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Công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 50190 
(21) 1-2015-02340 (51) 7 H02B 7/06 

(22) 29.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực  (VN) 

P804 nhà A3B Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội. 

(72) Hồ Viết Thống (VN) 
(54) Trạm biến áp một cột hợp bộ sử dụng RMU ba ngăn ngang 

  (57)    Sáng chế  đề xuất trạm biến áp một cột hợp bộ bao gồm: máy biến áp ®ược bố trí trên 
trụ đỡ; thiết bị hạ áp và thiết bị trung áp đều được bố trí bên trong trụ đỡ máy biến áp; 
và thiết bị mạch vòng (RMU) là loại phổ thông đã biết, trong đó phần trên của thân trụ 
đỡ nhỏ hơn phần dưới của trụ đỡ. 
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(11) 50191 
(21) 1-2015-02348 (51) 7 A61G  7/057 

(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(75) 1. Nguyễn Đức Hùng  (VN) 

Số nhà 15, ngách 15, ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội. 

2. Ngô Đại Hồng  (VN) 
Số 15, ngõ 16, đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội. 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị báo ẩm 

  (57)     Thiết bị báo ẩm theo sáng chế bao gồm một miếng vải lót mỏng hai lớp, bên trong có 
gắn ít nhất là hai dây kim loại dẫn điện song song để tạo điện trở giữa hai dây dẫn điện 
khi miếng vải lót bị ẩm và một mạch điều khiển có sử dụng IC điều khiển, triac để điều 
khiển tín hiệu bằng âm thanh đã được cài đặt trước để phát ra loa nhắc nhở người phục 
vụ về việc phải thay đồ cho cháu nhỏ và hoặc người bệnh. 
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(11) 50192 
(21) 1-2015-02351 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình  (VN) 

267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Bình (VN), Trịnh Văn Hạnh (VN), Nguyễn Tân Vương (VN), Trần Thị 

Lợi  (VN) 
(54) Bầu rọ tre cố định cây ngập mặn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bầu rọ tre cố định cây ngập mặn gồm: rọ tre và ống tre (3). Rọ tre 
làm bằng hai loại nan: nan tre ngang (1) và nan tre dọc (2) liên kết bằng cách đan để các 
nan tre tự liên kết với nhau thành hình nón cụt với đáy nhỏ, miệng lớn, đáy và thân có 

các khoảng hở. ống tre giúp giữ rọ tre không bị rung lắc. Các ống tre được cắm xiên vào 
thành bầu và đi xiên vào đất nền bên dưới để giữ bầu 
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(11) 50193 
(21) 1-2015-02353 (51) 7 D06B  23/10 

(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(75) CHANG, CHI-LUNG  (TW) 

5F., No. 89, Minsheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp điều khiển đồng bộ sự tuần hoàn của băng tải 

máy nhuộm vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển đồng bộ sự tuần hoàn của băng tải máy 

nhuộm vải, trong quá trình gia công nhuộm vải, vải trên máy nhuộm kiểu băng tải sẽ 
thông qua trục dẫn tuần hoàn liên tục, thời gian cần thiết để tuần hoàn 1 vòng quay và 
thời gian để băng tải chuyển động từ đầu phía sau đến đầu phía trước là đồng nhất, đó 
chính là sự đồng bộ, mục đích là để các chuyển động được thông thuận. Phương pháp 
điều khiển này sử dụng máy tính hoặc dựa vào bộ điều khiển PLC ( thiết bị điều khiển 
logic khả trình ) để nhập các tham số độ dài vải hoặc tham số trọng lượng vải và tham số 
khối lượng trên đơn vị chiều dài yard (0,9144m) (khối lượng riêng) của vải, nó sẽ tự 
động tính toán đồng thời đưa ra tín hiệu đến bộ điều khiển tốc độ động cơ trục dẫn hoặc 
bộ điều khiển tốc độ động cơ băng tải, nhờ đó điều khiển được các động cơ của trục dẫn 

và động cơ của băng tải, theo tỉ lệ nhất định điều khiển tốc độ, chuyển động liên tục ®ể 
cho tốc độ trục dẫn, tốc độ tuần hoàn vải và tốc độ băng tải chuyển động đồng bộ, đơn 
giản hóa và tự động hóa các thao tác của máy móc đồng thời nâng cao hiệu năng sản 
xuất. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
13 

(11) 50194 
(21) 1-2015-02364 (51) 7 B62J  25/00 

(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) TOYO JIANN TSANG ELECTRIC CO., LTD.  (TW) 

No.51, Lane 2, Yung Lo St., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Kuang-Chun CHIANG (TW), Chih-Pin HU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Cơ cấu mở bậc để chân xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở bậc để chân xe mô tô bao gồm bệ đỡ xác định không 
gian tiếp nhận và ngõng trục thứ nhất. Nắp chụp được lắp có thể di chuyển với bệ đỡ và 
bao gồm chốt đẩy mở rộng vào trong không gian tiếp nhận. Bệ quay được chứa trong 
không gian tiếp nhận và bao gồm ngõng trục thứ hai, đầu biên và đầu nối cáp. Ngõng 
trục thứ hai được nối xoay được với ngõng trục thứ nhất. Đầu biên và đầu nối cáp của bệ 
quay được bố trí ở hai phía của ngõng trục thứ hai, trong đó đầu biên của bệ quay được 
căn thẳng hàng với chốt đẩy và đầu nối cáp được nối với cáp. 
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(11) 50195 
(21) 1-2015-02365 (51) 7 B62J  3/00, H04M  1/00, H04B  1/38 

(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) TOYO JIANN TSANG ELECTRIC CO., LTD.  (TW) 

No.51, Lane 2, Yung Lo St., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Chi-Tsung HUANG (TW), Chih-Pin HU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị chuyển cuộc gọi đến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển cuộc gọi đến bao gồm bộ điều khiển được nối điện 
với thiết bị liên lạc để nhận tín hiệu tiếp nhận được truyền bởi thiết bị liên lạc. Bộ phận 
đầu ra âm thanh được nối điện với bộ điều khiển để đưa ra tín hiệu tiếp nhận được 
truyền bởi bộ điều khiển. Bộ phận đầu vào âm thanh được nối điện với bộ điều khiển để 
nhận tín hiệu âm thanh và truyền tín hiệu âm thanh tới bộ điều khiển. Bảng điều khiển 
được nối điện với bộ điều khiển, và đưa ra tín hiệu điều khiển để điều khiển bộ điều 
khiển truyền tín hiệu âm thanh và tín hiệu tiếp nhận. Việc điều khiển xe an toàn và sử 
dụng thuận tiện đạt được nhờ sử dụng thiết bị chuyển cuộc gọi đến theo sáng chế. 
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(11) 50196 
(21) 1-2015-02366 (51) 7 B62J  3/00,  6/00 

(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) TOYO JIANN TSANG ELECTRIC CO., LTD.  (TW) 

No.51, Lane 2, Yung Lo St., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Chi-Tsung HUANG (TW), Chao-Lin CHANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị tìm kiếm xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tìm kiếm xe mô tô bao gồm bộ phát tín hiệu để phát ra tín 

hiệu tìm kiếm xe mô tô. Bộ điều khiển được lắp trên thân xe mô tô để nhận tín hiệu tìm 
kiếm xe mô tô và phát ra tín hiệu kích hoạt báo động. Bộ phận báo động được lắp trên 
thân xe mô tô, và được nối điện với bộ điều khiển, nhận tín hiệu kích hoạt báo động và 
phát ra tín hiệu báo động. Thiết bị tìm kiếm xe mô tô tạo điều kiện dễ dàng trong việc 
tìm kiếm xe mô tô. 
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(11) 50197 
(21) 1-2015-02367 (51) 7 B62H  5/00, E05B  47/00 

(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2015 
(71) TOYO JIANN TSANG ELECTRIC CO., LTD.  (TW) 

No.51, Lane 2, Yung Lo St., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Chung-Ying CHEN (TW), Chao-Lin CHANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị điều khiển khóa xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển khóa xe mô tô bao gồm máy chủ được nối với 
bộ phận truyền thông để xác minh tín hiệu xác minh được gửi bởi bộ phận truyền thông. 
Máy chủ sẽ phát tín hiệu điều khiển tới bộ phận truyền thông sau khi tín hiệu xác minh 
được xác nhận là đúng, cho phép bộ phận truyền thông truyền tín hiệu xác minh. Môđun 
điều khiển lắp trên thân xe mô tô nhận tín hiệu điều khiển từ bộ phận truyền thông để 
tạo và phát ra tín hiệu dẫn động theo tín hiệu điều khiển. Môđun điều khiển được nối 
điện với bộ dẫn động của ổ khóa lắp trên thân xe mô tô. Bộ phận dẫn động dẫn động bộ 
phận khóa để xác lập trạng thái khóa hoặc trạng thái mở khóa theo tín hiệu dẫn động. 
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(11) 50198 
(21) 1-2015-02451 (51) 7 E01C  19/50 

(22) 07.07.2015 (43) 25.01.2017 
(71) TAIWAN SUBTLE TECH CO.  (TW) 

No. 125-2, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan 
(72) Chang Ming Hui (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối kê cố định cốt thép 

  (57)    Sáng chế đề cập tới khối kê cố định cốt thép có thể kê một lớp hoặc nhiều lớp thép kết 
cấu ở bề mặt phẳng, mặt dốc, có thể khiến lớp cốt thép trong bê tông không bị xê dịch 
và có thể chống ẩm, ngăn ngừa han gỉ cốt thép. 
Khối kê cố định cốt thép bao gồm bộ phận đế, có thân trụ tròn lòng rỗng mặt nhiều lỗ, 
hai đầu là đầu chịu tải, trong đó đầu chịu tải trên lần lượt có hai rãnh sâu và hai rãnh 
nông theo hướng dọc trục ở mép đầu, trong hai rãnh nông đặt một lớp thép kết cấu, mặt 

thành xung quanh các lỗ gμi khớp và các lỗ cắm hở phía trên được tạo nhô ra từ đó. Mặt 
trong của bộ phận đế có rãnh vòng bên trong. Bộ phận đế có thể tạo ra vành nhô chống 
ẩm trên mặt thành xung quanh của đầu chịu tải dưới, đầu chịu tải trên có thể lắp khớp 
với các bộ phận kéo dài có chiều dài xác định tùy theo độ cao yêu cầu đặt lớp cốt thép 
thứ hai bên trên nó. Ngoài ra, trong bộ phận đế, trên bất kỳ hai lỗ cắm nào cũng có thể 
lắp một thanh thép hình chữ M để đạt được mục đích lắp cốt thép nhanh chóng. 
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(11) 50199 
(21) 1-2015-02466 (51) 7 C04B 41/86, 35/63 

(22) 07.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2015 
(75) Phạm Thế Anh  (VN) 

Xóm 3, Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Vật liệu gốm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu gốm chứa các thành phần (% khối lượng): phù sa với lượng 
nằm trong khoảng từ 63,6 đến 77,8%, đất sét trắng với lượng nằm trong khoảng từ 11,1 
đến 18,2%, và cao lanh với lượng nằm trong khoảng từ 11,1 đến 18,2-%. Vật liệu gốm 
này được dùng để tạo ra sản phẩm gốm chịu được nhiệt độ cao và có độ đanh chắc tốt 
hơn so với các sản phẩm gốm làm bằng các vật liệu đã biết.  
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(11) 50200 
(21) 1-2015-02478 (51) 7 A47J  36/00 

(22) 08.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2015 
(75) KAO YAO TSUNG  (TW) 

No. 9, Ln. 37, Sec. 2, Anzhong Rd., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp kết hợp cơ cấu gia nhiệt của nồi/ấm đun nước 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp kết hợp cơ cấu gia nhiệt của nồi/ấm đun nước bao gồm 
các công đoạn: đúc từ trước ống gia nhiệt bằng điện hoặc kim loại dẫn từ vào một khối 
nhôm; đĩa nhôm, khối nhôm và nồi/ấm đun nước được gia nhiệt để đạt tới nhiệt độ định 
trước; đĩa nhôm, khối nhôm và nồi/ấm đun nước được dập ở tốc độ cao sao cho đĩa 
nhôm giữa nồi/ấm đun nước và khối nhôm được ép nhanh chóng để kết hợp khối nhôm 
với đáy của nồi/ấm đun nước theo cách chặt và khít. 
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(11) 50201 
(21) 1-2015-02548 (51) 7 C22B  7/02 

(22) 13.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2015 
(71) CHC RESOURCES CORPORATION  (TW) 

22F, No.88, Chenggong 2nd Rd., Qianzhen, Kaohsiung, 80661, Taiwan 
(72) WU, CHIA-CHENG (TW), HSU, TENG-KER (TW), LI, CHUN-HSIEN (TW), 

CHOU, CHI-CHENG (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống tái chế kim loại từ bụi bay được tạo 

ra từ quy trình sản xuất sắt hoặc thép 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tái chế kim loại từ bụi bay được tạo ra từ quy trình 

sản xuất sắt hoặc thép, bao gồm: bước loại bỏ tạp chất bằng cách trộn dung dịch nước 
với bụi bay theo tỷ lệ định trước và loại bỏ các tạp chất dính vào bụi bay, trong đó bụi 
bay là tro chứa ít nhất một kim loại được chọn từ nhóm bao gồm sắt, chì, đồng, cađimi, 
mangan, kẽm; bước phân loại huyền phù đặc chứa bụi bay thành khoáng vật nặng và 
khoáng vật nhẹ; bước xử lý bằng axit yếu và axit mạnh để thu được dung dịch axit yếu 
và dung dịch axit mạnh đã ngâm tẩm; và bước tái chế kim loại bằng cách xử lý kim loại 
và tách chất rắn-chất lỏng, trong đó việc xử lý kim loại bao gồm ít nhất một trong các 
cách sau: điều chỉnh độ pH, trung hòa, thông khí, oxy hóa, khử, xementit hóa, kết tinh, 
kết tủa, hoặc kết hợp các cách này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống tái chế 
kim loại từ bụi bay được tạo ra từ quy trình sản xuất sắt hoặc thép. 
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(11) 50202 
(21) 1-2015-02550 (51) 7 C25B  1/21 

(22) 14.07.2015 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH đổi mới G.R.O.U.P  (VN) 

Số 2 ngõ 168 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Cao Điến (VN), Nguyễn Hoàng Sơn (VN), Vũ Văn Hà (VN), Hoàng Anh 

Tuấn  (VN), Mai Thanh Tùng (VN), Trần Mỹ Dũng  (VN), Vũ Quang Dương (VN), 
Hoàng Tiến Dũng (VN), Nguyễn Văn Hồng (VN), Nguyễn Quốc Đoạt (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Quy trình điều chế mangan đioxit điện giải từ quặng mangan 

hàm lượng thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế mangan đioxit điện giải từ quặng mangan hàm 

lượng thấp, trong đó quy trình này bao gồm bước làm giàu quặng mangan hàm lượng 
thấp và bước điều chế mangan đioxit điện giải bằng cách thiêu hoàn nguyên tinh quặng, 
sau đó hoà tách bằng dung dịch H2SO4, khử tạp các chất sắt Fe2+ và Ca2+ trong dung dịch 
và điện phân dung dịch MnSO4 để thu được sản phẩm mangan đioxit điện giải. 
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(11) 50203 
(21) 1-2015-02585 (51) 7 C08B 30/04 

(22) 16.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(75) KATSUAKI HAYASHIBARA  (JP) 

1-11-9, Koseicho, Kita-ku, Okayama, 700-0985 JAPAN 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chiết tinh bột chuối từ chuối xanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết tinh bột chuối từ chuối xanh, bao gồm các bước: 
làm sạch chuối xanh và bảo quản trong vài giờ; 
giã đông chuối xanh ở nhiệt độ phòng và chuối xanh cả vỏ được cắt thành các miếng 
nhỏ và được đặt vào trong dung dịch, được khuấy và đánh tan và sau đó được ngâm 
trong dung dịch trong vài giờ; và 
lọc bằng bộ lọc thứ nhất và loại bỏ các thành tế bào và chất tan không chứa tinh bột 
bằng phương tiện tách để lấy ra các miếng tinh bột, và sấy khô các miếng tinh bột trong 
vài giờ; và lọc tinh bột đã khô bằng bộ lọc thứ hai để thu được tinh bột chuối có độ tinh 
khiết cao. 
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(11) 50204 
(21) 1-2015-02640 (51) 7 H04R  1/02,  9/08,  25/00 

(22) 20.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2015 
(71) MAT GLOBAL SOLUTIONS,SL  (ES) 

C/Sant Sebastia, 202 bis, E08223 TERRASSA (Barcelona), Tây Ban Nha 
(72) Xavier Mateu i Codina (ES), Fausto Gil Moreno (ES), Pau Llibre i Roig (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị viễn thông không dùng tay cho người đi xe máy, người 

chơi thể thao và công nhân đội mũ bảo hiểm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị viễn thông không dùng tay (1) thích hợp cho những người 

đi xe máy, người chơi thể thao và công nhân đội mũ bảo hiểm bao gồm micrô (2), ít 
nhất một tai nghe (3) và ít nhất một pin, thiết bị này còn bao gồm: 
- ít nhất một bộ đeo tai (30) có kết cấu là một thân phẳng có bề mặt trong (31) thích hợp 
để áp vào tai ngoài của người sử dụng và bề mặt ngoài (32), trong đó tai nghe (3) được 
lắp vào mặt trong (31) và mặt ngoài (32) có phương tiện gắn (4) để gắn bộ đeo tai (30) 
vào mặt trong mũ bảo hiểm hoặc những đồ mang trên đầu, ở bên trong bộ đeo tai (30) 
có chứa pin, các chi tiết điện tử của thiết bị viễn thông không dùng tay (1) và một bảng 
mạch in; 
- một bộ micro (20), được nối với các chi tiết điện tử của bộ đeo tai (30), bao gồm micro 
(2), bộ lựa chọn nhiều chức năng (21) để người sử dụng có thể chọn các chức năng định 
trước của thiết bị viễn thông không dùng tay (1) bao gồm kích hoạt/ngừng kích hoạt 
thiết bị viễn thông không dùng tay (1), nhận cuộc gọi/gác máy và nối thiết bị viễn thông 
không dùng tay (1) với một hoặc nhiều thiết bị bên ngoài như điện thoại di động chẳng 
hạn và một bộ chỉ báo xác nhận (22) để chỉ báo cho người sử dụng biết rằng một chức 
năng đã được lựa chọn trong bộ lựa chọn nhiều chức năng (21); 
- một cổng sạc (23) thích hợp để sạc pin hay các pin cho thiết bị viễn thông không dùng 
tay (1). 
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(11) 50205 
(21) 1-2015-02670 (51) 7 B02C  007/12 

(22) 21.07.2015 (43) 25.01.2017 
(75) CHIN-CHU WU  (TW) 

No. 4, Lane 492, Hua-cheng Road, Xin-Zhuang District, New Taipei City 242, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Máy mài tạo nhũ tương 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy mài tạo nhũ tương bao gồm môđun tiếp liệu, cơ cấu bánh mài 
và môđun dẫn động. Cơ cấu bánh mài kết nối riêng rẽ môđun tiếp liệu và môđun dẫn 
động và bao gồm bánh mài trên, bánh mài dưới và bàn xoay. Bánh mài trên được tạo ra 
có các dao tỏa tròn. Bánh mài dưới tương ứng cách quãng với bánh mài trên và có buồng 
tiếp nhận và các dao. Bàn xoay được chứa trong buồng tiếp nhận. 
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(11) 50206 
(21) 1-2015-02711 (51) 7 B61C 15/00 

(22) 24.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2015 
(75) Đặng Văn Lâm  (VN) 

Đội 3 thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
(54) Thiết bị kiểm tra ray đường sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra ray đường sắt bao gồm khung di động (12) được 
lắp quay được so với khung cố định (11); trong đó: phía trên khung cố định (11) có bố 
trí động cơ (3) được nối với bánh xe dẫn động (4) thông qua hộp số (5); ghế ngồi (1) 
được bố trí để che một phần động cơ (3) từ phía trên; cụm tay cầm (70) có đèn chiếu 
sáng (6), tay phanh (71) và tay chuyển số (72); khung di động (12) được lắp quay được 
so với khung cố định (11); khung cố định (11) và khung di động (12), ở phía dưới, có bố 
trí các bánh xe (9); các con lăn (91) được bố trí vuông góc và ở phía dưới bánh xe (9), 
sao cho các con lăn (91) này luôn tỳ vào mặt bên trong của ray (R). 
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(11) 50207 
(21) 1-2015-03169 (51) 7 H04L  12/26,  12/801 

(22) 16.03.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/IB2014/059867        16.03.2014 (87) WO2014/167431 A1 16.10.2014 
(30) 13/859,765        10.04.2013        US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2015 
(71) VIBER MEDIA S.A.R.L  (LU) 

2, Rue Des Fossé L-1536 Luxembourg (LU) 
(72) MARUELI, Sunny (IL), SHALGI, Ran (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp dùng máy tính để tối ưu hóa chất lượng âm thanh 

trong một  luồng thoại trong ứng dụng truyền tín hiệu thoại 
qua giao thức Internet (VoIP) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp dùng máy tính để tối ưu hoá chất lượng âm thanh 
trong một luồng thoại giữa phía phất và phía thu trong ứng dụng truyền tín hiệu thoại 
qua giao thức Internet (VoIP), bao gồm các bước: định rõ ở phía thu các khoảng thời 
gian; xác định bởi phía thu xem tại cuối mỗi khoảng thời gian liệu có nghẽn mạch 
không, bằng cách tính toán (i) độ trễ một chiều và (ii) xu hướng, bằng cách sử dụng 
thuật toán làm nhẵn luỹ thừa kép; ước lượng bởi phía thu băng thông khả dụng tới phía 
phát dựa trên tính toán nêu trên; phía thu gửi băng thông đã được ước lượng nêu trên 
sang phía phát; và phía phát sử dụng băng thông được ước lượng nêu trên làm tốc độ 
phát tối đa cho phép. 
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(11) 50208 
(21) 1-2015-03172 (51) 7 A61D  7/00,  1/02 

(22) 22.08.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/KR2014/007811    22.08.2014 (87) WO2015/156454 A1 15.10.2015 
(30) 10-2014-0042143         09.04.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) RYU-ARM CO., LTD.  (KR) 

38, Jeungsan-ro, Seokseong-myeon, Buyeo-gun Chungcheongnam-do 323-952, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Jae-Yeop  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ tiêm y tế dùng cho động vật có bộ phận phun dung 

dịch đánh dấu và phương pháp tiêm dung dịch dùng trong y tế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ tiêm y tế dùng cho động vật có bộ phận phun dung dịch 

đánh dấu bao gồm phần thân cố định (100) có thanh làm việc (120) để dịch chuyển pit 
tông (330) được bố trí trong phần trụ rỗng của vỏ chính (110); bộ phận tạo áp lực (200) 
để ép lên thanh làm việc (120) trong quá trình tiêm; bộ phận tiêm dung dịch (300) để 
tiêm dung dịch dùng trong y tế trong khoang chứa dung dịch (321) vào cơ thể động vật 
thông qua kim tiêm (310) bằng cách ép lên pit tông (330); và bộ phận phun dung dịch 
đánh dấu (400) dùng để phun chất khử khuẩn hoặc dung dịch có màu lên da động vật, 
trong đó bộ phận phun chất khử khuẩn (400) này bao gồm vỏ đỡ (410) để tạo ra trụ rỗng 
thứ hai (411) nhờ các phần vỏ đỡ (410a), (410b) được gắn cố định vào vỏ chính (110); 
bộ phận làm việc (430) để ống chứa dung dịch đánh dấu (P1 ), bộ phận làm việc (430) 
này được đặt theo cách có thể trượt được trong vỏ đỡ (410) và được kéo một khoảng 
cách thứ hai (D2) để ép lên ống chứa dung dịch đánh dấu (P1) qua đó đẩy dung dịch 
đánh dấu vào trong ống chứa dung dịch đánh dấu (P1); bộ phận tạo áp lực phía trước 
(450) được kéo một khoảng cách thứ nhất (D1) lớn hơn khoảng kéo của bộ phận làm 
việc (430) bằng cách ấn vào da động vật, bộ phận tạo áp lực phía trước kéo bộ phận làm 
việc (430) một khoảng cách thứ hai D2 = (1/20 ~1/2) x D1 khi bắt đầu quá trình kéo; và 
phần thân đàn hồi thứ hai (470) mà mặt trước được kết nối với thiết bị tạo áp lực phía 
trước (450) và mặt sau được giữ bởi vỏ đỡ (410) để tạo ra lực phục hồi cho thiết bị tạo 
áp lực phía trước (450). 
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(11) 50209 
(21) 1-2015-03706 (51) 7 G06Q  50/10, H04W  4/14,  12/06 

(22) 06.10.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0095860          06.07.2015       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2015 
(71) TJ MEDIA CO., LTD.  (KR) 

(Deungchon-dong) 23, Hwagok-ro 64-gil, Kangseo-gu, Seoul 07568, Republic of 
Korea 

(72) YOON, Jae Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xác nhận bài hát mới cho máy hát 

karaoke, thiết bị đầu cuối di động và thiết bị xử lý thông tin 
sử dụng trong hệ thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống xác nhận bài hát mới cho máy hát karaoke sử dụng phiếu 
mua hàng (coupon), hệ thống này bao gồm: máy hát karaoke; thiết bị xử lý thông tin để 
quản lý các bài hát mới; và thiết bị đầu cuối để tải xuống bài hát mới từ thiết bị xử lý 
thông tin, cập nhật bài hát mới được tải xuống lên máy hát karaoke, và thực hiện quy 
trình xác nhận trên bài hát mới kết hợp với máy hát karaoke dựa vào thông tin trên 
coupon xác nhận bài hát mới tại thời điểm cập nhật bài hát mới được tải xuống lên máy 
hát karaoke. 
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(11) 50210 
(21) 1-2015-03849 (51) 7 B23K  
(22) 13.10.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 104122068 07.07.2015         TW 
(71) CHINA STEEL CORPORATION  (TW) 

1, Chung-Kang Road, Hsiao Kang, Kaohsiung 81233, Taiwan 
(72) JUAN, CHIH-HAO (TW), LIN, CHENG- HUI (TW), CHEN, CHUN-NAN (TW), 

HUANG, PIAO (TW), HSIEH, CHI-JEN (TW), LIN, TUNG-JUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp chế tạo trục cán có bề mặt cứng và nguyên liệu 

hàn hợp kim độ cứng cao 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo trục cán bề mặt cứng và nguyên liệu hàn hợp 

kim độ cứng cao. Phương pháp này bao gồm các bước: cung cấp vật liệu cơ bản trục 
cán, trong đó vật liệu cơ bản trục cán này gồm một bề mặt; và dùng nguyên liệu hàn hợp 
kim độ cứng cao hàn vá một lớp phủ cứng trên bề mặt vật liệu cơ bản này. Từ đó, có thể 
làm tăng độ dày lớp phủ cứng và kéo dài tuổi thọ sử dụng trục cán, đồng thời có thể sửa 
chữa trục cán hỏng do bị mài mòn quá nhiều để có thể đưa vào tái sử dụng. 
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(11) 50211 
(21) 1-2015-03871 (51) 7 D04B 21/08, 21/06, 21/20 

(22) 02.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/074640     02.04.2014 (87) WO2015/149304 08.10.2015 
(71) PUTIAN HUAFENG INDUSTRIAL & TRADE CO., LTD.  (CN) 

Huangshi Industrial Development Zone Putian, Fujian, 351100, China 
(72) FANG, Huashan (CN), FANG, Huayu  (CN), XU, Tianyu (CN), YAO, Yinquan  (CN), 

ZHUO, Liqiong (CN), LI, Tianyuan  (CN), WU, Jiantong (CN), KAMRAN, Daneshvar  
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp dệt vải nhiều lớp kiểu giắc-ca với bề mặt có hai 

màu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt vải nhiều lớp kiểu giắc-ca với bề mặt có hai mầu 

bằng cách sử dụng máy dệt kim đan dọc kiểu giắc-ca, phương pháp này bao gồm các 

bước sau: 1) thay đổi cấu hình của thanh dẫn; 2) thay đổi tín hiệu điều khiển bộ gi¾c-ca; 
3) xác định lại vòng sợi cơ bản của bộ giắc-ca; 4) vẽ hoa văn giắc-ca bằng cách sử dụng 
các mầu của vòng sợi cơ bản của bộ giắc-ca đã được xác định lại; 5) chuyển hoa văn đã 
thiết kế thành sơ đồ đồ họa và biến đổi liên tục hoa văn bằng sơ đồ đồ họa; 6) sau khi 
hoàn thành thiết kế hoa văn, xuất trực tiếp tài liệu dệt, nhập tài liệu này vào trong tệp 
của máy dệt, và sản xuất vải lưới nhiều lớp kiểu giắc-ca với bề mặt có hai mầu. Dựa vào 
tiêu chuẩn che sợi, hai mầu được tạo thành: khi vòng cài sợi của thanh dẫn ngoài là vòng 
sợi hở thì vòng sợi của thanh dẫn sau bị che, và bề mặt vải có mầu của sợi của thanh dẫn 
ngoài; khi vòng cài sợi của thanh dẫn ngoài là vòng cài sợi ngang thì vòng sợi của thanh 
dẫn sau không bị che, và bề mặt vải có mầu của sợi của thanh dẫn sau. Vòng cài sợi 
ngang được bổ sung. Vòng sợi này không được thấy trong các sáng chế khác. Vòng cài 
sợi ngang này có thể che hoàn toàn các sợi, vì vậy có thể thu được hiệu ứng hai mầu. 
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(11) 50212 
(21) 1-2015-03872 (51) 7 D04B 21/08, 21/06, 21/20 

(22) 02.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/074647     02.04.2014 (87) WO2015/149306 08.10.2015 
(71) FUJIAN HUAFENG NEW MATERIALS CO., LTD.  (CN) 

Xiuyu National Wood Trade Processing Demonstration Area Administrative 
Committee Putian, Fujian 351144, China 

(72) FANG, Huayu (CN), FANG, Huashan  (CN), XU, Tianyu  (CN), YANG, Dehua  (CN), 
FANG, Zhijian  (CN), LI, Tianyuan  (CN), WU, Jiantong (CN), KAMRAN, Daneshvar 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp dệt vải nhiều lớp kiểu giắc-ca có bề mặt được cài 

sợi trên mặt trái 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt vải nhiều lớp kiểu giắc-ca có bề mặt được cài sợi 

trên mặt trái bằng cách sử dụng máy dệt dọc nhiều lớp có thanh kim kép, phương pháp 
này bao gồm các bước sau: 1) cài sợi trên mặt trái; 2) xác định lại vòng sợi cơ bản của 
bộ giắc-ca, thiết kế hai vòng sợi cơ bản; 3) thiết kế các hoa văn bằng cách sử dụng mầu 
(16) và mầu (20) theo yêu cầu của vải thực tế, và vẽ; 4) trực tiếp tạo ra hoa văn bằng 
thanh dẫn giắc-ca; 5) chuyển hoa văn đã thiết kế thành đồ họa, và biến đổi liên tục hoa 
văn bằng đồ họa; 6) sau khi hoàn thành thiết kế hoa văn, sản xuất sản phẩm vải thành 
phẩm. Vải chỉ có hai vòng sợi cơ bản, và khi thiết kế hoa văn giắc-ca, thì để vẽ chỉ cần 
có mầu (16) và mầu (20), do đó làm giảm một nửa mầu của vòng sợi cơ bản và làm 
giảm, ít nhất là một nửa số bước thiết kế. Việc xử lý cài sợi trái và xử lý thanh dẫn nền 
được sử dụng để tạo các sợi cài trên mặt trái trên bề mặt của vải nhiều lớp kiểu giắc-ca. 
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(11) 50213 
(21) 1-2015-03997 (51) 7 H01R  13/24 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0094280           01.07.2015       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2015 
(71) AMOTECH CO., LTD.  (KR) 

1 Lot, 5 Block, Namdonggongdan, 380, Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon, 405-
846, Republic of Korea 

(72) HWANG, Yoon-Ho  (KR), LIM, Byung guk  (KR), CHOI, Yun Suk  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Công tắc bảo vệ chống sốc điện và thiết bị điện tử cầm tay 

bao gồm công tắc này 
  (57)     Sáng chế đề xuất công tắc bảo vệ chống sốc điện và thiết bị điện tử bao gồm công tắc 

này. Công tắc bảo vệ chống sốc điện theo phương án thí dụ thực hiện sáng chế bao gồm 
khối nối dẫn điện tiếp xúc điện với vật dẫn điện của thiết bị điện tử và chi tiết bảo vệ 
chống sốc điện được mắc nối tiếp với khối nối dẫn điện và chặn dòng điện rò từ nguồn 
điện bên ngoài xuất phát từ phần đất của bảng mạch của thiết bị điện tử. 
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(11) 50214 
(21) 1-2015-04133 (51) 7 H04N  19/70 

(22) 04.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2014/001967       04.04.2014 (87) WO2014/167817 16.10.2014 
(30) 13/858,076        07.04.2013      US 

61/844,272        09.07.2013      US 
61/845,309        11.07.2013      US 
61/856,575        19.07.2013      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2015 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (CN) 

Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 Amsterdam Zuidoost, Netherlands 1101 CN
(72) DESHPANDE, Sachin G. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo, phương pháp giải mã 

dòng bit vi®eo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo, phương pháp giải mã dòng 

bit viđeo. Phương pháp giải mã dòng bit viđeo này bao gồm bước thu dòng bit và các 
dòng bit nâng cao cùng với bước thu tập hợp thông số viđeo và phần mở rộng của tập 
hợp thông số viđeo. Phương pháp giải mã dòng bit viđeo này cũng bao gồm bước thu 
thông báo thay đổi của tập hợp lớp ra bao gồm thông tin chỉ báo thay đổi trong ít nhất 
một tập hợp lớp ra. 
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(11) 50215 
(21) 1-2015-04299 (51) 7 F03B  7/00,  17/06 

(22) 01.05.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/063083     01.05.2015 (87) WO2015/170679A1 12.11.2015 
(30) 2014-096061         07.05.2014       JP 
(71) AMAGASAKl JYUKI CO., LTD.  (JP) 

1-28, Nishikoya 4-chome, Amagasaki-shi, Hyogo 6610047 Japan 
(72) NlSHlO, Hisashi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp phát điện, thiết bị phát điện, và cơ sở phát điện 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp phát điện, thiết bị phát điện và cơ sở phát điện sử dụng 
một cách hiệu quả chiều rộng kênh nước của kênh nước mà trong đó lượng nước thay 
đổi là nhỏ và không tạo ra sự lãng phí nào, đồng thời tạo ra năng lượng điện mà không 
cần sử dụng thiết bị cồng kềnh.  
Phương pháp phát điện bao gồm các bước:  
bước thứ nhất trong đó nước chảy được giữ trong bể nước; 
bước thứ hai trong đó bể nước được làm nghiêng để xả nước bằng cách giữ một lượng 
nước định trước hoặc lượng nước nhiều hơn trong bể nước; và 
bước thứ ba trong đó bể nước được làm nghiêng theo hướng ngược lại và tư thế của bể 
nước được phục hồi về trạng thái trong bước thứ nhất, trong đó năng lượng điện sẽ được 
tạo ra bởi chuyển động của bể nước trong bước thứ hai.  
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(11) 50216 
(21) 1-2015-04317 (51) 7 B01D  50/00,  46/10,  45/12 

(22) 10.11.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0101271       16.07.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2015 
(71) 1. MYUNG JIN MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.  (KR) 

116-15, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, 42921, Republic of Korea 
2. JEUNG, DAEGUN  (KR) 
101-1703, 9, Seojae-ro 24-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, 42927, Republic of 
Korea 

(72) JEUNG, Daegun (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy thu tách bụi dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy thu tách bụi dầu dùng để lọc bụi dầu, gồm có nắp ở đầu vào 
(10) có phần tâm nhô ra từ bề mặt ngoài của nó và có lỗ rỗng ở phần tâm nhô ra nối 
thông với bên trong để tạo thành đường vào cho bụi dầu trong không khí; khoang tách 
(30) được nối với nắp ở đầu vào để dẫn hướng sự định vị bộ lọc xốp (20) và sự bố trí 
cánh quạt (40), khoang tách (30) cho phép sự tách do va chạm và sự tách ly tâm được 
thực hiện liên tục để chuyển đổi bụi dầu ở trạng thái bụi thành trạng thái lỏng; thân (60) 
được bố trí sát đầu sau của khoang tách và khoảng trống rỗng bên trong được bịt kín từ 
phía ngoài sao cho bụi dầu di chuyển đổi theo hình xoắn ốc; động cơ dẫn động (70) 
được cố định vào cánh quạt ở phía trong của thân để tạo ra nguồn điện làm quay cánh 
quạt theo một hướng sao cho bụi dầu được nạp vào từ nắp ở đầu vào được lọc; bộ thu 
(80) có chi tiết lọc (81) được đặt ở đầu sau của khoảng trống bên trong của thân để lọc 
lại bụi dầu và thân nắp (82) được kết cấu để xác định đầu sau hở của thân từ phía ngoài 
và có lỗ xả (83) để tạo ra đường xả cho không khí sạch đã lọc và bình gom (90) được đặt 
ở đáy của thân để thu hồi cặn dầu được sinh ra từ khoang tách và cặn dầu được sinh ra từ 
thân qua ống hút (91).  
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(11) 50217 
(21) 1-2015-04346 (51) 7 E04B  9/06,  9/22 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0103319       21.07.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2015 
(71) KWANG GEON T&C CO., LTD.  (KR) 

#224-11, Dongsung B/D Jayang-Dong, Kwangjin-Ku, Seoul, Republic of Korea 
(72) PARK, Sung Il (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Kết cấu gắn tấm trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu gắn tấm trần. Kết cấu này bao gồm các tấm trần, trong đó 
các tấm trần này được trang bị các phần nấc trên các cạnh ngang đối diện ở bên dưới 
hoặc bên trên theo chiều dài của nó, các phần nấc bên trên và bên dưới của các tấm trần 
nối khớp với nhau, và các thanh dạng chữ T nối với đầu dưới của các thanh treo và có 
các thân đỡ trên các cạnh đối diện ở đầu dưới theo chiều dài của nó, vì vậy cạnh trước và 
cạnh sau của tấm trần được đỡ và được giữ bởi các thân đỡ. 
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(11) 50218 
(21) 1-2015-04641 (51) 7 E04B 5/43, 5/32 

(22) 04.12.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2015 
(71) Công ty TNHH xây dựng Lâm Phạm (LPC)  (VN) 

LK1, Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Lâm Minh Đức (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hộp nhựa định hình tạo rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp định hình tạo rỗng gồm có bốn chân đế gắn với thân hộp. Thân 
hộp có dạng hình hộp chữ nhật rỗng, mặt trên của thân hộp có các một lỗ tròn ở chính 
giữa và các đường gờ được thiết kế so le với nhau, việc thiết kế các đường gờ này giúp 
cho việc bố trí thép ở phía trên được bằng phẳng mà không gồ ghề như hộp định hình 
tạo rỗng như hiện nay. Phía trong của thân hộp có các đường gờ để tăng khả năng chịu 
lực của thân hộp. Ngoài ra, phía trong thân hộp này cũng bố trí một ống hình trụ rỗng ở 
chính giữa. Hình trụ này giúp cho công nhân có thể nhìn thấy bê tông đã được đổ đến 
đâu thông qua lỗ tròn ở mặt trên của hộp theo sáng chế, ngoài ra công nhân cũng có thể 
đầm rung thông qua lỗ này để bê tông được trộn đều ngăn chặn bề mặt bê tông bị rỗ sau 
khi đổ. 
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(11) 50219 
(21) 1-2015-05024 (51) 7 B23K  
(22) 31.12.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 104122068              07.07.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2015 
(71) CHINA STEEL CORPORATION  (TW) 

1, Chung-Kang Road, Hsiao Kang, Kaohsiung 81233, Taiwan 
(72) JUAN, CHIH-HAO (TW), LIN, CHENG-HUI (TW), CHEN, CRUN-NAN (TW), 

HUANG, PIAO (TW), HSIEH, CHI-JEN (TW), LIN, TUNG-JUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất trục lăn có lớp bề mặt cứng được gia 

cường và vật liệu hợp kim có độ cứng được gia cường sử dụng 
trong phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất trục lăn có lớp bề mặt cứng được gia cường 
bao gồm các bước cung cấp vật liệu nền trục lăn với lõi nền trục lăn có phần bề mặt và 
gắn vật liệu hợp kim có độ cứng được gia cường lên bề mặt của vật liệu nền trục lăn. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập tới vật liệu hợp kim bao gồm 0,50 - 3,00% cacbon, 1,50-
6,00% m«lip®en, 0,30-1,20% silic, 0,20-2,00% mangan, 3,00-18,00% crom, 0,20- 
1,50% vanadi, 0,50-5,00% vonfram, ít hơn 0,01% coban, ít hơn 0,03% photpho, ít hơn 
0,03% lưu huỳnh và phần còn lại là sắt và các thành phần tạp chất không thể tách được, 
các tỉ lệ trên được tính theo % trọng lượng và vật liệu hợp kim có độ cứng được gia 
cường được sử dụng trong phương pháp này. 
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(11) 50220 
(21) 1-2015-05029 (51) 7 A23P  1/00 

(22) 31.12.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-128332  26.06.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2016 
(71) MYCOOK INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

2016, Kurabe-machi, Hakusan-City, Ishikawa, Japan 
(72) Hiroaki Kyozuka (JP), Yoichi Kyozuka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị kéo căng, băng đai vận chuyển và phương pháp kéo 

căng vật phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kéo căng vật phẩm, băng đai vận chuyển vật phẩm và 

phương pháp kéo căng vật phẩm. Thiết bị kéo căng vật phẩm (1) có thể thích ứng với sự 
thay đổi kích thước của vật phẩm trước khi kéo căng mà không làm giảm hiệu quả sản 
xuất. Ngoài ra, thiết bị kéo căng vật phẩm (1) có thể kéo căng vật phẩm trong khi vận 
chuyển, và duy trì chất lượng ổn định của vật phẩm sau khi kéo căng. Thiết bị kéo căng 
vật phẩm (1) bao gồm bề mặt giữ (41) để đặt vật phẩm (2) trên đó, băng đai (4) được kết 
cấu để bao quanh vật phẩm bằng cách đưa các phần gần hai mép theo chiều rộng của bề 
mặt giữ lại gần nhau, và bộ phận kéo căng (5) được kết cấu để kéo căng vật phẩm được 
bao quanh bởi băng đai dọc theo hướng vận chuyển của băng đai, bằng cách lặp đi lặp 
lại việc ép vào và tách ra khỏi bề mặt đối diện với bề mặt giữ của băng đai 
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(11) 50221 
(21) 1-2016-00310 (51) 7 A01G  9/00 

(22) 22.01.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 15106121.2   26.06.2015       HK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(75) FUNG, CHI WAH   (HK) 

3A, Block 10, South Horizons, Ap Lei Chau, Hong Kong 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Giá trồng cây kiểu thẳng đứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá trồng cây kiểu thẳng đứng bao gồm: giá đỡ (10), ngăn sinh 
dưỡng (20) lắp trên giá đỡ (10), và bộ phận tưới nước (30) để tưới nước cho ngăn sinh 
dưỡng (20). Ngăn sinh dưỡng (20) bao gồm giá thể dinh dưỡng (21) để gieo hạt giống 
hoặc cấy cây giống, và ống trồng cây (22) thẳng đứng chứa giá thể dinh dưỡng (21). 
Một đầu của ống trồng cây (22) được tạo đầu mở để đưa vào hoặc lấy ra giá thể dinh 
dưỡng (21), trên thành được tạo rãnh sinh trưởng theo chiều dọc và thông với đầu mở để 
cây trồng phát triển ra phía ngoài. Bộ phận tưới nước (30) bao gồm đầu tưới nước để 
tưới nước cho ống trồng cây (22). Giá thể dinh dưỡng (21) sau khi được đặt hạt giống 
hoặc cây giống được đưa vào ống trồng cây (22) thẳng đứng, nhờ đó nâng cao hiệu suất 
sử dụng không gian để tăng sản lượng. Bộ phận tưới nước (30) đảm bảo lượng nước cho 
cây trồng sinh trưởng, nhờ đó giảm được công chăm sóc. Khi cây phát triển đủ lớn có 
thể đưa toàn bộ ngăn sinh dưỡng (20) ra khỏi giá đỡ (10) đến nơi tiêu thụ để người tiêu 
dùng có thể mua được rau tươi. 
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(11) 50222 
(21) 1-2016-00403 (51) 7 H01R 13/00 

(22) 01.02.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2016 
(75) Hồ Trinh  (VN) 

KP2, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(54) Đầu nối điện lưu động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối điện lưu động bao gồm: vỏ làm bằng vật liệu chịu được các 
thay đổi thời tiết trong môi trường ngoài trời, vỏ này có phần vỏ thứ nhất và phần vỏ thứ 
hai được lắp vào nhau nhờ khớp; phần vỏ thứ nhất có đáy và các thành theo chu vi ngoài 
tạo ra khoang rỗng thứ nhất để bố trí ít nhất dây điện thứ nhất và ghim nhọn; phần vỏ 
thứ hai có đáy và các thành theo chu vi ngoài tạo ra khoang rỗng thứ hai để bố trí ít nhất 
dây điện thứ hai và phần chốt ghim nhọn; lỗ thứ nhất được tạo ra trên một thành bên của 
phần vỏ thứ nhất để dây điện thứ nhất đi xuyên qua đó vào trong và hướng về phía thành 
bên đối diện, ghim nhọn được bố trí trong phần giữa của khoang rỗng thứ nhất nhô lên 
từ đáy của phần vỏ thứ nhất để xuyên qua phần giữa theo chiều ngang của dây điện thứ 
nhất đi qua đó; lỗ thứ hai được tạo ra trên các thành trước và sau của vỏ ở vị trí bên trên 
dây điện thứ nhất để dây điện thứ hai đi xuyên qua đó vào trong và hướng ra phía ngoài 
sao cho phần giữa theo chiều ngang của dây điện thứ hai ở vị trí mà ghim nhọn có thể 
xuyên qua đó và nhô lên tới phần chốt ghim nhọn. 
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(11) 50223 
(21) 1-2016-00430 (51) 7 B21B 28/04 

(22) 02.02.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 104210812    03.07.2015        TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2016 
(71) DAH JIUH ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 97-3, Tze Chyang Rd., Wufeng Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Chin-Pao WANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị làm sạch dùng cho vật liệu giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch dùng cho vật liệu giày bao gồm đế (11) có các 
mặt trước và sau (113,114) đối diện nhau và bộ phận nạp liệu ép (2) bao gồm bộ con lăn 
nạp liệu ép thứ nhất (21) được bố trí trên đế (11) gần mặt trước (113), và bộ con lăn nạp 

liệu ép thứ hai (22) được bố trí trên đế (11) gần mặt sau (114). ít nhất một bộ con lăn 
làm sạch (3) được bố trí trên đế (11) giữa các bộ con lăn nạp liệu ép thứ nhất và thứ hai 
(21, 22). Bộ phận phun sương (4) được bố trí trên đế (11) để phun chất lỏng về phía ít 
nhất một bộ con lăn làm sạch (3). 
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(11) 50224 
(21) 1-2016-01138 (51) 7 B65B  25/00,  3/04, B67C  3/26,  

3/28, B65B  39/00 
(22) 26.08.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2014/068044     26.08.2014 (87) WO2015/043853 02.04.2015 
(30) 10 2013 110 787.7          30.09.2013      DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall - CH 
(72) KILIAN, Felix (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ phận để thay đổi hình dạng tia của sản phẩm chảy tự do 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận (14) để thay đổi hình dạng tia của sản phẩm chảy tự do, cụ 
thể là thực phẩm, bao gồm: vùng dòng vào (16) để sản phẩm chảy tự do đi vào, vùng 
dòng ra (17) để sản phẩm chảy tự do đi ra, và một số rãnh (18) mà sản phẩm chảy tự do 
đi qua đó, trong đó mỗi rãnh (18) bao gồm đầu vào (19) bố trí với vùng dòng vào (16) và 
đầu ra (20) bố trí với vùng dòng ra (17), trong đó mỗi đầu vào (19) của rãnh (18) có 
vùng tiết diện thứ nhất (26), và trong đó mỗi đầu ra (20) của rãnh (18) có vùng tiết diện 
thứ hai (27). Để dễ dàng điều chỉnh hình dạng và profin vận tốc của tia nạp, đề xuất rằng 
vùng tiết diện thứ hai (27) của ít nhất một rãnh (18) lớn hơn so với vùng tiết diện thứ 
nhất (26) của rãnh (18) này. 
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(11) 50225 
(21) 1-2016-01202 (51) 7 B65B  39/00,  3/06, B67C  3/26 

(22) 30.07.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2014/066361     30.07.2014 (87) WO2015/032555 12.03.2015 
(30) 10 2013 109 633.6          04.09.2013      DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall - CH 
(72) HEUSER, Richard (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ phận để điều chỉnh tốc độ dòng của sản phẩm chảy được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận (19) để điều chỉnh tốc độ dòng của sản phẩm chảy được, 
cụ thể là thực phẩm, bao gồm: cần van (1), chi tiết bịt kín (5) có ít nhất một miệng bịt 
kín (9) được nối với cần van (1), trong đó chi tiết bịt kín (5) bao gồm mặt phẳng đáy 
(11) và mặt phẳng tiếp xúc (10), trong đó miệng bịt kín (9) được bố trí trên mặt phẳng 
tiếp xúc (10) và chi tiết đầu ra (13) với mặt phẳng chặn (14) và có ít nhất một rãnh đầu 
ra (17), trong đó mặt phẳng chặn (14) có ít nhất một vùng bịt kín (15) được bố trí cho 
miệng bịt kín (9) và ít nhất một vùng đầu ra (16) được nối với rãnh đầu ra (17). Để cho 
phép nạp sản phẩm chảy được không bị nhỏ giọt theo cách hiệu quả về mặt chi phí và 
đơn giản về kết cấu, đề xuất rằng mặt phẳng tiếp xúc (10) được đặt cách khỏi mặt phẳng 
đáy (11), vì vậy độ lệch được tạo ra giữa miệng bịt kín (9) và mặt phẳng đáy (11). 
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(11) 50226 
(21) 1-2016-01213 (51) 7 G07D  7/20, B41J  11/46 

(22) 24.11.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/092004      24.11.2014 (87) WO2015/149528 08.10.2015 
(30) 201410131997.4           02.04.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2016 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) CHANG, Yang  (CN), SUN, Zhiqiang (CN), JIANG, Zhuang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị thu nhận ảnh dùng cho chất liệu dạng tờ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị thu nhận ảnh dùng cho chất liệu dạng tờ có tấm đường dẫn 
trên và tấm đường dẫn dưới với khe hở được tạo ra giữa tấm đường dẫn trên và tấm 
đường dẫn dưới để tạo ra đường dẫn; ít nhất hai bánh xe dẫn động được lắp trên tấm 
đường dẫn dưới, và được làm thích ứng để dẫn động chất liệu dạng tờ đã đi vào đường 
dẫn di chuyển về phía trước theo hướng của đường dẫn; ít nhất hai trục lăn kẹp di động 
được lắp trên tấm đường dẫn trên, và từng trục lăn này được lắp phối hợp với bánh xe 
dẫn động tương ứng và nằm tiếp tuyến với bánh xe dẫn động ở điểm tiếp tuyến, và được 
làm thích ứng để tác dụng áp lực lên chất liệu dạng tờ để cho phép chất liệu dạng tờ có 
thể nằm sát vào bánh xe dẫn động; và thiết bị thu thập ảnh được lắp giữa hai tập hợp của 
các bánh xe dẫn động và các trục lăn kẹp di động, và được làm thích ứng để thu thập 
ảnh của chất liệu dạng tờ. 
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(11) 50227 
(21) 1-2016-01295 (51) 7 G10L  17/00 

(22) 11.04.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-084400  16.04.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2016 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hironobu SUGIMOTO (JP), Norihisa HOTTA (JP), Toru FUKUSHIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống điều khiển thông báo cuộc gọi đến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển thông báo cuộc gọi đến gồm bộ gửi/nhận cuộc 
gọi (100) để gửi và nhận cuộc gọi điện thoại tới và từ người thao tác bên trong phương 
tiện di động, bộ phân tích (103) được tạo cấu hình để phân tích nội dung của cuộc gọi 
điện thoại trước đây của người thao tác với người gọi qua bộ gửi/nhận cuộc gọi, xác 
định thuộc tính của người gọi tương quan với tầm quan trọng của các cuộc gọi điện 
thoại giữa người thao tác và người gọi, dựa trên kết quả phân tích, và lưu trữ thuộc tính 
đã được xác định của người gọi trong bộ lưu trữ (DB1), và bộ điều khiển thông báo cuộc 
gọi đến (101) được tạo cấu hình để điều khiển việc thực hiện hoặc không thực hiện 
thông báo cuộc gọi đến cho người thao tác, theo thuộc tính của người gọi được lưu trữ 
trong bộ lưu trữ, và tình huống trong đó người thao tác được đạt vào, khi bộ gửi/nhận 
cuộc gọi nhận cuộc gọi điện thoại. 
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(11) 50228 
(21) 1-2016-01553 (51) 7 C05B  011/00, C05C  001/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2016 
(71) TAIWAN FERTILIZER CO., LTD.  (TW) 

6F., No. 88, Sec. 2, Nanking E. Rd., Jhongshan Dist., Taipei City, Taiwan 
(72) Chin-Sheng LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phân bón chứa phức nitơ và phương pháp sản xuất phân bón 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân bón chứa phức nitơ và phương pháp sản xuất phân bón này. 

Phương pháp sản xuất phân bón chứa phức nitơ bao gồm các bước: phản ứng thủy phân 
axit, phản ứng trung hòa và trộn. Phản ứng thủy phân axit bao gồm việc chuẩn bị 15 đến 
40 phần axit nitric tính theo trọng lượng, 4 đến 10 phần anhydrit phosphoric tính theo 
trọng lượng, 5 đến 15 phần canxi oxit tính theo trọng lượng, và tiến hành thủy phân axit 
để thu được bùn nhão axit. Phản ứng trung hòa bao gồm việc bổ sung 2 đến 25 phần axit 
sulfuric tính theo trọng lượng và 5 đến 15 phần amoniac tính theo trọng lượng vào bùn 
nhão axit để thu được bùn nhão amoniac. Bước trộn bao gồm việc bổ sung 15 đến 40 
phần kali clorua tính theo trọng lượng vào bùn nhão amoniac để thu được phân bón chứa 
phức ni tơ. Phân bón này còn chứa canxi oxit, nhờ đó giảm hoạt tính của amoniac nitrat 
để đảm bảo phân bón chứa phức nitơ an toàn trong khi bổ sung nguyên liệu hữu cơ. 
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(11) 50229 
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(30) 2015-129976   29.06.2015              JP 
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(72) Norihiko MATSUYUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bếp gaz 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bếp gaz có kết cấu cố định trong đó vành bộ đốt (24) và đế vành 
(50) được cố định vào chu vi của lỗ lắp bộ đốt (30) với tấm mặt trên (3) nằm kẹp giữa 
chúng bằng cách quay chi tiết cố định (60) theo chiều chu vi và gài phần gài cố định 
(611a) của chi tiết cố định (60) với phần nhô ra cố định (255) của vành bộ đốt (24) ở 
trạng thái sao cho đầu dưới của phần lắp (250) của vành bộ đốt (24) nhô ra thấp hơn so 
với lỗ lắp (510) của đế vành (50). 
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(11) 50230 
(21) 1-2016-01883 (51) 7 C07D  471/12, A61K  31/437, C07D  

471/04 
(22) 20.11.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2014/066705    20.11.2014 (87) WO2015/077502 28.05.2015 
(30) 61/907,947         22.11.2013      US 

62/038,093         15.08.2014      US 
(71) PHARMAKEA, INC.  (US) 

12780 El Camino Real, Suite 200, San Diego, CA 92130, United Sates of America 
(72) HUTCHINSON, John, Howard (US), LONERGAN, David (US), ROWBOTTOM, 

Martin (US), LAI, Andiliy, Gokching (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng làm chất ức chế autotaxin bốn vòng và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất là chất ức chế autaxin, phương pháp điều chế các hợp 

chất này, dược phẩm và thuốc chứa các hợp chất này, và phương pháp sử dụng các hợp 
chất này trong điều trị các tình trạng bệnh, các bệnh, hoặc các rối loạn đi kèm với hoạt 
tính autotaxin.  
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(30) 201510417096.6          15.07.2015      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2016 
(71) BEIJING WORLDIA DIAMOND TOOLS CO., LTD.  (CN) 

Room H-03, 5/F, 7-12 East, Factory building 7, Courtyard 1, Jiuxianqiao East Road, 
Chaoyang District, Beijing City, China 

(72) TANG, Wenlin (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bánh xe vạch dấu loại xuyên sâu có các rãnh bào trong lỗ 

trục của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh xe vạch dấu loại xuyên sâu để cắt kính, mà được bố trí các 

rãnh bào trong lỗ trục của nó. Mục đích của sáng chế là đề xuất bánh xe vạch dấu loại 
xuyên sâu mà có thể loại bỏ vụn kính ở giữa thành lỗ trục và trục của bánh xe vạch dấu 
loại xuyên sâu. Các rãnh bào được đặt trên thành lỗ trục của bánh xe vạch dấu loại 
xuyên sâu, và các rãnh bào nối với mặt đĩa (2) của bánh xe vạch dấu. Đối với bánh xe 
vạch dấu loại xuyên sâu có các rãnh bào trong lỗ trục của nó theo sáng chế, trong khi 
cắt kính, vụn kính rơi giữa trục và thành lỗ trục sẽ được loại khỏi bánh xe vạch dấu dọc 
theo các rãnh bào, từ đó có thể tránh được hiện tượng kẹt do mảnh vụn.  

 
  
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
51 

(11) 50232 
(21) 1-2016-02046 (51) 7 B62J  009/00 

(22) 06.06.2016 (43) 25.01.2017 
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(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Sung-Kun LIN (TW), Chao-Chi TU (TW), Ya-Hsuan SUN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu tấm che khung trước của xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tấm che khung trước của xe máy. Kết cấu tấm che khung 
trước của xe máy phù hợp để mở được bằng khóa chính của xe máy. Kết cấu tấm che 
khung trước của xe máy bao gồm tấm che chân, nắp tấm che, dây khóa tấm che và chi 
tiết chêm. Khoảng trống tấm che được tạo ra trong tấm che chân. Nắp tấm che che phủ 
khoảng trống tấm che. Dây khóa tấm che được nối với khóa chính. Chi tiết chêm được 
nối với dây khóa tấm che. Khóa chính kéo dây khóa tấm che để di chuyển chi tiết chêm 
giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Chi tiết chêm khóa nắp tấm che khi chi tiết chêm ở 
vị trí thứ nhất. Chi tiết chêm nhả nắp tấm che khi chi tiết chêm ở vị trí thứ hai. 
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LIU, David (US), FOORD, Orit (US), STULL, Robert A. (US), ESCARPE, Paul 
Anthony (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Kháng thể kháng claudin 6, thể liên hợp dược chất kháng thể 
chứa kháng thể này và dược phẩm chứa thể liên hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng claudin 6 liên kết với tế bào gốc ung thư biểu hiện 

ít nhất một protein thuộc họ claudin (CLDN); và axit nucleic mã hóa các kháng thể này. 

Sáng chế cũng đề cập đến thể liên hợp dược chất kháng thể (antibody drug conjugates: 
ADCs) chứa kháng thể kháng claudin 6 và dược phẩm chứa ADC này để điều trị rối loạn 
tăng sinh.  
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Rungtawan SAETIA (TH), Jaruwat PHANSUA (TH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Đèn trước 

  (57)      Sáng chế đề cập đến đèn trước dùng cho phương tiện giao thông trong đó phần vách sau 
của đèn trước được bố trí ít nhất một phần về phía sau của chíp LED. Phần vách sau 
phản xạ ra phía trước ánh sáng được chiếu từ chíp LED. Phần vách vòng tròn kéo dài ra 
phía trước từ phần vách sau và kéo dài theo vòng tròn quanh trục kéo dài theo hướng 
trước-sau. Phần nhô lồi ra phía trước từ phần vách sau trong lúc được bố trí vào phía 
trong theo phương xuyên tâm của phần vách vòng tròn. Phần cánh kéo dài theo phương 
xuyên tâm của phần vách vòng tròn và được nối vào phần nhô và phần vách vòng tròn. 
Hộp đèn gồm khoảng không lắp mạch trong đó bảng mạch LED được bố trí. Khoảng 
không lắp mạch gồm khoảng không thứ nhất và khoảng không thứ hai. Khoảng không 
thứ nhất được tạo ra phía trong phần nhô. Khoảng không thứ hai được tạo ra phía trong 
phần cánh và nối thông với khoảng không thứ nhất. 
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(11) 50235 
(21) 1-2016-02123 (51) 7 G11B  5/82 

(22) 10.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-257144     28.12.2015   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2016 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Satoshi NAKAYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thuỷ tinh dùng cho phương tiện ghi từ và phương tiện ghi 

từ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nền thuỷ tinh dùng cho phương tiện ghi từ, trong đó hiện tượng rạn 

nứt do nhiệt được ngăn không cho xảy ra trong trường hợp nếu có sự thay đổi nhiệt độ 
nhanh. Cụ thể, sáng chế đề cập đến nền thuỷ tinh dùng cho phương tiện ghi từ, có dạng 
hình khuyên và bao gồm: hai bề mặt chính; gờ theo chu vi ngoài; và gờ theo chu vi 
trong, trong đó gờ theo chu vi ngoài bao gồm phần bề mặt phía chu vi ngoài và hai phần 
vát cạnh của chu vi ngoài, độ nhám trung bình cộng Ra của phần bề mặt phía chu vi 

ngoài là 0,1µm hoặc nhỏ hơn, và độ nhám trung bình cộng Ra của phần bề mặt phía chu 

vi ngoài được khắc ăn mòn thu được sau khi khắc ăn mòn 5µm phần bề mặt phía chu vi 

ngoài tính từ bề mặt của chúng là 0,5µm hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 50236 
(21) 1-2016-02126 (51) 7 B62H  5/02 

(22) 10.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-138344 10.07.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2016 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Tantitaweeporn TASPON (TH), Tohru OHARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi để chân hai bên có phần  nối trục lái 
(41) được nằm thấp hơn so với phần nối giá kẹp (45, 46) và bộ phận bắt chặt (47, 48). 
Kích cỡ theo hướng lên-xuống (L2) từ đầu sau (45a, 46a) của phần nối giá kẹp (45, 46) 
tới phần được kẹp (231) của thanh tay lái (23) lớn hơn so với kích cỡ theo hướng lên-
xuống (L0) từ bộ phận bắt chặt (47, 48) tới phần nối trục lái (41). Kích cỡ theo hướng 
lên-xuống (L3) từ phần được kẹp (231) tới đầu ngoài của thanh tay lái (23) nhỏ hơn so 
với kích cỡ theo hướng lên-xuống (L1) từ phần được kẹp (231) tới phần nối trục lái (41). 
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(11) 50237 
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(22) 10.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-138426  10.07.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2016 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Masafumi SHIMIZU (JP), Yuya OKUDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Tay đòn sau, phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

và phương pháp sản xuất 
  (57)     Tay đòn sau (15) bao gồm tay đòn phải (3), tay đòn trái (2) và các bộ phận bắt chặt (từ 

5a đến 5j). Tay đòn phải (3) được tạo ra bằng cách đúc liền khối phần phải trước (3F) và 
phần phải sau (3B). Tay đòn trái (2) được tạo ra bằng cách đúc liền khối phần trái trước 
(2F) và phần trái sau (2B). Phần phải trước (3F) của tay đòn sau (3) và phần trái trước 
(2F) của tay đòn trái (2) được nối bởi các bộ phận bắt chặt (5). Vấu đỡ để đỡ một đầu 
của bộ treo sau được tạo ra liền khối trên chỉ một trong số tay đòn phải (3) và tay đòn 
trái (2). Do vậy, các tay đòn phải (3) và trái (2) được tạo ra bằng cách đúc áp lực có thể 
được nối dễ dàng mà không cần hàn và độ cứng vững đủ vẫn được đảm bảo. 
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(11) 50238 
(21) 1-2016-02177 (51) 7 C12N  5/00 

(22) 14.06.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2016 
(71) Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp  (VN) 

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Trần Thị Thu Hà (VN), Phạm Thị Thảo (VN), Nguyễn Quốc Đông (VN), Nguyễn Thế 

Hùng (VN), Nguyễn Thị Tình (VN) 
(74) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 
(54) Quy trình nhân giống cây đinh lăng (Polyscias fruticosa 

L.Harm.) bằng cách nuôi cây mô 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình nhân giống cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L.Harm.) 

bằng cách nuôi cấy mô, trong đó quy trình này bao gồm các bước: i) tạo vật liệu vô 
trùng; ii) tái sinh chồi; iii) tạo cụm chồi; iv) tạo rễ; và v) cảm ứng cây để giúp cây làm 
quen với môi trường tự nhiên. 
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(11) 50239 
(21) 1-2016-02178 (51) 7 C12N  5/00, A61K  36/906 

(22) 14.06.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2016 
(71) Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp  (VN) 

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Trần Thị Thu Hà (VN), Phạm Thị Thảo (VN), Nguyễn Quốc Đông (VN), Đỗ Xuân Lân 

(VN), Lương Hùng Tiến  (VN) 
(74) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 
(54) Quy trình nhân giống cây gừng gió (Zingber zerumber sm. ) 

bằng cách nuôi cấy mô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nhân giống cây gừng gió (Zingher zerumber sm.) bằng 

cách nuôi cấy mô, trong đó quy trình này bao gồm các bước: i) tạo vật liệu vô trùng; ii) 
tái sinh chồi; iii) tạo đa chồi; iv) tạo rễ và v) cảm ứng cây. 
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(11) 50240 
(21) 1-2016-02214 (51) 7 G03B 17/56, 7/26 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2016 
(75) 1. Huỳnh Công Nhân  (VN) 

166/41 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Huỳnh Công Nghĩa   (VN) 
166/41 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Thiết bị cầm tay xoay điện thoại di động ghi hình 360 độ điều 
khiển bằng ngón tay 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị cầm tay xoay điện thoại di động ghi hình 360 độ điều khiển 
bằng ngón tay. Thiết bị giúp ghi hình xung quanh người sử dụng bằng cách xoay điện 
thoại di động (điện thoại thông minh) với vận tốc xoay, chiều xoay, cung xoay nhỏ hoặc 
lớn hơn 360 độ theo ý muốn của người sử dụng. Thiết bị bao gồm các phần chính là: 
1 - khung giữ điện thoại di động, 2 - trục xoay để nhận ngoại lực để tạo chuyển động 
xoay gắn bên dưới giá giữ điện thoại di động, 3 - khung giữ trục xoay với ống hình trụ 
tròn hoặc có ổ trục để giữ trục xoay, giúp trục xoay giữ phương và có khả năng xoay tự 
do, 4 - cán tay cầm để giúp người sử dụng cầm thiết bị xoay điện thoại di động 360 độ 
trong lòng bàn tay để tạo ra một góc giữa cán tay cầm và điện thoại di động nhằm tạo ra 
tư thế thuận lợi cho người sử dụng điện thoại di động; và thiết bị xoay điện thoại di động 
360 độ có thể có thêm: 5 - khớp nối hoặc bộ phận nối dài để giúp nối cán tay cầm và 
khung giữ trục xoay hoặc để làm tăng độ dài giữa cán tay cầm, khung giữ trục xoay và 
để tạo ra góc giữa cán tay cầm và điện thoại di động theo ý muốn, 6 - dây cáp bên trong 
ống dây cáp để truyền động chuyển động xoay từ cán tay cầm đến khung giữ điện thoại 
di động trong trường hợp thiết bị xoay điện thoại di động xoay 360 độ có bộ phận nối 
dài, 7 - thanh cong hoặc thẳng tiếp xúc với trục xoay với có chuyển động qua lại nhờ 
ngoại lực và được giữ bởi khe giữa thanh nằm trên khung giữ trục. Hình ảnh chụp được 
và đặc biệt là phim ảnh toàn cảnh xung quanh người sử dụng ghi được từ điện thoại di 
động có sử dụng thiết bị xoay điện thoại di động 360 độ sẽ đạt được chất lượng cao, 
không nhấp nhô nhờ được điều khiển theo ý muốn bằng sự chuyển động của ngón tay, 
kết hợp với phần mềm xử lý thành hình ảnh hay video thực tế ảo 360 độ thì hình ảnh có 
sự liền mạch và người có điện thoại di động có thể tiết kiệm vì không phải mua thêm 
thiết bị camera 360 độ đắt tiền do có nhiều camera phụ. 
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(11) 50241 
(21) 1-2016-02263 (51) 7 B60L  15/20 

(22) 21.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-135747  07.07.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2016 
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6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Atsushi ODA (JP), Ikuo NIIMI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển tàu tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển tàu tự động gồm bộ nghiên cứu đặc tính phương 
tiện để nghiên cứu đặc tính phương tiện dựa trên tốc độ của tàu và lệnh hãm để điều 
khiển sự di chuyển của tàu, bộ nghiên cứu đặc tính phương tiện gồm bộ ước lượng đặc 
tính phương tiện để ước lượng đặc tính phương tiện và bộ phản hồi đặc tính phương tiện 
để phản hồi đặc tính phương tiện trong lệnh hãm được tính toán mới, và bộ ước lượng 
đặc tính phương tiện tính toán sự giảm tốc phát sinh mà đã được tạo ra thực tế của tàu, 
tính toán sự giảm tốc cài sẵn mà đã được lệnh cho tàu dựa trên lệnh hãm, tạo ra hàm 
đánh giá nhờ sử dụng sự chênh lệch của dạng sóng thu được khi sự giảm tốc phát sinh 
đã được tính toán được dịch chuyển theo chiều trục thời gian và chiều trục giảm tốc và 
dạng sóng của sự giảm tốc cài sẵn, và tính toán lượng dịch chuyển, như là trị số đặc tính 
phương tiện, theo chiều trục thời gian và chiều trục giảm tốc mà tối thiểu hóa hàm đánh 
giá. 
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(11) 50242 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2016 
(71) HITACHI APPLIANCES, INC.  (JP) 

15-12, Nishi Shimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8410, Japan 
(72) Takashi FUJIMOTO (JP), Ryuji SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy hút bụi dùng điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút bụi dùng điện cho phép đặt phần thân chính của máy hút 
bụi một cách ổn định và vững chắc trên bề mặt sàn ngay cả khi công tắc đạp chân được 
nhấn và tránh công tắc đạp chân khỏi trở ngại ngẫu nhiên. Máy hút bụi dùng điện theo 
sáng chế gồm có cặp bánh xe sau trái - phải ở phần sau của phần thân chính của máy 
hút bụi; phần tay cầm bên trên phần thân chính của máy hút bụi để kéo dài theo hướng 
trái - phải; và công tắc đạp chân được bố trí ở mặt trên của phần thân chính của máy hút 
bụi và được thao tác theo hướng từ trên xuống dưới, trong đó công tắc đạp chân được bố 
trí ở phía trước đối với các trục bánh xe của các bánh xe sau; mặt trên của công tắc đạp 
chân được làm nghiêng lên trên từ phía sau hướng về phía trước; và ít nhất một phần của 
mặt trên của công tắc đạp chân được chồng lấp với bề mặt nhô ra của phần tay cầm, 
theo cách nhìn phần thân chính của máy hút bụi từ bên trên phần tay cầm. 
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(71) 1. GENENTECH, INC.  (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, United States of America 
2. XENON PHARMACEUTICALS INC.  (CA) 
200-3650 Gilmore Way, Burnaby, British Columbia V5G 4W8, Canada 

(72) ANDREZ, Jean-Christophe (FR), BICHLER, Paul Robert  (CA), CHEN, Chien-An  
(US), CHOWDHURY, Sultan  (CA), DECKER, Shannon Marie  (CA), DEHNHARDT, 
Christoph Martin  (US), FOCKEN, Thilo  (CA), GRIMWOOD, Michael Edward  (CA), 
HEMEON, Ivan William (CA), JIA, Qi  (CA), LI, Jun  (US), LIU, Zhiguo  (CN), 
ORTWINE, Daniel F. (US), SAFINA, Brian  (US), SUTHERLIN, Daniel  (US), 
SHENG, Tao  (CA), SUN, Shaoyi  (CA), WHITE, Andrew D. (US), WILSON, Michael 
Scott (CA), ZENOVA, Alla Yurevna (CA), ZHU, Jiuxiang (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất benzamit được thế 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 

 

 
 

và muối dược dụng của nó, trong đó các biến RA, RAA, n, vòng A, X2, L, m, X1, R1, R2, R3, 
R4, R5 và RN là được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa 
hợp chất này để điều trị chứng đau và các tình trạng bệnh khác. 
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(11) 50244 
(21) 1-2016-02281 (51) 7 H03H  9/05 

(22) 22.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0102998         21.07.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2016 
(71) MPLUS CO., LTD.  (KR) 

(Maetandong) 2F, 38, Samsung-ro 168 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do 
16676, Republic of Korea 

(72) PARK, Jung Hyun (KR), SON, Yeon Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun rung áp điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun rung áp điện bao gồm các điện cực bên ngoài được sắp xếp 
theo chiều xếp chồng trên mặt bên ngoài của chi tiết áp điện sao cho trạng thái mà ở đó 
chi tiết áp điện được ghép nối với các thiết bị đầu cuối của FPCB (bảng mạch in mềm - 
Flexible Printed Circuit Board) có thể được duy trì tin cậy ngay cả khi ở hiện tượng uốn 
cong chi tiết áp điện phụ thuộc vào sự lặp đi lặp lại sự co lại và/hoặc nở rộng của chi tiết 
áp điện. Phần mà ở đó các điện cực bên ngoài của chi tiết áp điện đi vào tiếp xúc với 
FPCB có thể được đặt trong phần có sự dịch chuyển nhỏ. 
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(11) 50245 
(21) 1-2016-02288 (51) 7 H01L  29/78,  21/336 

(22) 23.12.2013 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2013/077627     23.12.2013 (87) WO2015/099692 02.07.2015 
(71) 1. INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Blvd., M/S: RNB-4150, Santa Clara, California 95054, United 
States of America 
2. GLASS, GLENN A.  (US) 
6220 SW Madhatter Lane, Beaverton, Oregon 97008, United States of America 
3. MURTHY, Anand  (US) 
10934 NW Lucerne Ct., Portland, Oregon 97229, United States of America 
4. MOHAPATRA, CHANDRA  (US) 
1865 NW 173rd Avenue, Apt 2105, Beaverton, Oregon 97006, United States of 
America 

(72) GLASS, Glenn A. (US), MURTHY, Anand (US), MOHAPATRA, Chandra (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) TRANZITO có cực nguồn và cực máng thuộc nhóm III-V chịu kéo 

dùng cho N-MOS được nâng cao tính lưu động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tranzito n-MOS và phương pháp tạo ra thiết bị này. Thiết bị 

tranzito n-MOS bao gồm tấm nền bán dẫn có một hoặc nhiều vùng hoạt động thay thế 
được tạo ra phía trên tấm nền. Các vùng hoạt động thay thế bao gồm vật liệu bán dẫn 
thuộc nhóm III-V thứ nhất. Cấu trúc cực cổng được tạo ra phía trên các vùng hoạt động 
thay thế. Các hốc cực nguồn/cực máng (S/D) được tạo ra trong vùng hoạt động thay thế 
liền kề với cấu trúc cực cổng. Các vùng S/D thay thế được tạo ra trong các hốc S/D và 
bao gồm vật liệu bán dẫn thuộc nhóm III-V thứ hai có hằng số mạng nhỏ hơn hằng số 
mạng của vật liệu bán dẫn thuộc nhóm III-V thứ nhất. Hằng số mạng nhỏ hơn của vật 
liệu thuộc nhóm III-V thứ hai tạo ra biến dạng một trục trên kênh được tạo ra từ vật liệu 
thuộc nhóm III-V thứ nhất. Biến dạng một trục trong kênh nâng cao tính lưu động của 
phần tử mang trong thiết bị n-MOS.  
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(11) 50246 
(21) 1-2016-02311 (51) 7 C08G  69/40,  69/44, C08L  77/06,  

53/00, C09J  5/00, B32B  27/08, 
A43B  13/12 

(22) 24.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 15 56000           26.06.2015              FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2016 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes, France 
(72) EUSTACHE, RenÐ-Paul (FR), SABARD, Mathieu (FR), DEYRAIL, Yves  (FR), 

PINEAU, Quentin  (FR), TURAN-ALTUNTAS, Inci (FR), POUZET, Martin  (FR), 
YOSHITAKE, Atsushi (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Copolyme chứa các khối polyamit và các khối polyete, chế 

phẩm trên sơ sở copolyme này, quy trình để gắn kết trực tiếp 
copolyme này và vật phẩm composit chứa vật liệu polyme 

  (57)    Sáng chế đề cập đến copolyme chứa các khối polyamit PA và các khối polyete PE, trong 
đó PA thuộc loại X.Y; X là số nguyên tử cacbon của điamin nằm trong khoảng từ 6 đến 
14, và Y là số nguyên tử cacbon của điaxit nằm trong khoảng từ 6 đến 18. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến chế phẩm trên cơ sở copolyme này, quy trình để gắn kết trực 
tiếp các copolyme và vật phẩm composit chứa vật liệu polyme. 
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(11) 50247 
(21) 1-2016-02321 (51) 7 E04B  1/76 

(22) 24.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 104210863 06.07.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2016 
(75) CHAN, YA-CHlNG  (TW) 

No. 63, Jing Guang Road, Dou Nan Zhen, Yun Lin Hsien, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu cải thiện độ tản nhiệt của tấm lợp kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu cải thiện độ tản nhiệt của tấm lợp kim loại, kết cấu này bao 
gồm các khung để liên kết hai mặt đối nhau gồm phần tấm che và phần liên kết của 
khung; hệ khung này được cố định vào hai bên trái phải của phần nóc công trình; làm 
cho giữa hai mặt đối nhau của hệ khung tạo thành một không gian thông gió thông với 
phía trong công trình. Hệ khung có các không gian trống, có nhiều hơn một lỗ thông gió 
nối thông giữa không gian trống với phía ngoài công trình, nhiều hơn một lỗ thông gió 
mặt bên nối thông giữa không gian trống với không gian thông gió; hệ thống tấm che 
được cố định vào phần mặt trên hệ khung, dùng để che phần không gian thông gió. Với 
cấu tạo như trên cùng với nguyên lý không khí nóng gia tăng có thể làm cho không khí 
nóng trong công trình lưu thông ra ngoài qua không gian thông gió, lỗ thông gió mặt 
bên, không gian trống, v.v. làm giảm nhiệt độ bên trong công trình. 
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(11) 50248 
(21) 1-2016-02351 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 28.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) JP2015-130239        29.06.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2016 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masami Muranami (JP), Nobuhiro Yamane  (JP), Yoshihiko Okubo  (JP), Kota Azuma  

(JP), Akio Tasaki  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy trồng cây. Máy trồng cây bao gồm: bánh xe di chuyển (2); 
thiết bị di chuyển (500); hộp truyền động (60) để truyền lực dẫn động đến thiết bị di 
chuyển (500); thiết bị trồng cây con để trồng cây con lên cánh đồng; trong đó thiết bị di 
chuyển (500) bao gồm con lăn dẫn động (510), con lăn được dẫn động (520), con lăn 
không tải, xích lăn (540), hộp truyền động (60) bao gồm trục đầu vào (61) và trục đầu ra 
(62), và có thể quay quanh trục đầu vào (61) như điểm tựa; và trong vị trí trong đó phạm 
vi quay của hộp truyền động (60) quanh trục đầu vào (61), trục đầu ra (62) được bố trí 
phía trên trục đầu vào (61) nếu nhìn từ hình chiếu cạnh.  
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(11) 50249 
(21) 1-2016-02357 (51) 7 A43B  17/02,  3/10 

(22) 29.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 201510372628.9      30.06.2015   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(75) DENNIS CHEN  (TW) 

11F., No. 147, Huiyang St., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đế trong của giày và dép lê có đế trong này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đế trong của giày mà được làm thích ứng để được đi bởi người đi 
bao gồm phần đệm làm bằng sợi (2). Phần đệm làm bằng sợi (2) có phần thứ nhất (23) 
tương ứng về vị trí với bàn chân trước của người đi và bao gồm các lớp sợi (231) xếp 
chồng theo hướng trên dưới (Z). Mỗi một trong số các lớp sợi (231) bao gồm các sợi 
(232) và vật liệu nhựa (233) nối liền các sợi (232) này. Phần thứ nhất (23) của phần đệm 
làm bằng sợi (2) có biến dạng cắt dọc thứ nhất (24) lõm tương đối với bàn chân trước 
của người đi theo hướng từ ngón chân tới gót chân (X). Sáng chế cũng đề cập tới dép lê. 

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
69 

(11) 50250 
(21) 1-2016-02380 (51) 7 D01H  1/02,  1/14,  1/16,  1/20 

(22) 30.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10 2015 110 691.4       02.07.2015          DE 
(71) MASCHINENFABRIK RIETER AG  (CH) 

Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur, Switzerland 
(72) Peter Blankenhorn (DE), Nora Stopp (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cụm lắp ráp dùng cho máy kéo sợi kiểu nồi-khuyên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm lắp ráp dùng cho máy kéo sợi kiểu nồi- khuyên làm bộ phận 
của thiết bị ngưng tụ bó sợi (9) bằng ống hút (8) xuôi chiều bộ phận kéo sợi. Cụm lắp 
ráp này bao gồm vỏ hộp truyền động (13) để chứa hộp truyền động và hai trục (17, 21) 
song song với nhau, mỗi trục (17, 21) bao gồm hai đầu nhô ra khỏi vỏ hộp truyền động 
(13) tại các mặt bên đối diện trên mỗi bên của vỏ hộp truyền động, con lăn phía trên (4, 
5) được lắp theo cách quay được và mỗi con lăn phía trên (4, 5) kết hợp với một chi tiết 
dẫn động (18). Vỏ hộp truyền động (13) bao gồm mặt trên và mặt dưới (24, 25) và 
không nhô ra khỏi tất cả mặt phẳng tiếp tuyến chung (T1, T2) của các con lăn phía trên 
(4, 5) trong một vùng giữa các con lăn phía trên (4, 5) của một mặt bên. 
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(11) 50251 
(21) 1-2016-02382 (51) 7 B62J  6/02 

(22) 30.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-138975  10.07.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kengkla RUEANGRIT (TH), Prawit KAEONARONG (TH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Khi nhìn từ phía trước của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên, kích cỡ 
của đèn chiếu xa (63) theo phương bề rộng phương tiện nhỏ hơn so với kích cỡ của đèn 

chiếu gần (64) theo phương bề rộng phương tiện. ít nhất một phần của đèn chiếu xa (63) 
và ít nhất một phần của đèn chiếu gần (64) được nằm tại trục tâm phương tiện. Đèn 
trước (36) được lắp trên càng trước sao cho nó được quay cùng với càng trước theo sự 
vận hành của tay lái. Tấm che đèn (62) có phần kéo dài (91) được bố trí ở phía trước tấm 
che đèn chiếu xa (78h) trên hình chiếu bằng của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân 
để hai bên và ánh sáng không được truyền qua đó. 

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
71 

(11) 50252 
(21) 1-2016-02383 (51) 7 B62J  35/00 

(22) 30.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-138976      10.07.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kengkla RUEANGRIT (TH), Pisithsak SURAWICHAl (TH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên, trong đó kích cỡ 
(X1) theo hướng lên-xuống của phương tiện từ phần mép trên (81) của bình nhiên liệu 
(35) tới phần mép dưới (85) của bình nhiên liệu (35) lớn hơn so với kích cỡ (X2) của 
phần mép trên (81) của bình nhiên liệu (35) theo hướng trước-sau của phương tiện. Trên 
hình chiếu bằng, ít nhất một phần của mép trước của yên chính (23) được bố trí phía sau 
phần mép sau (83) của bình nhiên liệu (35). Trên hình chiếu cạnh, đầu sau của bình 
nhiên liệu (35) và đầu trước (23f) của yên chính (23) được bố trí ra phía trước hơn so với 
đường trục xoay. Trên hình chiếu cạnh, tâm của yên phụ theo hướng trước-sau của 
phương tiện được bố trí ra phía trước hơn so với trục tâm quay của bánh sau. 
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(11) 50253 
(21) 1-2016-02384 (51) 7 H04L 29/06 

(22) 30.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 201510374955.8       30.06.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Yungui (CN), SUN, Fuqing (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống cấu hình tham số QoS trong 

WLAN 
  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp, thiết bị, và hệ thống cấu hình tham số QoS (Quality of 

Service, chất lượng dịch vụ) trong WLAN (Wireless Local Area Network, mạng cục bộ 
không dây), để giải quyết các vấn đề hiệu năng truyền dữ liệu thấp và trải nghệm người 
dùng kém do việc thiết bị mạng không thể điều chỉnh động nhóm tham số QoS của thiết 
bị đầu cuối trên cơ sở từng thiết bị đầu cuối, Phương pháp gồm: gửi, bởi thiết bị mạng, 
nhóm tham số QoS thứ nhất mặc định đến thiết bị đầu cuối, và gửi, bởi thiết bị mạng, tin 
nhắn chỉnh sửa nhóm tham số QoS gồm nhóm tham số QoS thứ hai đến thiết bị đầu 
cuối, trong đó nhóm tham số QoS thứ hai khác với nhóm tham số QoS thứ nhất, và tin 
nhắn chỉnh sửa nhóm tham số QoS; khung báo hiệu đơn hướng hoặc khung đáp ứng 
thăm dò hoạt động. Theo cách này, nhóm tham số QoS thứ hai khác với nhóm tham số 
QoS thứ nhất được gửi đến thiết bị đầu cuối bằng cách sử dụng khung báo hiệu đơn 
hướng hoặc khung đáp ứng thăm dò hoạt động, đảm bảo rằng thiết bị mạng điều chỉnh 
tự động nhóm tham số QoS của thiết bị đầu cuối trên cơ sở từng thiết bị đầu cuối, nhờ 
đó cải thiện hiệu năng truyền dữ liệu và trải nghiệm người dùng. 
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(11) 50254 
(21) 1-2016-02395 (51) 7 G01K  7/00 

(22) 30.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-136375           07.07.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan 
(72) Kosei TAKANO (JP), Masayoshi HOSHIYA (JP), Masatsugu ISOGAI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xuất thông tin, phương pháp xuất thông tin và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xuất thông tin, phương pháp xuất thông tin và vật ghi bất 

biến đọc được bằng máy tính. Trong đó, thiết bị xuất bao gồm bộ xử lý, trong đó bộ xử 
lý thực hiện quy trình xử lý. Quy trình xử lý này bao gồm việc thu thông tin gồm thông 
tin nhận dạng người sử dụng, thông tin nhận dạng thiết bị để nhận dạng thiết bị đo, giá 
trị đo của từng kiểu đo thu được bởi thiết bị đo, và thời gian đo giá trị đo, từ các thiết bị 
đo khác nhau. Quy trình xử lý bao gồm thông tin nhận dạng gồm các giá trị đo kết hợp 
với thông tin nhận dạng người sử dụng giống nhau và kiểu đo giống nhau, từ thông tin 
thu được. Quy trình xử lý bao gồm sự xác định xem sự biến đổi theo chuỗi thời gian ở 
các giá trị đo trong thông tin nhận dạng có khác nhau hay không giữa thiết bị đo thứ 
nhất và thiết bị đo thứ hai được nhận dạng bởi thông tin nhận dạng thiết bị trong thông 
tin nhận dạng. Quy trình xử lý bao gồm việc xuất ra kết quả khác nhau khi sự biến đổi 
theo chuỗi thời gian ở các giá trị đo là khác nhau giữa thiết bị đo thứ nhất và thiết bị đo 
thứ hai. 
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(11) 50255 
(21) 1-2016-02404 (51) 7 F24F  13/20,  13/08 

(22) 01.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 104121584 03.07.2015            TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2016 
(75) TSENG CHING-CHAO  (TW) 

No. 101, Zengjia Rd., Shengang Township, Changhua County 509, Taiwan 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu dẫn hướng không khí điều hòa trong tủ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu dẫn hướng không khí điều hòa trong tủ, khung trước và 
khung sau được trang bị để nối với tủ để tạo phần bên trong kín, không khí lạnh được 
dẫn hướng vào trong và không khí nóng được dẫn hướng ra ngoài một cách trực tiếp để 
tạo thành cơ cấu chảy một chiều tác động trực tiếp vào bên trong tủ, để đạt được mục 
đích làm lạnh nhanh, sao cho hiệu suất trao đổi nhiệt và hiệu quả quản lý điều hòa 
không khí có thể được cải thiện, và năng lượng có thể được tiết kiệm, không gian của 
buồng thiết bị điện từ có thể được sử dụng một cách hiệu quả và chi phí lắp đặt điều hòa 
không khí có thể được giảm. 
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(11) 50256 
(21) 1-2016-02415 (51) 7 H02J  007/00,  017/00 

(22) 01.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0095485      03.07.2015        KR 

10-2015-0098292      10.07.2015        KR 
10-2016-0029796      11.03.2016   KR 

(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 
Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) LEE, Sang Jong (KR), KIM, Han  (KR), YUN, Tae Ho  (KR), HUR, Kang Heon  
(KR), JANG, Su Bong  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Linh kiện nhận điện không dây và thiết bị bao gồm linh kiện 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến linh kiện nhận điện không dây và thiết bị bao gồm linh kiện này. 

Linh kiện nhận điện không dây bao gồm cuộn dây thứ nhất được bố trí một phần tại 
vùng bên ngoài và được tạo kết cấu để truyền dẫn và/hoặc nhận dữ liệu; và cuộn dây thứ 
hai được bố trí ở phía trong của đường biên bên trong của vùng bên ngoài và được tạo 
kết cấu để nhận điện được truyền dẫn không dây, trong đó tâm được xác định bởi đường 
biên bên trong và tâm được xác định bởi đường biên bên ngoài của cuộn dây thứ hai là 
khác nhau. 
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(11) 50257 
(21) 1-2016-02419 (51) 7 C07D  498/16,  471/16, A61K  

31/4353 
(22) 03.12.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2014/068452    03.12.2014 (87) WO2015/085007 11.06.2015 
(30) 61/912,905         06.12.2013     US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) KOLESNIKOV, Aleksandr (US), DO, Steven  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế serin/threonin kinaza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, trong đó R1, X1, X2, X3 và X4 là như được 
xác định trong bản mô tả này, là chất ức chế ERK kinaza. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị các rối loạn siêu tăng sinh. 
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(11) 50258 
(21) 1-2016-02436 (51) 7 G08G  1/01 

(22) 04.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-135109      06.07.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2016 
(71) HITACHI, LTD.   (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Takayuki AKIYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống điều khiển đèn giao thông và phương pháp điều khiển 

đèn giao thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển đèn giao thông nhằm thu được tham số điều 

khiển đèn giao thông mà tạo kết quả tốt khi được sử dụng trong khoảng thời gian định 
trước, hệ thống điều khiển đèn giao thông theo sáng chế bao gồm: bộ xử lý; và thiết bị 
lưu trữ, thiết bị lưu trữ được tạo cấu hình để lưu trữ: các bộ tham số, mỗi bộ tham số này 
bao gồm khoảng thời gian mà đèn xanh sẽ được đưa ra bởi đèn giao thông tại nút giao 
thông cho xe của từng nhóm làn xe tương ứng với từng hướng di chuyển; và các chỉ số, 
từng chỉ số này chỉ báo khả năng tắc nghẽn giao thông không xảy ra tại nút giao thông 
khi đèn giao thông được điều khiển dựa vào từng bộ tham số, bộ xử lý được tạo cấu hình 
để: chọn ngẫu nhiên một trong số các bộ tham số dựa vào các chỉ số; thu dữ liệu đo của 
lưu lượng giao thông tại nút giao thông khi đèn giao thông được điều khiển dựa vào bộ 
tham số đã được chọn; và cập nhật một trong số các chỉ số của bộ tham số đã được chọn 
dựa vào dữ liệu đo lưu lượng giao thông. 
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(11) 50259 
(21) 1-2016-02487 (51) 7 A01F  12/60 

(22) 06.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) JP2015-136979      08.07.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2016 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Kentaro Tsuji (JP), Tomoyuki Ichimaru (JP), Kyohei Muramoto (JP), Yasushi Ihara 

(JP), Yoshitaka Ueji (JP), Yohei Nishiyama (JP), Kenichiro Takeuchi (JP), Akifumi 
Miyamoto (JP), Ikuo Ueka (JP), Hiromichi Kawaguchi (JP), Atsushi Mizushima (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp. Máy gặt đập liên hợp bao gồm: cơ cấu thay 
đổi vị trí để thay đổi vị trí của thân phương tiện so với bề mặt nằm ngang, thiết bị đo 
lường trọng lượng (25) để đo lường trọng lượng của thùng chứa hạt (5), và bộ phận điều 
khiển (26) để tính toán trọng lượng hạt theo giá trị được đo lường bởi thiết bị đo lường 
trọng lượng (25). Bộ phận điều khiển (26), trong chế độ gặt đã cho, tính toán trọng 
lượng hạt bằng cách hiệu chỉnh giá trị được đo lường bởi thiết bị trọng lượng (25), theo 
vị trí của thân phương tiện so với bề mặt nằm ngang; và trong chế độ xác nhận sản 
lượng đã cho, nếu phát hiện được rằng vị trí của thân phương tiện so với bề mặt nằm 
ngang được thiết lập đến vị trí xác nhận sản lượng được chứa sơ bộ, hoặc nếu vị trí của 
thân phương tiện đã được tự động thay đổi đến-vị trí xác nhận sản lượng, tính toán trọng 
lượng hạt theo giá trị được đo lường bởi thiết bị đo lường trọng lượng (25).  
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(11) 50260 
(21) 1-2016-02488 (51) 7 B29C 47/00 

(22) 06.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0095790        06.07.2015      KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(72) Hyunseung SEO (KR), Sukman YANG (KR), Jonghwan CHO (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khuôn đúc đùn và phương pháp đúc đùn sử dụng khuôn đúc 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn đúc đùn (200) được tạo kết cấu để đúc đùn vật liệu đúc 

nhằm chế tạo sản phẩm đúc có phần cong. Khuôn đúc đùn (200) bao gồm khuôn dưới 
(400) gồm khuôn phụ cong thứ nhất (460) và khuôn phụ cong thứ hai (470), mỗi khuôn 
phụ này đều có bề mặt làm mát trên (451) có hình dạng tương ứng với hình dạng của 
phần cong để làm mát bề mặt dưới của vật liệu đúc; và khuôn trên (300) bao gồm khuôn 
cong trên có bề mặt làm mát dưới có hình dạng tương ứng với hình dạng của phần cong 
để làm mát bề mặt trên của vật liệu đúc. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp đúc đùn nhờ khuôn đúc đùn nêu trên. 
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(11) 50261 
(21) 1-2016-02515 (51) 7 B60R  25/01 

(22) 08.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-137592  09.07.2015           JP 
(71) ASAHI DENSO CO., LTD.  (JP) 

2-1, Somejidai 6-chome, Hamakita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 434-0046 JAPAN 
(72) Daichi MORIKUNI (JP), Mitsuhiro OTA  (JP), Koji MAEKAWA (JP), Takeshi 

IKEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu hoạt động xác thực của phương tiện giao thông kiểu 

ngồi chân để hai bên và phương tiện giao thông kiểu ngồi 
chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu hoạt động xác thực của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân 
để hai bên và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có thể đảm bảo mức tự 
do khi thiết kế các vị trí hoạt động trong khi ngăn chặn sự gia tăng kích cỡ. Cơ cấu hoạt 
động xác thực của phương tiện gồm: trục có thể quay được; cụm hoạt động quay tiếp 
nhận hoạt động để chuyển đổi tính năng của phương tiện, cụm hoạt động quay được nối 
vào trục và quay cùng với trục, cụm hoạt động quay có vị trí hoạt động được thiết lập ở 
đó, vị trí hoạt động tương ứng với tính năng của phương tiện; bộ phận cam được nối vào 
trục, bộ phận cam là bộ phận khác với trục, bộ phận cam có đường kính lớn hơn so với 
đường kính của trục, bộ phận cam có rãnh tương ứng với vị trí hoạt động; phần chặn 
được tạo kết cấu để chặn việc quay của cụm hoạt động quay nhờ việc được tiếp nhận 
trong rãnh của bộ phận cam; và cụm dẫn động di chuyển phần chặn giữa vị trí mà ở đó 
phần chặn được tiếp nhận trong rãnh của bộ phận cam và vị trí mà ở đó phần chặn được 
rút ra khỏi rãnh, sự di chuyển được thực hiện theo kết quả của việc xác thực được thực 
hiện ở hệ thống xác thực. 
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(11) 50262 
(21) 1-2016-02516 (51) 7 B60H  5/00 

(22) 08.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-137594    09.07.2015               JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2016 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Koji MAEKAWA (JP), Takeshi IKEDA (JP) 
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(54) Hệ thống xác thực của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân 

để hai bên và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai 
bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xác thực của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để 
hai bên có được mức tiêu thụ điện ít trong lúc giữ được sự an toàn và cũng có được việc 
ngăn chặn sự gia tăng về kích cỡ của phương tiện có thể dẫn tới từ sự gia tăng về kích cỡ 
của ăcquy. Hệ thống xác thực của phương tiện gồm: cụm điều khiển cụm công suất, 
cụm công suất được tạo kết cấu để dẫn động phương tiện; cơ cấu di động tách biệt về 
mặt vật lý với phương tiện, được dùng cho việc xác nhận để dùng phương tiện qua giao 
tiếp không dây; cụm điều khiển xác thực thực hiện việc xác thực để dùng phương tiện 
nhờ việc giao tiếp với cơ cấu di động, phần hoạt động chính tiếp nhận hoạt động để 
chuyển đổi trạng thái của hệ thống xác thực sang trạng thái bất kỳ trong số trạng thái 

TẮT trong đó nguồn điện của cụm điều khiển cụm công suất là tắt và việc xác thực 
không được thực hiện, trạng thái đã kiểm chứng xác thực trong đó nguồn điện của cụm 

điều khiển cụm công suất là tắt và việc xác thực đã được thực hiện và trạng thái BẬT bộ 
nguồn trong đó nguồn điện của cụm điều khiển cụm công suất là bật và việc xác thực đã 
được thực hiện; và cụm ngăn chặn việc tiếp cận trái phép thực hiện quy trình để ngăn 
chặn việc tiếp cận trái phép vào phương tiện theo ít nhất một trong số khoảng thời gian 
đã trôi qua ở trạng thái đã kiểm chứng xác thực và tình trạng của việc xác thực được 
thực hiện bởi cụm điều khiển xác thực ở trạng thái đã kiểm chứng xác thực. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hệ thống xác thực của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân 

để hai bên và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai 
bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xác thực của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để 
hai bên và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có được việc ngăn chặn sự 
gia tăng về mức tiêu thụ điện trong lúc thực hiện việc xác thực ở phương tiện với việc 
dùng cơ cấu di động và cũng đạt được việc ngăn chặn sự gia tăng về kích cỡ của phương 
tiện mà theo cách khác có thể bị dẫn tới từ sự gia tăng về kích cỡ của ắcqui, trong đó hệ 
thống xác thực được tạo kết cấu sao cho trạng thái của nó có thể đổi được từ trạng thái 

TẮT (Q2), qua ít nhất là trạng thái kiểm chứng xác thực (Q3) và trạng thái đã kiểm 

chứng xác thực (Q4), sang trạng thái BẬT bộ nguồn (Q5). Trạng thái kiểm chứng xác 

thực (Q3) là trạng thái được đi vào nhờ việc chuyển từ trạng thái TẮT (Q2) sang do sự 
dịch chuyển của phần hoạt động chính bị gây ra đáp lại tải tác động vào phần hoạt động 

chính ở trạng thái TẮT (Q2) gây ra. Trạng thái kiểm chứng xác thực (Q3) là trạng thái 
trong đó cụm điều khiển xác thực thực hiện hoạt động kiểm chứng xác thực. Trạng thái 
đã kiểm chứng xác thực (Q4) là trạng thái được đi vào nhờ việc chuyển từ trạng thái 
kiểm chứng xác thực (Q3) sang do sự dịch chuyển của phần hoạt động chính bị gây ra 
đáp lại tải tác động vào phần hoạt động chính ở trạng thái mà việc xác thực được thực 
hiện bởi cụm điều khiển xác thực đã được kiểm chứng ở trạng thái kiểm chứng xác thực 
(Q3). Trạng thái đã kiểm chứng xác thực (Q4) là trạng thái trong đó nguồn điện của 
cụm điều khiển cụm công suất là tắt và việc xác thực được thực hiện bởi cụm điều khiển 
xác thực đã được kiểm chứng . 
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(54) Thiết bị cắt tấm, tấm phim và phương pháp cắt tấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị  cắt tấm mà trong đó thiết bị cắt tấm cắt tấm phim nhiều lớp 
có chứa tấm nguyên liệu gốc và tấm phim dạng rời nằm trên ít nhất một mặt của tấm 
nguyên liệu gốc; và lưỡi dao đường viền cắt đường viền của tấm phim nhiều lớp nêu trên 
trên; và ít nhất một  một lưỡi dao bóc tách nằm trên ít nhất một phần của mặt trong của 
lưỡi dao đường viền nêu ở đây, kéo dài theo hướng mặt trong của tấm phim nhiều lớp 
nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng CD3 và phương pháp sản xuất kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng cụm biệt hóa 3 (anti-cluster of differentiation 3 
(CD3) và phương pháp sản xuất kháng thể này. 
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(54) Chế phẩm dinh dưỡng lỏng chứa dầu có thể bị oxy hóa và axit 

rosmarinic, và phương pháp làm giảm vị và mùi lạ trong chế 
phẩm dinh dưỡng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng lỏng chứa dầu có thể bị oxy hóa và axit 
rosmarinic. Axit rosmarinic bảo vệ vị và mùi của chế phẩm dinh dưỡng bằng cách làm 
giảm mức độ oxy hóa của dầu có thể bị oxy hóa và làm giảm hoặc che dấu mùi vị lạ 
theo cách khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm giảm vị và mùi lạ 
trong chế phẩm dinh dưỡng. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm đánh bóng, phương pháp đánh bóng và phương pháp 

sản xuất nền đĩa từ sử dụng chế phẩm đánh bóng này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm đánh bóng có khả năng tạo ra tốc độ đánh bóng cao phù hợp 

bằng việc sử dụng chất mài mòn silic oxit cũng như phương pháp sản xuất nền đĩa từ và 
phương pháp đánh bóng nền đĩa từ, bao gồm việc sử dụng chế phẩm đánh bóng này. 
Chế phẩm đánh bóng được đề xuất theo sáng chế chứa chất mài mòn silic oxit; chất mài 
mòn silic oxit này có đường kính hạt chính trung bình bằng 15nm hoặc lớn hơn và tạo ra 
lượng ion silicat hòa tan trung bình bằng 13,5ppm/g hoặc nhỏ hơn trong nước ở độ pH 
9,5. Phương pháp sản xuất nền đĩa từ được đề xuất theo sáng chế gồm bước (1) đánh 
bóng nền đã từ sử dụng chế phẩm đánh bóng này.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
87 

(11) 50268 
(21) 1-2016-02599 (51) 7 B29D  7/01, C08J  5/18, G02B  5/30, 

G02F  1/1335 
(22) 14.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0100367      15.07.2015           KR 
(71) DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD.  (KR) 

740-30 Shinheung-dong, Iksan-si, Jeollabuk-do 570-977, Republic of Korea 
(72) CHO, Hyun Min (KR), KANG, Joong Han  (KR), NOGI NAOYASU (KR) 
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(54) Thiết bị sản xuất bảng phân cực, phương pháp sản xuất bảng 

phân cực và bảng phân cực 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị sản xuất bảng phân cực, phương pháp sản xuất bảng phân cực 

và bảng phân cực, trong đó khi màng phân cực và màng quang học được gắn kết với 
nhau bằng trục ép gắn kết thì màng quang học sẽ được cung cấp cho trục ép gắn kết nêu 
trên trên cơ sở tạo một góc 0 độ hoặc góc nhọn so với hướng ngược với hướng của trọng 
lực. Dựa vào sáng chế có thể ngăn chặn việc vật thể lạ dính vào màng quang học có 
trong bảng phân cực, giảm tỷ lệ bảng phân cực chất lượng kém và nâng cao hiệu suất. 
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(72) CHO, Hyun Min (KR), KANG, Joong Han (KR), NOGI NAOYASU (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị sản xuất bảng phân cực, phương pháp sản xuất bảng 

phân cực và bảng phân cực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất bảng phân cực, phương pháp sản xuất bảng phân 

cực, và bảng phân cực. Thiết bị sản xuất bảng phân cực theo sáng chế có bộ phận vận 
chuyển màng phân cực có thể vận chuyển màng phân cực có một mặt được dán giấy 
chống dính, và bộ phận cung cấp băng keo dán có thể cung cấp băng keo dán để tách rời 
giấy chống dính nêu trên, và trục ép dán để ép dính giấy chống dính nêu trên và băng 
keo dán nêu trên với nhau. Dựa vào thiết bị sản xuất bảng phân cực của sáng chế như 
thế này có thể ngăn chặn việc  một phần của giấy chống dính có trong bảng phân cực bị 
tách rời ra, giảm tỷ lệ bảng phân cực chất lượng kém và nâng cao hiệu suất.  
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(54) Phương pháp quản lý danh sách đen và thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý danh sách đen và thiết bị đầu cuối, thuộc lĩnh 
vực truyền thông, và được dùng để đưa số liên lạc nào đó vào danh sách đen một cách 
nhanh chóng và thuận tiện, nhờ đó cải thiện hiệu quả hoạt động của thiết bị đầu cuối. 
Phương pháp này bao gồm các bước: dò, bởi thiết bị đầu cuối thứ nhất, gia tốc của nó; 
nếu xác định được rằng gia tốc này lớn hơn hoặc bằng trị số định trước thứ nhất, thì thu 
thập thông tin nhận dạng của thiết bị đầu cuối thứ hai; và đưa thông tin nhận dạng này 
vào danh sách đen. Phương pháp này được dùng để quản lý danh sách đen, 
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(54) Chế phẩm nhuộm đen 

(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhuộm đen chứa ít nhất hai hợp chất  được thể hiện bằng 
công thức (I) sau:  

 

 
 

trong đó Z và B được xác định trong phần mô tả. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
chế phẩm nhuộm đen nêu trên dùng để nhuộm da thuộc.  
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(11) 50272 
(21) 1-2016-02627 (51) 7 C12N  5/00 

(22) 15.07.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2016 
(71) Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp  (VN) 

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Trần Thị Thu Hà (VN), Đặng Kim Vui (VN), Đỗ Xuân Lân (VN), Nguyễn Nghĩa Biên 

(VN), Bùi Anh Đức (VN) 
(74) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 
(54) Quy trình trồng cây đinh lăng lá nhỏ Polyscias fruticosa L. 

Harm. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình trồng cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harm.) 

sau ống nghiệm, cụ thể là sáng chế đề cập đến quy trình trồng cây đinh lăng lá nhỏ 
(Polyscias fruticosa L. Harm.) trong vườn ươm có tỷ lệ sống cao, nâng cao khả năng 
sinh trưởng của cây trong giai đoạn vườn ươm và sản xuất cây giống để trồng thâm canh 
với quy mô lớn. 
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(11) 50273 
(21) 1-2016-02635 (51) 7 D02H  5/02 

(22) 18.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 15405046.2 20.07.2015        EP 
(71) STAUBLI SARGANS AG  (CH) 

Grossfeldstrasse 71, 7320 Sargans, Switzerland 
(72) Gion FONTANA (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy sắp xếp sợi, máy định cỡ và phương pháp chuẩn bị sợi dọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy sắp xếp sợi (1) để tạo thành sợi dọc với sự sắp xếp sợi mong 
muốn từ nhiều lớp sợi, mỗi lớp bao gồm nhiều sợi mở rộng song song với nhau theo 
hướng dọc dọc theo hướng chạy máy của máy sắp xếp sợi (1), máy sắp xếp sợi (1) này 
bao gồm: lược góp hở (50) để tiếp nhận nhiều sợi theo sự sắp xếp sợi mong muốn, lược 
góp mở rộng theo chiều dọc dọc theo hướng ngang (T) ngang qua độ rộng của nhiều lớp 
sợi ngang với hướng chạy máy; thiết bị nhả sợi (20) bao gồm ít nhất một bộ phận đỡ 
(22) để đỡ các sợi của lớp sợi tương ứng lựa chọn từ nhiều lớp sợi, bộ phận đỡ (22) này 
có đầu tự do và có thể được đặt vào giữa các sợi của lớp sợi được lựa chọn (và lược góp 
(50); phương tiện dẫn động việc nhả (26) được tạo kết cấu để di chuyển đầu tự do của 
bộ phận đỡ (22) theo hướng ngang (T) so với lớp sợi được lựa chọn để tự do đi qua đối 
với các sợi được đỡ của lớp sợi được lựa chọn về phía lược góp (50); phương tiện dẫn 
động việc góp được tạo kết cấu để khiến cho sự dịch chuyển tương đối giữa lược góp 
(50) và lớp sợi được lựa chọn ít nhất là theo hướng ngang (T). Ngoài ra, máy sắp xếp sợi 
còn bao gồm bộ phận điều khiển (60) để điều khiển phương tiện dẫn động việc góp và 
phương tiện dẫn động việc nhả (26). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp chuẩn bị sợi 
dọc với sự sắp xếp sợi mong muốn từ nhiều lớp sợi tách biệt chồng lên nhau ngang qua 
độ rộng của nhiều lớp sợi. 
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(11) 50274 
(21) 1-2016-02652 (51) 7 C03B  5/43, C04B  35/04,  35/043,  

35/66, F23M  5/04, F27D  1/00 
(22) 22.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/051249    22.01.2015 (87) WO2015/158441 22.10.2015 
(30) 14164782.6         15.04.2014       EP 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, Austria 
(72) ECKSTEIN Wilfried (AT), ZETTL Karl-Michael (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mẻ liệu gốm chịu lửa và nồi nấu chảy dùng trong luyện kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mẻ liệu gốm chịu lửa dùng để sản xuất sản phẩm gốm chịu lửa 
chưa định hình, mẻ liệu này có tác dụng dùng để lót nồi nấu chảy dùng trong luyện kim 
và nồi nấu chảy dùng trong luyện kim được lót bằng sản phẩm gốm chịu lửa chưa định 
hình được tạo ra từ mẻ liệu này.  
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(11) 50275 
(21) 1-2016-02653 (51) 7 B23B  49/02 

(22) 19.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 62/194716  20.07.2015          US 

15/177277  08.06.2016            US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2016 
(71) CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION  (US) 

26040 Ynez Road, Temecula, California 92591-6033, United States of America 
(72) Michael A. Lemacks (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống bắt chặt nhằm gắn nắp đậy vào hầm vòm dưới đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống bắt chặt nhằm gắn nắp đậy vào hầm vòm dưới đất có bu 
lông có các ren và đai ốc bằng polyme được gia cường sợi compozit có phần ăn khớp 
ren kéo dài qua đai ốc, đai ốc này sẽ bị phá hỏng do tải trọng cắt sau khi bu lông được 
gài trước khi đai ốc và bu lông bị mắc kẹt. Hệ thống bắt chặt còn có thể có bộ phận giữ 
đai ốc được định kích thước để cho phép đai ốc di động bên trong bộ phận giữ. 
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(11) 50276 
(21) 1-2016-02660 (51) 7 G02B  5/30 

(22) 19.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-144885    22.07.2015            JP 

2015-179934    11.09.2015            JP 
2015-201913    13.10.2015            JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2016 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 Japan 
(72) Takeharu KITAGAWA (JP), Tadashi KOJIMA (JP), Hiroshi SUMIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm phân cực có lớp làm chậm và thiết bị hiển thị hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phân cực mỏng có lớp làm chậm có khả năng gia công lại mỹ 
mãn. Tấm phân cực (100) có lớp làm chậm theo sáng chế bao gồm: tấm phân cực (10) 
gồm kính phân cực (11) và lớp bảo vệ (12, 13) trên ít nhất một mặt của kính phân cực 
(11); lớp làm chậm (20); lớp kết dính thứ nhất (30) được tạo kết cấu để liên kết tấm 
phân cực (10) và lớp làm chậm (20); và lớp kết dính thứ hai (40) được bố trí làm lớp 
ngoài cùng trên mặt đối diện của lớp làm chậm (20) đối với tấm phân cực (10). Hệ số 
giãn nở tuyến tính trung bình của lớp kết dính thứ hai (40) khi nhiệt độ môi trường thay 

đổi từ -150°C đến 20°C là 38,0(x10-5/°C) hoặc lớn hơn, và lớn hơn so với hệ số giãn nở 
tuyến tính trung bình của lớp kết dính thứ nhất (30) khi nhiệt độ môi trường thay đổi từ 

- 150°C đến 20°C. 
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(11) 50277 
(21) 1-2016-02695 (51) 7 A61K  38/18,  47/48 

(22) 08.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CU2015/000001     08.01.2015 (87) WO2015/104008 16.07.2016 
(30) CU2014-0003          08.01.2014      CU 
(71) 1. Centro de IngenierÝa GenÐtica y BiotecnologÝa  (CU) 

Avenida 31 entre 158 y 190, Playa, 11600 La Habana, Cuba 

2. Centro de InmunologÝa Molecular   (CU) 
Calle 216 esquina a 15, Atabey, Playa, 11600 La Habana, Cuba 

(72) P¸EZ MEIRELES, Rolando (CU), AMARO GONZ¸LEZ, Daniel Enrique  (CU), 

CASTRO ODIO, Fidel Raól  (CU), HERN¸NDEZ VALDES, Yenisel (CU), RUIZ 
ESTRADA, Gladys Amalia (CU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể liên hợp chứa erythropoietin và cấu trúc polyme phân 

nhánh, dược phẩm chứa thể liên hợp và phương pháp điều chế 
erythropoietin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp chứa erythropoietin (EPO) và cấu trúc polyme phân 
nhánh không đối xứng chứa hai nhánh monometoxypolyetylen glycol (mPEG), trong đó 
khối lượng phân tử của một trong số các nhánh mPEG này nằm trong khoảng từ 10kDa 
đến 14kDa, và khối lượng phân tử của phân nhánh kia của mPEG nằm trong khoảng từ 
17kDa đến 23kDa, cũng như dược phẩm chứa thể liên hợp này. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp điều chế EPO được pegyl hóa, trong đó protein này được liên hợp với cấu 
trúc polyme phân nhánh không đối xứng trong đó mPEG hai nhánh có khối lượng phân 
tử như được nêu trong bản mô tả sáng chế.  
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(11) 50278 
(21) 1-2016-02696 (51) 7 B32B  15/00 

(22) 21.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0104388      23.07.2015           KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2016 
(71) ILJIN MATERIALS CO., LTD.  (KR) 

63-25, Seokam-ro 3-gil, Iksan-si, Jeollabuk-do, 570-998, Republic of Korea 
(72) Park Jong Hyun (KR), Lee Hae Jun  (KR), Jung Sung Hun  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Băng bằng kim loại để hấp thụ va đập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng bằng kim loại để hấp thụ va đập bao gồm: lớp dẫn nhiệt (1); 
lớp hấp thụ va đập (2); và lớp dính (3), trong đó lớp hấp thụ va đập (2) có bọt polyme, 
lớp hấp thụ va đập (2) này được tạo ra trên một bề mặt hoặc cả hai bề mặt của lớp dẫn 
nhiệt (1) mà không có lớp dán, và lớp dính (3) được tạo ra trên bề mặt khác của lớp hấp 
thụ va đập (2), mà lớp dẫn nhiệt (1) được tạo ra trên đó. Băng bằng kim loại có hiệu quả 
bức xạ nhiệt tuyệt vời, và lớp hấp thụ va đập (2) được tạo ra trên lớp dẫn nhiệt (1) mà 
không có lớp dán riêng biệt, để băng bằng kim loại có thể có hiệu quả hấp thụ va đập 
tuyệt vời với thiết bị có chiều dày giới hạn. 
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(11) 50279 
(21) 1-2016-02705 (51) 7 D01H  1/02,  5/26, D02G  1/00 

(22) 21.07.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10 2015 112 117.4        24.07.2015      DE 
(71) MASCHINENFABRIK RIETER AG  (CH) 

Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur, Switzerland 
(72) Gerd Stahlecker (DE), Michael Mueller (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy xe sợi, thiết bị xoắn giả, và thiết bị giữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy xe sợi bao gồm các bộ xe sợi (1) bố trí liền kề nhau, mỗi bộ xe 
sợi (1) này có hệ thống kéo duỗi để kéo duỗi dải sợi và thiết bị xe sợi để xoắn dải sợi đã 
kéo duỗi thành sợi chỉ (3) và thiết bị xoắn giả (9) bố trí giữa hệ thống kéo duỗi và thiết 
bị xe sợi. Thiết bị xoắn giả (9) bao gồm ít nhất hai đai di chuyển (4,5). Thiết bị giữ 
(14,15) kết hợp với thiết bị xoắn giả (9) bên dưới đường sợi chỉ và ngay phía trước ít 
nhất một trong các đai di chuyển (4,5) theo chiều của đường sợi chỉ, thiết bị giữ nêu trên 
giữ sợi bị đứt (3) cách xa đai di chuyển (4,5). 
Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị xoắn giả và thiết bị giữ dùng cho máy xe sợi nêu trên. 

  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
99 

(11) 50280 
(21) 1-2016-02717 (51) 7 B62B 1/00 

(22) 22.07.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2016 
(71) Phạm Minh Mận  (VN) 

Khối phố 5, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
(72) Phạm Minh Mận (VN) 
(54) Xe đẩy hai chiều có cơ cấu điều chỉnh đảo chiều 

  (57)     Sáng chế được đưa ra là xe đẩy chở các chi tiết (hàng hóa sản phẩm, ống, viên xếp 
chồng,...) theo hai chiều (qua trái hoặc phải) dựa vào cơ cấu lắc được bố trí trên xe. Sáng 
chế cũng đề cập đến cơ cấu điều chỉnh khi nâng hạ các chi tiết. Cơ cấu điều chỉnh có thể 
tháo rời và đảo chiều (lên trên hoặc xuống dưới) khi vận chuyển các chi tiết bằng cách 
sử dụng cần gắp ngoài và cơ cấu gắp bên trong để vận chuyển như một xe đẩy hai chiều 
đa năng. Ngoài ra, xe đẩy hai chiều này vận hành dễ dàng và tiết kiệm được sức người 
khi vận chuyển các chi tiết và xe đẩy có thể sử dụng những nơi có khoảng cách nhỏ 
(hẽm) mà các xe lớn không thể di chuyển để phục vụ cho các công trình (nơi có dân cư 
đông đúc). Xe đẩy hai chiều hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả chuyên 
dùng xây dựng các công trình như: lát gạch nền, chở xi măng, chở khối đá, chở vật dụng 
và các mục đích khác. 

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
100 

(11) 50281 
(21) 1-2016-02729 (51) 7 G05B  23/02, G06F  3/048, G09G  

5/00 
(22) 25.03.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2014/058180         25.03.2014 (87) WO2015/145559 A1 01.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) TAKAHASHI Koichi (JP), HOMIZU Kanako (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống kiểm soát và điều khiển nhà máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống kiểm soát và điều khiển nhà máy bao gồm màn hiển thị 
lớn (1) để hiển thị các mục thông tin kiểm soát và điều khiển nhà máy, và thiết bị đầu 
cuối hiển thị thông tin phụ (2) mà thao tác nhập bằng cách chạm có thể được thực hiện 
bởi thiết bị này, toàn bộ màn hình của màn hiển thị lớn (1) được hiển thị trên thiết bị 
đầu cuối hiển thị thông tin phụ (2), và màn hình của màn hiển thị lớn (1) được mở rộng 
và được hiển thị trên thiết bị đầu cuối hiển thị thông tin phụ (2) trong trạng thái mà màn 
hình của màn hiển thị lớn (1), mà được hiển thị trên thiết bị đầu cuối hiển thị thông tin 
phụ (2), là điểm cơ sở, và các mục thông tin chi tiết của các thiết bị, mà được hiển thị 
trong màn hình của thiết bị đầu cuối hiển thị thông tin phụ (2), được hiển thị. 
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37/06 
(22) 09.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/010726    09.01.2015 (87) WO2015/106050 16.07.2015 
(30) 61/925,764         10.01.2014       US 
(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION  (US) 

870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, United States of America 
(72) WANG, Gary (US), HEIMAN, Daniel, F. (US), VENBURG, Gregory, D. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit (S)-3'-methyl-absxisic và este của chúng, phương pháp điều 

hoà sinh trưởng thực vật và quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến axit (S)-3'-metyl-absxisic, và este của nó, và các phương pháp sử 

dụng và điều chế các hợp chất này.  
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(11) 50283 
(21) 1-2016-02735 (51) 7 G01N  21/77,  33/52 

(22) 22.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/051199    22.01.2015 (87) WO2015/110500 30.07.2015 
(30) 14152464.5         24.01.2014      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2016 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG   (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) IBACH, Alexander  (DE), ISGOEREN, Yilmaz (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ kiểm tra chẩn đoán để xác định chất phân tích có 

mặt trong mẫu dịch thể, chế phẩm phủ có khả năng tạo ra lớp 
tách trên dụng cụ kiểm tra chẩn đoán, phương pháp sản xuất 
dụng cụ kiểm tra chẩn đoán và phương pháp xác định lượng 
chất phân tích trong mẫu dịch thể 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sản xuất dụng cụ kiểm tra chẩn đoán. Cụ thể là, sáng chế 
đề cập đến dụng cụ kiểm tra chẩn đoán để xác định chất phân tích có mặt trong mẫu 
dịch thể, dụng cụ kiểm tra này bao gồm ít nhất một khu vực kiểm tra có ít nhất một lớp 
phát hiện và ít nhất một lớp tách, trong đó ít nhất một lớp tách này chứa SiO2 được phân 
tán với lượng nằm trong khoảng từ 1,0 đến 1,6 g/m2. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm 
phủ có khả năng tạo ra lớp tách trên dụng cụ kiểm tra chẩn đoán theo sáng chế nêu trên. 
Ngoài ra, sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất dụng cụ kiểm tra chẩn đoán cũng như 
phương pháp xác định sự có mặt hoặc lượng chất phân tích trong mẫu dịch thể. 
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(11) 50284 
(21) 1-2016-02778 (51) 7 B23K  35/30,  31/00,  37/02,  9/04 

(22) 04.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/KR2015/001143     04.02.2015 (87) WO2015/133736 11.09.2015 
(30) 10-2014-0025885          05.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2016 
(75) LEE, YOUNG JIN  (KR) 

#105-103, Yeonwonmaeul Sungwon Apt. 49, Yeonwon-ro, Giheung- gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, 446-939, Korea 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Phương pháp tái chế bánh xe tàu hỏa, thiết bị thực hiện phương 
pháp này và bánh xe tàu hỏa được tái chế bởi phương pháp này

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tái chế bánh xe tàu hỏa sử dụng chi tiết hàn, thiết bị 
thực hiện phương pháp này và bánh xe tàu hỏa được tái chế bởi phương pháp này. Cụ 
thể, sáng chế đề xuất phương pháp tái chế bánh xe tàu hỏa bao gồm các bước tạo bề mặt 
bánh xe tàu hỏa đã bị mòn bằng cách hàn bằng chi tiết hàn (1) (bước 1) ; và tạo ra lớp 
tăng cứng bề mặt trên đó bằng cách hàn bánh xe tàu hỏa được tạo bề mặt trong bước 1 
bằng chi tiết hàn (2) (bước 2).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2016 
(71) Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp  (VN) 

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Trần Thị Thu Hà (VN), Phạm Văn Điển (VN), Hoàng Thanh Phúc (VN), Nguyễn Mỹ 

Hải (VN), Trần Thị Tý (VN) 
(74) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 
(54) Quy trình trồng cây Lan kim tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình trồng cây Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) 
sau ống nghiệm, cụ thể là sáng chế đề cập đến quy trình trông cây Lan kim tuyến 
(Anoectochilus setaceus Blume) có tỷ lệ sống cao, nâng cao khả năng sinh trưởng của 
cây trong giai đoạn vườn ươm và sản xuất cây giống để trồng thâm canh với quy mô lớn.  
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Bin (CN), MIAO, Lei (CN), LIU, Zexin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp xử lý tín hiệu. Phương pháp gồm: lựa chọn M 
băng phụ từ N băng phụ, trong đó N băng phụ thu được bằng cách phân chia hệ số phổ 
của khung hiện tại của tín hiệu, và băng tần số của M băng phụ thấp hơn băng tần số 
của K băng phụ trong N băng phụ ngoại trừ M băng phụ; xác định, theo thông tin hiệu 
năng của M băng phụ, để thực hiện hoạt động hiệu chỉnh trên các giá trị đường bao ban 
đầu của M băng phụ, trong đó thông tin hiệu năng được sử dụng để chỉ báo đặc tính 
năng lượng và đặc tính phổ của M băng phụ; thực hiện chỉnh sửa riêng rẽ trên các giá trị 
đường bao ban đầu của M băng phụ, để thu thập các giá trị đường bao chỉnh sửa của M 
băng phụ; và thực hiện phân phối bit thứ nhất trên N băng phụ theo các giá trị đường 
bao chỉnh sửa của M băng phụ và các giá trị đường bao ban đầu của K băng phụ. Theo 
các phương án thực hiện sáng chế, việc phân phối bit thỏa mãn tốt hơn yêu cầu bit của 
mỗi băng phụ, và do vậy, hiệu năng mã hóa và giải mã tín hiệu có thể được cải thiện.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2016 
(71) Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp  (VN) 

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Trần Thị Thu Hà (VN), Lê Văn Phúc  (VN), Nguyễn Nghĩa Biên (VN), Vũ Xuân Điệp  

(VN), Phạm Văn Quỳnh  (VN) 
(74) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 
(54) Quy trình trồng cây gừng gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình trồng cây gừng gió (Zingber zerumber sm.) sau ống 
nghiệm, cụ thể là sáng chế đề cập đến quy trình trồng cây gừng gió (Zingber zerumber 
sm.) có tỷ lệ sống cao, nâng cao khả năng sinh trưởng của cây trong giai đoạn vườn ươm 
và sản xuất cây giống để trồng thâm canh với quy mô lớn. 
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(71) SOLAR WATER SOLUTIONS OY  (FI) 

Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) POHJOLA, Heikki Antero (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để duy trì áp suất dòng chảy chất 

lỏng trong hệ thống tại mức thiết lập trước, gần như không 
đổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để duy trì áp suất dòng chảy chất lỏng 
trong hệ thống tại mức thiết lập trước, gần như không đổi. Một ứng dụng là van kim 
phun (1) của tua bin xung, mà nó tự động duy trì áp suất hệ thống gần như không đổi để 
không phụ thuộc vào sự thay đổi đôi lúc của dòng chảy vào được bơm, kết quả là cũng 
làm cho tia phun từ vòi phun duy trì không đổi và động năng của tia phun này có tính tối 
ưu. Các vòi phun trước đây không duy trì được áp suất hệ thống một cách độc lập khi 
dòng chảy vào biến đổi. Van kim phun (1) này bao gồm thân hình trụ (2) và ống dòng 
chảy vào (3) và dòng chảy ra được bố trí qua ống (8) của vòi phun được đặt ở đầu còn 
lại của thân (2). Bên trong thân (2) là kim (4), đầu hình nón của nó có thể dao động 
trong ống (8). Trục của kim (4) được dẫn hướng bởi bộ phận trượt (11). Tại đầu còn lại 
của thân (2) có nối với bình tích áp kiểu màng ngăn (6) sao cho đầu trục của kim (4) 
được ép tỳ lên đĩa van (10) bằng bộ phận lò xo nén (5), một đầu của lò xo được ép tỳ 
vào chi tiết nới rộng (12) ở trục của kim (4). Trong thân (2) là ống (13) mà qua đó dòng 
chảy có thể đi qua bộ phận trượt (11) và tiếp tục đi qua ống (9) bên dưới đĩa (10). Khi 
đĩa (10) được đỡ bởi thân bình tích áp (6) thì kim (4) ở vị trí thấp nhất và đóng ống (8) 
dòng chảy ra. Khi áp suất dòng chảy vào tăng lên thì đĩa van (10) và kim (4) cùng nâng 
lên và ống (8) mở ra một cách tương ứng, kết quả là áp suất dòng chảy duy trì gần như 
không đổi.  
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(72) COLLINGE, Mehdi (BE), RADU, Cristian (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo khóa nhớ tiên tiến trong thiết bị 

di động không có các phần tử an toàn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo khóa nhớ tiên tiến bao gồm các bước: lưu trữ, 

trong bộ nhớ của thiết bị di động, ít nhất (i) thông tin thiết bị được liên kết với thiết bị di 
động, (ii) mã chương trình được liên kết với chương trình thứ nhất, mã này bao gồm 
thông tin nhận dạng nấc, và (iii) mã chương trình được liên kết với chương trình thứ hai, 
mã này bao gồm khóa thứ nhất; tạo ra dấu vân tay thiết bị được liên kết với thiết bị di 
động dựa trên thông tin thiết bị thông qua việc thực hiện mã được liên kết với chương 
trình thứ nhất; tạo ra trị số ngẫu nhiên thông qua việc thực hiện mã được liên kết với 
chương trình thứ nhất; tạo trị số phân tập dựa trên dấu vân tay thiết bị được tạo ra, trị số 
ngẫu nhiên được tạo ra, và thông tin nhận dạng nấc có trong mã được liên kết với 
chương trình thứ nhất; và giải mã trị số phân tập được tạo ra nhờ sử dụng khóa thứ nhất 
được lưu trữ trong mã được liên kết với chương trình thứ hai thông qua việc thực hiện 
mã được liên kết với chương trình thứ hai để thu được khóa nhớ. 
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(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Toru OIZUMI (JP), Seigo NAKAO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm cơ sở và phương pháp truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị trạm cơ sở có khả năng cải thiện các đặc tính của tín hiệu đáp 
ứng có đặc tính truyền kém khi yêu cầu lặp lại tự động (ARQ - Automatic Repeat 
Request) được sử dụng trong truyền thông sử dụng dải tần đơn vị đường lên và tập hợp 
nhiều dải tần đơn vị đường xuống được kết hợp với dải tần đơn vị đường lên. Tại thời 
điểm chọn kênh, bộ phận điều khiển (208) lựa chọn tài nguyên được sử dụng khi gửi tín 
hiệu đáp ứng từ trong số các tài nguyên kênh điều khiển đường lên vật lý (PUCCH - 
Physical Uplink Control Channel) cụ thể được thông báo trước từ trạm cơ sở (100) và 
các tài nguyên PUCCH được ánh xạ tới phần tử kênh điều khiển (CCE - Control 
Channel Element), và điều khiển sự truyền tín hiệu đáp ứng. Bộ phận tạo tín hiệu đáp 
ứng (212) hỗ trợ báo hiệu ẩn đối với tín hiệu đáp ứng đã cho bất kỳ, và tại cùng một thời 
điểm như hỗ trợ dự phòng cho LTE (Long Term Evolution - tiến hóa lâu dài) từ 2CC 
(hai kênh điều khiển), sử dụng phương pháp ánh xạ giữa các bit, làm cân bằng số lượng 
tài nguyên PUCCH để có thể xác định tín hiệu ACK/NACK đơn giản bằng cách xác 
định tài nguyên PUCCH liên quan có tín hiệu đáp ứng được thông báo. 
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(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) CHIN, Alvin (CN), ZENG, Guangxiang (CN), TIAN, Jilei (FI), CHEN, Enhong (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để khuyến nghị nội dung 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, hệ thống để khuyến nghị nội dung cho nhiều 
người dùng. Mỗi trong số người dùng được kết hợp với một điểm số người dùng. 
Phương pháp này bao gồm các bước xác định điểm số khuyến nghị cho một mục nội 
dung dựa ít nhất một phần vào đề cử của người dùng đối với mục này và điểm số của 
người dùng đề cử; khuyến nghị mục theo điểm số khuyến nghị, và điều chỉnh điểm số 
của người dùng đề cử dựa vào phản hồi của các người dùng khác liên quan đến mục 
được đề cử bởi người dùng. 
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(11) 50292 
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31/08,  55/10, B65D  65/00,  81/24,  
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(22) 05.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/050028    05.01.2015 (87) WO2015/104234 16.07.2015 
(30) 10 2014 100 203.2         09.01.2014      DE 
(71) SIG TECHNOLOGY AG  (CH) 

Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall - CH 
(72) MAINZ, Hans Willi (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý mép cắt hở của vỏ bao gói, phôi hoặc tấm 

vật liệu bao gói, vật liệu bao gói, bao gói composit và đồ chứa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý mép cắt hở (S) của vỏ bao gói, phôi hoặc tấm 

vật liệu bao gói, được cuộn thành cuộn, cụ thể là bằng vật liệu composit các tông/chất 
dẻo, bằng cách phủ hoặc đưa chất xử lý chứa chất khử trùng đến hoặc vào vùng bên 
ngoài của các mép cắt. Để tạo ra bao gói composit tiết kiệm nguyên liệu và phương 
pháp sản xuất cần thiết cho mục đích này, đề xuất rằng ít nhất một phần chất xử lý 
không được phủ trực tiếp lên các mép cắt, mà thay vào đó vật mang (9) được nạp, vật 
mang này hấp thụ chất xử lý để môi trường vô trùng hữu hiệu được tạo ra sẽ có tác động 
lên các mép cắt hở của vỏ bao gói (S), phôi hoặc tấm và thực hiện sự tiệt trùng như 
mong muốn. 
Sáng chế cũng đề cập đến vật liệu bao gói, bao gói composit được tạo ra từ đó và đồ 
chứa để chứa vật liệu bao gói. 
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(75) Trịnh Thị Hà  (VN) 

Thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
(54) Chế phẩm dùng để chăm sóc vết thương và quy trình sản xuất 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm dùng để chăm sóc vết thương bao gồm 

các bước: chuẩn bị nguyên liệu, chưng cất nguyên liệu và thu chế phẩm. Sáng chế cũng 
đề cập đến chế phẩm dùng để chăm sóc vết thương chứa tinh dầu trầu không thu được từ 
quy trình theo sáng chế. Chế phẩm có mùi thơm đặc trưng của tinh dầu trầu không và có 
độ pH nằm trong khoảng từ 5,0 đến 7,0. 
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(72) DOWDELL, Sarah E. (US), EIDAM, Hilary Schenck (US), ELBAN, Mark (US), FOX, 

Ryan Michael (US), HAMMOND, Marlys (US), HILFIKER, Mark A. (US), HOANG, 
Tram H. (US), KALLANDER, Lara S. (US), LAWHORN, Brian Griffin (US), 
MANNS, Sharada (US), PHILP, Joanne (GB), WASHBURN, David G. (US), YE, 
Guosen (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất hydroxamat ngược và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hydroxamat ngược có công thức: 
  

 
 

trong đó R1, R2 và R3 là như được xác định trong bản mô tả, dược phẩm và hỗn hợp 
chứa hợp chất này. 
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(11) 50295 
(21) 1-2016-03051 (51) 7 A61K  9/14,  9/20,  31/437,  47/02,  

47/22,  47/26,  47/32 
(62) 1-2013-01617   
(22) 05.10.2011 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2011/054959    05.10.2011 (87) WO2012/121758 13.09.2012 
(30) 61/408,527         29.10.2010       US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2013 
(71) ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY  (BM) 

c/o Codan Services Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, 
Bermuda 

(72) ROSCH, Esther (DE), HOELIG, Peter (DE), LINDLEY, David J. (US), SANZGIRI, 
Yeshwant D. (US), TONG, Ping (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ phân tán rắn chứa chất gây ra sự tự chết tế bào theo 

chương trình, quy trình điều chế hệ phân tán này và dược 
phẩm dạng liều chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ phân tán rắn gây ra sự tự chết tế bào theo chương trình, ở dạng 
hầu như không kết tinh, chứa hợp chất có công thức I, trong đó các ký hiệu là như được 
xác định trong bản mô tả, có tác dụng ức chế protein họ Bcl-2 (B-cell lymphoma 2: u 
limphô tế bào B), được phân tán trong chất nền rắn mà chứa (a) chất mang polyme dược 
dụng tan trong nước và (b) chất hoạt động bề mặt dược dụng. Sáng chế còn đề cập đến 
quy trình bào chế hệ phân tán rắn này, bao gồm các bước gia nhiệt hỗn hợp bao gồm 
hợp chất có công thức I, chất mang polyme tan trong nước và chất hoạt động bề mặt, để 
thu được hỗn hợp bán rắn có thể ép đùn được; ép đùn hỗn hợp bán rắn thu được; và làm 
nguội hỗn hợp ép đùn tạo thành để thu được chất nền rắn chứa chất mang polyme và 
chất hoạt động bề mặt và chứa hợp chất được phân tán ở dạng gần như không kết tinh 
trong đó. Hệ phân tán rắn này là thích hợp để dùng qua đường miệng cho đối tượng cần 
điều trị bệnh, đặc trưng bởi sự biểu hiện quá mức của một hoặc nhiều protein họ Bcl 
chống lại sự tự chết tế bào theo chương trình, ví dụ bệnh ung thư hoặc bệnh miễn dịch 
hoặc bệnh tự miễn dịch. 
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(54) Thiết bị nhớ cho đầu in và phương pháp định địa chỉ cho đơn vị 

nhớ bộ nhớ chỉ đọc lập trình được, xóa được (EPROM) của đầu 
in được tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống để định địa chỉ cho bộ nhớ chỉ đọc lập trình được, xóa 
được (erasable programmable read only memory - EPROM) có thể chứa nhiều khối 
EPROM, nhiều thanh ghi dịch tín hiệu dữ liệu chọn hàng, tín hiệu dữ liệu chọn cột, và 
tín hiệu dữ liệu chọn khối. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp định địa chỉ cho bộ 
nhớ chỉ đọc lập trình được, xóa được (erasable programmable read only memory - 
EPROM). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm thủy lực dạng lỏng dùng cho máy kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu bôi trơn chứa muối can xi alkaryl sulfonat trung tính 
hoặc được bazơ hoá quá mức thấp, rượu đa chức hyđrocarbylic, và kẽm dialkyl 
dithiophosphat để sử dụng làm chất lỏng thuỷ lực dùng cho máy kéo. 
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(72) OWARI Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giám sát, phương pháp giám sát và vật ghi đọc được 

bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giám sát (1) để giám sát hệ thống bao gồm một hoặc nhiều 

thiết bị thành phần. Thiết bị giám sát (1) này có bộ tiếp nhận thông tin nhật ký (10) để 
tiếp nhận thông tin nhật ký được kết xuất bởi thiết bị thành phần (2A, 2B, ...), bộ trích 
xuất vectơ đặc tính (11) để trích xuất các vectơ đặc tính được tạo cấu hình từ nhiều kiểu 
giá trị bằng số trên cơ sở thông tin nhật ký này, bộ nhập thông tin sự cố (13) để thu nhận 
thông tin sự cố liên quan đến sự cố đã xảy ra trong hệ thống, bộ xử lý thông tin sự cố 
(14) để lưu trữ vectơ đặc tính của trạng thái sự cố được trích xuất trên cơ sở thông tin 
nhật ký tiếp nhận được từ một khoảng thời gian định trước từ trước khi sự cố xảy ra đến 
khi sự cố xảy ra và thông tin sự cố liên quan đến sự cố kết hợp với nhau, và bộ dự báo sự 
cố để dự báo sự cố xảy ra trong hệ thống, trên cơ sở xác định liệu vectơ đặc tính của 
trạng thái bình thường được trích xuất trên cơ sở thông tin nhật ký tiếp nhận được trong 
quá trình vận hành bình thường của hệ thống có giống với vectơ bất kỳ trong số các 
vectơ đặc tính của trạng thái sự có hay không. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
giám sát và vật ghi đọc được bằng máy tính. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm để sản xuất vải được làm cứng, phương pháp điều chế 

chế phẩm này, phương pháp sản xuất vải được làm cứng và vải 
thu được bằng phương pháp này, bộ phận lọc, phương pháp sản 
xuất bộ phận lọc, quy trình và hệ thống đúc thấp áp bao gồm 
bộ phận lọc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sản xuất vải hoặc chỉ được làm cứng làm bằng sợi bền 
nhiệt, tốt hơn là chỉ dệt được làm bằng sợi bền nhiệt, chế phẩm theo sáng chế chứa hỗn 
hợp của sản phẩm A và sản phẩm B, sản phẩm A thu được bằng cách polyme hóa các 
đơn vị hydrat cacbon, tự nhiên hoặc tổng hợp, tốt hơn là sacarit, và tốt hơn nữa là đường 
như glucoza, fructoza, galactoza, sucroza, maltoza, lactoza v.v.; và sản phẩm B bao gồm 
ít nhất một chất phụ gia như chất kết dính. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều 
chế chế phẩm, phương pháp sản xuất vải được làm cứng làm bằng sợi bền nhiệt, phương 
pháp sản xuất bộ phận lọc, bộ phận lọc thu được bằng phương pháp này, bộ lọc thu được 
này được sử dụng để lọc kim loại; quy trình và hệ thống đúc thấp áp liên quan đến bộ 
phận lọc này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ chứa chất lỏng y tế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa chất lỏng y tế bao gồm thân chính của đồ chứa được đúc 
liền khối bằng phương pháp thổi-nạp-bít, nút cao su nằm trên mặt mút của phần miệng 
(5) của thân chính của đồ chứa và vỏ bọc ngoài che nút cao su và phần miệng (5) và có 
mặt tiếp xúc mà phần miệng tiếp xúc với nó và có phần liên kết bằng áp lực bị ép theo 
hướng từ phần đáy của thân chính (2) của đồ chứa đến phần miệng và nút cao su bao 
gồm thân chính (14) của nút để che phần mặt mút của phần miệng (5) và phần bích (15) 
kéo dài giữa phần liên kết bằng áp lực và phần miệng từ chu vi ngoài ở bên dưới của 
thân chính (14) của nút. 
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(11) 50301 
(21) 1-2016-03149 (51) 7 H01Q  21/08 

(22) 06.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2015/072422     06.02.2015 (87) WO2015/124067 27.08.2015 
(30) 14/184,517          19.02.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) FOO, Senglee (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mảng anten tế bào 

  (57)     Sáng chế đề xuất mảng tế bào chùm thẳng đứng kép được bộc lộ ở đây. Theo một 
phương án thực hiện, mảng tế bào gồm bộ bức xạ rời rạc được ghép nối thành cặp và 
được bố trí theo hàng. Các bộ bức xạ được kết nối với bộ ghép lai được tạo cấu hình để 
cộng đầu ra từ các cặp bộ bức xạ rời rạc. Mạng phân bố công suất thứ nhất được tạo cấu 
hình để nhận đầu ra thứ nhất từ bộ ghép lai và tạo chùm thứ nhất, và mạng phân bố công 
suất thứ hai được tạo cấu hình để nhận đầu ra thứ hai từ bộ ghép lai và tạo chùm thứ hai. 
Theo một số phương án thực hiện, chùm thứ nhất là chùm chính với độ khuếch đại cao 
và chùm thứ hai là chùm phủ sóng với khu vực phủ sóng lớn.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
121 

(11) 50302 
(21) 1-2016-03181 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 28.01.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/071682      28.01.2014 (87) WO2015/113212 A1 06.08.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHANG, Tao (CN), BI, Hao (CN), LIN, Bo (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo cấu hình kênh mang vô tuyến và hệ thống 

tạo cấu hình kênh mang vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo cấu hình kênh mang vô tuyến, trạm gốc, và hệ 

thống, trạm gốc này có chức năng như thiết bị mạng thứ nhất và bao gồm: khối gửi, 
được tạo cấu hình để gửi thông điệp yêu cầu đến thiết bị mạng thứ hai, trong đó thông 
điệp yêu cầu này được dùng để cho phép thiết bị mạng thứ hai tạo ra cấu hình thứ nhất 
cho kênh mang của thiết bị người dùng (UE), và loại kênh mang này là loại 2 hoặc loại 
3, trong đó kênh mang loại 2 được phục vụ bởi thiết bị mạng thứ nhất và thiết bị mạng 
thứ hai, và kênh mang loại 3 chỉ được phục vụ bởi thiết bị mạng thứ hai; khối nhận, 
được tạo cấu hình để nhận cấu hình thứ nhất mà thiết bị mạng thứ hai tạo ra; và khối tạo 
cấu hình, được tạo cấu hình để tạo ra cấu hình thứ hai cho kênh mang nếu xác định được 
rằng loại kênh mang là loại 2, trong đó khối gửi còn được tạo cấu hình để: gửi cấu hình 
thứ nhất và cấu hình thứ hai đến UE nếu xác định được rằng loại kênh mang là loại 2, và 
gửi cấu hình thứ nhất đến UE nếu xác định được rằng loại kênh mang là loại 3 . Sáng 
chế cho phép tạo cấu hình phù hợp cho kênh mang, giảm phụ tải cấu hình của thiết bị 
mạng thứ nhất, và cải thiện hiệu quả cấu hình.  
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(11) 50303 
(21) 1-2016-03189 (51) 7 C07D  409/12, A01N  43/36,  43/40,  

43/56,  43/80, C07D  413/12,  417/12,  
263/16,  207/22 

(22) 25.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/053899    25.02.2015 (87) WO2015/128358 03.09.2015 
(30) 61/944,588         26.02.2014         US 

62/094,091         19.12.2014       US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BINDSCHAEDLER, Pascal (CH), VON DEYN, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất azolin, chế phẩm nông nghiệp hoặc thú y chứa hợp 

chất này và phương pháp bảo vệ vật liệu nhân giống cây 
và/hoặc cây trồng sinh trưởng từ  vật liệu này khỏi sự tấn 
công hoặc lan nhiễm bởi loài gây hại không xương sống 
Sáng chế đề cập đến hợp chất azolin có công thức I 

 

 
 

trong đó A, B1, B2, B3, G1, G2, X1, R1, R3a, R3b, Rg1 và Rg2 là như được định nghĩa trong 
các điểm yêu cầu bảo hộ và phần mô tả. Hợp chất này là hữu dụng để chống lại hoặc 
khống chế loài gây hại không xương sống, cụ thể là loài gây hại động vật chân đốt và 
giun tròn. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp khống chế loài gây hại không xương 
sống bằng cách sử dụng các hợp chất này và vật liệu nhân giống cây và chế phẩm nông 
nghiệp và chế phẩm thú y chứa các hợp chất này. 
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(11) 50304 
(21) 1-2016-03209 (51) 7 G01N  29/14,  29/26, G01B  17/00 

(22) 29.08.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 10-2015-0137370      30.09.2015       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2016 
(71) NARUEMS CO., LTD.  (KR) 

206, 105, Munji-Ro, Yusung-gu, Daejeongwangyeck-Si, South Korea 
(72) LEE Jong-Wha (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thuyền dùng cho việc kiểm soát cột thẳng đứng được gắn phía 

trước để lắp đặt máy phát điện năng lượng gió ngoài khơi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuyền dùng cho việc kiểm soát cột thẳng đứng được gắn phía trước 

để lắp máy phát điện năng lượng gió ngoài khơi mà có thể thực hiện việc kiểm soát vị 
trí, thuyền này bao gồm: thân thuyền (10) có thiết bị đẩy tạo sức nổi để có nâng đỡ tải 
trọng của máy phát điện; cấu trúc cố định đi qua rãnh (20) được tạo trong thân thuyền 
(10) và có phần mở (11) được tạo tại đầu thân thuyền; giàn đỡ (30) được cấu thành từ 
các phần đỡ (31) được tạo thành ở cả hai bên của thân thuyền (10) cùng với cấu trúc cố 
định đi qua rãnh (20) được đặt xen giữa và phần đỡ nằm ngang (35) được đặt ngang với 
các phần trên của các phần đỡ (31); khung thẳng đứng (50) nối hoàn toàn với phần đỡ 
nằm ngang (35) hoặc có thể gắn và tháo rời và được tạo thành để có chiều cao thẳng 
đứng từ 10 đến 70m; khối nâng chính (60) nâng dọc theo khung thẳng đứng (50); thiết 
bị kẹp phía trên (70) nối với phần trên cùng của khối nâng chính (60) để kẹp điểm đầu 
tiên của cột (P) của máy phát điện và nâng đỡ tải trọng của máy phát điện và được lắp 
hướng về phần mở (11); khối dịch chuyển ngang (80) di chuyển ngang dọc theo đường 
ray thứ ba (R3) hoặc thiết bị dẫn hướng thứ ba được đặt dưới khối nâng chính (60); thiết 
bị kẹp phía dưới (90) được lắp trong khối dịch chuyển ngang (80) để kẹp phần bên dưới 
điểm đầu tiên của cột (P) và được lắp theo hướng phần mở (11); và thiết bị kiểm soát 
(110) kiểm soát chuyển động của khối nâng chính (60) và khối dịch chuyển ngang (80), 
và bao gồm thiết bị vận chuyển thứ nhất (111). 
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(11) 50305 
(21) 1-2016-03247 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 30.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/013913   30.01.2015 (87) WO2015/117002 06.08.2015 
(30) 61/934,469        31.01.2014     US 

62/094,912        19.12.2014     US 
(71) 1. NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
2. CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION  (US) 
55 Shattuck Street, Boston, MA 02115 (US) 
3. DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.  (US) 
450 Brookline Avenue, Boston, MA 02215-5450 (US) 

(72) SABATOS-PEYTON, Catherine, Anne (US), BRANNETTI, Barbara (IT), HARRIS, 
Alan, S. (US), HUBER, Thomas (CH), PlETZONKA, Thomas (CH), MATARAZA, 
Jennifer, Marie (US), BLATTLER, Walter, A. (US), HICKLIN, Daniel, J. (US), 
VASQUEZ, Maximiliano (US), DEKRUYFF, Rosemarie, H. (US), UMETSU, Dale, T. 
(US), FREEMAN, Gordon, James (US), HU, Tiancen (CN), TARASZKA, John, A. 
(US), XU, Fangmin (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phân tử kháng thể được phân lập có khả năng gắn kết với miền 

mucin và miền globulin miễn dịch tế bào T-3 của người, dược 
phẩm chứa phân tử kháng thể và phương pháp tạo ra phân tử 
kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử kháng thể được phân lập có khả năng gắn kết với miền 
mucin và miền globulin miễn dịch tế bào T-3 (TIM-3) của người. Phân tử kháng thể này 
có thể được sử dụng để điều trị bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa phân tử kháng thể, axit nucleic được phân lập, vector biểu hiện chứa axit 
nucleic, tế bào chủ chứa axit nucleic, phương pháp phát hiện TIM-3 trong mẫu sinh học 
và phương pháp tạo ra phân tử kháng thể này. 
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(11) 50306 
(21) 1-2016-03260 (51) 7 C03C  17/34 

(22) 25.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/FR2015/050762    25.03.2015 (87) WO2015/145073 A1 01.10.2015 
(30) 1452688         28.03.2014      FR 
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) MAILLET, Alexandre (FR), MAGNE, Constance (FR), AGUIAR, Rosiana (BR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kính chống bức xạ mặt trời và kính nhiều lớp bao gồm kính 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kính chống bức xạ mặt trời bao gồm nền, cụ thể là nền kính, được 

phủ nhiều lớp mỏng có tác dụng ngăn bức xạ mặt trời, các lớp mỏng này bao gồm các 
lớp sau (theo thứ tự tính từ bề mặt của nền kính): 
- một hoặc nhiều lớp lót, (các) lớp lót này chứa vật liệu điện môi, 
- lớp nền titan oxit chứa silic, tỷ lệ tổng nguyên tử Si/Ti có trong lớp này nằm trong 
khoảng từ 0,01 đến 0,25, trong đó ngoài nguyên tử oxy, Si và Ti chiếm ít nhất là 90% số 
nguyên tử, và độ dày của lớp này nằm trong khoảng từ 20mm đến 70mm, và 
- một hoặc nhiều lớp phủ, (các) lớp phủ này chứa vật liệu điện môi. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kính nhiều lớp bao gồm kính chống bức xạ mặt trời 
nêu trên. 
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(21) 1-2016-03285 (51) 7 A61K  31/40,  31/56 

(22) 12.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/020253    12.03.2015 (87) WO2015/138776 17.09.2015 
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14/285,488         22.05.2014      US 
(71) BODOR LABORATORIES, INC.  (US) 

4400 Biscayne Boulevard, Suite 980, Miami, FL 33137, United States of America 
(72) BODOR, Nicholas S. (US), KOLENG, John J. (US), ANGULO, David (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa chất tương tự chất chống tiết cholin dễ 

chuyển hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú chứa glycopyrolat dễ chuyển hóa hữu 

dụng để điều trị tình trạng bệnh lý tiết nhiều mồ hôi cho đối tượng, như người mắc bệnh 
tăng tiết mồ hôi. Tốt hơn là, ít nhất một chất chống tiết cholin dễ chuyển hóa được bào 
chế trong được phẩm khô với lượng hoặc hàm lượng hữu hiệu mà có thể ức chế sự tiết 
nhiều mồ hôi do tình trạng bệnh lý như tăng tiết mồ hôi gây ra. 
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(11) 50308 
(21) 1-2016-03289 (51) 7 C08L  75/04, C08J  9/16, B29B  9/06 

(22) 21.07.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/082601     21.07.2014 (87) WO2015/123961 A1 27.08.2015 
(30) 201410055218.7          18.02.2014      CN 
(71) MIRACLL CHEMICALS CO., LTD.  (CN) 

No. 35 Changsha Road, ETDZ Yantai City, Shandong 264006, China 
(72) HUANG, Bo (CN), WANG, Renhong (CN), WANG, Guangfu (CN), ZHANG, Sheng 

(CN), ZHAO, Wei (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hạt chất dẻo polyuretan nhiệt dẻo trương nở được ép đùn và 

quy trình điều chế hạt chất dẻo này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt chất dẻo polyuretan nhiệt dẻo trương nở được ép đùn và phương 

pháp điều chế nó. Hạt bao gồm các thành phần với các phần theo trọng lượng sau: 100 
phần theo trọng lượng chất dẻo polyuretan nhiệt dẻo, 0,01-0,5 phần chất hạt nhân tạo 
hạt, và 0,01-0,2 phần theo trọng lượng chất chống oxi hóa. Phương pháp điều chế bao 
gồm bước: trộn nguyên liệu, sau đó đặt hỗn hợp vào máy đúc ép để tạo hạt để sản xuất 
hạt nguyên liệu thô thích hợp để tạo bọt, cuối cùng đặt hạt vào máy đúc ép bọt, và 
khuôn tạo bọt, sau đó tạo viên dưới nước, do đó thu được hạt thành phẩm. Sáng chế sử 
dụng phương pháp đùn ép để điều chế hạt polyuretan nhiệt dẻo trương nở. Việc kiểm 
soát điều kiện làm việc của quy trình tạo bọt có thể dẫn tới đạt được hạt trương nở có 
mật độ kiểm soát được, mật độ ô phân bố đều. Quy trình sản xuất tổng thể này dễ vận 
hành. Không có bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị, phương pháp này 
thích hợp cho sản xuất liên tục trong công nghiệp.  
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(75) Nguyễn Ngọc Bá  (VN) 

Số 65 ngõ 105/2/37 đường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(54) Tấm panen xi măng lưới thép và tường xây dựng bằng cách 

ghép các tấm panen này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm panen xi măng lưới thép và tường xây dựng từ các tấm panen 

xi măng này theo ph−ong pháp bán lắp ghép. Các tấm panen xi măng lưới thép được chế 
tạo sẵn dạng hình chữ nhật có sườn được bố trí ở xung quanh biên và có thể có sườn ở 
giữa được sử dụng để thi công tường không chịu lực. Đối với tấm panen xi măng lưới 
thép sử dụng để thi công tường chịu lực thì chỉ có hai sườn dọc để thuận tiện cho việc đổ 
bê tông vào giữa hai tấm. Cấu tạo của tấm panen xi măng lưới thép có các chốt liên kết 
bằng thép nhô ra ở sườn tấm cho phép liên kết các tấm với nhau và liên kết tấm với phần 
xi măng lưới thép thi công tại công trình. Hai hình thức chủ yếu để thi công tường sử 
dụng tấm panen xi măng lưới thép đúc sẵn như sau; hình thức thứ nhất là ghép các tấm 
panen xi măng lưới thép tạo thành một mặt phẳng tường, sau đó lắp tấm đệm bằng xốp 
polystyren hoặc vật liệu độn thích hợp và lưới thép rồi trát hoàn thiện nốt mặt còn lại 
bằng vữa xi măng cát; hình thức thứ hai là ghép các tấm panen xi măng lưới thép thành 
hai mảng tường hướng phần lõm vào nhau và đổ bê tông vào giữa, có thể có hoặc không 
có cốt thép chịu lực ở bên trong. 
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(72) TERUYAMA, Katsuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mạch truyền thông, thiết bị truyền thông và phương pháp 

truyền thông 
  (57)     Sáng chế nhằm mục đích cung cấp mạch truyền thông mà qua đó có thể thu thập thông 

tin về dịch vụ sẵn có trong chế độ truyền thông chủ động và chế độ truyền thông thụ 
động nếu kết nối truyền thông vô tuyến trường gần được thiết lập trong chế độ truyền 
thông chủ động. 
Sáng chế đề xuất mạch truyền thông được tạo cấu hình để có chế độ truyền thông chủ 
động và chế độ truyền thông thụ động mà được đề xuất làm các chế độ truyền thông của 
truyền thông vô tuyến trường gần, và được tạo cấu hình để, khi kết nối của truyền thông 
vô tuyến trường gần được thiết lập trong chế độ truyền thông chủ động với một thiết bị 
khác, nhận thông tin về dịch vụ mà sử dụng chế độ truyền thông thụ động từ thiết bị 
khác. 
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(22) 15.04.2014 (43) 25.01.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2016 
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One Group, Qianyang Village Qianyang Town, Donggang City Dandong, Liaoning 
118301 (CN) 

(72) LAI, Zongshen (TW), CHEN, Jianfeng (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất mép phủ ngoài của nắp cốc được đúc và 

sản phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mép phủ ngoài của nắp cốc được đúc và sản 

phẩm, cụ thể là đề cập đến phương pháp sản xuất trong đó sợi thực vật được sử dụng làm 
vật liệu, quy trình tạo hình bột giấy và tạo hình ép nhiệt được áp dụng để tạo ra bán 
thành phẩm nắp cốc được đúc, và xử lý tiếp theo được thực hiện để đúc vòng của mép 
phủ ngoài mà nhô từ phía trong ra phía ngoài trên chu vi của bán thành phẩm; và sản 
phẩm nắp cốc được đúc được sản xuất bằng cách sử dụng phương pháp này. 
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(22) 06.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/AU2015/000062     06.02.2015 (87) WO2015/117189 13.08.2015 
(30) 2014900359          06.02.2014      AU 

2014905263          24.12.2014      AU 
(71) GELION TECHNOLOGIES PTY LTD  (AU) 

c/o Omniwealth Services Pty Ltd., Level 22, Australia Square, 264 George Street 
Sydney, NSW 2000, Australia 

(72) MASCHMEYER, Thomas (DE), EASTON, Max (AU), WARD, Antony  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp pin điện hóa và phương pháp sản xuất cụm lắp ráp 

pin điện hóa này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp pin điện hóa có màng lỏng ion được gel hóa thứ nhất 

tiếp xúc với bề mặt dẫn điện thứ nhất, trong đó màng lỏng ion được gel hóa thứ nhất này 
có chất lỏng ion thứ nhất được đóng bao bên trong một nền gel; và màng lỏng ion được 
gel hóa thứ hai tiếp xúc với bề mặt dẫn điện thứ hai, trong đó màng lỏng ion được gel 
hóa thứ hai này có chất lỏng ion thứ hai được đóng bao bên trong một nền gel; trong đó 
các màng lỏng ion được gel hóa thứ nhất và thứ hai tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập tới phương pháp sản xuất cụm lắp ráp pin điện hóa này.  
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Suite 502, Level 5, 20 George Street, Hornsby, New South Wales 2077, Australia 
(72) HEATON, Andrew  (AU), BROWN, David  (AU), KELLY, Graham  (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzopyran được chức hóa, dược phẩm chứa hợp chất 

này và phương pháp điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chống ung thư. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất 

benzopyran được chọn, dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị bệnh ung thư và làm 
giảm tỷ lệ hoặc nguy cơ tái phát bệnh ung thư, và phương pháp điều chế hợp chất này. 
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(30) PCT/CN2014/073068       07.03.2014      CN 
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(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 

(72) GUO, Lei (CN), HU, Taishan (CN), KOU, Buyu (CN), LIN, Xianfeng (CN), SHEN, 
Hong (US), SHI, Houguang (CN), YAN, Shixiang (CN), ZHANG, Weixing (CN), 
ZHANG, Zhisen (CN), ZHOU, Mingwei (CN), ZHU, Wei (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất heteroaryldihydropyrimidin ngưng tụ ở vị trí 6 để 

điều trị và phòng ngừa nhiễm virut viên gan B 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung: 
 

 
 

trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, X, Y, W và n là như được xác định trong bản mô tả. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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18/32,  18/34,  18/42 
(22) 11.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/052838    11.02.2015 (87) WO2015/124476 27.08.2015 
(30) PCT/CN2014/072268      19.02.2014      CN 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) LIANG, Zhen Peng (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vật đúc polyuretan và vật đúc 

polyuretan có thể thu được bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất vật đúc polyuretan, trong đó (a) polyisox- yanat hữu 

cơ được trộn với (b) polyol bao gồm polyesterol, (c) chất tạo bọt tùy ý, (d) chất kéo dài 
mạch và/hoặc chất liên kết ngang, (e) chất xúc tác amin, (f) carbodiimit, (g) ít nhất một 
thành phần được chọn từ nhóm bao gồm (i) este của axit monobazơ carboxylic, và (ii) 
este của axit polybazơ carboxylic, và tùy ý (h) các chất bổ trợ và/hoặc các chất phụ gia 
khác, để tạo thành hỗn hợp phản ứng, hỗn hợp được dựa vào khuôn và được phép phản 
ứng để tạo thành khuôn polyuretan. 
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(22) 17.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/054318       17.02.2015 (87) WO2015/125786 A1 27.08.2015 
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(72) EBISAWA, Masayuki (JP), SUZUKI, Takashi (JP), HAGINOYA, Noriyasu (JP), 

HAMADA, Tomoaki  (JP), MURATA, Takeshi  (JP), UOTO, Kouichi (JP), 
MURAKAMI, Ryo (JP), TAKATA, Takehiko (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất aminopyrazolon, dược phẩm và thuốc chống khối u 

chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế nhằm đề xuất hợp chất hoặc muối dược dụng của nó có tác dụng ức chế tuyệt 

vời đối với hoạt tính ATPaza của phức TIP48/TIP49 và vì vậy, là hữu ích trong việc điều 
trị bệnh ung thư. 
[Giải pháp] 
Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) hoặc muối dược dụng của nó và 
d−ơc phẩm chứa hợp chất này. Trong công thức này, R1 , R2, R3, R4, R5, R6, R7 và W là 
như được định nghĩa trong bản mô tả. 
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(72) Vũ Dương (VN), Đặng Ngọc Sỹ (VN), Võ Hoàng Anh (VN), Phạm Quyền Anh (VN), 

Hoàng Thái Hòa (VN) 
(54) Robot kiểm tra khuyết tật mối hàn vỏ tàu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến robot kiểm tra khuyết tật mối hàn để dò khuyết tật mối hàn bằng 
siêu âm để kiểm tra các mối hàn vỏ tàu ở các nhà máy đóng tàu. Robot theo sáng chế 
bao gồm: các bánh xe di chuyển có gắn nam châm (1) để robot có thể bám và di chuyển 
trên bề mặt kim loại nhiễm từ, các cảm biến từ được lắp đặt trên bộ gá cảm biến dò tìm 
đường hàn (5) và luôn giữ khoảng cách cố định so với bề mặt kim loại bằng bi đỡ (6), cơ 
cấu đánh dấu khuyết tật được thực hiện bởi động cơ (8) quay bút đánh dấu (7), bộ phận 
giao tiếp để giao tiếp giữa robot và máy dò siêu âm, bộ phận giám sát để giám sát và 
điều khiển từ xa. 
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(72) WOULDHAVE, Mathew (GB), KANATT, Bijoy  (CH), HESSELINK, Sebastiaan J.A. 

(NL), DONKIN, Michael David (GB) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ, phương pháp bảo vệ nền chống ăn mòn do mưa 

hoặc hạt rắn và nền được phủ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm phủ có VOC thấp (dưới 250 g/L), mau khô và có độ 

bền chống mòn cao. Các chế phẩm phủ này bao gồm nhựa tạo màng gồm một hoặc 
nhiều polyamin có các nhóm amin bậc hai và các este béo và/hoặc thơm đặc biệt. Các 
chế phẩm phủ đặc biệt thích hợp để sử dụng khi phủ cánh quạt gió. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp bảo vệ nền chống mòn do mưa hoặc hạt rắn bằng cách sử dụng chế 
phẩm phủ, cánh quạt gió hoặc một phần của nó được phủ, và sử dụng (các) este đặc biệt 
trong chế phẩm phủ nền polyure để cải thiện độ bền chống mòn do mưa hoặc hạt rắn 
của lớp phủ.  
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(22) 18.06.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2014/066208        18.06.2014 (87) WO2015/129060 A1 03.09.2015 
(30) PCT/JP2014/054542       25.02.2014          JP 
(71) JAPAN PILE CORPORATION  (JP) 

2-1-1 Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 1030007 Japan 
(72) GOAN, Mitsumaru (JP), SUZUKI, Yoshikazu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp thi công cọc móng, chương trình, phương tiện lưu 

trữ dữ liệu, nền móng cọc và hệ thống thi công cọc móng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thi công cọc nền móng bao gồm công đoạn thiết lập 

(S13, S14) để thiết lập nhiều giá trị tỉ lệ mở rộng ω biểu thị tỉ lệ đường kính trong của 
phần khoan mở rộng (5) đối với giá trị thiết kế đường kính ngoài ở vị trí quy định của 
phần mũi (10a) của cọc nền móng (10); công đoạn đo sức chịu tải thiết kế (S16) đo sức 
chịu tải thiết kế của cọc nền móng theo tỉ lệ mở rộng tương ứng sau khi thực hiện thí 
nghiệm tải trọng theo trường hợp một hay nhiều tỉ lệ mở rộng được chọn ra từ nhiều tỉ lệ 
mở rộng tương ứng tại hiện trường thi công tạo thành cọc nền móng thực tế; công đoạn 
phán đoán sức chịu tải thiết kế (S17) phán đoán tích của sức chịu tải thiết kế tương ứng 
và số cọc nền móng sẽ sử dụng có lớn hơn hoặc bằng tải trọng thiết kế mong muốn sẽ 
tác dụng vào nền móng cọc được hình thành từ cọc nền móng hay không; công đoạn 
quyết định tỉ lệ mở rộng tối ưu (S18) mà trong trường hợp đo sức chịu tải thiết kế của 
cọc nền móng tại nhiều tỉ lệ mở rộng ở công đoạn đo sức chịu tải thiết kế, trong các tỉ lệ 
mở rộng thoả mãn điều kiện tích tương đương lớn hơn hoặc bằng tải trọng thiết kế, thì 
quyết định lấy tỉ lệ mở rộng nhỏ nhất là tỉ lệ mở rộng tối ưu của phần khoan mở rộng và 
công đoạn hình thành phần khoan mở rộng (S19) hình thành phần khoan mở rộng dựa 
trên tỉ lệ mở rộng tối ưu. 
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Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 
(72) EICKER, Andrea (DE), WEHLMANN, Hermann (DE), MUNNES, Marc (DE), 

SCHAUER, Romina (AR), ABRAHAM, Albert (US), WEISS, Christian (DE), 
FELDHUES, Elisabeth (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm ADN kích thích miễn dịch và chế phẩm điều hòa miễn 

dịch chứa trình tự  ADN này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các chế phẩm ADN kích thích miễn dịch và chế phẩm điều biến 

miễn dịch chứa trình tự ADN kích thích miễn dịch. Các chế phẩm theo sáng chế chứa 
các plasmit kích thích miễn dịch hoặc các trình tự ADN kích thích miễn dịch, có khả 
năng gây ra đáp ứng miễn dịch ở đối tượng sử dụng. Ngoài ra, các plasmit kích thích 
miễn dịch, hoặc trình tự ADN kích thích miễn dịch này không chứa trình tự mã hóa 
kháng chất kháng sinh để giúp giảm khả năng truyền ngang tính kháng chất kháng sinh 
trong cộng đồng.  
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Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
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(US), ERSOZ, Elhan Sultan (TR), FOSTER, David Jay (US), MARTIN, Nicolas 
Federico (AR), SKIBBE, David Stewart (US), TUCKER, Dominic Michael (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp nhận dạng và sản xuất cây ngô có khả năng sinh 

sản tăng, phương pháp cải thiện sự sản xuất hạt từ cây ngô và 
cây ngô được sản xuất bằng các phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hợp phần để nhận dạng, chọn lọc và/hoặc sản xuất 
cây ngô hoặc phần cây ngô có khả năng sinh sản tăng. Sáng chế còn đề cập đến cây ngô 
hoặc phần cây ngô mà đã được nhận dạng, được chọn lọc và/hoặc được sản xuất bằng 
phương pháp bất kỳ theo sáng chế.  
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(72) Marc KRUGER (DE), Gunter EMPL (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hộp và phương pháp tạo ra đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra đồ uống hoặc đồ ăn khi chất lỏng chảy qua hộp 
và nhờ đó hòa tan và/hoặc chiết ra chất đồ uống/chất đồ ăn. Ngoài ra, sáng chế đề cập 
đến hộp có thân hộp, vách và đáy mà giới hạn phần bên trong chứa chất đồ uống/chất đồ 
ăn mà được hòa tan và/hoặc được chiết ra bằng cách đưa chất lỏng vào hộp. 
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Ippei (JP), KIMURA Masahiro (JP), FUJIMOTO Hiroshi (JP), TAKECHI Hiroshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp phân tích thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp phân tích thông tin. Hệ thống phân tích 
thông tin bao gồm bộ phận xử lý thứ nhất được tạo cấu hình để bổ sung thông tin chung 
vào thông tin cần phân tích mà được tạo ra bởi các sự kiện; bộ phận xử lý thứ hai được 
tạo cấu hình để hợp nhất thông tin bộ phận phân tích mà được đưa ra từ bộ phận xử lý 
thứ nhất để tạo ra danh sách các sự kiện cần phát hiện. Phương pháp phân tích thông tin 
được thực hiện bởi một hoặc nhiều máy tính bao gồm: bổ sung thông tin chung vào 
thông tin cần phần tích mà được tạo ra bởi các sự kiện; làm cho đồng nhất mức độ chi 
tiết thông tin dựa trên các nội dung của thông tin cần phân tích và thông tin chung để 
đưa ra thông tin bộ phận phân tích; hợp nhất thông tin bộ phận phân tích thành danh 
sách các sự kiện cần phát hiện; và xác định xem liệu có hay không các sự kiện có ít nhất 
một đặc tính riêng biệt, các sự kiện mà đã tạo ra thông tin cần phân tích mà đã được chỉ 
ra bởi danh sách các sự kiện cần phát hiện. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị định vị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ sàng lọc dữ liệu quan sát (103) thực hiện sự định vị sử dụng 
phương pháp bình phương nhỏ nhất nhờ sử dụng, làm lượng quan sát, số lượng n (n là số 
nguyên lớn hơn hoặc bằng 3) lượng sai phân đơn của khoảng cách giả sóng L1 thu được 
từ n đoạn dữ liệu quan sát từ số lượng n vệ tinh định vị và n đoạn dữ liệu hiệu chỉnh 
tương ứng với n đoạn dữ liệu quan sát. Bộ sàng lọc dữ liệu quan sát (103) tính toán tổng 
các bình phương của n số dư thu được đối với mỗi vệ tinh định vị bằng cách thực hiện sự 
định vị sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất và chuẩn hóa n số dư. Bộ sàng lọc 
dữ liệu quan sát (103) sau đó đánh giá tổng các bình phương của các số dư và n số dư 
được chuẩn hóa. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị in và phương pháp sản xuất lon chứa có ảnh được tạo 

ra trên đó 
  (57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị in có hai đầu phun mực để phun mực có cùng màu là đầu 

phun mực màu lục lam thứ nhất (20C1) và đầu phun mực màu lục lam thứ hai (20C2). 
Đầu phun mực màu lục lam thứ nhất (20C1) và đầu phun mực màu lục lam thứ hai 
(20C2) được bố trí sao cho các vị trí tương ứng theo hướng vận chuyển của lon chứa 
(10) là khác nhau và được bố trí sao cho các vị trí theo hướng trục tâm của lon chứa (10) 
là khác nhau. Đầu phun mực màu đỏ thẫm thứ nhất (20M1) để phun màu đỏ thẫm mực 
được bố trí ở vị trí liền kề với đầu phun mực màu lục lam thứ hai (20C2) theo hướng trục 
tâm của lon chứa (10). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp sản xuất lon chứa 
có ảnh được tạo ra trên đó. 
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(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Kết cấu lắp cho bộ điều khiển điện tử trên xe mô tô 

Sáng chế đề xuất kết cấu lắp cho bộ điều khiển điện tử (Engine Control Unit ECU) (12) 
cho xe mô tô (10) bao gồm bộ điều khiển điện tử ECU (12) để điều khiển động cơ (14) 
của xe mô tô (10), bộ điều khiển này nằm gần cặp ray đỡ yên xe (40L, 40R) chạy qua cả 
hai phía của hộc đựng đồ (44) được lắp bên dưới yên xe (11), trong đó hộc đựng đồ (44) 
được tạo thành bao gồm hốc (52) ở bên trong của ray đỡ yên xe (40L, 40R), và ECU 
(12) được bố trí ở  bên trong ray đỡ yên xe (40L, 40R) và hướng vào hốc (52) của hộc 
đựng đồ (44), trong đó các bộ phận điện khác (26) có thể lắp được bên ngoài ray đỡ yên 
xe (40L, 40R) tại các vị trí chồng lên các phần của ECU (12) khi được nhìn từ phía bên 
cua xe mô tô (10), và trong đó ECU (12) được lắp trong khe không gian (72) giữa mặt 
ngoài của ECU (12) và mặt trong của ray đỡ yên xe (40L, 40R). ECU không chồng lên 
hộc đựng đồ khi được nhìn từ phía trước. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất và dược phẩm để điều trị bệnh ứ mật trong gan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit (R)-2-(4-((2-etoxy-3-(4-(triflometyl)phenoxy)propyl)-thio)-2-
metylphenoxy)axetic (MBX-8025) và muối của nó, và dược phẩm chứa chúng, để điều 
trị bệnh ứ mật trong gan. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ dệt kim dùng cho máy dệt kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ dệt kim (10), tốt hơn là kim lưỡi, dùng cho máy dệt kim 
tốc độ cao có trục uốn khúc với các phần có chiều dày giảm. Trục uốc khúc này được 
nối tiếp bằng phần kéo dài trục thẳng (16) cũng có phần có chiều dày giảm (32). Phần 
kéo dài trục (16) khác với trục (15) bởi chiều cao (H2) của nó mà nhỏ hơn chiều cao 
(H1) của trục (15). Phần có chiều dày giảm (32) của phần kéo dài trục (16) có chiều dài 
ít nhất là lớn hơn so với chiều dài của kết cấu tạo đường may (28) được mang bởi phần 
kéo dài trục (16). Tốt hơn nếu phần có chiều dày giảm (32) dài hơn so với phần có chiều 
dày không giảm của phần kéo dài trục (16). Nhờ kết cấu này, có thể tạo ra dụng cụ dệt 
kim (10) có thể làm việc ở tốc độ cao với hiệu quả cao. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm nhựa cảm quang, phương pháp sản xuất mẫu dẫn 

điện, nền, chi tiết, và bảng điều khiển chạm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa cảm quang mà có thể đạt được cả mẫu kích thước 

micro có mật độ cao và tính dẫn điện sau khi xử lý nhiệt. Sáng chế đề xuất chế phẩm 
nhựa cảm quang bao gồm: (A) là các hạt dẫn điện mịn mà bề mặt của chúng được phủ 
bằng cacbon nguyên tố và/hoặc hợp chất cacbon, và (B) là nhựa tan trong kiềm có nhóm 
tách axit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất mẫu dẫn điện, nền, 
chi tiết, và bảng điều khiển chạm. 
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(72) HAN, Man-Yop (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Neo trong đất và phương pháp thi công neo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến neo trong đất và phương pháp thi công dùng cho neo này và để hỗ 
trợ việc lắp đặt bộ phận dầm ngang và bộ phận khối đầu bằng cách sử dụng bộ phận bệ 
được lắp trên bề mặt ngoài của tường chắn mà nó được đỡ nhờ neo trong đất này, cho 
phép đơn giản hóa quy trình thi công, nhờ đó rút ngắn thời gian thi công và giảm bớt 
lượng thép cần thiết và chi phí thi công. 
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(72) Jin Young LEE (KR), Sung Hoon LEE (KR), Lee Kyoung KWON  (KR), Byung Ryol 

PAIK (KR), Hae Kwang LEE (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Mỹ phẩm dưỡng ẩm cho da chứa khoáng chất và chiết phẩm từ 

hạt quinoa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm dưỡng ẩm cho da chứa khoáng chất và chiết phẩm từ hạt 

quinoa. 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LE-NGOC, Tho (CA), HUBERMAN, Sean (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thành phần mạng và phương pháp truyền thông song công 

trong hệ thống MIMO 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp được thực hiện bởi thành phần mạng để triệt tiêu hiệu 

quả hoặc giảm SI (self-interference, tự giao thoa) khi áp dụng truyền FD (full- duplex, 
song công toàn phần) đến các hệ thống MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output, nhiều 
đầu vào nhiều đầu ra). Phương pháp theo phương án thực hiện gồm tạo, nhờ sử dụng ma 
trận tiền mã hóa được tạo theo các điều kiện kênh, các chùm cho các tín hiệu truyền và 
các tín hiệu triệt tiêu tự giao thoa tương ứng với các tín hiệu truyền. Phương pháp còn 
gồm truyền, ở các anten, các chùm cho các tín hiệu truyền, và nhận; qua các anten, các 
tín hiệu nhận. Sau đó tín hiệu SI tương ứng được thêm vào mỗi tín hiệu trong các tín 
hiệu nhận để thu thập các tín hiệu nhận được hiệu chỉnh, và các tín hiệu nhận được hiệu 
chỉnh được dò thấy ở các bộ nhận. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Nút bịt tai và bộ nút bịt tai có nút bịt này 

  (57)     Sáng chế đề xuất nút bịt tai có khả năng đem lại cảm giác thoải mái khi đeo, giảm chấn 
các tác động từ bên ngoài, ngăn tiếng ồn và kiểm soát âm lượng tiếng ồn từ bên ngoài 
vào. Các nút tai bao gồm: phần thân chính (101) có bộ phận tiết diện nhỏ (110) và bộ 
phận mở rộng (120); và miếng đệm tai (130), được gắn trên bề mặt chu vi ngoài của bộ 
phận tiết diện nhỏ (110), tiếp xúc với các bề mặt chu vi trong của ống tai khi đeo trong 
tai, và chắn khe hở giữa bề mặt chu vi ngoài của bộ phận tiết diện nhỏ (110) và bề mặt 
chu vi trong của ống tai, các nút tai cũng bao gồm bộ phận linh hoạt (160), được cài đặt 
giữa bộ phận tiết diện nhỏ (110) và bộ phận mở rộng (120) và cho phép điều chỉnh vị trí 
của bộ phận mở rộng (120) so với bộ phận tiết diện nhỏ (110). 
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75, Quai d'Orsay, F-75007, Paris, France 

(72) CHIN, Daniel (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình và thiết bị chuyển hóa khí CO 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình và thiết bị chuyển hóa dòng khí tổng hợp thô chứa cacbon 
monoxit được tạo ra trong thiết bị reforming hóa nhiều tầng và/hoặc thiết bị khí hóa, 
bằng cách chuyển hóa CO thành dòng khí tổng hợp đã xử lý được làm giảm CO nhưng 
được làm giàu hydro và cacbon dioxit. Theo cách này, dòng khí tổng hợp thô được dẫn 
vào bộ phận phản ứng chuyến hóa CO bao gồm ít nhất một lò phản ứng chuyển hóa thứ 
nhất và cũng có thể bao gồm các lò phản ứng chuyển hóa ở phía sau, trong đó lò phản 
ứng thứ nhất bao gồm ít nhất hai lò phản ứng phụ (7a, 7b) vận hành song song và ít nhất 
hai lò phản ứng phụ (7a, 7b) này chứa thể tích khác nhau của chất xúc tác chuyển hóa.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị định vị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tạo dữ liệu hiệu chỉnh (102) thu giá trị sai số được sử dụng 
trong định vị vệ tinh ở khoảng thời gian thứ nhất, và thu giá trị hiệu chỉnh của sai số ở 
khoảng thời gian thứ hai mà là khoảng thời gian bằng 1/n (n là số nguyên lớn hơn hoặc 
bằng hai) lần khoảng thời gian thứ nhất. Bộ phận tạo dữ liệu hiệu chỉnh (102) cũng hiệu 
chỉnh giá trị sai số ở khoảng thời gian thứ hai bằng cách sử dụng giá trị hiệu chỉnh. 
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(72) CHAMBERLAIN, Aaron (US), LIU, Qiang (US), SCHMIDT, Mathias (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein dung hợp chất ức chế trypsin niệu (UTI), phương pháp 

sản xuất và dược phẩm chứa protein này 
  (57)     Sáng chế đề xuất protein dung hợp chất ức chế trypsin niệu (UTI), trình tự ADN để sản 

xuất protein này, và dược phẩm và phương pháp sản xuất protein này. Sáng chế cũng đề 
xuất axit nucleic mã hóa các protein này, vectơ biểu hiện chứa axit nucleic và tế bào chủ 
tái tổ hợp chứa vectơ biểu hiện này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm tra quy trình đọc và ghi cho 

phương tiện nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra quy trình đọc và ghi cho phương tiện nhận dạng 

tần số vô tuyến (RFID) (14) và phương pháp kiểm tra quy trình đọc và ghi cho phương 
tiện RFID, phương pháp và thiết bị này kiểm tra theo cách tức thời xem quy trình đọc và 
ghi dữ liệu phương tiện liên quan đến phương tiện RFID (14) với tốc độ cao và các xử lý 
cần thiết khi quy trình đọc và ghi có lỗi được đơn giản hóa. Giải pháp theo sáng chế tập 
trung vào việc bố trí các ăngten dọc theo đường dẫn truyền (11) của phương tiện RFID 
(14) và bố trí ăng ten kiểm tra, thiết bị kiểm tra quy trình đọc và ghi bao gồm: bộ phận 
đọc và ghi dữ liệu (3) có ăngten thứ nhất (19), ăngten thứ hai (20) và ăngten thứ ba (21) 
được bố trí tại phía đầu của ăngten thứ ba (21), quy trình đọc và ghi dữ liệu phương tiện 
được thực hiện tuần tự bằng cách truyền thông dữ liệu vô tuyến giữa bộ phận đọc và ghi 
dữ liệu (3) và phương tiện RFID (14) và trong bộ phận kiểm tra dữ liệu (6), dữ liệu 
phương tiện được đọc từ phương tiện RFID (14) có thể cho phép kiểm tra dữ liệu 
phương tiện. 
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(72) VALENCIA , Jaime, A. (US) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Phương pháp khởi động tháp chưng cất và tháp chưng cất cho 

việc khởi động này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khởi động tháp chưng cất và tháp chưng cất dùng cho 

sự khởi động này. Phương pháp này bao gồm: duy trì phân đoạn luyện và phân đoạn 
phía dưới trong tháp chưng cất, cấp dòng vào phân đoạn phía dưới, cấp trực tiếp metan 
vào ít nhất một trong số phân đoạn luyện và đường đầu ra của phân đoạn luyện khi nồng 
độ tạp chất của tạp chất thoát ra dưới dạng hơi trong phần phía trên của phân đoạn phía 
dưới nằm ngoài nồng độ định trước và đưa hơi từ phân đoạn phía dưới đến phân đoạn 
luyện khi nồng độ tạp chất đi ra khỏi phần phía trên của phân đoạn phía dưới nằm trong 
nồng độ định trước. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm dùng ngoài đường tiêu hóa để duy trì hiệu quả của 

chất độn axit  hyaluronic, hoạt hóa sự tổng hợp axit 
hyaluronic và ức chế hoạt tính của enzym hyaluronidaza, và 
kit để xử lý bằng chất độn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng ngoài đường tiêu hóa để duy trì hiệu quả của chất 
độn axit hyaluronic, hoạt hóa sự tổng hợp của axit hyarulonic, và ức chế hoạt tính của 
enzyme hyaluronidaza và kit để xử lý bằng chất độn này. Chế phẩm dùng ngoài đường 
tiêu hóa để duy trì hiệu quả của chất độn trong thời gian dài, chứa sản phẩm thủy phân 
colagen làm thành phần hoạt tính. Chế phẩm theo sáng chế có thể duy trì hiệu quả của 
chất độn axit hyaluronic trong thời gian dài, nhờ đó cho phép hiệu quả của chế phẩm 
được duy trì bất kể tần suất sử dụng chất độn thấp, và do đó cũng có hiệu quả làm giảm 
sự kích ứng da. Ngoài ra, chế phẩm này còn có ưu điểm cho phép hiệu quả ngay tức thì 
do phương pháp sử dụng đơn giản như dùng ngoài đường tiêu hóa và tiêm trực tiếp vào 
da. 
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(RU), TSAPALIKOV, Valentin Ivanovich (RU), IVANOV, Nikolai Anatolyevich 
(RU), NOVIKOW, Gennady Alekseevich (RU), TIKHOMIROV, Arnold Borisovich 
(RU), KHAUSTOV, Ivan Mikhailovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ IPD (IPD IP DEVELOPMENT CO.,LTD.) 
(54) Đầu cáp vào bịt kín xuyên qua thành ngoài và thành trong 

của vỏ lò phản ứng hạt nhân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật điện cụ thể đầu vào bịt kín của mạch điện vào khu vực vỏ 

lò của nhà máy điện hạt nhân. Sự phát triển có thể được sử dụng trong việc xuyên qua 
thành ngoài và thành trong tùy thuộc vào sự dịch chuyển qua lại tương đối do sự kiện 
địa chấn hoặc giãn nở nhiệt của thành và sự xuyên qua. Mục đích của sáng chế là nâng 
cao hoạt động đáng tin cậy của đầu cáp vào bịt kín nếu dây dẫn điện cao áp uốn cong-
cứng được sử dụng. Mục đích này đạt được bằng đầu cáp vào bịt kín xuyên qua thành 
ngoài và thành trong của vỏ lò nhà máy điện hạt nhân có ống nối nhúng (3) và thành 
trong (11) với đầu vào (44) của dây cáp (2) đã cố định bên trong và chắc chắn. Phương 
tiện hiệu chỉnh cho chuyển động tương đối của dây cáp (2) và thành ngoài (11) được đặt 
song song với ống nối (3) bên trong thành ngoài (11). Phương tiện hiệu chỉnh được trang 
bị ống (19) với ống quạt (24) trên đầu ngoài (20) và ống quạt tương tự thứ hai (25) đặt 
đối xứng trên đầu đối diện (21) của ống (19) gần bề mặt trong (18) của thành ngoài 
(11). Đầu nới lỏng (30) và (21) của cả hai ống quạt (24) và (25) được làm thon, bề mặt 
trong (28) và (29) đang đỡ đầu ra (46) của dây cáp (2) được lắp tự do trong ống (19) với 
khe hở (47) cùng với bề mặt trong (49) của ống (19). Khe hở (27) giữa dây tết bọc ngoài 
(48) trên bề mặt ngoài của dây cáp (2) và bề mặt trong (49) của ống (19) được chọn dựa 
vào việc tính. Khe hở (47) sẽ ít nhất bằng với chuyển động hai chiều địa chấn và chuyển 
động nhiệt trực giao lớn nhất của thành trong (1) so với thành ngoài (11) và sự thay đổi 
của vị trí trục dây cáp (2) trong ống (19). 
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(11) 50341 
(21) 1-2016-03562 (51) 7 C12N  15/29,  15/82 

(22) 12.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/AU2015/050101     12.03.2015 (87) WO2015/135039 17.09.2015 
(30) 61/951,569          12.03.2014      US 
(71) THE UNIVERSITY OF SYDNEY  (AU) 

Parramatta Road, The University Of Sydney, New South Wales 2006, Australia 
(72) MCINTYRE, Glen John (US), WATERHOUSE, Peter Michael (AU), NARVA, 

Kenneth (US), LARRINUA, Ignacio Mario (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lạp thể của thực vật có mạch, axit nucleic cấu trúc để 

chuyển gen thực vật có mạch, thực vật chứa lạp thể hoặc axit 
nucleic cấu trúc này, vật liệu nhân giống có nguồn gốc từ 
thực vật này, phương pháp tích tụ ARN sợi kép trong tế bào 
thực vật có mạch, cánh đồng và thửa ruộng bao gồm thực vật 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lạp thể của thực vật có mạch; axit nucleic cấu trúc để chuyển gen 
thực vật có mạch; thực vật chứa lạp thể hoặc axit nucleic cấu trúc này; vật liệu nhân 
giống có nguồn gốc từ thực vật này; phương pháp tích tụ ARN sợi kép trong tế bào thực 
vật có mạch; cánh đồng và thửa ruộng bao gồm thực vật này.  
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(11) 50342 
(21) 1-2016-03565 (51) 7 B62K  19/38, B62J  3/02 

(22) 09.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/053485         09.02.2015 (87) WO2015/129439 03.09.2015 
(30) 2014-034985         26.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) OKANIWA Takeshi (JP), KOBAYASHI Koji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu định tuyến dùng cho chi tiết truyền lực phanh trong 

xe máy 
  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu định tuyến dùng cho chi tiết truyền lực phanh trong xe máy 

trong đó phần trước của động cơ kiểu cụm lắc đỡ bánh xe sau nhờ phần sau của nó được 
đỡ trên khung thân xe nhờ cơ cấu nối, và chi tiết truyền lực phanh được định tuyến kéo 
dài theo hướng chiều dài xe để truyền lực phanh tới phanh bánh xe sau bố trí đồng trục 
với bánh xe sau, trong đó cơ cấu nối (18) bao gồm chi tiết nối thứ nhất (41) nối với 
khung thân xe (F) và chi tiết nối thứ hai (42) nối với động cơ kiểu cụm lắc (UE) trong 
khi có phần vấu treo động cơ (42a) nối xoay được với chi tiết nối thứ nhất (41), và chi 
tiết dẫn hướng (52) giữ chi tiết truyền lực phanh (50) kéo dài theo hướng chiều dài xe 
bên dưới động cơ kiểu cụm lắc (UE) được gắn trên chi tiết nối thứ hai (42). Kết cấu này 
có thể ngăn ngừa sự lắc của chi tiết truyền lực phanh và cho phép khối quanh chi tiết 
truyền lực phanh được tập trung. 
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(11) 50343 
(21) 1-2016-03567 (51) 7 C22C  33/02,  38/22,  38/24,  38/36 

(22) 10.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/SE2015/050428    10.04.2015 (87) WO2015/160302 22.10.2015 
(30) 14164524.2         14.04.2014      EP 
(71) UDDEHOLMS AB  (SE) 

S-683 85 Hagfors, Sweden 
(72) HILLSKOG Thomas (SE), BENGTSSON Kjell (SE), DAMM Petter (SE), ENGSTROM 

SVENSSON Annika (SE), ROBERTSSON Rikard (SE), STEINER Kristoffer (SE), 
FORSBERG Amanda (SE), TIDESTEN Magnus (SE), EMANUELSSON Par (SE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thép công cụ gia công nguội 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép công cụ gia công nguội. Thép này chứa các thành phần chính 
(tính theo % khối lượng) như sau:  

C 2,2 - 2,4 
Si 0,1 - 0,55 
Mn 0,2 - 0,8  
Cr 4,1 - 5,1  
Mo 3,1 - 4,5  
V 7,2 - 8,5 

lượng còn lại là các nguyên tố tùy chọn, sắt và các tạp chất.  
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(11) 50344 
(21) 1-2016-03574 (51) 7 C03C  25/24, G02B  6/44 

(22) 02.12.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/083877      02.12.2015 (87) WO2016/088801 09.06.2016 
(30) 2014-245075          03.12.2014      JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan 
(72) TACHIBANA Kumiko (JP), FUJII Takashi (JP), IWAGUCHI Noriaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lõi sợi quang và dải sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi sợi quang bao gồm sợi thủy tinh, và lớp nhựa phủ bao bọc sợi 
thủy tinh này, lớp nhựa phủ có nhiều lớp, nhiều lớp này bao gồm lớp thứ nhất tiếp xúc 

với sợi thủy tinh, và đường kính dài nhất ở nhiệt độ -40°C của khoảng trống được tạo ra 
ở lớp thứ nhất là 100% hoặc lớn hớn và 300% hoặc nhỏ hơn của đường kính dài nhất ở 

nhiệt độ 23°C của nó, hoặc đường kính dài nhất ở nhiệt độ -40°C của khoảng trống được 
tạo ra ở lớp thứ nhất là 100% hoặc lớn hơn và 600% hoặc nhỏ hơn của đường kính dài 

nhất ở nhiệt độ 23°C của nó, và môđun Young của lớp thứ nhất là 0,3MPa hoặc nhỏ 
hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dải sợi quang. 
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(11) 50345 
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CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 
(72) CHO, Kyu Chong (KR), KWON, Min Soo (KR), CHOI, Woo Young (KR), CHUNG, 

Won Dae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất kim chi nguyên khối cắt miếng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kim chi nguyên khối cắt miếng. Cụ thể hơn, 
sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kim chi nguyên khối cắt miếng để gia tăng 
năng suất trong khi vẫn duy trì hình dạng và đặc tính của kim chi nguyên khối. 
Phương pháp sản xuất kim chi nguyên khối cắt miếng của sáng chế bao gồm các bước 
ướp muối cải thảo sau khi loại bỏ phần rễ của cây cải thảo sao cho mỗi lá cải thảo được 
tách riêng; rửa các lá cải thảo đã được ướp muối bằng nước để loại bỏ muối và các tạp 
chất; trộn các lá cải thảo đã được rửa với gia vị trong máy trộn để sản xuất kim chi; sắp 
xếp kim chi đã được trộn theo hướng trục bằng cách sử dụng máy phân loại để dàn 
mỏng; cắt kim chi đã được sắp xếp thành miếng có kích cỡ không đổi bằng cách sử 
dụng máy cắt; và đóng gói kim chi cắt miếng này. 
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(11) 50346 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2016 
(71) OLYMPUS TERUMO BIOMATERIALS CORP.  (JP) 

1-50-1 Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo 151-0073, Japan 
(72) KURODA, Koichi  (JP), URATA, Mitsuya (JP), YOSHIDA, Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nẹp xương và bộ nẹp xương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nẹp xương và bộ nẹp xương để ngăn ngừa sự di đẩy của xương 
nhân tạo hoặc sự tăng góc nghiêng phía sau của bề mặt khớp ngay cả khi khớp chịu tải 
trọng thẳng đứng ở trạng thái thẳng đứng sau điều trị. Nẹp xương theo sáng chế bao 
gồm: thân chính hình dải (1a) được cố định dọc theo hướng dọc của xương chày tới bề 
mặt trong xiên trước của xương chày, bên dưới chỗ cắt được tạo ra trong bề mặt trong 
của xương chày; phần ngang (1b) được cố định dọc theo hướng giao với hướng dọc của 
xương chày tới bề mặt trong của xương chày, cao hơn chỗ cắt; và phần nối (1c) nối thân 
chính (1a) và phần ngang (1b). Một số lỗ vít (5, 6, 7), được sắp xếp cách nhau và xuyên 
qua chiều dày của nẹp xương, được tạo ra tại phần ngang (1b) và thân chính (1a). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tinh lọc không khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tinh lọc không khí để làm sạch và tinh lọc các chất gây « 
nhiễm chứa trong không khí bằng cách sử dụng chất lỏng dạng sương được phun khi 
không khí được vận chuyển. Thiết bị tinh lọc không khí bao gồm: thân bộ lọc (4) được 
bố trí đường dẫn chuyển động có đầu vào (2) và đầu ra (3) qua đó không khí thổi vào và 
ra; và các cơ cấu phun được tạo ra để tiếp nhận nước rửa từ bên ngoài và phun nước rửa 
vào đường dẫn chuyển động của thân bộ lọc (4), nhờ đó tinh lọc không khí chuyển động 
theo đường dẫn chuyển động bằng cách sử dụng nước rửa, trong đó thân bộ lọc (4) được 
bố trí đường dẫn chuyển động là đường ống có dạng ống tròn và đường dẫn chuyển 
động bao gồm cơ cấu lọc để vận chuyển không khí trong khi điều khiển tốc độ chuyển 
động của không khí đi qua đường dẫn chuyển động và lọc các tạp chất khi không khí đi 
qua đó. 
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8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Japan 
(72) Hiroshi Tanigawa (JP), Shigeki Hamamoto (JP), Koji Hirata (JP), Hirotoshi Saitou (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm nhựa nhiệt dẻo và sản phẩm được đúc từ nhựa này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa nhiệt dẻo mà có khả năng đúc liên tục tốt và khả 
năng cải thiện vẻ ngoài tốt của sản phẩm được đúc. Chế phẩm nhựa nhiệt dẻo gồm 18 
đến 44 phần theo khối lượng copolyme (A) và 56 đến 82 phần theo khối lượng 
copolyme (B) sao cho tổng của chúng là 100 phần theo khối lượng, và bao gồm thêm từ 
0,1 đến 0,3 phần theo khối lượng oxit của kim loại kiềm thổ (M) so với 100 phần theo 
khối lượng tổng của copolyme ghép (A) và copolyme (B). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến sản phẩm được đúc từ nhựa được tạo ra bằng cách đúc chế phẩm nhựa nhiệt dẻo nêu 
trên.  
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(72) DI GIORGIO, Patrick (IT), HERT, JÐr«me (FR), HUNZIKER, Daniel (CH), 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hai vòng làm chất ức chế quá trình sản sinh 

autotaxin (ATX) và axit lysophosphatidic (LPA), quy trình điều 
chế và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức chung (I) sau: 
 

 
 
trong đó R1, R2, A, W, m, n, p và q có ý nghĩa như được nêu trong bản mô tả; dược 
phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế nó. 
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(11) 50350 
(21) 1-2016-03610 (51) 7 B29C  55/18 

(22) 27.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP/2015/054146     27.02.2015 (87) WO2015/128467 A2 03.09.2015 
(30) 61/945,755          27.02.2014      US 
(75) OLE-BENDT RASMUSSEN  (CH) 

Sagenstrasse12, CH-6318 Walchwil-Switzerland 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình kéo căng liên tục các đoạn của màng hoặc tổ hợp 

màng, sản phẩm màng thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình có ít nhất một bước kéo căng liên tục giữa các trục có 

rãnh tròn hoặc trục có rãnh xoắn và việc kéo căng liên tục được thực hiện theo ít nhất 
một trong số sáu khía cạnh của sáng chế. Sáng chế còn đề cập đến các sản phẩm màng 
có các chuỗi thứ nhất thẳng hẹp có các sóng kéo căng theo hướng máy và sản phẩm 
màng có các chuỗi thứ nhất lượn sóng hẹp kéo căng theo hướng máy. 
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(11) 50351 
(21) 1-2016-03615 (51) 7 B01J  29/48,  23/88,  29/78,  37/04,  

37/08,  37/28, C07C  4/06,  15/02, 
C10G  47/16, C07B  61/00 

(22) 03.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060628          03.04.2015 (87) WO2015/152406 A1 08.10.2015 
(30) 2014-078010          04.04.2014      JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

1-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162 Japan 
(72) IWASA Yasuyuki (JP), KOBAYASHI Masahide (JP), YANAGAWA Shinichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác nhôm silicat, chất xúc tác 

nhôm silicat và phương pháp sản xuất các hydrocarbon thơm 
đơn vòng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác nhôm silicat bao gồm: bước xử 
lý phospho thứ nhất là xử lý nhôm silicat tinh thể với hợp chất phospho thứ nhất; bước 
trộn và nung là trộn nhôm silicat tinh thể đã được xử lý phospho thu được trong bước xử 
lý phospho thứ nhất với chất kết dính, và sau đó thực hiện nung để tạo ra hỗn hợp nhôm 
silicat; và bước xử lý phospho thứ hai là xử lý hỗn hợp nhôm silicat với hợp chất 
phospho thứ hai. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất xúc tác nhôm silicat và phương pháp sản xuất 
các hydrocarbon thơm đơn vòng. 
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(11) 50352 
(21) 1-2016-03616 (51) 7 A01C  1/06 

(22) 16.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/058638         16.03.2015 (87) WO2015/146869 A1 01.10.2015 
(30) 2014-067950         28.03.2014      JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SUMITA, Tomoko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu phủ dùng cho hạt lúa, hạt lúa được phủ và phương 

pháp gieo cấy lúa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu phủ dùng cho hạt lúa, chứa oxit sắt và tinh bột alpha có 

mức độ trương nở từ 10 đến 48 mL/g trong dịch huyền phù 2% ở 20oC. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến hạt lúa được phủ và phương pháp gieo cấy lúa.  
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(11) 50353 
(21) 1-2016-03618 (51) 7 B32B  15/08, B05D  5/00,  7/14,  

7/24 
(22) 31.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/001850          31.03.2015 (87) WO2015/151509 08.10.2015 
(30) 2014-072302          31.03.2014      JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 Japan 
(72) Kenichi OKUBO (JP), Katsumi OWA  (JP), Koichiro UEDA  (JP), Kiyomi 

IMAGAWA (JP), Kenji IIDA (JP), Yusuke TOMITA (JP), Shigeo KIBA (JP), Satoshi 
TOMOHIRO (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tấm thép được phủ, phương pháp sản xuất tấm thép này và bộ 

phận của thiết bị nấu ăn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép được phủ (10) được cấu tạo sao cho tấm thép (11) và 

màng phủ (14) được tạo lớp theo thứ tự. Màng phủ (14) chứa polyimit (141) và silicon 
lưu hóa (144). Diện tích của silicon lưu hóa (144) trên bề mặt của màng phủ (14) là 5% 
hoặc lớn hơn. Tấm thép được phủ (10) có cả độ bền chịu nhiệt lẫn các đặc tính chống 
bám bẩn vượt trội, và thích hợp để sử dụng làm vật liệu để chế tạo các bộ phận của thiết 
bị nấu ăn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép được phủ này và các 
bộ phận của thiết bị nấu ăn có sử dụng tấm thép được phủ này. 
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(11) 50354 
(21) 1-2016-03619 (51) 7 F04C  29/00,  11/00,  2/08,  15/00,  

2/10 
(22) 02.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/018342    02.03.2015 (87) WO2015/131196 A1 03.09.2015 
(30) 61/946,374         28.02.2014      US 

61/946,384         28.02.2014      US 
61/946,395         28.02.2014      US 
61/946,405         28.02.2014      US 
61/946,422         28.02.2014      US 
61/946,433         28.02.2014      US 

(71) PROJECT PHOENIX, LLC  (US) 
1725 S. Country Club Drive, Mesa, Arizona 85210, United States of America 

(72) AFSHARI, Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Bơm và phương pháp chuyển chất lưu, bộ dẫn động chất lưu và 

phương pháp phân phối chất lưu 
  (57)   Sáng chế đề cập đến bơm và phương pháp chuyển chất lưu, bộ dẫn động chất lưu và 

phương pháp phân phối chất lưu, trong đó bơm có ít nhất hai bộ dẫn động chất lưu và 
phương pháp phân phối chất lưu từ cửa nạp của bơm đến cửa xả của bơm sử dụng ít nhất 
hai bộ dẫn động chất lưu. Mỗi bộ dẫn động chất lưu gồm có động cơ chính và bộ phận 
dịch chuyển chất lưu. Động cơ chính dẫn động bộ phận dịch chuyển chất lưu để chuyển 
chất lưu. Các bộ dẫn động chất lưu được vận hành một cách độc lập. Tuy nhiên, các bộ 
dẫn động chất lưu được được vận hành sao cho tiếp xúc giữa các bộ dẫn động được đồng 
bộ. Nghĩa là, việc vận hành của các bộ dẫn động được đồng bộ sao cho bộ phận dịch 
chuyển chất lưu trong mỗi bộ dẫn động chất lưu tạo tiếp xúc với bộ phận dịch chuyển 
chất lưu khác. Tiếp xúc có thể bao gồm ít nhất một điểm tiếp xúc, đường tiếp xúc, hoặc 
diện tích tiếp xúc. 
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(11) 50355 
(21) 1-2016-03625 (51) 7 C12N  1/21, C12R  1/465, C12N  

15/76, C12P  19/62 
(22) 28.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/076372     28.04.2014 (87) WO2015/135242 A1 17.09.2015 
(30) 201410085431.2          10.03.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2016 
(71) ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (CN) 

No. 46 Waisha Road, Jiaojiang District Taizhou City, Zhejiang 318000, PR China 
(72) HUANG Jun (CN), WANG Jidong (CN), CHEN, Anliang (CN), DENG, Aiwen (CN), 

LIN, Jiatan (CN), YU, Zhen (CN), LI, Meihong (CN), LI, Na (CN), WANG, Haibin 
(CN), ZHENG, Linghui (CN), BAI, Hua (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chủng Streptomyces tái tổ hợp biểu hiện avermectin hoặc các 

chất tương tự, phương pháp sản xuất avermectin hoặc các 
chất tương tự và phương pháp tạo ra chủng Streptomyces tái 
tổ hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật tái tổ hợp biểu hiện avermectin hoặc các chất tương tự 
nó và phương pháp tạo ra vi sinh vật này, và sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất avermectin hoặc các chất tương tự nó bằng cách sử dụng vi sinh vật tái tổ hợp này, 
và avermectin hoặc các chất tương tự nó thu được bằng cách sử dụng phương pháp này. 
Ngoài ra, sáng chế còn mô tả việc sử dụng avermectin hoặc các chất tương tự nó làm 
thuốc trừ sâu. Việc sử dụng vi sinh vật tái tổ hợp theo sáng chế để sản xuất avermectin 
hoặc các chất tương tự nó có nhiều ưu điểm, ví dụ, ít nhất là một trong số các ưu điểm 
sau: độ ổn định tốt, năng suất cao, quy trình đơn giản, thân thiện với môi trường, và tiết 
kiệm chi phí sản xuất rất nhiều.  
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(11) 50356 
(21) 1-2016-03626 (51) 7 B22D  17/22, B22C  9/06, B22D  

27/08 
(22) 24.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/058808     24.03.2015 (87) WO2015/151911 A1 08.10.2015 
(30) 2014-073981         31.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) KEIHIN CORPORATION  (JP) 

26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0539, Japan 
(72) Tetsuya UEHARA (JP), Fumihiro SAKUMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đúc khuôn kim loại và phương pháp đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc khuôn kim loại (50) và phương pháp đúc. Thiết bị đúc 
khuôn kim loại (50) này có chốt lõi (92) để tạo hình lỗ trong (14) trong sản phẩm đúc 
(10). Chốt lõi (92) là một thân rỗng và chốt tạo áp lực (96) được lồng vào trong phần 
rỗng bên trong (94) của chốt lõi (92). Các chuyển động rung từ bộ phận tạo rung (120) 
của máy tạo vi rung (118) được cấp cho chốt tạo áp lực (96) thông qua chi tiết truyền 
động rung (112). Các chuyển động rung này tiếp tục được truyền từ chốt tạo áp lực (96) 
cho chốt lõi (92) và sau đó được truyền cho vùng bao quanh chốt lõi (92) trong kim loại 
nóng chảy (66), mà đã được cấp vào trong hốc khuôn (60). 
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(11) 50357 
(21) 1-2016-03627 (51) 7 A01N  43/00, A61K  31/55, C07D  

498/00 
(22) 13.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/020444    13.03.2015 (87) WO2015/138895 17.09.2015 
(30) 61/952,467         13.03.2014      US 

62/010,025         10.06.2014      US 
(71) 1. INDIANA UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNOLOGY CORPORATION  

(US) 
351 West 10th Street, Indianapolis, Indiana 46204, United States of America 
2. ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.  (US) 
11711 North Meridian Street, Suite 310, Carmel, Indiana 46032, United States of 
America 

(72) TURNER, William W. (US), ARNOLD, Lee Daniel (US), MAAG, Hans (DE), 
ZLOTNICK, Adam (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có đặc tính tác động dị lập thể kháng lại protein lõi 

của virut viêm gan B và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có đặc tính tác động dị lập thể kháng lại protein lõi của 

virut viêm gan B. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này dùng 
để điều trị bệnh viêm gan B. 
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(11) 50358 
(21) 1-2016-03640 (51) 7 C22B  1/16 

(22) 30.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/059836         30.03.2015 (87) WO2015/152109 A1 08.10.2015 
(30) 2014-075336         01.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) HIGUCHI Takahide, (JP), IWAMI Yuji (JP), IWASE Kazumi (JP), YAMAMOTO 

Tetsuya (JP), OOYAMA Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị sản xuất vật liệu được tạo hạt thô để thiêu kết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vật liệu được tạo hạt thô để thiêu kết, mà bao gồm 
máy khuấy trộn để phân tán đều quặng sắt dạng bột mịn, dụng cụ đo thứ nhất để tạo 
mẫu vật liệu đã được xử lý thô để thiêu kết, máy tạo hạt để khuấy và trộn vật liệu đã 
được xử lý thô để thiêu kết, và dụng cụ đo thứ hai để tạo mẫu vật liệu đã được tạo hạt 
thô để tạo ra các hạt chuẩn có cỡ hạt đồng nhất trong khi ngăn ngừa sự hình thành các 
hạt thô với cỡ hạt không đều và độ bền liên kết yếu trong quá trình tạo hạt. 
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(11) 50359 
(21) 1-2016-03644 (51) 7 B29C  43/00 

(22) 28.09.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2016 
(71) Công ty công nghệ Chang Shin Việt Nam  (VN) 

Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (khu công nghiệp Thạnh 
Phó) 

(72) Soon Dong (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(54) Bộ phận chống chảy ngược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận chống chảy ngược dùng cho khuôn ép đế giày có cấu tạo 
bao gồm: ống ngoài (1), viên bi (2) và ống trong (3); ống ngoài (1) được cố định vào 
khuôn ép đế giày (4) thông qua bốn đường lõm khóa của phần đai (1.2) và thông qua 
đường ren lồi của phần thân (1.3), ngay chính giữa phần đai của ống ngoài được tạo một 
lỗ (1.1) có đường kính nhỏ hơn đường kính của viên bi (2) và kích thước đường kính của 
lỗ này lớn dần vào bên trong cho đến khi kích thước bằng với kích thước đường kính của 
thành trong của ống trong (3); ống trong (3) nằm bên trong và được gắn cố định với ống 
ngoài (1) bằng liên kết ren, ống trong này không có phần đai, trên thành trong của ống 
trong (3) được tạo ba đường gờ (3.1) đối xứng nhau qua tâm có mép ngoài to dần vào 
bên trong hợp thành đường tròn có đường kính nhỏ hơn viên bi (2). 
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(11) 50360 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống ứng phó thảm họa, phương pháp ứng phó thảm họa, 

thiết bị nhận biết thảm họa và phương pháp xử lý dành cho 
thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến công nghệ để mở rộng phạm vi và tăng độ chính xác của hoạt động 
phát hiện và dự báo thảm hoạ. Trong hệ thống ứng phó thảm hoạ, mỗi thiết bị nhận biết 
thảm hoạ đều có các bộ cảm biến để thu thập mỗi trong số các loại dữ liệu đo tại vị trí 
bố trí theo trình tự thời gian, bộ phận xử lý phát hiện xử lý ít nhất một loại dữ liệu đo thu 
được bởi ít nhất một trong số các bộ cảm biến này và tạo ra dữ liệu chỉ số phát hiện để 
phát hiện sự xuất hiện thảm hoạ, bộ phận xử lý dự báo xử lý các loại dữ liệu đo thu được 
bởi các bộ cảm biến theo trình tự thời gian và tạo ra dữ liệu chỉ số dự báo để dự báo sự 
xuất hiện thảm hoạ, và bộ phận truyền thông không dây truyền tín hiệu không dây chỉ 
thị ít nhất một trong số dữ liệu chỉ số phát hiện và dữ liệu chỉ số dự báo này. Thiết bị 
máy chủ có bộ phận thu thập thông tin để nhận, từ thiết bị chuyển tiếp, dữ liệu chỉ số 
phát hiện tại mỗi vị trí bố trí và dữ liệu chỉ số dự báo tại mỗi vị trí bố trí, mà được gửi từ 
mỗi thiết bị nhận biết thảm hoạ. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
180 

(11) 50361 
(21) 1-2016-03664 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 03.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2015/073576      03.03.2015 (87) WO2015/135430 17.09.2015 
(30) PCT/CN2014/073121        10.03.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
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(72) ZHANG, Jinfang (CN), ZHANG, Wei (CN), PENG, Chenghui (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền dữ liệu và thiết bị truyền thông. Thiết bị truyền 
thông này bao gồm: bộ nhớ, bộ xử lý, và giao diện truyền thông. Bộ nhớ này được tạo 
cấu hình để lưu giữ thông tin ánh xạ giữa bộ nhận dạng luồng dữ liệu và bộ nhận dạng 
công nghệ truyền lớp vật lý. Bộ xử lý này được tạo cấu hình để: xác định luồng dữ liệu 
cần được lập lịch; xác định, từ thông tin ánh xạ nêu trên và theo bộ nhận dạng luồng dữ 
liệu của luồng dữ liệu, bộ nhận dạng công nghệ truyền lớp vật lý tương ứng với luồng dữ 
liệu này; tạo ra các khối vận chuyển khác nhau theo các luồng dữ liệu tương ứng với các 
bộ nhận dạng công nghệ truyền lớp vật lý khác nhau, trong đó mỗi bộ nhận dạng công 
nghệ truyền lớp vật lý đều tương ứng với một loại khối vận chuyển; tạo ra dữ liệu truyền 
thông không dây bằng cách thực hiện tiến trình xử lý, theo công nghệ truyền lớp vật lý 
tương ứng với bộ nhận dạng công nghệ truyền lớp vật lý, đối với khối vận chuyển tương 
ứng với bộ nhận dạng công nghệ truyền lớp vật lý này; và gửi dữ liệu truyền thông 
không dây này đến đầu nhận nhờ sử dụng giao diện truyền thông. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp báo cáo thông tin, thiết bị người dùng, và vật lưu 

trữ dữ liệu máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, và cụ thể là, đến phương pháp 

báo cáo thông tin, phương pháp nhận thông tin, thiết bị người dùng (UE), và thiết bị 
mạng mà được sử dụng để giải quyết vấn đề kỹ thuật theo giải pháp kỹ thuật đã biết là 
trong môi trường HSDPA (High Speed Downlink Packet Access - Truy nhập gói liên kết 
đường xuống tốc độ cao), UE không thể báo cáo, trên tần số thứ cấp, sự kiện 1d cho tế 
bào. Theo các phương án thực hiện của sáng chế, UE trước hết có thể thu thập thông tin 
về tế bào tốt nhất trên tần số thứ cấp và danh sách thông tin về các tế bào có tần số 
tương tự như tần số thứ cấp, và UE có thể đo lường thông tin về tế bào trên tần số thứ 
cấp, so sánh thông tin về tế bào để có thông tin về tế bào tốt nhất trên tần số thứ cấp, và 
xác định, theo kết quả so sánh, liệu có báo cáo sự kiện 1d hay không, nhờ đó giải quyết 
hiệu quả vấn đề kỹ thuật theo giải pháp kỹ thuật đã biết là trong môi trường HSDPA, 
UE không thể báo cáo, trên tần số thứ cấp, sự kiện 1d cho tế bào. 

 
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
182 

(11) 50363 
(21) 1-2016-03690 (51) 7 A61K  9/00,  31/519,  47/02, A61P  

9/10, A61K  9/19 
(22) 30.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/056824     30.03.2015 (87) WO2015/150924 A1 08.10.2015 
(30) 14162727.3          31.03.2014      EP 
(71) VASOPHARM GMBH  (DE) 

Friedrich-Bergius-Ring 15, 97076 Wuerzburg, Germany 
(72) Scheurer Peter (DE), TEGTMEIER Frank (DE), SCHINZEL Reinhard (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng rắn chứa dẫn xuất biopterin và phương pháp 

điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng rắn chứa hợp chất biopterin cũng như phương 

pháp bào chế dược phẩm này. Dược phẩm rắn theo sáng chế có thể dùng để điều trị 
bệnh. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm glycosyl hesperetin, phương pháp sản xuất chế phẩm 

này và phương pháp làm giảm vị pha tạp của sản phẩm chứa 
glycosyl hesperetin 

  (57)     Sáng chế nhằm mục đích tạo ra hợp chất glycosyl hesperetin mới, mà được làm giảm 
đáng kể về vị pha tạp đặc trưng của sản phẩm thông dụng chứa glycosyl hesperetin, và 
phương pháp tạo ra hợp chất này và việc sử dụng nó; và mục đích của sáng chế được 
giải quyết bằng cách tạo ra hợp chất glycosyl hesperetin chứa glycosyl hesperetin với 
lượng 90% hoặc lớn hơn tính theo khối lượng nhưng nhỏ hơn 100% khối lượng, trên cơ 
sở chất rắn khô, nhưng hầu như không chứa furfural, và phương pháp tạo ra hợp chất 
này và việc sử dụng nó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Peptit kẹp tóc beta có hoạt tính kháng virut gây bệnh sốt 

xuất huyết, dược phẩm và thuốc chứa peptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các peptit tổng hợp đã được quy định về mặt cấu trúc mà đã được 

tối ưu hóa để tạo ra cấu trúc kẹp tóc beta. Các peptit này có thể ức chế hoặc làm thuyên 
giảm bệnh nhiễm virut gây bệnh sốt xuất huyết (Dengue virus - DENV). Sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm và thuốc chứa các peptit tổng hợp này, có tác dụng để phòng 
và/hoặc điều trị bệnh nhiễm DENV.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xử lý bề mặt kim loại dùng cho vật liệu thép mạ kẽm, 

phương pháp phủ và vật liệu thép được phủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xử lý bề mặt kim loại dùng cho vật liệu thép mạ kẽm chứa các 

hạt nhựa hữu cơ (A), các hạt silic oxit (B), lithi silicat (C), hợp chất titan hữu cơ (D), và 
hợp chất chứa nhóm epoxy (E), trong đó các hạt nhựa hữu cơ (A) là các hạt nhựa được 
điều chế bằng cách cải biến nhựa bazơ với chất kết hợp silan (A-1) và hợp chất chứa 
nhóm epoxy đa chức (A-2) và có nhóm silanol và/hoặc nhóm alkoxysilyl, trong đó tổng 
số mol của nguyên tố silic, được tính toán theo SiO2, có trong các hạt silic oxit (B) và 
lithi silicat (C) nằm trong khoảng từ 40 đến 70 lần số mol của nguyên tố lithi, được tính 
toán theo Li2O, có trong lithi silicat (C), và tỷ lệ giữa khối lượng của lithi silicat (C) và 
khối lượng của nguyên tố titan có trong hợp chất titan hữu cơ (D) nằm trong khoảng từ 
0,2 đến 200. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phủ và vật liệu thép được 
phủ chất xử lý bề mặt này. 
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(54) Phương pháp thu thông tin điều khiển để thu tín hiệu trong hệ 

thống truyền thông không dây và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu thông tin điều khiển để thu tín hiệu trong hệ 

thống truyền thông không dây và thiết bị người dùng (UE) để thu cấu hình có thể sử 
dụng cho việc phát hiện, mà có thể được sử dụng trong kịch bản tế bào nhỏ. Cụ thể, UE 
được cấu hình để thu cấu hình đo lường dùng cho tín hiệu phát hiện, trong đó tín hiệu 
phát hiện bao gồm tín hiệu tham chiếu tế bào cụ thể (CRS), tín hiệu đồng bộ sơ cấp 
(PSS), và tín hiệu đồng bộ thứ cấp (SSS). Việc phát hiện có thể còn bao gồm tín hiệu 
tham chiếu thông tin tình trạng kênh (CSI-RS) tùy thuộc vào cấu hình của CSI-RS. Cấu 
hình đo lường có thể bao gồm ít nhất một tập hợp các phần tử cấu hình. UE thực hiện 
việc đo lường trên tín hiệu phát hiện dựa trên cấu hình thu được. Ngoài ra, UE thu cấu 
hình tín hiệu tham chiếu thông tin tình trạng kênh (CSI-RS) mà bao gồm ít nhất một tập 
hợp các phần tử cấu hình CSI-RS được sử dụng cho CSI-RS công suất không, trong đó 
cấu hình CSI-RS bao gồm ít nhất một tập hợp các phần tử cấu hình CSI-RS, mỗi tập hợp 
các phần tử cấu hình CSI-RS bao gồm thông tin khoảng CSI-RS và thông tin độ lệch 
CSI-RS. 
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(54) Thiết bị phủ phôi tạo hình trước, phương pháp sản xuất phôi 

tạo hình trước, và phương pháp sản xuất bình chứa nhựa dẻo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phủ phôi tạo hình trước (10) được bố trí với trục quay vận 

chuyển hình trụ (11) để quay quanh trục tâm (111), và thiết bị phủ dùng để phủ chất 
lỏng phủ đến độ dày định trước trên mặt biên bên ngoài của trục quay vận chuyển (11), 
mặt biên bên ngoài của trục quay vận chuyển (11) quay để tiếp xúc với mặt biên bên 
ngoài của phôi tạo hình trước (1), và chất lỏng phủ nhờ đó được chuyển từ mặt biên bên 
ngoài của trục quay vận chuyển (11) lên mặt biên bên ngoài của phôi tạo hình trước (1). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất phôi tạo hình trước và phương 
pháp sản xuất bình chứa nhựa dẻo. 
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(11) 50369 
(21) 1-2016-03709 (51) 7 E02D  5/08 

(22) 02.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/001071          02.03.2015 (87) WO2015/133111 A1 11.09.2015 
(30) 2014-040308          03.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ONDA, Kunihiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cọc dạng tấm kiểu lưới phẳng và cấu trúc và phương pháp gia 

cố đối tượng có cấu trúc bằng cách sử dụng cọc dạng tấm 
kiểu lưới phẳng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc dạng tấm kiểu lưới phẳng (1) theo sáng chế, chiều cao móc 
chính (g) của khớp nối là 6,0mm hoặc lớn hơn, tỷ lệ (f3/f1) của chiều dày móc chính 
(f3) so với chiều dày bản phần lưới (f1) là 0,82 hoặc lớn hơn, tỷ lệ(f2/f1) của chiều dày 
móc phụ (f2) so với chiều dày bản phần lưới (f1) là 1,16 hoặc lớn hơn, tỷ lệ (c/f3) của 
chiều cao khe hở của khớp nối (c) so với chiều dày móc chính (f3) là 1,25 hoặc lớn hơn, 
và khoảng cách (h) (chiều cao tương đối) từ trục giữa của phần lưới (5) so với mép ngoài 
cùng của phần móc phụ (3b) là 40mm hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 50370 
(21) 1-2016-03723 (51) 7 H04M  1/247 

(22) 12.03.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/073316     12.03.2014 (87) WO2015/135165 17.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2016 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) FANG, Chao (CN), GAO, Zhang (CN), NI, Yuanqiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp khóa màn hình và thiết bị đầu cuối di động 

  (57)     Sáng chế đề cập phương pháp khóa màn hình, gồm: nhận lệnh của người dùng, để chiếu 
sáng màn hình của thiết bị đầu cuối di động, và chiếu sáng màn hình của thiết bị đầu 
cuối di động; và ở trạng thái màn hình khóa, gọi ảnh thứ nhất từ các ảnh cục bộ được 
lưu trữ trong thiết bị đầu cuối di động để thay thế nền màn hình khóa định trước, trong 
đó ảnh thứ nhất thu được bởi người dùng nhờ tải xuống và chụp ảnh, hoặc được đẩy bởi 
máy chủ đến thiết bị đầu cuối di động theo sở thích người dùng. Phương án thực hiện 
sáng chế còn bộc lộ thiết bị đầu cuối di động. Theo sáng chế, việc tự động chuyển đổi 
nền màn hình khóa ở trạng thái màn hình khóa có thể được triển khai, và người dùng có 
thể thấy nền màn hình khóa mới giả sử màn hình được chiếu sáng, nhờ đó tăng khả năng 
thay đổi của nền màn hình khóa, cải thiện hiệu suất chuyển đổi, và tăng cường cảm giác 
tươi mới của người dùng trên mán hình khóa. 
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(11) 50371 
(21) 1-2016-03729 (51) 7 H02P  9/04, H02J  7/35, H02K  

21/24 
(22) 17.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/061800         17.04.2015 (87) WO2015/159968 22.10.2015 
(30) 2014-086812         18.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2016 
(75) NEMOTO YUTAKA  (JP) 

1-13-1-1008, Befu north, Shimemachi, Kasuya-gun, Fukuoka 8112233, Japan 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị tạo ra năng lượng bằng cách sử dụng năng lượng có 

thể tái tạo được và phương pháp tạo ra năng lượng 
  (57)     Sáng chế khắc phục nhược điểm của năng lượng tự nhiên có thể tái tạo được và tạo ra 

năng lượng đầu ra cao, hiệu suất cao và sự tiêu thụ năng lượng ổn định. Năng lượng 
không tiêu thụ nhiên liệu được tạo ra từ năng lượng tự nhiên có thể tái tạo được (1) được 
tích trữ một cách tạm thời trong bình ăcquy (3), trong khi động cơ (M) chuyên dùng cho 
thiết bị tạo ra năng lượng được dẫn động bằng cách sử dụng năng lượng đưa ra từ bình 
ăcquy, nhiều máy phát (G1, G2, G3) được quay qua chuyển động quay của động cơ, và 
năng lượng đầu ra của một máy phát (G1) trong số đó được nạp vào bình ăcquy (3) 
chuyên dùng cho thiết bị tạo ra năng lượng. Các năng lượng đầu ra của các máy phát 
còn lại (G2, G3) được nối hệ thống với công ty sản xuất điện năng với giá thành dưới hệ 
thống biểu thuế đầu vào. Ngoài ra, cuộn dây (12) của máy phát được tạo thành hình 
dạng lõm sao cho bọc nam châm vĩnh cửu (14), được làm kín, và được quay trong rãnh 
có hình dạng lõm để hướng về cả hai bề mặt bên của nam châm vĩnh cửu.  

 
 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
191 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
192 

(11) 50372 
(21) 1-2016-03734 (51) 7 C23C  2/06, C22C  23/04,  18/04, 

C23C  2/26 
(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2014/059103         28.03.2014 (87) WO2015/145721 A1 01.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TOKUDA Kohei  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ chứa giả tinh thể và phương pháp sản xuất tấm 

thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ chứa giả tinh thể bao gồm tấm thép và lớp mạ kim loại 

được bố trí trên bề mặt của tấm thép. Lớp mạ kim loại bao gồm, ở dạng thành phần hóa 
học, Mg, Zn, và Al với hàm lượng thỏa mãn biểu thức: 25% < Zn + Al tính theo % 
nguyên tử. Lớp mạ kim loại bao gồm, ở dạng cấu trúc kim tướng, pha giả tinh thể. Hàm 
lượng Mg, hàm lượng Zn, và hàm lượng Al trong pha giả tinh thể thỏa mãn biểu thức: 
0,5 < Mg/(Zn + Al) < 0,83 theo % nguyên tử. Ngoài ra, đường kính trung bình của 

đường tròn tương đương của pha giả tinh thể là lớn hơn 1m và nhỏ hơn hoặc bằng 

200m. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này. 
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(11) 50373 
(21) 1-2016-03745 (51) 7 C08J  5/04 

(22) 20.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/054838          20.02.2015 (87) WO2015/133298 11.09.2015 
(30) 2014-044720          07.03.2014      JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) TONOMORI Keiichi (JP), TSUCHIKURA Hiroshi (JP), TOKUDA Akihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết trượt phức hợp và chi tiết trượt phức hợp chịu nhiệt 

dùng cho thiết bị tự động hóa văn phòng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết trượt phức hợp bao gồm tổ kết hợp của vải dệt bằng sợi (3) 

và chi tiết bằng nhựa (4), và vải dệt bằng sợi (3) là vải dệt nhiều lớp có lớp bề mặt trước 
(1) dùng làm bề mặt trượt và lớp bề mặt sau (2) dính chặt vào chi tiết bằng nhựa (4), lớp 
bề mặt trước (1) chủ yếu làm bằng sợi nhựa flo (5) và lớp bề mặt sau (2) chủ yếu làm 
bằng các sợi chịu nhiệt (6, 7, và 8). Khi mặt cắt ngang của chi tiết trượt phức hợp ngang 
qua vải dệt bằng sợi (3), chi tiết bằng nhựa (4), và mặt phân cách phức hợp của chúng 
được quan sát, một sợi chịu nhiệt (A) của các sợi chịu nhiệt (8) ở vị trí liền kề với chi 
tiết bằng nhựa (4) không có sợi chịu nhiệt khác (7) xen vào trong mặt cắt ngang này 
được quan sát, và tỷ lệ số lượng sợi đơn về sợi chịu nhiệt (A) không tiếp xúc chặt với 
nhựa cấu thành chi tiết bằng nhựa (4) hoặc các sợi đơn liền kề với số lượng của tất cả sợi 
đơn cấu thành sợi chịu nhiệt (A) được ký hiệu là (R1), (R1) nằm trong khoảng từ 0 đến 
70%. Sáng chế đề cập đến chi tiết trượt phức hợp chịu nhiệt dùng cho thiết bị tự động 
hóa văn phòng.  
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(11) 50374 
(21) 1-2016-03749 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 04.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2015/073646     04.03.2015 (87) WO2015/131827 A1 11.09.2015 
(30) 61/949,805          07.03.2014      US 

14/627,836          20.02.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) MA, Jianglei (CA), JIA, Ming (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dùng trong thiết bị điều khiển mạng hỗ trợ 

truyền thông không dây và thiết bị điều khiển mạng hỗ trợ 
truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dùng trong thiết bị điều khiển mạng hỗ trợ truyền 
thông không dây. Theo một phương án, cách thức truyền dạng sóng là OFDM 
(orthogonal frequency division multiplexed - ghép kênh phân chia theo tần số trực giao) 
với khoảng cách giữa các sóng mang con và thời gian cần thiết để truyền một ký hiệu 
thay đổi để truyền các ký hiệu OFDM hoặc các ký hiệu dạng sóng khác và các tiền tố 
vòng đã được liên kết. Thời gian cần thiết để truyền một ký hiệu bao gồm chiều dài ký 
hiệu và chiều dài tiền tố vòng hữu dụng đã được liên kết của nó. Khoảng cách giữa các 
sóng mang con và thời gian cần thiết để truyền một ký hiệu thay đổi được xác định qua 
các tham số biểu thị khoảng cách giữa các sóng mang con, chiều dài ký hiệu, và chiều 
dài tiền tố vòng hữu dụng. Theo một phương án, phương pháp dùng trong thiết bị điều 
khiển mạng, bao gồm bước thiết lập các loại MAB (multiple access block - khối đa truy 
nhập) xác định các dạng kết hợp khác nhau của khoảng cách giữa các sóng mang con và 
thời gian cần thiết để truyền một ký hiệu để truyền dạng sóng. Phương pháp còn bao 
gồm bước phân chia mặt phẳng tần số và thời gian của dải phổ của sóng mang thành các 
vùng MAB bao gồm các khe tần số-thời gian để truyền dạng sóng. Sau đó, các loại 
MAB được chọn cho các vùng MAB, trong đó một loại MAB được chỉ định cho một 
vùng MAB tương ứng. 
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(11) 50375 
(21) 1-2016-03753 (51) 7 C07D  401/06, C07C  275/06,  

275/26, C07D  401/12,  211/58,  
211/60,  211/94,  211/96,  213/00 

(22) 06.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/019112     06.03.2015 (87) WO2015/134839 11.09.2015 
(30) 61/949,664          07.03.2014      US 
(71) HELSINN HEALTHCARE SA  (CH) 

Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano/Pazzallo, Switzerland 
(72) GIULIANO, Claudio (IT), GARCIA RUBIO, Silvina (US), DAINA, Antoine (CH), 

GUAINAZZI, Angelo (CH), PIETRA, Claudio (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ure không đối xứng được thế ở vị trí P  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất, chế phẩm và hợp chất này để sử dụng trong việc ngăn 
ngừa và/hoặc điều trị các bệnh mà về mặt sinh bệnh học được điều tiết bởi thụ thể 
ghrelin. Hợp chất này có công thức chung I: 

 

 
 
hoặc muối dược dụng của nó. 
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(11) 50376 
(21) 1-2016-03761 (51) 7 H04N  21/231,  5/76 

(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/074302     28.03.2014 (87) WO2015/143717 01.10.2015 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) WANG, Nan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị ghi kiểu kỹ xảo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ghi ngược trong thiết bị có chức năng dịch chuyển thời 
gian, phương pháp này bao gồm các bước; khởi đầu chức năng dịch chuyển thời gian, 
khi người dùng lựa chọn một chương trình, để ghi chương trình lên bộ đệm dịch chuyển 
thời gian; nhận lệnh để ghi ngược cảnh trong chương trình đang được người dùng xem; 
thu được thông tin về chương trình từ EIT (Event Information Table - Bảng thông tin sự 
kiện); xác định loại chương trình trên cơ sở thông tin; thiết lập khoảng thời gian của việc 
ghi ngược phụ thuộc vào loại chương trình; và sao chép dữ liệu, dữ liệu này được lưu trữ 
trong bộ đệm dịch chuyển thời gian và tương ứng với khoảng thời gian ngược lại từ thời 
gian nhận lệnh, trong bộ lưu trữ của thiết bị. 
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(11) 50377 
(21) 1-2016-03762 (51) 7 F02M  1/08,  21/04 

(22) 01.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/IT2014/000091         01.04.2014 (87) WO2015/151120 08.10.2015 
(71) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 

V.le Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera, Pisa, Italy 
(72) FIACCAVENTO, Marcello (IT), CAPPELLINI, Antonio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống cung cấp nhiên liệu đơn dùng cho động cơ hấp thụ 

nhiệt được cung cấp lực bằng nhiên liệu thay thế, xe có gắn 
động cơ và phương pháp điều chỉnh hệ thống cung cấp nhiên 
liệu đơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu đơn (4) dùng cho động cơ hấp thụ 
nhiệt (32) được cung cấp lực bằng nhiên liệu thay thế chẳng hạn như (LPG - Liquefied 
Petioleum Gas), mêtan, hyđro và nhiên liệu tương tự, bao gồm thiết bị điều chỉnh dòng 
(12) có thân thiết bị (16) được bố trí ống nạp chính (20), ít nhất một cửa chặn (24) chắn 
và bít ít nhất một phần ống nạp chính (20), và ống phân phối (28) được đặt ở phía sau 
của ống nạp chính (20), két (36) nhiên liệu thay thế, trong đó ống nạp chính (20) tiếp 
nhận dòng chính bao gồm chất hỗ trợ sự đốt cháy và nhiên liệu thay thế, đến từ két (36), 
được trộn theo độ chuẩn thứ nhất (a1). Tốt hơn là, hệ thống (4) bao gồm ống nạp phụ 
(44), để đưa dòng phụ, khác với dòng chính, một cách trực tiếp vào trong ống phân phối 
(28) đi vòng cửa chặn (24), và được bố trí bộ khuếch tán làm giàu (48) nhiên liệu thay 
thế, nối chất lưu với két (36), sao cho nó làm giàu dòng phụ với nhiên liệu và đưa dòng 
phụ này đến ống phân phối (28) với độ chuẩn thứ hai (a2) mà có nhiên liệu giàu hơn độ 
chuẩn thứ nhất (a1) của dòng chính. 
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(11) 50378 
(21) 1-2016-03769 (51) 7 A61C  17/22,  17/34, H02J  7/02,  

7/04 
(22) 22.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/027059     22.04.2015 (87) WO2015/164486 29.10.2015 
(30) 2014-091835          25.04.2014      JP 
(71) 1. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
2. OMRON HEALTHCARE CO., LTD.  (JP) 
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, Kyoto 617-0002, Japan 

(72) TOMORI, Kentaro (JP), TONE, Tadashi (JP), YOSHIDA, Hideaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bàn chải đánh răng dùng điện có pin sạc và thiết bị sạc cảm 

ứng để sử dụng với bàn chải đánh răng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn chải điện với pin sạc bao gồm khung có phần tiếp nhận pin sạc 

và phần lõi, được tạo thành liền khối với nhau và được chỉnh thẳng hàng dọc theo trục 
chung theo thứ tự nêu trên. Phần tiếp nhận pin sạc và phần lõi được liên kết với nhau 
bằng một cặp cần liên kết kéo dài song song với nhau. Pin sạc với vấu được tạo hình lưỡi 
được làm phù hợp trong phần tiếp nhận pin sạc. Trên khung, hai khe mở được tạo ra để 
dễ dàng tiếp nhận vấu được tạo hình lưỡi. Tại thời điểm loại bỏ bàn chải điện, người sử 
dụng có thể loại bỏ pin sạc bằng cách cắt cần để loại bỏ phần lõi, và cắt vấu được tạo 
hình lưỡi để loại bỏ thân pin. Theo một phương án khác, sáng chế đề cập đến bộ sạc 
cảm ứng và phương pháp tạo ra bộ sạc này. 
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(11) 50379 
(21) 1-2016-03774 (51) 7 A01P  1/00 

(22) 07.10.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2016 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến dầu khí (PVPro), 

Viện Dầu khí Việt Nam  (VN) 
Số 4 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Thuận (VN), Nguyễn Tăng Sơn  (VN), Đàm Thị Mỹ Lương (VN), 
Nguyễn Huỳnh Hưng Mỹ  (VN) 

(54) Chế phẩm rửa tay dạng gel và quy trình điều chế chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm rửa tay dạng gel dùng để diệt khuẩn, vệ sinh tay, chế phẩm 
này bao gồm các thành phần như sau (tính theo % khối lượng): 
 - etanol: 55 - 70; 
 - cacbome: 0,05 - 2,5; 
 - cacboxy metyl xenlulo (CMC): 0,05 - 1,5; 
 - glyxerin: 0,5 - 1; 
 - triisopropanolamin (TIPA); 0,05 - 2,5; 
 - vitamin E: 0,3 - 0,6; 
 - chất tạo mùi thơm/màu: 1 - 1,5; và 
 - nước: 26 - 40. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm rửa tay dạng gel này. 
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(11) 50380 
(21) 1-2016-03776 (51) 7 C02F  1/48 

(22) 24.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/027540    24.04.2015 (87) WO2015/164760 29.10.2015 
(30) 61/983,685         24.04.2014      US 

61/983,678         24.04.2014      US 
14/695,519         24.04.2015      US 

(71) NCH CORPORATION  (US) 
2727 Chemsearch Blvd., Irving, TX 75062, United States of America 

(72) DENVIR, Adrian, J. (GB), VELA, David, F. (US), HOLLOWAY, Matthew, C. (US), 
BOESCH, William, P. (US), EVARO, Jose, E. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống xử lý và phương pháp xử lý nước trong các hệ thống 

nước chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý và phương pháp xử lý nước trong các hệ thống nước 

chảy bằng việc phóng điện plasma để loại bỏ hoặc điều khiển sự lớn lên của các loài vi 
sinh vật. Các bộ phận của hệ thống nước được bảo vệ khỏi việc bị phá hủy bởi năng 
lượng dư từ việc xử lý thủy điện. Khí ozon tạo ra bởi máy phát điện điện áp cao mà cấp 
điện việc phóng điện plasma được tuần hoàn để tiếp tục xử lý nước. Hệ thống trộn khí 
có thể được sử dụng để tạo ra các bọt khí mịn bao gồm khí ozon, không khí, hoặc các 
khí khác trong nước đang được xử lý để hỗ trợ trong việc tạo ra plasma, cụ thể là khi độ 
dẫn điện của nước cao. Cụm lắp điện cực duy trì điện cực điện áp cao và điện cực nền ở 
khoảng cách cố định với nhau để tối ưu hóa việc tạo ra plasma. Kết cấu đỡ hở cho hệ 
thống máy phát điện điện áp cao về mặt vật lý phân tách các điện cực khe lửa điện và 
ngăn các sự tích tụ kim loại mà có thể làm gián đoạn sự phóng điện của xung điện áp 
cao để tạo ra plasma.  
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(11) 50381 
(21) 1-2016-03780 (51) 7 C03C  17/36 

(22) 02.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/FR2015/050855     02.04.2015 (87) WO2015/155444 A1 15.10.2015 
(30) 1453094          08.04.2014      FR 
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) GEORGES, Benoit (FR), GOUGOUSSIS, Christos (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kính bao gồm vật nền trong suốt được phủ chồng nhiều lớp 

mỏng liên tiếp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kính bao gồm vật nền trong suốt (10) được phủ chồng nhiều lớp 

mỏng liên tiếp gồm, từ vật nền, xen kẽ giữa hai lớp kim loại chức có gốc bạc (40, 80) và 
ba lớp phủ chống phản xạ (20, 60, 100), mỗi lớp phủ chống phản xạ bao gồm ít nhất 
một lớp điện môi, sao cho mỗi lớp kim loại chức (40, 80) được đặt giữa hai lớp phủ 
chống phản xạ (20, 60, 100), khác biệt ở chỗ:  
- lớp kim loại chức thứ nhất (40) tiếp xúc với lớp nằm dưới chặn, được gọi là lớp nằm 
dưới chặn thứ nhất,  
- lớp nằm đưới chặn thứ nhất là lớp hấp thụ có độ dày lớn hơn 1nm,  
- lớp nằm dưới chặn thứ nhất tiếp xúc với lớp điện môi gốc nitrit không oxy hóa của một 
hoặc nhiều nguyên tố được chọn từ silicon và nhôm.  
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(11) 50382 
(21) 1-2016-03797 (51) 7 A61K  33/10, A61Q  11/00, A61K  

6/00,  8/19 
(22) 20.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/055962     20.03.2015 (87) WO2015/140308 24.09.2015 
(30) 14161064.2          21.03.2014      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2016 
(71) OMYA INTERNATIONAL AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) GERARD Daniel E. (US), BUDDE Tanja (DE), SCHOELKOPF Joachim (DE), GANE 

Patrick A. C. (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Canxi cacbonat phản ứng bề mặt dùng để làm giảm độ nhạy 

cảm của răng và chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến canxi cacbonat phản ứng bề mặt, trong đó canxi cacbonat phản ứng 

bề mặt này là sản phẩm phản ứng của canxi cacbonat tự nhiên hoặc tổng hợp với cacbon 
đioxit và ít nhất một axit. Canxi cacbonat và chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa 
chúng có thể được sử dụng làm thuốc, và đặc biệt dùng để làm giảm độ nhạy cảm của 
ngà răng. 
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(11) 50383 
(21) 1-2016-03803 (51) 7 B01F  5/00,  3/04,  5/04, B05B  1/02,  

7/04 
(22) 27.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/052114         27.01.2015 (87) WO2015/156015 15.10.2015 
(30) 2014-082085          11.04.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) OK ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 

1-3-3-603, Teradacho, Tennoji-ku Osaka-shi Osaka 5430045, Japan 
(72) MATSUNAGA Takeshi (JP), MATSUNAGA Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Vòi phun tạo bọt có dòng bọt dạng vòng 

  (57)     Sáng chế đề xuất vòi phun tạo bọt có dòng bọt dạng vòng có hiệu suất tạo bọt cải thiện 
so với vòi phun thông thường mà không làm giảm hiệu suất tạo bọt ngay cả khi sử dụng 
chất lỏng có chứa tạp chất. Vòi phun tạo bọt có dòng bọt dạng vòng (10) bao gồm bộ 
phận đáy (1) có tiết diện ngang hình tròn và bộ phận hình ống (2) lắp vừa trong bộ phận 
đáy (1) từ phía đối diện. Không gian hình trụ được bao quanh bởi bộ phận đáy (1) và bộ 

phận hình ống (2) là khoang khuấy trộn khí-lỏng có dòng bọt dạng vòng (6). ở trung 
tâm của bộ phận hình ống (2) có lỗ dẫn dòng (7) cho phép chất lỏng và khí chảy qua đó, 
và lỗ phun sẽ phun hỗn hợp lỏng và khí qua đó. Lỗ dẫn dòng (7) có dạng nón đường 
kính liên tục mở rộng. Phần cắt hở (7a) trên đầu lỗ dẫn dòng (7) đối diện với khoang 
khuấy trộn khí-lỏng có dòng bọt dạng vòng (6).  
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(11) 50384 
(21) 1-2016-03805 (51) 7 C07H  17/08, A01N  43/90, A01P  

7/04,  7/02,  5/00 
(22) 10.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2015/073960     10.03.2015 (87) WO2015/135467 17.09.2015 
(30) 201410085431.2          10.03.2014      CN 

201410208660.9          16.05.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2016 
(71) 1. ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (CN) 

No. 46 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou city, Zhejiang, 318000, China 
2. ZHEJIANG HISUN CHEMICAL CO., LTD.  (CN) 
No. 97 Waisha Road, Jiaojiang District Taizhou, Zhejiang 318000, China 

(72) HUANG, Jun (CN), WANG, Jidong (CN), ZHANG, Hui (CN), WANG, Lingping 
(CN), LI, Na (CN), LI, Meihong (CN), BAI, Hua (CN), JIN, Minqi (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất phân tử vòng lớn có mười sáu cạnh dùng để phòng 

trừ và kiểm soát côn trùng hoặc ve bét gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phân tử vòng lớn có mười sáu cạnh và các ứng dụng của 

chúng, cấu trúc của hợp chất này được thể hiện trong công thức (I), trong đó R là CH3 
hoặc C2H5. Hợp chất này có khoảng ứng dụng rộng để điều chế các chất hóa học dùng 
để phòng ngừa và kiểm soát côn trùng và ve bét gây hại trong nông nghiệp và lâm 
nghiệp. 
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(11) 50385 
(21) 1-2016-03806 (51) 7 H04N  19/70,  19/157, G06T  9/00, 

H04N  19/172 
(22) 16.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/FI2015/050170         16.03.2015 (87) WO2015/140400 24.09.2015 
(30) 61/954,129         17.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2016 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) LAINEMA, Jani (FI), BUGDAYCI, Done (TR), UGUR, Kemal (TR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã viđeo. Theo một số phương án của 
sáng chế, phương pháp này bao gồm bước giải mã đơn vị mã hóa được mã hóa bằng 
cách mã hóa bảng màu, trong đó chỉ báo thứ tự quét của chế độ bảng màu được giải mã 
cho đơn vị mã hóa. Thông tin chế độ đối với ít nhất một điểm ảnh trong đơn vị mã hóa 
được giải mã. Phụ thuộc vào thông tin chế độ, giá trị điểm ảnh được giải mã được thiết 
lập dựa vào thứ tự quét được chỉ báo; hoặc chỉ báo xác định số điểm ảnh dùng chung giá 
trị và chỉ báo đối với giá trị khôi phục của các điểm ảnh được giải mã; hoặc chỉ báo đối 
với giá trị khôi phục của điểm ảnh được giải mã. 
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(11) 50386 
(21) 1-2016-03812 (51) 7 B65D  5/44 

(22) 05.09.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2014/073561          05.09.2014 (87) WO2015/136741 17.09.2015 
(30) 2014-052354          14.03.2014      JP 
(71) RENGO CO., LTD.  (JP) 

1-186, Ohiraki 4-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka 553-0007, Japan 
(72) ISHIKAWA Atsuo (JP), NISHIKAWA Yoichi (JP), MAKIUCHI, Takafumi (JP), 

YOSHIDA Masanori (JP), NOGUCHI Hiroyuki (JP), IKEDA Hiromu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp đóng gói hàng và thiết bị sản xuất hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp đóng gói hàng (10) có tấm đáy (12), các tấm đầu (13A, 13B) 
dựng lên từ các mép thứ nhất của tấm đáy (12), các tấm bên 15A, 15B được bố trí liền 
kề với các tấm đầu (13A, 13B), các tấm mép (20) nối với các mép bên của các tấm đầu 
(13A, 13B) nhờ các đường gấp tấm bên ngoài (21), các tấm gấp ngược được bố trí trên 
các bề mặt bên trong của các tấm mép (20), các tấm bên trong (27) được bố trí trên các 
bề mặt bên trong của các tấm đầu (13A, 13B), và các tấm gia cường (26) được tạo ra 
liên tục với các tấm gấp ngược (25) nhờ các đường gấp thứ nhất (29) và các tấm bên 
trong (27) nhờ các đường gấp thứ hai (30). Tấm gia cường (16) được tạo ra theo cách 
nhô vào trong giữa tấm gấp ngược (25) và tấm bên trong (27). Đường gấp bất kỳ trong 
số các đường gấp thứ nhất (29) và thứ hai (30) nằm ở phía gần với đường gấp tấm bên 
ngoài (21) hơn so với phần trên nhô ra được bố trí cách xa đường gấp tấm bên ngoài 
(21) bởi một khoảng cách (L3). 
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(72) XIA, Haitao (CN), XIONG, Chunshan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông tin và thiết bị, trong đó thiết bị gồm: khối 
nhận yêu cầu phiên, được tạo cấu hình để nhận yêu cầu phiên thứ nhất được gửi bởi 
chức năng ứng dụng bên thứ ba, trong đó yêu cầu phiên thứ nhất gồm thông tin định 
danh của chức năng ứng dụng bên thứ ba và thông tin định danh của thực thể đích trong 
mạng; khối thiết lập phiên thứ nhất, được tạo cấu hình để thiết lập phiên thứ nhất với 
chức năng ứng dụng bên thứ ba; khối gửi yêu cầu, được tạo cấu hình để gửi yêu cầu 
phiên thứ hai đến thực thể đích trong mạng, trong đó yêu cầu phiên thứ hai gồm thông 
tin định danh của thực thể neo và thông tin định danh của chức năng ứng dụng bên thứ 
ba; khối thiết lập phiên thứ hai, được tạo cấu hình để thiết lập phiên thứ hai với thực thể 
đích trong mạng; khối nhận thông tin, được tạo cấu hình để nhận thông tin được báo cáo 
bởi thực thể đích trong mạng, trong đó thông tin gồm sự kiện báo cáo và thông tin định 
danh của chức năng ứng dụng bên thứ ba; và khối chuyển tiếp, được tạo cấu hình để 
chuyển tiếp sự kiện báo cáo đến chức năng ứng dụng bên thứ ba tương ứng theo thông 
tin định danh của chức năng ứng dụng bên thứ ba, trong đó thông tin định danh của 
chức năng ứng dụng bên thứ ba được bao gồm trong thông tin. Theo cách này, có thể 
triển khai nhận diện đúng và chuyển tiếp luồng gói. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã luồng bit tiếng nói/auđio 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã luồng bit tiếng nói/auđio, trong đó phương 
pháp này bao gồm các bước: thu thập thông số giải mã tiếng nói/auđio của khung tiếng 
nói/auđio hiện tại, trong đó khung tiếng nói/auđio hiện tại nêu trên là khung được giải 
mã dư thừa, hoặc khung tiếng nói/auđio đằng trước khung tiếng nói/auđio hiện tại nêu 
trên là khung được giải mã dư thừa; thực hiện thao tác sau xử lý đối với thông số giải mã 
tiếng nói/auđio thu được theo các thông số tiếng nói/auđio của X khung tiếng nói/auđio, 
trong đó X khung tiếng nói/auđio nêu trên bao gồm M khung tiếng nói/auđio đằng trước 
khung tiếng nói/auđio hiện tại nêu trên và/hoặc N khung tiếng nói/auđio kế tiếp khung 
tiếng nói/auđio hiện tại nêu trên; và khôi phục tín hiệu tiếng nói/auđio nhờ sử dụng 
thông số giải mã tiếng nói/auđio đã được thực hiện sau xử lý của khung tiếng nói/auđio 
hiện tại nêu trên. Các giải pháp kỹ thuật của sáng chế cho phép cải thiện chất lượng của 
tín hiệu tiếng nói/auđio đầu ra. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm gốm áp điện không chì, chi tiết áp điện có sử dụng 

chế phẩm này và phương pháp sản xuất chế phẩm gốm áp điện 
không chì này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gốm áp điện không chì có các đặc tính áp điện cao. 
Trong chế phẩm gốm áp điện không chì này, tỷ lệ mol (Na/K) giữa Na (natri) và K 
(kali) trong pha chính là: 0,40 < (Na/K) < 3,0. Ngoài ra, pha chính có cấu trúc tinh thể, 
trong đó: (i) nhóm điểm thứ nhất tương ứng với chu kỳ mạng gốc và (ii) nhóm điểm thứ 
hai tương ứng với chu kỳ mạng, mà mạng này gấp hai lần chu kỳ mạng gốc và yếu hơn 
nhóm điểm thứ nhất, mà được thể hiện trên hình ảnh nhiễu xạ chùm tia điện tử thu được 
bằng cách sử dụng kính hiển vi điện từ truyền và bằng cách sử dụng góc tới của chùm 
tia điện tử từ hướng <100> khi pha chính được thể hiện dưới dạng hệ tinh thể giả lập 
phương. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chi tiết áp điện có sử dụng chế phẩm gốm áp 
điện không chì và phương pháp sản suất chế phẩm gốm áp điện không chì này. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm gốm áp điện không chì, chi tiết áp điện có sử dụng 

chế phẩm này và phương pháp sản xuất chế phẩm gốm áp điện 
không chì này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gốm áp điện không chì có các đặc tính áp điện cao. 
Trong chế phẩm gốm áp điện không chì này, tỷ lệ mol (Na/K) giữa Na (natri) và K 
(kali) trong pha chính là 0,40 < (Na/K) < 3,0. Ngoài ra, pha chính có cấu trúc tinh thể, 
trong đó: (i) nhóm điểm thứ nhất tương ứng với chu kỳ mạng gốc và (ii) nhóm điểm thứ 
hai tương ứng với chu kỳ mạng, mà mạng này gấp hai lần chu kỳ mạng gốc và yếu hơn 
nhóm điểm thứ nhất, mà được thể hiện trên hình ảnh nhiễu xạ chùm tia điện tử thu được 
bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử truyền và bằng cách sử dụng góc tới của chùm 
tia điện tử từ hướng <100> khi pha chính được thể hiện dưới dạng hệ tinh thể giả lập 
phương. Tỷ lệ diện tích của pha tinh thể phản ánh nhóm điểm thứ hai trong pha chính là 
không lớn hơn 33% và đường kính hạt lớn nhất của các tinh thể phản ánh nhóm điểm 
thứ hai trong pha chính là không lớn hơn 25 nm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chi 
tiết áp điện có sử dụng chế phẩm gốm áp điện không chì và phương pháp sản suất chế 
phẩm gốm áp điện không chì này. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát lại đối tượng âm thanh được kết 

hợp với vị trí, thiết bị giải mã 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phát lại đối tượng âm thanh được kết hợp 

với vị trí, thiết bị giải mã. Thiết bị phát lại (100) để phát lại đối tượng âm thanh được kết 
hợp với vị trí được đề xuất. Thiết bị phát lại (100) bao gồm bộ tính toán khoảng cách 
(110) để tính toán các khoảng cách từ vị trí đến các loa hoặc để đọc các khoảng cách từ 
vị trí đến các loa. Bộ tính toán khoảng cách (110) được cấu hình để lấy kết quả với 
khoảng cách nhỏ nhất. Thiết bị phát lại (100) được cấu hình để phát lại đối tượng âm 
thanh sử dụng loa tương ứng với kết quả. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh, bộ giải 

mã và phương pháp giải mã dòng dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh, bộ giải mã 

và phương pháp giải mã dòng dữ liệu. Bộ mã hóa để mã hóa tín hiệu âm thanh thành 
dòng ®÷ liệu bao gồm bộ dự báo, bộ tìm thừa số, bộ biến đổi và bộ lượng tử hóa và mã 
hóa. Bộ dự báo được cấu hình để phân tích tín hiệu âm thanh để thu được các hệ số dự 
báo mô tả sự tương tự quang phổ của tín hiệu âm thanh và đưa tín hiệu âm thanh tới hàm 
bộ lọc phân tích phụ thuộc vào các hệ số dự báo để xuất ra tín hiệu dư của tín hiệu âm 
thanh. Bộ tìm thừa số được cấu hình để áp dụng việc tìm thừa số ma trận trên ma trận 
tương quan tự động hoặc ma trận hiệp phương sai của hàm bộ lọc phân tích được định rõ 
bằng các hệ số dự báo để thu được các ma trận được tìm thừa số. Bộ biến đổi được cấu 
hình để biển đổi tín hiệu dư dựa trên các ma trận được tìm thừa số để thu được tín hiệu 
dư được biến đổi. Bộ lượng tử hóa và mã hóa được cấu hình để lượng tử hóa tín hiệu dư 
biến đổi để thu được tín hiệu dư được biến đổi được lượng tử hóa hoặc tín hiệu dư được 
biến đổi được lượng tử hóa được mã hóa. 
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LTD.) 
(54) Hệ thống chơi trò chơi điện tử được làm thích ứng để sử dụng 

đồng thời cho nhiều người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chơi trò chơi điện tử được làm thích ứng để việc sử dụng 

nhiều người dùng nối được với hệ thống quản lý sòng bạc, được nối với hệ thống quản 
lý sòng bạc thông qua thẻ giao diện trò chơi, thực hiện việc trao đổi dữ liệu theo giao 
thức hệ thống quản lý sòng bạc nội bộ, và cho phép sự trao đổi dữ liệu giữa thẻ giao diện 
trò chơi và máy chủ trò chơi theo giao thức truyền thông máy chơi trò chơi công cộng. 
Qua giao diện nối mạng của máy chủ trò chơi, hệ thống chơi trò chơi điện tử có thể 
được sử dụng bởi các người chơi qua kết nối không dây, và được nối với cơ sở dữ liệu 
thành viên di động để ghi chép và so sánh dữ liệu thành viên. Dữ liệu của máy chủ trò 
chơi được truyền đến hệ thống quản lý sòng bạc thông qua thẻ giao diện trò chơi. Do đó, 
các người chơi được phép nối đồng thời với máy chủ trò chơi để chơi trò chơi và truyền 
dữ liệu đến hệ thống quản lý sòng bạc để điều khiển tiếp. 
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(11) 50394 
(21) 1-2016-03845 (51) 7 C08L  53/02, B65D  39/04, C08L  

23/10,  71/12,  91/00 
(22) 15.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/061559          15.04.2015 (87) WO2015/159912 A1 22.10.2015 
(30) 2014-084726          16.04.2014      JP 

2014-084722          16.04.2014      JP 
2014-212324          17.10.2014      JP 
2014-212323          17.10.2014      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2016 
(71) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) YAGI, Noriko (JP), HORIUCHI, Mika (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chất đàn hồi nhiệt dẻo, nút bịt cho đồ chứa dùng 

trong y tế và đồ chứa dùng trong y tế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chất đàn hồi nhiệt dẻo bao gồm: 100 phần khối lượng 

copolyme khối đã hydro hóa (a); từ 3 đến 50 phần khối lượng nhựa trên cơ sở 
polypropylen (b); từ 5 đến 100 phần khối lượng nhựa polyphenylen ete (c); và từ 50 đến 
200 phần khối lượng chất dẻo hóa không thơm (d), copolyme khối đã hydro hóa (a) có 
thể được tạo ra bằng cách hydro hóa copolyme khối bao gồm ít nhất một polyme khối A 
chứa đơn vị monome hợp chất hydrocacbon thơm vinyl làm thành phần chính và ít nhất 
một polyme khối B chứa đơn vị monome hợp chất dien liên hợp làm thành phần chính, 
và trọng lượng phân tử trung bình trọng lượng của copolyme khối đã hydro hóa (a) là từ 
100000 đến 350000.  
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(11) 50395 
(21) 1-2016-03848 (51) 7 B24B  31/14, B24D  3/00, C09K  

3/14 
(22) 17.02.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/054319         17.02.2015 (87) WO2015/156034 15.10.2015 
(30) 2014-078919         07.04.2014      JP 
(71) SINTOKOGIO, LTD.  (JP) 

28-12, Meieki 3-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-6424 Japan 
(72) HIRATSUKA Youichiro (JP), SUESUGA Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu mài nhẵn thùng và phương pháp sản xuất vật liệu này

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu mài nhẵn thùng (40) có kết cấu dạng khối nung xốp có các 
lỗ rỗng phân tán bên trong, vật liệu này chứa ít nhất: nhôm oxit với lượng nằm trong 
khoảng từ 60% đến 80% khối lượng, silic đioxit với lượng nằm trong khoảng 10% đến 
30% khối lượng, ziricon oxit với lượng nằm trong khoảng 4% đến 8% khối lượng, canxi 
oxit với lượng nằm trong khoảng 1% đến 3% khối lượng, và magie oxit với lượng nằm 
trong khoảng 1% đến 4% khối lượng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu mài nhẵn thùng nêu 
trên. 
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(11) 50396 
(21) 1-2016-03858 (51) 7 H04W  4/24, H04B  17/00 

(22) 13.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/SG2015/050036     13.03.2015 (87) WO2015/137886 17.09.2015 
(30) 61/952,706          13.03.2014      US 
(71) CHIKKA PTE LTD  (SG) 

24 Raffles Place, #27-01 Clifford Centre, Singapore 048621, Singapore 
(72) MENDIOLA, Dennis (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp cung cấp phương án dịch vụ dữ liệu 

cho người dùng thiết bị di động 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp cung cấp phương án dịch vụ dữ liệu cho thuê 

bao thiết bị di động, phương pháp này bao gồm các bước giám sát sự truy cập của người 
dùng tới tài nguyên web và khuyến nghị phương án dịch vụ dữ liệu phù hợp dựa trên sự 
truy cập này của người dùng tới tài nguyên web. Dấu hiệu bổ sung là cung cấp khoảng 
thời gian dùng thử miễn phí cho thuê bao nếu tài nguyên web này được truy cập là truy 
cập lần đầu hoặc truy cập sau khoảng thời gian nghỉ. Phương pháp này đặc biệt có lợi 
trong việc hỗ trợ khuyến nghị các phương án xác định phương án cụ thể về thao tác ứng 
dụng cho những người dùng trả trước nhằm cố gắng hạ thấp điểm giá được tính cho các 
thuê bao trả trước này mà không làm giảm bớt trải nghiệm internet của họ. 
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(11) 50397 
(21) 1-2016-03863 (51) 7 A01K 63/04, C02F 1/00 

(22) 13.10.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2016 
(75) Vũ Quốc Tuấn  (VN) 

27/24/15 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp lọc nước tuần hoàn tự hành dùng trong nuôi 

trồng thủy sản 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lọc nước tuần hoàn tự hành sử dụng hệ thống lọc nước 

tuần hoàn để lọc chất thải đáy của khu vực nuôi trồng thủy sản trên diện tích rộng. Khác 
biệt ở chỗ khi lọc theo phương pháp này thì hệ thống lọc tự di chuyển như một chiếc 
thuyền theo cơ chế vừa di chuyển vừa lọc để hút và lọc chất thải đáy trên diện tích rộng 
bằng đầu lấy nước là bơm chìm thả sát đáy ao (3) đồng thời cũng giúp bổ sung oxy hòa 
tan trong nước khi xịt qua vòi sen (5). Toàn bộ hệ thống tự hành theo các đường tròn phi 
tuyến tính nhờ đầu xả 8 có thể điều chỉnh ở góc thích hợp phù hợp với điều kiện từng ao 
hồ so với trục dọc của bè nổi và các tác động tự nhiên giúp loại bỏ chất thải trên gần như 
toàn bộ đáy khu vực nuôi trồng.  
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(11) 50398 
(21) 1-2016-03864 (51) 7 C21D  9/46, C22C  38/60 

(22) 26.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/059375         26.03.2015 (87) WO2015/147166 A1 01.10.2015 
(30) 2014-069095         28.03.2014       JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 
(72) KATAGIRI Yukio (JP), KAWAMOTO Akito (JP), FUJIWARA Susumu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm thép có đặc tính chống ăn mòn ở điểm sương axit, phương 

pháp sản xuất tấm thép này và bộ phận cấu thành đường dẫn 
khí xả làm bằng tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới tấm thép có đặc tính chống ăn mòn ở điểm sương axit, phương pháp 
sản xuất tấm thép này và bộ phận cấu thành đường dẫn khí xả làm bằng tấm thép này. 
Tấm thép có đặc tính chống ăn mòn ở điểm sương axit có thành phần hóa học bao gồm 
(tính theo % trọng lượng): C: 0,001 - 0,15%, Si: nhỏ hơn hoặc bằng 0,80%, Mn: nhỏ 
hơn hoặc bằng 1,50%, P: nhở hơn hoặc bằng 0,025%, S: nhỏ hơn hoặc bằng 0,030%, 
Cu: 0,10 - 1,00%, Ni: nhỏ hơn hoặc bằng 0,50%, Cr: 0,05 - 0,25%, Mo: 0,01 - 0,08%, 
Al: nhỏ hơn hoặc bằng 0,100%, Ti, Nb, và V với tổng lượng nằm trong khoảng từ 0 dến 
0,20%, B: 0 - 0,010%, Sb và Sn với tổng lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 0,10%, và 
lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được, có cấu trúc pha đơn ferit, hoặc cấu 
trúc chứa một hoặc nhiều thành phần trong số: xementit, peclit, bainit, và mactensit với 
tổng lượng là 30% thể tích hoặc nhỏ hơn, và lượng còn lại là pha ferit, và các hạt tinh 

thể ferit có đường kính hạt tinh thể trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 12,0m. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) MONDEN Kengo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xi lanh nén chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi lanh nén chất lỏng (10) mà có nắp đậy đầu xi lanh (14) và nắp 
đậy cần (16) được bố trí trên cả hai đầu của ống xi lanh (12), trong đó nắp đậy đầu xi 
lanh (14) và nắp đậy cần (16) được tạo ra bằng cách đúc như đúc trong khuôn. Rãnh kết 
nối thứ nhất (34) lõm vào ở dạng rãnh theo hướng trục ra phía ngoài được tạo ra ở bề 
mặt theo chu vi ngoài của phần lõm thứ nhất (28) của nắp đậy đầu xi lanh (14). Vòng 
kẹp thứ nhất (32) bị đẩy vào trong phần lõm thứ nhất (28), dẫn đến việc tạo ra rãnh kết 
nối thứ nhất (34) có tiết diện ngang hình chữ nhật, vùng mở của nó được bịt kín. Ngoài 
ra, rãnh kết nối thứ nhất (34) kết nối buồng xi lanh (20) của ống xi lanh (12) với buồng 
giảm chấn thứ nhất (30) của nắp đậy đầu xi lanh (14). 
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(11) 50400 
(21) 1-2016-03871 (51) 7 H04B  17/00, H04L  5/14 

(22) 18.03.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/073575     18.03.2014 (87) WO2015/139192 A1 24.09.2015 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) ZHANG, Lei (CN), RONG, Lu (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống truyền thông dùng để hiệu 

chỉnh tương hỗ giữa các thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu chỉnh tương hỗ giữa các thiết bị người dùng 

(UE), thiết bị, và hệ thống truyền thông, mà liên quan đến lĩnh vực truyền thông, và có 
thể hiệu chỉnh lỗi tương hỗ giữa các UE, nhờ đó đảm bảo hiệu năng của hệ thống truyền 
thông. Phương pháp bao gồm: gửi, bởi thiết bị truyền thông, tín hiệu tham chiếu thứ 
nhất tới thiết bị người dùng UE thứ nhất, sao cho UE thứ nhất ước tính thông tin kênh 
thứ nhất của kênh thứ nhất giữa UE thứ nhất và thiết bị truyền thông theo tín hiệu tham 
chiếu thứ nhất; thu thông tin kênh thứ nhất mà được phản hồi bởi UE thứ nhất; thu tín 
hiệu tham chiếu thứ hai mà được gửi bởi UE thứ nhất; ước tính thông tin kênh thứ hai 
của kênh thứ hai giữa thiết bị truyền thông và UE thứ nhất theo tín hiệu tham chiếu thứ 
hai; và thực hiện sự hiệu chỉnh tương hỗ theo thông tin kênh thứ nhất và thông tin kênh 
thứ hai. 
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518129, China 

(72) ZHENG, Juan (CN), FAN, Xiaoan  (CN), LV, Yongxia  (CN), CLASSON, Brian (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp nghe mạng, thiết bị thứ nhất cung cấp tín hiệu 

nghe mạng và thiết bị thứ hai thực hiện nghe mạng nhờ sử 
dụng tín hiệu nghe mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp nghe mạng, trong đó phương pháp bao 
gồm các bước: xác định, bởi thiết bị thứ nhất theo loại tài nguyên nghe mạng, mẫu hình 
thời gian-tần số của chuỗi thứ nhất và tương ứng với tài nguyên nghe mạng của loại này; 
và sau đó truyền chuỗi thứ nhất tới thiết bị thứ hai nhờ sử dụng mẫu hình thời gian-tần 
số của chuỗi thứ nhất, sao cho thiết bị thứ hai thực hiện nghe mạng theo chuỗi thứ nhất. 
Mầu hình thời gian-tần số của chuỗi thứ nhất được xác định trong quy trình xử lý này là 
mẫu hình thời gian-tần số thu được bằng cách biến đổi mẫu hình thời gian-tần số của 
chuỗi gốc, và tín hiệu nghe mạng thu được từ đó, nghĩa là, mẫu hình thời gian-tần số của 
chuỗi thứ nhất, là đơn giản, mà có thể đạt được mục đích làm giảm độ phức tạp trong 
việc tạo tín hiệu nghe mạng và độ phức tạp tính toán trong việc phân tích tín hiệu nghe 
mạng. 
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(72) LEE, Bae Keun  (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các bước: nhận thông 
tin ảnh tương ứng với khối sẽ được giải mã; thực hiện giải mã entropi đối với thông tin 
ảnh nhận được; quyết định chế độ nhảy biến đổi của khối sẽ được giải mã từ nhiều tùy 
chọn chế độ nhảy biến đổi, dựa trên thông tin ảnh được giải mã entropi; và biến đổi 
ngược khối sẽ được giải mã dựa trên chế độ nhảy biến đổi được quyết định. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo bao gồm các bước: nhận thông 
tin ảnh tương ứng với khối sẽ được giải mã; thực hiện giải mã entropi đối với thông tin 
ảnh nhận được; quyết định chế độ nhảy biến đổi của khối sẽ được giải mã từ nhiều tùy 
chọn chế độ nhảy biến đổi, dựa trên thông tin ảnh được giải mã entropi; và biến đổi 
ngược khối sẽ được giải mã dựa trên chế độ nhảy biến đổi được quyết định. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật mã hóa và giải mã viđeo, và cụ thể là sáng chế đề cập đến 
phương pháp giải mã tín hiệu viđeo đã được mã hóa bởi các bước: thực hiện dự đoán đối 
với khối hiện thời; và biến đổi phần dư mà được tạo ra bởi việc dự đoán, trong đó trong 
bước biến đổi, biến đổi thứ nhất được thực hiện trên phần dư, và sau đó biến đổi thứ hai 
được thực hiện trên miền tần số thấp, và trong đó chế độ của biến đổi thứ hai có thể 
được quyết định trên cơ sở chế độ của biến đổi thứ nhất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật mã hóa và giải mã viđeo, và cụ thể là sáng chế đề cập đến 
phương pháp giải mã tín hiệu viđeo đã được mã hóa bởi các bước: thực hiện dự đoán đối 
với khối hiện thời; và biến đổi phần dư mà được tạo ra bởi việc dự đoán, trong đó trong 
bước biến đổi, biến đổi thứ nhất được thực hiện trên phần dư, và sau đó biến đổi thứ hai 
được thực hiện trên miền tần số thấp, và trong đó chế độ của biến đổi thứ hai có thể 
được quyết định trên cơ sở chế độ của biến đổi thứ nhất. 
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(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật mã hóa và giải mã viđeo, và cụ thể là sáng chế đề cập đến 
phương pháp giải mã tín hiệu viđeo đã được mã hóa bởi các bước: thực hiện dự đoán đối 
với khối hiện thời; và biến đổi phần dư mà được tạo ra bởi việc dự đoán, trong đó trong 
bước biến đổi, biến đổi thứ nhất được thực hiện trên phần dư, và sau đó biến đổi thứ hai 
được thực hiện trên miền tần số thấp, và trong đó chế độ của biến đổi thứ hai có thể 
được quyết định trên cơ sở chế độ của biến đổi thứ nhất. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất phần rỗng có nhánh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để sản xuất phần rỗng có nhánh, trong đó lỗ 
thông trong phần nối giữa ống chính và ống nhánh được tạo ra theo cách đơn giản và giá 
thành hạ. Lỗ thông (20) được tạo ra bằng cách làm cho trục trượt (60) di chuyển về phía 
khoang chính (38) và làm cho toàn bộ mép theo chu vi ngoài của đỉnh (66) hoạt động 
như là dao cắt để thâm nhập vào ống chính (12) vào trong phần rỗng (16), và điều này 
làm cho có thể tạo ra lỗ thông (20) theo cách đơn giản trong quá trình thực hiện hàng 
loạt các bước sản xuất, và làm giảm bớt sự xuất hiện của các rìa bờm và làm thiên lệch 
hoặc giảm sự cần thiết đối với các quy trình hoàn thiện như là giũa. Kết quả là dẫn đến 
tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất. 
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(72) MATSUKATA, Masahiko (JP), SESHIMO, Masahiro (JP), SAKAI, Motomu (JP), 
KIMURA, Nobuhiro (JP), ADACHI, Michiaki (JP), WAKU, Toshio (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tách olefin và phức hợp màng zeolit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách olefin bằng cách sử dụng phức hợp màng zeolit 
có hiệu suất tách cao và tỷ lệ thẩm thấu đủ để sử dụng thực tế, và phức hợp màng zeolit 
này dùng để tách olefin. Sáng chế đề xuất phương pháp tách chọn lọc olefin từ chất lỏng 
được trộn olefin/parafin bằng phức hợp màng zeolit có màng zeolit X trên giá xốp, và 
khác biệt ở chỗ zeolit X được cấu thành bởi zeolit AgX mà trong đó cation trao đổi ion 
được trong zeolit X được trao đổi với ion Ag.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp trong thiết bị không dây để thực hiện việc truy 

cập ngẫu nhiên đến nút mạng, phương pháp trong nút mạng để 
hỗ trợ việc truy cập ngẫu nhiên từ thiết bị không dây, thiết bị 
không dây và nút mạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp trong thiết bị không dây để thực hiện việc truy cập ngẫu 
nhiên đến nút mạng. Phương pháp này bao gồm bước tiếp nhận tập các tín hiệu tham 
chiếu đặc tính chùm liên kết xuống (beam-specific reference signals - BRS), từ nút 
mạng, và xác định BRS tốt hơn dựa trên công suất tín hiệu nhận được đối với mỗi BRS. 
Phương pháp này còn bao gồm bước lựa chọn, dựa trên BRS tốt hơn, tài nguyên truy cập 
ngẫu nhiên sẽ được sử dụng để truyền yêu cầu truy câp ngẫu nhiên đến nút mạng, và sử 
dụng tài nguyên truy cập ngẫu nhiên được lựa chọn khi truyền yêu cầu truy cập ngẫu 
nhiên đến nút mạng, nhờ đó việc lựa chọn tài nguyên truy cập ngẫu nhiên chỉ ra cho nút 
mạng chùm liên kết xuống nào là tốt hơn cho thiết bị không dây sử dụng để truyền liên 
kết xuống. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp định vị 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực các công nghệ mạng truyền thông, và bộc lộ thiết bị và 
phương pháp định vị, được sử dụng để giải quyết vấn đề định vị thiết bị đầu cuối khi 
nhiều nút thuộc cùng tế bào phục vụ cùng thiết bị đầu cuối: Theo các phương án thực 
hiện sáng chế, môđun gửi gửi thông tin dữ liệu phụ đến thiết bị đầu cuối, trong đó thông 
tin dữ liệu phụ là thông tin được thiết bị đầu cuối yêu cầu để thực hiện đo lường trên các 
nút định vị, trong đó thông tin dữ liệu phụ gồm các số lượng chỉ số nút định vị của các 
nút định vị; môđun nhận nhận kết quả đo lường định vị được thiết bị đầu cuối gửi, và 
cung cấp kết quả đo lường định vị cho môđun định vị, trong đó kết quả đo lường định vị 
gồm kết quả đo lường định vị tương ứng với mỗi số chỉ mục nút định vị, hoặc kết quả đo 
lường định vị rằng mỗi số chỉ mục nút định vị chuẩn tương ứng riêng rẽ với các số lượng 
chỉ số nút định vị khác; và môđun định vị xác định vị trí của thiết bị đầu cuối nhờ sử 
dụng kết quả đo lường định vị. Các giải pháp theo các phương án thực hiện sáng chế 
thích hợp để sử dụng khi định vị thiết bị đầu cuối. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị kẹp (10) được tạo có thân đỡ (20) mà nhô theo chiều ngang 
của thân (12), cùng với tay kẹp (16), mà được bố trí quay được đối mặt với thân đỡ (20). 
Trên thân đỡ (20), chi tiết đỡ (34), mà kéo dài theo hướng nằm ngang, được bố trí tháo 
ra được tương đối với lỗ ghép (22) của thân (12), trong khi thân nối (102), mà nối liền 
hai tay (100a, 100b), được bố trí tháo ra được trên một đầu của tay kẹp (16). Cơ cấu nhả 
kẹp (28), mà nhả trạng thái kẹp khi tay kẹp (16) được khóa, được bố trí trong thân (12), 
và được tạo kết cấu để ép mối ghép (80) của cơ cấu truyền lực dẫn động (18) mà được 
chứa trong thân (12) về phía cụm dẫn động (14). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo cấu hình, thiết bị mạng và thiết bị người dùng

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực truyền thông, và đề xuất phương pháp tạo cấu hình, 
thiết bị mạng, và thiết bị người dùng, để tạo cấu hình đúng cho các loại kênh mang vô 
tuyến khác nhau và tạo cấu hình đúng cho thực thể MAC (Medium Access Control - 
điều khiển truy cập phương tiện). Phương pháp này bao gồm các bước: xác định, bởi 
thiết bị mạng, loại cấu hình; tạo ra thông điệp thứ nhất theo loại cấu hình này; và gửi 
thông điệp thứ nhất này đến thiết bị người dùng. Phương pháp này được dùng để tạo cấu 
hình kênh mang vô tuyến. 
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(30) MI2014A000646          08.04.2014      IT 
(71) SEVECOM S.P.A.  (IT) 

Via Marradi 1, I-20121 Milano, Italy 
(72) SERINO, Nazzaro (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp dùng cho thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi ở 

dạng rắn chứa hỗn hợp này và quy trình sản xuất thức ăn 
chăn nuôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dùng cho thức ăn chăn nuôi, trong đó hỗn hợp này chứa: 
(i) dầu thầu dầu được etoxyl hóa chứa từ 8 đến 200 nhóm etylenoxy - chất phụ gia 
E484, và/hoặc các este polyetylen glycol của các axit béo thu được từ dầu đậu nành - 
chất phụ gia E487, và 
(ii) các olein thực vật được chọn từ nhóm chứa hoặc, cách khác là, gồm axit oleic, axit 
linoleic, axit linolenic, triglyxerit của axit oleic, dầu thực vật hoặc các hỗn hợp của 
chúng, và 
(iii) 1,2-propandiol glycol. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thức ăn chăn nuôi ở dạng rắn chứa hỗn hợp này, và 
quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi. 
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(11) 50414 
(21) 1-2016-03931 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 08.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/061015         08.04.2015 (87) WO2015/156330 15.10.2015 
(30) 2014-079615         08.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2016 
(71) 1. NOK CORPORATION  (JP) 

1-12-15 Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo 1058585, Japan 
2. SYNZTEC CO., LTD.  (JP) 
1-12-15 Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo 1050012, Japan 

(72) HIGASHIRA Toshihiro (JP), IKEDA Atsushi (JP), KONDO Tomohiro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chi tiết cao su của trục từ và phương pháp sản xuất chi tiết 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết cao su của trục từ mà có bề mặt nhám đồng đều trên bề mặt 

chi tiết cao su, chi tiết này có khả năng đảm bảo độ dày đủ mà không làm nhiễm bẩn 
phần ngoại biên trong khi vẫn duy trì khả năng đàn hồi ở lớp phủ và phần lồi mà không 
làm giảm độ mềm của lớp nền cao su, và chi tiết này có lớp phủ có tính chất không dính 
và độ ma sát thấp, và phương pháp sản xuất chi tiết này, và mục đích của sáng chế đạt 
được bằng cách cho dầu silicon phản ứng, hợp chất isoxyanat, và dung môi pha loãng có 
khả năng hòa tan cả dầu silicon phản ứng và hợp chất isoxyanat vào thùng phản ứng, 
thực hiện phản ứng trùng hợp sơ bộ trong đó dầu silicon phản ứng và hợp chất isoxyanat 
được phản ứng thành trạng thái trùng hợp trong dung môi pha loãng trong thùng phản 
ứng trong khi sự hòa tan trong dung môi vẫn được duy trì, sau đó trộn polyol và dung 
dịch hợp chất isoxyanat và sử dụng các hạt cao su silicon (101) để điều chế chất lỏng 
phết của thành phần lớp phủ (13), và phết và lưu hóa chất lỏng phết xung quanh trục từ 
(1) để hoàn thiện. 
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(11) 50415 
(21) 1-2016-03932 (51) 7 C10M  169/04,  107/02,  109/00,  

147/00, F16L  15/04, C10M  107/26,  
125/30, C10N  40/00,  50/08 

(22) 03.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/001112     03.03.2015 (87) WO2015/141159 24.09.2015 
(30) 2014-058702         20.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2016 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 
54, rue Anatole France, Aulnoye-Aymeries 59620, France 

(72) GOTO, Kumo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm để tạo ra lớp phủ bôi trơn rắn, cơ cấu nối bằng ren 

dùng cho ống dẫn có lớp phủ bôi trơn rắn được tạo ra từ chế 
phẩm này và phương pháp sản xuất cơ cầu nối bằng ren này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nối bằng ren dùng cho ống dẫn có bề mặt không dính và 
ngăn ngừa hiện tượng gỉ và có tính chống rỗ ren và độ kín khí tuyệt vời ngay cả trong 
môi trường có nhiệt độ rất thấp mà không sử dụng dầu mỡ hỗn hợp, phương pháp sản 
xuất cơ cấu này, và chế phẩm để tạo ra lớp phủ bôi trơn rắn trên cơ cấu nối bằng ren 
này. Lớp phủ bôi trơn rắn (24), được tạo ra từ chế phẩm chứa chất kết dính, chất phụ gia 
trên cơ sở flo, chất bôi trơn rắn và chất phụ gia chống gỉ, được phủ làm lớp phủ xử lý bề 
mặt trên cùng trên bề mặt tiếp xúc của ít nhất một trong số bộ phận có ren ngoài và bộ 
phận có ren trong, Ngay cả khi được đặt trong môi trường có nhiệt độ rất thấp, lớp phủ 
bôi trơn rắn (24) có thể duy trì độ bám dính và thể hiện chức năng bôi trơn, có thể ngăn 
ngừa hiện tượng rỗ ren của cơ cấu nối bằng ren, và có thể cũng đảm bảo độ kín khí sau 
khi vặn chặt. 
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(21) 1-2016-03934 (51) 7 G10L  19/02,  19/00 

(22) 20.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/058608          20.03.2015 (87) WO2015/146860 A1 01.10.2015 
(30) 2014-060650          24.03.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2016 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan 
(72) KIKUIRI Kei (JP), YAMAGUCHI Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị giải mã auđio và phương pháp giải mã auđio 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã auđio và phương pháp giải mã auđio để làm giảm 
biến dạng thành phần dải tần được mã hóa với số lượng nhỏ các bit trong miền thời gian 
và nâng cao chất lượng auđio. Thiết bị giải mã auđio (10) giải mã tín hiệu auđio được 
mã hóa và đưa ra tín hiệu auđio. Bộ giải mã (10a) giải mã chuỗi được mã hóa chứa tín 
hiệu auđio được mã hóa và thu nhận tín hiệu được giải mã. Bộ tạo dạng đường bao tạm 
thời có lựa chọn (10b) tạo dạng đường bao tạm thời của tín hiệu được giải mã trong dải 
tần trên cơ sở thông tin liên quan đến giải mã có liên quan đến việc giải mã của chuỗi 
được mã hóa. 
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(86) PCT/JP2015/062185         22.04.2015 (87) WO2015/163346 29.10.2015 
(30) 2014-088475         22.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2016 
(71) TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION  (JP) 

3-26, Koyama 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8558 Japan 
(72) WADA Katsunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mỏ hàn và dưỡng lắp của mỏ hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỏ hàn (1A, 1B, 1C) bao gồm dưỡng lắp (50A, 50B) để lắp bộ 
phận dẫn hướng dây hàn đích (60) để cấp dây hàn (W) về phía nồi hàn của phôi gia 
công, trong đó dưỡng lắp (50A, 50B) có ren ngoài (51d) có thể được vặn vào ren trong 
(10d) được tạo ra trong thân mỏ hàn (5) và được lắp theo kiểu tháo ra được vào thân mỏ 
hàn (5); và dưỡng lắp (50A, 50B). Sáng chế đề xuất mỏ hàn (1A, 1B, 1C) mà bộ phận 
dẫn hướng dây hàn đích (60) có thể được lắp ổn định với nó và nó có thể lắp bộ phận 
dẫn hướng dây hàn đích (60) đa năng cao; và dưỡng lắp (50A, 50B). 
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(30) 10-2014-0031912          19.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2016 
(71) 1. GOPASS CO., LTD.  (KR) 

(Songjeong-dong, Footwear Industrial Promotion Center) #206 55 Noksansandan 382-
ro 14beon-gil, Gangseo-gu, Busan 618-820, Republic of Korea 
2. PARK, SOO HYUN  (KR) 
(Goejeong-dong) 34, Seunghak-ro 161beonan-gil, Saha-gu, Busan 604-813, Republic 
of Korea 

(72) PARK, Soo Hyun (KR), PARK, Soo Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm van một chiều dùng cho giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm van một chiều dùng cho giày, bao gồm: tấm van kiểu tổ ong, 
được xếp chồng trên mặt trên của đế giày có các rãnh tiếp nhận trong đó và nhờ đó đóng 
kín các rãnh tiếp nhận này, và tấm van này có tính đàn hồi; và các van, mà chúng được 
tạo thành bên trong tấm van kiểu tổ ong và được mở/đóng có chọn lựa theo áp suất 
không khí, và chúng được tạo thành sao cho không lệch ra khỏi độ dày (t) của tấm van 
kiểu tổ ong. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2016 
(71) KYUNGDONG NAVIEN CO., LTD.  (KR) 

95, Suworam-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-852, Republic of 
Korea 

(72) LEE, Dong Keun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị làm lạnh và khử ẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm lạnh và khử ẩm, bao gồm: thân máy trong đó kênh dẫn 
thứ nhất và kênh dẫn thứ hai được tạo ra; khối cấp nhiệt được lắp bên trong kênh dẫn thứ 
nhất; rôto hút ẩm được lắp có thể quay bên trong thân máy; khối làm lạnh được lắp bên 
trong kênh dẫn thứ hai; và khối tuần hoàn chất làm lạnh có vòng tuần hoàn chất làm 
lạnh bao gồm máy nén và bình ngưng, trong đó bình ngưng được lắp bên trong kênh dẫn 
thứ hai sao cho chất làm lạnh được tuần hoàn trong đó, có thể ngưng tụ bằng cách trao 
đổi nhiệt với dòng khí thứ hai đã được làm lạnh bằng khối làm lạnh. 
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(71) Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp  (VN) 

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Trần Thị Thu Hà (VN), Bùi Văn Thắng (VN), Phạm Thị Thảo (VN), Đào Thị Bích 

Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 
(54) Quy trình nhân giống cây Đảng sâm (Codonopsis sp.) bằng nuôi 

cấy mô 
  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình nhân giống cây Đảng sâm (Codonopsis javanica) bằng 

nuôi cấy mô, trong đó quy trình này bao gồm các bước: vào mẫu tạo vật liệu vô trùng; 
tái sinh chồi, nhân nhanh chồi, trước khi ra rễ, bước tạo rễ và bước cảm ứng cây để giúp 
cây làm quen với môi trường tự nhiên.  
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(86) PCT/IB2015/052379          31.03.2015 (87) WO2015/151036 08.10.2015 
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(71) DUCTOR OY  (FI) 

Viikinkaari 4, FI-00790 Helsinki, Finland 
(72) KETOLA, Ari (FI), KOSKENNIEMI, Kerttu (FI), LAHTINEN, Minna (FI), 

NUMMELA, Jarkko (FI), VIROLAINEN, Nina (FI), VIRKAJARVI, Ilkka (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất khí sinh học từ nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình và hệ thống sản xuất khí sinh học từ nguyên liệu. Quy trình 
phân hủy kỵ khí hai pha theo sáng chế được kiểm soát trạng thái nitơ (tỷ lệ mol của 
cacbon và nitơ; hàm lượng nitơ hoặc nitơ amoniac tổng số) để duy trì điều kiện tối ưu 
trong quy trình. Quy trình dùng nhiều nguyên liệu hoặc tạo điều kiện phân hủy một 
nguyên liệu. Bước nạp nguyên liệu giàu nitơ trong quy trình được cải tiến. Quần xã vi 
sinh vật thủy phân tạo axit trong pha thứ nhất tạo ra amoniac, tức giải phóng nitơ hữu cơ 
dạng amoniac. Nitơ và phospho được phân tách và thu hồi từ bùn phân hủy, sau đó tạo 
khí sinh học trong pha thứ hai. Nước thải từ quá trình tạo khí sinh học được tái tuần 
hoàn vào quy trình. 
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(11) 50422 
(21) 1-2016-03956 (51) 7 C22C  38/00,  38/58, F16J  15/08 

(22) 16.03.2015 (43) 25.01.2017 
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(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 
(72) KUMANO Naohito (JP), IMAKAWA Kazunari (JP), OKU Manabu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm thép không gỉ austenit dùng làm vòng đệm kim loại và 

vòng đệm kim loại được làm bằng tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới tấm thép không gỉ austenit dùng làm vòng đệm kim loại và vòng 

đệm kim loại được làm bằng tấm thép này. Việc tạo ra vòng đệm kim loại chịu nhiệt 
được kiểm soát sao cho tấm thép này có độ bền (độ cứng ở nhiệt độ thường) sao cho tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc gia công, và có đặc tính chống rò khí tốt. Tấm thép không 
gỉ austenit dùng làm vòng đệm kim loại theo sáng chế có thành phần bao gồm, tính theo 
% khối lượng: C: 0,015 - 0,200%, Si: 1,50 - 5,00%, Mn: 0,30 - 2,50%, Ni: 7,0 - 17,0%, 
Cr: 13,0 - 23,0%, N: 0,005 - 0,250%, và ít nhất một nguyên tố trong số Mo, Cu, Nb, Ti, 
V, Zr, W, Co, B, Al, REM (nguyên tố đất hiếm không phải Y), Y, Ca và Mg nếu cần, 
lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được, có độ cứng ở nhiệt độ thường nhỏ 
hơn hoặc bằng 430 HV, có nửa độ rộng ở đỉnh của mặt phẳng tinh thể austenit (311) 
trên giản đồ nhiễu xạ tia X của tiết diện ngang vuông góc với hướng chiều dày tấm nằm 

trong khoảng từ 0,10 tới 1,60°, và có độ nhám bề mặt Ra nhỏ hơn hoặc bằng 0,30m. 
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(11) 50423 
(21) 1-2016-03960 (51) 7 C08L  69/00, C08K  3/04, C08L  

55/02,  77/00 
(22) 18.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/058042         18.03.2015 (87) WO2015/163049 29.10.2015 
(30) 2014-087530         21.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2016 
(71) UMG ABS, LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 1046591 Japan 
(72) NAKAMOTO Masahito (JP), KAWAGUCHI Hideichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa dẻo nhiệt gia cố và vật đúc thu được từ chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dẻo nhiệt gia cố chứa: thành phần nhựa sơ cấp (C) 

chứa nhựa polycacbonat (A) với luợng nằm trong khoảng từ 50% đến 100% khối lượng 
và copolyme ghép (B) với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 50% khối lượng, 
copolyme ghép này thu được bằng cách trùng hợp hỗn hợp monome chứa monome của 
hợp chất alkenyl thơm (a) và monome của hợp chất vinyl xyanua (b) vái sự có mặt của 
polyme cao su (B1); chất độn vô cơ (D); polyme chứa glyxidyl ete (E) chứa các đơn vị 
glyxidyl ete và có khối lượng phân tử trung bình nằm trong khoảng từ 3800 đến 60000; 
và polyamit (F) chứa nước với lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0,1% khối lượng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật đúc thu được bằng cách đúc chế phẩm nêu trên. 
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(11) 50424 
(21) 1-2016-03965 (51) 7 C11D  17/06,  1/14,  1/72,  3/08,  

3/12, D06F  3/00, C11D  1/04,  1/22,  
3/04,  3/10,  3/37, D06F  35/00,  
39/02 

(22) 13.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/061320         13.04.2015 (87) WO2015/163175 29.10.2015 
(30) 2014-088989         23.04.2014      JP 

2014-156254         31.07.2014      JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) NISHI Toshiki (JP), MURATA Daiya (JP), IMOSE Tamaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt quần áo dạng bột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt quần áo dạng bột chứa thành phần (A) với lượng 
nằm trong khoảng từ 5-40% khối lượng của thành phần (A-1) muối kim loại kiềm hoặc 
muối alkanolamin của axit alkyl benzen sulfonic và thành phần (A-2) muối kim loại 
kiềm hoặc muối alkanolamin của axit alkyl sulfuric; thành phần (B) với lượng nằm 
trong khoảng từ 5-55% khối lượng của muối vô cơ kiềm hoà tan trong nước; thành phần 
(C) với lượng nằm trong khoảng từ 20-70% khối lượng của muối vô cơ trung hoà tan 
trong nước khác với thành phần (D); thành phần (D) với lượng nằm trong khoảng từ 0,5-
12% khối lượng của muối magie tan trong nước dưới dạng magie sulfat khan, và thành 
phần (E) với lượng nằm trong khoảng từ 0,1-7% khối lượng của axit béo có 12-18 
nguyên tử cacbon hoặc muối của nó, trong đó tỷ lệ khối lượng của thành phần (A-1) và 
(A-2) ((A-1)/(A-2)) là nằm trong khoảng từ 0,6-5, và tỷ lệ của (E-1) axit béo có 12 
nguyên tử cacbon hoặc muối của nó trong thành phần (E) là 50% khối lượng hoặc nhiều 
hơn. 
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(11) 50425 
(21) 1-2016-03966 (51) 7 D06L  3/02 

(22) 15.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/058147     15.04.2015 (87) WO2015/162042 29.10.2015 
(30) 10 2014 207 727.3          24.04.2014      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2017 
(71) CHT R. BEITLICH GMBH  (DE) 

Bismarckstrasse 102, 72072 Tubingen, Germany 
(72) GRUBER Martin (DE), APLAS Thomas (DE), LUTZ Harald (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình làm sáng màu vải dệt nhuộm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm sáng màu sản phẩm dệt nhuộm và sản phẩm dệt được 
tạo ra nhờ quy trình này. Quy trình này, khác biệt ở chỗ, nó bao gồm bước xử lý nguyên 
liệu bằng dung dịch nước có thành phần hoạt tính là axit peroxocarboxylic hữu cơ chứa 
nhóm kỵ nước có ít nhất 5 nguyên tử cacbon. 
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(11) 50426 
(21) 1-2016-03968 (51) 7 C04B  35/106,  35/48,  35/49,  35/14,  

35/10 
(22) 31.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/023497     31.03.2015 (87) WO2015/153551 08.10.2015 
(30) 61/973,133          31.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC.  (US) 

One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0138, United States of 
America 

(72) FOURCADE, Julien P. (US), LECHEVALIER, David J. (US), CITTI, Olivier (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối chịu lửa và phương pháp tạo hình khối chịu lửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khối chịu lửa có thể bao gồm phôi ziricon, phôi ziricon này có thể 
chứa hợp phần chứa Al2O3 với lượng ít nhất là khoảng 0,1% trọng lượng và không lớn 
hơn khoảng 5,5% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng của phôi ziricon. Phôi ziricon 
này có thể còn chứa hợp phần SiO2 với lượng ít nhất là khoảng 25% trọng lượng và 
không lớn hơn khoảng 35% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng của phôi ziricon. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo hình khối chịu lửa này. 
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(11) 50427 
(21) 1-2016-03972 (51) 7 C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 

25/28 
(22) 27.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/IB2015/052279      27.03.2015 (87) WO2015/155626 15.10.2015 
(30) 61/977,774          10.04.2014      US 

61/119,862          24.02.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2016 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) BRODNEY, Michael Aaron (US), BECK, Elizabeth Mary (GB), BUTLER, Christopher 

Ryan (US), ZHANG, Lei (US), O'NEILL, Brian Thomas (US), BARREIRO, Gabriela 
(US), LACHAPELLE, Erik Alphie (US), ROGERS, Bruce Nelsen (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2-amino-6-metyl-4,4a,5,6-tetrahydropyrano[3,4-

d][1,3]thiazin-8a(8H)-yl-1,3-thiazol-4-yl amit và dược phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, các chất hỗ biến và muối dược dụng của 
hợp chất này: 

 

 
 
trong dó R1 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
chứa hợp chất này, phương pháp và các hợp chất trung gian để tổng hợp hợp chất này. 
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(11) 50428 
(21) 1-2016-03979 (51) 7 G06F  17/30, G06Q  30/02, H04W  

4/14 
(22) 19.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/IB2015/052010         19.03.2015 (87) WO2015/140746 24.09.2015 
(30) 2014/02081         20.03.2014      ZA 
(75) MEYER, Gert Frederick  (ZA) 

53 Devonshire Road, 2194 Bryanston, South Africa 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để biên soạn một hoặc nhiều quảng 

cáo để truyền tới thiết bị di động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống biên soạn một hoặc nhiều quảng cáo. 

Phương pháp này bao gồm bước nhận qua mạng truyền thông yêu cầu từ người quảng 
cáo để đặt quảng cáo. Người quảng cáo lựa chọn một hoặc nhiều loại sản phẩm và/hoặc 
dịch vụ mà người đó muốn quảng cáo và sau đó biên soạn thông tin về một hoặc nhiều 
sản phẩm và/hoặc dịch vụ cần quảng cáo. Thông tin được đối chiếu để xác định quảng 
cáo sơ cấp. Quảng cáo thứ cấp sau đó được trích từ cơ sở dữ liệu và được gắn vào quảng 
cáo sơ cấp, để xác định quảng cáo kết hợp được truyền đến thiết bị của người sử dụng, 
thường là thiết bị truyền thông di động. 
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(11) 50429 
(21) 1-2016-04006 (51) 7 E03F  5/06 

(62) 1-2010-00255   
(22) 29.01.2010 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2016 
(71) 1. TAKARA KIZAI CO., LTD.  (JP) 

1660-2, Beppu Aza Iba-Yon'no-machi Mizuho-shi, Gifu 501-0222 Japan 
2. FUJIDEN INTERNATIONAL CORP.  (JP) 
Hase Bldg. F, 2-8, 3-Chome, Bingomachi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

(72) Kan-Ei ASANO (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tấm lưới chặn bằng thép chịu kéo cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm lưới chặn bằng thép chịu kéo cao mà nó có hiệu quả kinh tế 
cao, bao gồm nhiều thanh chịu lực (1) được bố trí song song, nhiều thanh ngang (2) 
được bố trí bên trên và được hàn chặt bằng phương pháp hàn hàn điện trở tiếp xúc tương 
ứng với các thanh chịu lực, và tấm liên kết (3) được bố trí vào hai đầu của các thanh 
chịu lực. Tấm liên kết (3) được làm bằng thép chịu kéo cao, bao gồm phần nối giữa (3a) 
được lắp tỳ vào hai đầu các thanh chịu lực (1). Phần đỡ (3b) nối liền với đầu dưới của 
phần nối giữa (3a), đồng thời chịu tải trọng trực tiếp mặt dưới của hai đầu của các thanh 
chịu lực (1). Phần gá (3c) nối liền với đầu trên của phần nối giữa (3a) đối nhau với phần 
đỡ (3b). Nhờ phần đỡ (3b) và phần gá (3c) của tấm liên kết (3) mà có thể chịu được tải 
trọng (F) của các thanh chịu lực (1). 
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(11) 50430 
(21) 1-2016-04010 (51) 7 C04B  28/14,  11/02,  41/00,  41/49,  

111/00,  111/27 
(22) 02.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/023990     02.04.2015 (87) WO2015/157076 15.10.2015 
(30) 61/977,885          10.04.2014      US 

14/604,960          26.01.2015      US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) BLACKBURN, David R. (US), XU, Yufeng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm giảm lượng bụi siloxan được tạo ra trong lò 

nung, sản phẩm sợi thạch cao và phương pháp sản xuất sản 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp làm giảm lượng bụi siloxan được tạo ra trong lò nung. 
Ngoài ra, sáng chế đề cập tới sản phẩm sợi thạch cao không thấm nước chứa siloxan và 
được phủ lớp phủ là siliconat hữu cơ kim loại kiềm, và phương pháp sản xuất sản phẩm 
sợi thạch cao trong đó siloxan được tạo liên kết ngang ở bề mặt của sản phẩm. Sáng chế 
còn đề cập tới phương pháp tiết kiệm nhiên liệu để sản xuất sản phẩm và làm giảm 
lượng bụi siloxan được giải phóng.  
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(11) 50431 
(21) 1-2016-04015 (51) 7 H04S  3/00, G10L  19/008 

(22) 24.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/056206     24.03.2015 (87) WO2015/144674 A1 01.10.2015 
(30) 14305423.7          24.03.2014      EP 

14305559.8          15.04.2014      EP 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost The 
Netherlands 

(72) BOEHM, Johannes  (DE), KEILER, Florian (DE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị áp dụng phép nén dải động cho tín hiệu 

ambisonics bậc cao hơn và phương tiện lưu trữ đọc được bằng 
máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị áp dụng phép nén dải động cho các tín hiệu 
ambisonic (tín hiệu tạo âm thanh trong khoảng cách hiệu quả nhất) bậc cao và phương 
tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính, trong đó việc điều khiển khoảng động (Dynamic 
Range Control - DRC) không được áp dụng theo cách đơn giản cho tín hiệu dựa trên 
ambisonic bậc cao (Higher Order Ambisonics - HOA). Phương pháp thực hiện DRC 
trên tín hiệu HOA biến đổi và thu được, từ kết quả phân tích, các hệ số độ lợi mà có thể 
sử dụng để nén động. Hệ số độ lợi có thể được truyền cùng với tín hiệu HOA. Khi áp 
dụng DRC, tín hiệu HOA được biến đổi thành miền không gian, trong đó tín hiệu HOA 
biến đổi được bù độ lợi được thu. Tín hiệu HOA biến đổi được bù độ lợi được biến đổi 
trở lại thành miền HOA, trong đó tín hiệu HOA được bù độ lợi được thu. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính có các lệnh thực hiện 
được bằng máy tính để khiến máy tính thực hiện phương pháp áp dụng các hệ số độ lợi 
DRC cho tín hiệu HOA. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
253 

(11) 50432 
(21) 1-2016-04018 (51) 7 A23N  5/00 

(22) 24.10.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Xuất nhập 

khẩu Đại Hoàng Kim  (VN) 
Thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

(72) Hoàng Kim Tiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống thiết bị tách vỏ cứng hạt điều 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị tách vỏ cứng hạt điều bao gồm: phần hệ thống 
chính (100) bao gồm bộ phận cấp hạt điều nguyên liệu (110), ít nhất hai bộ phận cắt 
tách vỏ cứng (120), bộ phận sàng phân loại thứ nhất (130), bộ phận sàng phân loại thứ 
hai (140), băng tải (150), bộ phận rulô phân loại thứ nhất (160); cụm thu hồi nguyên 
liệu và thải vỏ cứng (200) bao gồm quạt phân loại (210), ống thải vỏ cứng (220), bộ 
phận thu hồi nguyên liệu lần thứ nhất (230) bao gồm phễu cấp nguyên liệu thu hồi thứ 
nhất, quạt thổi thứ nhất và ống cấp nguyên liệu thu hồi thứ nhất; và phần hệ thống bổ 
sung (300) bao gồm bộ phận phân loại và tách (310), bộ phận ly tâm thứ nhất (320), bộ 
phận sàng phân loại thứ ba (330), bộ phận rulô phân loại thứ hai (340), bộ phận thu hồi 
nguyên liệu lần thứ hai (350) bao gồm phễu cấp nguyên liệu thu hồi thứ hai, quạt thổi 
thứ hai và ống cấp nguyên liệu thu hồi thứ hai, bộ phận ly tâm thứ hai. Hệ thống thiết bị 
tách vỏ cứng hạt điều theo sáng chế cho phép tăng tỷ lệ thu hồi hạt điều và giảm tỷ lệ 
hạt điều bị vỡ, tăng năng suất tách hạt điều và giảm chi phí sản xuất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mũ giày và phương pháp đan mũ giày 

  (57)     Sáng chế đề xuất mũ giày có hiệu quả sản xuất cao và phương pháp đan mũ giày. Mũ 
giày (1) gồm phần vải được đan trung gian bên trái (5L) nối phần mép bên trái của lưỡi 
(4) và bộ phận che phần mu bàn chân (3), và phần vải được đan trung gian bên phải 
(5R) nối phần mép bên phải của lưỡi (4) và bộ phận che phần mu bàn chân (3). Theo mũ 
giày (1) như vậy, độ rộng của một đầu của lưỡi (4) ở phía lỗ xỏ chân (7) được tạo ra 
rộng hơn so với phía mũi, cả hai phần mép cạnh của lưỡi (4) được phủ chồng với bộ 
phận che phần mu bàn chân (3) theo chiều độ dày của nó, và bộ phận che phần mu bàn 
chân (3), lưỡi (4), và cả hai phần vải được đan trung gian (5L, 5R) đều được đan liền 
mạch theo cách không mối nối. 
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WECHPIPATPOL, Wasinee (TH), PROMMA Pakpum (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phanh khóa liên động của phanh bằng cấp và thanh 

thủy lực liền khối dùng cho xe máy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phanh khóa liên động của phanh bằng cáp và thanh thủy lực 

liền khối dùng cho xe máy, trong đó có thể duy trì chức năng của cơ cấu phanh khóa 
liên động, cơ cấu này vận hành phanh sau và phanh trước sau khi phanh sau được vận 
hành và có thể ngăn chặn sự cản trở cho phần gắn cố định vào tay lái như hộp công tắc, 
trong quá trình vận hành quay tay phanh. Trục quay (L1) của cần pit tông (4) được đặt ở 
vị trí ở phía xe xa hơn về phía trước so với xi lanh chính (3), đoạn tiếp xúc (4b) tiếp xúc 
với cần cáp phanh sau (2) được tạo ra ở vị trí ở phía đối diện với xi lanh chính (3) ngang 
qua trục quay (L1), và cần cáp phanh sau (2) được quay quanh đoạn tiếp xúc (4b) làm 
điểm tựa bằng cách vận hành quay tay phanh (1) và sau đó kéo cáp phanh sau (K), và 
nếu tải vận hành tác động vào đoạn ép (4a) bằng cách vận hành quay tay phanh (1) ở 
mức định trước hoặc lớn hơn, cần cáp phanh sau (2) quay cần pit tông (4) quanh đoạn 
tiếp xúc (4b) làm điểm đặt lực và dịch chuyển pit tông (3a) của xi lanh chính (3) với 
đoạn ép (4a) và sau đó có khả năng vận hành phanh trước (Bf). 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp phát hiện sự tăng trưởng vi sinh vật 

trong các hệ thống chất lỏng chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp phát hiện mức độ tăng trưởng màng sinh 

học trong hệ thống chất lỏng và điều khiển thông số vận hành của hệ thống chất lỏng 
dựa trên mức độ tăng trưởng đo được. Hệ thống và phương pháp này bao gồm hệ thống 
phun thuốc nhuộm để phun một cách định kỳ thuốc nhuộm vào trong phần chất lỏng từ 
hệ thống chất lỏng, đưa phần chất lỏng qua ống lumen hẹp để đạt được dòng phân tầng 
và sử dụng nguồn sáng và thiết bị cảm biến quang học để phát hiện sự truyền hoặc sự 
phát ra mà chỉ báo mức độ tăng trưởng màng sinh học trong ống tương ứng với mức độ 
tăng trưởng của các bộ phận trong hệ thống chất lỏng. Thông tin dựa trên các việc đo 
hoặc các việc so sánh được thực hiện bởi hệ thống kiểm soát có thể được sử dụng để 
thay đổi bằng tay hoặc tự động thông số vận hành khác nhau để điều khiển hệ thống 
chất lỏng và hỗ trợ trong việc duy trì sự vận hành ổn định của hệ thống chất lỏng theo 
các đặc điểm tốt hơn. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất heteroaryl và aryl hai vòng ngưng tụ, dược phẩm 

và dược phẩm kết hợp chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất, chất hỗ biến và muối dược dạng của hợp chất này, trong 

đó hợp chất này có công thức cấu tạo Ia, 
 

 
 
như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm, phương pháp 
tổng hợp và các hợp chất trung gian của các hợp chất này. 
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(72) HUR, Ju Song (KR), LIM, Sung Taek (KR), HONG, Hyun Ki (KR), CHUNG, Tae Ho 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Bộ lọc màng thẩm thấu ngược có đường dẫn dòng được tạo ra 

ở mặt bên 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ lọc màng thẩm thấu ngược (RO) để gia tăng hiệu suất thu hồi của 

nước tinh khiết bằng cách kéo dài thời gian lưu của nước cần lọc trên tấm thẩm thấu 
ngược. Bộ lọc màng thẩm thấu ngược này có đường dẫn dòng được tạo ra ở mặt bên của 
nó bao gồm: ống ở tâm (51) có lỗ cho dòng nước tinh khiết vào (50) được tạo ra theo 
hướng kính để nước tinh khiết được đưa vào đó; ống dẫn hướng (54) được nối với phần 
ngoài của ống ở tâm (51) và có đường dẫn nước cần lọc (52) được tạo ra theo chiều dọc 
của nó và lỗ cho dòng nước cần lọc ra (53) được tạo ra theo hướng kính, lỗ này nối 
thông với đường dẫn nước cần lọc (52); tấm màng thẩm thấu ngược (55) để lọc tạp chất 
có trong nước cần lọc bằng cách cho phép nước cần lọc có thể chảy theo chiều dọc để 
kéo dài thời gian lưu của nước cần lọc đi qua lỗ cho dòng nước cần lọc ra (53) và cấp 
nước tinh khiết đã lọc vào ống ở tâm (51) qua lỗ cho dòng nước tinh khiết vào (50); và 
vỏ bộ lọc (56) để tiếp nhận tấm màng thẩm thấu ngược (55). 
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(54) Thiết bị hấp thụ âm thanh, thiết bị điện tử và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hấp thụ âm thanh bao gồm: nhiều bộ phận hấp thụ âm 
thanh. Tần số của âm thanh được hấp thụ bởi ít nhất một bộ phận hấp thụ âm thanh 
chồng lên, ít nhất một phần, tần số của âm thanh có âm lượng được tăng lên do lắp một 
bộ phận hấp thụ âm thanh khác.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp để thiết bị người dùng thực hiện truyền thông 

thiết bị tới thiết bị, phương pháp quản lý truyền thông thiết 
bị tới thiết bị và thành phần mạng quản lý truyền thông thiết 
bị tới thiết bị 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để thiết bị người dùng (UE) thực hiện truyền thông thiết 
bị tới thiết bị (D2D) và phương pháp quản lý truyền thông D2D nội mạng. Theo một 
phương án, phương pháp để UE thực hiện truyền thông D2D bao gồm bước khởi tạo báo 
cáo tình trạng bộ đệm D2D (D2D BSR) cho liên kết truyền thông D2D giữa UE này và 
UE thứ hai mà cung cấp thông tin hên quan tới lượng dữ liệu D2D sẵn sàng cho việc 
truyần dẫn, trong đó D2D BSR bao gồm ký hiệu nhận dạng kênh logic (LCID) cho D2D 
BSR; bước truyền D2D BSR trong phần tử điều khiển; bước thu, sự cấp phát tài nguyên 
cho liên kết D2D, và bước truyền dữ liệu D2D qua tài nguyên được cấp phát. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị biến đổi điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị biến đổi điện bao gồm bộ lưu trữ (62) và bộ điều khiển biến 
đổi điện (50, 60). Bộ lưu trữ (62) này lưu nhiều trị số, mỗi trị số này liên quan đến nhiễu 
loạn mà nó gây ra biến dạng dòng điện (Iin) đi vào bộ biến đổi điện (13), kết hợp với 

góc pha (in) của điện áp (Vin) của nguồn điện xoay chiều (30). Bộ điều khiển biến đổi 

điện (50, 60) điều khiển các hoạt động bật/ngắt điện bằng cách sử dụng các trị số được 
lưu trong bộ lưu trữ (62) này để bù đối với biến điều khiển (iT*) của việc điều khiển 

được thực hiện bởi bộ biến đổi điện (13) kết hợp với góc pha (in) của điện áp (Vin) của 

nguồn điện xoay chiều (30).  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp chơi trò chơi 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp chơi trò chơi bao gồm các bước: tiếp nhận 
tín hiệu vào của người sử dụng đối với trò chơi đặt cược, trong đó tín hiệu vào của người 
sử dụng được tiếp nhận thông qua mạng truyền thông từ giao diện, tín hiệu vào của 
người sử dụng có các hướng dẫn chơi trò chơi và thông tin đặt cược; xử lý tín hiệu vào 
của người sử dụng bằng môđun chơi trò chơi được bố trí để tạo ra một hoặc nhiều kết 
quả chơi trò chơi của trò chơi đặt cược, và truyền một hoặc nhiều tín hiệu ra của trò chơi 
có kết quả chơi trò chơi và thông tin đặt cược liên quan đến kết quả chơi trò chơi trên 
mạng truyền thông đến giao diện. 
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(72) CAO, Yu  (CN), JIA, Ming (CA), MA, Jianglei (CA), ABDOLI, Mohammad Javad 
(IR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp vận hành thiết bị dạng máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành thiết bị dạng máy (MTD), phương pháp này 
bao gồm các bước xác định các yêu cầu truyền thông đối với thiết bị dạng máy (MTD) 
và gán dạng sóng tín hiệu thứ nhất được chọn từ các dạng sóng tín hiệu đến MTD theo 
các yêu cầu truyền thông đã được xác định, trong đó mỗi dạng sóng tín hiệu có băng 
thông tín hiệu đặc tuyến được kết hợp. 
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(72) FILIPPOV, Alexey Konstantinovich (RU), RUFITSKIY, Vasily Alexeevich (RU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị ẩn dữ liệu trong các đơn vị mã được 

tạo cấu trúc đa lớp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp ẩn trị số của đơn vị mã phân lớp theo trật tự trong 

các trị số khác được bao gồm bởi đơn vị mã (các phương pháp mã hoá). Hơn nữa, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp khôi phục dữ liệu được ẩn từ đơn vị mã được mã hoá 
(phương pháp giải mã). Sáng chế còn đề cập đến việc thực hiện các phương pháp mã hoá 
và/hoặc giải mã này trong thiết bị và trên vật ghi đọc được bằng máy tính (không tạm 
thời). Theo sáng chế, các dữ liệu được ẩn trong các trị số của các lớp khác nhau của đơn 
vị mã được tạo cấu trúc theo trật tự. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
265 

(11) 50444 
(21) 1-2016-04076 (51) 7 H04B  1/709, H04L  27/148 

(22) 16.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2015/074309     16.03.2015 (87) WO2015/149618 08.10.2015 
(30) 14/231,217          31.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ABDOLI Javad (IR), JIA Ming (CA), MA Jianglei (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phát dữ liệu trong hệ thống truyền thông không 

dây và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và hệ thống truyền thông trong hệ thống truyền 

thông không dây. Phương pháp này bao gồm bước thu tín hiệu tương ứng với nhiều tín 
hiệu được điều biến, mỗi tín hiệu trong số nhiều tín hiệu được điều biến tương ứng với 
thiết bị điện tử duy nhất. Phương pháp này bao gồm bước lọc tín hiệu thu được bằng 
nhiều bộ lọc, mỗi bộ lọc được làm thích ứng với bộ lọc tương ứng trong thiết bị điện tử 
tương ứng để thu được tín hiệu đã được lọc đối với thiết bị điện tử tương ứng. Phương 
pháp này bao gồm bước thực hiện phép biến đổi Fourier nhanh (FFT) vận hành trên tín 
hiệu đã được lọc để thu được dữ liệu giải điều biến tương ứng với thiết bị điện tử tương 
ứng. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polyeste có khả năng co do nhiệt và bao gói sử dụng 

nhãn thu được từ màng này 
  (57)     Sáng chế đề xuất màng polyeste có khả năng co do nhiệt mà có độ co do nhiệt theo 

chiều ngang cao, có độ co do nhiệt theo chiều dọc nhỏ và có độ bền cơ học cao theo 

chiều đọc, tính chất mở lỗ thuận lợi và các tính chất hoàn thiện co tốt. Màng polyeste có 

khả năng co do nhiệt theo sáng chế có các tính chất đặc biệt về độ co do nhiệt do nước 
nóng theo chiều co chính của màng và theo chiều trục giao với chiều co chính của màng 

khi được ngâm trong nước nóng ở 98oC, về độ chênh lệch về nhiệt dung riêng Cp giữa 

giá trị ở nhiệt dộ thấp hơn và nhiệt độ cao hơn Tg khi dòng nhiệt ngược được đo bằng 

phương pháp nhiệt lượng quét vi sai (DSC) điều chỉnh nhiệt và về độ bền kéo đứt. Sáng 

chế cũng đề cập đến bao gói sử dụng nhãn thu được từ màng này.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm dịch chiết từ thực phẩm lên men, thực phẩm và dược 

phẩm chứa chế phẩm này và phương pháp sản xuất chế phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dịch chiết từ thực phẩm lên men có tác dụng hạ huyết áp 
và hữu dụng làm thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm. Chế phẩm này thu được bằng 
cách: chiết thực phẩm lên men, tốt nhất là chất đông khô từ kiều mạch lên men bằng 
axeton; rửa giải dịch chiết axeton của kiều mạch lên men sử dụng cột chiết pha rắn được 
nạp đầy nhựa mà nhóm phenyl được liên kết, dung môi rửa giải là axit formic; và cất 
phân đoạn và tinh chế dung dịch rửa giải sử dụng cột (cột PFP) được nạp đầy chất mang 
mà nhóm pentaflophenyl được liên kết, pha động là nước chứa axit formic/metanol. 
Sáng chế còn đề cập đến thực phẩm chức năng và dược phẩm chứa dịch chiết này hoặc ít 
nhất một phần của nó là hoạt chất. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải có tính axit chứa đồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước thải có tính axit chứa đồng, và cụ thể hơn 
đến phương pháp và thiết bị để loại bỏ và thu hồi đồng dưới dạng đồng (II) oxit từ nước 
thải có tính axit chứa đồng. Phương pháp xử lý nước thải có tính axit chứa đồng bao 
gồm: trộn nước thải có tính axit chứa đồng và chất oxi hóa; bổ sung hỗn hợp lỏng thu 
được chứa nước thải có tính axit chứa đồng và chất oxi hóa vào chất kiềm trong khi điều 
chỉnh việc bổ sung hỗn hợp lỏng sao cho độ pH của dung dịch chất kiềm, mà hỗn hợp 
lỏng được bổ sung vào, không giảm xuống 7 hoặc thấp hơn dù là trong một khoảng thời 
gian ngắn; và thu hồi vật liệu rắn mà có thành phần chính là đồng (II) oxit, trong đó hỗn 
hợp lỏng được bổ sung vào chất kiềm sau khi pha loãng chất kiềm để điều chỉnh nồng 
độ của chất kiềm, hoặc hỗn hợp lỏng được bổ sung vào chất kiềm sau khi gia nhiệt chất 
kiềm mà đã được pha loãng để điều chỉnh nồng độ của chất kiềm.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Tấm ván khuôn dùng cho tường hoặc vòm hình cung 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến tấm ván khuôn (10) bao gồm thân giữa hình chữ nhật phẳng (6) 
được kéo dài theo hướng thứ nhất bởi một loạt vấu phẳng thứ nhất (1) và theo hướng đối 
diện thứ hai bởi loạt vấu phẳng thứ hai (3), các vấu kéo dài trong mặt phẳng của thân (6) 
trong khi để lại khoảng trống giữa các vấu của cùng loạt, tấm (10) có các bộ thứ nhất và 
thứ hai của các vấu có góc (4, 7 và 2, 7), trong đó mỗi vấu có góc kéo dài vào trong 
khoảng trống giữa hai vấu phẳng (1) một cách tương ứng từ loạt vấu thứ nhất hoặc thứ 
hai, các vấu (4, 7 và 2, 7) được đặt nghiêng trong khi kéo dài thân (6), mỗi vấu có phần 
có góc (2, 4) và phần đầu phía xa phẳng (7) kéo dài song song với các vấu phẳng (1, 3). 
Sáng chế cũng đề cập đến ván khuôn (11) được tạo ra từ một số tấm (10). 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm đồ hộp và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm đồ hộp có đủ độ cứng và có vành đồ hộp với độ 

bền uốn cao đối với áp lực bên ngoài và phương pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép 
dùng làm đồ hộp theo sáng chế chứa các thành phần sau, tính theo % khối lượng, C: 
0,0005 - 0,0030%; Si: nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%, Mn: 0,50 - 1,00%, P: nhỏ hơn hoặc 
bằng 0,030%, S: nhỏ hơn hoặc bằng 0,020%, Al: 0,01 - 0,04%, N: 0,0010 - 0,0050%, B: 
0,0005 - 0,0050%, và phần còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được, độ cứng 
(HR30T) là 56 hoặc lớn hơn và mođun Young trung bình là 215GPa hoặc lớn hơn. 
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(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã trong ảnh dựa trên 

so khớp mẫu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã ảnh. Cụ thể hơn, thiết bị giải mã 

ảnh bao gồm bộ dự đoán so khớp mẫu để xác định có tạo ra hay không tín hiệu dự đoán 
dựa trên so khớp mẫu đối với CU hiện tại bằng cách sử dụng thông tin cờ để chỉ báo 
rằng CU hiện tại có được mã hóa hay không trong chế độ dự đoán dựa trên so khớp 
mẫu, trong đó thông tin cờ được sử dụng khi kích cỡ của CU hiện tại thỏa mãn điều kiện 
phạm vi đối với kích cỡ nhỏ nhất và kích cỡ lớn nhất của CU cần được mã hóa trong chế 
độ dự đoán. 
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(71) THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST  (GB) 

University Road, Belfast Antrim BT7 1NN, Great Britain 
(72) ATKINS, Martin (GB), COLEMAN, Fergal (IS), DELAVOUX, Yoan (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất alkanolamin hữu dụng dùng để 

loại bỏ khí axit ra khỏi dòng khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất alkanolamin hữu dụng để loại bỏ 

CO2 và/hoặc H2S ra khỏi dòng khí chứa CO2 và/hoặc H2S, trong đó quá trình điều chế 
các hợp chất alkanolamin này được tiến hành bằng cách sử dụng các chất lỏng ion chọn 
lọc cụ thể trong điều kiện phản ứng chọn lọc cụ thể. 
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(11) 50452 
(21) 1-2016-04134 (51) 7 B41J  2/07, B41F  23/00,  17/00, 

B05B  12/00 
(22) 17.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/KR2015/002588     17.03.2015 (87) WO2015/147472 01.10.2015 
(30) 10-2014-0036819          28.03.2014       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) ROBOPRINT CO., LTD.  (KR) 

116 R&DB Center, Kyungil University, 50 Gamasil-gil, Hayang-eup, Gyeongsan-si 
Gyeongsangbuk-do 712-701, Republic of Korea 

(72) PARK Jung Kyu  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy in tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy in tự động, trong đó máy in này tự động in ảnh trên bề mặt của 
tường trong hoặc tường ngoài của công trình xây dựng cần được in ảnh, máy in này có 
thể bao gồm: khung; cơ cấu phun được lắp vào để dịch chuyển được trên khung và được 
trang bị vòi thứ nhất và vòi thứ hai; cơ cấu trữ mực được trang bị cơ cấu trữ mực thứ 
nhất và cơ cấu trữ mực thứ hai để lần lượt trữ mực thứ nhất và mực thứ hai mà lần lượt 
được cấp vào vòi thứ nhất và vòi thứ hai; cơ cấu khí nén để tạo ra lực phun nhằm lần 
lượt phun mực thứ nhất và mực thứ hai qua vòi thứ nhất và vòi thứ hai; và cơ cấu điều 
khiển để điều khiển, dựa vào các đặc tính của ảnh, nếu phun mực tương ứng từ ít nhất 
một vòi thứ nhất và vòi thứ hai vào bề mặt cần được in và để điều khiển, dựa vào các đặc 
tính của mặt phẳng cần được in, khoảng phân cách giữa ít nhất một vòi thứ nhất hoặc 
vòi thứ hai phun mực và mặt phẳng cần được in. 
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(11) 50453 
(21) 1-2016-04136 (51) 7 G03G  21/18 

(62) 1-2014-02050   
(22) 06.12.2012 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2012/082271         06.12.2012 (87) WO2013/085073 13.06.2013 
(30) 2011-266989         06.12.2011      JP 

2012-228108         15.10.2012      JP 
2012-242778         02.11.2012      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2014 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) Takuya KAWAKAMI (JP), Noriyuki KOMATSU  (JP), Sho SHIRAKATA (JP), Isao 

KOISHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối trống cảm quang 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp mực có thể gắn theo cách tháo ra được vào cơ cấu chính của thiết 
bị tạo ảnh, với kết cấu mà trong đó chi tiết ghép có hình cầu với tâm nghiêng (xoay), chi 
tiết được truyền lực quay có miệng với đường kính nhỏ hơn đường kính của khối cầu 
này, và chi tiết ghép này được ngăn không cho tuột khỏi chi tiết được truyền lực quay 
nhờ sự tiếp xúc giữa mép trong của miệng với khối cầu, mép trong của miệng này có thể 
hạn chế khoảng góc có thể nghiêng (xoay) của chi tiết ghép. 
Trong trạng thái mà chốt (88), tức là phần trục, được lồng vào lỗ (86b), vốn là lỗ xuyên 
được tạo ra ở chi tiết ghép (86), thì các phần đầu đối nhau của chốt (88) được đỡ bởi 
mép bích phía dẫn động (87), tức là chi tiết được truyền lực quay. 
Chi tiết ghép (86) và mép bích phía dẫn động (87) và chốt (88) được nối với nhau theo 
cách này, và chốt (88) tiếp xúc với bên trong của lỗ (86b) mà không làm hạn chế 
khoảng góc có thể nghiêng (xoay), nhờ đó mà chi tiết ghép (86) được ngăn không cho bị 
tuột khỏi mép bích phía dẫn động (87). 
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(11) 50454 
(21) 1-2016-04140 (51) 7 G02B  3/00,  6/00,  9/00 

(22) 28.10.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN)

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trần Thuật (VN), Hoàng Chí Hiếu (VN), Hồ Đức Quân (VN), Nguyễn Quang 

Quân (VN), Nguyễn Hoàng Hải (VN) 
(54) Thấu kính hội tụ kết nối với sợi quang và thiết bị thu nhận ánh 

sáng mặt trời sử dụng thấu kính này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thấu kính hội tụ kết nối nhanh với sợi quang và thiết bị thu nhận 

ánh sáng mặt trời sử dụng các thấu kính này nhằm hội tụ được ánh sáng mặt trời xuất 
phát từ mọi hướng và tại đầu ra của thiết bị ánh sáng có phương tương đối song song. 
Việc thực hiện hội tụ ánh sáng tại mọi hướng, không sử dụng bất kỳ chi tiết chuyển 
động nào, được tiến hành bằng cách sử dụng nhiều thấu kính hội tụ nhỏ (1) xếp lại với 

nhau thành một mặt cong lồi (6). ánh sáng sau khi hội tụ bởi thấu kính (1) và chuyển 
thành song song được truyền dẫn và chuyển hướng bằng sợi quang (1). Các sợi quang 
(1) được xếp chặt thành bó sợi (5) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dẫn và sử 
dụng tại đầu ra của thiết bị.  
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(11) 50455 
(21) 1-2016-04144 (51) 7 G10L  19/24 

(22) 31.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/023483     31.03.2015 (87) WO2015/167732 05.11.2015 
(30) 14/265,693          30.04.2014      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) RAMADAS, Pravin Kumar (IN), SINDER, Daniel J. (US), VILLETTE, Stephane 
Pierre (FR), RAJENDRAN, Vivek (IN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu kích thích dải cao và 

thiết bị lưu trữ đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra tín hiệu kích thích dải cao bao gồm bước xác 

định, tại thiết bị, quá trình phân loại âm thanh của tín hiệu vào. Tín hiệu vào tương ứng 
với tín hiệu âm thanh. Phương pháp còn bao gồm bước điều chỉnh số lượng đường bao 
biểu diễn tín hiệu vào dựa vào quá trình phân loại âm thanh. Phương pháp còn bao gồm 
bước điều biến tín hiệu tiếng ồn trắng dựa vào số lượng điều chỉnh của đường bao. 
Phương pháp còn bao gồm bước tạo ra tín hiệu kích thích dải cao dựa vào tín hiệu tiếng 
ồn trắng được điều biến. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tạo ra tín hiệu kích thích dải 
cảo và thiết bị lưu trữ đọc được bằng máy tính lưu trữ các lệnh. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
277 

(11) 50456 
(21) 1-2016-04147 (51) 7 A41G  5/02 

(22) 31.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060201         31.03.2015 (87) WO2015/152270 08.10.2015 
(30) 2014-075815         01.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) TAIKI CORP., LTD.  (JP) 

2-16, Miyakojimakitadori 1-chome, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 5340014, Japan
(72) NAKAMURA Koji (JP), OHlRA Toshihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Lông mi giả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lông mi giả mà có độ ổn định kích thước tốt, thoải mái hơn khi gắn 
trên mí mắt, và nhìn tự nhiên. Lông mi giả theo sáng chế bao gồm gân mi (10) và vật 
liệu lông mi (21, 22) được phân bố trên gân mi, trong đó: vật liệu lông mi bao gồm 
nhiều vật liệu lông mi phía trên (21) được bố trí trên gân mi khi gân mi được đặt nằm 
ngang, cũng như nhiều vật liệu lông mi phía dưới (22) được bố trí dưới gân mi; mỗi vật 
liệu lông mi phía trên và phía dưới có cấu trúc mà ở đó một vật liệu lông mi được gập; 
phần phía sau được gập (A, B) trong cấu trúc phía sau được gập này liền kề với gân mi; 
nhiều vật liệu lông mi phía trên và nhiều vật liệu lông mi phía dưới, mỗi vật liệu có phần 
phía sau được gập, được phân bố thành hàng theo hướng chiều dài của gân mi, trong khi 
được cố định thẳng đứng để chúng mở rộng theo hướng chiều dài của gân mi; vật liệu 
lông mi phía trên và phía dưới được phân bố đan xen từ một đầu đến đầu còn lại của gân 
mi; phần phía sau được gập của vật liệu lông mi phía trên liền kề (A) và phần phía sau 
được gập của vật liệu lông mi phía dưới (B) được gắn cố định với nhau; phần phía sau 
được gập được cố định này được gắn cố định với gân mi để tạo thành phần viền mi (C); 
và khi phần viền mi được tạo thành, phần phía sau được gập này được gắn cố định với 
gân mi. 
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(11) 50457 
(21) 1-2016-04157 (51) 7 H04N  19/51 

(22) 15.01.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/KR2015/000450     15.01.2015 (87) WO2015/152504 A1 08.10.2015 
(30) 10-2014-0038097          31.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) INTELLECTUAL DISCOVERY CO., LTD.  (KR) 

(Samseong-dong, Golden Tower), 10Fl., 511, Samseong-ro Gangnam-gu Seoul 135-
745, Republic of Korea 

(72) PARK, Gwang Hoon  (KR), HEO, Young Su  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị trích xuất ứng viên hợp nhất chuyển 

động liên góc nhìn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị trích xuất ứng viên hợp nhất chuyển động 

liên góc nhìn. Phương pháp trích xuất ứng viên hợp nhất chuyển động liên góc nhìn theo 
một phương án của sáng chế có thể bao gồm các bước: dựa trên thông tin mã hoá của 
khối tham chiếu liên góc nhìn được trích xuất bằng vectơ biến thiên của khối hiện tại, 
xác định xem tiến trình hợp nhất chuyển động liên góc nhìn của khối hiện tại có khả thi 
hay không; và, nếu tiến trình hợp nhất chuyển động liên góc nhìn của khối hiện tại 
không khả thi, thì tạo ra ứng viên hợp nhất chuyển động liên góc nhìn của khối hiện tại 
nhờ sử dụng thông tin mã hoá của khối lân cận mà liền kề trong không gian với khối 
tham chiếu liên góc nhìn. 
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(11) 50458 
(21) 1-2016-04160 (51) 7 C07D  477/20,  477/10,  477/12 

(22) 15.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/KR2015/003760     15.04.2015 (87) WO2015/167148 05.11.2015 
(30) 10-2014-0050698          28.04.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) JW PHARMACEUTICAL CORPORATION  (KR) 

2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul 137-864, Republic of Korea 
(72) PYUN, Do-Kyu (KR), O, Kyoung-Jin (KR), LEE, Sang-A (KR), JUNG, Ji-Hyun (KR)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất doripenem dạng tinh thể, phương pháp điều chế và 

solvat của hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất doripenem dạng tinh thể, phương pháp điều chế và solvat 

của hợp chất này, cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hợp chất doripenem anhydrit dạng 
tinh thể, phương pháp điều chế hợp chất này bằng cách sử dụng các dung môi khác 
nhau, và solvat của hợp chất này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
280 

(11) 50459 
(21) 1-2016-04162 (51) 7 H04S  3/00,  5/02 

(22) 30.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/KR2015/003130     30.03.2015 (87) WO2015/147619 A1 01.10.2015 
(30) 61/971,647          28.03.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) CHON, Sang-bae (KR), KIM, Sun-min (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị kết xuất tín hiệu âm thanh và vật ghi 

đọc được bằng máy tính 
  (57)     Khi tín hiệu nhiều kênh như tín hiệu 22.2 kênh được kết xuất ra dưới dạng tín hiệu 5.1 

kênh, thì các tín hiệu âm thanh ba chiều có thể được tái tạo bằng cách sử dụng kênh đầu 
ra hai chiều, tuy nhiên, khi góc nâng của kênh đầu vào khác với góc nâng chuẩn và 
thông số kết xuất góc nâng tương ứng với góc nâng chuẩn được sử dụng, thì hình ảnh 
âm thanh sẽ bị méo. Sáng chế khắc phục vấn đề nêu trên của giải pháp kỹ thuật đã biết, 
và để giảm méo cho hình ảnh âm thanh kể cả khi góc nâng của kênh đầu vào khác với 
góc nâng chuẩn, theo phương án thực hiện sáng chế, phương pháp kết xuất tín hiệu âm 
thanh bao gồm các bước: thu tín hiệu nhiều kênh có nhiều kênh đầu vào được biến đổi 
để tạo thành nhiều kênh đầu ra; thu được thông số kết xuất góc nâng cho kênh đầu vào 
có độ cao ở góc nâng chuẩn sao cho mỗi kênh đầu ra tạo ra hình ảnh âm thanh có độ 
cao; và cập nhật thông số kết xuất góc nâng cho kênh đầu vào có độ cao ở góc nâng 
định trước khác với góc nâng chuẩn.  
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(21) 1-2016-04163 (51) 7 A61K  47/34,  9/08,  31/77,  47/08,  

47/10, A61P  27/02 
(22) 08.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060989          08.04.2015 (87) WO2015/156321 A1 15.10.2015 
(30) 2014-080315          09.04.2014      JP 

2014-110926          29.05.2014      JP 
2014-181068          05.09.2014      JP 
2014-204950          03.10.2014      JP 

(71) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 
1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666 Japan 

(72) ITOH Masashi (JP), MATSUMOTO Takenori (JP), NAKATSUKA Chigusa (JP), 
CHONO Fumie (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt chứa polysorbat 80 và chất làm dịu mát, 
trong đó độ đa phân tán của polysorbat 80 trong chế phẩm dùng cho mắt nằm trong 
khoảng từ 1,00 đến 1,26. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp truyền tác 
dụng làm giảm bớt cảm giác có dị vật cho chế phẩm dùng cho mắt. 
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(11) 50461 
(21) 1-2016-04164 (51) 7 F25D  17/06,  17/04 

(22) 15.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2014/060717          15.04.2014 (87) WO2015/159366 A1 22.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) NAKAJIMA, Komei (JP), TASHIRO, Yusuke (JP), NAKATSU, Satoshi (JP), 

TANIKAWA, Takanori (JP), ETO, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm lạnh bao gồm các khoang chứa (8, 9, 10); khoang làm 
mát (7) được tạo kết cấu để tạo ra không khí làm mát để làm mát các khoang chứa; 
đường dẫn không khí chính (30) được tạo kết cấu để nối thông giữa khoang làm mát và 
mỗi khoang chứa; quạt chính (5a) được tạo kết cấu để thổi không khí làm mát, qua 
đường dẫn không khí chính, từ khoang làm mát đến mỗi khoang chứa; các thiết bị mở 
và đóng (6a, 6b, 6c) được tạo kết cấu để mở và đóng giữa đường dẫn không khí chính và 
mỗi khoang chứa; đường dẫn không khí thứ cấp (31) được bố trí tách biệt so với đường 
dẫn không khí chính và được tạo kết cấu để nối thông giữa khoang làm mát và một 
trong các khoang chứa (8); quạt thứ cấp (5b) được tạo kết cấu để thổi không khí làm 
mát, qua đường dẫn không khí thứ cấp, từ khoang làm mát đến một trong các khoang 
chứa; và bộ điều khiển (50) được tạo kết cấu để điều khiển các tác dụng của quạt chính, 
các thiết bị mở và đóng, và quạt thứ cấp. 
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(11) 50462 
(21) 1-2016-04165 (51) 7 C23C  28/00, B32B  15/01, C23C  

22/36, C25D  5/26,  7/00 
(22) 08.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060961         08.04.2015 (87) WO2015/156313 A1 15.10.2015 
(30) 2014-079601         08.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KUROSAKI, Masao (JP), YAMAGUCHI, Shinichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép được mạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép được mạ (1) bao gồm: tấm thép (2); lớp mạ sơ bộ (3) trên 
ít nhất một bề mặt của tấm thép (2), lớp mạ sơ bộ (3) chứa Al, Cu, In, Zn, Sn, hoặc Sb, 
hoặc dạng kết hợp bất kỳ trong số các nguyên tố này; và lớp mạ (4) của hợp kim Zn-Ni 
trên lớp mạ sơ bộ (3), lượng Ni trong hợp kim Zn-Ni là 5-15% khối lượng. Trọng lượng 
phủ của lớp mạ sơ bộ (3) là 0,5g/m2 hoặc lớn hơn, và lượng phủ của lớp mạ (4) là 5g/m2 
hoặc lớn hơn. 
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(11) 50463 
(21) 1-2016-04174 (51) 7 H04W  52/02 

(22) 31.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2015/075443      31.03.2015 (87) WO2015/149671 A1 08.10.2015 
(30) 61972839           31.03.2014      US 

14672423           30.03.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) SALEM, Mohamed Adel (EG), MA, Jianglei (CA), BALIGH, Mohammadhadi (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm nhẹ tải đường truyền giữa các điểm truyền 

vật lý của điểm truyền ảo, bộ điều khiển mạng, phương pháp 
làm câm các điềm truyền vật lý và điểm truyền vật lý 

  (57)     Hiệu quả vận hành và môi trường trong các mạng truy cập vô tuyến ảo (VRAN) có thể 
được nâng cao bằng cách làm nhẹ tải đường truyền dữ liệu và/hoặc báo hiệu điều khiển 
giữa các điểm truyền vật lý (TP) của TP ảo. Điều này có thể cho phép một hoặc nhiều 
TP vật lý của TP ảo được làm câm theo chiều liên kết xuống hoặc liên kết lên, nhờ đó 
làm giảm năng lượng tiêu thụ. Việc làm nhẹ tải có thể được thực hiện trong suốt các 
khoảng thời gian tương đối ngắn sao cho TP vật lý được làm câm đối với một hoặc 
nhiều khoảng thời gian truyền (TTI) trước khi được tái kích hoạt. Việc làm nhẹ tải cũng 
có thể được thực hiện trong các khoảng thời gian dài hơn theo chính sách kỹ nghệ 
đường truyền (TE). Hơn nữa, có thể tái kích hoạt bộ truyền liên kết xuống được giải 
hoạt của TP vật lý bằng cách giám sát các tín hiệu không dây qua bộ thu được kích hoạt 
của TP vật lý. 
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(11) 50464 
(21) 1-2016-04190 (51) 7 C09J  7/02, B32B  27/00,  27/30, 

C09J  133/00,  183/04,  183/07 
(22) 03.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060581          03.04.2015 (87) WO2015/163115 29.10.2015 
(30) 2014-088504          22.04.2014      JP 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) KANNO, Ryo (JP), SHIGETOMI, Kiyoe  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm dính nhạy áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm dính nhạy áp (10) bao gồm đế (12) và lớp dính nhạy áp (14) 
được dát mỏng trên ít nhất một mặt của đế (12). Tấm dính nhạy áp (10) được tạo hình 
sao cho lực dính nhạy áp N1, xuất hiện sau khi lớp dính nhạy áp này được dán vào tấm 

thép không gỉ (tấm thép 430 BA) và để ở nhiệt độ 23°C trong 10 giây, bằng 1,0 
[N/20mm] hoặc nhỏ hơn; lực dính nhạy áp N2, xuất hiện sau khi lớp dính nhạy áp này 

được dán và hóa già ở nhiệt độ 80°C trong 5 phút, bằng 3,0 [N/20mm] hoặc cao hơn; và 
tỷ lệ N2/N1 bằng 5,0 hoặc cao hơn. 
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(11) 50465 
(21) 1-2016-04197 (51) 7 A61K  8/42,  31/164, A61P  17/00,  

43/00, A61Q  19/00,  19/02 
(22) 02.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060519         02.04.2015 (87) WO2015/152384 A1 08.10.2015 
(30) 2014-076693          03.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2016 
(71) POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1234 Aino, Fukuroi-shi, Shizuoka 4378765, Japan 
(72) KONDO, Chihiro  (JP), SASSA, Shoko (JP), SAITOH, Yuko (JP), MORI, Yasuhito 

(JP), YOKOYAMA, Kouji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất ức chế tạo melanin chứa rượu D-pantothenyl, mỹ phẩm 

làm trắng da chứa chất ức chế tạo melanin này và phương 
pháp làm trắng da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế chứa rượu D-pantothenyl. Sáng chế cũng đề xuất mỹ 
phẩm làm trắng da chứa chất ức chế và phương pháp làm trắng da sử dụng chất ức chế 
này. 
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(11) 50466 
(21) 1-2016-04199 (51) 7 A23L  2/00,  2/60 

(22) 07.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060844         07.04.2015 (87) WO2015/156282 15.10.2015 
(30) 2014-079015         07.04.2014      JP 
(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 
(72) YOSHIMOTO, Norihiko (JP), YASUI, Yohei (JP), SENGA, Yoshinori (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống có hương vị trái cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống không màu và trong suốt có hương vị trái cây có thể cảm 
nhận ở dạng hương hồi chuyển của trái cây hoặc vị trái cây tự nhiên, ngay cả khi đồ 
uống được uống trực tiếp từ vật chứa có miệng nhỏ như chai PET. Đồ uống này thỏa 

mãn điều kiện "X  0,01" và "Y  3,1X+0,85" khi nồng độ valenxen được lấy là X 

(mg/L), và nồng độ linalool được lấy là Y (mg/L) trong đồ uống không màu và trong 
suốt. 
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(11) 50467 
(21) 1-2016-04200 (51) 7 F16C  17/02,  17/24, B63H  25/52, 

G01N  3/56 
(22) 27.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/056738     27.03.2015 (87) WO2015/150266 08.10.2015 
(30) 10 2014 104 608.0          01.04.2014      DE 

10 2014 110 383.1          23.07.2014      DE 
(71) BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG  (DE) 

BlohmstraBe 23, 21079 Hamburg, Germany 
(72) KUHLMANN, Henning (DE), LEIF, Seliger (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ổ trục để đỡ trục, cụ thể là trục bánh lái, hoặc tấm bánh lái, 

thiết bị điện tử đo khe hở ổ trục, bánh lái bao gồm ổ trục để 
đỡ trục hoặc tấm bánh lái và phương pháp đo độ mòn của ổ 
trục để đỡ trục hoặc tấm bánh lái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ổ trục để đỡ trục, cụ thể là trục bánh lái, hoặc tấm bánh lái, nhờ ổ 
trục này, khe hở ổ trục hoặc độ mòn ổ trục có thể liên tục được theo dõi, xác định, và 
được cung cấp tài liệu dẫn chứng theo cách tùy chọn. Theo sáng chế, đối với ổ trục để 
đỡ trục, cụ thể là trục bánh lái, bao gồm thành phần ổ thứ nhất và thành phần ổ thứ hai, 
trong đó thành phần ổ thứ nhất có mặt trượt tiếp xúc với thành phần ổ thứ hai theo cách 
trượt, và cảm biến trị số đo có mặt mài mòn tiếp xúc với thành phần ổ thứ hai theo cách 
trượt, ít nhất một cảm biến trị số đo không có dạng chốt. 
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(21) 1-2016-04206 (51) 7 B41M  1/00, B41J  29/393 
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(86) PCT/KR2015/002712     20.03.2015 (87) WO2015/156515 15.10.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2016 
(71) ROBOPRINT CO., LTD.  (KR) 

116 R&DB Center, Kyungil University, 50 Gamasil-gil, Hayang-eup Gyeongsan-si 
Gyeongsangbuk-do 712-701, Korea 

(72) PARK Jung Kyu (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp in ảnh tự động 

  (57)     Theo một phương án, sáng chế đề xuất phương pháp in ảnh tự động là phương pháp in tự 
động ảnh trên bề mặt của đối tượng mà yêu cầu ảnh in như thành bên trong hoặc thành 
bên ngoài của tòa nhà bằng cách sử dụng thiết bị in tự động và phương pháp này bao 
gồm các bước: bước thứ nhất là làm sạch bề mặt của đối tượng; bước thứ hai là lắp đặt 
thiết bị nâng để nâng thiết bị in tự động có bộ phận phun để phun mực lên bề mặt của 
đối tượng, bước thứ ba là kết nối thiết bị in tự động với thiết bị nâng để di chuyển vị trí 
của thiết bị in tự động đến bề mặt của đối tượng, bước thứ tư là tách dữ liệu bề mặt ở 
trạng thái cong của bề mặt của đối tượng bằng cách sử dụng thiết bị in tự động và bước 
thứ năm là phun mực từ bộ phận phun của thiết bị in tự động lên trên bề mặt của đối 
tượng dựa trên dữ liệu bề mặt để in ảnh.  
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(11) 50469 
(21) 1-2016-04232 (51) 7 A61P  3/10, A61K  38/28,  31/5585 

(22) 04.05.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/029010     04.05.2015 (87) WO2015/171484 12.11.2015 
(30) 61/990,402          08.05.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2016 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) CHRISTE, Michael Edward (US), HARDY, Thomas Andrew (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm tác dụng nhanh chứa insulin và vật phẩm chứa 

dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa insulin ở người hoặc chất tương tự insulin mà bao 

gồm treprostinil và có tác dụng dược động học nhanh hơn so với chế phẩm thương mại 
của các sản phẩm tương tự insulin hiện có. Sáng chế cũng đề cập đến vật phẩm chứa 
dược phẩm này. 
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(11) 50470 
(21) 1-2016-04238 (51) 7 D01H  1/40,  7/92, B65H  67/048 

(22) 17.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/IB2015/000507         17.04.2015 (87) WO2015/170156 A1 12.11.2015 
(30) 00697/14         08.05.2014      CH 
(71) MASCHINENFABRIK RIETER AG  (CH) 

Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur, Switzerland 
(72) Petr HASKA (CZ), Jiri STECH (CZ), Robert MIKYSKA (CZ) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy dệt và phương pháp vận hành máy dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành máy dệt dùng để sản xuất sợi thô (2) có 
xoắn bảo vệ bằng ít nhất một phương tiện ép chặt. Sợi thô (2) được quấn bởi thiết bị 
quấn (5) trên ống (7) bố trí trong vùng vị trí quấn (6), trong đó việc thay ống diễn ra sau 
khi ống (7) đã được quấn đầy hoặc một phần bằng sợi thô (2), và trong khi thay ống, 
ống đã quấn (7) được tháo ra khỏi vị trí quấn (6) và ống rỗng (7) được di chuyển vào 
trong vùng vị trí quấn (6), trong đó việc sản xuất sợi thô (2) không bị gián đoạn trong 
khi thay ống. Sáng chế cũng đề xuất máy dệt để sản xuất sợi thô (2), đặc trưng ở chỗ 
máy dệt này có ít nhất một bộ điều khiển (13) được tạo kế cấu để vận hành máy dệt theo 
phương pháp theo sáng chế. 
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(11) 50471 
(21) 1-2016-04241 (51) 7 E02B 3/06, 3/14 

(22) 03.11.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện chân kè chồng ghép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các cấu kiện chân kè chồng ghép bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt 
sợi, bê tông cốt phi kim để lắp đặt tại các đê biển hoặc tại bờ sông, hồ với mục đích tăng 
cường ổn định công trình và để xây đựng công trình thủy lợi, công trình bờ cảng đường 
sông, các đê quai trong công trình lấn biển, cụ thể mỗi cấu kiện bao gồm hai phần: phần 
đỉnh chân kè và phần đáy chân kè. Hai phần này có dạng khối rỗng bằng bê tông liền 
khối tạo phần mặt trước, phần mặt sau, phần mặt trái, phần mặt phải, riêng phần mặt 
trên và mặt đáy để hở, phần mặt trên để chờ bơm vật liệu và phần thân dưới ở mặt sau có 
chân vịt, góc tiếp xúc giữa các cạnh và thành bên được vát góc hoặc bo tròn; phần rỗng 
ruột bên trong được thiết kế các giằng ngang (4) gia cường độ cứng gắn phía trong cấu 
kiện thông qua các gờ đúc liền với cấu kiện. 
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(11) 50472 
(21) 1-2016-04247 (51) 7 H04W  36/00,  84/12,  92/20,  48/16 

(22) 09.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/054835     09.03.2015 (87) WO2015/154927 15.10.2015 
(30) 14305500.2          07.04.2014      EP 
(71) THOMSON LlCENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) VAN OOST, Koen (BE), VERWAEST, Frederik (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp điều khiển việc chuyển vùng trong các mạng 

truyền thông di động và thiết bị áp dụng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống truyền thông không dây chứa thiết bị đầu cuối di động và ít 

nhất hai điểm truy cập, mỗi điểm truy cập được làm thích ứng để tạo ra liên lạc dữ liệu 
với thiết bị đầu cuối di động nằm trong vùng dịch vụ của điểm truy cập qua giao diện 
không dây qua kênh được chọn trong số các kênh. Sáng chế còn đề cập tới phương pháp 
điều khiển việc chọn của điểm truy cập chứa bước điều khiển một hoặc nhiều điểm truy 
cập khác có các vùng dịch vụ liền kề hoặc chồng lấn với vùng dịch vụ của điểm truy cập 
thứ nhất, mà thiết bị đầu cuối di động thứ nhất được kết hợp với nó, để gửi các thông 
báo yêu cầu thăm dò tới thiết bị dầu cuối di động thứ nhất, và xác định, cho từng điểm 
trong một hoặc nhiều điểm truy cập và từ phản hồi nhận được từ thiết bị đầu cuối di 
động thứ nhất để đáp lại thông báo yêu cầu thăm dò tương ứng, trị số thứ nhất tương ứng 
thể hiện chất lượng của kết nối giữa điểm truy cập tương ứng và thiết bị đầu cuối di 
động thứ nhất. Các điểm được chọn của một hoặc nhiều điểm truy cập khác được điều 
khiển để chấp nhận yêu cầu kết hợp trong tương lai từ thiết bị đầu cuối di động thứ nhất, 
trong khi các điểm truy cập không được chọn được điều khiển để từ chối yêu cầu kết 
hợp trong tương lai từ thiết bị đầu cuối di động.  
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(11) 50473 
(21) 1-2016-04250 (51) 7 A23L  1/22,  1/226,  1/39, C11B  

9/00 
(22) 10.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/061185         10.04.2015 (87) WO2015/156380 A1 15.10.2015 
(30) 2014-082235         11.04.2014      JP 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) MINESHIMA, Nozomi (JP), SHIMA, Keigo (JP), TSUJI, Fumitada (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tạo hương vị, thực phẩm, đồ uống và gia vị chứa chế 

phẩm tạo hương vị, và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo hương vị chứa (A) 3,4-dimetylthiophen và (B) ít nhất 

một hợp chất được chọn từ nhóm gồm có dipropyl trisulfua, 2-metyl-2- pentenal và rượu 
furfuryl,  
trong đó tỷ lệ trọng lượng của (A) và (B) là 1:6x10-8 - 5x107, là chế phẩm mà truyền cảm 
nhận về sự nấu nướng, có thể được sản xuất một cách dễ dàng, và có thể được sử dụng 
một cách rộng rãi. Sáng chế cũng đề cập đến thực phẩm, đồ uống và gia vị chứa chế 
phẩm tạo hương vị, và phương pháp sản xuất chúng.  
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(11) 50474 
(21) 1-2016-04251 (51) 7 G03G  21/00 

(22) 24.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/058801          24.03.2015 (87) WO2015/156110 A1 15.10.2015 
(30) 2014-080394          09.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2016 
(71) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555 Japan 
(72) TOYAMA, Kaori (JP), NOHSHO, Shinji (JP), GONDOH, Masanobu (JP), GOHDA, 

Shohei  (JP), OHMORI, Masahiro (JP), SAKON, Yohta (JP), SAKAGUCHI, Hiromi 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất lưỡi gạt, lưỡi gạt, thiết bị tạo ảnh, và 

khay mực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất lưỡi gạt bao gồm ít nhất một lưỡi gạt đàn hồi 

dạng thanh, phương pháp này bao gồm: (1) bước tạo ra phôi tạo hình lưỡi gạt đàn hồi 
được làm từ cao su polyuretan; (2) bước tẩm ít nhất một phần, mà tiếp xúc với chi tiết 
mang ảnh, của phôi tạo hình lưỡi gạt đàn hồi bằng chế phẩm có thể hóa cứng bằng tia 
cực tím bao gồm hợp chất (met)acrylat; (3) bước nhúng phần đã được tẩm của phôi tạo 
hình lưỡi gạt đàn hồi trong dung môi rửa để loại bỏ chế phẩm có thể hóa cứng bằng tia 
cực tím bao gồm hợp chất (met)acrylat còn sót trên bề mặt của phần được tẩm; và (4) 
bước hóa cứng chế phẩm có thể hóa cứng bằng tia cực tím bao gồm hợp chất 
(met)acrylat mà đã được tẩm cho phôi tạo hình lưỡi gạt đàn hồi để tạo ra lưỡi gạt đàn 
hồi. Sáng chế còn đề cập đến lưỡi gạt, thiết bị tạo ảnh, và khay mực. 
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(11) 50475 
(21) 1-2016-04269 (51) 7 B28C  7/00, B01F  5/04,  3/06,  3/12, 

B28C  9/00,  5/06 
(22) 10.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2015/025274     10.04.2015 (87) WO2015/160646 22.10.2015 
(30) 61/981,324          18.04.2014      US 

14/670,228          26.03.2015      US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) RAY, Suman Sinha (IN), STOCCO, Louis P. (US), NATESAIYER, Kumar C. (US), 

SCHENCK, Ronald E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống trộn, hệ thống trộn vữa stucô và panen xây dựng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trộn, hệ thống trộn vữa stucô và panel xây dựng. Hệ thống 
trộn bao gồm ống dẫn dòng chính (14) có đầu nạp (16) và lỗ xả đối diện (18), nguồn 
không khí nén (12) ở đầu nạp (16), thùng chứa vữa stucô (26) được nối thông chất lưu 
với ống dẫn dòng chính (14) và nguồn nước (36) được nối thông chất lưu với ống dẫn 
dòng chính (14) giữa lỗ xả đối diện (18) và thùng chứa vữa stucô (26). Không khí nén 
hút vữa stucô từ thùng chứa vữa stucô (26) và hút nước vào ống dẫn dòng chính (14) để 
tạo ra vữa phun. 
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(11) 50476 
(21) 1-2016-04271 (51) 7 B29C  41/32 

(22) 09.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/000385     09.04.2014 (87) WO2015/154204 A1 15.10.2015 
(71) BIOSOL TECH CORPORATION LIMITED  (TW) 

2F., No. 23, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan 
(72) Yu-Yueh LIN (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất màng ẩm liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sản xuất màng ẩm liên tục. ít nhất một mặt 
tải (11) mà được tạo bởi băng tải được sử dụng để tải và di chuyển lớp vải ở dưới (20) 
một cách đồng bộ. Trong thời gian di chuyển, bề mặt trên cùng của lớp vải ở dưới (20) 
được phủ bởi lớp dung dịch định hình thứ nhất (31), lớp gel (41) và lớp dung dịch định 
hình thứ hai (51) để tạo ra màng một cách từ từ. Ngoài ra, lớp vải phía trên (81) được tạo 
cần được gắn lên lớp gel (41) một cách tương ứng. Sau đó lớp dung dịch định hình thứ 
hai (51) được phủ lên lớp vải phía trên (81). Theo đó, phương pháp sản xuất liên tục các 
màng ẩm mà có hoặc không có các chất mang được hoàn thành. 
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(11) 50477 
(21) 1-2016-04273 (51) 7 C23C  26/00, C09D  1/02,  5/10, 

C22C  38/00,  38/04,  38/60, C23F  
11/00 

(22) 08.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060917     08.04.2015 (87) WO2015/156303 A1 15.10.2015 
(30) 2014-082025         11.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2016 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 
2. CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.  (JP) 
1-7, Meijishinkai, Otake-shi, Hiroshima 7390652, Japan 

(72) KANEKO, Michio (JP), ITO, Minoru (JP), NISHIMURA, Seiji (JP), SAITOH, Naoki 
(JP), OKADA, Masamitsu (JP), KONDOU, Katsumi  (JP), DOI, Masakazu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép chống ăn mòn, phương pháp sản xuất vật liệu 

này, phương pháp ngăn ngừa sự ăn mòn của vật liệu thép và 
két dằn được tạo ra từ vật liệu thép chống ăn mòn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép chống ăn mòn có độ bền chống ăn mòn mỹ mãn có 
thể được duy trì trong một khoảng thời gian dài. Vật liệu thép chống ăn mòn này bao 

gồm vật liệu thép, và màng phủ có độ dày ít nhất là 10m được tạo ra trên bề mặt của 

vật liệu thép này; khác biệt ở chỗ, vật liệu thép này chứa các thành phần sau, tính theo 
% khối lượng, C: 0,001% - 0,20%, Si: 0,01% - 3,0%, Mn: 0,1% - 3,0%, và Cr: 0,1% - 
9,99%; màng phủ được tạo ra bằng cách hóa rắn chế phẩm phủ kẽm vô cơ nền silicat 
kiềm, màng phủ này chứa ít nhất một nguyên tố được chọn từ: silic, kim loại kiềm và 
nitơ, và tỷ lệ mol được thể hiện bởi {số mol của silic Si trong màng phủ}/{tổng số mol 
của các kim loại kiềm và nitơ trong màng phủ} nằm trong khoảng từ 2,0 tới 125; và chế 
phẩm phủ kẽm vô cơ này chứa các hạt silicat kiềm và kẽm, và tỷ lệ khối lượng được thể 
hiện bởi "khối lượng của hàm lượng chất rắn của thành phần chất kết dính / khối lượng 
của các hạt kẽm" nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,35. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất vật liệu thép, phương pháp ngăn ngừa sự ăn mòn của vật liệu thép 
và két dằn được tạo ra từ vật liệu thép chống ăn mòn này. 
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(11) 50478 
(21) 1-2016-04296 (51) 7 A01M  1/20, A01N  25/00,  25/06,  

53/06, A01P  7/04 
(22) 08.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060941       08.04.2015 (87) WO2015/159772 A1 22.10.2015 
(30) 2014-086174          18.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2016 
(71) DAINIHON JOCHUGIKU CO., LTD.  (JP) 

4-11 Tosabori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500001, Japan 
(72) NOTOMI Ayako (JP), YOSHINAKA Hiroko (JP), KOBAYASHI Yoko  (JP), 

TANAKA Osamu  (JP), KAWAJIRI Yumi (JP), NAKAYAMA Koji  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bình tạo sol khí phòng trừ muỗi và phương pháp phòng trừ 

muỗi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bình tạo sol khí phòng trừ muỗi mà có thể tạo ra hiệu quả phòng trừ 

tốt đối với muỗi trong khoảng thời gian dài trong khi làm giảm ảnh hưởng đối với con 
người hoặc vật nuôi. Trong bình tạo sol khí phòng trừ muỗi, tỷ lệ thể tích (a/b) của vật 
liệu tạo sol khí lỏng (a) đối với chất đẩy (b) được điều chỉnh từ 10/90 đến 50/50. Thể 
tích vật liệu tạo sol khí lỏng được phun khi nút phun được ấn xuống một lần từ 0,1 đến 

0,4ml. Các hạt được phun (R) được phun từ đầu phun có kích cỡ hạt từ 10 đến 80m, 

mà kích cỡ hạt là kích cỡ hạt d90 theo phân bố tích lũy theo thể tích của các hạt được 
phun được đo ở khoảng cách 15cm từ đầu phun ở nhiệt độ 25oC. Khi vật liệu tạo sol khí 
lỏng được phun vào vùng xử lý một lần, tỷ lệ thành phần phòng trừ côn trùng gây hại 
còn lại trong không khí sau hai giờ nằm trong khoảng từ 0,05% đến 5%, và khoảng thời 
gian mà trong đó thành phần côn trùng gây hại được duy trì trong thời gian 20 giờ hoặc 
lâu hơn trong khoảng không gian 33m3 hoặc nhỏ hơn.  
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(11) 50479 
(21) 1-2016-04301 (51) 7 H04B  3/54, A24F  47/00 

(22) 17.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/EP2015/055561     17.03.2015 (87) WO2015/158482 22.10.2015 
(30) 14164642.2          14.04.2014      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) FERNANDO, Felix (GB), BENAUER, Dominique (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo sol khí hoạt động bằng điện, chạy bằng pin, cầm 

tay; hệ thống truyền điện và dữ liệu từ thiết bị chủ đến thiết 
bị tạo sol khí này và phương pháp nhận điện và dữ liệu từ thiết 
bị chủ ở thiết bị tạo sol khí này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thông truyền điện và dữ liệu từ thiết bị chủ đến thiết bị tạo sol 
khí hoạt động bằng điện qua mối nối điện bao gồm: thiết bị chủ được tạo kết cấu để 
truyền điện và dữ liệu thông qua đầu ra, thiết bị chủ được tạo kết cấu để truyền điện 
thông qua đầu ra ở các thời điểm khác nhau cho dữ liệu; thiết bị tạo sol khí hoạt động 
bằng điện có đầu vào kết nối được với đầu ra của thiết bị chủ, thiết bị tạo sol khí hoạt 
động bằng điện bao gồm mạch nhận điện và mạch nhận dữ liệu và chi tiết chuyển mạch 
được tạo kết cấu để kết nối đầu vào với mạch nhận điện hoặc mạch nhận dữ liệu phụ 
thuộc vào điện áp của tín hiệu nhận được từ đầu vào. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị 
tạo sol khí hoạt động bằng điện để nhận điện và dữ liệu từ thiết bị chủ và phương pháp 
nhận điện và dữ liệu từ thiết bị chủ ở thiết bị tạo sol khí này.  
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(11) 50480 
(21) 1-2016-04302 (51) 7 C12N  1/04,  5/00 

(22) 09.11.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2016 
(71) Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập 

khẩu Phúc Thịnh.  (VN) 
Số 33, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Thị Cẩn (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn phòng Luật sư Hoàng Danh) 
(54) Giá thể và quy trình trồng nấm linh chi (ganaderma lucium) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá thể và quy trình trồng nấm linh chi (Ganaderma lucium). Giá 
thể trồng nấm linh chi có tỷ lệ mùn cưa gỗ keo 30-50%, lõi ngô 20-50%, bột gỗ lim 5-
10% và xơ dừa 5-20%, trong đó bột gỗ lim có kích thước hạt từ 0,01-0,25mm được phối 
trộn trực tiếp vào giá thể mà không qua bước xử lý bằng nước vôi và ủ. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến quy trình trồng nấm linh chi trên nền giá thể theo sáng chế, trong 
đó quy trình này thu được nấm linh chi có hàm lượng hoạt chất tương đương nấm linh 
chi ngoài tự nhiên.  
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(11) 50481 
(21) 1-2016-04306 (51) 7 D06P  1/613, D01F  6/80,  6/90, 

D03D  15/00,  15/12, D06P  3/04 
(22) 06.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/060712          06.04.2015 (87) WO2015/159749 A1 22.10.2015 
(30) 2014-082799          14.04.2014      JP 
(71) TEIJIN LIMITED  (JP) 

6-7, Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 5410054, Japan 
(72) SHIMADA, Hiroki (JP), KURODA, Saori (JP), IWASHITA, Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sợi hữu cơ có màu, vải, đồ may mặc và phương pháp sản xuất 

vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi hữu cơ có màu mà sợi này có màu sẫm và có đặc tính làm chậm 

cháy, vải và đồ may mặc chứa sợi hữu cơ này, và phương pháp sản xuất vải. Để đạt được 
điều này, sáng chế đề xuất sợi hữu cơ có màu chứa lượng chất mang là 1,8% khối lượng 
hoặc nhỏ hơn so với khối lượng sợi. Vải hoặc quần áo thu được bằng cách dùng sợi này. 
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(11) 50482 
(21) 1-2016-04307 (51) 7 F25D  29/00,  23/00 

(22) 04.03.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/001154          04.03.2015 (87) WO2015/159473 A1 22.10.2015 
(30) 2014-082905          14.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2016 
(71) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 

2-9, Suehiro-Cho, Ome-Shi, Tokyo 198-8710 Japan 
(72) AKIYOSHI, Koichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh trong đó bộ phận thao tác sử dụng cảm biến tiếp xúc tĩnh 
điện và bộ phận hiển thị có thể được lắp để xếp chồng lên nhau theo hướng trước sau với 
kết cấu đơn giản. Tủ lạnh bao gồm: thân chính (1) bao gồm phần mở được tạo ra ở mặt 
trước; cửa (7) bao gồm tấm chắn cửa trước trong mờ (13) ở mặt trước và mở và đóng 
phần mở; bộ phận thao tác (20) được lắp ở mặt trước của tấm chắn cửa trước (13); bộ 
phận nhận biết (28) được lắp ở vị trí, đối diện bộ phận thao tác (20), ở phía sau tấm chắn 
cửa trước (13) và nhận biết sự thay đổi điện dung tĩnh điện; và nguồn sáng (32) chiếu 
sáng bộ phận thao tác (20), trong đó bộ phận nhận biết (28) bao gồm lỗ truyền sáng 
(28a) qua đó ánh sáng được phát ra từ nguồn sáng (32) được truyền đi và được dẫn đến 
bộ phận thao tác (20). 
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(11) 50483 
(21) 1-2016-04345 (51) 7 C08G  67/02, C08L  73/00 

(22) 11.11.2016 (43) 25.01.2017 
(30) EP 15 194 563.1      13.11.2015   EP 
(71) EMS-PATENT AG  (CH) 

Via Innovativa 1, CH-7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) Dr. Georg Stoppelmann (CH) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hỗn hợp đúc chứa polyketon có đặc tính được cải thiện, sản 

phẩm đúc được tạo ra từ hỗn hợp này và phương pháp sản xuất 
sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp đúc chứa polyketon trên cơ sở polyketon béo kết tinh một 
phần. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hỗn hợp đúc được gia cố bằng sợi trên cơ sở 
polyketon béo, tốt hơn nếu hỗn hợp này chứa một lượng nhỏ axit phosphinic hoặc muối 
của chúng. Hỗn hợp đúc này có đặc tính cơ học được cải thiện và khả năng gia công tốt 
khi đúc phun. Hỗn hợp dúc này là thích hợp để sản xuất sản phẩm đúc có thành mỏng 
dùng cho ngành công nghiệp điện và điện tử, như vỏ thiết bị, bộ phận vỏ hoặc đầu nối.  
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(11) 50484 
(21) 1-2016-04346 (51) 7 C08G  67/02, C08L  73/00 

(22) 11.11.2016 (43) 25.01.2017 
(30) EP 15 194 576.3      13.11.2015    EP 
(71) EMS-PATENT AG  (CH) 

Via Innovativa 1, CH-7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) Dr. Georg Stoppelmann (CH) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hỗn hợp đúc chịu lửa chứa polyketon béo, sản phẩm đúc được 

tạo ra từ hỗn hợp này và phương pháp sản xuất sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp đúc chịu lửa chứa polyketon trên cơ sở polyketon béo kết 

tinh một phần. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hỗn hợp đúc chịu lửa trên cơ sở polyketon 
béo không chứa halogen, tốt hơn nếu hỗn hợp này chứa muối của axit phosphinic làm 
chất làm chậm ngọn lửa. Hỗn hợp đúc này đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy V0 theo tiêu 
chuẩn UL94 và có đặc tính cơ học tốt. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm đúc 
được tạo ra từ hỗn hợp đúc này và phương pháp sản xuất sản phẩm đúc từ hỗn hợp đúc 
này. Sản phẩm đúc được tạo ra từ hỗn hợp đúc này có thành mỏng, thích hợp để dùng 
cho ngành công nghiệp điện và điện tử, ví dụ vỏ thiết bị hoặc đầu nối. 
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(11) 50485 
(21) 1-2016-04356 (51) 7 C07D  413/14,  413/12,  417/12,  

417/14, A61K  31/535,  31/54, A61P  
25/28 

(22) 10.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/062314         10.04.2015 (87) WO2015/156421 A1 15.10.2015 
(30) 2014-081524         11.04.2014      JP 
(71) SHIONOGI & CO., LTD.  (JP) 

1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) KUSAKABE, Ken-ichi  (JP), TADANO, Genta  (JP), KOMANO, Kazuo  (JP), 

FUCHINO, Kouki (JP), NAKAHARA, Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dihydrothiazin và dihydrooxazin có hoạt tính ức 

chế beta-secretaza 1 (BACE1) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hiệu quả ức chế sự sinh amyloit , đặc biệt có hiệu quả 

ức chế beta-secretaza 1 (BACE1), và hữu ích để làm chất điều trị hoặc phòng ngừa bệnh 

gây ra bởi sự sinh, bài tiết và/hoặc lắng của protein amyloit . Hợp chất theo sáng chế 

có công thức (I) trong đó X là -S- hoặc -O-; R3a là alkyl, haloalkyl hoặc tương tự; R2a là 
H, halogen, alkyloxy, haloalkyloxy, hoặc tương tự; R2b là H hoặc tương tự; mỗi vòng A 
và B độc lập là vòng cacbon thơm được thế hoặc không được thế, dị vòng thơm được thế 
hoặc không được thế, hoặc tương tự; R1 là alkyl được thế hoặc không được thế, hoặc 
tương tự; hoặc muối dược dụng của nó. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp 
chất này. 
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(11) 50486 
(21) 1-2016-04376 (51) 7 H04W  48/08 

(22) 16.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/075529     16.04.2014 (87) WO2015/157949 A1 22.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) RONG, Guoqiang  (CN), FENG, Jingtao (CN), LI, Zijun (CN), ZHANG, Wenhu (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truy nhập mạng vùng cục bộ không dây (WLAN), 

thiết bị đầu cuối và máy chủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truy nhập mạng vùng cục bộ không dây (WLAN), 

thiết bị đầu cuối, và máy chủ, liên quan đến lĩnh vực truyền thông, và tạo ra để thực hiện 
một cách thông minh và đơn giản hóa thao tác người dùng. Phương pháp bao gồm các 
bước: gửi, bởi thiết bị đầu cuối, yêu cầu truy vấn điểm truy nhập không dây sẵn có tới 
máy chủ; gửi, bởi máy chủ theo yêu cầu truy vấn, thông tin thu được về điểm truy nhập 
không dây sẵn có; sau đó, thu, bởi thiết bị đầu cuối, thông tin điểm truy nhập không dây 
được gửi trả lại bởi máy chủ, và xác định điểm truy nhập không dây cụ thể từ thông tin 
điểm truy nhập không dây thu được; sau đó, gửi, bởi thiết bị đầu cuối, yêu cầu thông tin 
xác thực về điểm truy nhập không dây cụ thể tới máy chủ; và khi thu yêu cầu, gửi, bởi 
máy chủ, thông tin xác thực tương ứng với điểm truy nhập không dây cụ thể tới thiết bị 
đầu cuối, ở đó thông tin xác thực được sử dụng để kết nối thiết bị đầu cuối tới điểm truy 
nhập không dây cụ thể. Sáng chế có thể được áp dụng tới kỹ thuật mạng.  
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(11) 50487 
(21) 1-2016-04379 (51) 7 B02B  3/04 

(22) 09.04.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/061072         09.04.2015 (87) WO2015/159787 A1 22.10.2015 
(30) 2014-084633         16.04.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2016 
(71) BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-6, Minatojima Minamimachi 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047, Japan 
(72) IWASAKI, Nariaki (JP), ABE, Yuki  (JP), HORIUCHI, Mitsuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Con lăn xay lúa 

  (57)     Sáng chế đề xuất con lăn xay lúa có độ bền tuyệt vời, không bị giãn nở trong quá trình 
sử dụng, và không bị bạc màu trong quá trình lưu trữ. Con lăn xay lúa theo sáng chế bao 
gồm phần lõi (11), và lớp cao su (12) được bố trí trên mặt theo chu vi ngoài của phần lõi 
(11), và lớp cao su (12) được tạo ra từ sản phẩm đã lưu hóa từ chế phẩm uretan nhiệt rắn 
chứa thành phần polyol, thành phần isoxyanat, và chất tạo liên kết ngang, thành phần 
polyol là polyeste polyol, thành phần isoxyanat là TDI (tolylen diisoxyanat) vμ/hoÆc 
MDI (diphenylmetan diisoxyanat hoặc polymetyien polyphenylen polyisoxyanat), và 

chất tạo liên kết ngang là 1,4-butandiol và 1,4-bis(-hydroxyetoxy)benzen. 
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(11) 50488 
(21) 1-2016-04391 (51) 7 A01N  43/04, A61K  31/70 

(62) 1-2010-02026   
(22) 14.08.2008 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/US2008/009703     14.08.2008 (87) WO2009/023232 19.02.2009 
(30) 60/955,939          15.08.2007      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2010 
(71) REATA PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

2801 Gateway Drive, Suite 150, Irving, TX 75063-2648, United States of America 
(72) WALLING, John (US), PARENT, Stephan, D. (US), JONAITIS, David, T. (US), 

KRAL, Robert, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất metyl 2-xyano-3,12-đioxoleana-1,9(11)-đien-28-oat 

(CDDO metyl este) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triterpenoid, metyl 2-xyano-3,12-đioxoleana-1,9(11)-

đien-28-oat (CDDO metyl este), có dạng thủy tinh rắn, không kết tinh và dạng tinh thể 
không ngậm nước, các dạng này có thể được điều chế, ví dụ, từ dung dịch metanol bão 
hòa. Dạng thủy tinh thể hiện độ sinh khả dụng được tăng cường so với dạng tinh thể 
không ngậm nước. Mỗi dạng của CDDO metyl este là ứng viên tốt để sử dụng, thông 
thường ở dạng liều rắn, để điều trị nhiều tình trạng bệnh khác nhau, các tình trạng bệnh 
này thường có liên quan đến chứng viêm.  
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(72) HIRAHARA Yoshifumi (JP), NAGAI Shinji (JP), USHIWATA Ai (JP), NIWAYAMA 

Ikuyo (JP), WATANABE Koichi (JP), TOMINAGA Madoka (JP), KUROSE Takafumi  
(JP), YAMADA Shinichi  (JP), SHINOZAKI Takehiro (JP), CSIKOS Janos (DE), 
GORTELMEYER Roman (DE), ELLERS-LENZ Barbara (DE), ALTHAUS Michael 
(DE), BANKSTAHL Ulli  (DE) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc để điều trị cho bệnh nhân bị ù tai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc để điều trị cho bệnh nhân bị ù tai đi kèm với mất thính giác 
đột ngột, chứa neramexan hoặc muối được chấp nhận tính dược dụng của nó, trong đó 
thời gian mắc bệnh của bệnh nhân bị ù tai đi kèm với mất thính giác đột ngột là 48 
tháng hoặc lâu hơn. 
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(71) DAICEL CORPORATION  (JP) 
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(72) HIRAMURA Takahiro (JP), IKURA Kiyoshi (JP), ITAYA Sae (JP), OKABAYASHI 

Tomohito (JP), TAKIGAWA Yoshihisa (JP), SAKAGUCHI Anan (JP), HASHIKAWA 
Naohiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm hạt phân rã chứa xenluloza dạng vi sợi và viên nén 

phân rã chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hạt phân rã chứa thành phần phân rã và xenluloza dạng vi 

sợi. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến viên nén phân rã chứa chế phẩm hạt phân rã này. 
Viên nén phân rã có độ cứng và khả năng phân rã tốt phù hợp với dược phẩm và nhiều 
loại thực phẩm khác nhau như thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng dinh dưỡng và 
thực phẩm tốt cho sức khỏe. 
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(72) DOI Katsumi (JP), HIRAHARA Yoshifumi (JP), NAGAI Shinji (JP), USHIWATA Ai 

(JP), NIWAYAMA Ikuyo (JP), WATANABE Koichi (JP), TOMINAGA Madoka (JP), 
KUROSE Takafumi (JP), YAMADA Shinichi (JP), SHINOZAKI Takehiro (JP), 
CSIKOS Janos (DE), GORTELMEYER Roman (DE) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc để điều trị cho bệnh nhân bị ù tai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc để điều trị cho bệnh nhân bị ù tai có liên quan đến mất thính 
giác do tuổi tác, chứa neramexan hoặc muối dược dụng của nó. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất isoindolin-1-on có tác dụng làm chất điều biến biến 

cấu dương của thụ thể axetylcholin muscarin M1 để điều trị 
bệnh Alzheimer và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối của nó: 
 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả sáng chế. Hợp chất này có 
tác dụng làm chất điều biến biến cấu dương của thụ thể axetylcholin muscarin M1 và 
hữu ích làm chất để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh Alzheimer, bệnh tâm thần phân liệt, 
chứng đau, bệnh rối loạn giấc ngủ, bệnh sa sút trí tuệ do bệnh Parkinson, bệnh sa sút trí 
tuệ do các thể Lewy, và các bệnh tương tự. 
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(72) BI, Xiaoyan (CN), CHEN, Dageng (CN), LUO, Hejia (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xác định lưu lượng theo không gian, trạm gốc và 

thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định lưu lượng theo không gian, trạm gốc, và 

thiết bị người dùng. Phương pháp bao gồm các bước: gửi, bởi trạm gốc, chỉ báo chế độ 
phản hồi đến thiết bị người dùng, ở đó chỉ báo chế độ phản hồi được sử dụng để lệnh 
cho thiết bị người dùng để phản hồi, dựa vào tính chất hạt của gói, thông tin báo cáo 
trạng thái kênh (CSR), và mỗi tính chất hạt của gói bao gồm ít nhất một lưu lượng theo 
không gian (101); thu, bởi trạm gốc, thông tin CSR của mỗi tính chất hạt của gói mà 
được gửi bởi thiết bị người dùng (102); và xác định, bởi trạm gốc theo thông tin CSR 
của mỗi tính chất hạt của gói, lưu lượng theo không gian được sử dụng để truyền dữ liệu 
tới thiết bị người dùng (103). Bởi vì thiết bị người dùng sử dụng ít nhất một lưu lượng 
theo không gian như tính chất hạt của gói để báo cáo thông tin CSR, thông tin CSR 
chính xác hơn, sao cho sáng chế nâng cao tính thích hợp trong việc lựa chọn, bởi trạm 
gốc cho người dùng, lưu lượng theo không gian được sử dụng để truyền dữ liệu, và nâng 
cao tính hữu dụng của các tài nguyên hệ thống.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bơm tiêm dùng cho hệ thống phân phối chất lỏng bao gồm 

màng chắn cuộn, hệ thống phân phối chất lỏng và màng chắn 
cuộn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm dùng cho hệ thống phân phối chất lỏng bao gồm vỏ chịu 
áp có đầu xa, đầu gần và lỗ thông ở giữa chúng. Bơm tiêm theo sáng chế còn bao gồm 
màng chắn cuộn với đầu gần có thành đáy để ăn khớp với pit tông, đầu xa được tiếp 
nhận ở trong lỗ thông của vỏ chịu áp. Thành bên kéo dài giữa đầu gần và đầu xa của 

màng chắn cuộn dọc theo trục dọc. ít nhất một phần của một trong số thành bên và 

thành đáy có độ dầy không đồng đều. ít nhất một phần của thành bên dẻo và cuộn trên 
chính nó khi chịu tác động bởi pit tông sao cho bề mặt ngoài của thành bên ở vùng gấp 
nếp được gấp nếp vào trong theo hướng tâm khi pit tông tiến đến từ đầu gần đến đầu xa 
của màng chắn cuộn. 
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phố Hà Nội 

(54) Hệ thống camera giám sát thông minh 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống camera giám sát thông minh bao gồm: cảm biến hình ảnh có 

thể chụp ảnh và có thể quay phim trong chế độ ban ngày, trong đó, camera này được 
trang bị một bộ lọc cắt IR (IR cut filter) để có thể chụp ảnh và quay phim trong chế độ 
ban đêm; cảm biến độ sáng được tạo cấu hình để đo độ sáng môi trường phía trước hệ 
thống camera nhằm giúp hệ thống camera phân biệt ban ngày và ban đêm; camera có 
thể được trang bị các bộ phận dẫn động để quay ngang và dọc (pan-tilt) camera; ngoài 
ra, hệ thống camera này bao gồm mạch điều khiển của camera chạy trên nền hệ điều 
hành Android cho phép người dùng có khả năng tuỳ chỉnh cao, đồng thời cho phép cài 
đặt thêm những ứng dụng mới của bên thứ ba. Theo một khía cạnh, hệ thống camera này 
còn bao gồm phương tiện chiếu laze để chiếu laze về phía vật thể phía trước camera 
nhằm đo khoảng cách từ vật thể này đến camera.  
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(54) Polyuretan dẻo nhiệt dễ liên kết ngang, sản phẩm kết dính 

chứa nó, phương pháp liên kết hai chi tiết sử dụng sản phẩm 
kết dính, và sản phẩm chứa màng kết dính polyuretan dẻo 
nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt (TPU) dễ liên kết ngang chứa sản 
phẩm phản ứng của (1) hợp chất có nhóm hydroxyl cuối mạch chứa các liên kết đôi 
cacbon-cacbon, (2) polyisoxyanat, và (3) rượu đơn chức mạch thẳng chứa từ 20 đến 65 
nguyên tử cacbon. Chế phẩm TPU này có thể được ứng dụng ở những nhiệt độ tương đối 
thấp, nhưng khi có sự kích hoạt (ví dụ, kích hoạt bằng ánh sáng tia cực tím), thể hiện 
sức kháng nhiệt độ và sức kháng nóng chảy cao hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
các sản phẩm kết dính chứa TPU của sáng chế, phương pháp liên kết hai chi tiết sử dụng 
sản phẩm kết dính và các sản phẩm chứa màng kết dính polyuretan dẻo nhiệt.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp nuôi hàu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nuôi hàu bao gồm ít nhất một bước nuôi cấy (200) 
trong đó các giai đoạn nhúng chìm được đan xen với các giai đoạn tiêu nước cơ học đối 
với hàu, các giai đoạn tiêu nước cơ học kéo dài từ 3 giờ đến 48 giờ, và giai đoạn nhúng 
chìm giữa hai giai đoạn tiêu nước cơ học kéo dài từ 3 giờ đến 7 ngày. 
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(72) Nguyễn Văn Việt (VN), Bùi Văn Thắng (VN) 
(54) Quy trình nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) 

bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) bằng 

kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Quy trình này bao gồm các bước: Chuẩn bị vật liệu, khử trùng 
và nuôi cấy khởi động; nhân nhanh chồi; tạo cây Khôi tía hoàn chỉnh; và huấn luyện và 
ra ngôi với giá thể ruột bầu có thành phần và tỷ lệ pha trộn khác nhau. Quy trình theo 
sáng chế giúp cho việc sản xuất cây giống cây Khôi tía sinh trưởng nhanh, sạch bệnh và 
không phụ thuộc thời vụ. Do đó, quy trình này có thể tạo ra số lượng lớn cây giống phục 
vụ công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu quý. 
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(72) LIAO, Defu (CN), LIN, Meixin (CN), ZENG, Guangzhu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị, và hệ thống phát hiện truyền thông D2D 

  (57)     Các phương án thực hiện sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị, và hệ thống phát hiện 
truyền thông thiết bị đến thiết bị (D2D). Phát hiện truyền thông D2D có thể được thực 
hiện tự động ở lớp ứng dụng, và phát hiện truyền thông D2D có thể được thực hiện bởi 
máy chủ ứng dụng và thiết bị người dùng (UE), hoặc phát hiện truyền thông D2D có thể 
được thực hiện bởi hai UE, mà không triển khai thiết bị khác hoặc giao diện bổ sung, 
làm giảm chi phí báo hiệu mạng và giảm tiêu thụ công suất. Ngoài ra, thông tin vị trí 
của UE thu được ở lớp ứng dụng, chẳng hạn, thông tin vị trí có thể được thu thập theo 
một hoặc tổ hợp nhiều cách thức như định vị GPS, định vị tế bào, hoặc định vị đám mây. 
Nhiều cách thức định vị có thể được hỗ trợ, nhằm cải thiện độ chính xác định vị và có 
thể tối ưu hóa hiệu năng mạng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cánh cửa dùng cho thân hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cánh cửa dùng cho thân hộp để đóng và mở chỗ mở của thân hộp 
này, bao gồm: chi tiết dạng tấm (22) gồm có, phần bề mặt (221) tạo ra mặt của cánh cửa 
và hai phần bên (222) được tạo ra bởi hai mặt đối diện theo chu vi của phần bề mặt 
(221) được uốn vuông góc với phần bề mặt (221) và tạo nên các mặt bên của cánh cửa 
làm thân đơn; và hai chi tiết đóng kín (23) ở đầu cuối hai mặt bên, làm kín khoảng trống 
giữa hai mặt bên bằng cách chèn vào hai phần để chèn giữa hai mặt bên. Chi tiết dạng 
tấm (22) và/hoặc chi tiết đóng kín (23) có phần dịch chuyển cho phép chi tiết đóng kín 
(23) dịch chuyển theo chiều dày của cánh cửa trong trạng thái chi tiết đóng kín (23) 
được chèn vào các phần để chèn. 
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SAKAKIBARA, Ryo (JP), AKAHOSHI, Fumihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 1,2,4-triazin được thế hai lần và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,2,4-triazon được thế hai lần hoặc muối của nó có công 

thức chung (I): 
 

 
(I), 
 

trong đó RA là, ví dụ, nhóm có công thức (A-1): 
 

 
(A-1) 

 
trong đó vòng A1 là, ví dụ, nhóm xycloalkyl có thể được thế, và RB là, ví dụ, nhóm 
xycloalkyl một vòng. Hợp chất theo sáng chế có tác dụng ức chế aldosteron synthetaza. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này làm thành phần hoạt tính dùng để 
phòng ngừa và/hoặc điều trị các bệnh hoặc tình trạng bệnh lý khác nhau liên quan đến 
aldosteron. 
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TAZAWA Fumio (JP), YAMADA Yusuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp chứa cấp thuốc hiện ảnh và hệ thống cấp thuốc hiện ảnh 

có bơm được vận hành để xả thuốc hiện ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa cấp thuốc hiện ảnh và hệ thống cấp thuốc hiện ảnh. 

Thông thường, thuốc hiện ảnh trong hộp chứa cấp thuốc hiện ảnh được xả nhờ bơm cấp 
không khí và bơm hút được tạo ra ở phía cụm chính của thiết bị tạo ảnh, và do đó, thuốc 
hiện ảnh bị lèn chặt bởi sự tăng áp suất trong của hộp chứa cấp thuốc hiện ảnh do việc 
cấp không khí. Do đó, việc chính xác thuốc hiện ảnh ra khỏi hộp chứa cấp thuốc hiện 
ảnh trở nên khó dẫn đến thiếu hụt lượng thuốc hiện ảnh cần được cấp. Bơm dạng ống 
xếp được tạo ra ở phía hộp chứa cấp thuốc hiện ảnh, và bơm này lần lượt lặp lại hoạt 
động hút và hoạt động xả qua lỗ xả nhờ lực dẫn động đưa vào từ phía thiết bị tạo ảnh, 
Bằng cách này, thuốc hiện ảnh có thể được làm đủ tơi, do đó xả một cách chính xác 
thuốc hiện ảnh. 
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OKlNO Ayatomo (JP), YAMADA Yusuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp chứa cấp thuốc tráng phim và hệ thống cấp thuốc tráng 

phim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa cấp thuốc tráng phim được tạo ra có phần cấp để cấp 

thuốc tráng phim nhờ tiếp nhận lực quay và phần bơm để xả thuốc tráng phim nhờ 
chuyển động tịnh tiến qua lại, và lực quay và lực chuyển động tịnh tiến qua lại được tiếp 
nhận từ phía cụm chính của thiết bị tạo ảnh, có khả năng là mối nối dẫn động không 
được thiết lập một cách chính xác giữa phần của hộp chứa cấp thuốc tráng phim để tiếp 
nhận lực chuyển động tịnh tiến qua lại và phần của phía cụm chính để tác dụng lực 
chuyển động tịnh tiến qua lại. Hộp chứa cấp thuốc tráng phim này được tạo ra có cơ cấu 
biến đổi dẫn động để biến đổi lực quay tiếp nhận từ phía cụm chính thành lực để vận 
hành bơm dạng thay đổi thể tích. 
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(54) Phương pháp và hệ thống neo lớp lót không thấm nước 

  (57)     Phương pháp và hệ thống neo lớp lót không thấm nước (13) làm bằng vật liệu dẻo nhiệt 
vào vách kéo dài theo hướng dọc (12) của kết cấu thủy lợi (10) làm bằng vật liệu lỏng 
được nén. Lớp lót không thấm nước (13) được nối vào nhiều dải neo liên tiếp (14) làm 
bằng vật liệu dẻo nhiệt, được đặt cách nhau một khoảng theo hướng bên, kéo dài theo 
phương thẳng đứng theo phương ngang của vách (12), từ vị trí trên xuống dưới của kết 
cấu thủy lợi (10): mỗi dải neo liên tiếp (14) bao gồm nhiều dải môđun được xếp thẳng 
hàng theo phương dọc trục và được đặt chồng lên một phần (14”), được nối với nhau và 
cố định vào các bờ rìa bê tông (15), xác định bề mặt cho việc đặt nằm xuống lớp lót 
không thấm nước (13), trong đó các bờ rìa (15) kéo dài theo hướng dọc và/hoặc theo 
hướng ngang vào vách (12) của kết cấu thủy lợi (10). 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống phát năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát năng lượng mặt trời điều chỉnh được góc có thể giảm 
được góc điều chỉnh độ nghiêng của tấm pin mặt trời mà không thu hẹp phạm vi mặt 
trời được dõi theo. Hệ thống này bao gồm phần đỡ nâng đỡ tấm pin mặt trời để có khả 
năng dao động được trong phạm vi trong đó tấm pin mặt trời nghiêng một góc bất kỳ chỉ 
theo một hướng từ trạng thái nằm ngang, và phần quay đỡ phần đỡ từ bên dưới để quay 
được xung quanh một trục thẳng đứng. Phần quay đỡ phần đỡ để quay được theo cách 
phạm vi dao động của tấm pin mặt trời được đảo ngược với trục thẳng đứng được tạo ra 
dưới dạng trục đối xứng, cho phép tấm pin mặt trời dao động theo cả hai hướng trong 
cùng phạm vi trước và sau chuyển động quay của phần quay.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Ngũ cốc ăn liền làm từ cơm dừa, không gluten, dùng cho chế 

độ ăn ketogenic và quy trình sản xuất ngũ cốc ăn liền này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ngũ cốc ăn liền, không gluten và dùng cho chế độ ăn ketogenic bao 

gồm: cơm dừa là thành phần gốc mà chứa từ khoảng 48 phần đến khoảng 50 phần trọng 
lượng bột nhào ngũ cốc, thành phần làm kết dính tự nhiên chứa tinh bột cọ sagu từ 
khoảng 2 phần đến khoảng 3 phần trọng lượng bột nhào ngũ cốc, hương vị thức ăn tự 
nhiên chứa từ khoảng 0 phần đến 1 phần trọng lượng bột nhào ngũ cốc, và nước dừa vừa 
đủ chứa từ khoảng 48 phần đến khoảng 50 phần trọng lượng, để làm ra hỗn hợp bột 
nhào ngũ cốc dạng lỏng. Sáng chế còn đề cập đến quy trình chế biến ngũ cốc ăn liền 
này với không muối, không đường, không các chất bảo quản hóa học, và không các chất 
tạo màu và các hương vị nhân tạo được bổ sung vào, mà có đặc trưng là các hàm lượng 
chất xơ và các triglyxerit chuỗi trung bình (MCT) cao, và chỉ số glyxemic thấp. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ bao gồm bước phủ chế phẩm phủ lên nền bằng 
cách dùng con lăn xốp mà bề mặt của nó có các chỗ lõm riêng biệt. Phương pháp phủ 
này dễ dàng tạo ra thành phẩm có thiết kế mẫu hình lớn. 
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Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung  (VN), Bùi Đức Thiện (VN) 
(54) Quy trình chuyển từ tiếng Việt không dấu thành có dấu 

  (57)     Sáng chế đề xuất một quy trình, có thể thực hiện tự động, để chuyển đổi từ tiếng Việt 
không dấu thành có dấu. Quy trình sử dụng hai bảng tra có sẵn để tra ra chữ hoặc cặp 
chữ tiếng Việt có dấu tương ứng với chữ hoặc cặp chữ không dấu đầu vào. Nhờ đó, số 
lượng các phép xử lý thông tin bằng vào khoảng vài lần số các chữ có trong văn bản 
không dấu đầu vào.  
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(71) 1. SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 
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(72) OTA, Mayu  (JP), TSUJITA, Hiroshi (JP), MORI, Kenji (JP), KOBAYASHI, Keita 
(JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mỹ phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất huỳnh quang an toàn và có đặc tính tạo màu. Chất huỳnh 
quang đỏ vô cơ bao gồm thành phần không gây ra ảnh hưởng xấu lên cơ thể con người. 
Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm chứa các hạt vô cơ bao gồm hợp chất có công thức 
chung: 

CaxAlyO(2x+3y+4z)/2:Mn4+
z, 

trong đó 0,1<x<1,05, 11,9<y12; và 0,0005<z<0,1. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
331 
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(21) 1-2016-04539 (51) 7 A61C  17/20,  3/03, A46B  15/00 
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(75) KANNO Minoru  (JP) 

10-23, Hachiman 6-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0871, Japan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đầu cạo cao răng bằng siêu âm và thiết bị cạo cao răng bằng 

siêu âm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu cạo cao răng bằng siêu âm và thiết bị cạo cao răng bằng siêu 

âm có hiệu quả khử trùng cao. 
Đầu cạo cao răng bằng siêu âm (1) có phần thân đầu cạo (11) và sợi quang học (12). 
Phần thân đầu cạo (11) này có dạng ống, có lỗ ở đầu trước và lỗ ở đầu sau, và đầu sau 
này có thể được gắn chặt vào phần thân thiết bị cạo cao răng bằng siêu âm (2); và phần 
dạng cong ở giữa (16). Sợi quang học (12) có đường kính nhỏ hơn so với đường kính 
trong nhỏ nhất của phần thân đầu cạo (11) và có đầu sau mà ánh sáng có thể đi tới từ 
nguồn ánh sáng. Sợi quang học (12) được luồn từ lỗ ở đầu sau tới lỗ ở đầu trước của 
phần thân đầu cạo (11), và có phần giữa tiếp xúc với phần dạng cong (16), do đó đầu 
trước có thể được làm rung nhờ rung động siêu âm của phần thân đầu cạo (11). Phần 
thân thiết bị cạo cao răng bằng siêu âm (2) bao gồm phương tiện cấp chất lỏng, phương 
tiện tạo siêu âm, và nguồn ánh sáng, được gắn chặt vào đầu sau của đầu cạo cao răng 
bằng siêu âm (1). Nguồn ánh sáng này có tác dụng khử trùng bằng ánh sáng có khoảng 
bước sóng định trước tới từ đầu sau của sợi quang học (12). 
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(72) CHEN, Tsai-hui (CN), LI, Tsui-huang (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Tấm thu năng lượng mặt trời có mẫu hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thu năng lượng mặt trời có mẫu hình bao gồm nền và lớp phát 
điện. Lớp truyền được ánh sáng được tạo mẫu hình được phủ trên một mặt của lớp phát 
điện. Lớp truyền được ánh sáng được tạo mẫu hình có hệ số truyền ánh sáng cho phép 
các tia ánh sáng truyền qua lớp truyền được ánh sáng được tạo mẫu hình để tạo ra các 
tia tới tới nền và các tia phản xạ được phản xạ bởi nền. Các tia tới và các tia phản xạ đủ 
để phát điện trong lớp phát điện. 
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(21) 1-2016-04546 (51) 7 H04W  74/08,  84/12 
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(72) KIM, Jeongki (KR), RYU, Kiseon (KR), PARK, Giwon (KR), CHO, Hangyu (KR), 

KIM, Suhwook (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trạm trong hệ thống mạng cục bộ không dây và 

phương pháp truyền tín hiệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định việc môi trường tương ứng (ví dụ, kênh) có 

thể sử dụng lại được hay không để tăng tỷ lệ sử dụng lại không gian trong hệ thống 
truyền thông không dây, cụ thể là, hệ thống LAN (Local Area Network - mạng cục bộ) 
không dây, và thiết bị thực hiện phương pháp này. Để đạt được mục đích, trạm thu tín 
hiệu LAN không dây qua môi trường không dây đặc trưng, so sánh cường độ tín hiệu đã 
thu được của tín hiệu LAN không dây với mức CCA được chọn từ giữa mức CCA thứ 
nhất và mức CCA thứ hai thấp hơn mức CCA thứ nhất theo loại tín hiệu LAN không dây 
đã thu được, xác định môi trường không dây tương ứng là sử dụng được nếu cường độ 
tín hiệu đã thu được thấp hơn mức CCA đã được chọn, và có thể sử dụng môi trường 
không dây trong hoạt động truyền tín hiệu.  
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(72) CHEN, Ji (CN), DING, Zhiming (CN), FANG, Ping (CN), YANG, Yunsong (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phát hiện dịch vụ và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện dịch vụ, và thiết bị điện tử, và đề cập đến 
lĩnh vực công nghệ truyền thông. Phương pháp phát hiện dịch vụ bao gồm các bước: gửi, 
bởi thiết bị thứ nhất nhờ sử dụng điểm truy cập, yêu cầu phát hiện dịch vụ đến ít nhất 
một thiết bị thứ hai được kết nối với điểm truy cập, mà ở đó yêu cầu phát hiện dịch vụ 
được sử dụng để truy vấn dịch vụ mà thiết bị thứ nhất yêu cầu truy vấn từ ít nhất một 
thiết bị thứ hai; và thu, bởi thiết bị thứ nhất, thông tin đáp ứng phát hiện dịch vụ được 
gửi bởi ít nhất một thiết bị thứ hai; mà ở đó thông tin đáp ứng phát hiện dịch vụ là thông 
tin đáp ứng của ít nhất một thiết bị thứ hai đáp lại yêu cầu phát hiện dịch vụ, và thông 
tin đáp ứng phát hiện dịch vụ bao gồm dịch vụ được hỗ trợ bởi ít nhất một thiết bị thứ 
hai. Theo các phương án của sáng chế, trong trường hợp trong đó các thiết bị điện tử đều 
được kết nối với điểm truy cập, sự trao đổi thông báo phát hiện dịch vụ giữa các thiết bị 
điện tử có thể được thực hiện mà không cần ngắt kết nối các thiết bị điện tử khỏi điểm 
truy cập, nhờ đó cải thiện hiệu quả phát hiện dịch vụ, và cải thiện hơn nữa hiệu quả 
truyền thông qua lại.  
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Alfred VON SCHUCKMANN (DE), Herbert WACHTEL (DE), Robert Gerhard 
WINKLER (DE), Gilbert WUTTKE (DE), Jochen ZIEGLER (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy xông khí dung, bộ phận chứa dùng cho máy xông khí dung 

và thiết bị chỉ báo dùng cho bộ phận chứa này 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy xông khí dung (1) cũng như bộ phận chứa (3) chứa chất lỏng (2) 

và thiết bị chỉ báo (25) dùng cho bộ phận chứa này. Thiết bị chỉ báo dừng việc sử dụng 
bộ phận đồ chứa ở trạng thái được khóa khi đã đạt đến hoặc vượt quá số lần sử dụng 
định trước. Sau đó, máy xông khí dung được mở một phần và được khóa để không sử 
dụng thêm nữa. Sau khi thay thế bộ phận chứa bao gồm thiết bị chỉ báo nêu trên, máy 
xông khí dung có thể được sử dụng trở lại. 
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(72) WU, Ye (CN), QIAO, Deli (CN), WANG, Lei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền dữ liệu đa anten, trạm cơ cở 

và thiết bị người dùng 
  (57)     Theo các phương án, sáng chế đề cập đến trạm cơ sở, trong đó trạm cơ sở này bao gồm: 

môđun tiếp nhận thông tin trạng thái kênh thứ nhất, được tạo cấu hình để tiếp nhận 
thông tin trạng thái kênh của không gian con của kênh đã được giảm kích thước bằng 
cách đo thông tin trạng thái kênh một mức, trong đó không gian con của kênh là không 
gian con của kênh thu được sau khi bước giảm kích thước được thực hiện trên không 
gian con của kênh thống kê của mỗi thiết bị người dùng cần được lập lịch biểu; môđun 
xác định tập hợp, được tạo cấu hình để lập lịch biểu thiết bị người dùng và xác định tập 
hợp thiết bị người dùng liên quan đến nhiều đầu vào nhiều đầu ra; môđun tiếp nhận 
thông tin trạng thái kênh thứ hai, được tạo cấu hình để thực hiện việc đo thông tin trạng 
thái kênh hai mức trên thiết bị người dùng trong tập hợp thiết bị người dùng để tiếp nhận 
thông tin trạng thái kênh của kênh thời gian thực đã được giảm kích thước; và môđun 
gửi dữ liệu, được tạo cấu hình để xử lý dữ liệu liên kết xuống và tín hiệu tham chiếu giải 
điều biến riêng cho người dùng bằng cách tiền mã hóa hai mức và gửi dữ liệu liên kết 
xuống đã được xử lý và tín hiệu tham chiếu giải điều biến riêng cho người dùng đã được 
xử lý này đến thiết bị người dùng trong tập hợp thiết bị người dùng. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp truyền dữ liệu đa anten, thiết bị người dùng và hệ thống. Bằng cách sử 
dụng sáng chế, hiệu suất của hệ thống này được gia tăng một cách có hiệu quả. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất piperidinon carboxamit azaindan có tác dụng làm 

chất đối kháng thụ thể peptit có liên quan đến gen calcitonin 
(CGRP) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất piperiđinon carboxamit azainđan có tác dụng làm chất đối 
kháng của thụ thể peptit liên quan đến gen calcitonin (Calcitonin Gene-Related Peptide 
CGRP) và là hữu ích để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh liên quan đến CGRP như chứng 
đau nửa đầu. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này và hợp chất và 
dược phẩm này dùng để phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh có liên quan đến CGRP. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đầu cuối, trạm cơ sở và phương pháp truyền thông 

của thiết bị đầu cuối và trạm cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối, trạm cơ sở và phương pháp truyền thông của thiết 

bị đầu cuối và trạm cơ sở. Theo các phương án của sáng chế, thông tin về lượng dữ liệu 
cần được truyền của các nhóm truyền thông D2D khác nhau có thể được thông báo đến 
trạm cơ sở, sao cho trạm cơ sở có thể lập lịch biểu riêng dữ liệu đối với các nhóm truyền 
thông khác nhau. Thông tin về lượng dữ liệu cần được truyền bao gồm thông tin định 
danh của nhóm trưyền thông được phép hiện thời và thông báo trạng thái của bộ giảm 
chấn của nhóm kênh logic tương ứng với nhóm truyền thông được phép hiện thời.  
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(11) 50518 
(21) 1-2016-04634 (51) 7 H04W  28/08 

(22) 29.04.2014 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/CN2014/076520      29.04.2014 (87) WO2015/165051 A1 05.11.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.11.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZENG, Qinghai (CN), ZHANG, Hongping (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu, trạm gốc và thiết bị người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền dữ liệu và thiết bị. Phương pháp này bao gồm 
các bước: gửi, bởi trạm gốc, thông tin yêu cầu, ký hiệu nhận dạng của điểm truy cập 
mạng vùng cục bộ không dây (WLAN AP), và địa chỉ giao thức internet (IP) thứ nhất 
của trạm gốc tới thiết bị người dùng, trong đó thông tin yêu cầu được sử dụng để yêu 
cầu thiết bị người dùng thực hiện việc truyền dữ liệu kết hợp đa luồng tới trạm gốc bằng 
cách sử dụng WLAN AP; thu, bởi trạm gốc, địa chỉ IP thứ hai được gán bởi WLAN AP 
cho thiết bị người dùng và thông tin xác nhận mà được gửi bởi thiết bị người dùng, trong 
đó thông tin xác nhận được sử dụng để xác nhận rằng thiết bị người dùng thực hiện việc 
truyền dữ liệu kết hợp đa luồng tới trạm gốc bằng cách sử dụng WLAN AP; và thực 
hiện, bởi trạm gốc, việc truyền dữ liệu kết hợp đa luồng tới thiết bị người dùng bằng 
cách sử dụng WLAN AP và qua đường hầm IP, trong đó đường hầm IP được xác định 
bằng cách sử dụng địa chỉ IP thứ nhất và địa chỉ IP thứ hai. Theo các phương án, tính 
liên tục của dịch vụ được đảm bảo trong quy trình không tải.  
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(11) 50519 
(21) 1-2016-04648 (51) 7 E02D 29/00, E04B 5/48 

(22) 30.11.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR - VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Hào kỹ thuật kết hợp phân tầng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hào kỹ thuật kết hợp phân tầng bao gồm các đốt hào kỹ thuật được liên 
kết với nhau bằng mối nối. Mỗi đốt hào bao gồm phần thân hào cố định, phía trên được 
đậy bằng tấm nắp. Điểm khác biệt ở chỗ bên trong thân hào bố trí kết hợp vách đứng và 
vách ngang để phân chia thành nhiều ngăn khác nhau mà vẫn đảm bảo liền khối. Vách 
đứng chia hào thành các ngăn riêng biệt, vách ngang tiếp tục chia nhỏ ngăn từ vách 
đứng ra các ngăn khác dạng tầng nhằm tiết kiệm diện tích mặt bằng, tận dụng tối ưu 
không gian lắp đặt hệ thống ngầm hóa, phù hợp với những nơi có diện tích vỉa hè nhỏ 
hẹp. Số lượng các vách có thể thay đổi để phù hợp nhất với công trình ngầm hóa. 
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(11) 50520 
(21) 1-2016-04711 (51) 7 A61B  17/06 

(22) 08.05.2015 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2015/063303          08.05.2015 (87) WO2015/170740 12.11.2015 
(30) 2014-096683          08.05.2014      JP 
(71) ALFRESA PHARMA CORPORATION  (JP) 

2-9, Kokumachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-8575, Japan 
(72) IWASAKI, Takeshi (JP), TSUJI, Takuya (JP), MORIHATA, Koji (JP), YOKOHIKI, 

Keiichi (JP), NISHIMURA, Motokazu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Bao gói có đường khâu 

  (57)     Sáng chế đề xuất bao gói có đường khâu bao gồm: ống cuộn hình khuyên tròn (21); lỗ 
hút (33) nối thông với ống cuộn (21) và có khả năng hút không khí từ ống cuộn (21) để 
xả không khí ra ngoài, và lỗ nạp (31) nối thông với ống cuộn (21) và có khả năng tạo ra 
luồng không khí theo chiều cuộn R của ống cuộn (21) để dẫn đường khâu vào trong ống 
cuộn (21), và được cấu tạo sao cho luồng không khí trong ống cuộn (21) bị hút từ lỗ hút 
(33) và được xả ra ngoài; và do đó, luồng không khí trong ống cuộn (21) và đường khâu 
được cuộn trong ống cuộn (21) bằng chính luồng không khí trong ống cuộn này, và 
đồng thời đường khâu được chứa và giữ trong ống cuộn (21). 
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(11) 50521 
(21) 1-2016-04753 (51) 7 H04J  11/00, H04W  28/06,  72/04 

(62) 1-2013-00527   
(22) 24.08.2011 (43) 25.01.2017 
(86) PCT/JP2011/004699      24.08.2011 (87) WO2012/032726  15.03.2012 
(30) 2010-199882         07.09.2010      JP 

2011-153663         12.07.2011      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2013 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Akihiko NISHIO (JP), Seigo NAKAO (JP), Yasuaki YUDA (JP), Ayako HORIUCHI 

(JP), Sujuan FENG (CN), Michael EINHAUS (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền thông và phương pháp truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở có thể làm giảm việc phát hiện nhầm thông tin điều 
khiển, nhờ đó ngăn được sự suy giảm thông lượng hệ thống. Trạm cơ sở (100) ánh xạ 
đơn vị thông tin điều khiển cấp phát đường xuống gửi tới thiết bị đầu cuối (200) tới 
vùng tài nguyên thứ nhất, có thể được sử dụng cho bất kỳ trong số vùng kênh điều khiển 
đường xuống và vùng kênh dữ liệu đường xuống, hoặc tới vùng tài nguyên thứ hai, có 
thể chỉ sử dụng cho kênh điều khiển đường xuống, để truyền đơn vị thông tin điều khiển 
cấp phát đường xuống. Trong trạm cơ sở (100), bộ phận điều khiển (102) thiết lập phạm 
vi vùng PDCCH (Physical Downlink Control Channel - kênh điều khiển đường xuống 
vật lý), và bộ phận thiết lập vùng truyền (131) thiết lập vùng ánh xạ có DCI (Downlink 
Control Information - thông tin điều khiển đường xuống) được ánh xạ trong vùng R-
PDCCH và vùng PDCCH, trên cơ sở trị số phạm vi được thiết lập bởi bộ phận điều khiển 
(102).  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 3284 
(21) 2-2015-00177 (51) 7 H04L 12/18 

(22) 26.06.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin  (VN) 

Số 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đàm Quang Hồng Hải (VN), Võ Thế Dân (VN) 
(54) Hệ thống tương tác dành cho phòng họp trực tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tương tác dành cho phòng họp trực tuyến gồm: thiết bị thu 
âm thanh đa hướng (2), máy tính trình chiếu (3), máy chiếu (4), máy quay hình (6), các 
đường kết nối internet (7), máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của người tham dự 
từ xa (9), màn hình của diễn giả (10), máy quay hình (13), loa phát tiếng người dùng từ 
xa (14), máy chủ (15), máy tính điều khiển (16) nhằm để thu ngắn sự khác biệt giữa 
việc học tập/hội họp trực tuyến với học tập/hội họp thông thường, giúp người tham dự 
tương tác, cảm nhận được sự có mặt của mình trong buổi học/buổi họp đó, dễ chuyển 
thông tin cuộc họp tới người tham dự ở khắp mọi nơi và nâng cao chất lượng công việc 
quản lý và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 
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(11) 3285 
(21) 2-2015-00182 (51) 7 G06F  11/00 

(22) 01.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2015 
(71) Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Ngọc Thịnh (VN), Trần Trung Hiếu (VN) 
(54) Phương pháp xử lý virus bằng các máy so trùng mẫu trên phần 

cứng tái cấu hình 
  (57)     Phương pháp xử lý virus bằng các máy so trùng mẫu được thực hiện trên thiết bị phần 

cứng tái cấu hình bằng cách gửi dữ liệu cần quét từ máy tính đến thiết bị tái cấu hình để 
kiểm tra và phát hiện virus theo cơ chế truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA - Direct 
Memory Access) thông qua giao tiếp thiết bị ngoại vi tốc độ cao (bus PCIe), sau đó 
kiểm tra dữ liệu cần quét bằng các máy so trùng mẫu, các máy này sẽ phân tích và tìm 
kiếm sự xuất hiện của các chữ ký virus trong dữ liệu bằng phương pháp bảng băm kết 
hợp bộ lọc bloom (bloom filter) và bộ lọc bloomier (bloomier filter) để phát hiện virus 
thông thường và phương pháp tra bảng để phát hiện đối với virus đa hình; các kết quả 
sau khi kiểm tra sẽ được gửi trả lại cho máy tính theo cơ chế truy xuất bộ nhớ trực tiếp 
(DMA - Direct Memory Access) thông qua giao tiếp thiết bị ngoại vi tốc độ cao (bus 
PCIe) để xử lý theo phần mềm cài sẵn. 
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(11) 3286 
(21) 2-2015-00187 (51) 7 C12N  1/00 

(22) 03.07.2015 (43) 25.01.2017 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN)

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quang Huy (VN) 
(54) Quy trình phân lập chủng vi sinh vật có hoạt tính phân giải 

hợp chất clo hữu cơ 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đến quy trình phân lập chủng vi sinh vật có hoạt tính phân 

giải hợp chất clo hữu cơ bao gồm các bước: i) nuôi cấy làm giàu: nuôi cấy làm giàu các 
chủng vi sinh vật từ các mẫu đất và nước ở các vùng bị nhiễm hợp chất clo hữu cơ; ii) 
nuôi cấy nhân dòng khuẩn lạc: tạo dòng khuẩn lạc từ môi trường nuôi cấy thu được ở 
bước i); iii) tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng sử dụng hợp chất clo: bằng 
cách nuôi cấy khuẩn lạc thu được ở bước ii) trên môi trường chọn lọc có bổ sung thạch 
và xanh bromothymol; và iv) phân loại và xác định tên. Quy trình theo giải pháp hữu ích 
đã phân lập được 3 chủng NA4, NP2 và DE1 có hoạt tính phân giải hợp chất clo hữu cơ 
cao. Các chủng này thích hợp dùng để xử lý các hợp chất clo hữu cơ góp phần làm giảm 
thiểu việc ô nhiễm nguồn đất và nước ở các vùng có sử dụng nhiều các hợp chất bảo vệ 
thực vật ở Việt Nam. 
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(11) 3287 
(21) 2-2015-00192 (51) 7 B21B  13/02,  31/16 

(22) 10.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2016 
(75) CHEN, YUN-CHIN  (TW) 

No. 134, Datong Rd., Toufen Township, Miaoli County 351, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cán 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cán bao gồm băng tải dạng vông kín trên (111); 
nhiều cặp trục cán trên đỡ băng tải dạng vòng kín trên (121); hai con lăn dẫn động trên 
(151) nằm tương ứng tại hai đầu của băng tải dạng vòng kín trên (111); nhiều bộ phận 
đỡ trên (131) được bố trí trong băng tải dạng vòng kín trên (111); băng tải dạng vòng 
kín dưới (112); nhiều cặp trục cán dưới (122) đỡ băng tải dạng vòng kín dưới (112); hai 
con lăn dẫn động dưới (152) nằm tương ứng tại hai đầu của băng tải dạng vòng kín dưới 
(112); nhiều bộ phận đỡ dưới (132) mà mỗi bộ phận này được bố trí trong băng tải dạng 
vòng kín dưới (112) và ngay bên dưới bộ phận đỡ trên (131) mà tại đó khe hở (18) được 
tạo ra giữa băng tải dạng vòng kín trên (111) và băng tải dạng vòng kín dưới (112); 
nhiều cặp đinh vít điều chỉnh (17), các đinh vít điều chỉnh của mỗi cặp được bố trí nằm 
tương ứng tại hai phía của các bộ phận đỡ trên (131) và dưới (132); và nhiều bộ gồm các 
đai ốc (16) được vặn vào đinh vít điều chỉnh (17).  
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(11) 3288 
(21) 2-2015-00193 (51) 7 C09B 61/00 

(22) 14.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2015 
(71) Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm  (VN) 

101B Lê Hữu Trác, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
(72) Tạ Thị Tố Quyên (VN), Đào Hùng Cường (VN), Huỳnh Thị Kim Cúc (VN) 
(54) Phương pháp chiết tách chất màu anthoxyanin từ củ khoai 

lang tím 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết tách chất màu anthoxyanin từ củ khoai lang tím 

bao gồm các bước:  
- làm chín củ khoai lang tím bằng cách luộc hoặc hấp ở nhiệt độ 100oC trong thời gian 
khoảng 15-20 phút tùy theo kích thước củ;  
- làm nhỏ thành bột bằng cách chà qua rây có kích thước lỗ 1mm; và  
- chiết tách chất màu anthoxyanin trong hệ dung môi etylic/nước với tỷ lệ 75/25 và 1% 
axit xitric ở nhiệt độ 80oC trong thời gian 5 phút trong các thiết bị có cánh khuấy ở áp 
suất thường.  
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(11) 3289 
(21) 2-2015-00196 (51) 7 A43D  3/14 

(22) 14.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2015 
(71) DONGGUAN LVBAO PAPER PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 

107 National Road Side, Guchong Road, Wanjlang District, Dongguan City, China 
(72) Xianlin JIANG  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Cốt đỡ trong giày bằng giấy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cốt đỡ trong giày bằng giấy bao gồm phần đỡ mũi giày và 
phần đỡ mặt bên mũi giày, mép dưới của phần đỡ mặt bên mũi giày được gấp vào phía 
trong tạo thành phần mặt đế, phần định vị lồi được tạo ra trên bề mặt phía dưới của phần 
đỡ mũi giày, cốt đỡ trong giày được thiết kế có kết cấu hợp lý, mép dưới của phần đỡ 
mặt bên mũi giày được gấp vào phía trong một khoảng nhất định để tạo thành phần mặt 
đế, làm tăng đáng kể diện tích tiếp xúc giữa tấm lót giày và cốt đỡ trong giày, không chỉ 
tránh được vấn đề làm hỏng tấm lót giày và hình thành nếp nhăn, mà còn nâng cao tính 
ổn định của việc chống/đỡ. Hơn nữa, phần đỡ mũi giày được thiết kế có phần định vị lồi, 
đũa chống giày có thể được sử dụng để cài một đầu vào phần định vị lồi, đầu còn lại tỳ 
lên phần trong của giày, do vậy khắc phục được vấn đề cốt đỡ trong giày dễ bị dịch 
chuyển làm lệch vị trí trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hoặc trưng bày giày, đảm bảo 
cố định chặt chẽ với giày, từ đó nâng cao hiệu quả chống/đỡ đảm bảo chất lượng sản 
phẩm giày. Ngoài ra, cốt đỡ trong giày có kết cấu đơn giản, giá thành thấp, dễ thực hiện, 
thuận lợi cho việc ứng dụng rộng rãi. 
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(11) 3290 
(21) 2-2015-00206 (51) 7 D05B 13/00 

(22) 20.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2015 
(71) YAO HAN INDUSTRIES CO., LTD.  (TW) 

No.31, Lane 145, Fu Yin rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) FANG,SHIH-HSIUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy may túi cầm tay 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy may túi cầm tay bao gồm thân máy để may mũi khâu 
vào miệng túi đóng gói nguyên liệu, mô-tơ DC được kết nối với bộ truyền động của thân 
máy để truyền động làm thân máy hoạt động, và pin sạc được nối điện với mô-tơ DC để 
cung cấp nguồn điện cần thiết cho hoạt động của mô-tơ DC. Máy may túi cầm tay có 
nguồn cấp điện mang theo được để khắc phục sự bất tiện khi kết nối ổ cắm điện bằng 
dây điện hoặc dây kéo dài nguồn, sao cho máy được áp dụng trong công nghiệp, ngoài 
trời hoặc chỗ đóng gói nguyên liệu không có ổ cắm điện, và máy có tính di động và cầm 
tay tốt hơn. 
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(11) 3291 
(21) 2-2015-00212 (51) 7 A01K 61/00 

(22) 22.07.2015 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2015 
(71) Viện Nghiên cứu Hải sản  (VN) 

224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
(72) Nguyễn Quang Hùng (VN), Đặng Minh Dũng (VN) 
(54) Quy trình nuôi cá ngừ (Thunnus albacares) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình nuôi cá ngừ (Thunnus albacares) bao gồm các 
bước: a) chuẩn bị vùng nuôi, trang thiết bị và nhân lực, b) chọn và thả cá giống, và c) 
quản lý và chăm sóc cá nuôi. Quy trình theo giải pháp hữu ích đã thành công nuôi vỗ cá 
ngừ vây vàng bố mẹ và mở ra một hướng mới cho các nghiên cứu sản xuất giống cá ngừ 
tại Việt Nam. 
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(11) 3292 
(21) 2-2015-00338 (51) 7 B63J  99/00, F15B  21/04 

(22) 29.10.2015 (43) 25.01.2017 
(30) 2015-003348      01.07.2015    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2015 
(71) MARINE HYDROTEC CO., LTD.  (JP) 

50-1, Minato 3-chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 810-0075 Japan 
(72) KUDO, Takafumi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị giám sát các động cơ thủy lực của tàu thủy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị giám sát các động cơ thủy lực của tàu thủy cho phép 
dễ dàng đặt đường ống của động cơ thủy lực gồm có các cơ cấu kích hoạt thủy lực (14), 
các máy bơm thủy lực (11) và các van chuyển mạch (13) của các bơm thủy lực (11) và 
cũng có thể kiểm soát các động cơ thủy lực. Việc bố trí các bộ phát hiện áp suất (15) ở 
giữa các van chuyển mạch (13) và các cơ cấu kích hoạt thủy lực (14) được nối với các 
van chuyển mạch (13), dẫn hướng tín hiệu điện đầu ra của các bộ phát hiện áp suất (15) 
đến tấm điều khiển (17) bên trong tàu thủy, hiển thị các trạng thái vận hành của mỗi cơ 
cấu kích hoạt thủy lực (14) được xác định dựa vào tín hiệu điện đầu ra của các bộ phát 
hiện áp suất (15) trên một hoặc các màn hình hiển thị (19) được nối với tấm điều khiển 
(17) và ghi lại các trạng thái vận hành ở tấm điều khiển (17). 
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(11) 3293 
(21) 2-2016-00020 (51) 7 E05C 7/00, 19/08, E06B 7/10, E05B 

67/38 
(22) 22.01.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 1503001140     24.07.2015   TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2016 
(71) SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120, 
Thailand 

(72) Ekaphan Pitisethakarn (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Bản lề khóa móc dùng cho cửa 

  (57)     Bản lề khóa móc dùng cho cửa theo giải pháp hữu ích được gắn vào cửa bao gồm phần 
thứ nhất (1) là tấm đế có nhiều lỗ (2) dùng để bắt vít tấm đế này với mép cửa hoặc mép 
khung cửa (10). Có phần nhô ra (3) nhô ra từ tấm đế này và tựa thẳng đứng vào tấm đế 
này, và lỗ (4) trên phần nhô ra (3) này để móc phần móc cài của khóa móc (9). Phần thứ 
hai có các đặc điểm giống với phần thứ nhất. Phần thứ hai (5) là tấm đế có nhiều lỗ (6) 
để bắt vít tấm đế này với mép cửa còn lại (11), phần nhô ra (7) nhô ra từ tấm đế này và 
tựa thẳng đứng vào tấm đế này, và lỗ trên phần nhô ra (7) này để móc phần móc cài của 
khóa móc (9), trong đó có tấm che (8) được gắn trên đầu còn lại của phần nhô ra thẳng 
đứng (7) này, song song với tấm đế của phần thứ hai (5). Bản lề theo giải pháp hữu ích 
có thể được làm từ thép có độ dày đủ để ngăn cản việc cắt bản lề.  
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(11) 3294 
(21) 2-2016-00021 (51) 7 E05B 55/00, 57/00 

(22) 22.01.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 1503001141 24.07.2015      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2016 
(71) SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120, 
Thailand 

(72) Ekaphan Pitisethakarn (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Thiết bị khóa cửa cuốn bằng kim loại 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khóa cửa cuốn bằng kim loại có thể sử dụng dễ 
dàng. Thiết bị khóa này sẽ ngăn được việc khóa và mấu cài của cửa cuốn bị cắt hoặc phá 
hủy. Thiết bị khóa này bao gồm phần thân chứa khóa được lắp với chốt khóa. Phần thân 
này có phần hở để gài với tấm đế của cửa cuốn bằng kim loại tại vị trí đặt lỗ. Mấu cài 
của cửa cuốn bằng kim loại sẽ đi vào trong phần thân này. Đầu bên trong của chốt khóa 
sẽ gài vào bên trong mấu cài này và khóa cửa cuốn bằng kim loại. 
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(11) 3295 
(21) 2-2016-00065 (51) 7 B65D  50/02 

(22) 02.03.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 104211738 21.07.2015      TW 

104214551 08.09.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2016 
(71) SOUTH PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

18F.-13, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) WANG, Tong-Chang (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Đồ chứa giúp nhận biết được tình trạng mở 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến một loại đồ chứa, cụ thể là đề cập đến đồ chứa có thiết kế 
giúp dễ dàng nhận biết tình trạng đã bị mở của nó, bao gồm hộp nhựa (1) và nắp (2), 
trong đó hộp nhựa (1) được gắn với nắp (2) nhờ phần gắn thứ nhất (34) của hộp nhựa (1) 
được gắn với phần gắn thứ hai (41) của nắp (2); vì đường viền thứ nhất (12) được thiết 
kế viền quanh hộp nhựa (1) lớn hơn đường viền thứ hai (21) được thiết kế viền quanh 
nắp (2), cho nên người sử dụng không thể tùy ý mở nắp hộp lên được, mà chỉ có thể mở 
từ phần để bóc (31) được thiết kế ở vị trí của phần nhô ra thứ nhất (3), hai bên phần để 
bóc (31) được thiết kế các đường đứt đoạn (32), giữa các đường đứt đoạn (32) và hộp 
nhựa (1) được thiết kế đường cắt đứt (33), nhờ đó mới có thể bóc mở được phần để bóc 
(31), mở nắp lên thuận lợi, để đạt đến công hiệu nhận biết mở ra. 
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(11) 3296 
(21) 2-2016-00139 (51) 7 A61C 7/00 

(22) 25.04.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH Kim Tân  (VN) 

69/35 - 69/37 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Hoàng Văn Tám (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Thùng đeo vai rải các loại phân hạt, các loại bột và các loại 

hạt mầm 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập thùng đeo vai rải các loại phân hạt, các loại bột và các loại hạt 

mầm có kết cấu bao gồm thân thùng (1) với ngăn chứa (1.1) có tiết diện hình thang với 
cạnh đáy nghiêng một góc 350, chi tiết (1.2) nhô lên phía trên để gắn nắp (2) có lỗ (2.1) 
thông với không khí bên ngoài để tạo áp suất; quai đeo (3) được gắn vào một phía thân 
thùng tại các chi tiết (3.1); chân đế (4) được bố trí tại phần nghiêng của đáy thùng để 
cùng với ống nối (5) bằng cao su tạo thế cân bằng cho thùng khi đặt thùng nằm trên bề 
mặt phẳng; van điều tiết (6) gồm lá van (6.1) gắn cố định với thanh chốt (6.2) đặt bên 
trong ống dẫn, lẫy gạt (6.3) bố trí trên thành ngoài ống dẫn của tay rải (7) là ống dẫn 
bằng nhựa và chi tiết rải (8) bố trí ở phía cuối ống dẫn tay rải (7) gồm một phần ống gắn 
với ống dẫn của tay rải (7) và phần hình quạt có các lỗ hở để các hạt phân, bột và hạt 
mầm thoát ra và phân bổ đều. 
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(11) 3297 
(21) 2-2016-00229 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 29.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) JP2015-131304     30.06.2015   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Manabu Takahashi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương tiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương tiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm 
khung liên kết để nó chắc chắn hơn. Phương tiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp 
này bao gồm: thân phương tiện (2); các bánh xe di chuyển bên phải và bên trái (11) 
được lắp trên thân phương tiện (2); các hộp truyền động bên phải và bên trái (11a) để 
truyền lực dẫn động đến các bánh xe di chuyển bên phải và bên trái (11); thiết bị làm 
việc (4); cơ cấu liên kết nâng (3) để nâng lên hoặc hạ xuống thiết bị làm việc (4); các 
khung liên kết bên phải và bên trái (23), được lắp trên thân phương tiện (2), để gắn cơ 
cấu liên kết nâng (3); khung phía sau (22), được lắp ở phía sau của thân phương tiện (2), 
để gắn các hộp truyền động bên phải và bên trái (11a); và lỗ xuyên thứ nhất (223), được 
tạo thành trong khung phía sau (22), để các khung liên kết bên phải và bên trái (23) 
được chèn vào và được gắn ở đó. 
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(11) 3298 
(21) 2-2016-00231 (51) 7 A44B  19/42 

(22) 29.06.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 201520465916.4      01.07.2015   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2016 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Hiroaki SHINODA (JP), Daisuke NAGAI (JP), Kazuki KUSE  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị dính màng tăng cường 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị dính màng tăng cường có khả năng ngăn lệch vị trí 
màng tăng cường. Thiết bị này bao gồm bộ phận dính tấm màng tăng cường (70) dính 
chặt tấm màng tăng cường (Fa) với dải khóa kéo (C). Bộ phận dính tấm màng tăng 
cường (70) bao gồm đầu siêu âm (80) được bố trí trên dải khóa kéo (C) và được sắp xếp 
để di chuyển được theo chiều dọc và đe (90) được bố trí dưới dải khóa kéo (C) và được 
sắp xếp để di chuyển được theo chiều dọc. Đe (90) bao gồm đe thứ nhất (91) dính chặt 
tấm màng tăng cường (Fa) với cặp băng khóa kéo (T) của dải khóa kéo (C) và đe thứ hai 
(92) dính chặt tấm màng tăng cường (Fa) với phần lõi (Ta) được bố trí dọc theo phần gờ 
bên cạnh dải băng đối diện với cặp băng khóa kéo (T). Đầu siêu âm (80) bao gồm bộ 
phận giữ màng (82). Bộ phận giữ màng (82) được sắp xếp để di chuyển được theo chiều 
dọc và tấm màng tăng cường (Fa) được kẹp ở giữa bộ phận giữ màng (82) và đe thứ hai 
(92).  
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(11) 3299 
(21) 2-2016-00354 (51) 7 A01C  17/00 

(22) 29.09.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) Cơ sở sản xuất cơ khí nông nghiệp Chín Nghĩa  (VN) 

ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 
(72) Bùi Hữu Nghĩa (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy rải phân bón 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy rải phân bón bao gồm: khung máy (1), bộ phận di 
chuyển (2), động cơ dẫn động (3); và bộ phận rải liệu được lắp trên khung máy bao 
gồm: thùng chứa liệu (11) có cửa xả liệu bên dưới đáy của thùng chứa, đĩa rải liệu (22) 
để rải liệu ra xung quanh, đĩa rải liệu có thể điều chỉnh được hướng rải liệu. Nhờ có bộ 
phận di chuyển (2) có hai bánh xích cao su, máy này đặc biệt hoạt động tốt trên các 
vùng đất trồng lúa có tầng đế cày sâu. 
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(11) 3300 
(21) 2-2016-00388 (51) 7 C05B  17/00, C05C  3/00 

(22) 28.10.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(75) 1. Vũ Thị Thu Hà  (VN) 

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu - số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội. 

2. Vũ Tuấn Anh  (VN) 
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu - số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội. 

3. Cao Thị Thủy  (VN) 
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu - số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội. 

(54) Phương pháp sản xuất phân bón lỏng đa dinh dưỡng từ các phế 
thải của quá trình sản xuất phân bón 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp sản xuất phân bón lỏng đa dinh dưỡng, bao gồm 
các thành phần N, P, K, S từ phế thải rắn của quá trình chế biến sâu quặng apatit 
(phosphogypsum, sau đây được viết tắt là PG) và nước thải rửa bụi của quá trình sản 
xuất phân bón NPK.  
Phương pháp theo giải pháp ích sử dụng nguồn nguyên liệu là chất thải rắn PG và nước 
thải từ quá trình rửa bụi trong sản xuất NPK. Do đó, phương pháp theo giải pháp hữu ích 
không chỉ sản xuất được phân bón lỏng đa dinh dưỡng mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường cũng như tận thu được các dưỡng chất từ các chất thải rắn và lỏng của quá 
trình chế biến sâu quặng apatit và quá trình sản xuất phân bón.  
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(11) 3301 
(21) 2-2016-00390 (51) 7 H02J  3/00, H02M  1/00 

(22) 28.10.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2016 
(71) Viện Khoa học Năng lượng (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam)  (VN) 
Nhà A9, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(72) Đoàn Văn Bình (VN), Nguyễn Đức Minh  (VN), Trịnh Trọng Chưởng (VN), Trương 
Việt Anh  (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lọc sóng hài tích cực trên lưới điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị lọc sóng hài tích cực trên lưới điện nhằm cải thiện 
chất lượng điện dạng song song cho lưới điện, phục vụ các cụm động cơ với cấu hình và 
chức năng hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng, quy mô và điều kiện kinh tế của các 
phụ tải sinh hoạt và công nghiệp của Việt Nam. Cấu hình của thiết bị lọc sóng hài tích 
cực trên lưới điện có dạng song song, ba pha, ba dây. Thiết bị lọc sóng hài tích cực trên 
lưới điện bao gồm các thành phần chính: mạch điều khiển (sử dụng vi xử lý tín hiệu số 
có khả năng tín toán mạnh DSP - Digital signal processing - Xử lý tín hiệu số) và mạch 
công suất (sử dụng IGBT).  
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(11) 3302 
(21) 2-2016-00404 (51) 7 B01D  53/00,  53/02,  53/14,  53/52 

(22) 16.11.2016 (43) 25.01.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2016 
(71) Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Cao Thu Thủy (VN), Phạm Anh Tài (VN), Nguyễn Thị Thu 

Trang (VN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN) 
(54) Quy trình xử lý khí thải chứa hydrosunfua và các hợp chất 

của lưu huỳnh với hàm lượng cao ở nhiệt độ môi trường 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xử lý khí thải chứa H2S và các hợp chất của lưu 

huỳnh với hàm lượng cao, bao gồm 4 bước xử lý nối tiếp nhau có vai trò hỗ trợ để xử lý 
triệt để các thành phần ô nhiễm như H2S và các hợp chất của lưu huỳnh, NH3 và các hợp 
chất dễ bay hơi trong khí thải ở nhiệt độ môi trường. Quy trình này bao gồm bốn bước 
trong đó sử dụng kết hợp các vật liệu hấp thụ-hoàn nguyên dạng lỏng, vật liệu hấp thu 
dạng rắn trên cơ sở nano-macro ZnO được biến tính bởi các oxyt kim loại khác, vật liệu 
hấp thu dạng rắn trên cơ sở nano oxyt kim loại phân tán trên monolit và vật liệu hấp phụ 
- xúc tác trên cơ sở vật liệu rắn, xốp được tẩm oxyt kim loại hoạt tính.  
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Phần III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 29497 
(21) 3-2015-02171 (28) 01 
(54) Chân vịt tàu thủy (51) 12-06 

(22) 27.11.2015 (43) 25.01.2017 
(71) Cơ sở Hoàng Minh  (VN) 

Số 1089 Lâm Quang Ky, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
(72) Nguyễn Văn Hoàng  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 29498 
(21) 3-2015-02274 (28) 02 
(54) Thanh giằng xoay của 

khung võng xếp 

(51) 06-02 

(22) 11.12.2015 (43) 25.01.2017 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Hiền Lương  (VN) 
104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Trần Văn Chính  (VN) ; Trần Hiền Lương  (VN) 
(55)  
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(11) 29499 
(21) 3-2015-02297 (28) 01 
(54) Đinh xuyên xương có mặt 

tựa 

(51) 24-02 

(22) 14.12.2015 (43) 25.01.2017 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Thế Sơn (VN), Nguyễn Đăng Ngọc (VN), Trần Nguyễn Duy Phương  (VN), Mai 

Hữu Xuân  (VN) 
(55)  
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(11) 29500 
(21) 3-2016-00032 (28) 01 
(54) Móc treo áo ngực (51) 06-08 

(22) 11.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH nhựa APPC  (VN) 

D-01, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(72) HUANG WEN HSUN (VN) 
(55)  
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(11) 29501 
(21) 3-2016-00076 (28) 01 
(54) Thanh treo màn (51) 06-02, 08-08 

(22) 14.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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(11) 29502 
(21) 3-2016-00102 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 18.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH chế biến nước chấm MEKONG  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
(72) Phan Bảo Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29503 
(21) 3-2016-00142 (28) 01 
(54) Khung võng xếp (51) 06-02 

(22) 26.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 

18/1 đường Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 
(55)  
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(11) 29504 
(21) 3-2016-00162 (28) 01 
(54) Bệ xí (51) 23-02 

(22) 27.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty cổ phần CERAVI  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phạm Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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(11) 29505 
(21) 3-2016-00163 (28) 01 
(54) Bệ xí (51) 23-02 

(22) 27.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty cổ phần CERAVI  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phạm Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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(11) 29506 
(21) 3-2016-00164 (28) 01 
(54) Bệ xí (51) 23-02 

(22) 27.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty cổ phần CERAVI  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phạm Tùng Điệp (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                      1.1                                  1.2 
 

    
 

                               1.3                        1.4                          1.5                       1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
373 

(11) 29507 
(21) 3-2016-00165 (28) 01 
(54) Bệ xí (51) 23-02 

(22) 27.01.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty cổ phần CERAVI  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phạm Tùng Điệp (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                                      1.1                                  1.2 
 
 

    
 
 

                                      1.3                       1.4                     1.5                  1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
374 

(11) 29508 
(21) 3-2016-00211 (28) 10 
(54) Mảnh thân trên của giày (51) 02-04 

(22) 01.02.2016 (43) 25.01.2017 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) TaeYong LEE  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 29509 
(21) 3-2016-00303 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 22.02.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 002863829-0001 18.11.2015 EM 
(71) SAVERGLASS  (FR) 

3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, France 
(72) Richard LAURET (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD) 
(55)  
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(11) 29510 
(21) 3-2016-00396 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 10.03.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển quốc tế Văn Long  (VN) 

Số 15 chợ Đầu Mối, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Dương Thị Duy An (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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(11) 29511 
(21) 3-2016-00397 (28) 01 
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(21) 3-2016-02140 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Lê Tuấn Long  (VN) 

Khu dân cư số 9, thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
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(21) 3-2016-02141 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Lê Tuấn Long  (VN) 
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(21) 3-2016-02142 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Lê Tuấn Long  (VN) 

Khu dân cư số 9, thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
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(54) Đèn chiếu sáng đường phố (51) 26-03 

(22) 19.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty cổ phần ACBEL Quốc Tế  (VN) 
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(54) Bể chứa nước đúc sẵn (51) 23-01, 25-02 
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(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 
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(11) 29605 
(21) 3-2016-02181 (28) 01 
(54) Cân điện tử (51) 10-04 

(22) 20.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) 1. Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Co., Ltd.  (CN) 

111 Taihu West Road, Xinbei District, Changzhou 213125 (Jiangsu), China 

2. Mettler-Toledo (Changzhou) Precision Instruments Co., Ltd.  (CN)
5 Huashan Zhong Road, Xinbei District, Changzhou 213022 (Jiangsu), China 

(72) ZHAO, Changhua (CN), ZHANG, Junjie (CN), ZOU, Ronghui (CN), ZHU, Dan (CN), 
KUANG, Kenneth (CN) 
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(55)  
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(71) 1. Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Co., Ltd.  (CN) 

111 Taihu West Road, Xinbei District, Changzhou 213125 (Jiangsu), China 

2. Mettler-Toledo (Changzhou) Precision Instruments Co., Ltd.  (CN) 
5 Huashan Zhong Road, Xinbei District, Changzhou 213022 (Jiangsu), China 
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(21) 3-2016-02195 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-05, 07-05 

(22) 24.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2016-011103 25.05.2016 JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 
(72) YUKI OKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29608 
(21) 3-2016-02200 (28) 01 
(54) Lưới tản nhiệt cho xe ô tô (51) 12-16 

(22) 25.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2016-009176 26.04.2016 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Satoshi TANAKA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
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(21) 3-2016-02201 (28) 01 
(54) Thanh chắn chống va đập 

phía trước cho ô tô 

(51) 12-16 

(22) 25.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2016-009177 26.04.2016 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Satoshi TANAKA  (JP) 
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(21) 3-2016-02202 (28) 01 
(54) Cụm đèn pha cho xe ô tô (51) 26-06 

(22) 25.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 2016-009183 26.04.2016 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Shin MINAMIYAMA (JP), Satoshi TANAKA  (JP) 
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(11) 29611 
(21) 3-2016-02212 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 

(22) 26.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kềm Sài Gòn  (VN) 

7/7 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Hải Anh (VN) 
(55)  
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(11) 29612 
(21) 3-2016-02216 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 26.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 30-2016-0040588 19.08.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) JEONG, Song Eun (KR) 
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(55)  
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(21) 3-2016-02222 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 26.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) "RN-Lubricants" LLC  (RU) 

Russian Federation, 390011, Ryazan, District Yuzhniy Promuzel, 8 
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(21) 3-2016-02233 (28) 01 
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(71) Shell Brands International AG  (CH) 

Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland 
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(21) 3-2016-02236 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 27.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Kajiwara Junichi (JP) 
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(21) 3-2016-02240 (28) 01 
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(30) 30-2016-0050515 21.10.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 
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(11) 29621 
(21) 3-2016-02241 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 28.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 30-2016-0050516 21.10.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) PARK, Te Rry  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 29622 
(21) 3-2016-02248 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Vũ Thị Tươi  (VN) 

Số nhà 3A/30/415 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

(72) Vũ Thị Tươi  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                             1.1                          1.2                            1.3                        1.4 
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(11) 29623 
(21) 3-2016-02249 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH DP Phú Mỹ  (VN) 

20/1C Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tấn Khương (VN) 
(55)  
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(11) 29624 
(21) 3-2016-02250 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH DP Phú Mỹ  (VN) 

20/1C Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tấn Khương (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                         1.1                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 
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(11) 29625 
(21) 3-2016-02251 (28) 02 
(54) Khoá cài (51) 02-07 

(22) 31.10.2016 (43) 25.01.2017 
(71) NIFCO INC.  (JP) 

5-3, Hikarinooka, Yokosuka-shi, Kanagawa, Japan 
(72) Taiyo ISHII (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
513 

(11) 29626 
(21) 3-2016-02253 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 

(22) 31.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 30-2016-0044151 08.09.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) JUNG, Min Jeong  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                     1.1                                    1.2                                1.3 
 
 

   
 
 

                                                       1.4                                      1.5 
 
 

    
 
 

                                                     1.6                                   1.7 
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(11) 29627 
(21) 3-2016-02254 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 31.10.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 30-2016-0047967 06.10.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) KIM, Seul Ki (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                             1.1                    1.2                    1.3                1.4                 1.5 
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(11) 29628 
(21) 3-2016-02257 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 01.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Nguyễn Cao Minh  (VN) 

53 đường số 4, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Cao Minh  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 
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(11) 29629 
(21) 3-2016-02260 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 11.10.2014 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai  (VN) 

1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Lai Khiêm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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                                                   1.3                                              1.4 
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(11) 29630 
(21) 3-2016-02264 (28) 02 
(54) Bao gói băng thấm (51) 09-05 

(22) 02.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 
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(11) 29631 
(21) 3-2016-02269 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 03.11.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 30-2016-0050514 21.10.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) JEONG, Song Eun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                        1.1                       1.2                     1.3                     1.4                 1.5 
 
 

  
 
 

                                                               1.6                   1.7 
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(11) 29632 
(21) 3-2016-02270 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-01, 09-03 

(22) 03.11.2016 (43) 25.01.2017 
(30) 30-2016-0050517 21.10.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) PARK, Te Rry  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                    1.2                                    1.3 
 

 

    
 
 

                       1.4                                 1.5                              1.6                           1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 
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(11) 29633 
(21) 3-2016-02274 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 03.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                         1.1                                              1.2                                        1.3 
 
 

    
 
 

                                      1.4                    1.5                     1.6                 1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 
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(11) 29634 
(21) 3-2016-02275 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 03.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                     1.1                                             1.2                                           1.3 
   

 

      
 
 

                            1.4                    1.5                    1.6                    1.7                1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 
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(11) 29635 
(21) 3-2016-02276 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 03.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                        1.1                                            1.2                                             1.3 
 
 

      
 
 

                       1.4                     1.5                       1.6                        1.7                  1.8 
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(11) 29636 
(21) 3-2016-02281 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 04.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Huế  (VN) 

4/114 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) KUNIHIKO KUROKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                                        1.1                         1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 
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(11) 29637 
(21) 3-2016-02296 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Công ty TNHH thương mại nhớt Thịnh Phát  (VN) 

6E2 đường Hà Huy Giáp, khu biệt thự Thạnh Xuân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Ngọc Hà Đô (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 
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(11) 29638 
(21) 3-2016-02312 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 09.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Hộ kinh doanh An Vĩnh Phát  (VN) 

17 đường số 12, phường 11, quận 06, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Khưu Sở Dinh (VN) 
(55)  
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(11) 29639 
(21) 3-2016-02347 (28) 01 
(54) Va-ly (51) 03-01 

(22) 15.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng   (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Bích Thuỷ (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
528 

(11) 29640 
(21) 3-2016-02350 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Giang Ngọc Đức   (VN) 

65/27 Phú Thọ, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Giang Ngọc Đức  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29641 
(21) 3-2016-02367 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 18.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Cơ sở sản xuất chế biến đường cát trắng Đại Phát  (VN) 

Số 39, đường Đinh Công Tráng, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

(72) Nguyễn Thành Tâm (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                          1.1                                                                 1.2 
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(11) 29642 
(21) 3-2016-02400 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 23.11.2016 (43) 25.01.2017 
(71) Hộ kinh doanh Thái Nguyên - ¸ Đông   (VN) 

Số 74 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  
(72) Đặng Vũ Minh Bằng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

(210) 4-2010-24540 (220) 22.11.2010 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH Chìa Khóa Công 

Nghệ   (VN) 
355/45B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng điện tử; thiết bị điều khiển điện tử của hệ thống mành rèm tự động; thiết 
bị điều khiển điện tử của hệ thống dây phơi tự động; hệ thống cửa tự động (sử dụng điện 
năng); khóa cửa điện tử; thiết bị hẹn giờ và nhắc việc bằng giọng nói; máy chấm công; thẻ 
dùng cho mục đích nhận dạng bằng sóng vô tuyến (thẻ RFID); cổng tự động (sử dụng 
điện năng); thiết bị điện tử điều khiển không gian; hàng rào điện tử; thiết bị cảm biến 
dùng để kiểm soát điều kiện sống (kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch của không khí); 
thiết bị điện tử điều khiển việc cho cá ăn tự động và cung cấp oxy cho cá; thiết bị điện tử 
điều khiển việc cung cấp thức ăn tự động cho vật nuôi trong nhà; pin dùng năng lượng 
mặt trời; camera; thiết bị báo động; thiết bị điện để giám sát; thiết bị tiết kiệm điện dùng 
cho hệ thống điện; thiết bị điều khiển hệ thống điện; thiết bị điện gia dụng như: ổ cắm 
điện; phích cắm điện; công tắc điện bộ đóng mạch; rơ le điện; hộp nối đầu dây điện; dây 
điện; chấn lưu điện tử (ba-lát); các loại rơle bảo vệ; bộ đổi tín hiệu; biến áp; biến dòng; 
các loại bo mạch bảo vệ; các thiết bị điện và điện tử (dùng để cân, đo, báo hiệu, kiểm tra); 
các thiết bị điện và điện tử (dùng để ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh); thiết 
bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm bình cứu hỏa); vòi của máy bơm nước cứu hỏa; máy 
bơm nước cứu hỏa; phao cứu sinh; thiết bị bảo vệ tự động; thiết bị tự động hóa (thiết bị 
điện tử có thể lập trình - PLC).    

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng cầu đường; xây dựng khu du lịch, văn 
phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, khu triển lãm; thi công hệ thống điện, hệ thống cấp 
và thoát nước; giám sát công tình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa 
chữa hệ thống thang máy; lắp đặt và sửa chữa hệ thống báo cháy; lắp đặt thiết bị viễn 
thông; lắp đặt và sửa chữa hệ thống báo trộm, hệ thống camera quan sát; trang trí nội thất. 

 

(210) 4-2015-17796 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 1.13.1; 14.1.1; 25.5.25; 

A12.3.11; A14.1.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở chiếu nhựa Thái Việt  
(VN) 
44BIS ấp 1B, xã Long Hòa, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 11: Vòi nước bằng nhựa mủ (cao su). 
 

 
(210) 4-2015-23456 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2017 
(731) JOUZEN OY   (FI) 

Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu, Finland  
(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ được đặt trên cơ thể người và các thiết bị và dụng cụ khác 

nhằm mục đích đo đạc và phân tích hệ thần kinh tự trị của cơ thể người, thông số vật lý và 
các dữ liệu sinh lý, các tín hiệu sinh học và động thái về mặt thể xác, và để hiển thị, lưu 
trữ, gửi, truyền và nhận lệnh và dữ liệu liên quan đến bất cứ thiết bị và dụng cụ nêu trên, 
không nhằm mục đích y tế và mục đích chữa bệnh; thiết bị và dụng cụ được đặt trên cơ 
thể người và các thiết bị và dụng cụ khác nhằm mục đích đo đạc và phân tích sự hồi phục 
từ sự căng thẳng (stress) về thể chất và tinh thần, mức độ tỉnh táo của con người và hiệu 
suất hoạt động, và để hiển thị, lưu trữ, gửi, truyền và nhận lệnh và dữ liệu liên quan đến 
bất cứ thiết bị và dụng cụ nêu trên, không nhằm mục đích y tế và mục đích chữa bệnh; 
pin; thiết bị nạp pin; hộp đựng, bộ phận, phụ kiện và linh kiện cho các sản phẩm nêu trên; 
chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu liên quan đến việc đo đạc và phân tích về hệ thống 
thần kinh tự trị của cơ thể người, thông số vật lý và các dữ liệu sinh lý, các tín hiệu sinh 
học và động thái về mặt thể xác, sự hồi phục từ sự căng thẳng (stress) về thể chất và tinh 
thần, và mức độ tỉnh táo của con người và hiệu suất hoạt động, và để hiển thị, lưu trữ, gửi, 
truyền và nhận lệnh và dữ liệu liên quan đến bất cứ thiết bị và dụng cụ nêu trên. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ được đặt trên cơ thể người và các thiết bị và dụng cụ khác 
nhằm mục đích đo đạc và phân tích hệ thần kinh tự trị của cơ thể người, thông số vật lý và 
các dữ liệu sinh lý, các tín hiệu sinh học và động thái về mặt thể xác, và để hiển thị lưu 
trữ, gửi, truyền và nhận lệnh và dữ liệu liên quan đến bất cứ thiết bị và dụng cụ nêu trên, 
nhằm mục đích y tế và mục đích chữa bệnh; thiết bị và dụng cụ được đặt trên cơ thể người 
và các thiết bị và dụng cụ khác nhằm mục đích đo đạc và phân tích sự hồi phục từ sự căng 
thẳng (stress) về thể chất và tinh thần, mức độ tỉnh táo của con người và hiệu suất hoạt 
động, và để hiển thị, lưu trữ, gửi, truyền và nhận lệnh và dữ liệu liên quan đến bất cứ thiết 
bị và dụng cụ nếu trên, nhằm mục đích y tế và mục đích chữa bệnh; hộp đựng, bộ phận, 
phụ kiện và linh kiện cho các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 14: Nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; ngọc đá quý; hộp đựng nhẫn; hộp đựng 
trang sức; hộp đựng đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay có thể truyền dữ liệu sang điện 
thoại thông minh hoặc máy vi tính hoặc các thiết bị khác; băng đeo tay có thể truyền dữ 
liệu sang điện thoại thông minh hoặc máy vi tính hoặc các thiết bị khác.  
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản phẩm: các thiết bị và dụng 

cụ được đặt trên cơ thể người và các thiết bị, dụng cụ khác dùng để đo và phân tích; hệ 

thần kinh tự trị (hệ thần kinh thực vật) của cơ thể người, các tham số cơ thể người và dữ 

liệu sinh lý học khác, tín hiệu sinh học và phản ứng cơ thể người, và các thiết bị, dụng cụ 

dùng để hiển thị, lưu trữ, gửi, truyền, nhận lệnh và dữ liệu có liên quan đến các tham số, 

tín hiệu sinh học cơ thể như nêu trên; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản 

phẩm: các thiết bị và dụng cụ được đặt trên cơ thể người và các thiết bị, dụng cụ khác 
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dùng để đo và phân tích sự phục hồi từ sự căng thẳng (stress) về thể chất và tình cảm, mức 

độ tỉnh táo và hiệu năng hoạt động của người và các thiết bị, dụng cụ dùng để hiển thị, lưu 

trữ, gửi, truyền, nhận lệnh và dữ liệu có liên quan đến các tham số, tín hiệu sinh học cơ 

thể như nêu trên; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản phẩm: ắc quy, pin và 

thiết bị sạc điện; bán buôn, bản lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản phẩm: các thiết bị và 

dụng cụ được đặt trên cơ thể người và các thiết bị, dụng cụ khác dùng để đo và phân tích: 

hệ thần kinh tự trị (hệ thần kinh thực vật) của cơ thể người, các tham số cơ thể người và 

dữ liệu sinh lý học khác, tín hiệu sinh học và phản ứng cơ thể người, và các thiết bị, dụng 

cụ dùng để hiển thị, lưu trữ, gửi, truyền, nhận lệnh và dữ liệu có liên quan đến các tham 

số, tín hiệu sinh học cơ thể như nêu trên cho mục đích y tế và trị liệu; bán buôn, bán lẻ và 

tư vấn về việc mua bán các sản phẩm, các thiết bị và dụng cụ được đặt trên cơ thể người 

và các thiết bị, dụng cụ khác dùng để đo và phân tích sự phục hồi từ sự căng thẳng (stress) 

về thể chất và tình cảm, mức độ tỉnh táo và hiệu năng hoạt động của người và các thiết bị, 

dụng cụ dùng để hiển thị, lưu trữ, gửi, truyền, nhận lệnh và dữ liệu có liên quan đến các 

tham số, tín hiệu sinh học cơ thể như nêu trên cho mục đích y tế và trị liệu; bán buôn, bán 

lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản phẩm: nhẫn, đồ trang sức, hộp đựng nhẫn, hộp đựng 

đồ trang sức, hộp đựng đồng hồ; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản 

phẩm; đồng hồ đeo tay và dây đeo cổ tay dùng để/truyền dữ liệu đến điện thoại thông 

minh hoặc máy tính hoặc các thiết bị khác; bán buôn, bán lẻ và tư vấn/ về việc mua bán 

các sản phẩm: hộp đựng, bộ phận, linh kiện và phụ kiện cho các thiết bị và dụng cụ được 

đặt trên cơ thể người và các thiết bị, dụng cụ khác dùng để đo và phân tích; hệ thần kinh 

tự trị của cơ thể người, các tham số cơ thể người và dữ liệu sinh lý học khác, tín hiệu sinh 

học và phản ứng cơ thể người, và các thiết bị, dụng cụ dùng để hiển thị, lưu trữ, gửi, 

truyền, nhận lệnh và dữ liệu có liên quan đến các tham số, tín hiệu sinh học cơ thể như 

nêu trên; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản phẩm: hộp đựng, bộ phận, 

linh kiện và phụ kiện cho các thiết bị và dụng cụ được đặt trên cơ thể người và các thiết 

bị, dụng cụ khác dùng để đo và phân tích sự phục hồi từ sự căng thẳng (stress) về thể chất 

và tình cảm, mức độ tỉnh táo và hiệu năng hoạt động của người và các thiết bị, dụng cụ 

dùng để hiển thị, lưu trữ, gửi, truyền, nhận lệnh và dữ liệu có liên quan đến các tham số, 

tín hiệu sinh học cơ thể như nêu trên; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản 

phẩm: hộp đựng, bộ phận, linh kiện và phụ kiện cho cho ắc quy, pin và các thiết bị để sạc 

ắc qui điện; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản phẩm: hộp đựng, bộ phận, 

linh kiện và phụ kiện cho nhẫn và đồ trang sức; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua 

bán các sản phẩm; hộp đựng, bộ phận, linh kiện và phụ kiện cho đồng hồ đeo tay và dây 

đeo cổ tay để truyền dữ liệu đến điện thoại thông minh hoặc máy tính hoặc các thiết bị 

khác; bán buôn, bán lẻ và tư vấn về việc mua bán các sản phẩm; các chương trình máy 

tính và cơ sở dữ liệu liên quan đến việc đo lường và phân tích hệ thần kinh tự trị cơ thể 

người, các tham số cơ thể người và dữ liệu sinh lý học khác, tín hiệu sinh học và phản ứng 

cơ thể người, và liên quan đến việc hiển thị, lưu trữ, gửi, truyền, nhận lệnh và dữ liệu có 

liên quan đến các tham số, tín hiệu sinh học cơ thể như nêu trên; Bán buôn, bán lẻ và tư 

vấn về việc mua bán các sản phẩm; các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu liên quan 

đến việc đo lường và phân tích sự phục hồi từ sự căng thẳng (stress) về thể chất và tình 

cảm, mức độ tỉnh táo và hiệu năng hoạt động của người và liên quan đên việc hiển thị, lưu 
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trữ, gửi, truyền, nhận lệnh và dữ liệu có liên quan đến các tham số, tín hiệu sinh học cơ 

thể như nêu trên.  
 

 
(210) 4-2015-28413 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2017 
(300) 1172825 24.07.2012 EM 

  
(731) WILO SE   (DE) 

Nortkirchenstrasse 100, 44263 
Dortmund, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho công nghiệp hóa chất, công nghiệp đồ uống, nông nghiệp, xử lý 

kim loại, công nghiệp dệt, máy nghiền chất thải và công nghiệp xử lý chất thải, công 
nghiệp thực phẩm, chế biến gỗ và xử lý chất dẻo, cũng như máy công cụ; thiết bị và dụng 
cụ cơ khí để tăng áp lực nước; cơ cấu ghép nối và truyền động không dùng cho xe cộ mặt 
đất; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; bơm dùng cho hệ thống cấp 
nhiệt; máy bơm, đặc biệt là cho hệ thống xây dựng, cung cấp nước và thoát nước và cho 
công nghiệp và nông nghiệp, hệ thống và thiết bị làm sạch, máy công cụ, trừ bơm cho 
mục đích y tế và bơm hơi; bơm gắn bệ máy; máy bơm có đệm; máy bơm không có đệm; 
máy bơm ly tâm nhiều tầng; máy bơm chìm; máy bơm dòng thải; máy bơm nước thải; 
máy bơm và hệ thống bơm bao gồm bơm để xử lý nước uống, nước công nghiệp, nước 
thải, nước ngầm, thoát nước, tất cả thuộc nhóm này; bơm tăng áp lực; vỏ cách nhiệt [bộ 
phận của bơm]; máy trộn và máy khuấy để xử lý nước thải; thiết bị nâng [máy]; thiết bị 
nâng cơ khí dùng cho nước thải và phân; phụ tùng cho máy bơm, thuộc nhóm này; động 
cơ, đặc biệt là động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; phụ tùng cho động cơ, thuộc 
nhóm này; hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho 
máy, động cơ điện và động cơ; linh kiện cho nồi hơi của máy; bộ nối ghép [bộ phận của 
máy móc]; bộ điều khiển tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; bộ điều chỉnh tốc 
độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; bộ giảm áp [bộ phận của máy móc]; bộ điều 
chỉnh áp suất [bộ phận của máy móc]; van áp lực [bộ phận của máy móc]; chổi vận hành 
bằng điện [bộ phận của máy móc]; bộ lọc [bộ phận của máy móc, động cơ điện hoặc động 
cơ]; vòi [bộ phận của máy móc, động cơ điện hoặc động cơ]; cơ cấu nối ghép không dùng 
cho xe cộ mặt đất; máy nén dùng cho tủ lạnh; máy dùng cho công nghiệp hóa học; bơm 
[bộ phận của máy móc, động cơ điện hoặc động cơ]; màng chắn của máy bơm; bộ điều 
chỉnh [bộ phận của máy móc]; bộ phận trượt [bộ phận của máy móc]; máy thông gió cho 
động cơ; van [bộ phận của máy móc]; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học sử dụng kết hợp với máy bơm và hệ thống máy 
bơm; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo 
hiệu, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng 
cụ cơ khí để phân tích và định lượng nước; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; máy tính; thiết bị dập lửa; thiết bị điều chỉnh và điều 
khiển sử dụng kết hợp với máy bơm, hệ thống máy bơm, máy trộn và hệ thống máy trộn; 
dụng cụ kỹ thuật điện thuộc nhóm này, cụ thể là phần ứng, thiết bị chỉ báo, hệ thống điện 
để điều khiển từ xa các hoạt động công nghiệp, thiết bị đảo mạch, thiết bị điều chỉnh, 
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bảng điều khiển phân phối điện và thiết bị điều khiển phân phối điện, thiết bị điện động 
cho điều khiển từ xa các tín hiệu, cuộn dây, cảm biến, thiết bị kiểm tra và bộ nối điện; hộp 
đấu nối điện và tủ phân phối điện; hệ thống phun nước và hệ thống nước dùng cho cứu 
hỏa cụ thể là máy bơm chữa cháy và hệ thống máy bơm chữa cháy; thiết bị phòng thí 
nghiệm để đo và đánh giá chất lượng nước, thuộc nhóm này, pin nhiên liệu; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống; hệ thống đường truyền để xử lý dữ liệu, bao gồm phần 
cứng và phần mềm; phần mềm sử dụng kết hợp với máy bơm, hệ thống máy bơm, máy 
trộn và hệ thống máy trộn; vật mang dữ liệu quang học, từ tính và điện tử; thiết bị thử 
nghiệm không dùng cho mục đích y tế; phần ứng cho điện; hộp đấu nối điện; đầu nối cho 
dây điện; pin điện; phim đã in tráng; dụng cụ quan sát; thiết bị mã hóa từ tính (xử lý dữ 
liệu); thẻ nhận dạng đã được mã hóa; thẻ vạch đã được mã hóa; đĩa compắc âm thanh 
và/hoặc hình ảnh; máy vi tính; hệ điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, có thể tải xuống; phần 
mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị định lượng; dây cầu chì; máy đếm 
vòng quay; cuộn cảm kháng; dụng cụ đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; hệ thống điện cho 
việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; đầu nối điện; bộ nối điện; máy biến thế 
điện; dây điện; dây cáp điện; tụ điện; cuộn dây điện từ; thiết bị chống nhiễu điện; máy 
ngắt từ xa; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị để điều khiển hai chiều từ xa các thiết bị và 
dụng cụ; chất bán dẫn; mạch tích hợp; giao diện [thiết bị giao diện hoặc chương trình] cho 
máy tính; ống dẫn cáp điện; đầu nối dây điện; thẻ thông minh dạng thẻ tích hợp; thiết bị 
kiểm soát nồi hơi; thiết bị đầu cuối điện; máy so mẫu; công tắc điện; thiết bị điều chỉnh 
điện; dây đồng được cách điện; thiết bị giảng dạy; dây dẫn điện; biển báo hiệu phản 
quang; sợi quang học; băng từ; thẻ từ đã được mã hóa; van điện từ [công tắc điện từ]; thiết 
bị chỉ báo định lượng; thiết bị đo; dụng cụ đo; bộ vi xử lý; bộ điều biến; màn hình [phần 
cứng máy tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; thiết bị và dụng cụ vật lý; bộ 
điều chỉnh đặc biệt là bộ điều chỉnh áp suất; chip nhận dạng tần số vô tuyến (RFID); máy 
quét nhận dạng tần số vô tuyến (RFID); thiết bị chống ăn mòn điện hóa; cầu dao; thiết bị 
điện dùng cho đảo mạch; bảng điều khiển phân phối điện; bảng điều khiển điện; cảm biến 
điện để tiếp nhận giá trị vật lý, cụ thể là cảm biến áp suất, cảm biến độ chênh áp suất, cảm 
biến nhiệt độ, cảm biến lưu lượng, cảm biến gia tốc; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển 
và lái xe cộ và máy bay; bộ nhớ máy vi tính; cuộn dây điện; phích cắm; ổ cắm; bộ đọc mã 
vạch; cáp dẫn điện; ampe kế; bộ ngắt mạch điện; bộ đổi điện; thiết bị và dụng cụ đo xa; 
bộ điều khiển nhiệt độ và/hoặc máy điều nhiệt; nhiệt kế không dùng cho mục đích y tế; 
máy điều nhiệt; vật ghi âm thanh; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; thiết bị kiểm 
tra dùng điện; thiết bị giảng dạy; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; bộ nối 
điện/giắc nối điện; tủ phân phối điện; thiết bị điều chỉnh nhiệt; đồng hồ đo mức nước; bộ 
chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị xử lý trung tâm của máy tính.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, sấy khô, thông gió và 
hệ thống ống dẫn nước và vệ sinh; thiết bị và dụng cụ cơ khí để làm nóng, xử lý, làm mềm 
và làm sạch nước; hệ thống sưởi ấm đặc biệt là hệ thống sưởi ấm bằng nước; thiết bị gia 
nhiệt, thiết bị sưởi ấm chạy điện; nồi hơi để đốt nóng; bơm nhiệt; thiết bị tích nhiệt; bộ 
trao đổi nhiệt; bộ thu nhiệt mặt trời cho các ứng dụng làm nóng; hệ thống nước nóng; hệ 
thống phân phối và dẫn nước; bể chứa nước tạo áp suất; thiết bị làm lạnh, sưởi nóng, 
thông gió và điều hòa không khí, cụ thể là thiết bị và hệ thống điều hòa không khí, máy 
giữ độ ẩm, máy và hệ thống làm lạnh, hệ thống làm lạnh nước, đặc biệt là tháp làm lạnh 
mạch mở hoặc đóng, hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống xử lý và thu nước; hệ thấp 
cung cấp nước; vòi phun nước; hệ thống tái chế và xử lý nước, thuộc nhóm nàỵ; thiết bị 
khử muối; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước; hệ thống sử dụng nước ngầm và nước mưa, 
thuộc nhóm 11; máy và thiết bị làm mềm nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng 
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nước; thiết bị khử trùng nước; thiết bị dùng cho bể bơi, thuộc nhóm 11, đặc biệt là thiết bị 
khử trùng bằng clo; hệ thống dòng ngược cho bể bơi, thiết bị tạo xoáy nước; hệ thống 
thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống xử lý nước thải bằng màng và thiết bị lọc; bình giảm 
áp cho hệ thống gia nhiệt trung tâm; hệ thống tưới nước tự động; thiết bị khử trùng bằng 
clo cho bể bơi; vỏ cách nhiệt [bộ phận của hệ thống sưởi ấm và/hoặc ống nước; thiết bị 
sinh hơi nước; thiết bị và hệ thống sưởi ấm cho vùng; bộ lọc nước là bộ phận của hệ thống 
công nghiệp và gia dụng; vòi (van); hệ thống và máy làm lạnh; tủ lạnh; ống dẫn [bộ phận 
của hệ thống vệ sinh]; thiết bị làm lạnh không khí; bếp dầu; phụ tùng điều chỉnh dùng cho 
thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; thiết bị vệ sinh, thuộc nhóm này; phụ tùng an toàn 
dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; hệ thống và thiết bị làm lạnh; van điều nhiệt 
[bộ phận của hệ thống cấp nhiệt]; thiết bị tự động giãn nở dung tích và thiết bị điều áp tự 
động cho hệ thống nước sưởi ấm và làm lạnh cũng như cho hệ thống nước uống và/hoặc 
hệ thống nước công nghiệp; thiết bị làm nóng nước; thiết bị đun nước nóng; hệ thống và 
thiết bị làm mềm nước; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước và 
ống dẫn nước; hệ thống cung cấp nước; máy và dụng cụ làm sạch nước; hệ thống phân 
phối nước.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt máy bơm, hệ thống máy bơm, máy trộn và hệ thống 
máy trộn; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa bơm, trạm bơm, máy trộn và dụng cụ khuấy, hệ 
thống nâng, thiết bị làm sạch, thiết bị nghiền chất thải và hệ thống thoát nước; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa động cơ điện và động cơ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều 
hòa không khí và sưởi nóng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển và điều 
chỉnh và linh kiện bổ sung cho hệ thống xử lý nước và sưởi nóng, thông gió và điều hòa 
không khí; lắp đặt mạng lưới nhiệt cho vùng và địa phương; lắp đặt nhà máy xử lý nước 
thải và nhà máy nghiền rác thải cũng như lắp đặt bồn chứa, bể chứa và hầm để bảo quản 
nước; dịch vụ liên quan đến phòng lũ, thoát nước áp lực cao, hạ thấp mực nước ngầm, đặc 
biệt cho khai thác mỏ và khai thác mỏ lộ thiên, cụ thể là công trình xây dựng và kiến trúc 
để khai thác nước, nước thải và khí nén cũng như công trình xây dựng và kiến trúc cho 
thoát nước áp lực cao và hạ thấp mực nước ngầm, đặc biệt cho khai thác mỏ và khai thác 
mỏ lộ thiên; công trình xây dựng và kiến trúc để khai thác bùn và phân; thông tin về dịch 
vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy, đặc biệt là bơm; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa hệ thống và thiết bị điện bao gồm hệ thống điều khiển và điều chỉnh; lắp đặt, bảo 
trì và sửa chữa máy tính (phần cứng); lắp đặt đường ống; đại tu máy bị mòn hoặc bị phá 
hủy một phần; đại tu động cơ điện và động cơ bị mòn hoặc bị phá hủy một phần; bảo 
dưỡng và sửa chữa bơm.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; 
dịch vụ phân tích và nghiên cứu về công nghiệp; thiết kế (conception) và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm bằng thiết 
bị và dụng cụ điều khiển vi xử lý; tư vấn kỹ thuật, cụ thể là trong các lĩnh vực phần cứng, 
phần mềm, viễn thông, bơm, động cơ điện, hệ thống sưởi ấm và vệ sinh cũng như hệ 
thống điều chỉnh và điều khiển; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ của kỹ sư phần mềm; dịch vụ của nhà vật lý; dịch vụ phòng thí nghiệm kiểm tra 
và đo lường kỹ thuật; dịch vụ của kỹ sư; tiến hành thử nghiệm và kiểm tra kỹ thuật; thực 
hiện đo lường kỹ thuật; thực hiện khảo sát khoa học; lưu dữ liệu điện tử; lập trình máy 
tính; dịch vụ chuyên môn về kỹ thuật; dịch vụ chuyên môn về khoa học; nghiên cứu kỹ 
thuật; nghiên cứu ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế xây dựng và điều hành 
máy móc; cài đặt chương trình máy tính qua mạng; cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm 
cho hệ thống máy tính; kiểm định và kiểm tra chức năng của thiết bị đo lường; cấu hình 
mạng máy tính bằng phần mềm; quy hoạch xây dựng và quản lý dự án kỹ thuật; thử 
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nghiệm vật liệu; cài đặt và bảo trì phần mềm; dịch vụ kiểm soát chất lượng; dịch vụ tư vấn 
kỹ thuật liên quan đền việc sản xuất, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa bơm, trạm bơm, máy trộn 
và dụng cụ khuấy, hệ thống nâng, nhà máy nước thải, nhà máy nghiền rác thải và hệ 
thống thoát nước; nghiên cứu dự án kỹ thuật; cho thuê và bảo trì phần mềm máy tính; cho 
thuê phần mềm để truy cập internet; nghiên cứu khoa học.  

 

 
(210) 4-2016-00650 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

hàng không sân bay Nội Bài  
(VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Cung ứng dịch vụ chuyển phát thư, vận chuyển hàng hóa trong sân đỗ sân bay, 

dịch vụ giao nhận bằng đường hàng không, dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng đường 
hàng không, dịch vụ vận tải mặt đất, dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục hàng 
không tại thành phố, hoạt động vận tải liên quan tới hành khách bằng đường bộ, hoạt 
động vận tải liên quan tới động vật bằng đường bộ, hoạt động vận tải liên quan tới hàng 
hóa bằng đường bộ, hoạt động bốc xếp hàng hóa liên quan tới vận tải, dịch vụ đóng gói 
hành lý, dịch vụ đón tiễn khách, dịch vụ kê khai hải quan. 

 

Nhóm 45: dịch vụ soi chiếu tại sân bay 
 

 
(210) 4-2016-01123 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) MORISHITA JINTAN CO., LTD.   (JP) 

2-40, Tamatsukuri 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong y tế; thực phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong 
thú y; thực phẩm cho em bé; chế phẩm bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm dinh dưỡng) không dùng 
trong y tế; chế phẩm bổ sung ăn kiêng, không dùng trong y tế; thực phẩm bổ dưỡng (thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế); thực phẩm dược phẩm dinh dưỡng; chất phụ 
gia dinh dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng; chất ăn kiêng 
thích hợp không cho mục đích y tế; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung 
cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa vi khuẩn bifidus (thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm 
chăm sóc sức khỏe và chế phẩm cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa vi 
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khuẩn axít lactic (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn 
kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực 
phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa oligosacarit và polisaccarit (thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); hỗn hợp 
gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít lactic sống và oligosaccharide là 
chế phẩm bổ sung thực phẩm không dùng trong y tế (chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho 
sức khỏe); hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít lactic sống và 
oligosaccharide là chất ăn kiêng, chế phẩm bổ sung ăn kiêng hoặc thực phẩm ăn kiêng 
không dùng trong y tế; hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít 
lactic sống và oligosaccharide là thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho 
thực phẩm bổ dưỡng không chứa thuốc (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế 
và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế 
phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa chiết xuất từ thực vật, 
thịt, cá mập, cua, cá, rong biển hoặc nấm (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và 
chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa axít hialuronic 
(thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho 
sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng 
(không chứa thuốc) có chứa coenzim (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và 
chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế 
phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa thức ăn thô (thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức 
khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng 
(không chứa thuốc) chứa vitamin (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất 
bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ 
sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa sắt, canxi và khoáng chất (thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức 
khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng 
(không chứa thuốc) chứa sữa ong chúa (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế 
và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế 
phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa côlagen và/hoặc 
prôtein và/hoặc axít amin (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ 
sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ 
sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa enzim (thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm 
chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có 
chứa giấm (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng 
có lợi cho sức khỏe); chiết xuất từ thảo dược dùng cho y tế; thuốc thảo dược; thuốc thô; 
trà thảo dược cho mục đích y tế; bánh kẹo chứa thuốc; vitamin và khoáng chất; bao con 
nhộng cho mục đích dược phẩm; sữa ong chúa cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Sản phẩm thịt đã chế biến; thực phẩm chế biến từ cá; thạch cho thực phẩm; mứt 
nhão; sản phẩm sữa; sản phẩm sữa lên men; nước sữa; đồ uống chứa vi khuẩn axít lactic 
(sữa được lên men bằng vi khuẩn axit lactic); sữa chua.  

 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh kẹo; mật ong; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; đồ uống trên cơ sở trà; chất làm ngọt tự nhiên; kẹo dùng cho thực phẩm; sữa ong 
chúa dùng cho người [không dùng cho mục đích y tế]; sáp ong [keo ong] dùng cho người; 
bánh pizza; hỗn hợp bột cà ri; nước sốt cà ri; bao con nhộng dùng cho thực phẩm; 
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polisaccarit sử dụng như là thực phẩm cho tiêu dùng của người; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
viên hình thoi làm thơm mát miệng không chứa thuốc (bánh kẹo); trà xanh dạng bột.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái 
cây; xirô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; nước ép rau (đồ uống); đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống đẳng trương cung cấp 
muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không chứa cồn để làm đẹp, không cho mục 
đích y tế; hỗn hợp đồ uống liền dạng bột, không chứa cồn, không cho mục đích y tế; chế 
phẩm để làm đồ uống trái cây; chế phẩm để làm đồ uống rau; đồ uống không có cồn có 
chứa colagen như một thành phần; đồ uống không có cồn có chứa chiết xuất từ nhau thai 
như một thành phần; đồ uống không có cồn có chứa chiết xuất từ lựu như một thành phần; 
đồ uống không cồn chứa thành phần chiết từ cây salacia reticulata; đồ uống không có cồn 
có chứa chiết xuất từ thịt như một thành phần; đồ uống không có cồn có chứa chiết xuất từ 
cá như một thành phần; đồ uống không có cồn có chứa chiết xuất từ thực vật như một 
thành phần.  

 

 
(210) 4-2016-01124 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 
(731) MORISHITA JINTAN CO., LTD.    (JP) 

2-40, Tamatsukuri 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong y tế; thực phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong 
thú y; thực phẩm cho em bé; chế phẩm bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm dinh dưỡng) không dùng 
trong y tế; chế phẩm bổ sung ăn kiêng, không dùng trong y tế; thực phẩm bổ dưỡng (thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế); thực phẩm dược phẩm dinh dưỡng; chất phụ 
gia dinh dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng; chất ăn kiêng 
thích hợp không cho mục đích y tế; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung 
cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa vi khuẩn bifidus (thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm 
chăm sóc sức khỏe và chế phẩm cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa vi 
khuẩn axít lactic (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn 
kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực 
phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa oligosacarit và polisaccarit (thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); hỗn hợp 
gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít lactic sống và oligosaccharide là 
chế phẩm bổ sung thực phẩm không dùng trong y tế (chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho 
sức khỏe); hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít lactic sống và 
oligosaccharide là chất ăn kiêng, chế phẩm bổ sung ăn kiêng hoặc thực phẩm ăn kiêng 
không dùng trong y tế; hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít 
lactic sống và oligosaccharide là thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho 
thực phẩm bổ dưỡng không chứa thuốc (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế 
và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế 
phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa chiết xuất từ thực vật, 
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thịt, cá mập, cua, cá, rong biển hoặc nấm (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và 
chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa axít hialuronic 
(thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho 
sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng 
(không chứa thuốc) có chứa coenzim (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và 
chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế 
phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa thức ăn thô (thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức 
khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng 
(không chứa thuốc) chứa vitamin (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất 
bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ 
sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa sắt, canxi và khoáng chất (thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức 
khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng 
(không chứa thuốc) chứa sữa ong chúa (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế 
và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế 
phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa côlagen và/hoặc 
prôtein và/hoặc axít amin (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ 
sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ 
sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có chứa enzim (thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm 
chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) có 
chứa giấm (thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và chất bổ sung cho ăn kiêng 
có lợi cho sức khỏe); chiết xuất từ thảo dược dùng cho y tế; thuốc thảo dược; thuốc thô; 
trà thảo dược cho mục đích y tế; bánh kẹo chứa thuốc; vitamin và khoáng chất; bao con 
nhộng cho mục đích dược phẩm; sữa ong chúa cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Sản phẩm thịt đã chế biến; thực phẩm chế biến từ cá; thạch cho thực phẩm; mứt 
nhão; sản phẩm sữa; sản phẩm sữa lên men; nước sữa; đồ uống chứa vi khuẩn axít lactic 
(sữa được lên men bằng vi khuẩn axit lactic); sữa chua.     

 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh kẹo; mật ong; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; đồ uống trên cơ sở trà; chất làm ngọt tự nhiên; kẹo dùng cho thực phẩm; sữa ong 
chúa dùng cho người [không dùng cho mục đích y tế]; sáp ong [keo ong] dùng cho người; 
bánh pizza; hỗn hợp bột cà ri; nước sốt cà ri; bao con nhộng dùng cho thực phẩm; 
polisaccarit sử dụng như là thực phẩm cho tiêu dùng của người; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
viên hình thoi làm thơm mát miệng không chứa thuốc (bánh kẹo); trà xanh dạng bột.      

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái 
cây; xirô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; nước ép rau (đồ uống); đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống đẳng trương cung cấp 
muối và khoáng chất cho cơ thể, đồ uống không chứa cồn để làm đẹp, không dùng cho 
mục đích y tế; hỗn hợp đồ uống liền dạng bột không chứa cồn, không cho mục đích y tế; 
chế phẩm để làm đồ uống trái cây; chế phẩm để làm đồ uống rau; đồ uống không có cồn 
có chứa colagen như một thành phần; đồ uống không có cồn có chứa chiết xuất từ nhau 
thai như một thành phần; đồ uống không có cồn có chứa chiết xuất từ lựu như một thành 
phần; đồ uống không cồn chứa thành phần chiết xuất từ cây Salacia reticulata; đồ uống 
không có cồn có chứa chiết xuất từ thịt như một thành phần; đồ uống không có cồn có 
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chứa chiết xuất từ cá như một thành phần; đồ uống không có cồn có chứa chiết xuất từ 
thực vật như một thành phần.  

 

 
(210) 4-2016-01166 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) IROBOT CORPORATION   (US) 

8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 
01730, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Người máy (máy móc) dùng cho mục đích làm sạch gia dụng; máy làm sạch 

sàn tự động (chạy điện) cho người tiêu dùng; máy móc tự động dùng trong lĩnh vực bảo trì 
nội thất gia đình và các tòa nhà thương mại, cụ thể là: máy hút bụi chân không, máy móc 
(chạy điện) sử dụng nước và/hoặc hóa chất để làm sạch bề mặt sàn, máy móc (chạy điện) 
sử dụng giấy, vải hoặc khăn lau bằng vải và vật dụng làm sạch dạng tấm để làm sạch các 
bề mặt sàn và máy móc (chạy điện) dùng để lau, cọ rửa, đánh bóng, chải và hoặc làm khô 
các bề mặt sàn; máy móc tự động dùng trong lĩnh vực bảo trì ngoại thất nhà và chăm sóc 
vườn và chăm sóc bãi cỏ, cụ thể là, người máy cắt cỏ (máy móc); các thiết bị làm sạch bể 
bơi tự động, cụ thể là người máy làm sạch bể bơi (máy móc); các phụ tùng và bộ phận 
thay thế cho các thiết bị làm sạch bể bơi tự động, cụ thể là: xe đẩy để giữ và vận chuyển 
người máy rô bốt làm sạch, túi lọc và bàn chải kiểu con lăn; người máy (máy móc) dùng 
để làm sạch các bề mặt dưới nước; thiết bị làm sạch dạng người máy, cụ thể là người máy 
(máy móc) dùng để làm sạch các máng nước; các thiết bị làm sạch điều khiển từ xa, cụ 
thể là người máy (máy móc) dùng để làm sạch các máng nước; các bộ phận kết cấu, bộ 
phận thay thế và phụ kiện lắp ráp dùng cho máy làm sạch sàn tự động, máy hút bụi chân 
không và người máy công nghiệp (máy móc) dùng trong lĩnh vực bảo trì nội thất gia đình 
và các tòa nhà thương mại; máy móc tự động sử dụng trong các lĩnh vực hoạt động quân 
sự, thực thi pháp luật, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và cứu hộ, cụ thể là người máy công 
nghiệp (máy móc). 

 
Nhóm 09: Người máy công nghiệp (máy móc) dùng để theo dõi, giám sát và liên lạc bằng 
âm thanh và hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-01167 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) IROBOT CORPORATION   (US) 

8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 
01730, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa cho máy hút bụi chân không, máy làm sạch sàn tự 

động, người máy dùng để bảo trì ngoại thất nhà và chăm sóc bãi cỏ và người máy công 
nghiệp; pin/ắc quy (điện) nạp lại được và thiết bị nạp pin/ắc quy dùng cho máy hút bụi 
chân không, máy làm sạch sàn tự động, người máy dùng để bảo trì ngoại thất nhà và chăm 
sóc bãi cỏ và người máy công nghiệp; người máy cá nhân dùng để theo dõi, giám sát và 
liên lạc bằng âm thanh và hình ảnh; phụ tùng cho người máy chiến thuật, cụ thể là thiết bị 
điều khiển từ xa, máy ghi hình, cảm biến điện tử, pin ắc quy (điện) và thiết bị nạp pin ắc 
quy; phần mềm máy tính và cảm biến cho phép thiết bị làm sạch dạng người máy cảm 
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nhận và phản ứng lại các dữ liệu từ môi trường; cảm biến phát hiện hóa chất, sinh vật, 
quang phổ la-de, âm thanh, ánh sáng và chuyển động; phần cứng máy tính và phần mềm 
máy tính dùng để kết nối với các loại phương tiện giao thông trên bộ được điều khiển từ 
xa, cụ thể là xe cộ dẫn hướng tự động, xe chạy trên tất cả địa hình được điều khiển từ xa 
và xe bọc thép; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính dùng để điều khiển máy móc 
tự động, cụ thể là máy làm sạch sàn tự động, máy hút bụi chân không và người máy công 
nghiệp, trong các lĩnh vực bảo trì nội thất gia đình và các tòa nhà thương mại, hoạt động 
quân sự, thực thi pháp luật, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và cứu hộ; hệ thống người máy 
di động bao gồm chủ yếu là người máy, phần mềm điều hành, máy ghi hình, hệ thống 
thông tin liên lạc, cảm biến, máy tính cho người dùng cá nhân; người máy sử dụng công 
nghệ hội nghị truyền hình (robot telepresence) có khả năng thực hiện hội nghị qua điện 
thoại, hội nghị truyền hình và liên lạc không dây; hệ thống người máy di động dùng cho 
hội nghị qua điện thoại và hội nghị truyền hình, liên lạc không dây và cung cấp thông tin 
và các tập tin dưới dạng âm thanh và hình ảnh cho người dùng; hệ thống người máy được 
điều khiển từ xa bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, màn hình, cảm biến 
và máy ghi hình để tập hợp thông tin và truyền hoặc hiển thị các thông tin bằng âm thanh 
và hình ảnh và các dữ liệu điện tử khác; hệ thống người máy di động có tính năng tự điều 
hướng để sử dụng cho việc thu thập thông tin, truyền thông và truyền hoặc hiển thị tệp tin 
âm thanh và hình ảnh và dữ liệu điện tử khác trong các lĩnh vực an ninh, hỗ trợ điều 
dưỡng viên, vận chuyển vật liệu và các dịch vụ cửa hàng bán lẻ; hệ thống người máy di 
động có tính năng tự điều hướng để sử dụng làm ki ốt tương tác và thông tin di động; phần 
cứng máy tính và phần mềm máy tính dùng cho việc kết nối với người máy; các thiết bị 
liên lạc và máy tính di động sử dụng cùng với người máy; người máy sử dụng cho mục 
đích cá nhân, giáo dục và sở thích; các phụ tùng và bộ phận thay thế của người máy sử 
dụng cho mục đích cá nhân, giáo dục và sở thích; pin/ắc quy (điện) và thiết bị nạp dùng 
cho người máy sử dụng cho mục đích cá nhân, giáo dục và sở thích.  

 

 
(210) 4-2016-04871 (220) 02.03.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Tân 
Hợp X.Hồng Thái   (VN) 
Thôn Khâu Trang, xã Hồng Thái, huyện 
Na Hang, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2016-05338 (220) 04.03.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.7.24; 3.7.8 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) ITOCHU CORPORATION   (JP) 

13, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
543 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt và kính râm; mắt kính, gọng kính và hộp đựng dùng cho kính đeo 

mắt và kính râm; thiết bị và dụng cụ quang học; kính áp tròng; kính mắt; hộp đựng kính 

áp tròng; hộp đựng kính; hộp đựng kính đeo mắt; hộp đựng kính râm; dây đeo dùng cho 

kính đeo mắt và kính râm; dây xích đeo cho kính, kính đeo mắt và kính râm; dây đeo 

dạng thừng nhỏ dùng cho kính đeo mắt và kính râm; kính râm lọc tia UV; kính râm kẹp; 

các phụ kiện cho kính, kính đeo mắt và kính râm; kính chống chói và kính râm và các bộ 

phận của chúng; hộp đựng và túi đựng được thiết kế phù hợp để bảo vệ kính râm và kính 

mắt; quần áo và giày để bảo vệ chống tai nạn, chiếu xạ, hóa chất dập lửa và các mối nguy 

hiểm khác; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về được; phần mềm máy tính (có thể tải về 

được); hình ảnh có thể tải về được; các ứng dụng có thể tải về được; các bộ phận và phụ 

kiện cho các hàng hóa trên; hộp đựng điện thoại thông minh; phụ kiện cho điện thoại 

thông minh; điện thoại thông minh có hình dạng đồng hồ; thiết bị đo tốc độ của cú đánh 

gôn; dụng cụ đo khoảng cách trong chơi gôn; máy quay viđêô dùng để phân tích cú đánh 

gôn.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay và đồng hồ và các bộ phận, phụ kiện của chúng; kim loại quý 

dạng thô hoặc bán thành phẩm và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đá quý; đồ trang 

trí (đồ trang sức); đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giá rẻ 

tiền]; cúp kỷ niệm [cúp giải thưởng, bằng kim loại quý]; khuy măng sét; huy hiệu kỷ niệm 

bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 18: Da thuộc và vật liệu giả da; da và da sống động vật; va li và túi du lịch; «, « 

dùng trong đánh gôn, ô che nắng và gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; ô và 

các bộ phận của chúng; ba toong; các bộ phận bằng kim loại của gậy chống và ba toong; 

tay nắm của gậy chống và ba toong; bao/túi; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa; ví 

đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; da sống; da bì sống; da màu rám nắng; bộ da 

lông thú; dây da thuộc; thẻ túi gôn bằng da; khung của túi xách tay; khung của túi cầm 

tay cho phụ nữ; quần áo cho vật nuôi trong nhà.  

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường và khăn trải bàn; vải len dệt, khác với loại dải ruy băng có 

viền dùng may thảm tatami; vải dùng làm băng viền của thảm tatami; vải dệt kim; vải dệt 

bằng nỉ và vải không dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải chống thấm nước phết 

keo; vải phủ nhựa vinyl; vải tráng cao su; vải da; vật liệu lọc bằng vải dệt; hàng dệt may 

dùng cho cá nhân, không để mặc; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau bát; màn chống muỗi; 

ga trải giường;  mÒn bông; vỏ mÒn bông và vỏ đệm futon; đệm futon không nhồi bông; vỏ 

gối; chăn; bọc ghế làm bằng vải; tấm trướng treo tường làm bằng vải; rèm cửa sổ bằng 

vải; rèm cửa; khăn trải bàn, không bằng giấy; trướng rũ xếp nếp; rèm nhà tắm; vỏ bọc 

bằng vải của ghế ngồi bệ xí; nhãn mác bằng vải; biểu ngữ và cờ, không làm bằng giấy.  

 

Nhóm 28: Gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái bịt đầu gậy đánh gôn, hộp đựng gậy đánh 

gôn, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, xe đẩy có bánh để chở túi đựng vật 

dụng đánh gôn; dây đai đeo túi đựng vật dụng đánh gôn, cái đánh dấu bóng gôn, vật nhỏ 

nhọn để đặt quả bóng trước khi đánh gôn, thảm thực hành chơi gôn [dụng cụ chơi gôn], 

các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa này; dụng cụ thể dục thể thao không 

được xếp trong nhóm khác; bài lá và trò chơi bài lá; nhân vật đồ chơi; búp bê; đồ trang trí 

cho cây thông nô-en.  
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(210) 4-2016-05663 (220) 08.03.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 

khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; trứng; dầu thực vật và mỡ 

ăn. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 

tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn (dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở 

tạm thời). 
 

 
(210) 4-2016-05664 (220) 08.03.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 

khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; trứng; dầu thực vật và mỡ 

ăn.  

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 

tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn (dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở 

tạm thời). 
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(210) 4-2016-05665 (220) 08.03.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 

khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; trứng; dầu thực vật và mỡ 
ăn.  

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng , khách sạn (dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở 
tạm thời). 

 

 
(210) 4-2016-05666 (220) 08.03.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, mì đông lạnh, mì sống, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng , khách sạn (dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở 
tạm thời). 

 

 
(210) 4-2016-07530 (220) 24.03.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại LOTTE Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ dùng để lau dọn và làm sạch cụ thể: thùng đựng rác, dụng 
cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ 
dùng tẩy trang. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá(không còn sống); rau quả được bảo quản; nước quả nấu đông, thạch 
hoa quả; mứt ướt; sữa và các sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; mạch nha dùng để làm và 
chưng cất rượu. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 
môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị (trong buôn bán hàng hóa).  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng (chứa đồ); vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-07531 (220) 24.03.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại LOTTE Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ dùng để lau dọn và làm sạch cụ thể: thùng đựng rác, dụng 

cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ 
dùng tẩy trang. 

 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); rau được bảo quản; nước quả nấu đông, thạch hoa 
quả; mức ướt; sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; mạch nha dùng để làm và 
chưng cất rượu. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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Nhóm 35: Môi giới quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 
mội giới thương mại; dịch vụ tiếp thị (trong buôn bán hàng hóa).  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng (chứa đồ); vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-09857 (220) 11.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Trắng, xám 
(731) KMART AUSTRALIA LIMITED  

(AU) 
11th Floor Wesfarmers House, 40 The 
Esplanade, Perth WA 6000, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; thùng thưa (sọt); giá; đồ chứa đựng để 

lưu kho (không bằng kim loại, đồ đạc); thùng chứa để cất giữ, lưu kho; hộp dụng cụ bằng 
nhựa (đồ đạc); hộp chia ngăn bằng nhựa; miếng lót khay, đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; chuồng cho vật nuôi; cũi cho vật nuôi; bàn; khay (đồ đạc); mành cửa sổ (đồ 
đạc); mành che nắng (đồ đạc); mành cuốn dùng trong nhà; giường cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp (không bằng kim loại quý 
hoặc được phủ kim loại quý); các phụ kiện phòng tắm; găng tay dùng cho mục đích làm 
vườn và gia dụng; cái kẹp quần áo; lược và bọt biển, bàn chải trong nhóm này; vật dụng 
cho mục đích làm sạch; chậu cây; dụng cụ nhà bếp; khay dùng cho mục đích gia đình; giỏ 
đựng đồ giặt; lót cốc và tấm lót đĩa (không bằng giấy hoặc không phải là khăn ăn); đồ 
thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung. 

 
Nhóm 24: Vải dệt và các sản phẩm bằng vải dệt trong nhóm này, khăn trải bàn và khăn 
phủ giường; tấm phủ sàn, bọc đồ đạc; khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao vv. ); rèm bằng 
vải hoặc nhựa; vỏ đệm và gối; tấm lót bảo vệ đệm; mành che nắng bằng vải hoặc nhựa; 
chăn, khăn phủ giường; khăn rửa mặt; lót cốc và tấm lót trong nhóm này. 

 
Nhóm 35: Các dịch vụ bán buôn, bao gồm các dịch vụ bán buôn trực tuyến đồ đạc trong 
nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa để cất 
giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che nắng, 
mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay dùng cho mục đích làm vườn và 
gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật dụng cho mục đích làm sạch, chậu 
cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót 
đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải 
bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), 
rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa 
mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ bán lẻ, bao gồm các dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ đạc 
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trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa 
để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che 
nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa 
dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay dùng cho mục đích làm 
vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật dụng cho mục đích làm 
sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót 
cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, 
khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, 
dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, 
khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên bán đồ đạc trong 
nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa để cất 
giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cui cho vật nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che nắng, 
mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay dùng cho mục đích làm vườn và 
gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật dụng cho mục đích làm sạch, chậu 
cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót 
đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải 
bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), 
rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa 
mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ cửa hàng chuyên doanh, cụ thể là các cửa hàng 
chuyên kinh doanh đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa 
đựng để lưu kho, thùng chứa để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót 
khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, 
khay, mành cửa sổ, mành che nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong 
nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay 
dùng cho mục đích làm vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật 
dụng cho mục đích làm sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia 
đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, 
các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, 
khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che 
nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ bán hàng qua 
bưu điện, cụ thể là bán đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa 
đựng để lưu kho, thùng chứa để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót 
khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, 
khay, mành cửa sổ, mành che nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong 
nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay 
dùng cho mục đích làm vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật 
dụng cho mục đích làm sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia 
đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, 
các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, 
khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che 
nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ trực tuyến, cụ thể là bán lẻ đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, 
đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, 
miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cui cho vật 
nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật 
nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng 
tắm, găng tay dùng cho mục đích làm vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
549 

bàn chải, vật dụng cho mục đích làm sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho 
mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất 
nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, 
bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ 
đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót, các dịch vụ 
quảng cáo; các dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh, tư vấn tổ chức 
kinh doanh, khảo sát kinh doanh thương mại và nghiên cứu kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-09858 (220) 11.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KMART AUSTRALIA LIMITED  

(AU) 
11th Floor Wesfarmers House, 40 The 
Esplanade, Perth WA 6000, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; thùng thưa (sọt); giá; đồ chứa đựng để 

lưu kho (không bằng kim loại, đồ đạc); thùng chứa để cất giữ, lưu kho; hộp dụng cụ bằng 
nhựa (đồ đạc); hộp chia ngăn bằng nhựa; miếng lót khay, đĩa, bát thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, chuồng cho vật nuôi; cũi cho vật nuôi; bàn; khay (đồ đạc); mành cửa sổ (đồ 
đạc); mành che nắng (đồ đạc); mành cuốn dùng trong nhà; giường cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp (không bằng kim loại quý 
hoặc được phủ kim loại quý); các phụ kiện phòng tắm; găng tay dùng cho mục đích làm 
vườn và gia dụng; cái kẹp quần áo; lược và bọt biển, bàn chải trong nhóm này; vật dụng 
cho mục đích làm sạch; chậu cây; dụng cụ nhà bếp; khay dùng cho mục đích gia đình; giỏ 
đựng đồ giặt; lót cốc và tấm lót đĩa (không bằng giấy hoặc không phải là khăn ăn); đồ 
thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung. 

 
Nhóm 24: Vải dệt và các sản phẩm bằng vải dệt trong nhóm này, khăn trải bàn và khăn 
phủ giường; tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao vv ); rèm bằng 
vải hoặc nhựa; vỏ đệm và gối; tấm lót bảo vệ đệm; mành che nắng bằng vải hoặc nhựa; 
chăn, khăn phủ giường; khăn rửa mặt; lót cốc và tấm lót trong nhóm này. 

 
Nhóm 35: Các dịch vụ bán buôn, bao gồm các dịch vụ bán buôn trực tuyến đồ đạc trong 

nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa để cất 

giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi 

trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che nắng, 

mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho 

gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay dùng cho mục đích làm vườn và 

gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật dụng cho mục đích làm sạch, chậu 

cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót 

đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải 

bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), 

rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa 

mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ bán lẻ, bao gồm các dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ đạc 

trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa 
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để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật 

nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che 

nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa 

dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay dùng cho mục đích làm 

vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật dụng cho mục đích làm 

sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót 

cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, 

khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, 

dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, 

khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên bán đồ đạc trong 

nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa để cất 

giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi 

trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che nắng, 

mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho 

gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay dùng cho mục đích làm vườn và 

gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật dụng cho mục đích làm sạch, chậu 

cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót 

đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải 

bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), 

rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa 

mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ của hàng chuyên doanh, cụ thể là các cửa hàng 

chuyên kinh doanh đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa 

đựng để lưu kho, thùng chứa để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót 

khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, 

khay, mành cửa sổ, mành che nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong 

nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay 

dùng cho mục đích làm vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật 

dụng cho mục đích làm sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia 

đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, 

các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, 

khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che 

nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ bán hàng qua 

bưu điện cụ thể là bán đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, đồ chứa 

đựng để lưu kho, thùng chứa để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, miếng lót 

khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi, bàn, 

khay, mành cửa sổ, mành che nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật nuôi trong 

nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng tắm, găng tay 

dùng cho mục đích làm vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, bàn chải, vật 

dụng cho mục đích làm sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho mục đích gia 

đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất nung, vải dệt, 

các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, bọc đồ đạc, 

khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ đệm, mành che 

nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch vụ cửa hàng bán 

lẻ trực tuyến, cụ thể là bán lẻ đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, thùng thưa (sọt), giá, 

đồ chứa đựng để lưu kho, thùng chứa để cất giữ, lưu kho, hộp dụng cụ, hộp chia ngăn, 

miếng lót khay/đĩa/bát thức ăn cho vật nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi, cũi cho vật 
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nuôi, bàn, khay, mành cửa sổ, mành che nắng, mành cuốn dùng trong nhà, giường cho vật 

nuôi trong nhà, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, các phụ kiện phòng 

tắm, găng tay dùng cho mục đích làm vườn và gia dụng, cái kẹp quần áo, lược, bọt biển, 

bàn chải, vật dụng cho mục đích làm sạch, chậu cây, dụng cụ nhà bếp, khay dùng cho 

mục đích gia đình, giỏ đựng đồ giặt, lót cốc, tấm lót đĩa, đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ bằng đất 

nung, vải dệt, các sản phẩm bằng vải dệt, khăn trải bàn và khăn phủ giường, tấm phủ sàn, 

bọc đồ đạc, khăn mặt, khăn lau (chén, đĩa, dao...), rèm, vỏ đệm và gối, tấm lót bảo vệ 

đệm, mành che nắng, chăn, khăn phủ giường, khăn rửa mặt, lót cốc và tấm lót; các dịch 

vụ quảng cáo; các dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh, tư vấn tổ 

chức kinh doanh, khảo sát kinh doanh thương mại và nghiên cứu kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2016-09878 (220) 11.04.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) COUNTRY CITY INVESTMENT PTE 

LTD   (SG) 

8D Dempsey Road, #03-01, Singapore 

249672 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quảng cáo và tiếp thị; sắp xếp và tổ chức các sự kiện quảng bá tiếp thị 

cho người khác; soạn thảo tài liệu tiếp thị; tiếp thị quảng cáo; dịch vụ sáng tạo thương 

hiệu; quản lý kinh doanh khách sạn cho người khác; tư vấn quản lý kinh doanh; điều hành 

kinh doanh khách sạn; quản lý hành chính khách sạn, dịch vụ trưng bày cách nấu nướng 

nghệ thuật cho các cửa hàng thực phẩm; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hóa khác nhau 

(không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác để họ dễ xem và mua các hàng hóa 

này tại cửa hàng bán lẻ; dịch vụ xúc tiến liên quan đến cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Quản lý tài sản bất động sản; quản lý danh mục đầu tư bất động sản; tư vấn bất 

động sản; hoạt động bất động sản về bản chất là cho thuê bất động sản; cho thuê văn 

phòng [bất động sản]; cho thuê không gian văn phòng; cho thuê phòng ốc có thể dùng làm 

văn phòng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ phòng karaoke; điều hành các lớp thể dục thể hình; câu lạc bộ sức 

khỏe, các dịch vụ [đào tạo huấn luyện về sức khỏe và thể dục]; hướng dẫn yoga; tổ chức 

và thực hiện các lễ hội khiêu vũ, âm nhạc và các lễ hội giải trí khác; cung cấp các phương 

tiện cho việc khiêu vũ; dịch vụ vũ trường; các lớp học nấu ăn; các lớp học hát; dịch vụ đào 

tạo thương mại; cung cấp các khóa học giảng dạy; sắp xếp các khóa học giảng dạy; dịch 

vụ giáo dục dành cho người lớn; dịch vụ gia sư; cung cấp gia sư. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở trong khách sạn; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; các 

dịch vụ do khách sạn cung cấp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu; dịch vụ câu lạc bộ 

có cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cà phê internet (cung cấp thực phẩm và đồ 
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uống được chế biến để tiêu dùng); nhà hàng trong rạp hát (cung cấp thực phẩm và đồ 

uống). 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (sức khỏe, vệ sinh và các dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp).  
 

 
(210) 4-2016-09879 (220) 11.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.16; 5.5.19; A5.5.22; A6.19.11 
(731) COUNTRY CITY INVESTMENT PTE 

LTD    (SG) 
8D Dempsey Road, #03-01, Singapore 
249672 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quảng cáo và tiếp thị; sắp xếp và tổ chức các sự kiện quảng bá tiếp thị 

cho người khác; soạn thảo tài liệu tiếp thị; tiếp thị quảng cáo; dịch vụ sáng tạo thương 
hiệu; quản lý kinh doanh khách sạn cho người khác; tư vấn quản lý kinh doanh; điều hành 
kinh doanh khách sạn; quản lý hành chính khách sạn; dịch vụ trưng bày cách nấu nướng 
nghệ thuật cho các cửa hàng thực phẩm; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hóa khác nhau 
(không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác để họ dễ xem và mua các hàng hóa 
này tại cửa hàng bán lẻ; dịch vụ xúc tiến liên quan đến cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Quản lý tài sản bất động sản; quản lý danh mục đầu tư bất động sản; tư vấn bất 
động sản; hoạt động bất động sản về bản chất là cho thuê bất động sản; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê không gian văn phòng; cho thuê phòng ốc có thể dùng làm 
văn phòng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ phòng karaoke; điều hành các lớp thể dục thể hình; câu lạc bộ sức 
khỏe; các dịch vụ [đào tạo huấn luyện về sức khỏe và thể dục]; hướng dẫn yoga; tổ chức 
và thực hiện các lễ hội khiêu vũ, âm nhạc và các lễ hội giải trí khác; cung cấp các phương 
tiện cho việc khiêu vũ; dịch vụ vũ trường; các lớp học nấu ăn; các lớp học hát; dịch vụ đào 
tạo thương mại; cung cấp các khóa học giảng dạy; sắp xếp các khóa học giảng dạy; dịch 
vụ giáo dục dành cho người lớn; dịch vụ gia sư; cung cấp gia sư. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở trong khách sạn; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; các 
dịch vụ do khách sạn cung cấp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu; dịch vụ câu lạc bộ 
có cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cà phê internet (cung cấp thực phẩm và đồ 
uống được chế biến để tiêu dùng); nhà hàng trong rạp hát (cung cấp thực phẩm và đồ 
uống). 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (sức khỏe, vệ sinh và các dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp).  
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(210) 4-2016-10781 (220) 20.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.5.25; A5.5.21; 5.5.4; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, nâu, xanh 

dương đậm, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực phẩm Dương Nhi  
(VN) 
512 tỉnh lộ 43, khu phố 5, phường Tam 
Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: chao (dùng trong thực phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-11166 (220) 22.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
WEDO  (VN) 
54 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại 

thất, máy móc xây dựng, tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập hồ sơ mời thầu. 
 

Nhóm 36: Lập dự án đầu tư xây dựng. 
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất và ngoại thất; dịch vụ giám sát thi công công trình xây dựng, 
xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; tư vấn giám sát xây 
dựng công trình; tổng thầu, thầu phụ xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; khám nghiệm, sửa chữa phục hồi công trình dân 
dụng, công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất, thiết kế công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp; thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc công trình xây dựng; thiết kế quy hoạch xây 
dựng, thiết kế hệ thống điện; thẩm tra dự án đầu tư. 

 

 
(210) 4-2016-11472 (220) 26.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

   

(731) Lê Nữ Xuân Trinh  (VN) 
33 đường Phan Ngọc Nhân, phường Tân 
An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Giày; dép; giày thể thao; dép đi trong nhà; thắt lưng (dây nịt).  
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(210) 4-2016-12074 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 5.7.3; 7.1.5 
(591) Đỏ, đỏ nâu, vàng, trắng 
(731) Hội Nông Dân phường Dịch 

Vọng Hậu  (VN) 
86 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cốm (làm từ gạo non); bánh cốm.  

 

 
(210) 4-2016-12134 (220) 29.04.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.21; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Thái 
Bình Dương   (VN) 
Cụm công nghiệp Quang Vinh - Vân Du, 
xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi và bao bằng chất dẻo để bao bọc và 

đóng gói.  
 

Nhóm 17: Hạt nhựa (hạt nhựa HDPE, LDPE, LLDPE, PE)  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa (ngói nhựa, ống nhựa cứng, hàng rào nhựa, cửa 
nhựa, sàn nhựa).  

 
Nhóm 21: Cốc nhựa.  

 
 

(210) 4-2016-12343 (220) 04.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.3.1 
(731) PROGUARD TECHNOLOGIES (M) 

SDN. BHD.   (MY) 
Lot 408 & 409, Jalan Sungai Tekali, 
43100 Hulu Langat, Selangor D.E. 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ mắt; đồ bảo hộ mắt dùng trong thể thao và công nghiệp; găng tay 
bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ chống cắt; găng tay bảo hộ phòng chống tia 
X dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; đai 
an toàn; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; mắt kính bảo hộ; vật đệm đầu gối cho người 
lao động; mặt nạ bảo hộ; mặt nạ của thợ hàn; tấm che mắt dùng để hàn trong công nghiệp, 
mặt nạ bảo hộ cho người lao động; mũ bảo hộ chống hóa chất; tấm chắn bảo hộ dùng để 
hàn; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; thiết bị an toàn dùng trong công 
nghiệp; đai an toàn dùng để cứu hộ; giày an toàn dùng trong công nghiệp; đai an toàn 
chống ngã; mũ bảo hiểm dùng trong công nghiệp; mũ bảo hiểm có gắn thiết bị thở; áo 
phao cứu sinh; chuông báo động; thiết bị cảnh báo; biển báo hiệu dùng trong công 
nghiệp; biển báo hiệu; mặt nạ cách nhiệt (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 11: Vòi nước cầm tay; hệ thống xả nước; thiết bị sấy tay; thiết bị làm sạch nước; 
thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc không khí dùng trong công nghiệp; đèn 
khẩn cấp; thiết bị chiếu sáng khẩn cấp; đèn pin (đèn để soi sáng), đèn pha để rọi sáng; đèn 
pha bỏ túi; thiết bị chiếu sáng dùng cho trường họp khẩn cấp; thiết bị chiếu sáng huỳnh 
quang dùng cho trường hợp khẩn cấp; đèn chiếu sáng; thiết bị xông hơi dùng để khử trùng 
(không dùng cho mục đích y tế); buồng khử trùng; thiết bị thông gió, phụ tùng điều chỉnh 
và phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị ga; vòi tắm khẩn cấp là vật dụng được sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, dùng để tắm khẩn cấp toàn thân khi cơ thể bị dính bẩn bởi hóa chất độc 
hại; bồn rửa mắt khẩn cấp là vật dụng được sử dụng trong phòng thí nghiệm, dùng để rửa 
mắt khẩn cấp khi mắt bị dính bẩn bởi hóa chất độc hại. 

 
Nhóm 25: Găng tay (trang phục); giày (trang phục); ủng (trang phục); đồ đội đầu (trang 
phục); đồ đội đầu; mũ thể thao (không phải mũ bảo hiểm); mũ chống thấm nước; quần áo 
phản quang (không phải quần áo bảo hộ); quần áo cho người đi xe mô tô (không phải đồ 
bảo hộ tai nạn); bộ áo liền quần (không phải đồ bảo hộ tai nạn). 

 
Nhóm 35: Mua bán, đồ bảo hộ mắt, đồ bảo hộ mắt dùng trong thể thao và công nghiệp, 
găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, găng tay bảo hộ chống cắt, găng tay bảo hộ phòng 
chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá 
nhân, đai an toàn, quần áo bảo hộ, mắt kính bảo hộ, đồ bảo hộ chân, mặt nạ bào hộ, mặt 
nạ của thợ hàn, tấm che mắt dùng để hàn trong công nghiệp, mặt nạ bảo hộ cho người lao 
động, mũ bảo hộ chống hóa chất, tấm chắn bảo hộ dùng để hàn, giày bảo hộ, thiết bị an 
toàn dùng trong công nghiệp, đai an toàn dùng để cứu hộ, giày an toàn dùng trong công 
nghiệp, đai an toàn chống ngã, mũ bảo hiểm dùng trong công nghiệp, mũ bảo hiểm có 
gắn thiết bị thở, áo phao cứu sinh, chuông báo động, thiết bị cảnh báo, biển báo hiệu dùng 
trong công nghiệp, biển báo hiệu, mặt nạ cách nhiệt (không dùng cho mục đích y tế), vòi 
tắm khẩn cấp, bồn rửa mắt khẩn cấp, vòi nước cầm tay, hệ thống xả nước, thiết bị sấy tay, 
thiết bị làm sạch nước, thiết bị lọc nước, bộ lọc nước uống, thiết bị lọc dùng trong công 
nghiệp, đèn khẩn cấp, thiết bị chiếu sáng khẩn cấp, đèn pin (đèn để soi sáng), đèn pha để 
rọi sáng, đèn pha bỏ túi, thiết bị chiếu sáng dùng cho trường hợp khẩn cấp, thiết bị chiếu 
sáng huỳnh quang dùng cho trường hợp khẩn cấp, đèn chiếu sáng, thiết bị xông hơi dùng 
để khử trùng không dùng cho mục đích y tế), buồng khử trùng, thiết bị thông gió, phụ 
tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị ga, găng tay (trang phục), giày 
(trang phục), ủng (trang phục), kính che mắt (đồ đội đầu), đồ đội đầu, mũ thể thao (không 
phải mũ bảo hiểm), mũ chống thấm nước, quần áo phản quang (không phải quần áo bảo 
hộ), quần áo chống cháy (không phải quần áo bảo hộ), quần áo cho người đi xe mô tô 
(không phải đồ bảo hộ tai nạn), bộ áo liền quần (không phải đồ bảo hộ tai nạn). 
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(210) 4-2016-12538 (220) 05.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gốm sứ Bát 
Tràng Tròn Oanh  (VN) 
Xóm 6, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu đất sản xuất đồ gốm sứ: đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 

đồ sứ.  
 

Nhóm 04: Nhiên liệu; gas hóa lỏng.  
 

Nhóm 21: Đồ gốm sứ cho mục đích gia dụng; đồ gốm sứ cho mục đích trang trí; đồ gốm 
sứ để chứa đựng; đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-12697 (220) 06.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh nước biển, xanh ngọc 
(731) GS HOLDINGS CORP   (KR) 

679. yeoksam-dong, gangnam-gu, 

seoul, republic of korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh (thư hoặc hàng hóa); vận tải hàng hóa; dịch vụ kho 

bãi; lưu trữ hàng hóa; dịch vụ thông tin du lịch và du lịch; dịch vụ chuyển phát hàng hóa 
thông qua các đơn đặt hàng trực tuyến; trung tâm phân phối hậu cần; phân phối năng 
lượng; dịch vụ vận chuyển nhà. 

 

 
(210) 4-2016-12716 (220) 06.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ DOHACO   (VN) 
544/25 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bướm; van cửa; van bi; van một chiều; van cầu; van lọc cặn hình chữ "Y" 

(tất cả các van làm bằng kim loại và không là sản phẩm hay bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2016-13125 (220) 10.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 68739 26.11.2015 JM 

  

(731) ALCOA INC.   (US) 
Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 

Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-

5858, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học xử lý bề mặt (trước khi phủ) cho tấm nhôm mỏng, khuôn 

đúc bằng nhôm, và vật đúc ép bằng nhôm; hóa chất chống thẩm nước cho tấm nhôm 
mỏng, khuôn đúc bằng nhôm và vật đúc ép bằng nhôm. 

 

Nhóm 06: Hợp kim nhôm, hợp kim ti-tan, tấm hợp kim, mẩu kim loại thành hình nhờ ép 
nén, và khối kim loại sử dụng cho việc chế tạo khuôn đúc và công cụ; vách tường cửa sổ 

chủ yếu làm bằng kim loại dùng trong xây dựng (cho các tòa nhà), đinh tán kim loại, vật 

liệu nhỏ làm bằng đồ ngũ kim, cụ thể là, đai ốc, đinh vít, bu lông, vòng đệm, lò xo; then 
móc/khóa móc bằng kim loại, cụ thể là, móc cài vật vuông góc và khóa panel; đinh vít 

chèn bằng kim loại thường; đinh vít chèn bằng kim loại và thiết bị lắp đặt được bán thành 

một bộ; các bộ phận trong xây dựng bằng nhôm cụ thể là, cửa ra vào và khung cửa, hành 
lang và lối vào, tấm ốp tường và vách bình phong, cửa sổ, lam gió chắn nắng, và phụ kiện 

ngũ kim có màu sắc; vật liệu xây dựng - cụ thể là, nhôm suffit, mặt dựng, cửa ra vào, tấm 

lát/tấm chắn bọc ngoài, cửa chớp, cửa sổ, dầm/diềm, cột, màn che/tấm chắn, lưới và rào 
chắn; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng có thể chuyên chở bằng kim 

loại; ống dẫn và ống bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Lõi gốm được sử dụng như một bộ phận trong các động cơ máy bay và tua bin 

khí công nghiệp. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị xử lý nước thải.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; bánh xe cộ; các bộ phận cho phương tiện giao thông trên bộ và máy 

bay.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); khuôn đúc/ khuôn mẫu làm bằng sáp 

và chất dẻo dùng cho khuôn đúc kim loại. 
 

Nhóm 40: Xử lý nhôm trong giai đoạn tiền xử lý; dịch vụ in 3D trong lĩnh vực ứng dụng 

hàng không; xử lý vật liệu. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ thiết kế và dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 

học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 

cầu, thiết bị điện, hoá chất cho người khác trong lĩnh vực chế tạo kim loại; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ 

công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất và dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực ứng 

dụng hàng không.  
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(210) 4-2016-13126 (220) 10.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 69622 22.02.2016 JM 

(531) 26.15.9; 26.15.15; 26.15.11 
(731) ALCOA INC.  (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-
5858, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học xử lý bề mặt (trước khi phủ) cho tấm nhôm mỏng, khuôn 

đúc bằng nhôm, và vật đúc ép bằng nhôm; hóa chất chống thẩm nước cho tấm nhôm 
mỏng, khuôn đúc bằng nhôm và vật đúc ép bằng nhôm. 

 
Nhóm 06: Hợp kim nhôm, hợp kim ti-tan, tấm hợp kim, mẩu kim loại thành hình nhờ ép 
nén, và khối kim loại sử dụng cho việc chế tạo khuôn đúc và công cụ; vách tường cửa sổ 
chủ yếu làm bằng kim loại dùng trong xây dựng (cho các tòa nhà), đinh tán kim loại, vật 
liệu nhỏ làm bằng đồ ngũ kim, cụ thể là, đai ốc, đinh vít, bu lông, vòng đệm, lò xo; then 
móc/khóa móc bằng kim loại, cụ thể là, móc cài vật vuông góc và khóa panel; đinh vít 
chèn bằng kim loại thường; đinh vít chèn bằng kim loại và thiết bị lắp đặt được bán thành 
một bộ; các bộ phận trong xây dựng bằng nhôm cụ thể là, cửa ra vào và khung cửa, hành 
lang và lối vào, tấm ốp tường và vách bình phong, cửa sổ, lam gió chắn nắng, và phụ kiện 
ngũ kim có màu sắc; vật liệu xây dựng - cụ thể là, nhôm suffit, mặt dựng, cửa ra vào, tấm 
lát/tấm chắn bọc ngoài, cửa chớp, cửa sổ, dầm/diềm, cột, màn che/tấm chắn, lưới và rào 
chắn; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng có thể chuyên chở bằng kim 
loại; ống dẫn và ống bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Lõi gốm được sử dụng như một bộ phận trong các động cơ máy bay và tua bin 
khí công nghiệp. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị xử lý nước thải.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; bánh xe cộ; các bộ phận cho phương tiện giao thông trên bộ và máy 
bay.    

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); khuôn đúc/ khuôn mẫu làm bằng sáp 
và chất dẻo dùng cho khuôn đúc kim loại. 
 

Nhóm 40: Xử lý nhôm trong giai đoạn tiền xử lý; dịch vụ in 3D trong lĩnh vực ứng dụng 
hàng không; xử lý vật liệu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ thiết kế và dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu, thiết bị điện, hoá chất cho người khác trong lĩnh vực chế tạo kim loại; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ 
công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất và dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực ứng 
dụng hàng không.  
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(210) 4-2016-13431 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 19.7.1 (540) 

  

(731) Trương Thị Hương  (VN) 
Tổ 11, khu vực 3, phường Thủy Xuân, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu quế, tinh dầu bưởi, tinh dầu oải hương, tinh 
dầu hoa lài (tất cả dùng trong y tế). 

 

 
(210) 4-2016-13520 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) AMERICAN AIRLINES, INC.  (US) 

4333 Amon Carter Boulevard, Fort 
Worth, Texas 76155, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê các tiện nghi phòng hội họp và các tiện nghi phòng chờ để 
tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội thảo, cụ thể là  máy sao chụp tài liệu, máy in, ổ cắm 
điện, máy chiếu, người dẫn chương trình, thanh chỉ laze, màn hình hiển thị máy tính 
mỏng; dịch vụ cho thuê các thiết bị, máy móc văn phòng; dịch vụ cung cấp nhân viên hỗ 
trợ chuyên nghiệp để trợ giúp trong khi tiến hành các cuộc hội họp kinh doanh và hội thảo 
và nhân viên hỗ trợ trong việc quản lý các kế hoạch di chuyển đi lại.    

 

Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ đặt chỗ vận chuyển cho người khác; đặt chỗ chuyên chở và 
sắp xếp chuyên chở đến phòng chờ; dịch vụ quá cảnh ở phòng chờ sân bay.   
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) đi kèm với dịch 
vụ cung cấp các tiện nghi phòng hội họp để tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội thảo; cho 
thuê phòng hội họp tiện nghi, phòng chờ tiện nghi. 

 

 
(210) 4-2016-13522 (220) 13.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(731) AMERICAN AIRLINES, INC.  (US) 

4333 Amon Carter Boulevard, Fort 
Worth, Texas 76155, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê các tiện nghi phòng hội họp và các tiện nghi phòng chờ để 
tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội thảo, cụ thể là máy sao chụp tài liệu, máy in, ổ cắm 
điện, máy chiếu, người dẫn chương trình, thanh chỉ laze, màn hình hiển thị máy tính 
mỏng; dịch vụ cho thuê các thiết bị, máy móc văn phòng; dịch vụ cung cấp nhân viên hỗ 
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trợ chuyên nghiệp để trợ giúp trong khi tiến hành các cuộc hội họp kinh doanh và hội thảo 
và nhân viên hỗ trợ trong việc quản lý các kế hoạch di chuyển đi lại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) đi kèm với dịch 
vụ cung cấp các tiện nghi phòng hội họp để tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội thảo; cho 
thuê phòng hội họp tiện nghi, phòng chờ tiện nghi.   

 

 
(210) 4-2016-14936 (220) 24.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.1; 3.7.17; 24.17.20; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH VINA REALTOR  
(VN) 
31B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: các dịch vụ bất động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà, đất, 

đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn.  
 

 
(210) 4-2016-15298 (220) 26.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) WELLS FARGO & COMPANY  (US) 

1700 Wells Fargo Center; MAC N9305-
176, Sixth & Marquette, Minneapolis, 
Minnesota 55479, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cung cấp cổng thông tin điện tử về lĩnh vực giao dịch tài chính, quản lý tiền 

mặt, ngoại hối và dịch vụ xử lý thanh toán. 
 

 
(210) 4-2016-15302 (220) 26.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.7.25 
(731) HANG HEUNG IP HOLDINGS 

LIMITED   (KY) 
Offshore Incorporations (Cayman) 
Limited - Floor 4, Willow House, 
Cricket Square - P.O. Box 2804, Grand 
Cayman KY1-1112, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh cưới kiểu Trung Quốc; bánh xốp kiểu Trung Quốc; bánh tết 
kiểu Trung Quốc; bánh ngọt dưa mùa đông kiểu Trung Quốc; bánh ngọt trứng kiểu Trung 
Quốc; bánh trung thu; bánh bột nhão đậu đỏ; bánh bột nhão đậu xanh; bánh ngọt hỗn hợp 
các loại hạt; bánh bột nhão hạt sen; bánh ngọt kiểu Trung Quốc; bánh quy óc chó; bánh 
quy kiểu Trung Quốc; bánh dẹt nhỏ hạnh nhân; bánh đẹt nhỏ vừng; bánh dẹt nhỏ kiểu 
Trung Quốc; bánh mì; bánh trứng cuộn; kẹo; bánh nướng; bánh putđing kiểu Trung Quốc; 
bánh kẹo; gia vị; hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh dầu; đồ gia vị; nước xốt kiểu Trung 
Quốc; đồ gia vị kiểu Trung Quốc; sản phẩm làm từ bột cọ sagu; ngũ cốc hoặc gạo chiên 
giòn ngọt kiểu Trung Quốc; bánh mô chi; đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc được làm từ ngũ 
cốc và gạo; bánh bao gạo kiểu Trung Quốc; trà; lá trà; đồ uống và sản phẩm từ trà; trà 
thảo mộc (không phải thuốc); tất cả thuộc Nhóm 30.  

 

 
(210) 4-2016-15303 (220) 26.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.7.25 
(731) HANG HEUNG IP HOLDINGS 

LIMITED   (KY) 
Offshore Incorporations (Cayman) 
Limited - Floor 4, Willow House, 
Cricket Square - P.O. Box 2804, Grand 
Cayman KY1-1112, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh cưới kiểu Trung Quốc; bánh xốp kiểu Trung Quốc; bánh tết 
kiểu Trung Quốc; bánh ngọt dưa mùa đông kiểu Trung Quốc; bánh ngọt trứng kiểu Trung 
Quốc; bánh trung thu; bánh bột nhão đậu đỏ; bánh bột nhão đậu xanh; bánh ngọt hỗn hợp 
các loại hạt; bánh bột nhão hạt sen; bánh ngọt kiểu Trung Quốc; bánh quy óc chó; bánh 
quy; kiểu Trung Quốc; bánh dẹt nhỏ hạnh nhân; bánh dẹt nhỏ vừng; bánh dẹt nhỏ kiểu 
Trung Quốc; bánh mì; bánh trứng cuộn; kẹo; bánh nướng; bánh putđing kiểu Trung Quốc; 
bánh kẹo; gia vị; hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh dầu; đồ gia vị; nước xốt kiểu Trung 
Quốc, đồ gia vị kiểu Trung Quốc; sản phẩm làm từ bột cọ sagu; ngũ cốc hoặc gạo chiên 
giòn ngọt kiểu Trung Quốc; bánh mô chi; đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc được làm từ ngũ 
cốc và gạo; bánh bao gạo kiểu Trung Quốc; trà; lá trà; đồ uống và sản phẩm từ trà; trà 
thảo mộc (không phải thuốc); tất cả thuộc Nhóm 30.  

 

 
(210) 4-2016-15304 (220) 26.05.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HANG HEUNG LP HOLDINGS 

LIMITED   (KY) 
Offshore Incorporations (Cayman) 
Limited - Floor 4, Willow House, 
Cricket Square - P.O. Box 2804, Grand 
Cayman KY1-1112, Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt: bánh cưới kiểu Trung Quốc; bánh xốp kiểu Trung Quốc: bánh tết 

kiểu Trung Quốc; bánh ngọt dưa mùa đông kiểu Trung Quốc; bánh ngọt trứng kiểu Trung 
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Quốc; bánh trung thu; bánh bột nhão đậu đỏ; bánh bột nhão đậu xanh; bánh ngọt hỗn hợp 
các loại hạt; bánh bột nhão hạt sen; bánh ngọt kiểu Trung Quốc; bánh quy óc chó; bánh 
quy kiểu Trung Quốc; bánh dẹt nhỏ hạnh nhân; bánh dẹt nhỏ vừng; bánh dẹt nhỏ kiểu 
Trung Quốc bánh mì; bánh trứng cuộn; kẹo; bánh nướng; bánh putđing kiểu Trung Quốc; 
bánh kẹo; gia vị; hương liệu cho thực phẩm; trừ tinh dầu; đồ gia vị; nước xốt kiểu Trung 
Quốc; đồ gia vị kiểu Trung Quốc; sản phấm làm từ bột cọ sagu; ngũ cốc hoặc gạo chiên 
giòn ngọt kiểu Trung Quốc; bánh mô chi; đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc được làm từ ngũ 
cốc và gạo; bánh bao gạo kiểu Trung Quốc; trà; lá trà; đồ uống và sản phẩm từ trà; trà 
thảo mộc (không phải thuốc); tất cả thuộc Nhóm 30.  

 

 
(210) 4-2016-16106 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 2.9.14; A2.9.15; A15.9.11 
(591) Cam, xanh dương, xanh lá, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trực tuyến 
DTP  (VN) 
Tầng 5, Block AB, tòa nhà IMG, 27B 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; thông tin liên quan đến giáo dục, 
giải trí, các sự kiện thể thao và văn hóa được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc từ internet; tổ chức các trò chơi và cuộc thi; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến; 
xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến; xuất bản các văn bản dưới dạng điện tử ; dịch 
vụ xuất bản và sản xuất cho phương tiện truyền thông phát thanh và/hoặc truyền hình (cụ 
thể: sản xuất các chương trình truyền hình); sắp xếp và tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên 
đề; các khóa học tương tác từ xa được cung cấp trực tuyến qua mạng máy tính; dịch vụ 
thư viện điện tử cung cấp thông tin điện tử (kể cả thông tin lưu trữ) dưới dạng văn bản 
điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-16698 (220) 07.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HAEMONETICS CORPORATION  

(US) 
400 Wood Road, Braintree, 
Massachusetts, USA 02184  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính để thu thập, kiểm soát, phân 
tích và sử dụng máu và chế phẩm máu. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xử lý máu cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược và cố vấn kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý máu cung cấp cho bệnh viện, ngân hàng máu, phòng khám và nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc y tế; quản lý chuỗi cung ứng máu, bao gồm cả quản lý hậu cần 
(giao nhận kho vận) và quản lý hàng tồn kho trong lĩnh vực máu và chế phẩm máu (quản 
lý kinh doanh); dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm y tế, bao gồm dược phẩm, thuốc 
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thử chẩn đoán, dụng cụ phân tích áp lực khí trong máu, dụng cụ phân tích hóa học (máu, 
nước tiểu), thiết bị đọc các chỉ số hóa học miễn dịch, dụng cụ phân tích đông máu, dụng 
cụ phân tích huyết học, phần mềm quản lý phòng khám và phần mềm để sử dụng trong 
chẩn đoán y tế; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các chất hóa học cho mục đích khoa học và 
phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học và thiết bị thử nghiệm, bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn 
đoán và thuốc thử hóa học để sử dụng trong ống nghiệm, bộ dụng cụ chẩn đoán bao gồm 
bộ phận nhận mẫu và thuốc thử để kiểm tra các vi khuẩn, vi rút và dấu hiệu sinh học đã 
được lựa chọn trong mẫu thử. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
chúng, cụ thể là cung cấp một hệ thống dựa trên web và cổng trực tuyến có tính năng là 
các phần mềm không tải được trực tuyến trong lĩnh vực quản lý máu mà có thể cho phép 
người sử dụng truy cập dữ liệu liên quan đến hoạt động của bệnh viện, ngân hàng máu, 
phòng khám, thiết bị chăm sóc y tế của họ, khởi tạo theo yêu cầu hoặc cài đặt phần mềm 
máy tính không tải về được để sử dụng trong việc sàng lọc người hiến máu, lập trình máy 
tính và dịch vụ tư vấn máy tính trong thu nhận sản phẩm máu và sản phẩm có nguồn gốc 
huyết tương trong sản xuất công nghiệp, thiết kế, phát triển, cài đặt, duy trì, sửa chữa và 
cập nhật phần mềm để quản lý dữ liệu, thiết bị và phương tiện và các quy trình và thủ tục 
được sử dụng trong các ngành công nghiệp và có quy trình nghiêm ngặt, cụ thể là trung 
tâm thu nhận sản phẩm máu và nhà sản xuất sản phẩm có nguồn gốc huyết tương; dịch vụ 
phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2016-16729 (220) 08.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
khoa học VINASING   (VN) 
9/1S ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm, chất bảo quản (chống vi 
khuẩn xâm nhập, phân hủy). 

 

 
(210) 4-2016-17024 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh nước biển, xám 
(731) BIZENTRO CO., LTD.   (KR) 

(U-Space 1, Sampyeong-dong), A-1007, 
660, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính ghi sẵn; 

chương trình máy tính ghi sẵn; máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để hoạch 
định nguồn lực doanh nghiệp; màn hình máy vi tính; đĩa CD-ROM để ghi chương trình 
máy tính; đĩa mềm để ghi chương trình máy tính; đĩa để ghi chương trình máy tính.  
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(210) 4-2016-17025 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, xám 
(731) BIZENTRO CO., LTD.   (KR) 

(U-Space 1, Sampyeong-dong), A-1007, 
660, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 

nghiên cứu dữ liệu kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy tính; tư vấn quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ điều hành kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh; đại lý thông tin 
thương mại.  

 

(210) 4-2016-17026 (220) 09.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, đen nhạt 
(731) BIZENTRO CO., LTD.   (KR) 

(U-Space 1, Sampyeong-dong), A-1007, 
660, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 

phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; lập 
trình máy tính; dịch vụ chuyển đổi và cho thuê chương trình máy vi tính; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính; cho thuê thời gian truy cập phần mềm máy tính; phát triển các 
chương trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-17098 (220) 10.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thái Sơn BIC  (VN) 
02/14 ngõ 74, tổ 32 phố Lý Thường Kiệt, 
phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 06: Móc treo khăn, móc treo áo bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Nắp bồn cầu đóng, mở êm; nắp bồn cầu phổ thông; bộ xả hai chế độ tiết kiệm 
nước; bộ xả gạt; bộ xả chậu rửa; vòi sen tắm; bồn tắm; bình nóng lạnh; dây cấp nước; vòi 
rửa; vòi xịt; chặn rác hố ga.  

 
Nhóm 20: Móc treo khăn, móc treo áo không bằng kim loại; gương soi; giá gương.  

 
Nhóm 21: Giá để hộp giấy vệ sinh; giá đựng dầu gội. 

 

 
(210) 4-2016-18504 (220) 21.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.4.4; A26.4.6 
(731) PURE GYM LIMITED   (GB) 

Town Centre House, Merrion Centre, 
Leeds LS2 8LY, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Vitamin và khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung cho thực phẩm; 

đồ uống kiêng; đồ uống đẳng trương (cung cấp muối và khoáng cho cơ thể); chất phụ gia 
làm tăng giá trị và bổ sung dinh dưỡng, chất phụ gia và chất bổ sung dùng cho ăn kiêng 
(thực phẩm chức năng); protein dạng thanh và bột khuấy dùng thay cho bữa ăn.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng; phần mềm có thể tải xuống để sử 
dụng cho thiết bị di động; xuất bản phẩm có thể tải xuống được; thiết bị lưu trữ dữ liệu; 
thẻ lưu trữ giá trị và thẻ trả trước; DVD, CD, CD-ROM có nội dung thông tin và hướng 
dẫn tập thể hình.   

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in tạp chí; tờ rơi; tờ thông tin; lịch; sổ nhật ký; 
ảnh chụp; giấy, bìa cứng.  

 

Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay; ví tiền; ba lô; cặp học sinh; cặp giấy (để mang hồ sơ, 
giấy tờ rời); cặp da; ví bỏ túi; đồ đựng chìa khóa bằng da; cặp đựng giấy tờ, tài liệu, túi du 
lịch; túi đựng đồ giặt và quần áo đi đường; túi thể thao túi xách thể thao; túi đựng xếp 
quần áo; ô và lọng. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Đồ, dụng cụ, máy móc và thiết bị thể thao, tập thể dục, tập thể hình; máy móc 
và thiết bị cho việc tập thể dục; các phụ tùng và phụ kiện cho tất cả các loại hàng hóa nêu 
trên.   

 

Nhóm 41: Trung tâm vui chơi giải trí, câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, trung tâm thể hình 
và dịch vụ phòng tập; cung cấp dịch vụ huấn luyện và đào tạo liên quan đến việc sử dụng 
phòng tập, tập tạ, thể hình, aerobic, tập thể dục, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, chế độ 
ăn kiêng, dinh dưỡng, sức khỏe và làm đẹp; dịch vụ hướng dẫn liên quan đến tập thể dục, 
tập tạ, thể hình, aerobic, đạp xe trong nhà; tập thể dục, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, 
các dịch vụ huấn luyện viên riêng cho cá nhân; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán café, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp suất ăn 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ hướng dẫn liên quan đến chế độ ăn kiêng, dinh dưỡng, sức khỏe và 
làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-18823 (220) 23.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; A26.11.12 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn; trung hạn; dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2016-19529 (220) 29.06.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-022828 02.03.2016 JP 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)   (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; dụng cụ đo; thiết bị dẫn đường cho xe cộ; máy móc, thiết bị và 

dụng cụ viễn thông; máy và thiết bị điện tử, và bộ phận của chúng, cụ thể là: công nghệ tự 
lái gồm cảm biến, máy rađa, máy quét la-ze, các thiết bị hỗ trợ lái cho tài xế và bộ phận 
của thiết bị gồm mô-đun điều khiển động cơ, thiết bị trợ lực lái điện tử, thiết bị kiểm soát 
động lực xe, máy quay phim được trang bị phần mềm xử lý hình ảnh tiên tiến, bộ kiểm tra 
điện tử, phanh đỗ xe điện tử, thiết bị giao tiếp giữa tài xế và xe (hmi), bảng hiển thị thông 
tin, màn hình hiển thị, màn hình LCD, tất cả được lắp sẵn trên xe, điện thoại thông minh 
và các thiết bị điện tử liên quan đến xe tự lái; máy tính; phần mềm -máy tính; chương 
trình máy tính; phần mềm ứng dụng. 
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Nhóm 12: Xe cộ dùng cho đường bộ, xe ô tô; xe ô tô tự lái (không người lái), xe ô tô tự 
động; bộ phận cấu thành và phụ kiện cho xe cộ dùng cho đường bộ hoặc ô tô. 

 

(210) 4-2016-20017 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH CRAFTER  (VN) 
266/1 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2016-20018 (220) 04.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH CARFTER   (VN) 
266/1 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-20185 (220) 05.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.15; 4.5.21 (540) 

   

(731) Nguyễn Thị Thủy  (VN) 
Đội 7,8 thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Các loại mỹ phẩm. 

 
Nhóm 14: Trang sức; đá quý. 

 
Nhóm 28: Thú nhồi bông, gấu bông; đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2016-20446 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2016-20447 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2016-20448 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện.   
 

 
(210) 4-2016-20449 (220) 07.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện.   
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(210) 4-2016-20668 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 25.12.1; 26.1.2 

(591) Đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Dấm và nước xốt (gia vị); gia vị. 
 

 
(210) 4-2016-20669 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.4.18; A3.4.24; 26.1.2; 25.12.1 
(591) Đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quán ụt ụt  (VN)
168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Dấm và nước xốt (gia vị); gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-20682 (220) 08.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải quốc tế 
Thái Phát  (VN) 
26F/1 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô và xe có động cơ; dịch vụ quảng bá du lịch. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; đại lý du lịch; điều hành chuyến du lịch; dịch vụ tổ 

chức chuyến du lịch; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
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(210) 4-2016-20744 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.7; 25.5.25; 5.9.21; 5.9.14 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng, xanh dương, 

tím nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Dũng   (VN) 
140 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị (satế).  

 

 
(210) 4-2016-20805 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.4.13; A3.4.24; A3.4.4; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 
(731) Nguyễn Thị Hoa Dung  (VN) 

42-A15 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

    
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn chế 
biến sẵn do nhà hàng thực hiện; quán giải khát; quán ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-20826 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.11; A5.3.13; 25.1.25; 3.13.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

   

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim Sa 
Bãi  (VN) 
Khách sạn Vên Vên, khu du lịch Hồ 
Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-20870 (220) 11.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.1 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) REAL LINK INTERNALIONAL PTY. 

LTD.   (AU) 
Số 48 Nicholson St. Abbotsford, Victoria 
3067, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
571 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trong lĩnh vực bất động sản; đại lý quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình nhà ở, nhà xưởng, bệnh viện, trường học, phá dỡ các 

công trình xây dựng, chuẩn bị mặt bằng, thông tin về xây dựng. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc, tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây 

dựng.  
 

 
(210) 4-2016-20987 (220) 12.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) TENNIS AUSTRALIA LIMITED  (AU) 

Melbourne Park, Batman Avenue, 

Melbourne, Victoria, Australia 3000  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, dải băng buộc đầu, khăn rằn, cổ tay áo, dải 

băng vải thấm nước quấn quanh đầu hoặc cổ tay (để hút hoặc lau sạch mồ hôi). 

 

Nhóm 28: Vợt ten-nít; bóng ten-nít; thiết bị chơi ten-nít; dụng cụ dùng để chơi ten-nít; 

quả bóng dùng trong thể thao; trò chơi; thiết bị thể thao; túi thể thao thích hợp để (được 

định hình) chứa vợt ten-nít; dụng cụ dùng để chơi ten-nít lồng (padel teunisl paddle 

tennis); trò chơi spin tennis (còn được gọi là tether tennis hoặc totem tennis, là một loại 

quần vợt mà người chơi dùng vợt đánh quả bóng ten-nít được nối với một chiếc cột bằng 

một sợi dây); thiết bị trò chơi và giải trí phù hợp để sử dụng với màn hình và màn hình 

ngoài. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, cụ thể là bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đi ở chân, 

đồ đội đầu, trò chơi, đồ chơi, các sản phẩm thể thao, vợt ten-nít, bóng ten-nít, túi đựng vợt 

ten-nít và vật dụng dùng để chơi ten-nít; dịch vụ quảng cáo và kinh doanh; dịch vụ tư vấn 

bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ tư vấn quản lý liên quan đến các hoạt động kinh 

doanh ten-nít và quản lý trang thiết bị và tiện nghi để chơi ten-nít; xúc tiến thương mại, 

marketing và quảng cáo các cuộc thi ten-nít, trận đấu ten-nít, các trận đấu ten-nít mang 

tính giải trí, huấn luyện ten-nít và các sản phẩm và dịch vụ khác liên quan đến ten-nít. 

 

Nhóm 41: Các hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa, trọng tài ten-nít; các cuộc thi thể 

thao, trận đấu thể thao, trò chơi thể thao, triển lãm thể thao, sự kiện thể thao, tổ chức các 

buổi trao giải thể thao, thông tin thể thao, giáo dục, giáo dục thể thao, giáo dục thể chất, 

huấn luyện, huấn luyện thể thao, huấn luyện thể chất, đào tạo, đào tạo thể thao, đào tạo 

thể chất, trại huấn luyện ten-nít; trao giải thưởng ten-nít; sắp xếp các buổi/lớp hướng dẫn 

về ten-nít, tổ chức các buổi/lớp hướng dẫn về ten-nít; sản xuất các video và phim về ten-

nít. 
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(210) 4-2016-21301 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.6; 7.1.13 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH Cánh Đồng 
Vàng  (VN) 
57-59 đường số 3, khu phố 8, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ đậu phộng; mứt dạng lỏng (mứt dạng sệt); đậu hầm; dâu đông lạnh; đậu phụ 

(tofu); dầu ô liu dùng làm thực phẩm; sinh tố trái cây (trái cây xay nhuyễn, không phải đồ 

uống).   
 

Nhóm 30: Sô cô la; mật ong; nước xốt cà chua; mì ống; xốt ma-don-ne (mayonnaise); đồ 

gia vị nước chấm, nước xốt; mì sợi; bánh ngũ cốc sấy; kem phủ (topping: dâu, sô-cô-la, 
caramel) là hỗn hợp chủ yếu bao gồm đường, mạch nha, hương liệu thực phẩm và có một 

chút ít sữa bột; ngũ cốc sấy khô lát mỏng; xốt bánh mì.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; si rô dùng cho đồ uống; đồ uống cung cấp muối 

khoáng cho cơ thể không dùng trong y tế; nước ép rau quả (đồ uống) không dùng trong y 
tế; nước ép trái cây; nước ép cà chua [đồ uống].  

 

 
(210) 4-2016-21327 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 25.5.3; 26.3.2 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Toàn Thắng  
(VN) 
Km3, quốc lộ 2, phường Phúc Thắng, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại; tấm lợp bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời, máy đun nước sử dụng điện, máy lọc nước tinh khiết, 
chậu rửa inox gắn cố định, bình đun nước kim loại sử dụng năng lượng mặt trời.   

 

Nhóm 19: Gỗ, thủy tinh dùng trong xây dựng, ngói, gạch; tấm lát phi kim loại, tấm ốp phi 
kim loại.   

 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại, bồn chứa nước bằng nhựa. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, giáo dục, giải trí.  
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(210) 4-2016-21343 (220) 14.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) DP WORLD FZE   (AE) 

5th Floor, LOB 17, Jebel Ali Free Zone, 
P.O.Box 17000, Dubai, United Arab 
Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu kho hàng hóa; dịch vụ sắp xếp các 

chuyến đi (chuyến du lịch); dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi (chuyến du lịch); dịch vụ 
thông tin cho các chuyến đi (chuyến du lịch); dịch vụ tư vấn cho các chuyến đi (chuyến 
du lịch); dịch vụ đặt chỗ vận tải; dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ giao hàng đến và từ 
cảng bằng đường bộ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các cảng biển cho mục 
đích vận tải, lưu trữ hàng hóa và hậu cần vận tải; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ vận 
chuyển dầu thô, khí ga và hóa chất; dịch vụ cảng biển, cụ thể là: lai dắt các phương tiện 
hàng hải, dỡ hàng hóa, vận chuyển bằng sà-lan, cho thuê tàu thuyền, lưu giữ tàu thuyền, 
vận chuyển bằng tàu thuyền, sắp xếp các chuyến đi chơi bằng tàu thuyền, vận chuyển 
bằng phà, chuyên chở bằng xe tải, dịch vụ hoa tiêu (dẫn hướng trong vận tải), lai dắt tàu 
thuyền, cứu hộ tàu thủy, môi giới hàng hải, cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất 
giữ hàng hoá, dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ du lịch, cụ thể là: hướng dẫn 
khách du lịch, vận chuyển khách du lịch, vận chuyển bằng xe buýt; dịch vụ phân phối 
năng lượng; dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ cho thuê ngắn hạn và dài hạn tàu bay, các 
phương tiện giao thông trên bộ và trên biển; dịch vụ tàu du lịch trên biển; dịch vụ cho 
thuê máy bay; dịch vụ cho thuê tàu thuyền trên biển; dịch vụ xử lý bốc dỡ tại khu cảng 
côngtenơ và dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ cung cấp và phân phối điện năng; dịch vụ 
cung cấp và bơm nhiên liệu (lưu trữ và vận chuyển bằng đường ống); dịch vụ lưu giữ xe 
cộ; dịch vụ bốc dỡ và chất tải hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ và xếp phụ tùng xe cộ; dịch vụ 
neo đậu tàu thuyền; dịch vụ vận chuyển bằng sà-lan; dịch vụ thông tin được lưu trữ trên 
máy tính liên quan đến việc chuyên chở bằng tàu thuyền và hàng hóa; dịch vụ môi giới 
vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng tàu thuyền; dịch 
vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ thông tin liên quan đển sự di chuyển của hàng hóa; dịch 
vụ lưu kho; dịch vụ bốc vác; dịch vụ của nhà cung ứng tàu thuyền, cụ thể là: dịch vụ giao 
hàng hóa bằng tàu thuyền; dịch vụ cho thuê công te nơ phục vụ ngành công nghiệp vận 
chuyển; dịch vụ giám sát hoạt động của cảng biển và cầu cảng, cụ thể là: dịch vụ giám sát 
vận tải hàng hóa [bằng đường thủy], dịch vụ giám sát tàu kéo (để dắt tàu vào cảng hoặc 
ngược sông), dịch vụ giám sát vận tải hàng hải và hậu cần vận tải, dịch vụ giám sát nhà ga 
hành khách, dịch vụ giám sát việc cung cấp các thiết bị của ụ tàu (xưởng cạn để sửa tàu) 
(các thiết bị vận tải) với mục đích cho thuê; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường 
thủy; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ vận hành các thiết bị ở cảng biển dùng cho hàng 
hóa, bao gồm thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa, kho chứa hàng, tủ lạnh, 
đường ống hoặc các thiết bị phục vụ cho việc vận chuyển xe cộ và hàng hóa; dịch vụ tàu 
kéo (để dắt tàu vào cảng hoặc ngược sông); dịch vụ bến cảng, cụ thể là vận tải và hậu cần 
vận tải tại cảng biển cho tàu và thuyền; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách trên 
biển; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường bộ trong khu vực bến cảng; 
dịch vụ cung cấp (cho thuê) các trang thiết bị (phương tiện) vận chuyển hàng hóa và hành 
khách; dịch vụ cho thuê trang thiết bị (phương tiện) neo đậu tại cảng; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực vận chuyển và lưu kho; cung cấp dịch vụ bên cảng, cụ thể là vận tải hàng hải và 
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hậu cần vận tải; cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách, cụ thể là vận tải, cho thuê xe cộ vận 
tải, bãi đỗ xe, thông tin vận tải; dịch vụ bến đậu và neo đậu; dịch vụ tư vấn vận tải; dịch 
vụ cung cấp các thiết bị của ụ tàu (xưởng cạn để sửa chữa tàu) (các thiết bị vận tải) với 
mục đích cho thuê; trục vớt tàu; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; dịch vụ cung cấp các thông tin 
liên quan tới các bên cảng nhằm mục đích vận tải, lưu giữ hàng hóa và hậu cần vận tải; 
dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa; dịch vụ cung cấp 
các thông tin liên quan đến việc vận tải hàng hóa; dịch vụ tư vấn, thông tin và cố vấn liên 
quan đến bất kỳ dịch vụ nào nêu trên bao gồm cả thông tin được cung cấp bởi các phương 
tiện điện tử và các trang web trên mạng internet. 

 

 
(210) 4-2016-21403 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Ghi xám, da cam 

(540) 

  

(731) Trần Minh Cường  (VN) 
Số 320 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm đã qua chế biến như thịt gia súc, gia cầm, tôm (không còn 

sống), động vật giáp xác (không còn sống), cá (không còn sống), trứng (dùng làm thực 
phẩm), trà, cà phê, đồ uống đóng chai, trái cây tươi.  

 

 
(210) 4-2016-21502 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển kính Thuận Thành  (VN) 
117 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị đóng/mở cửa bằng điện. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa. 

 
 

(210) 4-2016-21518 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) CPT HOLDINGS, INC.   (US) 

10202 W. Washington Boulevard, Culver 
City, California 90232, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 38: Truyện phát nội dung nghe nhìn và đa phương tiện qua mạng internet; dịch vụ 

truyền viđêô theo yêu cầu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các bộ 

phim và chương trình truyền hình không thể tải về thông qua dịch vụ cung cấp viđêô theo 

yêu cầu, cũng như thông tin, đánh giá, và giới thiệu liên quan đến các bộ phim và chương 

trình truyền hình; cung cấp các chương trình truyền hình, các bộ phim, và nội dung giải trí 

đa phương tiện không tải về được, cũng như thông tin, đánh giá, và giới thiệu liên quan 

đến các chương trình truyền hình, các bộ phim, và nội dung giải trí đa phương tiện thông 

qua một trang web.  
 

(210) 4-2016-21532 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.1 

(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
KINGLAND  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Vinexad, số 9, phố Đinh 

Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; tấm kim 

loại dành cho xây dựng; nhà tiền chế (bộ lắp ghép) bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu 

lửa bằng kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ điều tra thị trường; thông tin thương 

mại và tư vấn tiêu dùng; tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh; dịch vụ môi giới thương 

mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ đấu 

giá bất động sản. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; dịch vụ bất động sản: tư vấn, môi giới, định 

giá; kinh doanh bất động sản: mua bán, cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp, nhà các loại. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch vụ tư vấn luật trong lĩnh vực 

dân sự, đầu tư thương mại, doanh nghiệp, lao động và hợp đồng dịch vụ trọng tài trong 

lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ nghiên 

cứu về pháp lý; dịch vụ tư vấn về bản quyền tác giả. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
576 

(210) 4-2016-21535 (220) 15.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH GWENT Việt Nam  

(VN) 
Lầu 2, phòng 202 tòa nhà Vinalines, số 
163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa có thêm chức năng sấy; máy giặt; máy xay thực phẩm dùng 

điện cho mục đích gia dụng; máy đánh trứng; máy ép trái cây dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-21611 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh lá, nâu trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Viễn Phú   (VN) 
ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Gạo, nui khô, phở khô, bột ngũ cốc, trà.  
 

Nhóm 32: Bột dùng để pha nước, hoà tan giải khát (bột rau má, bột chuối sấy, bột chùm 
ngây) 

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Mua bán gạo, nui khô, phở khô, bột ngũ cốc, bột dùng để pha nước, hoà tan 
giải khát (bột rau má, bột chuối sấy, bột chùm ngây), trà, rượu, thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-21612 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Viễn Phú   (VN) 
ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 30: Gạo, nui khô, phở khô, bột ngũ cốc, trà.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
577 

Nhóm 35: Mua bán gạo, nui khô, phở khô, bột ngũ cốc, bột để pha nước, hoà tan giải khát 
(bột rau má, bột chuối sấy, bột chùm ngây) trà, rượu, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-21613 (220) 18.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Viễn Phú   (VN) 
ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Gạo, nui khô, phở khô, bột ngũ cốc, trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo, nui khô, phở khô, bột ngũ cốc, bột để pha nước, hoà tan giải khát 
(bột rau má, bột chuối sấy, bột chùm ngây) trà, rượu, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-22121 (220) 21.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Đại Dương  (VN) 
Thôn Tây Thịnh, xã Thọ Vinh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

2. Tạ Văn Duy  (VN) 
Thôn Tây Thịnh, xã Thọ Vinh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

3. Hoàng Trần Trung  (VN) 
Số 160, ngõ 155 đường Trường Chinh, 
phường Trung Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và spa; dịch vụ trang điểm; 
dịch vụ săm hình; dịch vụ chăm sóc móng; dịch vụ uốn mi.  

 
 

(210) 4-2016-22314 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh lá, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần Myh  (VN) 
736-738 Điện Biên Phủ, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần mềm ứng dụng di động; thiết bị viễn thông như 

thiết bị truyền phát, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; thiết bị xử lý dữ liệu như 
bộ nổi; nhật ký điện tử. 
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Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị; đại lý thông tin thương mại; quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; sao chụp tài liệu. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin điện tử; cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng 
phần mềm, đặc biệt là dịch vụ web và dịch vụ đám mây; truyền thư tín và hình ảnh  bằng 
máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet. 

 

Nhóm 39: Chuyển phát thư tín.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục tiếng Anh; giáo dục tiếng Hoa; giáo dục giao tiếp; giáo dục 
âm nhạc; giáo dục trang điểm dự tiệc; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và 
trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; đào tạo cao đẳng; đào tạo đại học và sau đại 
học; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật; khóa đào tạo từ xa (phát 
triển khóa học trực tuyến); sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; xuất bản sách; tổ 
chức các cuộc thi (giáo dục và đào tạo); dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; dịch vụ giáo dục và giải trí có sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu 
dưới dạng đa phương tiện như viđêô, phim ảnh, hình ảnh, văn bản, trò chơi. dữ liệu được 
tạo ra bởi người sử dụng, dữ liệu dưới dạng âm thanh.  

 

Nhóm 42: Thiết kế website; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không 
tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân trực tuyến; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2016-22383 (220) 22.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.3; 26.4.1; A26.11.8; A15.9.11 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kết nối tín hiệu 
truyền dẫn và điện Poe  (VN) 
70/12A, Tân Thới Nhất 2, khu phố 7, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cáp quang; tủ hộp cáp quang; vật tư và phụ kiện đấu nối cáp quang; tủ phân 

phối (điện). 
 

 
(210) 4-2016-22685 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 015225601 16.03.2016 EM 

(531) 24.15.3 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) ROTHSCHILDS CONTINUATION 

HOLDINGS AG  (CH) 
Baarerstr. 95, CH-6301 Zug, Switzerland

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; dịch vụ tài chính; 
ngân hàng đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quỹ đầu 
tư; dịch vụ quản lý quỹ; dịch vụ lên kế hoạch về bất động sản; dịch vụ tài chính trong lĩnh 
vực liên doanh, sáp nhập, mua bán, tái cơ cấu doanh nghiệp, thị trường vốn chủ sở hữu và 
vốn vay và tài chính doanh nghiệp; giao dịch ngoại tệ, vốn phái sinh và các sản phẩm tài 
chính khác, cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ quản lý 
tài chính; dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư; tư vấn tài chính, lập kế hoạch tài chính, nghiên 
cứu tài chính, định giá và đánh giá tài chính; dịch vụ quản lý tài sản; dịch vụ chi trả tiền 
trợ cấp/lương hưu; đầu tư tài chính, tài trợ/cấp vốn, cung cấp tài chính; ủy thác quản lý tài 
chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ lưu ký chứng khoán. 

 

 
(210) 4-2016-22696 (220) 26.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Phạm Dương Minh  (VN) 

1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau củ tươi các loại;  cá tươi chưa chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-22824 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 18.3.21; 18.3.23 
(731) IROBOT CORPORATION  (US) 

8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 
01730, United States  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; người máy hút bụi chân không (máy móc); người 

máy (máy móc) dùng để chải và quét sàn; máy làm sạch sàn (máy móc); máy đánh bóng 
sàn (chạy điện); người máy (máy móc) làm sạch sàn hoặc máy làm sạch sàn; máy làm 
sạch bể bơi (máy móc); máy xén cỏ (máy móc); máy làm sạch máng nước (máy móc); 
các bộ phận và phụ kiện dùng cho máy hút bụi chân không, người máy làm sạch chân 
không (máy móc), người ) máy (máy móc) dùng để chải và quét sàn, máy làm sạch sàn 
(máy móc), máy đánh bóng sàn (chạy điện), người máy (máy móc) làm sạch sàn hoặc 
máy làm sạch sàn, máy làm sạch bể bơi (máy móc), máy xén cỏ (máy móc), máy xén cỏ 
dạng người máy, các dụng cụ chăm sóc vườn dạng người máy, và máy làm sạch máng 
nước (máy móc), người máy (máy móc) dùng cho mục đích làm sạch gia dụng; máy móc 
làm sạch gia dụng (chạy điện) và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; các thiết bị làm sạch 
dạng người máy (máy móc) dùng điện; các thiết bị cắt dạng người máy (máy móc); các 
thiết bị cắt và làm sạch điều khiển từ xa (máy móc); máy móc tự động dùng trong các lĩnh 
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vực bảo trì nhà cửa, tài sản, và các tòa nhà thương mại, nghiên cứu khoa học, viễn thông, 
cụ thể là, máy móc (chạy điện) sử dụng nước và/hoặc hóa chất để làm sạch bề mặt sàn, 
máy móc (chạy điện) sử dụng giấy, vải hoặc khăn lau bằng vải và vật dụng làm sạch dạng 
tấm và máy móc (chạy điện) dùng để lau, cọ rửa, đánh bóng, quét, chải và/hoặc làm khô 
các bề mặt sàn, máy cọ rửa/chà sàn tự động (máy móc), máy xén cỏ và máy móc chăm 
sóc vườn và chăm sóc bãi cỏ và người máy công nghiệp (máy móc); các bộ phận kết cấu, 
bộ phận thay thế và phụ kiện lắp ráp dùng cho máy làm sạch sàn tự động, máy hút bụi 
chân không (máy móc), máy móc dùng để quét và chải sàn, máy xén cỏ dạng người máy 
(máy móc) và người máy công nghiệp dùng trong các lĩnh vực bảo trì nhà cửa, tài sản, và 
các tòa nhà thương mại, người máy (máy móc); máy móc tự động dùng trong lĩnh vực bảo 
trì ngoại thất nhà và chăm sóc) vuờn và chăm sóc bãi cỏ, cụ thể là, máy xén cỏ dạng 
người máy, máy làm sạch bể bơi (máy móc), máy làm sạch máng nuớc (máy móc); các bộ 
phận và phụ kiện thay thế dùng cho máy móc tự động và người máy dùng trong các lĩnh 
vực bảo trì nhà cửa, tài sản, và các tòa nhà thương mại, các thiết bị làm sạch bể bơi và 
máy xén cỏ dạng người máy, cụ thể là xe đẩy để giữ và vận chuyển người máy/rô bốt làm 
sạch, túi lọc, lưỡi cắt, và bàn chải kiểu con lăn; máy làm sạch sàn chạy điện (máy móc), 
máy làm sạch sàn thông minh (máy móc), máy đánh bóng sàn chạy điện (máy móc) và 
máy làm sạch sàn dạng người máy (máy móc) dùng cho mục đích gia dụng và các bộ 
phận và phụ kiện của chúng; người máy làm sạch (máy móc) có cảm biến cỏ khả năng 
phân tích và xử lý thông tin để tránh chướng ngại vật, để phát hiện bụi bẩn và để nhận biết 
được sự khác biệt ở từng mức độ; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn [dùng điện]; thiết 
bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng; ống 
vòi của máy hút bụi chân không; chổi của máy hút bụi chân không [bộ phận của máy]; bộ 
lọc của máy hút bụi chân không [bộ phận của máy; máy và thiết bị giặt thảm [chạy điện]; 
thiết bị làm sạch chân không trung tâm; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; thiết bị 
lọc không khí; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; động cơ và đầu máy, trừ loại 
dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu nối ghép và bộ phận truyền động cho máy móc, không 
dùng cho xe cộ mặt đất; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy xếp dỡ 
tự động [máy điều khiển]; thiết bị đánh bóng (chạy điện); người máy (máy móc) tự hành 
hoặc được điều khiển từ xa có gắn máy quay phim, bộ cảm biến và môđun vô tuyến điện 
ăng ten thu phát sóng vô tuyến dùng cho mục đích giám sát và theo dõi; các bộ phận kết 
câu, bộ phận thay thế và phụ kiện lắp ráp dùng cho người máy tự hành hoặc người máy 
được điều khiển từ xa có gắn máy quay phim, bộ cảm biến và mô đun vô tuyến điện/ăng 
ten thu phát sóng vô tuyến dùng cho mục đích giám sát và theo dõi.  

 

Nhóm 09: người máy (máy móc) dùng để theo dõi, giám sát và liên lạc bằng âm thanh và 
hình ảnh;  

 

 
(210) 4-2016-22825 (220) 27.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 18.3.21; 18.3.23 
(731) IROBOT CORPORATION   (US) 

8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 
01730, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; người máy hút bụi chân không (máy móc); người 

máy (máy móc) dùng để chải và quét sàn; máy làm sạch sàn (máy móc); máy đánh bóng 
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sàn (chạy điện); người máy (máy móc) làm sạch sàn hoặc máy làm sạch sàn; máy làm 
sạch bể bơi (máy móc); máy xén cỏ (máy móc); máy làm sạch máng nước (máy móc); 

các bộ phận và phụ kiện dùng cho máy hút bụi chân không, người máy làm sạch chân 

không (máy móc), người máy (máy móc) dùng để chải và quét sàn, máy làm sạch sàn 
(máy móc), máy đánh bóng sàn (chạy điện), người máy (máy móc) làm sạch sàn hoặc 

máy làm sạch sàn, máy làm sạch bể bơi (máy móc), máy xén cỏ (máy móc), máy xén cỏ 

dạng người máy, các dụng cụ chăm sóc vườn dạng người máy, và máy làm sạch máng 
nước (máy móc); người máy (máy móc) dùng cho mục đích làm sạch gia dụng; máy móc 

làm sạch gia dụng (chạy điện) và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; các thiết bị làm sạch 
dạng người máy (máy móc) dùng điện; các thiết bị cắt dạng người máy (máy móc); các 

thiết bị cắt và làm sạch điều khiển từ xa (máy móc); máy móc tự động dùng trong các lĩnh 

vực bảo trì nhà cửa, tài sản, và các tòa nhà thương mại, nghiên cứu khoa học, viễn thông, 
cụ thể là, máy móc (chạy điện) sử dụng nước và/hoặc hóa chất để làm sạch bề mặt sàn, 

máy móc (chạy điện) sử dụng giấy, vải hoặc khăn lau bằng vải và vật dụng làm sạch dạng 

tấm và máy móc (chạy điện) dùng để lau, cọ rửa, đánh bóng, quét, chải và/hoặc làm khô 
các bề mặt sàn, máy cọ rửa, chà sàn tự động (máy móc), máy xén cỏ và máy móc chăm 

sóc vườn và chăm sóc bãi cỏ và người máy công nghiệp (máy móc); các bộ phận kết cấu, 

bộ phận thay thế và phụ kiện lắp ráp dùng cho máy làm sạch sàn tự động, máy hút bụi 
chân không (máy móc), máy móc dùng để quét và chải sàn, máy xén cỏ dạng người máy 

(máy móc) và người máy công nghiệp dùng trong các lĩnh vực bảo trì nhà cửa, tài sản, và 

các tòa nhà thương mại; người máy (máy móc); máy móc tự động dùng trong lĩnh vực bảo 
trì ngoại thất nhà và chăm sóc vườn và chăm sóc bãi cỏ, cụ thể là, máy xén cỏ dạng người 

máy, máy làm sạch bể bơi (máy móc), máy làm sạch máng nước (máy móc); các bộ phận 
và phụ kiện thay thế dùng cho máy móc tự động và người máy dùng trong các lĩnh vực 

bảo trì nhà cửa, tài sản, và các tòa nhà thương mại, các thiết bị làm sạch bể bơi và máy 

xén cỏ dạng người máy, cụ thể là xe đẩy để giữ và vận chuyển người máy, rô bốt làm 
sạch, túi lọc, lưỡi cắt, và bàn chải kiểu con lăn; máy làm sạch sàn chạy điện (máy móc), 

máy làm sạch sàn thông minh (máy móc), máy đánh bóng sàn chạy điện (máy móc) và 

máy làm sạch sàn dạng người máy (máy móc) dùng cho mục đích gia dụng và các bộ 
phận và phụ kiện của chúng; người máy làm sạch (máy móc) có cảm biến có khả năng 

phân tích và xử lý thông tin để tránh chướng ngại vật, để phát hiện bụi bẩn và để nhận biết 

được sự khác biệt ở từng mức độ; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn [dùng điện]; thiết 
bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng; ống 

vòi của máy hút bụi chân không; chồi của máy hút bụi chân không [bộ phận của máy]; bộ 

lọc của máy hút bụi chân không [bộ phận của máy]; máy và thiết bị giặt thảm [chạy điện], 
thiết bị làm sạch chân không trung tâm; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; thiết bị 

lọc không khí; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; động cơ và đầu máy, trừ loại 

dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu nối ghép và bộ phận truyền động cho máy móc, không 
dùng cho xe cộ mặt đất; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thử công; máy xếp dỡ 

tự động [máy điều khiển]; thiết bị đánh bóng (chạy điện); người máy (máy móc) tự hành 
hoặc được điều khiển từ xa có gắn máy quay phim, bộ cảm biến và môđun vô tuyến 

điện/ăng ten thu phát sóng vô tuyến dùng cho mục đích giám sát và theo dõi; các bộ phận 

kết cấu, bộ phận thay thế và phụ kiện lắp ráp dùng cho người máy tự hành hoặc người 
máy được điều khiển từ xa có gắn máy quay phim, bộ cảm biến và môđun vô tuyến 

điện/ăng ten thu phát sóng vô tuyến dùng cho mục đích giám sát và theo dõi. 
 

Nhóm 09: người máy (máy móc) dùng để theo dõi, giám sát và liên lạc bằng âm thanh và 

hình ảnh;  
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(210) 4-2016-22945 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 
Đào Viên   (VN) 
Số 7, ngõ 464, đường Âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

2. Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 
Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-23001 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất lúa giống Lộc Trời  
(VN) 
Số 490B, tổ 25, khóm Bình Khánh 4, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2016-23011 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) STANLEY RICHARD BOOTS   (JP) 

Honmachi Compound A-1, 1-9-7 
Honmachi, Shibuya-Ku, Tokyo 151-
0071, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia có pha thêm (bổ sung thêm) khoáng chất; bia có pha thêm (bổ sung 
thêm) mật ong; bia có pha thêm (bổ sung thêm) nước xi-rô hoa quả; bia không chứa cồn; 
bia mạch nha. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh cho nhà máy sản xuất bia; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích  bán lẻ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ uống, 
cụ thể là: bia, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2016-23040 (220) 28.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) AB MAURI PHILIPPINES, INC.  (PH) 

Unit 1201 Primeland Building, Market 

Street, Madrigal Business Park Ayala 

Alabang, Muntinlupa City, Philippines 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm enzym dùng trong công nghiệp thực phẩm; chất nhũ tương; chất 

chống mốc; canxi propionat; axít vô cơ và hữu cơ; hóa chất, chất hóa học và chế phẩm 

hóa học sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và đồ uống; chất bảo quản sử dụng trong 

sản xuất đồ uống hoặc thực phẩm; chất dinh dưỡng sử dụng với nấm men (nitơ, sterol, 

axits béo không bão hòa). 

 

Nhóm 30: Nấm men; bột nở; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; chất bổ sung cho 

bánh mì để tăng chất lượng bánh mì, cụ thể là bột hoặc chế phẩm làm từ ngũ cốc kết hợp 

với enzym, chất nhũ tương hoặc chất xử lý bột; bánh ngọt; tinh bột cho thực phẩm; bột 

sắn và tinh bột sắn; chiết xuất của nấm men; men làm bánh; ngũ cốc lên men; ngũ cốc và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì hỗn hợp.  
 

 
(210) 4-2016-23062 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 15.7.1; A1.1.10; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cơ khí Nam 
Anh  (VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: máy chắn tôn, máy cắt tôn, máy lốc tôn, máy ép thủy 

lực, máy nắn dầm, máy đột lỗ thủy lực, máy đột dập, máy uốn ray, máy phay đầu đồ 

nhôm; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên 

bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông 

trên bộ).  
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(210) 4-2016-23088 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 26.1.2; 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần Công nghệ 
Sinh học   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Biogroup - 814/3 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần phân bón 
Fitohoocmon   (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Biogroup, 814/3 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Đệm lót sinh học sạch (nguyên liệu hữu cơ là vỏ trấu, mùn cưa đã được chuyển 
hóa thành than sinh học) dùng để rải lên mặt chuồng vật nuôi trong chăn nuôi gia cầm.  

 

 
(210) 4-2016-23176 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-6150 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và thúc đẩy bán hàng; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cung cấp không gian, thời gian và phương tiện quảng cáo; cung cấp và 
cho thuê không gian quảng cáo trên trang web, quảng cáo bằng biểu ngữ (banner); dịch 
vụ cung cấp chương trình khuyến mại, khuyến khích và chăm sóc khách hàng thân thiết; 
dịch vụ cung cấp chương trình trao thưởng khuyến khích khách hàng thông qua hoạt động 
phát hành và xử lý thẻ khách hàng thân thiết, điểm thưởng, phiếu mua hàng và ưu đãi đặc 
biệt đối với hàng hóa, dịch vụ của người khác; thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa của 
người khác, cụ thể là cung cấp thông tin liên quan đến thẻ khách hàng thân thiết, điểm 
thưởng, phiếu mua hàng và ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ của người khác; thúc 
đẩy hoạt động giải trí và du lịch ở Nhật Bản, cụ thể là quảng cáo các hoạt động giải trí và 
du lịch Nhật Bản; dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức hội chợ và 
triển lãm thương mại; phân phối tư liệu quảng cáo, marketing và thúc đẩy bán hàng; dịch 
vụ cung cấp thông tin về thương mại và khách hàng; thông tin thương mại và tư vấn khách 
hàng; cung cấp thông tin hàng hóa cho khách hàng qua mạng internet; cung cấp thông tin 
khách hàng và giấy giới thiệu cho sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, hoạt động, phương tiện và 
địa điểm trong lĩnh vực dịch vụ giải trí; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ so sánh giá du lịch 
và giá phòng trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ, quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ kế toán, 
quản lý sổ sách và kiểm toán; dịch vụ trả lời điện thoại; xử lý dữ liệu quản lý; quản lý tệp 
tin trong máy tính; dịch vụ phân tích, điều tra và cung cấp thông tin kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường; thu thập và hệ thống hóa dữ liệu kinh doanh; biên soạn và hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 39: Thúc đẩy hoạt động giải trí  và du lịch ở Nhật Bản, cụ thể là cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động du lịch Nhật Bản. 
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Nhóm 41: Thúc đẩy hoạt động giải trí  và du lịch ở Nhật Bản, cụ thể là cung cấp thông tin 

liên quan đến các hoạt động giải trí ở Nhật Bản. 
 

Nhóm 42: Lập trình, phát triển và vận hành phần mềm máy tính; lập trình và bảo dưỡng 

chương trình máy tính; thiết kế và cập nhật phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang 

web cho khách hàng; phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ, sử 

dụng phần mềm dạng dịch vụ và cho thuê phần mềm; nhà cung cấp dịch vụ chạy thuê ứng 

dụng (ASP); nhà cung cấp dịch vụ chạy thuê ứng dụng (ASP), cụ thể là ứng dụng lưu trữ 

phần mềm máy tính của người khác; cho thuê không gian lưu trữ cổng thông tin điện tử 

trên máy tính chủ; cho thuê không gian lưu trữ dữ liệu số, cụ thể là nhật ký hành trình và 

nhật ký cá nhân (blog) trên máy tính chủ; cung cấp và cho thuê bộ nhớ điện tử trên mạng; 

cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không thể tải về được 

cho mục đích dịch thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng; cho thuê phần cứng và 

phương tiện máy tính; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin về công nghệ thông tin; dịch vụ 

khôi phục và bảo vệ an toàn máy tính; dịch vụ sao chép, chuyển đổi và mã hóa dữ liệu 

máy tính; dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu y học và dược học; 

trắc địa và thăm dò; dịch vụ nghiên cứu khoa học tự nhiên; cung cấp thông tin thời tiết; 

thử nghiệm, xác thực và quản lý chất lượng.  
 

 
(210) 4-2016-23184 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.01.2017 

(300) 69281 29.01.2016 JM 

(731) TAILORED SHARED SERVICES, 

LLC.  (US) 

6380 Rogerdale Road, Houston, Texas 

77072, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; các dịch vụ văn phòng, 

cụ thể là tổ chức doanh nghiệp, tư vấn tổ chức doanh nghiệp, cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, cung cấp thông tin giao dịch thương mại và doanh nghiệp, cung cấp thông tin 

thương mại và tư vấn khách hàng, quan hệ công chúng, tuyển dụng và quản lý nhân sự, tư 

vấn quản lý nhân sự; các dịch vụ tư vấn kinh doanh; tư vấn dự án kinh doanh; quản lý dự 

án kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và hậu cần (kho bãi), marketing, quản lý in ấn, quản 

lý dữ liệu, xử lý dữ liệu, truyền thông và bán lẻ; các dịch vụ hỗ trợ, quản lý và cung cấp 

thông tin trong lĩnh vực dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến chuyên quần áo nam 

giới; các dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên quần áo nam giới; các dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến chuyên quần áo nam giới; hỗ trợ quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường và 

khách hàng, và thương mại hóa sản phẩm trong lĩnh vực dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ 

trực tuyến chuyên quần áo nam giới; cung cấp thông tin cho cá nhân trong lĩnh vực quyền 

lợi của người lao động liên quan tới các lựa chọn về chăm sóc trẻ em, phương tiện giao 

thông, chỗ đỗ xe và rèn luyện thể lực (quản trị các gói phúc lợi cho nhân viên). 
 

Nhóm 41: Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo nhân viên trong các lĩnh vực bán hàng, 

marketing và dịch vụ khách hàng trong ngành công nghiệp kinh doanh quần áo và phụ 

kiện. 
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(210) 4-2016-23205 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.13.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiết bị và Giải 

pháp Logistic Draysap  (VN) 
Tầng 5, số 41A phố Lý Thái Tổ, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Băng tải (máy móc); con lăn (ổ lăn lắp vòng bi dùng cho các bộ phận ghép nối 
và truyền động của máy móc); bàn thao tác (bộ phận của máy móc).  

 

Nhóm 12: Xe đẩy và phụ tùng xe đẩy; giá đỡ hàng cho xe cộ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế chế tạo máy công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-23206 (220) 29.07.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Thiết bị và Giải 

pháp Logistic Draysap  (VN) 
Tầng 5, số 41A phố Lý Thái Tổ, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Băng tải (máy móc); con lăn (ổ lăn lắp vòng bi dùng cho các bộ phận ghép nối 
và truyền động của máy móc); bàn thao tác (bộ phận của máy móc).  

 

Nhóm 12: Xe đẩy và phụ tùng xe đẩy; giá đỡ hàng cho xe cộ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế chế tạo máy công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-23376 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 21.1.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, đen, xanh lam, xanh dương, tím, 

cam, hồng, vàng 
(731) Trung tâm Sáng Kiến Sức 

Khỏe và Dân Số  (VN) 
Số 25A, ngách 438/269 Tây Sơn, tổ 14B 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 

trong lĩnh vực sức khỏe và dân số (không nhằm mục đích thương mại); tổ chức hội nghị, 

hội thảo để tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe và dân số (không nhằm mục đích 

thương mại).  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, triển khai các dự án khoa học trong lĩnh vực sức khỏe và 

dân số; dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; dịch vụ thông tin, tư vấn 

trong lĩnh vực ứng dụng các sáng kiến, thành tựu khoa học trong lĩnh vực dân số và sức 

khỏe. 

 

Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe: trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục cho thanh niên; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, dịch vụ cố vấn và tư vấn liên 

quan đến sức khỏe sinh sản; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến việc phát hiện và 

chăm sóc trẻ tự kỷ; dịch vụ tâm lý học. 
 

 
(210) 4-2016-23378 (220) 01.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 18.2.1 

(591) Đen, đỏ 

(731) Trung tâm Sáng Kiến Sức 
Khỏe và Dân Số   (VN) 
Số 25A, ngách 438/269 Tây Sơn, tổ 14B 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 

trong lĩnh vực sức khỏe và dân số (không nhằm mục đích thương mại); tổ chức hội nghị, 

hội thảo để tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe và dân số (không nhằm mục đích 

thương mại).  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, triển khai các dự án khoa học trong lĩnh vực sức khỏe và 

dân số; dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; dịch vụ thông tin, tư vấn 

trong lĩnh vực ứng dụng các sáng kiến, thành tựu khoa học trong lĩnh vực dân số và sức 

khỏe. 

 

Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe: trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục cho thanh niên; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản dịch vụ cố vấn và tư vấn liên 

quan đến sức khỏe sinh sản; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến việc phát hiện và 

chăm sóc trẻ tự kỷ; dịch vụ tâm lý học. 
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(210) 4-2016-23400 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A25.7.22; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Bưu 
chính Viễn thông Sài Gòn  (VN)
10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị bưu chính viễn thông.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ chuyển tiền nhanh.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì hệ thống thiết bị thuê bao và mạng lưới bưu chính viễn thông 
chuyên dùng; xây dựng công trình bưu chính viễn thông (nhà trạm, hầm cống cáp); dịch 
vụ sửa chữa; bảo trì, bảo hành thiết bị đầu cuối.  

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ mạng viễn thông công cộng; cung cấp thông tin (dịch vụ viễn 
thông) lên mạng internet (ICP); cung cấp dịch vụ kết nối internet (IXP); dịch vụ kết nối 
internet trong nước (NIX) và dịch vụ kết nối internet quốc tế (IIG); cung cấp dịch vụ 
thông tin di động mặt đất; cung cấp dịch vụ ứng dụng internet viễn thông; cung cấp dịch 
vụ viễn thông; cung cấp các loại dịch vụ viễn thông sử dụng giao thức IP.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính. 

 

 
(210) 4-2016-23460 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.5.3; A3.5.24 (540) 

  

(731) Trần Thu Tâm   (VN) 
22 Bảo Khánh, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng mây, cói. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế giường, tủ, giá, kệ, gương); sản phẩm bằng gỗ, mây, cói bao 
gồm các sản phẩm dùng trong gia đình và trang trí nội thất được sản xuất bằng gỗ, mây, 
cói chưa được xếp vào các nhóm khác như: đồ gỗ (khay), đồ mây, cói (giỏ, ghế), đồ nội 
thất (ghế, tủ, bàn, kệ, khung). 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; thủy tinh thô hoặc bán 
thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thuỷ tinh, gốm sứ không xếp vào các 
nhóm khác bao gồm các loại sản phẩm dùng cho gia đình và bếp nóc bằng thủy tinh và 
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sành, sứ chưa được phân loại vào các nhóm khác như: đồ gốm, sứ (cốc, đĩa, bát, chén, lọ 
hoa, thìa), đồ thủy tinh (cốc, lọ hoa); đồ gỗ [thớt, thìa trộn (dụng cụ nhà bếp), cốc].  

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa: nhà cửa, quán xá.  
 

 
(210) 4-2016-23545 (220) 02.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật và 
Xây dựng Việt Thiên Hà Nội  
(VN) 
Số 21, ngõ 249, phố Đội Cấn, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Tháp giải nhiệt; máy sấy khí.  
 

 
(210) 4-2016-23657 (220) 03.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.5; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh da trời, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vật Tư In  (VN) 
70 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bản khắc kẽm dùng để in; bản in (bản khắc) bằng nhôm dùng trong ngành in; 
khuôn in.  

 

 
(210) 4-2016-23721 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.11; 26.1.1; 26.4.9 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Đào Thành Phát  (VN) 
717 D/1 Ba Đình, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc hoạt động nhà hàng, quán ăn, 
quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe (ô tô, xe máy).  
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán thức ăn nhẹ, hiệu 
cà phê giải khát và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ nhà hàng bán 
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thức ăn mang về; dịch vụ cung cấp thực phẩm (cho liên hoan, tiệc); dịch vụ cung cấp cà 
phê cho văn phòng; dịch vụ cung cấp thức ăn theo hợp đồng; chuẩn bị thức ăn; chuẩn bị 
và bán thức ăn và thức uống để mang về (tất cả đều là dịch vụ được thực hiện và cung cấp 
bởi chính nhà hàng). 

 

(210) 4-2016-23722 (220) 04.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại, thuốc trừ rệp cây, thuốc chống ký sinh trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-23902 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Thời trang Hoàng 
Kim  (VN) 
71/8 ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục thời trang các loại; giày dép các loại.  
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo; buôn bán giày dép các loại; buôn bản vải, sợi, chỉ khâu, 
hàng dệt.  

 

 
(210) 4-2016-23913 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A5.3.13; A5.3.14; 

A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiến Việt 
Thái   (VN) 
B18, Biệt thự nhà vườn, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc 

sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, chất diệt nấm, diệt cỏ, vật liệu xây dựng bằng kim loại, két sắt an toàn, máy ấp 
trứng; máy bán hàng tự động, văn phòng phẩm, da động vật, da sống, rương, hòm, vali và 
túi du lịch, ô và dù, ống cứng phi kim loại dung cho xây dựng, các công trình, cấu kiện 
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phi kim loại vận chuyển được, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa 
nhân tạo, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, chất chiết ra từ thịt; 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, mạch 
nha, gạo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa; lắp đặt bao gồm: các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà 
cửa, đường xá cầu cống, đập, các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như kiểm tra 
dự án xây dựng, các dịch vụ gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng, các dịch vụ sửa 
chữa, phục hồi một tòa nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu hoàn 
thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó. 

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 

Nhóm 41: Giải trí. 
 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y. 
 

 
(210) 4-2016-24042 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-017176 18.02.2016 JP 

(731) OJI HOLDINGS CORPORATION   (JP) 
7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng bó.  
 

Nhóm 10: Tấm làm lạnh dùng cho dán lên da để hút và hạ nhiệt cho cơ thể (cho mục đích 
y tế); tấm làm lạnh dùng cho vùng bị nhiễm/bị ảnh hưởng bởi bệnh để hút và hạ nhiệt cho 
cơ thể (cho mục đích y tế); túi làm lạnh để chườm lên vùng bị ảnh hưởng bởi bệnh.  

 

 
(210) 4-2016-24054 (220) 05.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH L'AVOINE Việt 
Nam  (VN) 
55/12/4 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-24228 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) HATTORI PAPER MFG. CO., LTD.  

(JP) 
171-1, Yamadai, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime, 799-0112, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh bóng; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử 

mùi cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân); chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); 
miếng gạc (đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm); thuốc đánh răng; mỹ phẩm, nước hoa; 
giấy ráp; vải ráp; cát mài mòn; đá bọt; giấy đánh bóng; vải được tẩm ướt để đánh bóng. 

 
Nhóm 16: Giấy; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; đồ đựng bằng giấy, đồ dùng văn phòng; tấm gói thực phẩm cho gia đình; túi 
đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo; chất dính (hồ dính) cho văn phòng hoặc gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-24240 (220) 08.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Po Chun LLC  
(VN) 
Thửa đất 86, tờ bản đồ 40, khu phố 1 B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu công nghiệp; dầu nhiên liệu; 

dầu động cơ.  
 

 
(210) 4-2016-24286 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật quốc 

tế Thế Long  (VN) 
Số nhà 132, phố Phú Viên, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vách bằng kim loại; tường bằng kim loại; trần bằng kim 

loại; buồng bằng kim loại (cấu kiện kim loại có thể di chuyển được); cầu thang gác bằng 
kim loại; sàn nâng bằng kim loại. 
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Nhóm 07: Tấm lọc khí (bộ phận của máy móc và động cơ); màng lọc khí (bộ phận của 
máy móc và động cơ); máy làm sạch đế giày; buồng thổi khí (dùng trong công nghiệp); 
quạt cắt gió (máy cắt gió); băng tải. 

 
Nhóm 10: Tủ cấy vô trùng (dùng trong y tế); tủ cấy vi sinh (dùng trong y tế); tủ an toàn 
sinh học (dùng trong y tế); tủ an toàn pha chế thuốc gây độc hại tế bào (dùng trong y tế); 
máy chiết rót cách li dùng trong y tế (dùng trong y tế); dây chuyền sản xuất an toàn sinh 
học (RABS) dùng trong y tế; tủ an toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái 
sinh; tủ cấy di động dùng ắc quy (dùng trong y tế); tủ cấy không có bàn dùng cho dây 
chuyền sản xuất (KLB) (dùng trong y tế); tủ an toàn loại để bàn (dùng trong y tế); máy 
cách li vô khuẩn dùng trong y tế; máy cách li đặc biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học 
cao (dùng trong y tế); tủ cấy vi sinh loại thao tác 2 mặt (dùng trong y tế); thiết bị chống 
nhiễm khuẩn khí H2O2; phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị truyền nhiễm loại 1 (có thể di 
chuyển được); xe đẩy cách ly bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm; ghế hành lang an toàn 
trong bệnh viện; buồng áp suất âm dùng cho bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm (có thể di 
chuyển được); thiết bị an toàn sinh học cho giường bệnh; buồng đặc biệt dùng cho bệnh 
nhân bị bệnh lao, phổi (có thể di chuyển được); phòng khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm 
sinh học (có thể di chuyển được); phòng bệnh áp suất âm (có thể di chuyển được); giường 
di chuyển bệnh nhân cần cách ly dùng trong bệnh viện. 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; đèn; máy sấy; bộ lọc không khí; thiết bị lọc và khử trùng 
không khí di dộng; lò sấy sạch; bồn rửa tay; thiết bị khử trùng không khí; thiết bị làm 
sạch không khí; buồng tắm khí; hộp lọc Hepa (để lọc không khí); tủ hút khí độc (dùng 
trong công nghiệp, không dùng trong y tế). 

 
Nhóm 19: Sàn vinyl chống tĩnh điện; sàn vinyl tĩnh điện; sàn vinyl đồng nhất; sàn vinyl 
không đồng nhất; vinyl dạng tấm; vinyl dạng cuộn. 

 
Nhóm 20: Bàn ghế bằng kim loại; khung giá kệ bằng kim loại; tủ đựng đồ bằng kim loại; 
bàn thao tác bằng kim loại; giường bằng kim loại; tủ quần áo; tủ đưa hàng; bàn thí nghiệm 
(không phải loại đặc dụng); tủ đưa hàng có băng tải (không phải loại đặc dụng). 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; kinh doanh mua bán các mặt hàng sau: sơn, cửa bằng 
kim loại, vách, tường, trần bằng kim loại, tấm lọc khí, màng lọc khí, hộp lọc hepa, giấy 
lọc, máy làm sạch đế giầy, buồng thổi khí, tủ hút khí độc, buồng tắm khí; phòng sạch di 
động khung nhôm, phòng sạch di động loại khung tròn, phòng sạch di động vật liệu inốc, 
buồng lấy mẫu, buồng cân, buồng đóng gói vô trùng, quạt cắt gió, máy bắt côn trùng, 
quạt cắt gió dùng cho kho bảo quản lạnh, cửa cuốn kết hợp máy bắt côn trùng, hệ thống 
kho bảo quản sạch, tủ cấy vô trùng, tủ cấy vi sinh, tủ an toàn sinh học, tủ an toàn pha chế 
thuốc gây độc hại tế bào, bồn rửa tay tiệt trùng bằng nước và khí, bồn rửa tay cho phòng 
phẫu thuật, máy chiết rót cách li, dây chuyền sản xuất an toàn sinh học (RABS), tủ an 
toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái sinh, tủ cấy di động dùng ắc quy, tủ 
cấy không có bàn dùng cho dây chuyền sản xuất (KLB), tủ an toàn loại để bàn, máy cách 
li vô khuẩn, máy cách li đặc biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học cao, tủ cấy vi sinh loại 
thao tác 2 mặt, thiết bị chống nhiễm khuẩn khí H2O2, phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị 
truyền nhiễm loại 1, xe đẩy cách ly bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm, ghế hành lang an 
toàn, thiết bị khử trùng không khí dùng cho phòng bệnh, buồng áp suất âm dùng cho bệnh 
nhân bị bệnh truyền nhiễm, thiết bị làm sạch không khí loại siêu mỏng, thiết bị an toàn 
sinh học cho giường bệnh, buồng đặc biệt dùng cho bệnh nhân bị bệnh lao, phổi, phòng 
khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm sinh học, giường di chuyển bệnh nhân cần cách ly, 
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phòng bệnh áp suất âm, điều hòa không khí, đèn, máy sấy bát, ly, quần áo, dao, thớt, 
khay, giầy, ủng, khăn, bộ lọc không khí), thiết bị lọc và khử trùng không khí di dộng, 
thiết bị làm sạch không khí dạng hộp, lò sấy sạch, tủ quần áo sạch, tủ đưa hàng phòng 
sạch, bàn thí nghiệm, tủ đưa hàng phòng sạch có băng tải. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng phòng mổ; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị phòng 
sạch; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí; xây dựng, lắp đặt hệ thống kho 
bảo quản sạch; lắp đặt phòng sạch di động. 

 

 
(210) 4-2016-24370 (220) 09.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) MORPHY RICHARDS LIMITED   (GB)

Adwick Park, Manvers, Rotherham, S63 
5AB United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, cụ thể là, máy sục khí cho nước giải khát và máy làm nước giải khát; 

bộ ngưng tụ khí; thiết bị làm sạch vải bọc chất liệu bọc; thiết bị làm sạch vải; thiết bị làm 
sạch đồ đạc; thiết bị dùng để sản xuất nước sođa; thiết bị chạy bằng điện dùng cho việc 
làm sạch bề mặt sàn; thiết bị nghiền rác; thiết bị chạy bằng điện để làm sạch, dùng cho 
gia đình; máy hút bụi chân không; thiết bị đi kèm và dụng cụ dùng cho máy hút bụi chân 
không, túi của máy hút bụi chân không; máy trộn để trộn thức ăn, chạy bằng điện, dùng 
cho mục đích gia đình; dao điện để cắt bánh mì; máy cắt bánh mì. máy làm bánh mì; máy 
cắt lát mỏng bánh mì; dao điện để giết mổ động vật; máy làm bơ; máy mở nắp hộp lon; 
dụng cụ mở nắp hộp lon, chạy bằng điện; máy làm sạch thảm; máy quét thảm; dụng cụ 
đập thảm (để làm sạch thảm), chạy bằng điện; máy giặt thảm, máy là, để là vải, máy là 
ép, để là ép vải; máy quay ly tâm để vắt khô vải; máy căng vải; máy là ép quần áo; máy 
giặt quần áo; máy vắt cho quần áo giặt; máy quay ly tâm để vắt khô quần áo, khoan cầm 
tay không dây, chạy bằng điện; máy trộn dùng cho gia đình, dùng điện; thiết bị làm sạch 
dùng cho gia đình; máy đánh bóng mặt sàn, dùng cho gia đình; máy xay lỏng thực phẩm; 
máy ép rác, dùng cho gia đình; dụng cụ để nghiền dùng cho gia đình, dùng điện; máy xay 
dùng cho gia đình chạy bằng điện; máy là, dùng cho gia đình; máy đánh bóng bề mặt, 
dùng cho gia đình, máy là ép, dùng cho gia đình; máy giặt, dùng cho gia đình; thiết bị mở 
cửa, dùng điện và thiết bị đóng cửa, dùng điện; máy nhào, chia phần và đóng khuôn bột 
thành khối tròn; dụng cụ xay cà phê chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa chạy bằng điện; 
dụng cụ ép trái cây, chạy bằng điện; dụng cụ vắt nước trái cây, chạy bằng điện; dụng cụ 
mài dao, dùng điện, máy dệt kim, chạy bằng điện; dao điện; máy xén cỏ chạy bằng điện; 
dụng cụ thái thịt, dùng điện, máy băm thịt, dùng điện; dụng cụ để khuấy trộn thực phẩm 
và khuấy trộn nước giải khát, dùng điện; tua vít, dùng điện; máy may chạy bằng điện; 
máy xay bột; máy nhào thực phẩm; máy chế biến thực phẩm; dụng cụ để chế biến thức 
ăn, dùng điện; dụng cụ cắt vụn xé vụn thực phẩm, dùng điện; máy thái lát mỏng thực 
phẩm; dụng cụ đánh nhuyễn thực phẩm, dùng điện; máy để làm sạch bằng áp suất; máy 
phân phối kem; máy nghiền đá lạnh; thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân không dùng để 
phun nước thơm và chất khử trùng; ống vòi của máy hút bụi chân không; máy bán hàng tự 
động; tất cả các sản phẩm nêu trên thuộc nhóm 7. 

 
Nhóm 08: Bàn là, dùng điện. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, chuyển đổi, tích trữ, 
điều chỉnh hoặc kiểm soát điện năng, thiết bị để cân; thiết bị để đo; thiết bị và dụng cụ 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị ghi, lưu trữ, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu 
và máy vi tính; thiết bị dập lửa; thiết bị đo thời gian khi chế biến thực phẩm; tất cả các sản 
phẩm nêu trên thuộc nhóm 9.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và cho mục đích vệ sinh, nồi điện để nấu ăn và ấm điện để nấu súp; 
thiết bị đun nóng nước giải khát; thiết bị nướng bằng vỉ; lò nướng bánh mì có băng 
chuyền; lò nướng thực phẩm bằng điện; lò nướng thực phẩm bằng kẹp tiếp xúc; ấm đun 
nước dùng điện; bình ủ cà phê dùng điện; máy pha cà phê thường, dùng điện; máy pha cà 
phê espresso, dùng điện; máy xay kết hợp, pha cà phê espresso dùng điện; chăn điện 
(không dùng cho mục đích y tế); thiết bị hút ẩm; hệ thống và thiết bị sấy; máy sấy, dùng 
điện; máy làm đá lạnh; máy làm kem lạnh; tất cả các sản phẩm nêu trên thuộc nhóm 11.  

 

 
(210) 4-2016-24444 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A17.1.2; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

Trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 

vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; đồ 
ngũ kim bằng kim loại/vật dụng nhỏ làm bằng sắt; két đựng tiền an toàn/ két sắt an toàn.   

 
Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy bán hàng tự 
động; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]/máy và thiết bị điện để làm sạch.   

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đông hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao thông, các 
công trình xây dựng, thiết bị điện); lắp đặt (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao 
thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); bảo dưỡng (máy móc, thiết bị, động cơ, 
phương tiện giao thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); cho thuê thiết bị xây 
dựng; giám sát công trình xây dựng; dịch vụ làm vệ sinh máy bay, xe cộ, nhà cửa và các 
công trình khác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế (kiến trúc, xây dựng); tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế 
các công trình điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế quy 
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hoạch các khu dân cư, khu công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao 
thông; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; lập chương trình máy vi tính; 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cho người thứ ba); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng 
không. 

 

 
(210) 4-2016-24445 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A17.1.2; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá nhạt, 

ghi, ghi nhạt 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

Trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế (kiến trúc, xây dựng); tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế 

các công trình điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế quy 
hoạch các khu dân cư, khu công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao 
thông; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; lập chương trình máy vi tính; 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cho người thứ ba); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng 
không, cụ thể là đánh giá và kiểm định chất lượng và tính năng hoạt động của các thiết bị 
bay, tư vấn thiết kế trong lĩnh vực hàng không. 

 

 
(210) 4-2016-24446 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A17.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

Trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế (kiến trúc, xây dựng); tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế 

các công trình điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế quy 
hoạch các khu dân cư, khu công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao 
thông; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; lập chương trình máy vi tính; 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cho người thứ ba); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng 
không, cụ thể là đánh giá và kiểm định chất lượng và tính năng hoạt động của các thiết bị 
bay, tư vấn thiết kế trong lĩnh vực hàng không. 
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(210) 4-2016-24447 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần Quảng cáo 

Trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế (kiến trúc, xây dựng); tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế 

các công trình điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế quy 
hoạch các khu dân cư, khu công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao 
thông; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; lập chương trình máy vi tính; 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cho người thứ ba); dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng 
không, cụ thể là đánh giá và kiểm định chất lượng và tính năng hoạt động của các thiết bị 
bay, tư vấn thiết kế trong lĩnh vực hàng không. 

 

 
(210) 4-2016-24463 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Liên 
hiệp Mo Bi  (VN) 
276 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (tổng đài 

điện thoại, dây điện thoại, hạt điện thoại, thiết bị đầu cuối, máy chủ, bộ chuyển mạch 
(switch), bộ lưu trữ điện dự phòng (UPS).  

 

 
(210) 4-2016-24530 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13 
(731) Công ty TNHH BELL Đức   (VN) 

LK279 đất dịch vụ Đào đất Hàng Bè, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; nước xịt phòng; nước hoa; sáp thơm; hóa mỹ 

phẩm: các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2016-24531 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; A26.11.8 

(731) Công ty TNHH BELL Đức   (VN) 
LK279 đất dịch vụ Đào đất Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); nước rửa chén; sữa rửa tay nước hoa; chế phẩm 

làm thơm không khí. 
 

 
(210) 4-2016-24532 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1; 2.3.20; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH BELL Đức  (VN) 
LK279 đất dịch vụ Đào đất Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); nước rửa chén; sữa rửa tay nước hoa; chế phẩm 

làm thơm không khí. 
 
 

(210) 4-2016-24533 (220) 10.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1 

(731) Công ty TNHH BELL Đức   (VN) 
LK279 đất dịch vụ Đào đất Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; dầu xả; bọt tạo kiểu 

tóc; kem tạo kiểu và giữ nếp tóc. 
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(210) 4-2016-24567 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lương Thành 
Phát  (VN) 
46 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế điện; thiết bị tự động để ngắt mạch điện; dây cáp điện; máy tính 

điện tử; tụ điện; thiết bị đóng mạch điện. 
 

 
(210) 4-2016-24582 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) T2016-027889 14.03.2016 JP 

(531) 26.1.1; A15.9.16; A9.5.12 
(731) SHIMADA SHOJI CO., LTD.  (JP) 

1-12, Tanimachi 3-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 08: Chày dập lỗ khuyết (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; 

dụng cụ cầm tay có mũi nhọn hoặc lưỡi, thao tác thủ công; cái nhíp; dụng cụ để bện, tết 
cầm tay; khuôn đóng giầy cầm tay để đóng giầy; bàn là chạy điện; dụng cụ xâu kim; dụng 
cụ vót phấn của thợ may. 

 
Nhóm 09: Thiết bị an toàn phát sáng bằng đèn LED nháy nháy để phòng ngừa tai nạn 
giao thông được gắn vào quần áo hoặc túi xách. 

 
Nhóm 14: Khuy măng sét; hoa tai; phù hiệu bằng kim loại quý; huy hiệu bằng kim loại 
quý; ghim cài trang trí mũ bằng kim loại quý; kẹp cài ca vát; ghim cài ca vát; chuỗi hạt 
(đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); mặt dây chuyền; trâm gài có đính đá quý; huy 
chương; nhẫn (đồ trang sức); mặt dây chuyền có thể lồng ảnh; đá quý dạng thô hoặc bán 
thành phẩm và đồ giả đá quý; vòng đeo chìa khóa trang trí bằng kim loại quý; đồ trang trí 
cho giầy bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 17: Dây cao su và dây buộc bằng cao su; sợi cao su và sợi bằng cao su được bọc, 
không dùng trong ngành dệt; sợi xơ và chỉ hóa học không dùng trong ngành dệt; sợi hóa 
học không dùng trong ngành dệt; vật liệu cách điện; găng tay cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 18: Cặp da; túi đeo sau lưng; túi đựng đồ; túi cho người leo núi; túi cho thể thao; 
cặp đựng giấy tờ tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng 
quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; bao để móc chìa khóa; ví bỏ túi; túi cầm tay cho 
phụ nữ; ba lô; túi sách học sinh; túi mua hàng; vali; túi du lịch; vali (hành lý); túi có bánh 
xe để đi mua hàng; khung của túi xách tay; khung của túi cầm tay cho phụ nữ; móng 
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ngựa; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; da thuộc thô hoặc bán thành phẩm và 
bộ da lông thú; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ô và các bộ phận của chúng; gậy chống; 
ba toong; bộ phận bằng kim lọai cho ba toong và gậy chống; tay nắm cho ba toong và gậy 
chống. 

 
Nhóm 22: Dây đan bện; dây dệt kết kiểu Nhật Bản; sợi đã được hồ cứng; dây bện xoắn; 
dây thừng; bông lót cho quần áo; cái võng; bông nhồi độn cho đệm futon; lông vũ và lông 
tơ chim để nhồi chăn gối; chỉ vuốt nhựa; sợi dệt dạng thô; mái che bằng vải bạt cho tàu 
thuyền lớn; vải dầu cho tàu; buồm; lưới không bằng kim loại. 

 
Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; nỉ và vải không dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải 
không thấm nước có phết keo, không phải văn phòng phẩm; vải bọc vinyl; vải tráng cao 
su; vải da; vật liệu dùng để lọc làm bằng vải dệt; khăn mặt/tắm bằng vải; khăn tay bỏ túi 
bằng vải; vải gói bọc kiểu Nhật Bản [Furoshiki]; màn chống muỗi; khăn trải giường; mÒn 
bông cho đệm futon; vỏ mÒn bông cho đệm futon; vỏ đệm futon; vỏ gối; chăn; khăn ăn 
bằng vải dệt; khăn lau đĩa bằng vải dệt; rèm tắm bằng vải hoặc chất dẻo; biểu ngữ và cờ 
không bằng giấy; vỏ bọc bằng vải dệt cho bệ xí vệ sinh; vỏ bọc cho ghế bằng vải dệt; tấm 
trướng treo tường làm bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn trải bàn, 
không làm bằng giấy; màn rủ xếp nếp bằng vải; vải liệm; vải liệm quấn dùng cho lễ tang; 
rèm cửa sọc đỏ và trắng bằng vải; rèm cửa sọc đen và trắng bằng vải; vải phủ bàn chơi bi-
a; túi đựng nệm futon. 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần; dải thắt 
lưng; thắt lưng cho quần áo; đồ đi chân, ngoại trừ đồ đi chân đặc biệt cho thể thao; trang 
phục dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo cho thể thao; đồ đi chân đặc biệt cho thể 
thao. 

 
Nhóm 26: Khuy lỗ dùng cho quần áo; dải băng cho đồ may vá; ruy băng; đăng ten được 
dệt theo kiểu raschel; đăng ten thêu ren trang trí; dải viền để trang trí quần áo; phù hiệu 
cho trang phục không bằng kim loại quý; khóa cài cho quần áo; huy hiệu cho trang phục, 
không bằng kim loại quý; ghim cài cho quần áo; cái kẹp trang trí cho dải lưng thêu; ghim 
cài trang trí mũ không bằng kim loại quý; miếng dán trang trí cho áo vét; băng đeo tay; 
khóa móc cho tất tabi; hạt cườm cho đồ thủ công mỹ nghệ; khuy bấm; khóa trượt; khóa 
cài cho dây đai; cúc/khuy; cái móc và vòng móc; dải băng dính dán; kim; chùm lông/cỏ 
bán thành phẩm và núm tua trang trí (đồ kim chỉ); kim đan; hộp đựng đồ để khâu vá; 
dụng cụ đánh dấu vải khi may; cái đê để khâu; cái gối để cắm kim, ghim; hộp đựng kim; 
băng đeo tay để giữ tay áo; đồ trang trí tóc [không bằng kim loại quý]; đồ trang trí cho 
giày [không bằng kim loại quí]; lỗ luồn dây giày; dây giày; khóa bằng kim loại cho giầy 
và giầy ống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vải dệt và bộ đồ giường; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ đi chân, ngoại trừ đồ đi chân đặc biệt cho 
thể thao; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ túi và túi/bao nhỏ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
đồ trang trí cá nhân (đồ trang sức), ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), ô và các 
bộ phận của chúng, gậy chống, ba toong, bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy 
chống, tay nắm cho ba toong và gậy chống, khăn mặt/tắm bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng 
vải, vải gói bọc kiểu Nhật Bản [Furoshiki], nịt bịt tất, dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, 
dải đeo quần tất, dải thắt lưng, thắt lưng cho quần áo, phù hiệu cho trang phục không bằng 
kim loại quý, khóa cài cho quần áo, huy hiệu cho trang phục không bằng kim loại quý, 
ghim cài cho quần áo, cái kẹp trang trí cho dải lưng thêu, ghim cài trang trí mũ không 
bằng kim loại quý, miếng dán trang trí cho áo vét, băng đeo tay, khóa móc cho tất tabi, 
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hạt cườm cho đồ thủ công mỹ nghệ, khuy bấm, khóa trượt, khóa cài cho dây đai, 
cúc/khuy, cái móc và vòng móc, dải băng dính dán, băng đeo tay để giữ tay áo, và đồ 
trang trí tóc [không bằng kim loại quý]; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dụng cụ cầm tay, 
dụng cụ cầm tay có mũi nhọn hoặc lưỡi, đồ ngũ kim; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ giấy 
và văn phòng phẩm; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ thể thao; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, kính đeo mắt và kính bảo hộ; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ đá quý bán thành phẩm và đồ giả đá quý, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
vải liệm, vải liệm cho lễ tang, rèm cửa sọc đỏ và trắng bằng vải, và rèm cửa sọc đen và 
trắng bằng vải; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bàn là chạy điện; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ chế phẩm dược, thú y và vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dụng cụ để 
bện/tết cầm tay; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ khuôn đóng giầy cầm tay để đóng giầy; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dụng cụ xâu kim, dụng cụ vót phấn của thợ may; dịch vụ 
bán buôn hoặc bán lẻ dụng cụ chiếu sáng dùng đèn LED nhấp nháy an toàn để phòng 
ngừa tai nạn giao thông được gắn vào quần áo hoặc túi xách, dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ dây cao su và dây buộc bằng cao su; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ sợi cao su và sợi 
bằng cao su được bọc, không dùng trong ngành dệt; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ sợi xơ 
và chỉ hóa học không dùng trong ngành dệt; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ sợi hóa học 
không dùng trong ngành dệt; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ găng tay cách điện/cách nhiệt; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ da thuộc thô hoặc bán thành phẩm và bộ da lông thú; dịch 
vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
dây đan bện, dây dệt kết kiểu Nhật Bản, sợi đã được hồ cứng, dây bện xoắn, dây thừng; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ lông vũ và lông tơ chim để nhồi chăn gối; dịch vụ bán buôn 
hoặc bán lẻ sợi dệt dạng thô; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mái che bằng vải bạt cho tàu 
thuyền lớn, vải dầu cho tàu, buồm, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ lưới không bằng kim 
loại; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vải cho dải viền thảm tatami; dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ vải dệt kim; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ nỉ và vải không dệt; dịch vụ bán buôn 
hoặc bán lẻ vải dầu, vải không thấm nước có phết keo, vải bọc vinyl, vải tráng cao su, vải 
da và vật liệu dùng để lọc làm bằng vải dệt; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ rèm tắm; dịch 
vụ bán buôn hoặc bán lẻ biểu ngữ và cờ không bằng giấy; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
vỏ bọc bằng vải dệt cho bệ xí vệ sinh; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vỏ bọc cho ghế bằng 
vải dệt, tấm trướng treo tường làm bằng vải, rèm, khăn trải bàn không làm bằng giấy, màn 
cửa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ dải băng cho đồ may vá, ruy băng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đăng 
ten được dệt theo kiểu raschel, đăng ten thêu ren trang trí; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
dải viền để trang trí quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ chùm lông/cỏ bán thành phẩm 
và núm tua trang trí; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ kim đan, hộp đựng đồ để khâu vá, 
dụng cụ đánh dấu vải khi may, cái đê để khâu, cái gối để cắm kim, ghim, hộp đựng kim.  

 

 
(210) 4-2016-24588 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh biển(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Okiela Việt Nam  (VN) 
133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trực tuyến (online) hàng hóa gồm: quần áo, phụ kiện dành cho nữ 

gồm thắt lưng (dây nịt), khăn choàng, găng tay, mũ (nón), trang sức, phụ kiện cho tóc, 
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mắt kính, đồng hồ, nhẫn, móc khóa xe, ba lô, tất), giày dép, túi xách, mỹ phẩm (dưỡng 

toàn thân, nước hoa, chăm sóc tóc, chăm sóc tay và móng, tinh dầu), mỹ phẩm dùng để 

spa và thư giãn, mỹ phẩm khác), đồ dùng cho phụ nữ mang thai và sinh con (quần áo thời 

trang, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm cho phụ nữ mang thai, dinh dưỡng 

bổ sung, sữa bột), đồ chơi trẻ em và đồ dùng trẻ sơ sinh (bỉm và tã), thiết bị điện tử (máy 

tính xách tay, phụ kiện máy tính xách tay, bộ máy tính để bàn, phụ kiện máy tính để bàn, 

màn hình máy tính, bo mạch chủ máy tính, phần mềm, loa, tai nghe, thiết bị lưu trữ và ổ 

cứng, thiết bị mạng), thiết bị và phụ kiện điện thoại và máy tính bảng (vỏ bao và ốp lưng, 

miếng dán bảo vệ màn hình và kính chống trầy, sạc và cáp, sạc dự phòng, tai nghe, gậy 

chụp ảnh), thực phẩm chức năng (thuốc hỗ trợ giảm cân, tinh dầu), sữa, quần áo cho thú 

cưng , thức ăn cho thú cưng, chăn ga gối nệm, xà phòng giặt quần áo, cây cảnh, hạt giống, 

nội thất, sàn và thảm, rèm cửa, dung dịch vệ sinh nhà cửa, văn phòng phẩm, giấy in, mực 

in, sổ tay, lịch để bàn, lưu danh thiếp, bảng thông tin, đinh ghim và kẹp giấy, lợn tiết kiệm 

(ống heo) để bàn, bút viết bảng và mút lau, quạt máy, nội thất văn phòng. 
 

 
(210) 4-2016-24589 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Okiela Việt Nam   (VN) 
133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trực tuyến (online) hàng hóa gồm: quần áo, phụ kiện dành cho nữ 

gồm thắt lưng (dây nịt), khăn choàng, găng tay, mũ (nón), trang sức, phụ kiện cho tóc, 

mắt kính, đồng hồ, nhẫn, móc khóa xe, ba lô, tất), giày dép, túi xách, mỹ phẩm (dưỡng 

toàn thân, nước hoa, chăm sóc tóc, chăm sóc tay và móng, tinh dầu), mỹ phẩm dùng để 

spa và thư giãn, mỹ phẩm khác), đồ dùng cho phụ nữ mang thai và sinh con (quần áo thời 

trang, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm cho phụ nữ mang thai, dinh dưỡng 

bổ sung, sữa bột), đồ chơi trẻ em và đồ dùng trẻ sơ sinh (bỉm và tã), thiết bị điện tử (máy 

tính xách tay, phụ kiện máy tính xách tay, bộ máy tính để bàn, phụ kiện máy tính để bàn, 

màn hình máy tính, bo mạch chủ máy tính, phần mềm, loa, tai nghe, thiết bị lưu trữ và ổ 

cứng, thiết bị mạng), thiết bị và phụ kiện điện thoại và máy tính bảng (vỏ bao và ốp lưng, 

miếng dán bảo vệ màn hình và kính chống trầy, sạc và cáp, sạc dự phòng, tai nghe, gậy 

chụp ảnh), thực phẩm chức năng (thuốc hỗ trợ giảm cân, tinh dầu), sữa, quần áo cho thú 

cưng , thức ăn cho thú cưng, chăn ga gối nệm, xà phòng giặt quần áo, cây cảnh, hạt giống, 

nội thất, sàn và thảm, rèm cửa, dung dịch vệ sinh nhà cửa, văn phòng phẩm, giấy in, mực 

in, sổ tay, lịch để bàn, lưu danh thiếp, bảng thông tin, đinh ghim và kẹp giấy, lợn tiết kiệm 

(ống heo) để bàn, bút viết bảng và mút lau, quạt máy, nội thất văn phòng. 
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(210) 4-2016-24600 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 25.1.6; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh ngọc, da cam, hồng đậm, 
hồng nhạt, xanh tím than 

(731) Công ty cổ phần MIND BRAIN 
PHYSICAL ACTIVITY VIETNAM  
(VN) 
Số 404 phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; thông tin giáo dục; tổ chức hội 

thảo nhằm mục đích giáo dục, văn hoá. 
 

 
(210) 4-2016-24603 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 1752864 30.05.2016 MX 

(531) 1.15.3; 26.1.1; 25.5.2; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xám, cam 
(731) SPIN MASTER LTD.  (CA) 

450 Front Street West, Toronto, Ontario 
M5V 1B6, Canada 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi (thuộc nhóm này); đồ chơi cụ thể là mặt nạ, cái lúc lắc, cầu 

trượt.  
 

 
(210) 4-2016-24609 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A5.3.13; 1.13.1; A1.13.10; 

26.4.2 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công Nghệ 
Sạch  (VN) 
Số 72/2 đường Văn Cao, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay bột, máy nạo rau củ, máy xay, máy bơm, máy giặt.  
 

Nhóm 11: Quạt hơi nước; quạt điện; tủ lạnh; chảo lẩu điện, nồi cơm điện; lò vi sóng; máy 
khử độc thực phẩm bằng khí ô zôn dùng điện.  
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(210) 4-2016-24615 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Tào Viễn Khoẻ  (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Lê Dương, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bộ lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-24643 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.6; 2.9.1 
(591) Đen, trắng, tím đậm, tím nhạt, vàng đậm, 

vàng nhạt, đỏ, da cam 
(731) LABORATOIRES GRAND 

FONTAINE, S.L.  (ES) 
Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 
2o2a 08013 Barcelona SPAIN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng 
cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 
thịt; rau và trái cây đã được bảo quản, làm đông lạnh, được sấy khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn.  

 

 
(210) 4-2016-24658 (220) 11.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; A24.7.23; 25.1.6 
(591) Xám bạc, trắng 
(731) FAMILYMART CO., LTD.  (JP) 

1-1, Higashi-ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy nhờn cho mục 

đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; benzin để tẩy vết bẩn; chất làm mềm 
vải dùng để giặt; chế phẩm để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; hồ bột để giặt là; 
gelatin từ rong biển dùng để giặt [funori]; chất dính dùng để gắn lông mi giả; chế phẩm 
làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho động vật; kem đánh giày; xi đen đánh giày 
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[chế phẩm làm bóng giày]; xà phòng và chất tẩy rửa; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm và 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm thơm và khử mùi cho mục đích vệ sinh; chế phẩm 
làm thơm phòng; hương thơm để thắp và chế phẩm có hương thơm; chế phẩm mài mòn; 
giấy nhám (giấy ráp); vải thảm (vải ráp); cát dùng làm chất mài mòn; dung dịch cọ rửa; 
đá bọt nhận tạo; giấy đánh bóng; vải đánh bóng; móng tay chân giả; lông mi giả; chế 
phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích giặt giũ; chế phẩm làm sạch và đánh bóng; nước hoa; 
tinh dầu; nước xức tóc. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dùng để diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm, thuốc 
diệt cỏ; giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y tế; giấy dầu dùng cho mục đích y tế, khẩu 
trang vệ sinh; viên nhện để bọc thuốc (miếng mỏng làm bằng bột ẩm dùng để bọc thuốc 
bột để uống); gạc để băng bó; bao con nhộng rỗng dùng cho dược phẩm; miếng che mắt 
khi bị thương cho mục đích y tế; băng tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương); băng vệ 
sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông 
thấm hút; cao dán; băng dùng để băng bó; băng dạng lỏng (dùng để điều trị da tại chỗ cho 
vết cắt nhỏ và vết loét); miếng đệm chăm sóc ngực; tăm bông dùng cho mục đích y tế; vật 
liệu nha khoa; tã lót; quần đóng tã; sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người; đồ uống kiêng thích hơp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; đồ uống cho em bé; thực phẩm cho em bé; chế phẩm thú y; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 

 
Nhóm 08: Nhíp; bàn là điện; dao cạo dùng điện và kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện; 
dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc mũi nhọn; dụng cụ cầm tay; dụng cụ cắt lát trứng 
[không dùng điện]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ bào của nhật không dùng điện để bào 
thịt của khối/miếng cá ngừ [bào katsuo-bushi]; dụng cụ mở hộp [không dùng điện]; dụng 
cụ kẹp vỡ quả hạch; thìa; dụng cụ thái lát pho mát [không dùng điện]; dụng cụ cắt bánh 
pizza [không dùng điện]; dĩa [bộ đồ ăn]; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; 
dụng cụ/uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, 
không phải súng; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim; thiết bị và dụng 
cụ quang học; thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nhiệm; pin mặt trời; pin và ắc quy điện; dây 
và cáp điện; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy móc; thiết bị điện tử và các bộ phận của 
chúng, cụ thể là phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, đĩa quang, đĩa từ, vật mang dữ 
liệu từ tính; kính đeo mắt [kính mắt và kính bảo hộ]; chương trình trò chơi dành cho máy 
chơi trò chơi viđêô gia đình; mạch điện tử và đĩa CD chứa dữ liệu chỉ đọc (CD-ROM) ghi 
sẵn chương trình trò chơi cầm tay dùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; tệp tin, 
âm nhạc có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống; đĩa và băng vi-đê-ô ghi sẵn; 
xuất bản phim điện tử, có thể tải xuống được; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, cân, 
cấp cứu; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh; đĩa. compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ 
chỉ đọc] ; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; máy vi 
tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 
Nhóm 10: Găng bảo vệ ngón tay (cho mục đích y tế); núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; 
gối có túi đá chườm [cho mục đích y tế), băng hỗ trợ hình tam giác; băng hỗ trợ cho việc 
băng bó; chỉ cat-gut dùng trong phẫu thuật; bình để cho em bé hoặc người bệnh ăn có vòi 
dài và uốn cong lên [cho mục đích y tế]; ống pipet [ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng 
dùng cho mục đích y tế]; núm vú giả; túi đá chườm cho mục đích y tế; đai giữ túi đá 
chườm cho mục đích y tế; bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa (cho trẻ nhỏ); dụng cụ tránh 
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ttai, không chứa hoá chất; nút bịt lỗ tai để ngủ; nút bịt lỗ tai để bảo vệ tai khỏi tiếng ồn; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp dùng điện cho mục đích gia dụng; lọ [ống] đựng 
nước tiểu để xét nghiệm [cho mục đích y tế]; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy 
ráy tai; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, và thú y, thiết bị nha khoa; chân, tay giả, mắt giả và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 11: Đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị điện nhiệt gia dụng, cụ thể là lò, lò đốt, 
thiết bị nấu bếp(lò), kiềng bếp, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), lò nướng; bếp nấu không 
dùng điện [cho mục đích gia dụng]; bàn bếp có gắn chậu rửa; bồn rửa dùng trong nhà bếp; 
tủ ướp lạnh [cho mục đích gia dụng, không mang đi được]; tủ lạnh làm đá [cho mục đích 
gia dụng]; thiết bị lọc nước máy gia dụng; lồng ấp có cán dài để sưởi [không dùng điện]; 
thiết bị sưởi bỏ túi dùng một lần; thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị sưởi bỏ túi kiểu nhật được 
nạp đầy nhiên liệu; túi chườm nóng [để làm ấm chân khi ngủ]; túi sưởi ấm hoặc làm mát 
cơ thể có chứa hóa chất bên trong để sử dụng ngay khi cần); lò sưởi cho mục đích gia 
dụng [không dùng điện]; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 14: Đá quý và đá quý giả dạng thô và bán thành phẩm; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ 
trang giả rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; cúp [cúp trao giải thưởng, bằng kim loại quý]; 
khiên kỷ niệm (để làm kỷ vật, bằng kim loại quý); đồ trang sức cá nhân bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; kim loại quý dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quí; đồ trang sức, đá quý, dụng cụ đo thời 
gian và bấm giờ. 

 
Nhóm 16: Hồ dán và các chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; máy in địa 
chỉ; ruy băng mực; máy dán tem tự động; đậy ghim dùng điện cho văn phòng; máy dán 
phong bì, cho văn phòng; máy hủy tem; dụng cụ vẽ; máy đánh chữ; máy in chữ lên séc; 
máy in rô-nê-ô; thiết bị sao chép hình dập nổi; máy hủy giấy [cho văn phòng]; máy đóng 
dấu; thiết bị sao chép quay tròn, đồ chứa bằng giấy, để bao gói; túi [túi nhỏ] bằng chất 
dẻo, để bao gói; màng mỏng bọc thực phẩm bằng chất dẻo cho mục đích gia dụng; túi rác 
bằng giấy [cho mục đích gia dụng]; túi rác bằng chất dẻo [cho mục đích gia dụng]; khăn 
vệ sinh lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; 
khăn mùi xoa bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn phòng phẩm; ấn phẩm in; vật liệu đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; bút lông; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp vào nhóm khác); chữ in; bản in đúc (clisê). 

 
Nhóm 18: Đồ chứa để bao gói công nghiệp bằng da; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi 
và các sản phẩm dạng túi; túi nhỏ và các sản phẩm dạng túi nhỏ; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; ô và các phụ kiện của nó; gậy chống; ba toong; các bộ phận bằng 
kim loại của ba toong và gậy chống; tay nắm cho ba toong và gây chống; da và giả da; da 
động vật sống; da sống; va li và túi du lịch; ô và dù; gậy chống; roi ngựa, bộ yên cương và 
yên cương. 

 
Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp rèm, cụ thể là móc rèm, thanh ray, vòng treo, thanh treo, con 
lăn cho rèm; chốt bằng chất dẻo thay thế kim loại; đinh, nêm, đai ốc, đinh vít, đinh đầu 
bẹt, chốt, đinh tán, và bánh xe nhỏ của đồ đạc [tất cả không bằng kim loại]; vòng đệm 
[không bằng kim loại, cao su hoặc sợi lưu hóa]; đệm nhỏ [đồ đạc]; đệm nhỏ để ngồi trên 
sàn kiểu nhật [zabuton]; gối; đệm; quạt cầm tay dạng phẳng; quạt gấp cầm tay; giỏ đi chợ; 
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đồ đạc trong nhà; dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức nghi lễ; gương bỏ túi; bao đựng 
gương bỏ túi; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa [chỉ tơ dùng trong nha khoa]; dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ 
dùng để vệ sinh; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp, không bao gồm thiết bị làm nước nóng dùng ga cho mục đích gia dụng, thiết 
bị làm nước nóng không dùng điện cho mục đích gia dụng bệ bếp và bồn rửa trong nhà 
bếp; dụng cụ làm sạch và dụng cụ để giặt rửa; bẫy chuột; vỉ đập ruồi; bẫy gián; bàn chải 
quần áo; bàn chải giày; đót giày; vải để đánh bóng giày; bọt biển và vải để đánh bóng 
giày; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; lược và 
bọt biển; bàn chải (không bao gồm bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi 
thép rối; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); dụng cụ và 
đồ chứa bằng  thủy tinh, sành, sứ cho mục đích gia dụng và nhà bếp. 

 

Nhóm 24: Hàng dệt dùng cho mục đích cá nhân, cụ thể là khăn mặt hoặc khăn tắm, khăn 
tay bỏ túi, vải bọc kiểu Nhật Bản; màn chống muỗi; khăn phủ giường; chăn bông kiểu 
nhật [futon]; vỏ đệm kiêu nhật [futon] và vỏ chăn bông [bằng vải lanh]; vải bọc đệm kiểu 
nhật [futon, đệm không]; áo gối [vỏ gối]; chăn; khăn ăn bằng vải; khăn lau khô bát; cái 
phủ bệ xí bằng vải dệt; vỏ bọc cho ghế bằng vải, tấm trướng treo tường bằng vải; rèm 
bằng sợi dệt hoặc chất dẻo; khăn trải bàn [không bằng giấy]; màn rủ xếp nếp [mành rủ]; 
vải; khăn trải giường; khăn trải bàn. 

 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần tất [dây]; 
cạp (của quần hoặc váy); thắt lưng cho trang phục; đồ đi chân (không phải loại giày đặc 
biệt dùng trong thể thao); trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo thể thao; 
giày đặc biệt dùng trong thể thao; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 28: Sáp bôi cho ván trượt tuyết; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi (cho trẻ 

con); búp bê; cờ vây; cờ tướng nhật bản [trò chơi shogi]; bộ bài lá của nhật [utagaruta]; 

xúc xắc; trò chơi xúc xắc của nhật [sugoroku]; cốc chơi xúc xắc; cờ dame của trung 

quốc trò chơi]; trò chơi cờ; cờ dame [bộ cờ]; thiết bị để làm ảo thuật; cờ đôminô; bài lá; 
bộ bài lá của nhật [hanafuda]; bài mạt chược; thiết bị thể thao; đồ câu cá; dụng cụ bắt côn 
trùng; trò chơi và đồ chơi; đồ trang trí cây noel. 

 
Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt dùng cho người [tươi, để lạnh hoặc đông 
lạnh]; trứng; động vật dưới nước ăn được còn tươi, làm lạnh hoặc đông lạnh (không còn 
sống); rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; hải sản đã chế biến; 
rau và trái cây đã chế biến; miếng dậu phụ rán kiểu Nhật [Abura-age]; miếng đậu phụ ướp 
lạnh và làm khô kiểu Nhật [Kohri-dofu]; thạch làm từ củ của cây Konjac [Konnyaku - còn 
được gọi là làm từ lưỡi của quỷ]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ; đậu tương lên lên 
[Natto]; món hầm kiểu Nhật [Oden, đã nấu chín]; gà rán; trứng đã chế biến; hỗn hợp xúp 
với món hầm và cà ri; mảnh táo tía sấy khô để rắc lên gạo trong nước nóng [Ochazuke-
nori]; hỗn hợp gồm cá, thịt, rau hoặc tảo sấy khô đạng mảnh kiểu Nhật [furi-kake]; món 
ăn phụ (ăn kèm) làm từ đậu tương lên men kiểu Nhật [Name-mono]; hột đậu (đậu lăng 
hoặc đậu Hà Lan) đã được bảo quản; protein dùng cho người; thịt, cá, gia cầm và thú săn; 
chất chiết ra từ thịt; rau và quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô vâ nấu chín; nước quả 
nấu đông; mứt, mứt quả; trứng; sữa; dầu và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ 
uống]; ca cao [rang, nghiền thành bột, nghiền thành hột nhỏ, hoặc trong đồ uống]; đá 
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lạnh; bánh kẹo; bánh mì và bánh sữa nhỏ; bánh xăng đuých [sandwich]; bánh bao nhỏ hấp 
có nhân thịt xay [manjuh kiểu Trung Quốc]; bánh hăm bơ gơ [bánh xăng đuých]; bánh 
pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích [bánh xăng đuých]; bánh nướng thịt; gia vị dạng hạt [không 
bao gồm đồ gia vị]; đồ gia vị; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây; hạt cà phê chưa 
rang;. chế phẩm ngũ cốc; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc [Gyoza, đã nấu chín]; bánh 
bao có nhân hấp kiểu Trung Quốc [Shumai, đã nấu chín]; món sushi kiểu Nhật; viên bột 
rán nhân bạch tuộc [Takoyaki]; hộp cơm trưa chứa cơm, có thêm thịt, cá hoặc rau; bánh 
bao kiểu ý; mì xào kiểu Nhật [yakisoba]; bột nấm men; lúa mạch nha đã lên men kiểu 
Nhật [Koji]; nấm men; bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn ngay; nước sốt mỳ ống; sản phẩm 
phụ của gạo dùng làm thực phẩm [bã rượu và men còn lại của quá trình làm rượu Sakê]; 
gạo đã xát vỏ; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì; cà phê, ca cao, và cà 
phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bánh ngọt; đường, mật ong, mật đường; muối; mù 
tạc; dấm, nước xốt (gia vị). 

 
Nhóm 31: Động vật dưới nước ăn được [còn sống]; rong biển ăn được; rau [tươi]; quả 
[tươi]; hạt kê đuôi cáo [chưa xử lý]; kê Proso [kê Châu Âu, chưa xử lý]; hạt vừng [chưa xử 
lý]; kiều mạch [chưa xử lý]; ngô [hạt chưa xử lý]; kê Barnyard của Nhật [chưa xử lý]; lúa 
mì, lúa mạch và yến mạch [chưa xử lý]; thóc chưa xử lý; cây lúa miến [chưa xử lý]; thức 
ăn cho súc vật; cây; cỏ; thảm cỏ [tự nhiên]; hoa khô; cây giống; cây non; hoa [tự nhiên]; 
bãi cỏ; cây con trồng trong chậu để làm cảnh [bonsai]; động vật sống; hạt giống thực vật; 
cây tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Bia ít mạch nha; bia; bia không cồn; đồ uống có gaz [nước giải khát]; nước ép 
trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chất chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; đồ uống là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước khoáng (đồ uống); đồ uống 
không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 33: Rượu Awamori [rượu chưng cất được làm từ gạo]; chất thay thế rượu sakê; 
rượu trắng kiểu Nhật [rượu sô-chu]; rượu được pha trên cơ sở gạo nếp Nhật [rượu Shiro-
zake]; rượu Sakê; rượu Naoshi [rượu kiểu Nhật], rượu được pha trên cơ sở rượu sô-chu của 
Nhật [Mirin];rượu kiểu Phương Tây [rượu thường]; đồ uống từ trái cây có cồn; đồ uống 
trên cơ sở rượu sô-chu của Nhật [Chuhai]; rượu kiểu Trung Quốc [rượu thường]; rượu có 
pha hương vị; đồ uống có cồn trừ bia. 

 
Nhóm 35: Bán (cung cấp) thực phẩm và đồ uống tại cửa hàng tiện ích. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [dịch vụ môi giới đặt chỗ trước khách sạn, nhà trọ hoặc 
cơ sở lưu trú tương tự]; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
trông trẻ chưa đến tuổi đến trường và trẻ còn ẵm ngửa tại trung tâm trông trẻ ban ngày; 
môi giới cho thuê đệm ngủ cho trẻ nhỏ; cho thuê đệm ngủ cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê 
nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê 
nệm (trải trên sàn) và chăn bông kiểu Nhật [futon] cho chăm sóc điều dưỡng; môi giới 
cho thuê chăn bông kiểu Nhật [futon]; cho thuê chăn bông kiểu Nhật [futon]; cho thuê 
gối; cho thuê chăn; cho thuê bếp nấu không dùng điện; môi giới cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ 
nhỏ; cho thuê bộ đồ ăn cho trẻ nhỏ; môi giới cho thuê bộ đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; 
cho thuê bộ đồ ăn cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê bộ đồ ăn; cho thuê bệ bếp; cho thuê 
bồn rửa trong nhà bếp; cho thuê rèm; môi giới cho thuê đồ đạc trong nhà cho trẻ em; môi 
giới cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm sóc điều dưỡng, giường chăm sóc điều 
dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; đại lý cho thuê đồ đạc trong nhà cho trẻ 
em; cho thuê bàn chăm sóc điều dưỡng, ghế chăm sóc điều dưỡng, giường chăm sóc điều 
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dưỡng và đồ hỗ trợ tắm cho chăm sóc điều dưỡng; cho thuê đồ đạc trong nhà; cho thuê đồ 
treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-24700 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Tổng Công ty truyền thông 
đa phương tiện VTC  (VN) 
Số 67B phố Hàm Long, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nạp tiền điện thoại; nạp tài khoản trò chơi trực tuyến (dịch vụ tài 

chính); dịch vụ cung cấp mã thẻ điện thoại (dịch vụ tài chính); cung cấp mã thẻ trò chơi 
trực tuyến (dịch vụ tài chính); dịch vụ thanh toán trực tuyến cho hóa đơn của nhiều dịch 
vụ khác nhau; dịch vụ thanh toán điện tử. 

 

 
(210) 4-2016-24701 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.4.4; 26.4.7 (540) 

 

(731) Tổng Công ty truyền thông 
đa phương tiện VTC   (VN) 
Số 67B phố Hàm Long, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ cổng thanh toán điện tử (dịch 

vụ xử lý thanh toán điện tử, xử lý các giao dịch nội bộ hệ thống như chuyển tiền, thanh 
toán trong hệ thống); dịch vụ thu hộ, chi hộ.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử (dịch vụ cung cấp đường truyền cho phép các 
website thương mại điện tử liên kết với các kênh thanh toán như ngân hàng, các tổ chức 
thẻ, giúp khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng). 

 

 
(210) 4-2016-24702 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh đen, da cam 

(540) 

  

(731) Tổng Công ty truyền thông 
đa phương tiện VTC  (VN) 
Số 67B phố Hàm Long, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Phát hành thẻ chơi trò chơi; phát hành thẻ thanh toán dịch vụ nội dung số (xem 

phim, gia hạn truyền hình, mua tài liệu) (làm bằng giấy và không có từ tính); dịch vụ nạp 
tiền ảo để chơi trò chơi trực tuyến là dịch vụ cung cấp các kênh, các phương thức nạp tiền 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
610 

ảo trong các trò chơi (cụ thể là nạp tiền từ thẻ cào trả trước, từ tài khoản ngân hàng, từ thẻ 
thanh toán quốc tế, từ tin nhắn SMS, từ tổng đài điện thoại); dịch vụ thanh toán nội dung 
số (xem phim, gia hạn truyền hình, mua tài liệu); dịch vụ thanh toán bằng tiền ảo trong 
trò chơi trực tuyến (mua, quy đổi các trang bị, vật phẩm trong trò chơi trực tuyến bằng 
tiền ảo). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (vô tuyến; điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử 
khác); dịch vụ điện thoại; thông tin về lĩnh vực viễn thông; truyền qua vệ tinh; truyền tin 
và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xổ số; dịch vụ giải trí; giải trí truyền hình; giải trí, tiêu khiển; dàn dựng 
chương trình phát thanh và truyền hình.  

 

 
(210) 4-2016-24705 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.4.24; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen, nâu, vàng, ghi, đỏ 

nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Nguyệt Linh  (VN) 
Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; thiết bị dùng cho ô tô; phụ kiện trang trí cho ô tô, cụ thể là vỏ 

bọc cho ghế xe cộ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô. 
 

 
(210) 4-2016-24727 (220) 12.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng kim, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Bắc 
HÀ   (VN) 
Số 29, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị, cụ thể là mua bán hàng lương thực thực phẩm, hàng nội 

thất; mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy, xe máy, 
vật liệu xây dựng, thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ. 

 
Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh phát triển nhà.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông thủy lợi; san lấp mặt bằng; thi công cải tạo hạ tầng cơ sở; thi công, lắp đặt, sửa 
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chữa, cải tạo hệ thống điện dân dụng, hệ thống nước sinh hoạt; thi công, lắp đặt, sửa chữa, 
bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo vệ. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-24862 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.13; 20.5.7; 26.11.22 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhịp sống Đô 
thị   (VN) 
53/6 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp thông tin 
kinh doanh và tìm kiếm thông tin kinh doanh thông qua internet; đại lý, môi giới quản lý 
giao dịch, cụ thể là môi giới giao dịch mua bán trên trang web sàn giao dịch thương mại 
điện tử, cung cấp dịch vụ quản lý các giao dịch cho người tham gia bán hàng trên trang 
web sàn giao dịch thương mại.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát điện tử và truyền phát viễn thông; dịch vụ cổng thông tin 
viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính, chương trình máy 
vi tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  

 

 
(210) 4-2016-24895 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IAD Việt Nam  
(VN) 
Số 38, ngõ 86, phố Chùa Hà, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ học tập, sổ tay, giấy ghi chú, bút viết, gôm tẩy, xóa, ngòi, 

hộp bút, dụng cụ học tập khác, trang sức teen, vòng tay, lắc tay, lắc chân, dây chuyền, 
vòng cổ, nhẫn, bông tai, phụ kiện tóc, kính mát thời trang, đồng hồ đeo tay, ví da, ba lô, 
túi xách, mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, dưỡng da, mỹ phẩm, đồ trang điểm khác, quà 
tặng, quà tặng lưu niệm, thú nhồi bông, móc khóa, đồ chơi, phụ kiện tuổi teen (gồm băng 
đô vải quấn đầu, bộ gương lược, bộ gương hình gấu, nón hiphop, cài tóc kim loại xoắn vải 
đính nơ, cài tóc kim loại gắn vải thắt bím đính nơ, bộ dụng cụ tạo kiểu tóc, cài tóc tai mèo 
đính hạt xoàn, cài tóc kim loại hình chiếc lá, bộ phụ kiện tóc hello kitty, bộ gương lược 
doraemon, bộ gương lược hello kitty, nơ thỏ jean thời trang, nơ thỏ vải thời trang, kẹp mái 
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đính nơ vải, cột tóc vải đính hạt xoàn, cột tóc mặt nhựa hình bánh quy, kẹp tóc kim loại, 
băng đô cài tóc, hộp phụ kiện tóc hello kitty, kẹp nơ đính hạt, kính thời trang, kính ray 
ban gọng nhựa, kính ray ban gọng kim loại, kính levis gọng kim loại, kính tráng gương, 
kính mát thể thao, đồng hồ dây vải, đồng hồ dây đồng hồ dây kim loại, đồng hồ nam dây  
da, đồng hồ nam dây  cao su, đồng hồ nữ dây da, đồng hồ nữ dây rút thổ cẩm, đồng hồ 
thời trang pokemon, balo mini vải da đính đinh, túi điện thoại giả da, túi điện thoại da 
hình búp bê, balo thể thao, balo vải bố, balo thể thao nike, balo thể thao adidas, túi điện 
thoại vải bố, ví nam, ví nam dây kéo vải dù, ví nữ dài kiểu gấp, ví nữ dài dạng hộp, ví nữ 
ngắn kiểu gấp, ví nam vải jean sport, balo con bọ, túi nhựa dẻo, túi vải điện thoại hoạt 
hình), đồ dùng tiện ích (gồm ly sứ cao cấp, ly nhựa, quạt sạc usb, băng keo vải, bình đựng 
nước bằng nhựa, bình giữ nhiệt, gối kê cổ kết hợp gối nằm, túi chống nước cho điện thoại, 
hình xăm dán, dù hình chiếc lá, két sắt mini hoạt hình bằng nhựa, bình nước thủy tinh, 
đồng hồ để bàn, đồng hồ để bàn lò xo, gối lót cổ emotion, đèn để bàn pokemon, đèn để 
bàn pikachu, đồng hồ báo thức, gối tròn pokemon, gối tròn doremon, gối ôm hình trái 
chuối, đèn đẻ bàn doremon ngồi ghế, đèn đọc sách hình gấu, gối lót cổ hạt xốp hình trái 
chuối, gối lót cổ hạt xốp hình trái dưa hấu, gối lót cổ hạt xốp hình củ cà rốt, đồng hồ treo 
tường kitty, đồng hồ treo tường, đồng hồ treo tường doremon, đồng hồ treo tường hình bò 
sữa, đồng hồ treo tường hình áo, kính bơi, hộp đựng kim chỉ), phụ kiện hi-tech (gồm quạt 
chữ đèn led cổng usb, sạc dự phòng, đèn led usb siêu sáng, ốp viền điện thoại dẻo, cốc sạc 
điện thoại hình thú, gậy chụp ảnh selfie wireless, tai nghe, ốp lưng điện thoại, chuột 
không dây, gậy chụp ảnh selfie, tai nghe không dây, tai nghe bluetooth, quạt sạc usb). 

 

 
(210) 4-2016-24981 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Phạm Thị Mỹ Dung  (VN) 

25/16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi được sơ chế để có màu đen. 
 

Nhóm 30: Gạo lức; bột đậu; tỏi gia vị được sấy khô.  
 

Nhóm 31: Yến mạch. 
 

 
(210) 4-2016-24989 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Việt - Pháp 

sản xuất thức ăn gia súc  (VN)
Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (cho gia súc, gia cầm, thủy sản); chế phẩm vỗ béo vật nuôi, 
cám tăng trọng vật nuôi; phụ gia thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành y, không có 
giá trị dinh dưỡng, không phải hóa chất); thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật 
nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2016-24996 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) OCEAN LAND ENTERPRISE CO., 

LTD.   (TW) 

No.28, ln. 452, gaoyan n. Rd., longtan 

dist, taoyuan city, taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; nhựa nhân tạo, dạng thô; nhựa 

epoxy, dạng thô; keo dùng trong công nghiệp; chất dẻo hóa; nhựa tổng hợp, dạng thô. 
 

 
(210) 4-2016-25003 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hằng Nga  (VN) 
P319, A5 tập thể Giảng Võ, đường Kim 
Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Trụ đèn chiếu sáng bằng kim loại.   
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dân dụng, công cộng; đèn chiếu sáng công nghiệp; đèn pha xe 
cộ; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh.  

 

 
(210) 4-2016-25007 (220) 15.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.14 
(591) Xám, cam, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH SEVEN MINUTES 

HEALTHY  (VN) 
Số nhà 11, ngách 35, ngõ 376, đường 
Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây trộn, sữa chua, đồ uống làm từ sữa, nước quả nấu đông.  
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Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh, mứt, kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả, si rô, sinh tố.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-25040 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại, thuốc trừ rệp cây, thuốc chống ký sinh trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-25041 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.   
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại, thuốc trừ rệp cây, thuốc chống ký sinh trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-25042 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.   
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại, thuốc trừ rệp cây, thuốc chống ký sinh trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2016-25045 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 20.5.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

   

(731) Phạm Minh Chào  (VN) 
Số 259, tổ 9, khóm Mỹ Thượng, phường 

Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh đa năng.  
 

 
(210) 4-2016-25103 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 3.7.16 

(591) Xanh dương, xanh lá cây nhạt, xanh 

cốm, vàng, đỏ, trắng, xanh nước biển 

nhạt, xanh nước biển đậm, da cam, hồng, 

tím 

(731) Trường mầm non Phượng 
Hồng  (VN) 
Tổ 30 Mỹ Đa Tây, phường Khuê Mỹ, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện và 

hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí; dịch vụ lớp mẫu giáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà trẻ ban ngày, trông trẻ ban ngày (vườn trẻ). 
 

 
(210) 4-2016-25123 (220) 16.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đen, xám, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH K-OIL Việt Nam  
(VN) 
Số 29B, ngõ 90/4, đường Bưởi, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 
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(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu động cơ dùng cho ô tô; dầu động cơ dùng cho mô tô; dầu 

công nghiệp, dầu dùng để bôi trơn bánh răng cho ô tô, mô tô, động cơ gắn ngoài xuồng 

máy; dầu dùng để bôi trơn dây xích của ô tô và mô tô.  
 

(210) 4-2016-25427 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) VIACOM INTERNATIONAL INC.  

(US) 

1515 Broadway, New York, New York 

10036, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình và viễn thông; dịch vụ đường truyền bằng tín hiệu cáp và 

vệ tinh; dịch vụ điện thoại di động không dây; cung cấp đường truyền truy cập đến nhạc 

chuông, âm nhạc, âm thanh số (mp3), đồ họa, trò chơi, vi-đê-ô hình ảnh và các thông tin 

có thể tải xuống được cho các thiết bị liên lạc di động không dây cầm tay qua một mạng 

lưới liên lạc viễn thông, cụ thể là để tải xuống từ mạng internet; cung cấp đường truyền 

không dây để tải lên và tải xuống nhạc chuông, âm thanh, âm nhạc, âm thanh số (mp3), 

đồ họa, trò chơi, hình ảnh vi-đê-ô, thông tin và tin tức thông qua một mạng máy tính toàn 

cầu đến một thiết bị liên lạc di động không dây; cung cấp dịch vụ cho phép bỏ phiếu và 

biểu quyết qua một thiết bị liên lạc di động không dây; gửi và nhận âm thanh và tin nhắn 

chữ giữa các thiết bị liên lạc di động không dây; cung cấp hệ thống bỏ phiếu trực tuyến 

thông qua mạng internet hoặc qua một thiết bị liên lạc không dây; dịch vụ mạng internet 

được hiểu là bao gồm các dịch vụ liên lạc, cụ thể là truyền chuỗi âm thanh và các bản ghi 

hình, ghi âm thông qua mạng internet; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ liên lạc, cụ thể là 

truyền tin nhắn điện tử cho nhóm hai hoặc nhiều người bằng các phương tiện của một 

mạng máy tính toàn cầu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất là các trò chơi cảm giác mạnh và các dịch vụ thu 

hút, giải trí, thể thao và văn hóa, bao gồm sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 

hình; sản xuất phim và các tính năng giải trí trực tiếp; sản xuất phim hoạt hình và các tính 

năng truyền hình; dịch vụ rạp chiếu phim và trường quay truyền hình; dịch vụ phim ảnh 

giải trí, giải trí truyền hình, bao gồm các buổi diễn và chương trình giải trí trực tiếp, phát 

hành sách, tạp chí và tạp chí định kỳ; cung cấp thông tin về dịch vụ giái trí của người 

đăng ký cho nhiều người dùng thông qua mạng toàn cầu hoặc internet hoặc các cơ sở dữ 

liệu trực tuyến khác; sản xuất chương trình khiêu vũ, chương trình âm nhạc và chương 

trình giải thưởng vi- ®ª-«; chương trình hài kịch, chương trình trò chơi và sự kiện thể thao 

trực tiếp trước khán giả được thu trực tiếp hoặc ghi băng để phát sau; hòa nhạc nhạc kịch 

trực tiếp; chương trình tin tức truyền hình; tổ chức các cuộc thi tài năng, và chương trình 

có thưởng trên truyền hình và chương trình âm nhạc có thưởng; tổ chức và trình diễn các 

hoạt dộng giải trí liên quan đến thời trang và phong cách; cung cấp các thông tin trong 

lĩnh vực giải trí bằng các phương tiện của một mạng máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2016-25450 (220) 18.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trung Hà Lào Cai   (VN) 
Tổ 35 phường Cốc Lếu, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và 

phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; thanh kim loại định hình; cấu kiện bằng kim loại vận 
chuyển được; vật liệu xây dựng bằng kim loại (tất cả dùng trong xây dựng).  

 

 
(210) 4-2016-25540 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) LEE, HYUN-CHEOL   (KR) 

103-1205, Byucksan-apt, Banghak-dong 
496, Dobong-gu, Seoul, S.Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Xúc xích làm từ ngũ cốc; cà phê đá; mảnh yến mạch dẹt mỏng; bánh pizza 
đông lạnh; cơm hộp; mì ống kiểu ý; xốt [gia vị]; bánh mỳ kẹp nhân; bánh ngọt; bánh rán.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo và marketing; dịch vụ tư vấn tiếp thị; tư vấn quản lý kính doanh; 
quản lý nhà hàng cho người khác; bán lẻ nước ép hoa quả; bán lẻ pizza; bán lẻ mỹ phẩm; 
bán lẻ hoa quả; bán lẻ bánh quy, bán lẻ chè. 

 

Nhóm 39: Xếp hàng vào kho; đóng gói và bảo quản hàng hóa khi chuyển kho hải quan; 
chuyển phát thực phẩm đã chế biến; hậu cần vận tải; cung cấp thông tin du lịch cho khách 
du lịch qua mạng internet; dịch vụ hỗ trợ khách hàng về hành lý; vận chuyển/chuyển bữa 
ăn trưa cho người khác trên cơ sở đặt hàng trực tuyến; chuyển phát thư từ, bưu kiện; dịch 
vụ hướng dẫn du lịch; đóng gói hàng hóa để chuyển đi. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng hải sản tiệc đứng; nhà hàng ăn uống hải sản.  
 

 
(210) 4-2016-25543 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Tiên Nguyễn  (VN) 
33/4/1 đường số 5, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; va li. 
 

Nhóm 25: Quần áo và giày dép.  
 

(210) 4-2016-25544 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A17.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn quảng 
cáo Tân Quang  (VN) 
224 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu, nhớt xe. 
 

Nhóm 06: Biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho xe cộ; thùng bằng kim loại; hòm bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 09: Đèn nháy tín hiệu; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, mô tô và ô tô như: lốp xe; bộ giảm xóc treo cho xe cộ; kính 
chắn gió cho xe cộ; tay phanh (tay thắng); gương chiếu hậu cho xe cộ. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch.  

 
Nhóm 25: Giày cao cổ; quần áo cho người đi mô tô.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, rửa, làm sạch, bôi trơn, đánh bóng và sơn xe ô tô, 
mô tô, xe máy; dịch vụ sữa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy. 

 
Nhóm 41: Các dịch vụ tổ chức hội thảo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-25621 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR    (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất chống thấm dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2016-25625 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR   (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Bentonite dùng để chống thấm cho công trình xây dựng. 
 

Nhóm 17: Thanh cao su.  
 

 
(210) 4-2016-25628 (220) 19.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
VIETSTAR   (VN) 
Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học; các chất phủ bề mặt bê tông; chất 

phụ gia cho bê tông.  
 

Nhóm 02: Sơn, vecni; chất chống rỉ và chống ăn mòn.  
 

Nhóm 17: Vật liệu chèn khe co giãn; vật liệu chống ẩm cho công trình xây dựng, băng 
cản nước PVC dùng để chống thấm cho công trình xây dựng, vật liệu cách âm, cách nhiệt, 
ống nhựa mềm.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; Asphan, hắc ín, bitum.  

 

 
(210) 4-2016-25746 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trolley  (VN)
Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe đẩy, xe đẩy hàng; xe rùa; xe cải tiến; trục của xe cộ; phương tiện xe 

đẩy tay.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, mua bán, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu các 
sản phẩm sau: bánh xe đẩy, xe đẩy hàng, xe rùa, xe cải tiến, trục của xe cộ, phương tiện 
xe đẩy tay.  
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(210) 4-2016-25796 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hồ Phát  
(VN) 
104 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, mắt kính, túi xách.  
 

 
(210) 4-2016-25805 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.15; A5.1.5; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, xanh cốm, 

xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-25806 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
621 

(210) 4-2016-25821 (220) 22.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) ICHIHASHI KINZOKU KOGEI CO., 

LTD.   (JP) 
1167, Uta, Yoro-cho Yoro-gun, Gifu-ken 
Japan   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 06: Chấn song bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; chụp ống khói 
bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và 
điều hoà không khí; mái che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng; sàn bằng. 
kim loại; khung kim loại cho xây dựng; máng xối bằng kim loại; lưới mắt cáo bằng kim 
loại; cọc hàng rào bằng kim loại; cột trụ bằng kim loại cho xây dựng; tấm lợp mái bằng 
kim loại; máng thoát nước bằng kim loại cho mái nhà; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; 
cầu thang gác bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại.  

 

Nhóm 40: Xử lý sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc; gia công vật liệu xây dựng; 
gia công tấm panen xây dựng bằng kim loại; xử lý kim loại theo yêu cầu của khách hàng; 
xử lý chất dẻo; gia công gỗ.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế công nghiệp, cụ thể là thiết kế sản phẩm bằng 
kim loại và cấu kiện kim loại cho xây dựng và kiến trúc [thiết kế công nghiệp].  

 

 
(210) 4-2016-26041 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 
(731) MBI CO., LTD.  (MY) 

(Sachang-dong, Hyundai-core) B1, 140, 
Sajik-daero, Seowon-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28647, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe lăn; xe đạp đôi; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, công 
suất thấp; xe đạp leo núi; xe đạp du lịch; xe đạp giao hàng; xe đạp; bộ phận và phụ kiện 
cho xe đạp; xe đạp (xe đua); bánh răng truyền động cho xe đạp; động cơ cho xe đạp; tay 
lái của xe hai bánh có động cơ hoặc xe đạp; ổ trục của bánh xe của xe hai bánh có động 
cơ hoặc xe đạp; cơ cấu truyền động của xe cộ mặt đất; bánh răng truyền động cho xe cộ 
mặt đất; hộp số cho xe ô tô có động cơ; hộp số cho xe cộ mặt đất; cơ cấu giảm tốc cho xe 
cộ mặt đất; bánh răng đảo chiều [cho xe cộ mặt đất]; động cơ cho xe đạp điện; động cơ 
cho xe tay ga điện (xe cộ mặt đất); bánh răng thay đổi tốc độ cho xe tay ga điện (xe cộ 
mặt đất); bánh răng thay đổi tốc độ cho xe đạp điện; xe ba bánh; xe tay ga (xe cộ mặt 
đất); ô tô vận chuyển hành khách (xe ô tô); xe gắn máy; bộ phận và phụ kiện cho xe máy; 
xe đua đường dài (xe đạp); bánh răng truyền động cho xe cộ.  
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(210) 4-2016-26075 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 18.2.1 
(731) BEIJING TIMES DONGXIANG AD 

MEDIA CO., LTD.  (CN) 
1-116, Floor 1, No.15, Jianhua South 
Road, Jianguomenwai, Chaoyang 
District, Beijing, China. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc cho điện thoại thông minh; hộp cho điện thoại thông minh; túi xách  

chuyên dùng cho máy tính xách tay; túi chống xóc dùng cho máy tính xách tay; bàn phím 
máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi máy vi tính]. 

 

 
(210) 4-2016-26076 (220) 23.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BKLED Việt Nam  
(VN) 
Số 26, tổ 15, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Balát; tắc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang compact; các loại 
ổ cắm điện, dây điện, phích cắm điện và các loại trang thiết bị chiếu sáng khác thuộc 
nhóm này như nút nhấn công tắc điện, công tắc điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; bóng đèn điện; bóng đèn 
huỳnh quang, bóng đèn tròn; thiết bị chiếu sáng: máng đèn, chao chụp đèn, đèn bàn, ống 
thủy tinh trung tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện dân dụng và công nghiệp: thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 
ốt phát quang [LED]; bóng đèn điện; các loại thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-26108 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Trắng, da cam, xanh cổ vịt 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.    (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman KY1 - 1102, Cayman 
Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, giấy; bìa các tông; vật liệu đóng gói làm bằng nhựa; túi làm 
bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; ấn phẩm. 
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(210) 4-2016-26149 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/116,555 26.07.2016 US 

(731) BIOGEN HEMOPHILIA INC.   (US) 
250 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts United States 02142  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ phát triển thuốc/dược phẩm (xác định công thức, liều lượng của 

thuốc/sản phẩm dược).  
 

 
(210) 4-2016-26150 (220) 24.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) THE TOA INSHTUTION   (JP) 

Ichibancho II Bldg., 5F, 4-12, 
Ichibancho, Chiyoda-ku. Tokyo, Japan.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sắp xếp và tiến hành sự kiện cho mục đích khuyến mại và 
tiếp thị; sắp xếp, tiến hành và tổ chức triển lãm, trưng bày thương mại và triển lãm quốc tế 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; lập kế hoạch cho các buổi họp về kinh doanh; 
hỗ trợ, quản lý kinh doanh và thông tin thương mại; đại lý và môi giới các hợp đồng mua 
bán hàng hóa; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về ngoại thương; quản lý kinh doanh 
và điều hành thương mại các chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục trong lĩnh vực kinh 
doanh, pháp luật, kỹ thuật, quan hệ quốc tế, chính trị, quyền con người và xã hội dân sự; 
tiếp thị cho các sự kiện; marketing, nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường; xúc tiến 
thương mại cho các sự kiện đặc biệt; cho thuê vật liệu quảng cáo; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp, tiến hành hoặc tổ chức sự kiện giải trí cho mục đích trao đổi quốc tế 
và cung cấp thông tin liên quan; sắp xếp, tiến hành hoặc tổ chức sự kiện liên quan đến 
trao đổi văn hóa giữa Nhật Bản và quốc gia nước ngoài; cung cấp thông tin về du học; sắp 
xếp, tiến hành hoặc tổ chức hội thảo chuyên đề về thực hành giảng dạy, nghiên cứu kinh 
doanh, nghiên cứu ngôn ngữ, du học ở quốc gia nước ngoài; tổ chức sự kiện giải trí không 
bao gồm phim, buổi biểu diễn, diễn kịch, các buổi biểu diễn âm nhạc, thể thao, đua ngựa, 
đua xe đạp, đua thuyền và đua ô tô; sắp xếp, tiến hành, tổ chức các cuộc thi hát karaoke; 
sắp xếp, tiến hành hoặc tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ chức, sản 
xuất, trình bày và tiến hành các buổi biểu diễn âm nhạc, lễ hội, chuyến du lịch và các hoạt 
động, sự kiện, buổi biểu diễn âm nhạc và văn hóa khác; tổ chức, sản xuất, giới thiệu các 
sự kiện cho các mục đích giáo dục, văn hóa và giải trí; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các 
hội thảo; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo, hội thảo [giáo dục], đại hội, hội thảo 
chuyên đề, các khóa học đào tạo từ xa và triển lãm cho các mục đích văn hóa; cung cấp cơ 
sở vật chất cho hoạt động đào tạo về bộ phim, buổi biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giáo 
dục; phiên dịch và dịch thuật ngôn ngữ; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; tổ chức và trình 
bày các chương trình, các cuộc thi, trò chơi, các buổi hòa nhạc và các sự kiện giải trí. 
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(210) 4-2016-26280 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 24.13.1; 24.9.1; 24.5.7; 26.1.6 
(591) Vàng, đen, đỏ, hồng 
(731) Corporaciãn Habanos, S.A.  

(CU) 
Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba 

(540)   

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, bao gồm: thuốc lá, xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, 
thuốc lá sợi để hút bằng tẩu; dụng cụ dùng cho người hút thuốc, bao gồm: gạt tàn dùng 
cho người hút thuốc, dụng cụ cắt đầu xì gà, hộp diêm, hộp đựng xì gà, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-26284 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.3; 26.5.4; A25.7.5 
(731) SHENZHEN YUANFENG SPORTS 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 
Rm.201, Office Building A of Qianhai 
Shenzhen Hong Kong Cooperation Area 
Management Bureau, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; phần 
mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đếm bước chân; điện thoại di động; thiết bị theo dõi sức 
khỏe đeo trên người, cụ thể là vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; máy nghe nhạc 
cầm tay; máy đo; thiết bị báo động. 

 

 
(210) 4-2016-26291 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 1.3.1; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Coffee 
Napoli Sài Gòn  (VN) 
9 đường 23, khu Nam Long, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê. 
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(210) 4-2016-26294 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KIM HANKYUN  (KR) 

83, Oseongmaeul-gil, Panbu-myeon, 
Wonju-si, Gangwon-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu dùng cho trẻ em (không chứa thuốc) dùng cho mục đích làm sạch; dầu gội 

đầu cho trẻ em; phấn rôm dành cho trẻ em; dầu tắm; tinh chất serum để làm đẹp; kem 
dùng cho cơ thể; nước thơm (lotions) dưỡng thể; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm dùng để chăm 
sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dùng khi tắm; xà phòng mỹ phẩm; xà phòng rửa mặt; sữa rửa 
mặt; dầu gội đầu; dầu thơm chăm sóc môi (dưỡng môi); son môi; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm) và mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; xà bông/sữa tắm tạo bọt; xà phòng chăm sóc da toàn 
thân. 

 

 
(210) 4-2016-26329 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Vũ Gia  (VN) 
Số 14, ngõ 35, phố Định Công, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quà tặng trang trí nhà cửa, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, cụ thể 

là mua bán đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre, lau sậy, gỗ, gốm, sứ như: bàn, ghế, giường, tủ, 
khung tranh, khung ảnh, giá, kệ, chai, lọ, bình, chum, ấm, chén, bát, đĩa, hoa giả trang trí, 
đèn điện trang trí, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, tranh ảnh, tượng tranh, mô hình đồ 
chơi như thuyền, máy bay, ô tô, đồ âm nhạc, gấu bông, đồ chơi, vòng đeo tay. 

 

 
(210) 4-2016-26339 (220) 25.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.3; 3.13.5; A25.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
ONG   (VN) 
Lô 15, nhà số 15, khu dân cư Phúc Lộc 
Viên, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà,  
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ, gốm, sứ, đá và thủy 

tinh, hàng đan lát từ tre nứa; mua bán vật liệu xây dựng như gạch, cát, sạn, xi măng, sơn 
vôi, kính (xây dựng); mua bán đồ gia dụng và trang trí nội thất như giường, tủ, bàn ghế, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
626 

đèn chiếu sáng và đèn trang trí; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; lập và đánh giá hồ 
sơ đấu thầu xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế trang trí nội - ngoại thất công trình; lập dự án đầu tư xây dựng (là những 
đề xuất khả thi trên cơ sở các báo cáo nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật - xã hội chuyên sâu).  

 

 
(210) 4-2016-26433 (220) 26.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.1.3; A26.3.6; 7.1.6; 25.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Thăng Long   (VN) 
LK132, khu Cổng Đồng, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt: xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây 

dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; khoan giếng.  
 

 
(210) 4-2016-26504 (220) 26.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1; 1.15.3 
(591) Trắng, đen, xám, xám nhạt, xám đậm 
(731) Lê Bình Phương  (VN) 

83/8 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao (đồng phục thể thao, quần lót đệm); quần áo trẻ em 

và trẻ sơ sinh; quần áo lót mặc bên trong (người lớn và trẻ em); quần bó sát chân; quần 
đùi; áo khoác; giày dép; mũ nón, vớ (tất). 

 

 
(210) 4-2016-26546 (220) 26.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
nông nghiệp Nam Phương  (VN)
99/20 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chế 
phẩm diệt trừ động vật gây hại, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại. 

 

 
(210) 4-2016-26548 (220) 26.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vetbox.vn  
(VN) 
24 Hoàng Việt, phường 04, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ dùng trong lĩnh vực chăn nuôi: đầu bịt ống, bóng đèn, bình 
uống nước tự động, máng ăn cho gà con, lồng bắt gà vịt, vá xúc cám.  

 

 
(210) 4-2016-26564 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 7.3.2; 7.1.24; 18.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
tổng hợp Bắc Vinh  (VN) 
Số 20, đường Trường Thi, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 06: Thép. 
 

Nhóm 19: Xi măng; bê tông.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2016-26593 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Vàng, trắng, xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 
triển đô thị Nam Thăng Long  
(VN) 
Số 38 ngách 21/44 phố Kẻ Vẽ, phường 
Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hoá, trung tâm thương mại, siêu thị: cửa hàng chuyên 

doanh thực phẩm; đồ uống; cửa hàng tiện ích phục vụ các mặt hàng thực phẩm; hàng tiêu 

dùng, nhu yếu phẩm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe, nhà hàng, quán ăn, căng tin (cung cấp thức ăn, đồ uống), 

siêu thị. 
 

 
(210) 4-2016-26609 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; 26.4.2; A26.11.12 

(591) Đỏ đun, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hasco   (VN) 
Căn 8 lô 2B khu đô thị mới Trung Yên, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 

vật, mạch nha.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; các dịch vụ của các quản trị viên bất 

động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà, đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn; các dịch vụ 

của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng như các hiệp hội hợp tác về tín dụng, các 

công ty tài chính tư nhân, người cho vay.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt; các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà 

cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc 

chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, 

thợ đặt hệ thông sưởi hoặc thợ lợp nhà; các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như 

kiểm tra dự án xây dựng; các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ bảo đảm việc đưa bất kỳ một 

đối tượng nào về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá huỷ một 

phần (phục hồi một toà nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu hoàn 

thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho 

khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch; chỗ ở cho động vật; 

nhà hàng khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; tư vấn về sử dụng 

thuốc; gây giống động vật.  
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(210) 4-2016-26618 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) SHENZEN KINGDISK CENTURY 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 

Room 810B, Block A, Zhihuichuangxin 

Center, Qianjin 2nd Road, Bao'an 

District, Shenzhen 518102, Guangdong 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 

(TRUSTLAW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; đĩa mềm; đĩa từ; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 

hệ thống phòng trộm, chạy điện; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc].  
 

 
(210) 4-2016-26646 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Xanh dương 

(731) ROUTE INN JAPAN CO., LTD.   (JP) 

1-35-3, Ooi, Shinagawa, Tokyo, 140-

0014, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thiết bị khách sạn (bàn, ghế, giường, tủ, khăn, cây mắc quần áo, thảm 

trải sàn, nệm, gối, tấm phủ nệm, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh, thiết bị nấu ăn, thiết 

bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc 

trường quay truyền hình); cung cấp thực phẩm ăn uống chủ yếu là món Nhật (do nhà hàng 

thực hiện); cung cấp thực phẩm ăn uống chủ yếu là món âu (do nhà hàng thực hiện); cung 

cấp thực phẩm ăn uống chủ yếu là thức uống có cồn (do nhà hàng thực hiện); cung cấp 

thực phẩm ăn uống chủ yếu là trà , cà phê , cacao, đồ uống lạnh, nước trái cây (do nhà 

hàng thực hiện); cung cấp thiết bị dành cho tiệc cưới [tiệc ăn uống] (cho thuê ghế, bàn, 

khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh, thiết bị nấu ăn, thiết bị phân phối nước uống, thiết bị 

chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình); cung cấp 

thiết bị dành cho các bữa tiệc (cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh, 

thiết bị nấu ăn, thiết bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho 

sân khấu hoặc trường quay truyền hình); cung cấp thiết bị dành cho hội nghị, triển lãm, cụ 

thể là: dịch vụ cho thuê thiết bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị 

dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình. 
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
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(210) 4-2016-26647 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.21; A5.3.13; 26.1.1; 7.1.6 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, trắng 

(731) ROUTE INN JAPAN CO., LTD.   (JP) 
1-35-3, Ooi, Shinagawa, Tokyo, 140-

0014, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thiết bị khách sạn (bàn, ghế, giường, tủ, khăn, cây mắc quần áo, thảm 
trải sàn, nệm, gối, tấm phủ nệm, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh, thiết bị nấu ăn, thiết 

bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc 

trường quay truyền hình); cung cấp thực phẩm ăn uống chủ yếu là món Nhật; cung cấp 

thực phẩm ăn uống chủ yếu là món âu; cung cấp thực phẩm ăn uống chủ yếu là thức uống 

có cồn; cung cấp thực phẩm ăn uống chủ yếu là trà , cà phê , cacao, đồ uống lạnh, nước 

trái cây; cung cấp thiết bị dành cho tiệc cưới [tiệc ăn uống] (cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh, thiết bị nấu ăn, thiết bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu 

sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình); cung cấp thiết bị 

dành cho các bữa tiệc (cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh, thiết bị nấu 
ăn, thiết bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu 

hoặc trường quay truyền hình); cung cấp thiết bị dành cho hội nghị, cụ thể là: dịch vụ cho 

thuê thiết bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu 
hoặc trường quay truyền hình. 

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  

 

 
(210) 4-2016-26649 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) ROUTE INN JAPAN CO., LTD.   (JP) 
1-35-3, Ooi, Shinagawa, Tokyo, 140-

0014, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thiết bị khách sạn (bàn, ghế, giường, tủ, khăn, cây mắc quần áo, thảm 
trải sàn, nệm, gối, tấm phủ nệm, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, thiết bị nấu ăn, thiết 

bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc 

trường quay truyền hình); môi giới hoặc trung gian hợp đồng cung cấp thiết bị khách sạn, 
cụ thể là làm trung gian tìm kiếm, giới thiệu cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê 

thiết bị khách sạn (không bao gồm trung gian thương mại); cung cấp thực phẩm ăn uống 

do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2016-26661 (220) 29.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; 26.13.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Ngô Tường Vi   (VN) 

95E Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chế biến, lợn, gà, bò, cá, mắm tôm, nước nắm, hoa quả chế biến, xoài sấy, 

hạt điều rang muối.  
 

Nhóm 30: Gạo; khoai; lạc; vừng; bột ngũ cốc, trà (chè), cà phê, ca cao, bánh kẹo, mứt, mì 
ăn liền, cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền, gia vị, tương ớt. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, hoa quả tươi, thực phẩm chế biến (lợn, 
gà, trâu, bò, cá, tôm, cua, ốc), mắm tôm, nước nắm, hoa quả chế biến (chuối sấy, xoài sấy, 
khoai môn sấy, mít sấy, hạt điều rang muối), dầu ăn, bơ, trứng, sữa, gạo, ngô, khoai, sắn, 
lạc, vừng, bột ngũ cốc, trà (chè), cà phê, ca cao, bánh kẹo, mứt, mì ăn liền, cháo ăn hÒn, 
phở ăn liền, bún ăn liền gia vị, tương ớt, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá; giới thiệu sản 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-26702 (220) 30.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH EVERMORE Việt 
Nam  (VN) 
P1901, lầu 19, số 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học; các loại nhựa nhân tạo dạng thô.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 07: Máy công cụ. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị phân tích không khí.  

 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang mica; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 
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(210) 4-2016-26862 (220) 30.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.15.15; A24.15.7 

(591) Đen, đỏ, trắng, đỏ đâm, xám đậm, xám 

nhạt 

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thông Nghe nhìn Hà Nội  (VN) 
Số 26, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Băng, đĩa tiếng như băng cassette; đĩa CD; đĩa dữ liệu MP3; đĩa dữ liệu MP4; 

băng, đĩa hình như VCD, DVD; băng đĩa đã ghi chương trình như băng từ; đĩa số; đĩa 

compact; đĩa quang. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo trên sóng phát thanh truyền hình, báo chí, ngoài trời; mua bán sản 

phẩm văn hóa, nghệ thuật (bao gồm: mua bán phim truyện và các chương trình truyền 

hình dưới dạng băng đĩa), thiết bị, vật tư trong lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông, phát thanh, 

truyền hình; đại lý mua bán hàng hóa bao gồm: băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh hình 

ảnh, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, truyền thông cụ thể như: thiết bị nghe nhìn, 

các thiết bị âm thanh ánh sáng, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, thiết bị và phụ 

tùng máy ngành điện ảnh cụ thể như máy ảnh, máy quay phim, loa đài; xuất nhập khẩu 

phim, thiết bị thuộc vật tư, thiết bị trong lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông, phát thanh, 

truyền hình; đại lý xuất nhập khẩu phim, thiết bị thuộc vật tư, thiết bị trong lĩnh vực nghe 

nhìn, viễn thông, phát thanh, truyền hình.   

 

Nhóm 37: Xây dựng trong lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông truyền hình; lắp đặt thiết bị, 

công trình trong lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông, truyền hình; bảo hành các thiết bị, công 

trình trong lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông, truyền hình; sửa chữa các thiết bị, công trình 

trong lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông, truyền hình. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim (trừ phim quảng cáo), chương trình phát thanh, truyền hình; sản 

xuất chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch 

vụ giải trí qua đài phát thanh truyền hình; phát hành phim, băng đĩa nhạc, chương trình 

nghệ thuật, biên tập chương trình trên băng viđêô, đĩa CD,VCD và DVD; dịch vụ phim 

trường; dịch vụ phòng thu thanh; cho thuê máy quay phim, thiết bị ánh sáng, âm thanh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; tư vấn thiết kế công trình kỹ thuật, thiết kế đồ họa, thiết kế 

mạng viễn thông, mạng truyền hình, truyền thanh; tư vấn chuyển giao công nghệ trong 

lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông, truyền hình. 
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(210) 4-2016-26964 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 86/940,384  15.03.2016 US 

  
(731) LOCKHEED MARTIN 

CORPORATION   (US) 
6801 Rockledge Drive, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống lưu trữ năng lượng cho phục vụ công cộng, thương mại, công nghiệp, 

quân đội, chính phủ, và khách hàng dân cư bao gồm ắc quy, thiết bị bảo vệ dòng điện 
AC/DC, thiết bị chuyển đổi điện, thiết bị và dụng cụ điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ, và 
thiết bị và dụng cụ điều chỉnh và kiểm soát năng lượng hoặc điện. 

 

 
(210) 4-2016-26979 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.24; 1.15.23; 5.9.14; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không có ga; nước uống tăng lực không chứa dược 

chất. 
 

 
(210) 4-2016-27003 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) GODREJ MID EAST HOLDING 

LIMITED    (AE) 
Unit 15161, Level 15, The Gate 
Building, Dubai International Financial 
Centre, P.O. Box 506997, Dubai, United 
Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm và chế phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc tự nhiên; kem 

nhuộm tóc; kem và dầu xả dưỡng tóc; huyết thanh (serum) dưỡng tóc; bột làm sáng tóc; 
bột lá móng và nón lá móng (làm thuốc nhuộm); dầu cho tóc; nước xức tóc; dầu gội đầu 
và dầu xả cho tóc; thuốc bổ cho tóc (không có tác dụng là thuốc chữa bệnh); sản phẩm 
làm sạch tóc; sản phẩm bổ sung dưỡng chất cho tóc; chất để tẩy trắng dùng cho tóc; gel, 
keo xịt, mứt và nhựa thơm dùng cho tạo kiểu và chăm sóc tóc; chế phẩm tạo sóng tóc.  
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Nhóm 05: Vitamin cho tóc. 
 

(210) 4-2016-27005 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.15; 3.1.16; A5.3.13 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) GODREJ MID EAST HOLDING 

LIMITED    (AE) 

Unit 15161, Level 15, The Gate 
Building, Dubai International Financial 

Centre, P.O. Box 506997, Dubai, United 
Arab Emirates   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm và chế phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc tự nhiên; kem 

nhuộm tóc; kem và dầu xả dưỡng tóc; huyết thanh (serum) dưỡng tóc; bột làm sáng tóc; 

bột lá móng và nón lá móng (làm thuốc nhuộm); dầu cho tóc; nước xức tóc; dầu gội đầu 
và dầu xả cho tóc; thuốc bổ cho tóc (không có tác dụng là thuốc chữa bệnh); sản phẩm 

làm sạch tóc; sản phẩm bổ sung dưỡng chất cho tóc; chất để tẩy trắng dùng cho tóc; gel, 

keo xịt, mứt và nhựa thơm dùng cho tạo kiểu và chăm sóc tóc; chế phẩm tạo sóng tóc.  
 

Nhóm 05: Vitamin cho tóc. 
 

 
(210) 4-2016-27006 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.7.5 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, hồng tím, 
trắng, đen 

(731) GODREJ MID EAST HOLDING 
LIMITED    (AE) 

Unit 15161, Level 15, The Gate 

Building, Dubai International Financial 
Centre, P.O. Box 506997, Dubai, United 

Arab Emirates   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm và chế phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc tự nhiên; kem 

nhuộm tóc; kem và dầu xả dưỡng tóc; huyết thanh (serum) dưỡng tóc; bột làm sáng tóc; 

bột lá móng và nón lá móng (làm thuốc nhuộm); dầu cho tóc; nước xức tóc; dầu gội đầu 

và dầu xả cho tóc; thuốc bổ cho tóc (không có tác dụng là thuốc chữa bệnh); sản phẩm 
làm sạch tóc; sản phẩm bổ sung dưỡng chất cho tóc; chất để tẩy trắng dùng cho tóc; gel, 

keo xịt, mứt và nhựa thơm dùng cho tạo kiểu và chăm sóc tóc; chế phẩm tạo sóng tóc.  

 
Nhóm 05: Vitamin cho tóc. 
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(210) 4-2016-27007 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) GODREJ MID EAST HOLDING 

LIMITED    (AE) 

Unit 15161, Level 15, The Gate 

Building, Dubai International Financial 

Centre, P.O. Box 506997, Dubai, United 

Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt trừ muỗi dưới dạng tấm, cuộn vòng hoặc chất lỏng; các chất và chế 

phẩm để xua đuổi và diệt trừ côn trùng; thuốc trừ sâu dùng trong hộ gia đình; thuốc trừ 

sâu và chất tẩy uế.  

 

Nhóm 08: Bình xịt côn trùng; bình có vòi phun thuốc để diệt côn trùng; bình phun, xịt 

thuốc để diệt côn trùng; bình phun thuốc khử trùng diệt khuẩn; máy phun thuốc khử 

trùng, diệt khuẩn [dụng cụ cầm tay]; bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; bình phun 

thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay].  

 

Nhóm 21: Dụng cụ dùng nguồn năng lượng để thu hút và tiêu diệt côn trùng; bẫy côn 

trùng; thiết bị điện dùng để thu hút và tiêu diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-27008 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Xanh tím than, trắng 

(731) GODREJ MID EAST HOLDING 

LIMITED    (AE) 

Unit 15161, Level 15, The Gate 

Building, Dubai International Financial 

Centre, P.O. Box 506997, Dubai, United 

Arab Emirates   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 

y tế; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích 

gia dụng; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; xà phòng khử trùng, tẩy uế; chế phẩm để 

giặt khô; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm tẩy trắng để giặt; nước men (nước hồ) 

dùng trong giặt giũ; chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; sô 

đa giặt, để làm sạch; chất tẩy rửa dạng lỏng; chất tẩy rửa làm sạch sàn; chất tẩy rửa làm 

sạch phòng vệ sinh.  
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(210) 4-2016-27009 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 

(591) Vàng, xanh nước biển 

(731) GODREJ MID EAST HOLDING 
LIMITED    (AE) 

Unit 15161, Level 15, The Gate 

Building, Dubai International Financial 
Centre, P.O. Box 506997, Dubai, United 

Arab Emirates   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt trừ muỗi dưới dạng tấm, cuộn vòng hoặc chất lỏng; các chất và chế 
phẩm để xua đuổi và diệt trừ côn trùng; thuốc trừ sâu dùng trong hộ gia đình; thuốc trừ 

sâu và chất tẩy uế.  

 
Nhóm 08: Bình xịt côn trùng; bình có vòi phun thuốc để diệt côn trùng; bình phun, xịt 

thuốc để diệt côn trùng; bình phun thuốc khử trùng diệt khuẩn; máy phun thuốc khử 

trùng, diệt khuẩn [dụng cụ cầm tay]; bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; bình phun 
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay].  

 

Nhóm 21: Dụng cụ dùng nguồn năng lượng để thu hút và tiêu diệt côn trùng; bẫy côn 
trùng; thiết bị điện dùng để thu hút và tiêu diệt côn trùng.  

 

 
(210) 4-2016-27040 (220) 31.08.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24 

(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
môi trường Phát Đạt  (VN) 
135 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải.  
 

 
(210) 4-2016-27099 (220) 01.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Top One  (VN) 
90 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
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(210) 4-2016-27140 (220) 01.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại TH Minh Hương  
(VN) 
88/20 đường số 9, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe: thực phẩm chứa vitamin, 

khoáng chất và axit amin dùng bổ huyết, thanh nhiệt cơ thể, nóng ho và đổ mồ hôi trộm; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-27224 (220) 01.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.1.1; A5.1.5; 26.1.1; 1.1.17 
(591) Xanh nước biển, vàng, cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Container 
Nghệ An  (VN) 
249 Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm từ nhựa thông cụ thể là: tùng hương (phần đặc còn lại sau khi 

chưng cất nhựa thông với nước), tinh dầu thông [nhựa thông để khử dầu mỡ].  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch: môi giới hàng hải; đại lý cho thuê tàu biển; cho thuê container 
vận chuyển hàng hóa: cho thuê kho bãi gửi hàng hóa: vận tải hàng hóa băng đường bộ và 
đường biển.  

 
 

(210) 4-2016-27243 (220) 01.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; 26.4.4 
(591) Đỏ tươi, vàng 

(540) 

 

(731) Lin Yong Zhong   (VN) 
Số 38 đường 394 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Gia cầm đã qua chế biến: vịt, ngỗng, gà, thịt heo đã qua chế biến.  
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(210) 4-2016-27269 (220) 05.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 

tơ, máy bơm, máy khoan, van xả.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện thuộc nhóm này như: tụ điện, dây điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống điều hòa không khí như: quạt, máy điều hòa; thiết bị và hệ 
thống cấp nước như: vòi phun nước, thiết bị phun nước.  

 
Nhóm 17: Vật liệu xây dựng thuộc nhóm này như: ống nước mềm, ống nhựa mềm.  

 

 
(210) 4-2016-27341 (220) 05.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Ly Johann Kim - Long   (VN) 

Lầu 17, Block 5, Lô B, chung cư Mỹ 
Phước, số 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa quang; đĩa compact, DVD các phương 

tiện ghi âm kỹ thuật số; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết 
bị ngoại vi máy tính; quần áo bảo hộ; găng tay bảo hộ; mặt nạ lặn, kính bảo hộ; kính đeo 
mắt; túi đựng kính đeo mắt; thẻ nhớ hoặc vi xử lý; túi đựng máy vi tính xách tay. 

 
Nhóm 16: Vật liệu in; tranh ảnh; văn phòng phẩm; chất dính (keo dán) cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; bản in đúc; áp phích bằng giấy hoặc 
bìa cứng; tập anbom; thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; sách; báo chí; bản cáo bạch; tờ 
rơi; lịch; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản hoặc khắc; mẫu may; bản vẽ; túi bằng giấy 
hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; áo sơ mi; quần áo bằng da; quần áo bằng giả da; thắt 
lưng (trang phục); bộ lông thú [trang phục]; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; ca vát; 
trang phục dệt kim; tất (vớ); dép đi trong nhà; giày bãi biển; giày trượt tuyết; giày thể 
thao; quần áo lót. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; chức năng văn phòng: xử lý văn bản; phân phối các tài liệu quảng 

cáo (tờ rơi, tờ chương trình, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ trả lời điện thoại [dùng cho chủ 

thuê bao vắng mặt]; trưng bày hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; tư 

vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê 

thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; công bố văn bản công khai; cho 

thuê không gian quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 38: Truyền thông bằng thiết bị đầu cuối máy tính; truyền thông bằng mạng cáp 

quang; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); 

hãng tin tức hoặc thông tin cơ quan (tin tức); phát thanh; truyền hình; dịch vụ tin nhắn 

điện tử. 
 

(210) 4-2016-27440 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần S.O.L  (VN) 
36 đường số 1, phường 4, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-27492 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.15.15; A5.5.20; 26.1.2; 1.15.23 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(731) TELENOR ASA  (NO) 

Snaroyveien 30, 1360 FORNEBU, 

NORWAY 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ, cụ thể là dịch vụ đổi tiền, 

trả góp, đánh giá tiền tệ; kinh doanh bất động sản, cụ thể là đại lý bất động sản, định giá 

bất động sản, môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, cho thuê 

thiết bị viễn thông, dịch vụ bảng tin điện tử.  
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(210) 4-2016-27493 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) LIAOWEIJUN  (CN) 

No.5 Xincuo Six Lane, Sixiaxia, Simapu 
Town, Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; giày; yếm; trang phục dệt kim; bộ quần áo tắm.  
 

 
(210) 4-2016-27495 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A26.1.18; 26.1.10; 7.1.6 
(731) FOSHAN NANHAI CHINA 

ASSOCIATING WINDOWS AND 
DOORS CO., LTD.  (CN) 
Plant 1, Xiaoweikeng Industrial Zone, 
Zhaoda Rd., Shishan Town, Nanhai 
District, Foshan City, Guangdong, China

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 06: Hàng rào bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; bộ phận bằng sắt dùng cho 

cửa sổ; mành che ngoài cửa bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; tấm chắn côn 
trùng bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; bộ phận bằng sắt dùng cho cửa ra vào; khung 
cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại dùng cho cửa ra vào.  

 

 
(210) 4-2016-27520 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh da trời (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị nghe 
nhìn Trường Thịnh  (VN) 
518 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy chiếu, màn hình cảm ứng, màn hình led, máy chiếu vật thể. 

 

 
(210) 4-2016-27522 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNNH thiết bị nghe 
nhìn Trường Thịnh   (VN) 
518 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy chiếu, loa, màn hình cảm ứng, màn hình led, máy chiếu vật thể.  
 

 
(210) 4-2016-27524 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNNH thiết bị nghe 
nhìn Trường Thịnh   (VN) 
518 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy chiếu vật thể, màn hình cảm ứng, màn hình led, bảng tương tác, 

màn hình ghép. 
 

 
(210) 4-2016-27529 (220) 06.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; 5.7.21; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh là cây, xanh da trời, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Thanh Long 
Sạch  (VN) 
Xóm 1, thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi.  
 

Nhóm 32: Nước ép (từ quả thanh long).  
 

 
(210) 4-2016-27543 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 3.3.1; A1.1.10; 

A1.11.8; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh cô ban, vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, phố Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
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(210) 4-2016-27545 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.11.8; 

3.3.1; 26.13.1; 5.7.8 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh cô ban, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, phố Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-27562 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 26.15.15; 26.3.23; A18.5.3; 

A24.7.13 
(731) A.M.R INDUSTRY COMPANY 

LIMITED   (TH) 
66/12-13 Moo.5 Soi Keawinn 
Prachaautid Kanchanapisek Road, 
Tumbol Saothonghin Aumpur Bangyai 
Nonthaburi Province 11140 Thailand 

(540) 

   (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hiểm; vật dụng nút lỗ tai cho thợ lặn; mặt nạ lặn, mũ 

bảo hiểm cho thể thao; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; kính bảo 
hộ; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, 
phòng chống bức xạ và phòng chống cháy. 

 

 
(210) 4-2016-27603 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) THE TJX COMPANIES, INC.   (US) 

770 Cochituate Road, Framingham, 
Massachusetts 01701, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ gồm có bộ đồ giường, khăn trải giường bằng vải lanh, 

chăn, gối, khăn tắm, đồ đạc và đồ vải lanh dùng trong nhà tắm, đồ vải dệt dùng cho nhà 
bếp, đồ đạc, rèm, thanh treo rèm, vật dụng để trang trí cửa sổ, đèn, vật chứa đựng bằng gỗ, 
vật chứa đựng bằng kim loại, vật chứa đựng bằng liễu gai hoặc vật chứa đựng bằng bìa 
cứng, nến, khung ảnh, hoa giả, sản phẩm dành cho thú cưng bao gồm đĩa đựng thức ăn, 
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giường cho thú cưng, vòng cổ cho thú cưng, sản phẩm bằng giấy, văn phòng phẩm, giấy 
bao gói và ruy băng gói quà, vật dung trang trí trong bữa tiệc, tạp chí, sách, phụ kiện dùng 
cho nhà tắm làm bằng kim loại, cụ thể là thanh treo khăn, móc treo áo choàng mặc sau 
khi tắm, rổ, dao, dao kéo, dụng cụ nấu ăn, đồng hồ, đồ đạc được dùng để trang trí, hộp 
đựng ảnh và tập anbom, tủ đóng trong tường chứa quần áo, tấm thảm, khăn trải bàn, bộ đồ 
ăn, bát, đĩa, đồ thủy tinh, đồ đạc và vật dụng dùng cho nhà bếp, cốc để uống, ấm, chảo, 
vật dụng nhỏ, thảm dày, thảm chùi chân sau khi tắm, đồ chơi cho trẻ con, đồ trang trí cho 
các dịp lễ, tác phẩm nghệ thuật, kem dưỡng thể, nước xức ngoài da sau khi tắm, đồ trang 
sức, đồng hồ đeo tay, túi xách tay, ví bỏ túi, ba lô, va li đựng hành lý, ô, quần áo, thắt 
lưng da, đồ đi chân, tất, đồ đội đầu, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi của trẻ em, đồ chơi và thú 
bằng vải nhung, dụng cụ thể dục và thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-27604 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) NBC FOURTH REALTY CORP.   (US) 

770 Cochituate Road, Framingham, 
Massachusetts 01701, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ gồm có bộ đồ giường, khăn trải giường bằng vải lanh, 

chăn, gối, khăn tắm, đồ đạc và đồ vải lanh dùng trong nhà tắm, đồ vải dệt dùng cho nhà 
bếp, đồ đạc, rèm, thanh treo rèm, vật dụng để trang trí cửa sổ, đèn, vật chứa đựng bằng gỗ, 
vật chứa đựng bằng kim loại, vật chứa đựng bằng liễu gai hoặc vật chứa đựng bằng bìa 
cứng, nến, khung ảnh, hoa giả, sản phẩm dành cho thú cưng bao gồm đĩa đựng thức ăn, 
giường cho thú cưng, vòng cổ cho thú cưng, sản phẩm bằng giấy, văn phòng phẩm, giấy 
bao gói và ruy băng gói quà, vật dung trang trí trong bữa tiệc, tạp chí, sách, phụ kiện dùng 
cho nhà tắm làm bằng kim loại, cụ thể là thanh treo khăn, móc treo áo choàng mặc sau 
khi tắm, rổ, dao, dao kéo, dụng cụ nấu ăn, đồng hồ, đồ đạc được dùng để trang trí, hộp 
đựng ảnh và tập anbom, tủ đóng trong tường chứa quần áo, tấm thảm, khăn trải bàn, bộ đồ 
ăn, bát, đĩa, đồ thủy tinh, đồ đạc và vật dụng dùng cho nhà bếp, cốc để uống, ấm, chảo, 
vật dụng nhỏ, thảm dày, thảm chùi chân sau khi tắm, đồ chơi cho trẻ con, đồ trang trí cho 
các dịp lễ, tác phẩm nghệ thuật, kem dưỡng đựng hành lý, ô, quần áo, thắt lưng da, đồ đi 
chân, tất, đồ đội đầu, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi của trẻ em, đồ chơi và thú bằng vải nhung, 
dụng cụ thể dục và thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-27605 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) NBC FOURTH REALTY CORP.   (US) 

770 Cochituate Road, Framingham, 
Massachusetts 01701, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ gồm có bộ đồ giường, khăn trải giường bằng vải lanh, 

chăn, gối, khăn tắm, đồ đạc và đồ vải lanh dùng trong nhà tắm, đồ vải dệt dùng cho nhà 

bếp, đồ đạc, rèm, thanh treo rèm, vật dụng để trang trí cửa sổ, đèn, vật chứa đựng bằng gỗ, 

vật chứa đựng bằng kim loại, vật chứa đựng bằng liễu gai hoặc vật chứa đựng bằng bìa 

cứng, nến, khung ảnh, hoa giả, sản phẩm dành cho thú cưng bao gồm đĩa đựng thức ăn, 

giường cho thú cưng, vòng cổ cho thú cưng, sản phẩm bằng giấy, văn phòng phẩm, giấy 

bao gói và ruy băng gói quà, vật dung trang trí trong bữa tiệc, tạp chí, sách, phụ kiện dùng 

cho nhà tắm làm bằng kim loại, cụ thể là thanh treo khăn, móc treo áo choàng mặc sau 

khi tắm, rổ, dao, dao kéo, dụng cụ nấu ăn, đồng hồ, đồ đạc được dùng để trang trí, hộp 

đựng ảnh và tập anbom, tủ đóng trong tường chứa quần áo, tấm thảm, khăn trải bàn, bộ đồ 

ăn, bát, đĩa, đồ thủy tinh, đồ đạc và vật dụng dùng cho nhà bếp, cốc để uống, ấm, chảo, 

vật dụng nhỏ, thảm dày, thảm chùi chân sau khi tắm, đồ chơi cho trẻ con, đồ trang trí cho 

các dịp lễ, tác phẩm nghệ thuật, kem dưỡng thể, nước xức ngoài da sau khi tắm, đồ trang 

sức, đồng hồ đeo tay, túi xách tay, ví bỏ túi, ba lô, va li đựng hành lý, ô, quần áo, thắt 

lưng da, đồ đi chân, tất, đồ đội đầu, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi của trẻ em, đồ chơi và thú 

bằng vải nhung, dụng cụ thể dục và thể thao.  
 

 
(210) 4-2016-27606 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) HOMEGOODS, INC.   (US) 

770 Cochituate Road, Framingham, 

Massachusetts 01701, United States of 

America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ gồm có bộ đồ giường, khăn trải giường bằng vải lanh, 

chăn, gối, khăn tắm, đồ đạc và đồ vải lanh dùng trong nhà tắm, đồ vải dệt dùng cho nhà 

bếp, đồ đạc, rèm, thanh treo rèm, vật dụng để trang trí cửa sổ, đèn, vật chứa đựng bằng gỗ, 

vật chứa đựng bằng kim loại, vật chứa đựng bằng liễu gai hoặc vật chứa đựng bằng bìa 

cứng, nến, khung ảnh, hoa giả, sản phẩm dành cho thú cưng bao gồm đĩa đựng thức ăn, 

giường cho thú cưng, vòng cổ cho thú cưng, sản phẩm bằng giấy, văn phòng phẩm, giấy 

bao gói và ruy băng gói quà, vật dung trang trí trong bữa tiệc, tạp chí, sách, phụ kiện dùng 

cho nhà tắm làm bằng kim loại, cụ thể là thanh treo khăn, móc treo áo choàng mặc sau 

khi tắm, rổ, dao, dao kéo, dụng cụ nấu ăn, đồng hồ, đồ đạc được dùng để trang trí, hộp 

đựng ảnh và tập anbom, tủ đóng trong tường chứa quần áo, tấm thảm, khăn trải bàn, bộ đồ 

ăn, bát, đĩa, đồ thủy tinh, đồ đạc và vật dụng dùng cho nhà bếp, cốc để uống, ấm, chảo, 

vật dụng nhỏ, thảm dày, thảm chùi chân sau khi tắm, đồ chơi cho trẻ con, đồ trang trí cho 

các dịp lễ, tác phẩm nghệ thuật, kem dưỡng thể, nước xức ngoài da sau khi tắm, đồ trang 

sức, đồng hồ đeo tay, túi xách tay, ví bỏ túi, ba lô, va li đựng hành lý, ô, quần áo, thắt 

lưng da, đồ đi chân, tất, đồ đội đầu, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi của trẻ em, đồ chơi và thú 

bằng vải nhung, dụng cụ thể dục và thể thao.  
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(210) 4-2016-27607 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) MARSHALLS OF NEVADA, INC.  

(US) 
770 Cochituate Road, Framingham, 
Massachusetts 01701, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ gồm có đồ dùng gia đình, bộ đồ giường, khăn trải 

giường bằng vải lanh, chăn, gối, khăn tắm, đồ đạc và đồ vải lanh dùng trong nhà tắm, đồ 
vải dệt dùng cho nhà bếp, đồ đạc, rèm, thanh treo rèm, vật dụng để trang trí cửa sổ, đèn, 
vật chứa đựng bằng gỗ, kim loại, liễu gai hoặc bìa cứng, nến, khung ảnh, hoa giả, sản 
phẩm dành cho thú cưng bao gồm đĩa đựng thức ăn, giường cho thú cưng, vòng cổ cho thú 
cưng, sản phẩm bằng giấy, văn phòng phẩm, giấy bao gói và ruy băng gói quà, vật dụng 
trang trí trong bữa tiệc, tạp chí, sách, phụ kiện dùng cho nhà tắm làm bằng kim loại, cụ 
thể là thanh treo khăn, móc treo áo choàng mặc sau khi tắm, rổ, dao, dao kéo, dụng cụ 
nấu ăn, đồng hồ, đồ đạc được dùng để trang trí, hộp đựng ảnh và tập anbom, tủ đóng trong 
tường chứa quần áo, tấm thảm, khăn trải bàn, bộ đồ ăn, bát, đĩa, đồ thuỷ tinh, đồ đạc và 
vật dụng dùng cho nhà bếp, cốc để uống, ấm, chảo, vật dụng nhỏ, thảm dày, thảm chùi 
chân sau khi tắm, đồ chơi cho trẻ con, đồ trang trí cho các dịp lễ, đặc sản và quà tặng, tác 
phẩm nghệ thuật, đồ thủ công, kem dưỡng thể, nước xức ngoài da sau khi tắm, đồ trang 
sức, đồng hồ đeo tay, túi xách tay, ví bỏ túi, ba lô, va li đựng hành lý, ô, quần áo, thắt 
lưng da, đồ đi chân, tất, đồ đội đầu, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi của trẻ em, đồ chơi và thú 
bằng vải nhung, dụng cụ thể dục và thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-27643 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) HUMAJOR CO., LTD.   (KR) 

11F Aprosquare, 55, Seocho-daero 77-
gil, Seocho-gu, Seoul, Republic Of 
Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc tạm thời 

(hair rinses); dầu gội đầu; đồ trang điểm; mặt nạ làm se khít lỗ chân lông (mỹ phẩm); kem 
và nước thơm mỹ phẩm để chăm sóc da mặt và cơ thể; chế phẩm trang điểm không chứa 
thuốc; xà phòng; kem chống nắng (sun block lotions); kem mát xa; bộ mặt nạ làm đẹp; 
kem dưỡng dùng cho trẻ em (không chứa thuốc); sữa dưỡng thể; miếng mút, khăn giấy 
hoặc khăn ướt để làm sạch được làm ẩm hoặc tẩm nước thơm mỹ phẩm/ chế phẩm tạo mùi 
thơm/chế phẩm vệ sinh; sữa rửa mặt; mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu; mỹ phẩm dùng 
cho mặt và cơ thể. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch 
vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm qua internet; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm qua 
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internet; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán buôn dầu gội 
đầu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dầu gội đầu; dịch vụ cửa hàng bán buôn nước hoa; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán buôn xà phòng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
xà phòng, dịch vụ thông tin thương mại và thông tin quảng cáo thông qua internet; quảng 
cáo; dịch vụ tư vấn về quảng cáo; dịch vụ tư vấn marketing kinh doanh, dịch vụ 
marketing; dịch vụ khuyến mại và quảng cáo cho công ty; dịch vụ trung tâm mua sắm có 
đầy đủ các chủng loại hàng hóa thông qua internet; dịch vụ tư vấn về việc chuẩn bị và tiến 
hành các giao dịch thương mại; dịch vụ trung gian liên quan đến việc bán hàng theo đơn 
đặt hàng qua thư thông qua phương tiện liên lạc bằng điện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thông tin liên quan đến các sản phẩm y tế; thẩm mỹ viện; dịch vụ tư 
vấn làm đẹp; dịch vụ cắt sửa móng tay; mỹ viện chăm sóc da; mỹ viện làm đẹp da; dịch 
vụ trang điểm; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ xoa 
bóp; dịch vụ vẽ móng; dịch vụ chăm sóc lông mày; tư vấn làm đẹp liên quan đến chứng 
rụng tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện điều trị chứng rụng tóc; mát xa chăm sóc sức khỏe (health 
massage); dịch vụ cung cấp thông tin về làm đẹp; dịch vụ triệt lông (dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp); dịch vụ tư vấn làm đẹp da; dịch vụ chăm sóc da đầu; thẩm mỹ viện và mỹ viện làm 
tóc. 

 

 
(210) 4-2016-27644 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HUMAJOR CO., LTD.   (KR) 

11F Aprosquare, 55, Seocho-daero 77-
gil, Seocho-gu, Seoul, Republic Of 
Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc 

tạm thời (hair rinses); dầu gội đầu; đồ trang điểm; mặt nạ làm se khít lỗ chân lông (mỹ 
phẩm); kem và nước thơm mỹ phẩm để chăm sóc da mặt và cơ thể; chế phẩm trang điểm 
không chứa thuốc; xà phòng; kem chống nắng (sun block lotions); kem mát xa; bộ mặt nạ 
làm đẹp; kem dưỡng dùng cho trẻ em (không chứa thuốc); sữa dưỡng thể; miếng mút, 
khăn giấy hoặc khăn ướt để làm sạch được làm ẩm hoặc tẩm nước thơm mỹ phẩm/chế 
phẩm tạo mùi thơm/chế phẩm vệ sinh; sữa rửa mặt; mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu; mỹ 
phẩm dùng cho mặt và cơ thể. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch 
vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm qua internet; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm qua 
internet; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán buôn dầu gội 
đầu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dầu gội đầu; dịch vụ cửa hàng bán buôn nước hoa; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán buôn xà phòng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
xà phòng, dịch vụ thông tin thương mại và thông tin quảng cáo thông qua internet; quảng 
cáo; dịch vụ tư vấn về quảng cáo; dịch vụ tư vấn marketing kinh doanh, dịch vụ 
marketing; dịch vụ khuyến mại và quảng cáo cho công ty; dịch vụ trung tâm mua sắm có 
đầy đủ các chủng loại hàng hóa thông qua internet; dịch vụ tư vấn về việc chuẩn bị và tiến 
hành các giao dịch thương mại; dịch vụ trung gian liên quan đến việc bán hàng theo đơn 
đặt hàng qua thư thông qua phương tiện liên lạc bằng điện. 
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(210) 4-2016-27645 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/015,938 27.04.2016 US 

(731) SHORELIGHT EDUCATION LLC  
(US) 
2 Seaport Lane, No. 500, Boston, 
Massachusetts 02210, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực sắp xếp việc làm; cung cấp thông tin nghề 

nghiệp thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp mô hình mẫu, chiến lược và nguồn 
lực cho việc thực hiện các hoạt động văn phòng cho các trường/viện đại học trong lĩnh vực 
các chương trình học trực tuyến, cụ thể là điều phối và chịu trách nhiệm đối với tất cả các 
mặt trong quá trình khởi đầu và hoạt động hằng ngày trong các quá trình khác; cung cấp 
thông tin nghề nghiệp cho sinh viên; dịch vụ tư vấn liên quan đến sắp xếp việc làm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, cung cấp các lớp học, hội nghị chuyên đề, hội nghị, 
hội thảo, gia sư, hướng dẫn trong lĩnh vực nghề nghiệp, chuẩn bị kiểm tra, đào tạo giáo 
viên, quản lý và phát triển chương trình giảng dạy; cung cấp thông tin trong các lĩnh vực 
chuẩn bị kiểm tra, đào tạo giáo viên, quản lý và phát triển chương trình giảng dạy và các 
môn học lý thuyết được dạy ở các bậc tiểu học, trung học và đại học; dịch vụ giáo dục, cụ 
thể là, cung cấp các khóa chuẩn bị cho các kỳ thi, cung cấp các khóa học trực tuyến về 
giảng dạy ở trường trung học, đại học, và bậc sau trung học cho tín chỉ học thuật; cung 
cấp các khóa học trực tuyến về giảng dạy trong các lĩnh vực anh ngữ, viết sách, nghiên 
cứu xã hội, toán học, khoa học và ngoại ngữ; cung cấp các khóa học trực tuyến về giảng 
dạy tại bậc trung học và khóa đào tạo ở trường đại học trong lĩnh vực các kĩ năng giảng 
dạy; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị kiểm tra, đào tạo giáo viên, quản lý và 
phát triển chương trình giảng dạy; quản lý và hỗ trợ quản lý việc thiết kế, triển khai và 
phát triển các chương trình học trực tuyến cho các trường/viện đại học; dịch vụ chiêu sinh 
và tuyển sinh sinh viên cho các chương trình học trực tuyến của các trường/viện đại học. 

 

 
(210) 4-2016-27655 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Sông 
Lam  (VN) 
36B Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản; thuốc trị nấm, trị bệnh cho cây, thuốc bảo vệ thực vật cụ 
thể gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh dùng cho thực vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, mua bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trị nấm, trị bệnh cho 
cây.  
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(210) 4-2016-27681 (220) 07.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 8.1.18; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá nhạt, hồng nhạt, hồng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Greenie Scoop  
(VN) 
888 đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất để thuộc da (trừ dầu); chất dính dùng 

cho mục đích công nghiệp; hóa chất nông nghiệp, ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 
dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng để bảo 
quản thực phẩm; hợp phần để sản xuẩt gốm kỹ thuật; đất sét / cao lanh/ dung dịch sét lỏng 
để làm đồ sứ; phân bón; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống rỉ (để bảo quản); phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này); 
kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc 
nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in; sản phẩm dùng 
để bảo quản gỗ. 

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc diệt cỏ; chế phẩm dược; chế phẩm thú 
y; chế phẩm diệt trừ sâu hại; tã lót trẻ em bằng giấy hoặc bằng xenlulo dùng một lần. 

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ] cụ thể là khóa bằng kim 
loại (trừ khóa điện); kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công (trừ công cụ cầm tay chạy 
điện); máy nông nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ (trừ công cụ 
cầm tay chạy điện); máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ truyền động dùng cho máy 
móc.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 09: ắc quy điện; thiết bị ghi thời gian; phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy vi tính; 
dây dẫn điện, thiết bị để xử lý dữ liệu; dụng cụ đo điện; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết 
bị và dụng cụ quang học; thiết bị điện báo truyền ảnh; dụng cụ đo khoảng cách; máy thu 
thanh và thu hình, thiết bị và dụng cụ trắc địa. 

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 
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Nhóm 11: Hệ thống và thiêt bị để nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị sưởi 
ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sinh hơi nước, 
thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị cung cấp nước. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyên bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; giấy; xuất bản 
phẩm dạng in; văn phòng phẩm; (trừ thiết bị giảng dạy). 

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; chế phẩm dùng để bịt lỗ rò rỉ; chất 
dẻo bán thành phẩm; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; cao su 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu cách âm; ống mềm không bằng kim loại. 

 

Nhóm 18: vật liệu giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim loại; 
vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống cứng dẫn nước không bằng 
kim loại; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; đồ 
dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ lau 
chùi bằng tay; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), lược; 
bọt biển cho mục đích gia dụng; bàn chải; vật liệu dùng làm bàn chải.  

 

Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 
 

Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh. 

 

Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân.  
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Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo; 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ). 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); trứng; rau đã nấu chín; 
quả đã nấu chín; nước quả nấu đông; trái cây đã được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã 
được bảo quản; sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; dầu có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Chè; cà phê; đường; đồ gia vị; chế phẩm của ngũ cốc; kem lạnh; bánh; kẹo; 
hương liệu (trừ tinh dầu); bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống ); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây (đồ uống không cồn). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng, dịch vụ lựa chọn hàng hóa cho người 
khác để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh, kế toán; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (ngoại trừ điện thoại, máy fax và máy vi tính). 

 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giặt là. 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà. 

 

Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người 
khác). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ 
cung cấp các tiện nghi giải trí; dịch vụ dịch thuật. 
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Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết, thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ 
làm vườn cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ cho thuê 
quần áo dạ hội; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2016-27708 (220) 08.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FOODY  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà Jabes 1, số 244 Cống 
Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý giao dịch thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-27709 (220) 08.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FOODY  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà Jabes 1, số 244 Cống 
Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý giao dịch thương mại. 
 

Nhóm 42: Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tạo lập trang thông tin điện tử tổng hợp; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2016-27710 (220) 08.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FOODY  (VN) 
Lầu 8 tòa nhà Jabes 1, số 244 Cống 
Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý giao dịch thương mại. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và giao nhận hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-27769 (220) 08.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh lá cây đậm 
(731) CAINZ CORPORATION  (JP) 

1-2-1, Wasedanomori, Honjo-Shi, 
Saitama, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân tạo, 
dạng thô, chưa xử lý; chế phẩm hóa học dùng cho nhiếp ảnh; thuốc thử hoá học, không 
dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; phân bón; hợp chất dập lửa; hoá chất dùng cho nghề 
làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất 
công nghiệp; chất dẻo dạng thô; chất để thuộc da.  

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ (để bao quản); chế phẩm màu; 
màu nhuộm; nhựa tự nhiên (dạng thô); sơn; chất màu; mực in; hộp mực đã có mực dùng 
cho máy in và máy sao chụp; véc ni.   

 
Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; chế phẩm làm thơm không khí; chế phấm tẩy trắng (làm 
phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
tắm; mỹ phẩm; chất khừ mùi dùng cho người hoặc động vật; tinh dầu; nước xức tóc; chế 
phẩm để giặt; nước hoa; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm trang điểm.  

 
Nhóm 04: Nến; hợp chất hấp thu bụi; nhiên liệu; dầu công nghiệp; chất bôi trơn; dầu để 
bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da; sáp (nguyên liệu thô).  

 
Nhóm 05: Cao dán (dùng trong mục đích y tế); tã lót (tã trẻ em); chất khử mùi không 
dùng cho người hoặc động vật; tã lót dùng cho người không kiềm chế được; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn, vật liệu băng bó (dùng trong y tế); thực 
phẩm cho em bé; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung 
dinh dưỡng; dược phẩm; sữa bột cho em bé; miếng đệm lót vệ sinh; chế phẩm diệt trừ sâu 
bọ gây hại; chế phẩm thú y.  

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây 
dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ; khoá 
bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; ống dẫn bằng kim loại; két an toàn; dây kim loại 
thường.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy thổi; máy nén (máy 
móc); máy nghiền; máy cắt; máy khoan; thiết bị nâng; động cơ không dùng cho xe cộ mặt 
đất; bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; 
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máy sản xuất điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ; máy và thiết bị để 
làm sạch (dùng điện); máy trộn (máy móc); máy bào rãnh; động cơ điện, không dùng cho 
xe cộ mặt đất; máy in; cơ cấu truyền động, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bán hàng 
tự động; thiết bị rửa; máy hàn điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dao kéo (dụng cụ cầm tay); công cụ 
cắt (dụng cụ cầm tay); bàn là; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); kéo 
xén (tông đơ) căt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công; dao (dụng cụ cầm tay); dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng 
điện; dao cạo, dùng diện hoặc không dùng điện; kéo (dụng cụ cầm tay); dụng cụ mài sắc; 
vũ khí đeo cạnh sườn, không phải súng; nhíp.  

 
Nhóm 09: Thiết bị báo động; kính chống loá mắt; pin điện; máy tính toán; thiết bị ngoại 
vi máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy vi tính; dây dẫn điện; kính áp tròng; 
thiết bị để xử lý dữ liệu; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; kính đeo mắt; máy fax; 
kính bảo hộ cho thể thao; thiết bị dập lửa; thẻ mạch thích hợp (thẻ thông minh); thiết bị và 
dụng cụ cứu hộ; dụng cụ đo; thiết bị kiểm tra, dùng điện; dụng cụ hàng hải; vật dùng 
quang học; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); phích cắm, ô cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; mũ 
bảo hiểm cho thể thao; mặt nạ bảo hộ; thiết bị điều khiển từ xa; điện thoại thông minh; 
thiết bị giảng dạy; điện thoại; thiêt bị thu hình; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiêt bị ghi truyền thông kỹ thuật số; phần mềm 
trò chơi điện tử (được ghi sẵn).  

 
Nhóm 10: Nạng chống cho người tàn tật; thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ lấy ráy 
tai; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; 
vật dụng chỉnh hình; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; băng để hỗ trợ băng bó; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; lọ (ống) đựng nước tiểu để xét nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
thú y; khung hỗ trợ tập đi dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống lọc khí; thiết bị dùng cho bồn tắm; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; 
đèn điện; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và máy làm lạnh; phụ 
tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; hệ thống và thiết bị vệ sinh; 
thiết bị sinh hơi nước; buồng vệ sinh; máy và thiết bị làm sạch nước; hệ thống cung cấp 
nước.  
Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; xe đẩy trẻ em; đầu máy cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em 
(trong xe cộ); lốp cho bánh xe cộ; xe đẩy tay (xe cộ); bộ ghế nệm cho xe cộ; xe cộ cho 
việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; xe lăn dùng cho 
người tàn tật; cửa kính cho xe cộ.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); vòng đeo chìa khóa 
(đồ nữ trang giả rẻ tiền); huy chương; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá 
quý; đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chât dẻo, dùng để bao gói; vật liệu 
đóng sách; bìa cứng; dụng cụ vẽ; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; giấy; ảnh chụp (được in); 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng 
dạy (trừ thiết bị giảng dạy); giấy vệ sinh.  
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Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc 
gia dụng; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); ống mềm, không bằng kim loại; đệm lót; vật 
liệu cách điện, cách nhiệt; vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo; 
màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục 
đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; cao su, thô hoặc bán thành phẩm; xi gắn kín; 
nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  

 
Nhóm 18: Túi; quần áo cho vật nuôi trong nhà; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; bộ yên 
cương cho động vật; vật liệu giả da; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ví tiền; yên 
cương; dây đeo để giữ trẻ em; vali (hành lý); ô; gậy chống.  

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng, 
không bằng kim loại; xi măng (vật liệu xây dựng); cửa, không bằng kim loại; gỗ xẻ; ống 
dẫn cứng không bằng kim loại (xây dựng); cát, trừ loại dùng cho lò đúc; đá; cửa sổ, không 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ chứa đựng 
không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); đệm; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không 
bằng kim loại; đồ đạc trong nhà; phụ kiện lăp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; mành 
che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng) [đồ đạc]; cũi cho vạt nuôi trong nhà; khoá (trừ 
khoá điện), không bằng kim loại; gương soi; hộp làm ô vật nuôi trong nhà; đinh vít, không 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; đồ dùng để chải; chuồng cho vật 
nuôi trong nhà; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
hoặc nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ mỹ phẩm; thiết bị lau bụi không 
dùng điện; chậu hoa; kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); chuồng nuôi 
động vật trong nhà (vườn nuôi thú); dụng cụ nhà bếp; vật liệu đánh bóng dùng để làm 
sáng bóng trừ các chế phẩm, giấy và đá mài; đồ gốm để chứa đựng, bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng, dùng điện; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 22: Mái che bằng vải dệt; túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói; túi (bao tải) 
cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu có số lượng lớn; cáp không bằng kim loại; 
lưới; rèm che bên ngoài cửa bằng vật liệu dệt; dây thừng; bao tải (túi) bằng vải, dùng để 
đóng gói; dây bện; vật liệu nhồi độn không bằng cao su hoặc chất dẻo, giấy hoặc bìa 
cứng; vải dầu; lều (mang đi được); sợi dệt (sợi thô).  

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; len đã se thành sợi; chỉ; sợi và chỉ len; sợi dệt.  

 
Nhóm 24: Khăn tắm, trừ quần áo; khăn trải giường bằng vải lanh; vải dùng để dệt; rèm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải sử dụng trong ngành dệt; vật liệu lọc dùng làm vải 
dệt; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vải lanh dùng trong nhà; màn chống muỗi; mÒn bông; khăn 
trải bàn không làm bằng giấy; vật liệu dệt; khăn mặt bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo bơi; quần áo lót; đồng phục.  

 
Nhóm 26: Hoa nhân tạo; cúc (dùng cho quần áo); phụ kiện trang trí dành cho tóc; đồ để 
thêu trang trí; đồ để khâu, trừ chỉ; đai giữ dạy trẻ tập đi; ruy băng (đồ may vá); dây giày; 
bộ tóc giả.  
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Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; tấm thảm; thảm treo tường trang trí, không bằng sợi dệt; 
tấm phủ sàn; chiếu; thảm dầy trải sàn; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi, thiết bị tập thể dục; thiết bị phục hồi cơ thể; vợt dùng để bắt 
bướm; thiết bị để làm ảo thuật; đồ để cưỡi ngựa; đồ câu cá; trò chơi; máy để tập luyện thể 
dục; lưới cho thể thao; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ (đồ vật thích hợp 
cho buổi tiệc); đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); 
đồ chơi.  

 
Nhóm 29: Đậu đã được bảo quản; dầu ăn; thực phẩm được chế biến dựa trên cơ sở cá; trái 
cây được bảo quản; thịt được bảo quản; sản phẩm sữa; quả hạch đã chế biến; xúp; rau đã 
được bảo quản; thức ăn đã được chế biến chủ yêu gồm có thịt, cá, hải sản, đậu, pho mát 
thực vật, và hoặc trứng.  

 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; chế phấm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh dựa trên cơ sở 
ngủ cốc; cà phê; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn 
được; bột mì; chất làm ngọt tự nhiên; mì dẹt; bột nhồi; gạo; trà; đồ uống dựa trên cơ sở 
trà; bữa ăn nhẹ đóng hộp gồm có cơm, với thịt, cá hoặc rau (cơm là chủ yếu); thức ăn đã 
chế biến chủ yếu gồm có mỳ ống hoặc cơm.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; cá còn sống; củ của cây hoa; hoa khô dùng để trang trí; 
hoa tự nhiên; trái cây tươi; hạt (ngũ cốc); động vật sống; hạt giống thực vật; cây trồng; 
cây giống; thảm cỏ tự nhiên; gỗ cây (chưa xử lý); rau tươi.  

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; xi rô 
dùng cho đồ uống; nước (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; tinh dầu rượu; chiết xuất alcolic; chiết xuất trái cây, 
có cồn; rượu sa kê; rượu vang.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phổ biến các vật liệu quảng cáo và hỗ trợ bán hàng; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông, 
cho mục đich bán lẻ; dịch vụ thiết kế và sản xuất vật liệu quảng cáo; dịch vụ tổ chức và 
điều hành hội chợ thương mại dùng cho mục đích quảng cáo; dịch vụ bản quyền cho mục 
đích quảng cáo và hỗ trợ bán hàng; dịch vụ trang trí quầy hàng; dịch vụ tư vấn điều hành 
kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); dịch vụ điều hành kinh doanh cho 
khách sạn; dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ lập bản thanh toán; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khấu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sau, các sản phẩm để cải tạo 
nhà ở cụ thể là chất dính dùng cho mục đích công ngiệp, sơn, sáp, đánh ván sàn, gỗ thành 
phẩm, tấm phủ sàn làm bằng vải dệt hoặc bằng chất dẻo, giấy dán tường, rèm bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo, hệ thống và thiết bị vệ sinh, vải dệt và bộ đồ giường, quần áo và đồ đi 
chân, túi và bao nhỏ, đồ dùng cá nhân, thức ăn và đồ uống, rượu, xe đạp, đồ đạc nội thât, 
phụ kiện nghề mộc, thảm tatami, dụng cụ tôn giáo, máy móc và thiết bị điện, dụng cụ 
cầm tay sắc và nhọn, dụng cụ cầm tay, và đồ ngũ kim, thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch 
và dụng cụ để giặt, chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế, mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm, kem đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa, máy và công cụ và vật tư 
nông nghiệp, hoa và cây tự nhiên, nhiên liệu, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, các mặt 
hàng về thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị trò chơi, máy và thiết bị nhiếp ảnh và 
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dụng cụ nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay và kinh mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ), 
vật liệu xây dựng, động vật cảnh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê 
bất động sản; dịch vụ mua và bán bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ 
cung cấp thông tin bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây dựng công trình chung; dịch vụ xây dựng và 
bảo dưỡng liên quan đến công trình dân dụng; dịch vụ nghề mộc; dịch vụ bọc đệm; dịch 
vụ hàn chì; dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt các máy móc và thiết bị văn phòng; 
dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt điện; dịch vụ lắp đặt đường dây 
viễn thông; dịch vụ cách nhiệt cho xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ vận hành 
và bảo dưỡng thiết bị xây dựng; dịch vụ sửa chữa xe đạp; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa 
xe có động cơ; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng đồng hồ và đồng hồ đeo tay; dịch vụ làm 
sạch bề mặt bên ngoài của tòa nhà; dịch vụ làm sạch cừa sổ; dịch vụ làm sạch thảm và 
chăn; dịch vụ đánh bóng sàn nhà.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cung cấp dịch vụ lái xe; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ 
vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ bãi 
đỗ xe; dịch vụ cho thuê ô tô; dịch vụ cho thuê xe đạp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật.  

 

 
(210) 4-2016-27772 (220) 08.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 13.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Huyền  (VN) 
1570/51 Võ Văn Kiệt, phường 07, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển bật tắt độ sáng tối bóng đèn LED. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; đèn trang trí; chụp đèn; bóng 
đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; đui đèn điện; máng đèn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; đèn trang trí; chụp 
đèn; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng; đui đèn điện; máng đèn; bộ điều khiển LED.  
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(210) 4-2016-27832 (220) 08.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; 25.1.25; A5.1.5; A5.1.16 
(731) BRANZ@ PTE LTD   (SG) 

100 Tras Street, # 16-01, 100am, 
Singapore 079027  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, và sản phẩm làm từ các vật liệu trên và không được xếp trong 
các nhóm khác; da động vật; da sống; rương đựng quần áo và túi hành lý; dù; ô che nắng 
và gậy chống; roi da; bộ yên cương và yên cương; hòm; túi; túi cầm tay; túi dạng hình chữ 
nhật xách tay; túi đeo ngang eo; túi nhỏ; vali; túi du lịch và vali du lịch; va li xách tay; ví 
đựng đồ trang điểm [túi rỗng]; túi đựng mỹ phẩm [túi rỗng]; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; tệp 
đựng giấy tờ, tài liệu [bằng da]; cặp da; vali dạng hộp; ví; ví nam; bao để giữ chìa khóa; 
vali đựng hành lý; ví nữ; ví đựng thẻ tín dụng; ba lô đeo lưng; ba lô du lịch; ba lô thời 
trang; túi xách học sinh; cặp học sinh; túi xách đi chợ dành cho phụ nữ; túi thể thao [túi 
hành lý]; túi dành cho vận động viên [túi hành lý]; túi đeo vai; dây đeo vai; các bộ phận 
và phụ kiện cho hàng hóa nêu trên. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-27840 (220) 08.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1; 15.7.1 
(731) Phạm Văn Trung  (VN) 

Số nhà 66 đường Camillo, khu Chung, xã 
Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cày; máy gặt; máy xát; máy nghiền; máy bơm ly tâm; bộ cày bừa lồng 
bám.  

 
 

(210) 4-2016-27885 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6; 25.1.25; 1.15.21 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ công 
nghệ lọc Hàn Việt  (VN) 
Số 15/A8, khu phố 3, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Lõi lọc; thiết bị làm sạch nước; bình đun nước nóng và làm lạnh tức thời để 
uống, chạy điện; máy làm sạch và khử độc thực phẩm, rau quả, chạy điện. 

 

 
(210) 4-2016-27897 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Vàng, nâu, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Cơ sở Hà Thành  (VN) 
Xóm 5, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang. 

 

 
(210) 4-2016-27920 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ   (VN) 
P1604, nhà N4D, khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), bồn tắm, vòi cảm ứng.  
 

Nhóm 21: Lô giấy (vật giữ giấy vệ sinh), vòng và thanh treo cho khăn tắm, giá để xà 
phòng, kệ để ly.  

 

 
(210) 4-2016-27921 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A26.11.12; 

A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ viện 
Hoài Anh  (VN) 
Số 199-201 phố Chùa Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Các loại hóa mỹ phẩm như: mỹ phẩm dùng để chăm sóc và làm đẹp da, chế 
phẩm xịt để làm thơm mát cơ thể, chế phẩm làm sạch cơ thể; các loại thuốc nhuộm màu 
dùng cho da (trong lĩnh vực thẩm mỹ dùng cho kỹ thuật phun thêu thẩm mỹ để tạo hình 
lông mày, làm hồng môi và xóa các vết thẫm màu trên da và trong một vài tác dụng làm 
đẹp khác). 
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Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp, dụng cụ và 
máy móc trong lĩnh vực thẩm mỹ. 

 
Nhóm 41: Dạy nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm tóc, dịch vụ spa 
sức khỏe, phẫu thuật tạo hình, dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2016-27926 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A7.1.11; 24.15.1; 7.1.24
(591) Nâu, vàng nâu, tím 

(540) 

  

(731) Phan Thị Bích Hà  (VN) 
260/5 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Túi ngủ. 
 

Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; chăn; vỏ nệm; rèm cửa ra vào; vải nhung.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và trưng bày: các sản phẩm nệm các loại, chăn gối 
các loại, bộ đồ giường, nệm ghế các loại.  

 

 
(210) 4-2016-27928 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Đen, nâu đậm, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán chay 
Man - Da - La  (VN) 
Số 110 đường Sương Nguyệt ánh, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do 

nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-27940 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) WEWORK COMPANIES INC.   (US) 

115 West 18th Street, New York, New 
York 10011, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy và bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; bút lông để vẽ; 
máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị 
giảng dạy và hướng dẫn); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc các nhóm 
khác); chữ in; bản kẽm để in; sách mỏng được in, tập sách nhỏ (quảng cáo), sổ tay hướng 
dẫn, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, cuốn sách nhỏ, tờ quảng cáo rời, tờ rơi thông tin, tờ 
thông tin và bản tin; xuất bản phẩm dạng in. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; xương, sừng, ngà, phiến sừng ở hàm cá 
voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm; vỏ cứng [mai] của động vật và của hạt, 
quả, trứng gia cầm; đá bọt; hổ phách vàng; gối; đệm. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ viễn thông mạng kỹ thuật số, cung cấp quyền truy cập 
mạng máy tính toàn cầu cho đa người dùng, cung cấp quyền truy cập internet không dây 
cho đa người dùng; truyền phát tin nhắn dạng văn bản, viđêô, hình ảnh và tin nhắn kỹ 
thuật số dưới dạng điện tử thông qua thiết bị cầm tay di động và thiết bị liên lạc không 
dây và có dây; cho phép người dùng truyền tin nhắn, văn bản, nội dung đa phương tiện, 
viđêô, âm thanh, hoạt hình và hình ảnh dưới dạng điện tử thông qua một mạng máy tính 
toàn cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu và bảng thông báo điện tử; dịch vụ 
hội nghị truyền hình; cung cấp (không phải mua bán) phương tiện và thiết bị cho hội nghị 
truyền hình và hội nghị truyền hình sử dụng công nghệ thực tế ảo (telepresence); dịch vụ 
bảng tin điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ phát thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện cho các sự 
kiện; dịch vụ chỗ ở tạm thời; cung cấp nhà ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà 
phê, quầy bán rượu, quán ăn tự phục vụ, và nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp (cho thuê) trung tâm cộng đồng cho các cuộc 
hội họp và hội nghị xã hội; cung cấp (cho thuê) tiện nghi hội thảo, triển lãm và hội họp; 
cho thuê phương tiện và phòng họp cho các sự kiện kinh doanh và xã hội; cung cấp dịch 
vụ giữ trẻ ban ngày; dịch vụ chăm sóc thú cưng ban ngày, cụ thể là cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ cho: lưu trú tạm thời, khách sạn, quán rượu nhà hàng, 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, và cho việc đặt hàng để giao 
và nhận thực phẩm; cho thuê khăn tắm và khăn trải giường; cho thuê khăn trải bàn. 

 

 
(210) 4-2016-27950 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A18.5.7; 18.3.21 
(591) Vàng nâu, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản KITELAND  (VN) 
Số nhà 9, đại lộ Thăng Long, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, chủ sở hữu 
hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; hoạt động 
tư vấn quản lý bất động sản 
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(210) 4-2016-27951 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 1.3.1; A26.11.12 
(591) Vàng, cam, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phát triển Đông Dương  (VN) 
Số 17 Lô B, đường số 1, KDC Phú Mỹ, 
khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, bao gồm các hàng hóa dịch vụ sau: bộ tích 

nhiệt; thiết bị thu hồi nhiệt; bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc); thiết bị gia 
nhiệt; tấm sưởi nóng; bộ tiết kiệm nhiên liệu không dùng cho động cơ. 

 

 
(210) 4-2016-27965 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HEALTHYMOUTH, LLC   (US) 

25438 Malibu Road, Malibu, California 
90265, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 31: Nước cô đặc dùng cho chế phẩm để làm đồ uống của vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-27966 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HEALTHYMOUTH, LLC  (US) 

25438 Malibu Road, Malibu, California 
90265, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 31: Nước cô đặc dùng cho chế phẩm để làm đồ uống của vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-27968 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mother & Son   (VN) 
Số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-27974 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần BGP PHARMA  
(VN) 
32/37 ông ích Khiêm, phường 14, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-28003 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại ý Gia   (VN) 
Số 555 đường Hàn Thuyên, phường Đại 

Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo, gạch, đất làm gạch, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đá 

xây dựng, đá hoa cương, đá granit, gạch lát nền, gạch vuông lát nền, ngói, gạch vuông ốp 

tường gạch ốp tường.  
 

 
(210) 4-2016-28009 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 20.1.17; 26.4.3 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan  (VN) 
Tổ 12 phường Long Biên, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
663 

(210) 4-2016-28012 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-026493 10.03.2016 JP 

(731) QUNIE CORPORATION   (JP) 
Akasaka K-Tower 8F, 1-2-7 
Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo, khuyến mại, và tư vấn liên quan; phân tích quản lý kinh 
doanh; tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn về chiến lược kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến các công ty khởi nghiệp và thành lập các công ty khởi nghiệp; 
các dịch vụ trợ giúp, tư vấn và cố vấn, và dịch vụ thông tin; tất cả liên quan đến quản lý 
kinh doanh; tư vấn liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn liên quan đến mua lại 
doanh nghiệp; nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; phân tích dữ liệu và số liệu thống kê 
về nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn và cố vấn về tiếp thị; cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ khuyến mại hoặc các dịch vụ liên quan đến bán hàng và cung cấp dịch 
vụ; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh] dưới hình thức mua hàng hóa cho người khác 
[mua hàng hóa cho người khác]; tư vấn điều hành và tổ chức kinh doanh bao gồm quản lý 
nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến nguồn nhân lực, nhân công và tái cấu trúc 
công ty; các dịch vụ tư vấn, cố vấn, lập kế hoạch, và khảo sát sơ bộ, và dịch vụ thông tin; 
tất cả liên quan đến việc phát triển công ty ra nước ngoài; các dịch vụ tư vấn và cố vấn 
cho các công ty đang phát triển ra nước ngoài; quản lý dịch vụ khách hàng; chuẩn bị và 
phân tích báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp (dịch vụ kế toán và kiểm toán); dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp, cụ thể là các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn, và cố vấn 
liên quan tới quản lý triển khai thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ 
thông tin; quản lý, thu thập và phân tích thông tin và dữ liệu kinh doanh trong các cơ sở 
dữ liệu trên máy tính; hệ thống hóa dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu trên máy tính; cung cấp 
hỗ trợ kinh doanh cho người khác về vận hành máy tính và các máy móc văn phòng tương 
tự.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ cố vấn trong lĩnh vực phát triển và cải tiến chất lượng phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình cho máy tính, 
hoặc bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn lập trình cho máy tính; tư vấn an ninh máy tính; 
thiết lập hoặc bảo trì trang web cho người khác; cho thuê phần mềm và chương trình máy 
tính; dịch vụ cho thuê máy tính; cung cấp sử dụng trực tuyến các chương trình máy tính 
không thể tải xuống được trên các mạng dữ liệu; cung cấp một phần mềm ứng dụng (phần 
mềm như một dịch vụ) sử dụng mạng truyền thông; cố vấn kỹ thuật liên quan đến máy 
tính và máy móc công nghiệp; thiết kế mạng và hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-28013 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-026492 10.03.2016 JP 

(531) 26.4.9; A25.7.3; 26.4.2; A26.11.7 
(591) Tím, ghi xám, trắng 
(731) QUNIE CORPORATION   (JP) 

Akasaka K-Tower 8F, 1-2-7 
Motoakasaka. Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo, khuyến mại, và tư vấn liên quan; phân tích quản lý kinh 

doanh; tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn về chiến lược kinh doanh; dịch vụ tư 

vấn và cố vấn liên quan đến các công ty khởi nghiệp và thành lập các công ty khởi nghiệp; 

các dịch vụ trợ giúp, tư vấn và cố vấn, và dịch vụ thông tin; tất cả liên quan đến quản lý 

kinh doanh; tư vấn liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn liên quan đến mua lại 

doanh nghiệp; nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; phân tích dữ liệu và số liệu thống kê 

về nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn và cố vấn về tiếp thị; cung cấp thông tin liên quan 

đến các dịch vụ khuyến mại hoặc các dịch vụ liên quan đến bán hàng và cung cấp dịch 

vụ; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh] dưới hình thức mua hàng hóa cho người khác 

[mua hàng hóa cho người khác]; tư vấn điều hành và tổ chức kinh doanh bao gồm quản lý 

nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến nguồn nhân lực, nhân công và tái cấu trúc 

công ty; các dịch vụ tư vấn, cố vấn, lập kế hoạch, và khảo sát sơ bộ, và dịch vụ thông tin; 

tất cả liên quan đến việc phát triển công ty ra nước ngoài; các dịch vụ tư vấn và cố vấn 

cho các công ty đang phát triển ra nước ngoài; quản lý dịch vụ khách hàng; chuẩn bị và 

phân tích báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp (dịch vụ kế toán và kiểm toán); dịch vụ 

hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp cụ thể là các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn, và cố vấn 

liên quan tới quản lý triển khai thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ 

thông tin; quản lý, thu thập và phân tích thông tin và dữ liệu kinh doanh trong các cơ sở 

dữ liệu trên máy tính; hệ thống hóa dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu trên máy tính; cung cấp 

hỗ trợ kinh doanh cho người khác về vận hành máy tính và các máy móc văn phòng tương 

tự.     

 

Nhóm 42: Dịch vụ cố vấn trong lĩnh vực phát triển và cải tiến chất lượng phần mềm máy 

tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình cho máy tính, 

hoặc bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn lập trình cho máy tính; tư vấn an ninh máy tính; 

thiết lập hoặc bảo trì trang web cho người khác; cho thuê phần mềm và chương trình máy 

tính; dịch vụ cho thuê máy tính; cung cấp sử dụng trực tuyến các chương trình máy tính 

không thể tải xuống được trên các mạng dữ liệu; cung cấp một phần mềm ứng dụng (phần 

mềm như một dịch vụ) sử dụng mạng truyền thông; cố vấn kỹ thuật liên quan đến máy 

tính và máy móc công nghiệp; thiết kế mạng và hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-28029 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) MCGRAW-HILL SCHOOL 

EDUCATION HOLDINGS, LLC   (US) 

Two Penn Plaza, New York, New York, 

USA 10121  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp và xuất bản các tài liệu giáo dục giảng 

dạy kỹ thuật số [không thể tải xuống được]. 
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(210) 4-2016-28034 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 3.7.16; 25.1.25; 26.1.2 
(591) Xanh lam đậm, đỏ, xanh nõn chuối, tím, 

da cam 

(540) 

  

(731) Yến Sào Kim Trang  (VN) 
QL1A, ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế.  
 

Nhóm 30: Cà phê; gạo.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 33: Rượu sâm.  
 

 
(210) 4-2016-28056 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.8 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BADITEX  (VN)
1157 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang: đồ đi chân, đội đầu, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2016-28057 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.8; 3.1.16 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BADITEX  (VN)
1157 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang: đồ đi chân, đội đầu, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2016-28058 (220) 09.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BADITEX  (VN)
1157 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang: đồ đi chân, đội đầu, khăn choàng. 
 

(210) 4-2016-28098 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 25.7.17 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Hoàng Long  (VN) 
Số K10-10, khu biệt thự Pegasus, phường 
Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y.  

 

 
(210) 4-2016-28105 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.7.23; 5.7.21; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước 

biển, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ   (VN) 
Tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 31: Quả hồng tươi. 

 

 
(210) 4-2016-28125 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Nguyễn Hữu Mạnh   (VN) 

Thôn Đại Mão, xã Hoài Thượng, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; tấm phủ 

đồ đạc bằng vải; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) dùng cho đồ đạc; màn chống muỗi.  
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(210) 4-2016-28129 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thực phẩm Nhật Nguyệt   (VN) 
Số 40, ngõ 68 đường Ngọc Thụy, phường 

Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm, cung cấp quà tặng, đồ lưu niệm, hộp đựng quà, 

lịch, thiệp chúc mừng. 
 

 
(210) 4-2016-28133 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.1.24 

(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông -S  (VN) 
VP 1101 tầng 11, số 9 Đào Duy Anh, 

phường Phương Liên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  
 
 

(210) 4-2016-28146 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A3.4.2; 25.1.6; A26.11.8; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Xây dựng và Quảng cáo 
Phương Tuấn   (VN) 
Số 72 Trần Phú, phường 2, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-28147 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; 26.5.1; 5.7.3; 24.15.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, xanh 

dương, cam 

(540) 

   

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina   (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-28181 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; 26.15.15; 25.1.25 
(731) CHARMING CHARLIE LLC  (US) 

5999 Savoy Drive, Houston, Texas 
77036, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng; chất 
thơm (nước thơm); sản phẩm chăm sóc cá nhân và hỗ trợ làm đẹp, cụ thể là mỹ phẩm 
chăm sóc cơ thể và làm đẹp, mỹ phẩm cho da mặt và cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
tắm, mỹ phẩm để xoa bóp, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc cá nhân không 
chứa thuốc để chăm sóc da, tóc và da đầu, chất chống đổ mồ hôi và chất khử mùi dùng 
cho cá nhân và chế phẩm chăm sóc cơ thể không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc móng. 

 

Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); đồ đeo mắt, cụ thể 
là kính râm, kính đeo mắt, gọng kính mắt và hộp đựng kính đeo mắt; dây xích và dây nhỏ 
đeo cho kính mắt; vỏ bọc, ốp bảo vệ dùng cho điện thoại di động; vỏ bọc, ốp bảo vệ dùng 
cho máy tính bảng; thẻ từ được mã hóa. 

 

Nhóm 20: Sừng dạng thô hoặc bán thành phẩm; ngà voi dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
phiến sừng ở hàm cá voi, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vỏ sò; đá bọt; hổ phách vàng; 
khung ảnh.  

 

Nhóm 21: Lợn đựng tiền tiết kiệm, không bằng kim loại.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu; trang phục, cụ thể là áo váy, váy, 
áo cánh (áo choàng), khăn quàng cổ, áo khoác, áo len dài tay, tất ngắn cổ, áo sơ mi, quần 
áo bó, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục), đồ ngủ (trang phục); dải băng buộc 
đầu (trang phục); đồ trùm đầu (trang phục). 

 
Nhóm 26: Hoa giả; dải băng để buộc tóc; kẹp tóc mai; dải băng quấn tóc; cặp tóc; dải ruy 
băng buộc tóc; trâm cài tóc; đồ trang trí tóc. 
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(210) 4-2016-28184 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.2; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) NATIONAL AGRICULTURAL 

COOPERATIVE FEDERATION  (KR) 
16, Saemunan-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm 

mỹ phẩm dùng cho nhà tắm; xà phòng dùng cho cá nhân; kem đánh răng. 
 

Nhóm 05: Nhân sâm (dùng cho mục đích y tế); nhân sâm đỏ (dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm dược dùng để chăm sóc sức khỏe; thực phẩm chức năng như thực phẩm bổ sung 
dùng cho người ăn kiêng; vitamin và thực phẩm bổ sung chất khoáng (dùng cho mục đích 
y tế); chế phẩm y tế dùng để chăm sóc sức khỏe. 

 
Nhóm 29: Nhân sâm đã chế biến (không dùng trong y tế, dạng thực phẩm); hoa quả sấy 
khô; nhân sâm đỏ đã chế biến (không dùng trong y tế, sử dụng dưới dạng thực phẩm); rau 
củ được sấy khô; nhân sâm đỏ được bảo quản trong mật ong, dung dịch nhân sâm đỏ được 
cô đặc, bột hồng sâm (tất cả được dùng làm thực phẩm, không dùng trong y tế). 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo nhân sâm; thạch nhân sâm đỏ (bánh kẹo); mật ong (cho thực phẩm); 
trà nhân sâm đỏ (không dùng trong y tế); trà nhân sâm (không dùng trong y tế); đồ uống 
dựa trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 40: Chế biến nhân sâm, chế biến nhân sâm đỏ, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, 
chế biến nguyên liệu thuốc, chế biến thực phẩm phục vụ cho sức khỏe như các thành phần 
chính của nhân sâm, chiết xuất từ các chất dược thảo (tất cả là dịch vụ chế biến theo đơn 
đặt hàng của người khác). 

 

 
(210) 4-2016-28185 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.2; 26.5.1; 26.15.15 
(591) Trắng, ghi, trắng xám 
(731) NATIONAL AGRICULTURAL 

COOPERATIVE FEDERATION   (KR) 
16, Saemunan-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm 

mỹ phẩm dùng cho nhà tắm; xà phòng dùng cho cá nhân; kem đánh răng.  
 

Nhóm 05: Nhân sâm (dùng cho mục đích y tế); nhân sâm đỏ (dùng cho mục đích y tế); 

chế phẩm dược dùng để chăm sóc sức khỏe; thục phẩm chức năng như thực phẩm bổ sung 
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dùng cho người ăn kiêng; vitamin và thực phẩm bổ sung chất khoáng (dùng cho mục đích 

y tế); chế phẩm y tế dùng để chăm sóc sức khỏe.   

 

Nhóm 29: Nhân sâm đã chế biến (không dùng trong y tế, dạng thực phẩm); hoa quả sấy 

khô; nhân sâm đỏ đã chế biến (không dùng trong y tế, sử dụng dưới dạng thực phẩm); rau 

củ được sấy khô; nhân sâm đỏ được bảo quản trong mật ong, dung dịch nhân sâm đỏ được 

cô đặc, bột hồng sâm (tất cả được dùng làm thực phẩm, không dùng trong y tế). 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo nhân sâm; thạch nhân sâm đỏ (bánh kẹo); mật ong (cho thực phẩm); 

trà nhân sâm đỏ (không dùng trong y tế); trà nhân sâm (không dùng trong y tế); ; đồ uống 

dựa trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 40: Chế biến nhân sâm, chế biến nhân sâm đỏ, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, 

chế biến nguyên liệu thuốc, chế biến thực phẩm phục vụ cho sức khỏe như các thành phần 

chính của nhân sâm, chiết xuất từ các chất dược thảo (tất cả là dịch vụ chế biến theo đơn 

đặt hàng của người khác). 
 

 
(210) 4-2016-28195 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(300) 87/044,464 20.05.2016 US 

87/155,449 30.08.2016 US 

(531) 2.9.4; A3.9.24; 1.15.23; 26.3.1; 25.5.25; 

A26.3.6; 26.15.15 

(591) Xanh, vàng 

(731) MICROBAN PRODUCTS COMPANY  

(US) 

11400 Vanstory Drive, Huntersville, 

North Carolina 28078, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm kháng khuẩn phủ bề mặt để điều trị nấm, mốc, vi khuẩn và nấm mốc 

trên nhiều loại bề mặt khác nhau; chế phẩm kháng khuẩn để ngăn ngừa nấm, mốc và vi 

khuẩn trên nhiều loại bề mặt khác nhau; nước rửa tay diệt khuẩn; chất khử trùng ngăn 

ngừa sự tăng trưởng của vi khuẩn trên nhiều loại bề mặt khác nhau; chất khử trùng cho 

mục đích vệ sinh; chất khử trùng cho mục đích tẩy rửa; chất tẩy rửa khử trùng (chứa dược 

chất) cho phòng tắm; chế phẩm khử mùi (khử trùng) cho thảm và hàng dệt may. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kỹ thuật và tư vấn theo yêu cầu thiết kế cho xử lý kháng khuẩn được sử 

dụng trong sản xuất nhiều loại sản phẩm chuyên ngành và sản phẩm tiêu dùng, bao gồm 

sản phẩm làm bằng polyme, dệt may và đồ gốm; dịch vụ kỹ thuật và tư vấn theo yêu cầu 

thiết kế cho xử lý hóa học và hoá chất cho hàng dệt may và sản phẩm polyme; dịch vụ kỹ 

thuật và tư vấn theo yêu cầu thiết kế cho xử lý kháng khuẩn và chống nấm ứng dụng cho 

ngành xây dựng và công nghiệp ô tô. 
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(210) 4-2016-28206 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.11 

(591) Xanh da trời, xám 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ tổng hợp Mây  (VN) 
72 Lê Mạnh Trinh, phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng buôn bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, tôm, 

cua, cá, vật liệu xây dựng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị điện, máy vi tính, điện thoại, dây 

cáp mạng; dịch vụ siêu thị: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, tôm, cua, cá, vật 

liệu xây dựng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị điện, máy vi tính, điện thoại, dây cáp mạng; 

dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị (marketing).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan [du lịch]; dịch vụ 

hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải.  

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; nhiếp ảnh; tổ chức sự kiện nhằm mục đích 

giải trí, thể thao, văn hóa, giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-28223 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.3.17; 1.3.1; 26.2.7 

(731) GOLDEN MOUNTAIN 

MACHINEARY CO.LTD.   (TW) 

NO.56, Xinggong Rd., Shengang 

Township, Changhua County 509, 

Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại (cửa có thể gấp lại được); cửa cuốn 

bằng kim loại có con lăn; cửa cuốn bằng kim loại có con lăn tốc độ cao; cửa cuốn bằng 

kim loại có con lăn chịu lửa.  

 

Nhóm 07: Thiết bị cuộn, cơ khí; bộ truyền động cho máy móc; động cơ cho cửa cuốn có 

con lăn; động cơ dùng cho cửa; động cơ dùng cho cửa có chức năng tự dừng lại khi gặp 

vật cản; tấm giằng (một bộ phận của cửa cuốn có con lăn được gắn thiết bị truyền động 

giúp cửa cuốn có con lăn chuyển động).  
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(210) 4-2016-28226 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, đỏ, cam, vàng, xanh tím 

than, xanh dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần Marico 
South East Asia   (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, xịt khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc 

tóc cho nuôi dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, tạo kiểu 

và làm bóng sợi tóc; gel làm cứng tóc thành một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu 

cho tóc, dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề mặt tóc; chế phẩm chứa tinh 

chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc, gãy tóc; chế phẩm chăm sóc tóc là 

mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-28227 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.3; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xám, xanh tím than, xanh 

dương 

(731) Công ty cổ phần Mario South 
East Asia  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03:  Nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, xịt khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc 

tóc cho nuôi dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, tạo kiểu 

và làm bóng sợi tóc; gel làm cứng tóc thành một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu 

cho tóc, dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề mặt tóc; chế phẩm chứa tinh 

chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc, gãy tóc; chế phẩm chăm sóc tóc là 

mỹ phẩm.   
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(210) 4-2016-28228 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, xanh tím than, xanh dương 

nhạt, xanh dương đậm 

(731) Công ty cổ phần Mario South 
East Asia  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, xịt khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc 

tóc cho nuôi dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, tạo kiểu 

và làm bóng sợi tóc; gel làm cứng tóc thành một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu 

cho tóc, dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề mặt tóc; chế phẩm chứa tinh 

chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc, gãy tóc; chế phẩm chăm sóc tóc là 

mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-28229 (220) 12.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.3; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, xanh tím than, xanh lá, vàng, 

xanh dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần Marico 
South East Aisa  (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, xịt khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc 

tóc cho nuôi dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, tạo kiểu 

và làm bóng sợi tóc; gel làm cứng tóc thành một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu 

cho tóc, dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề mặt tóc; chế phẩm chứa tinh 

chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc, gãy tóc; chế phẩm chăm sóc tóc là 

mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-28264 (220) 13.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.1; 9.1.10 
(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hồng Nga   (VN) 

Số 9, ngách 211/17 Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo giả da; áo choàng; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; váy liền 

thân.  
 

 
(210) 4-2016-28286 (220) 13.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Asinko Quốc 
TẾ  (VN) 
Số nhà C26, khu đô thị Sông Đà 2, đường 
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước R.O; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, 

làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-28345 (220) 13.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 1.15.15; 1.15.23; A1.13.10 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Công nghiệp và Vận tải  
(VN) 
89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy sản: mua bán đường, sữa, bánh, kẹo và các sản phẩm chế biến từ 

ngũ cốc, bột, tinh bột; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, thiết bị và linh kiện điện tử 
viễn thông; vật liệu xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng, thiết bị điện tử 
trong ngành giao thông vận tải; mua bán phương tiện giao thông vận tải; cung ứng và 
quản lý nguồn lao động.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông; công trình dân dụng, công nghiệp; công trình 

thủy lợi, xây lắp điện hạ thế; lắp đặt hệ thống xử lý môi trường (nước, khí, chất thải rắn).  

 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hoá, dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê 

kho hàng; lữ hành nội địa và quốc tế (du lịch); đại lý bán vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy.  
 

 
(210) 4-2016-28385 (220) 13.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.5.20; 25.1.25; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng nâu, nâu đen 

(731) ĐỖ VŨ  (VN) 
124/6 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa (nĩa). 

 

Nhóm 16: Tờ, túi và bao bằng chất dẻo để bao bọc và đóng gói; dao rọc giấy; vật liệu để 

đóng sách. 

 

Nhóm 20: Giá; kệ; gương; khung ảnh; hộp thư không làm bằng kim loại. 

 

Nhóm 28: Đồ trang hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo).  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức nghi lễ cho hôn lễ. 
 

(210) 4-2016-28404 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15 

(731) Công ty TNHH thương mại trà 
cà phê Cường Thịnh  (VN) 
548/7 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 7, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh ngọt và mặn; kẹo; bánh mứt; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2016-28405 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; 26.1.2; A11.3.4; 25.5.2 
(731) Công ty TNHH thương mại trà 

cà phê Cường Thịnh   (VN) 
548/7 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 7, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh ngọt và mặn; kẹo; bánh mứt; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-28406 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A11.3.4 
(731) Công ty TNHH thương mại trà 

cà phê Cường Thịnh   (VN) 
548/7 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 7, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh ngọt và mặn; kẹo; bánh mứt; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-28409 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 3.7.17; 26.1.1; 4.3.7 
(591) Trắng, khói, hồng nhạt, hồng đậm 
(731) Công ty TNHH SEOULGROUP 

Việt Nam  (VN) 
Nhà ông Nguyễn Văn Huynh, thôn 
Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm đẹp. 
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(210) 4-2016-28419 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Nhạc Xuân  
(VN) 
43/1B Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 

được]; tập tin âm nhạc có thể tải xuống được; tập tin hình ảnh có thể tải về được; điện 
thoại di động; điện thoại cầm đi được; thiết bị lưu trữ dữ liệu; USB.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đàn ghi ta, đàn piano, đàn oóc-gan, giá giữ nhạc cụ, nhạc cụ điện tử, 
dụng cụ âm nhạc, nhạc cụ điện tử tổng hợp, nhạc cụ.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; biên tập băng hình; dàn dựng 
băng hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản 
phối khí âm nhạc; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình 
biểu diễn; cung cấp xuất bản điện tử trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ karaoke; 
cung cấp dịch vụ hát karaoke; dịch vụ phòng thu âm; dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình.  

 

 
(210) 4-2016-28440 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1; A26.11.8; 21.1.13 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 

928 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; ví tiền; vali; «.  

 

 
(210) 4-2016-28452 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ, ghi 

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá để hút tẩu, 

thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 

thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 

mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 

làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra không khí có chứa chất nicotin để hít; các 

dung dịch nicotin lóng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 

cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 

gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 
 

 
(210) 4-2016-28453 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A19.3.4; A10.1.16; 25.7.20; 24.9.1 

(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, đỏ, ghi 

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 

Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá để hút tẩu, 

thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 

thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 

mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích 

làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra không khí có chứa chất nicotin để hít; các 

dung dịch nicotin lóng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 

cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 

gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 
 

(210) 4-2016-28503 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.9.1; 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tân Việt Hoàng  
(VN) 
Số 866 Trần Nhân Tông, phường Nam 

Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
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(210) 4-2016-28528 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.13.1; 5.7.3; 26.1.1; 2.3.22 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) SURA BANGYIKHAN COMPANY 

LIMITED  (TH) 

82 Moo 3, Tambol Bangkuwat Amphur 

Muangpathumthani Pathumthani, 

Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu trắng có mùi; rượu trắng.  
 

 
(210) 4-2016-28532 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.23; 26.1.2; A26.1.18 

(731) DUEN DAH ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 

No154, Nen - Chiang Street, San - Ming 

District, Kaoshiung, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); điện cực dùng cho máy hàn; thiết bị hàn vận hành bằng 

gaz; ống thổi của thiết bị hàn, vận hành bằng gaz; thiết bị hàn, dùng điện; dụng cụ cầm 

tay, không vận hành thủ công. 
 

 
(210) 4-2016-28559 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển giáo dục Đăng Dương  
(VN) 
Số 6, ngách 199/10, phố Thụy Khuê, 

phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông; tư vấn giáo dục; dịch vụ trường học [giáo dục]; hướng dẫn nghề 

nghiệp tư vấn đào tạo hoặc giáo dục. 
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(210) 4-2016-28565 (220) 14.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) JENBUNJERD CO., LTD.   (TH) 

359 Bond Street Rd. (Chaengwattana 
35), Tambol Bangpood, Amphur 
Pakkred, Nonthaburi Province 11120, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy tay; xe nâng tay; xe nâng tay cao kiểu chân đỡ; xe kéo hạng nhỏ chạy 

bằng điện; xe nâng tự hành dạng cắt kéo chạy bằng điện; xe đẩy mua hàng.  
 

Nhóm 17: Tấm nâng hàng bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 20: Tủ đựng đồ nghề và bàn làm việc của thợ mộc; giá kệ bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng chất dẻo dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2016-28620 (220) 15.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Danh Kiệt  

(VN) 
85 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thiết bị và dụng cụ đo đạc, dụng cụ khảo sát; cho 

thuê máy và thiết bị văn phòng, cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung 
cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-28688 (220) 15.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) A-PRO TECH CO., LTD.  (TW) 

No. 16, Yow 9th Rd., Dajia Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; khung xe đạp; phuộc xe đạp; tay lái xe đạp; giảm xóc 
(phuộc) treo cho xe đạp; xe scutơ không có gắn động cơ [xe cộ]. 
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(210) 4-2016-28768 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.9.12 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tơ tằm Việt  (VN) 
Nhà 13, K3, ngõ 208 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải. 
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi: vải các loại, quần, áo. 
 

 
(210) 4-2016-28769 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tơ tằm Việt  (VN) 
Nhà 13, K3, ngõ 208 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, quần, áo, giày, dép; đại lý mua bán, ký gửi: vải, quần, áo, giày, 
dép.  

 

 
(210) 4-2016-28780 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, xanh lá cây 
(731) Lê Kinh Hải  (VN) 

Xóm Nội, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm thịt, cá, gia cầm; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín; trứng. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây tự nhiên; hoa tự nhiên. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
nông nghiệp. 
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Nhóm 44: Cung cấp các dịch vụ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và 
lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-28800 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.5; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Truyền hình số 

Vệ tinh Việt Nam  (VN) 
Tầng 15, tháp A, tòa nhà Handi Resco, 
số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ giải mã và nhận tín hiệu truyền hình, truyền hình vệ tinh, mặt đất, internet 

và truyền hình cáp; thiết bị giải mã tín hiệu mã hoá gồm bộ thu tín hiệu truyền hình; thiết 
bị giải mã tín hiệu truyền hình gồm bộ phận giải mã và bộ phận hướng dẫn xem tương hỗ; 
thiết bị giải mã gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi để ghi lại chương trình truyền hình 
và truyền thanh; thiết bị giải mã tín hiệu gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi được lập 
trình để truyền dữ liệu đã ghi được vào bộ nhớ và đồng thời xoá bản ghi trước đó; thiết bị 
thu tích hợp dùng để giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh; thiết bị thu dùng để giải mã tín 
hiệu truyền hình vệ tinh DTH; thiết bị để ghi chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm của giấy, các tông, các sản phẩm của các tông; ấn phẩm, 
công báo, báo, tạp chí (xuất bản định kỳ), truyện tranh, báo hàng ngày, sách; tài liệu 
hướng dẫn mua sắm trong đó liệt kê các sản phẩm để mua; ấn phẩm gồm thông tin hướng 
dẫn về xúc tiến về hàng hoá để bán qua truyền hình kỹ thuật số, mạng hoặc các kênh 
truyền thông; ảnh.  

 
Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo, nhập khẩu, xuất khẩu thiết bị kỹ thuật truyền hình, bản 
quyền phát sóng các chương trình và kênh truyền hình trong nước và quốc tế; bán và mua 
thiết bị kỹ thuật truyền hình. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình trả tiền; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và/hoặc chương 
trình nghe nhìn (bằng bất kỳ phương tiện nào); truyền tải phim; phát và truyền chương 
trình truyền hình và phim đến máy tính cá nhân, thiết bị điện tử, tin học và viễn thông; 
phát và truyền qua máy tính hoặc các thiết bị được máy tính hỗ trợ, thiết bị điện tử, tin 
học và viễn thông. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí cụ thể là sản xuất chương trình truyền hình, kênh 
chương trình truyền hình cáp sản xuất phim (trừ phim quảng cáo), sản xuất các chương 
trình biểu diễn, dịch vụ tương tác truyền hình trực tuyến cụ thể là cung cấp thông tin và 
hình ảnh đồ hoạ thông qua mạng toàn cầu, dịch vụ cung cấp chương trình trò chơi trực 
tuyến trên truyền hình, dịch vụ xuất bản sách điện tử.  
Nhóm 42: Thiết kế chương trình mã hoá (thiết kế phần mÒn máy tính); dịch vụ công nghệ 
và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên 
cứu công nghiệp, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, vẽ, viết 
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các chương trình biên dịch trang web trên mạng; thông tin công nghệ được cung cấp trực 
tuyến từ cơ dữ liệu của máy tính hoặc qua mạng; thiết kế và duy trì website; cài đặt, cho 
thuê và bảo dưỡng phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mua và bán bản quyền phát sóng các chương trình và kênh truyền hình 
trong nước và quốc tế.  

 

 
(210) 4-2016-28802 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Minh Hiền  (VN) 

Số 14, ngõ 155 Cầu Giấy, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm đã chế biến; hải sản đã được chế biến; rau, củ, quả đã được bảo 

quản, sấy khô, chế biến; trứng; sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; cá còn sống; hải sản còn sống (tôm, cua, mực, ngao); động 
vật còn sống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-28844 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) TAE HEUNG LEE KI IND.,CO.   (KR) 

2-57, Nonggong-Gil, Jeonggwan-Myeon, 
Gijang-Gun, Busan, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt cỏ; lưỡi cưa dùng để cắt; kéo cắt tỉa; kéo cắt dùng để làm vườn; dao 

phạt; rìu lưỡi vòm. 
 

 
(210) 4-2016-28845 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) TAE HEUNG LEE KI IND.,CO.   (KR) 

2-57, Nonggong-Gil, Jeonggwan-Myeon, 
Gijang-Gun, Busan, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt cỏ; lưỡi cưa dùng để cắt; kéo cắt tỉa; kéo cắt dùng để làm vườn; dao 
phạt; rìu lưỡi vòm. 

 

 
(210) 4-2016-28857 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn HERO AT  
(VN) 
Số 15/253 đường Hưng Yên, phường 
Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định. 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại.  

 

 
(210) 4-2016-28860 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HEALTHYMOUTH, LLC  (US) 

25438 Malibu Road, Malibu, California 
90265, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Đồ uống cho vật nuôi trong nhà và nước cô đặc dùng cho chế phẩm để làm đồ 

uống của vật nuôi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2016-28861 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HEALTHYMOUTH, LLC  (US) 

25438 Malibu Road, Malibu, California 
90265, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Đồ uống cho vật nuôi trong nhà và nước cô đặc dùng cho chế phẩm để làm đồ 
uống của vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-28868 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần Gelso Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 1, 43 Mạc Đĩnh Chi, phuờng Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; bao bì bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, vải, hàng may sẵn, 
giày, dép; bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, đồ ngũ kim, sơn, kính, thiết bị lắp đặt 
trong xây dựng, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, máy giặt, máy sấy 
khô quần áo, bàn là điện, máy rửa bát đĩa, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy 
nướng bánh mì, quạt điện, máy điều hòa không khí, máy hút bụi, máy sấy tóc, tivi, đèn và 
bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, sản phẩm mây, tre, lá và vật liệu 
tết bện, máy xay thực phẩm, lò vi sóng, thiết bị nấu bếp [lò], ấm đun nước, bộ dụng cụ 
làm bếp. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, dịch vụ thiết kế bao 
bì; thiết kế quần áo, thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-28885 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) 1. Turpin StÐphane Jacques 

AndrÐ  (HK) 
Unit H12/F Legend Tower, 7 Shing YIP 
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong 
2. Turpin Joffray  (AU) 
Wilbrandtgasse 39/7 1180 Wien, Austria

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thuốc chữa bệnh 
cho người; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-28886 (220) 16.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) 1. Turpin StÐphane Jacques 

AndrÐ  (HK) 
Unit H12/F Legend Tower, 7 Shing YIP 
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong  
2. Turpin Joffray  (AU) 
Wilbrandtgasse 39/7 1180 Wien, Austria 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả, kem 

chăm sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng 
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cho lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, 
giầy dép, túi xách, ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, mũ nón, đồ trang sức, 
hàng gia dụng (tủ, bàn, ghế, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò 
nướng, rèm cửa); đại lý phân phối, ký gửi hàng hóa: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời 
trang vải, chăn, vỏ nệm, áo gối, khăn phủ giường, khăn tay bỏ túi, quần áo, giày dép, mũ 
nón, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, phụ kiện ngành may như chỉ, kim khuy, ruy băng 
trang trí, đồ trang trí cho giày, vật trang trí dùng cho quần áo; kinh doanh chuỗi cửa hàng: 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, vải, chăn, vỏ nệm, áo gối, khăn phủ giường, 
khăn tay bỏ túi, quần áo, giày dép, mũ nón, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, phụ kiện 
ngành may như chỉ, kim khuy, ruy băng trang trí, đồ trang trí cho giầy, vật trang trí dùng 
cho quần áo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa dùng cho mục đích 
thương mại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (quán bar). 

 

(210) 4-2016-28920 (220) 19.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Salehubb  
(VN) 
Số 204/9, đường Bùi Thị Xuân, phường 
3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện 

tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung 
cấp trực tuyến từ mạng internet. 

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 
ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này thông qua trang web; dịch vụ 
tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và chiến lược khuyến 
mại; dịch vụ tổ chức, điều hành và giám sát chương trình xúc tiến bán hàng; dịch vụ giới 
thiệu dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ đàm phán và ký kết các 
giao dịch thương mại cho bên thứ ba; mua bán thông qua trang web các mặt hàng như: 
hàng may mặc, giày dép, túi xách, mũ nón, hàng da, hàng giả da, hàng dệt, hàng may sẵn, 
kính mắt, đồ điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính, máy tính xách tay, máy ảnh, 
máy quay phim, ti vi, thiết bị âm thanh, thiết bị nghe nhìn, thiết bị trình chiếu, thiết bị 
streaming, thiết bị chơi game, thiết bị đeo công nghệ, thiết bị điều khiển qua ứng dụng 
điện thoại, và các linh kiện, phụ kiện của chúng), hàng tiêu dùng trong gia đình (máy 
lạnh, máy sưởi ấm, máy lọc không khí, quạt, máy tạo độ ẩm, thiết bị thông gió, máy hút 
bụi, nồi cơm điện, nồi hấp, máy nấu nước, máy xay, máy ép, máy rửa chén, máy hút khói, 
lò vi sóng, lò nướng, bếp ga, bếp điện, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lọc nước, bình 
nước nóng lạnh, nồi nấu, bàn là (ủi), và các linh kiện, phụ kiện của chúng), nội thất, mỹ 
phẩm; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; 
cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
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quảng cáo qua thư; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ khuyến mại 
(cho người khác); dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác). 

 

(210) 4-2016-28928 (220) 19.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.21; 26.1.1; 18.3.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoa Thịnh  
(VN) 
2L-2M Lê Quang Sung, phường 2, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 

 
(210) 4-2016-28965 (220) 19.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Nâu, cam, vàng, đỏ, xanh lam, xanh lục, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Rubix   (VN) 
Phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, quản lý kinh doanh khách 

sạn; tư vấn quản lý nhân sự, nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tuyển dụng nhân sự.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; môi giới bất 
động sản; đại lý bất động sản, quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-28981 (220) 19.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.1.3; 3.13.1; A3.13.24; 25.1.25; 26.1.1; 

25.1.6; A25.1.10 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh MN Beauty  
(VN) 
ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, huyện 
Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-29030 (220) 19.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 70370 03.06.2016 JM 

(531) A26.4.24; 1.15.23; 26.1.5; 26.1.6 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; phần cứng máy vi tính có thể mang 
theo/đeo vào người; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 
điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị thông tin liên lạc theo 
phương thức không dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô và nội 
dung đa phương tiện; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị điện tử số hóa cầm tay 
có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư 
điện tử và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người 
có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư 
điện tử và các dữ liệu số hóa khác; đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt động thể 
chất có thể mang theo/đeo vào người (thiết bị đo chỉ số trong hoạt động thể chất); vòng 
tay kết nối [thiết bị đo kết nối với các thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn, giúp theo dõi 
hoạt động của các thiết bị đó]; thiết bị đọc sách điện tử; phần mềm máy tính; phần mềm 
máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển hoặc kiểm soát thiết bị di động, điện 
thoại di động, các thiết bị có thể mang theo/đeo vào người, máy vi tính, các thiết bị ngoại 
vi của máy tính, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), ti-vi, và máy phát viđêô và 
âm thanh; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm trò chơi máy tính; âm thanh, viđêô 
và nội dung đa phương tiện ghi sẵn có thể tải xuống; thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết 
bị ngoại vi cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có 
thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét 
vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), và máy ghi 
và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào 
người; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào người sử dụng cho máy vi tính, điện 
thoại di động; thiết bị điện tử di động, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, bộ 
giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; 
dụng cụ đo gia tốc; máy đo độ cao; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; 
thiết bị đếm bước chân; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; màn hình, màn hình hiển 
thị, màn hình gắn lên đầu, và bộ tai nghe sử dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, 
thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông 
minh, kính mắt thông minh, ti-vi, và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; kính mắt 
thông minh; kính đeo mắt 3D; kính đeo mắt; kính râm; mắt kính; kính quang học; vật 
dùng quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; đèn flash cho máy ảnh; màn 
hình hiển thị dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị 
điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi 
và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; bàn phím, chuột, tấm lót chuột, máy in, ổ đĩa 
và ổ đĩa cứng; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh kỹ 
thuật số; loa âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị 
ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; 
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micrô; ti-vi; đầu máy thu hình và màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-
box); máy thu thanh (rađiô); thiết bị phát và thu sóng rađiô; thiết bị điện tử hệ thống định 
vị toàn cầu (GPS); thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị điều khiển từ xa 
dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử 
có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, máy ghi và 
máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, loa, bộ khuếch đại, dàn âm thanh trong nhà (home 
theater), và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị có thể mang theo/đeo vào người dùng để 
kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể 
mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, máy ghi và máy 
phát viđêô và âm thanh, ti-vi, loa, bộ khuếch đại, dàn âm thanh trong nhà (home theater), 
và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị lưu trữ dữ liệu; con chip máy tính; pin (ắc quy); 
thiết bị sạc pin (thiết bị nạp ắc quy); bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), 
gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối 
tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả 
các sản phẩm nêu trên; giao diện (thiết bị ghép nối) dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
của máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa di dộng, thiết bị điện tử có thể 
mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, bộ giải mã tín 
hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; màng che bảo vệ 
màn hình máy vi tính; vỏ bọc, túi, hộp, cặp bọc ngoài, dây đai, và dây đeo dùng cho máy 
vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa di dộng, thiết bị điện tử có thể mang 
theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai 
nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy phát 
viđêô và âm thanh; thiết bị dạng gậy hỗ trợ tự chụp hình; bộ nạp (sạc) cho thuốc lá điện 
tử; vòng đeo cổ điện tử để huấn luyện động vật; thiết bị điện tử theo dõi và quản lý 
chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu 
dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của 
mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự động tính toán và 
chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp- silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch đại; 
màn hình huỳnh quang; bộ điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp 
đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; 
cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho 
mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; 
phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; thiết 
bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; bít tất được làm ấm (sưởi) 
bằng điện. (các chương trình và phần mềm nêu trong nhóm này là các chương trình và 
phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ phục vụ cho người khác (cá nhân) bao gồm việc thực hiện bố trí và đặt 
chỗ cho cá nhân theo yêu cầu và cung cấp thông tin cụ thể cho khách hàng để đáp ứng 
nhu cầu cá nhân, được cung cấp trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp 
trang web mạng xã hội phục vụ mục đích giải trí. 

 

 
(210) 4-2016-29035 (220) 19.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
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(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
đĩa compắc, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành 
bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy 
tính; thiết bị dập lửa; ăng ten; chương trình trò chơi máy tính; máy nghe nhạc mp3; phần 
mềm trò chơi máy tính; hộp đựng băng trò chơi viđêô; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị và dụng 
cụ điện tử hoặc điện máy, cụ thể là, thiết bị đọc sách điện tử, máy tính nhỏ xách tay 
(notebook), thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, nhật ký điện tử, máy thu hình, máy thu 
thanh, máy tính xách tay (laptop), điện thoại thông minh; thiết bị tích hợp điện thoại, trò 
chơi, máy nghe nhạc, máy chụp ảnh và máy quay viđêô; máy ảnh, thiết bị quay viđêô có 
màn hình; thiết bị và dụng cụ viễn thông; vỏ bao cho điện thoại và điện thoại di động; 
máy nhắn tin, thiết bị điện thoại, điện thoại di động; tai nghe; mô đem; các bộ phận và 
phụ kiện cho tất cả các sản phẩm trên; tệp tin âm thanh, văn bản và/ hoặc đồ họa có thể tải 
xuống được; thông tin được cung cấp dưới dạng thức điện tử, cụ thể là, xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; chức năng văn phòng; 
cung cấp thông tin kinh doanh; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp 
thị; thăm dò dư luận; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; phổ biến, phân phát tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ quảng bá cho mục đích bán hàng hóa và dịch vụ; xúc tiến việc bán 
hàng cho người khác; dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng mặt; điều tra 
thương mại; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; tra cứu dữ liệu trong tệp tin máy vi tính 
cho người khác; dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại cửa hàng và trực tuyến các loại hàng hóa 
là băng đĩa, máy ghi âm, đĩa compắc, viđêô, đĩa viđêô kỹ thuật số, các thiết bị và dụng cụ, 
tất cả dùng cho ghi âm, tái tạo và/hoặc truyền phát âm thanh, hoặc thông tin viđêô, máy 
ghi hình, ổ đĩa CD, trò chơi điện tử, thiết bị và dụng cụ liên quan tới điện thoại, thiết bị 
viễn thông, điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, thiết bị nhiếp ảnh, thiết bị 
quay phim, máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu, phần mềm máy vi tính, thiết bị phát thanh 
và truyền hình, thiết bị thu thanh, trò chơi điện tử, thiết bị giải trí điện tử, trò chơi trên 
máy vi tính, vỏ bọc, túi xách, giá đỡ và hộp chứa đựng tất cả được làm phù hợp để mang 
và đựng cất các sản phẩm nêu trên, các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên, 
ấn phẩm, tranh ảnh, áp phích quảng cáo, lịch, tạp chí, xuất bản phẩm dạng in, trò chơi trên 
máy vi tính và trò chơi điện tử cầm tay. 
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Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ bảo hiểm cho điện thoại di 
động; thông tin và tư vấn tài chính liên quan đến các loại thuế; thông tin và tư vấn liên 
quan đến tài chính và bảo hiểm; dịch vụ chi trả tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán tài 
chính; dịch vụ thanh toán, chi trả tài chính bằng phương thức điện tử; dịch vụ chi trả tự 
động; xử lý giao dịch thanh toán thông qua mạng internet; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ 
chuyển vốn, quỹ bằng phương thức điện tử; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ thông tin, 
cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; phát sóng 
truyền thanh và truyền hình; thông tin liên lạc bằng vệ tinh; truyền lời thoại, dữ liệu, hình 
ảnh, âm thanh, viđêô, và thông tin qua điện thoại, máy thu hình, máy thu thanh hoặc 
internet; truyền bản fax; dịch vụ thông tin liên lạc cá nhân; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ hộp 
thư điện tử; truyền hoặc phát bản tin, âm nhạc, thông tin hoặc hình ảnh qua điện thoại, 
máy thu hình, máy thu thanh, vệ tinh hoặc internet; dịch vụ truyền tin nhắn; dịch vụ hội 
thảo từ xa; cung cấp thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông và phát sóng truyền thanh, 
truyền hình; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ hãng tin tức; thông tin liên lạc qua 
máy vi tính, mạng cáp quang, điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông khác; cho 
thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa cho thuê 
thiết bị âm thanh, máy quay viđêô, máy ảnh, thiết bị nhiếp ảnh, thiết bị quay viđêô có 
màn hình, thiết bị ánh sáng dùng cho trường quay hoặc nhà hát, phim điện ảnh hoặc thiết 
bị ghi âm thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ thư viện cho thuê mượn sách và ấn 
phẩm; thông tin liên quan đến giáo dục, giải trí, các hoạt động thể thao và văn hóa; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ phòng thu âm; sản xuất phim không bao gồm 
phim quảng cáo; tổ chức và điều hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều hành các cuộc 
thi thể thao, giáo dục và giải trí. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] cụ thể là cung cấp 
trực tuyến phần mềm không tải xuống được để sử dụng tạm thời trong các chương trình 
truyền hình tương tác cá nhân; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] cụ thể là cung 
cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được để sử dụng tạm thời trong việc truy cập, 
xem và kiểm soát các nội dung nghe - nhìn tĩnh và động thông qua các phương tiện truyền 
thông kỹ thuật số sử dụng giao thức truyền dữ liệu theo dòng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cụ 
thể là phân tích hệ thống máy tính, và khắc phục sự cố có bản chất là chuẩn đoán sự cố, 
vấn đề về phần mềm máy tính, cài đặt, cập nhật và bảo trì, diệt virút cho máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-29077 (220) 19.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) FANG YUAN  (CN) 

588 Longgang Town, Cangnan County, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; phụ tùng xe máy điện; xe 

máy; xe đạp. 
 

 
(210) 4-2016-29097 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.7; 3.9.17 

(591) Đen, đỏ, vàng ánh kim, vàng chanh, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư nông 
nghiệp Việt Nông  (VN) 
625 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 

B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-29129 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nhà Văn hóa Sinh viên Thành 
phố Hồ Chí Minh  (VN) 
Số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 

sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, đoàn viên, tình 

nguyện viên, các sản phẩm thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ 

hình ảnh và truyền hình ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực 

tuyến để truyền các tin nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã 

đăng ký liên quan đến các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, đoàn viên, tình nguyện viên, các 

sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo là dịch vụ cung cấp các thông 

tin viễn thông trực tuyến thông qua các tin nhắn và thư mục thông tin cho người sử dụng; 

dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch toàn cầu, 

dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; dịch vụ truyền phát liên quan đến việc 

sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là tra cứu thông tin người sử dụng, tìm kiếm người sử 

dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin mà người sử dụng có thể xem 

được, thêm mục danh bạ và gửi các thông báo; dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng 

internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là: tải lên, gửi bài viết, thể hiện, trình bày, nhận 

biết và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh và hình ảnh động; cung cấp dịch vụ 

truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, kênh tán 

gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện tử qua mạng internet.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
693 

(210) 4-2016-29141 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH H.N.P  (VN) 
Số 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ.  
 

 
(210) 4-2016-29180 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.6 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Lược chải tóc; dụng cụ mỹ phẩm; giỏ đựng đồ giặt dùng cho mục đích gia đình 
hoặc gia dụng; bọt biển cho mục đích gia dụng; chổi để làm sạch cho mục đích gia dụng; 
giẻ lau sàn; bàn chải để giặt; giàn phơi đồ giặt; xơ mướp; dụng cụ lau chùi vận hành bằng 
tay, thùng rác; thùng rác để đựng chất thải thực phẩm; chảo bằng đất nung chịu nhiệt; nắp 
bình; ấm không dùng điện, chảo rán [không dùng điện], chảo; hộp đựng bữa ăn trưa; ca, 
bát trộn; đồ phục vụ ăn uống [đĩa], không bằng kim loại quý; cốc; rổ dùng trong gia đình; 
dụng cụ trộn không dùng điện cho mục đích gia dụng; dụng cụ lọc dạng lưới cho mục 
đích gia dụng, lọ đựng gia vị không bằng kim loại quý; thớt dùng cho nhà bếp; xẻng lật 
thức ăn (đồ dùng nhà bếp); đồ chứa đựng gia dụng để đựng thực phẩm; đũa; cái muôi, 
dùng cho nhà bếp, bình đựng nước; bình giữ nhiệt; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; cốc vại 
không làm bằng kim loại quý, hộp đựng tiền, không bằng kim loại; cầu là; chậu [đồ chứa 
đựng]; giá giữ xà phòng, chậu tắm cho trẻ em; cốc [đồ đựng]; thùng đựng gạo; đồ gốm 
cho mục đích gia dụng, bàn chải đánh giầy; găng tay dùng cho mục đích gia dụng, bọt 
biển dùng để tắm; đồ dùng nhà bếp; dụng cụ nấu nướng, không dùng điện; bộ đồ ăn, 
ngoại trừ dao, dĩa và thìa, đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm và đồ uống. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp; đại lý bán đồ dùng nhà 
bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ sản phẩm gia dụng; đại lý bán sản phẩm gia 
dụng; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ nồi nấu không dùng điện; đại lý bán nồi nấu 
không dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ chứa đựng dùng cho mục đích 
gia dụng hoặc nhà bếp; đại lý bán đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà 
bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ sản phẩm phòng vệ sinh; đại lý bán sản phẩm 
phòng vệ sinh, dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ bằng vải dùng cho giường; đại lý 
bán đồ bằng vải dùng cho giường; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ nội thất; đại lý 
bán đồ nội thất; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ ăn và đồ uống; đại lý bán đồ ăn 
và đồ uống; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2016-29185 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.3.23; 2.3.9; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh, da cam, hồng, vàng đậm, vàng 

nhạt 
(731) Nguyễn Thị Lan Vy  (VN) 

26 Phạm Tu, phường Hương Long, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức trình diễn thời trang (áo dài) cho mục đích giải trí; trình diễn các buổi 

biểu diễn trực tiếp; dàn dựng buổi biểu diễn thời trang áo dài; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ 
chức các cuộc thi [cho mục đích giải trí]. 

 

 
(210) 4-2016-29189 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại; ngói bằng kim loại; máng xối bằng kim loại cho xây 

dựng; khung kim loại cho xây dựng; mái hiên di dộng bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể trên.  

 

 
(210) 4-2016-29211 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 26.3.23; 3.7.17; 26.13.25 
(731) SHENZHEN YUANFENG SPORTS 

TECHNOLOGY CO.,LTD   (CN) 
Rm.201, Office Building A of Qianhai 
Shenzhen Hong Kong Cooperation Area 
Management Bureau, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; phần 

mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đếm bước chân; điện thoại di động; thiết bị theo dõi sức 
khỏe đeo trên người, cụ thể là vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; máy nghe nhạc 
cầm tay; máy đo; thiết bị báo động.  
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(210) 4-2016-29212 (220) 20.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) SHENZHEN YUANFENG SPORTS 

TECHNOLOGY CO.,LTD   (CN) 

Rm.201, Office Building A of Qianhai 

Shenzhen Hong Kong Cooperation Area 

Management Bureau, Shenzhen City, 

Guangdong Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; phần 

mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đếm bước chân; điện thoại di động; thiết bị theo dõi sức 

khỏe đeo trên người, cụ thể là vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; máy nghe nhạc 

cầm tay; máy đo; thiết bị báo động.  
 

 
(210) 4-2016-29219 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt kim Đông Xuân   (VN) 
524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt kim.  
 

 
(210) 4-2016-29220 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt kim Đông Xuân   (VN) 
524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và vải dệt kim các loại.  
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(210) 4-2016-29221 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Đại Việt  (VN) 
Số 10 ngõ 02, phố Thanh Lân, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ định tuyến (hay cầu dẫn); thiết bị truyền dẫn quang học; thiết bị truyền 

thông tương hỗ; bộ truyền dẫn tín hiệu điện; máy chủ nhận và gửi thư điện tử (email); 
thiết bị ngoại vi máy tính; bộ chuyển đổi cáp; dây cáp đồng trục; cáp âm thanh.  

 

 
(210) 4-2016-29231 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Phạm 

Duy  (VN) 
Số 82, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thi 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-29261 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.3; 5.7.3; A11.3.3; 8.3.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, da cam, 

da cam nhạt, nâu đậm, nâu nhạt, nâu, 
trắng, đỏ, đỏ nhạt, vàng, vàng đậm, xanh 
da trời 

(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  
(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sô cô la; hỗn hợp sô cô la uống liền; đồ uống sô cô la mạch 

nha uống liền; đồ uống trên cơ sở mạch nha; cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà 
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phê; cà phê nhân tạo; cà phê sữa (cappuccino); đồ uống trên cơ sở ngũ cốc; tất cả thuộc 
nhóm 30. 

 

 
(210) 4-2016-29265 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bát gắn cố định, máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-29281 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Danh Ngọc  (VN) 
La Thành, phường Viên Sơn, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Hàng da và giả da: túi xách bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi xách tay; va li 

du lịch; túi da; cặp da đựng tài liệu. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-29285 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 02 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; chất chiết xuất ra từ thịt; nước ép từ rau dùng 

cho nấu ăn; nước ép hoa quả dùng cho nấu ăn; rau được bảo quản; rau được phơi khô; rau 
được nấu chín; rau được đóng hộp; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu 
chín; quả được đóng hộp; nước quả nấu đông làm thức ăn; mứt quả dạng nhão. 

 
Nhóm 30: Tương hạt cải; dấm; nước xốt; nước xốt cà chua; xì dầu; nước tương; tương ớt; 
gia vị. 
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(210) 4-2016-29297 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A6.3.13; 5.5.16; A5.5.22; A3.9.6; 25.1.9
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng kim, 

vàng, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 

 

 
(210) 4-2016-29307 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Vũ Hoàng Đức  (VN) 
T2 Cty mỏ địa chất, Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp: thảo mộc tươi, cỏ khô, cỏ dại cho tiêu dùng 

con người.  
 

Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn; chế phẩm đồ uống; đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-29308 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 1.15.23; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh lá, xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Vũ Hoàng Đức  (VN) 
T2 Cty Mỏ Địa Chất, Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); thực phẩm làm từ cá; 

thạch bong bóng cá làm thực phẩm.  
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(210) 4-2016-29345 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; A26.3.6; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ cam, cam, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bốn Mùa  (VN) 
28 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu công viên vui chơi giải trí; dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; tổ 

chức trưng bày triển lãm nghệ thuật, sản phẩm mỹ nghệ, hoa, cây cảnh cho mục đích văn 
hóa, giải trí; dịch vụ karaoke.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa), dịch vụ tắm hơi, dịch vụ xoa bóp (massage) 
và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2016-29349 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Ngôi Sao   (VN) 
Số 221B Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa, cụ thể là quần áo, trang phục, giày, dép, phụ 

kiện thời trang, văn phòng phẩm, máy văn phòng, thiết bị trường học, đồ nội thất bằng gỗ, 
đồ nội thất bằng gỗ, đồ nội thất bằng kim loại, đồ uống, thực phẩm, dược phẩm, mỹ 
phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, cụ thể là: quần áo, trang phục, giày, dép, 
phụ kiện thời trang, văn phòng phẩm, máy văn phòng, thiết bị trường học, đồ nội thất 
bằng gỗ, đồ nội thất bằng kim loại, đồ uống, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-29408 (220) 21.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH LUCERO  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52 Đông 
Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Véc-ni; chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; gỗ làm màu 

nhuộm, gỗ làm chất nhuộm; dầu để bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 11: Đèn điện; chụp đèn; đèn trang trí trong nhà; đèn chùm, đèn treo.  
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Nhóm 20: Đồ nội thất trong nhà; bàn; ghế trường kỷ; ghế bành; giá đồ đạc; ghế dài [đồ 
đạc]; tủ đựng phiếu [đồ đạc]; đồ đạc văn phòng; xe đẩy tay [đồ đạc]; quầy hàng [dạng 
bàn], quầy thu tiền [dạng bàn]; bàn viết; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tác 
phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; gối; thớt kê [dạng bàn]. 

 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh; thùng rác; giỏ 
đựng bánh mì [đồ dùng gia đình]; khay dùng cho mục đích gia đình; lót cốc không bằng 
giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; đồ gốm cho mục đích 
gia dụng; bát thủy tinh; pha lê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; đồ bằng đất nung để chứa 
đựng; thủy tinh được sơn vẽ; dụng cụ nhà bếp; bình rót; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để 
chứa đựng; bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống [đã]; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; bình, 
hũ; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; tách, chén, cốc; chậu hoa; đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp. 

 
Nhóm 24: Tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; áo gối, vỏ gối; tấm phủ đồ đạc bằng vải; 
vỏ nệm, vỏ đệm; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn ăn bằng vải dệt; khăn phủ giường [vải 
dệt], tấm phủ giường [bằng vải dệt]; khăn trải bàn [không bằng giấy]; dải khăn trang trí 
chạy giữa bàn; chăn. 

 
Nhóm 27: Bức trướng treo tường, không bằng sợi dệt; thảm dầy trải sàn.  

 

 
(210) 4-2016-29429 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ứng dụng công nghệ kỹ 
thuật nhựa Âu Lạc  (VN) 
Lô II-3, nhóm CN2, đường 11, KCN Tân 
Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn không làm bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2016-29440 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 2.5.8; 24.17.17 
(591) Trắng, đỏ, vàng, hồng, đen, nâu, xanh lá 

mạ, xanh da trời, xanh lá cây, xanh nước 
biển, xanh tím than, cam 

(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-29441 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 7.1.1; 3.1.14; A26.5.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng, hồng, đen, nâu, ghi, 

xanh lá mạ, xanh da trời, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh tím than, sữa, cam 

(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29442 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A5.1.12; 5.7.21 
(591) Trắng, đỏ, vàng, hồng, đen, nâu, xanh, 

xanh da trời, xanh lá cây, xanh nước 
biển, xanh tím than, cam 

(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-29451 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 69803 23.03.2016 JM 

(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.  (US) 
170 West Tasman Drive, San Jose, 
Califoria 95134, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; máy chủ mạng; bộ chuyển mạng máy tính; phần mềm 

máy tính; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính cho các trung tâm dữ liệu để sử 
dụng trong việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu mạng máy tính và dữ liệu viễn 
thông. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) có tính năng phần mềm cho các 

trung tâm dữ liệu để sử dụng trong việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu mạng máy 
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tính và dữ liệu viễn thông; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố chủ yếu là 

chẩn đoán các vấn đề phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, mạng 

đo từ xa và mạng máy tính; thiết kế mạng máy tính; cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ 

phần mềm và tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính, phát triển và sử dụng phần cứng 

máy tính, sử dụng thiết bị mạng, thiết kế mạng máy tính, thiết kế lưu trữ bảo mật mạng, 

bảo mật điện toán đám mây, thiết kế và phân tích trung tâm dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2016-29452 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(300) 6980423 26.03.2016 JM 

  

(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.  (US) 

170 West Tasman Drive, San Jose, 

Califoria 95134, United States of 

America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; máy chủ mạng; bộ chuyển mạng máy tính; phần mềm 

máy tính; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính cho các trung tâm dữ liệu để sử 

dụng trong việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu mạng máy tính và dữ liệu viễn 

thông. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) có tính năng phần mềm cho các 

trung tâm dữ liệu để sử dụng trong việc thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu mạng máy 

tính và dữ liệu viễn thông; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố chủ yếu là 

chẩn đoán các vấn đề phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, mạng 

do từ xa và mạng máy tính; thiết kế mạng máy tính; cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ 

phần mềm và tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính, phát triển và sử dụng phần cứng 

máy tính, sử dụng thiết bị mạng, thiết kế mạng máy tính, thiết kế lưu trữ bảo mật mạng, 

bảo mật điện toán đám mây, thiết kế và phân tích trung tâm dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2016-29453 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 

Eastgate Village, Eastgate Little Island 

Co. Cork, Ireland  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được dùng cho người.  
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(210) 4-2016-29462 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nhà thuốc Mai Thảo  (VN) 
113 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-29469 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.25; 26.4.7; 3.4.18; A3.6.25 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Việt  
(VN) 
Khối phố II, phường Phố Cò, thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-29480 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.22; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời, đen, đỏ, vàng, 

xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hải   (VN) 
Xóm 4, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 

hoặc thú y, thực phẩm cho em bé. 
 
 

(210) 4-2016-29482 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.21; A3.7.24; 3.4.18; 3.4.20; 4.5.5; 

25.12.1; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đen, tím, 

vàng, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hải   (VN) 
Xóm 4, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 

hoặc thú y, thực phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2016-29489 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A3.9.6; A3.9.10; A3.9.24; 1.15.14; 

1.15.24; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Nâu, cam, cam nhạt, trắng, xanh dương, 

xanh dương nhạt 

(731) Hoàng Thị Đoan Trang  (VN) 
39/D104 chung cư Huỳnh Văn Chính, 

phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cá dứa, cá cơm, cá đù, tôm khô, mực, cá gáy.  
 

 
(210) 4-2016-29511 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Duy Khánh  (VN) 
ấp 7, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-29526 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) YENG HSINGH CO., LTD.   (TW) 

16FL-8, No.79, Sec.1, Hsin Tai 5th Rd., 

Xizhi Dist., New Taipei City 221, 

Taiwan   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Thạch anh; đất sét, cụ thể là đất sét làm đồ gốm; hạt thủy tinh để đánh dấu 

đường đi; phiến và tấm bằng vật liệu tổng hợp để đánh dấu đường đi; vật liệu phủ mặt 

đường; silic [thạch anh].  
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(210) 4-2016-29528 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.3; A1.1.9; A1.1.2 
(731) YENG HSINGH CO., LTD.   (TW) 

16FL-8, No.79, Sec.1, Hsin Tai 5th Rd., 
Xizhi Dist., New Taipei City 221, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Thạch anh; đất sét, cụ thể là đất sét làm đồ gốm; hạt thủy tinh để đánh dấu 

đường đi; phiến và tấm bằng vật liệu tổng hợp để đánh dấu đường đi; vật liệu phủ mặt 
đường; silic [thạch anh].  

 

 
(210) 4-2016-29571 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A11.3.7; 8.7.5; 2.5.1; 

5.9.24; A11.1.2; 26.4.2; A9.3.18 
(591) Hồng, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, cam, hồng đậm, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn FOOD  

(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/II, đường 2F, khu 
công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; cháo tươi.  

 

 
(210) 4-2016-29572 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A11.1.2; 26.4.2; 

A9.3.18; 2.5.1; 8.7.5; A11.3.7; A8.5.15 
(591) Xanh lá cây nhạt, trắng, xanh lá cây, 

xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, 
cam, nâu, hồng nhạt 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn FOOD  
(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/II, đường 2F, khu 
công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; cháo tươi.  
 

 
(210) 4-2016-29573 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A9.3.18; 26.4.2; A11.1.3; A8.5.2; 

A5.5.20; A5.5.21; 2.5.1; 8.7.5; A11.3.7; 

5.9.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương, cam, 

nâu, hồng nhạt 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn FOOD  
(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/II, đường 2F, khu 

công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; cháo tươi.  
 

 
(210) 4-2016-29574 (220) 22.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; A11.1.2; 

A9.3.18; 5.9.14; A8.5.4 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây, xanh dương 

đậm, hồng, hồng nhạt, vàng, vàng nhạt, 

nâu 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn FOOD  
(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/II, đường 2F, khu 

công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền; cháo tươi.  
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(210) 4-2016-29579 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.15; 26.13.1 

(591) Vàng, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Bách 
Khoa Việt  (VN) 
86/35A đường Đình Phong Phú, phường 

Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu nhớt; dầu bôi trơn; mỡ nhờn; dầu diezen; dầu hỏa 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: xăng, dầu nhớt, dầu bôi trơn, mỡ nhờn, các sản 

phẩm dầu mỏ dạng thô hoặc đã qua tinh chế. 
 

 
(210) 4-2016-29596 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.5.1 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xám

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
xuất nhập khẩu Bảo Bình  (VN)
15/32/45 Võ Duy Ninh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính 
 

(210) 4-2016-29704 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.5 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tâm  (VN) 
368 Hùng Vương, ấp 3, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khí đốt hóa lỏng LPG.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
708 

(210) 4-2016-29729 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.24 
(731) Trần Khánh Vân   (VN) 

Số 12, ngõ 61 Nguyễn Viết Xuân, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp âm nhạc trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin âm nhạc và chương 

trình âm nhạc; sắp xếp và tiến hành buổi biểu diễn âm nhạc; tổ chức các cuộc thi về âm 
nhạc (giáo dục hoặc giải trí); trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp; tổ chức trình 
diễn âm nhạc (dịch vụ ông bầu).  

 

 
(210) 4-2016-29747 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.22; A26.11.12; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đen, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Quốc tế Đông Đô   (VN) 
Số 124 phố Vĩnh Tuy (kho số 23), 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2016-29768 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Ngọc Việt   (VN) 
80 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 44: Làm tóc, trang điểm cô đâu; cắm và trang trí hoa cưới.  
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ (tiệc cưới); cho thuê quần áo cưới và quần áo 
dạ hội.  
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(210) 4-2016-29769 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Công ty TNHH thời trang 
Ngọc Việt   (VN) 
80 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 

Nhóm 41: Quay phim; chụp hình; chụp hình cưới; trang trí sân khấu và trang trí lối lên 

sân khấu tiệc cưới; cho thuê trang thiết bị âm thanh. 
 

Nhóm 44: Làm tóc, trang điểm cô dâu; cắm và trang trí hoa cưới.  

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ (tiệc cưới); cho thuê quần áo cưới và quần áo 

dạ hội.  
 

 
(210) 4-2016-29782 (220) 23.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây, canh lá cây 

đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Oanh Hiếu  (VN) 
Số 33-35 Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, 

sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các 
loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, máy massage giảm mỡ, 

máy massage hồng ngoại, máy xông hơi, máy hấp dầu tóc, giày dép, túi xách, ví, đồng hồ, 

mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, mũ nón, đồ trang sức, hàng gia dụng bao gồm: bếp 
điện, nồi cơm điện, nồi điện, ấm điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy đánh trứng, 

bàn là điện, lò nướng, lò vi sóng, xoong nồi, chén bát, máy pha cà phê, máy ép cam, nồi 

áp suất; đại lý phân phối, đại lý ký gửi hàng hóa, kinh doanh chuỗi cửa hàng: mỹ phẩm, 
máy massage giảm mỡ, máy massage hồng ngoại, máy xông hơi, máy hấp dầu tóc, thời 

trang, vải, chăn, vỏ nệm, áo gối, khăn phủ giường, khăn tay bỏ túi, quần áo, giày dép, mũ 

nón, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, phụ kiện ngành may như chỉ, kim, khuy, ruy băng 
trang trí, đồ trang trí cho giày, vật trang trí dùng cho quần áo. 
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(210) 4-2016-29783 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bê tông và xây dựng Delta 
An Giang  (VN) 
Số 18D, quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

 
(210) 4-2016-29809 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 24.17.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SOFA COMPANY 
VIETNAM  (VN) 
Số 16/8A, khu phố Tân Long, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn gắn trên trần nhà; đèn đứng. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà dùng cho phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm; bàn, ghế; tủ; 
giá; kệ; gương; ghế đẩu; giường; sọt; mành che cửa sổ; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; mắc 
áo; móc áo không bằng kim loại; khung ảnh; đệm; gối.  

 
Nhóm 21: Giá đỡ nến; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); thớt để cắt dùng cho nhà bếp; dụng 
cụ cho mục đích gia dụng; khay dùng cho mục đích gia đình; rổ, giỏ dùng trong gia đình.  

 
Nhóm 24: Khăn bằng vải; rèm bằng vải hoặc nhựa/sợi dệt/chất dẻo; khăn trải bàn bằng 
vải; khăn trải giường; tấm trải phủ giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vải; áo gối.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ (bao gồm bán hàng qua trang web) đồ điện gia dụng, 
giường, tủ bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện.  

 

 
(210) 4-2016-29810 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 24.17.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SOFA COMPANY 
VIETNAM  (VN) 
Số 16/8A, khu phố Tân Long, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 01: Đèn điện; đèn gắn trên trần nhà, đèn đứng.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà dùng cho phòng khách, phòng ngủ; phòng tắm; bàn, ghế; tủ; 
giá. kệ; gương; ghế đầu; giường; sọt; mành che cửa sổ; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; mắc 
áo; móc áo không bằng kim loại; khung ảnh; đệm; gối.  

 
Nhóm 21: Giá đỡ nến; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); thớt để cắt dùng cho nhà bếp; dụng 
cụ cho mục đích gia dụng; khay dùng cho mục đích gia đình; rổ, giỏ dùng trong gia đình.  

 
Nhóm 24: Khăn bằng vải; rèm bằng vải hoặc nhựa/sợi dệt/chất dẻo; khăn trải bàn bằng 
vải; khăn trải giường; tấm trải phủ giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vải; áo gối.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ (bao gồm bán hàng qua trang web) đồ điện gia dụng, 
giường, tủ bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện. 

 

 
(210) 4-2016-29819 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.1; 26.4.3; 26.4.10 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xuất nhập khẩu Việt Tín  
(VN) 
05 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da; ví (bóp). 
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; thắt lưng (dây nịt) bằng da và giả da (trang phục). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo về: túi xách, ví (bóp), thắt lưng (dây nịt), giày dép, quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-29820 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư Xuất nhập khẩu Việt Tín  
(VN) 
5 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da; ví (bóp).  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; thắt lưng (dây nịt) bằng da và giả da (trang phục).   
 

Nhóm 35: Quảng cáo về: túi xách, ví (bóp), thắt lưng (dây nịt), giày dép, quần áo.  
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(210) 4-2016-29821 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư Xuất nhập khẩu Việt Tín  
(VN) 
5 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da, ví (bóp).  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; thắt lưng (dây nịt) bằng da và giả da (trang phục).   
Nhóm 35: Quảng cáo; về túi xách; ví (bóp), thắt lưng (dây nịt); giày dép; quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-29824 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 2 đường 20, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước 

hoa; dầu thơm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; phấn trang điểm.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 

Nhóm 18: Túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi xách tay; ví tiền; túi cầm tay cho phụ 
nữ; vali.  

 
Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo thể dục áo váy áo chui đầu; quần áo đan; quần áo 
may sẵn.  

 

 
(210) 4-2016-29843 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 5.7.1; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, nâu, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Việt Mỹ  
(VN) 
E12/2B đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-29848 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng gồm: gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  
 

 
(210) 4-2016-29883 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.3; 2.9.25; 24.1.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Dinh dưỡng 
Nông nghiệp Quốc tế  (VN) 
Lô A4, khu công nghiệp Sông Mây, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; cám 

tăng trọng vật nuôi; phụ gia thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành y); thức ăn cho 

vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2016-29897 (220) 26.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.1; A26.11.9; A26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Phước Trường 
Thọ  (VN) 
Tổ 9, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn compact); đèn sợi đốt; 

đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
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(210) 4-2016-29919 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4; 7.3.11 
(591) Xanh đậm, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo, môi giới thương mại. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, cho thuê 
máy móc, thiết bị trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-29925 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 8.7.11; 25.1.6; 25.5.25; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Chăn nuôi Gia Công  (VN)
Cụm công nghiệp xã Lạc Vệ, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; trứng gia cầm (trứng giống).  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương 
mại); mua bán (kinh doanh) trứng gia cầm. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia cầm đẻ trứng. 
 

 
(210) 4-2016-29926 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6; 8.7.11; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Nâu, vàng, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Chăn nuôi Gia Công  (VN)
Cụm công nghiệp xã Lạc Vệ, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 31: Động vật sống; trứng gia cầm (trứng giống). 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương 
mại); mua bán (kinh doanh) trứng gia cầm. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi gia cầm đẻ trứng. 

 

 
(210) 4-2016-29927 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 25.1.6; 1.15.23; 8.7.11 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Chăn nuôi Gia Công  (VN)
Cụm công nghiệp xã Lạc Vệ, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; trứng gia cầm (trứng giống). 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương 
mại); mua bán (kinh doanh) trứng gia cầm.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi gia cầm đẻ trứng. 

 

 
(210) 4-2016-29928 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 25.1.6; 1.15.23; 8.7.11 
(591) Xanh dương, vàng nhạt, trắng, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Chăn nuôi Gia Công  (VN)
Cụm công nghiệp xã Lạc Vệ, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; trứng gia cầm (trứng giống).  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương 
mại); mua bán (kinh doanh) trứng gia cầm. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi gia cầm đẻ trứng. 
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(210) 4-2016-29929 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.6; 26.15.15; 1.15.23; 8.7.11 
(591) Tím, trắng, tím nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Chăn nuôi Gia Công  (VN)
Cụm công nghiệp xã Lạc Vệ, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; trứng gia cầm (trứng giống).  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương 
mại); mua bán (kinh doanh) trứng gia cầm.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi gia cầm đẻ trứng. 

 

 
(210) 4-2016-29940 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire, PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-29941 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quốc tế Việt Nam   (VN) 
Tầng 1, tầng 6, tầng 7, tòa nhà 
CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ điện tử) chưa ghi (đã được mã hóa); thẻ từ chưa ghi dùng 
trong hệ thống ngân hàng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, 
chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng, thẻ thanh toán. 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ thanh toán bằng thẻ thông qua việc 
kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh toán, chấp 
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nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ chức khác được phép cung ứng dịch 
vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các giao dịch thanh toán thẻ với ngân 
hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; 
dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ 
thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ thanh toán, dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ thẻ thông minh; dịch vụ 
xử lý thanh toán, chuyển tiền điện tử, giao dịch tín dụng và ghi nợ điện tử; dịch vụ chứng 
thực và xác minh giao dịch; giao dịch đổi tiền; dịch vụ thay thế trả bằng tiền mặt được 
thực hiện bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thanh 
toán hóa đơn; dịch vụ máy rút tiền tự động và truy cập tài khoản tiền gửi; dịch vụ giải 
ngân bằng tiền mặt và kiểm tra thanh toán tiền mặt; dịch vụ cho thuê hệ thống thiết bị 
dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân 
hàng và thẻ thanh toán. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp 
nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng và thẻ thanh toán; dịch vụ lắp đặt, bảo 
trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ 
thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng và thẻ thanh toán. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in thẻ thanh toán.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành thẻ thanh toán, 
chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh 
vực phát hành hệ thống thanh toán; dịch vụ cung cấp giải pháp kết nối các hệ thống thanh 
toán thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán thẻ thanh toán giữa các ngân hàng được phép 
phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, hệ thống thanh toán thẻ và các tổ 
chức khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 

 
(210) 4-2016-29944 (220) 27.09.2016 
  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.17; 26.4.2 
(591) Nâu, vàng đồng, vàng nhạt 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 

tư Eagles  (VN) 
214/19/11C Nguyễn Văn Nguyễn, 
phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản, định giá 
bất động sản; cho thuê căn hộ; đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2016-29946 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Biên  (VN) 
Số 15 ngách 79, ngõ 341, đường Xuân 
Phương, phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, đồ trang điểm 

(mỹ phẩm), phấn trang điểm. 
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(210) 4-2016-29950 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, màu đỏ, màu đen, màu 

trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Bình An  (VN) 
Số 100 - 112, hẻm 79 đường Bến Phú 
Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các loại cá (cá nuôi làm cảnh).  

 

 
(210) 4-2016-29977 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
nhựa Lucky Tuấn Minh  (VN) 
Phố mới Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước cho đường ống; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; vòi khóa [van, 

đầu vặn]; vòi [van]; vòi [vòi khóa]. 
 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa (ống cứng); tê; cút; bịt; rắc co nhựa; van (tất cả là phụ 
kiện của ống dẫn nước bằng nhựa cứng).  

 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: ống dẫn bằng nhựa, măng 
song, tê, cút, bịt, rắc co nhựa, van, ba chạc xiên, chếch, đai khởi thủy, rắc co, vòi nước cho 
đường ống, vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước], vòi khóa [van, đầu vặn], vòi [van], vòi 
[vòi khóa], tê thu, côn thu. 

 

 
(210) 4-2016-29978 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.11 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) ILSHIN SPINNING COMPANY 

LIMITED  (KR) 
11 Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi dệt (sợi thô); sợi dệt dạng thô; sợi bông thô; sợi xơ dừa; sợi thủy tinh (sợi 

thô) dùng cho ngành dệt; sợi gai. 
 

Nhóm 24: Vải; vải in hoa; vải bông thô; vải gai dầu; vải dệt kim; vải sợi dệt. 
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Nhóm 40: Hồ vải; xử lý vải; viền vải; nhuộm vải; cắt vải. 
 

 
(210) 4-2016-30004 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Công  (VN) 
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có chiết xuất từ tỏi đen.  
 

Nhóm 07: Máy chế biến tỏi đen, máy nông nghiệp.  
 

Nhóm 29: Tỏi đen (tỏi lên men-tỏi chế biến tinh), tỏi khô, tỏi ngâm, tỏi chua ngọt, tỏi đã 
qua chế biến, kim chi tỏi, nước mắm tỏi, hành ngâm, rong biển sẩy khô rong biển ngâm, 
kim chi rong biển, gói rong biển.  

 
Nhóm 30: Bột tỏi (gia vị), gia vị có chứa hành, gia vị có chứa tỏi.  

 
Nhóm 31: Tỏi tuơi, hành tươi, tỏi non, tôi cây (tỏi thu hoạch khi còn non và ban như rau), 
rong biển tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán hành, tỏi, hành đen lên men, tinh dầu tỏi.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-30005 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.17.11 (540) 

  

(731) Lương Yến Linh Nhi  (VN) 
24 Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, 
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2016-30013 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.13; 2.1.1; A25.3.3; 5.9.24 
(731) ATRIUM INNOVATIONS INC.   (CA) 

3500, Blvd. de Maisonneuve West, Suite 
2405, Westmount (QuÐbec) H3Z 3C1 
Canada 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein dạng khuấy; hỗn hợp bổ sung dinh dưỡng 
và tốt cho sức khỏe thay thế bữa ăn, dưới dạng đồ uống dạng bột; chất bổ sung dùng cho 
ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng được tạo thành và đóng gói dưới dạng thanh/thỏi; 
chất bổ sung dinh dưỡng thay thế bữa ăn dạng khuấy; chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể là: 
enzyme tiêu hóa; chất bổ sung làm từ thảo dược; chất xơ dùng cho ăn kiêng để hỗ trợ tiêu 
hóa; chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể là: hợp chất probiotic; chất bổ sung dùng cho ăn 
kiêng, cụ thể là: chất chống oxy hóa; các loại dầu dùng làm thực phẩm bổ sung; chất bổ 
sung dinh dưỡng và chất bổ sung dùng cho ăn kiêng chứa dầu cá hoặc dầu quả hạch; chất 
bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cường năng lượng; vitamin; chất bổ sung khoáng chất; axit 
amin cho mục đích dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng cụ thể là: bột nước ép trái cây 
hỗn hợp và bột nước ép lúa mì và cỏ; chất bổ sung dùng cho ăn kiêng từ dầu hạt chia; chất 
bổ sung dinh dưỡng để hỗ trợ hệ thống miễn dịch; chất bổ sung dinh dưỡng để hỗ trợ 
xương khớp; chất bổ sung dinh dưỡng và dung cho ăn kiêng để hỗ trợ cơ bắp; chất bổ 
sung dinh dưỡng và chất bổ sung dùng cho ăn kiêng để giảm cân. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu đỗ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thực 
vật; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái 
cây lát mỏng; rau/thực vật lát mỏng; thanh/thỏi thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; 
thanh/thỏi thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt; thanh/thỏi thực phẩm trên cơ sở thực vật; 
thanh/thỏi thực phẩm trên cơ sở mầm; dầu dừa; hạt chia đã chế biến; hạt ăn được đã chế 
biến dạng thô và hữu cơ; hỗn hợp hạt dạng thô và hữu cơ bao gồm chủ yếu là hạt chia đã 
chế biến và bột hạt lanh. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở lúa mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt diêm 
mạch; bánh ngô lát mỏng; ngô lát mỏng; bánh quy cây/quy xoắn dạng lát mỏng; lát thực 
phẩm mỏng trên cơ sở hạt ngũ cốc; bột hạt lanh đã xay; bột hạt lanh dạng thô và hữu cơ; 
hỗn hợp dạng thô và hữu cơ bao gồm chủ yếu là bột hạt lanh và quả mọng; thanh/thỏi 
thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc nguyên hạt chứa trái cây dạng thô và sấy, rau/thực vật dạng 
thô và sấy, quả hạch, các loại hạt; và trà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ trực tuyến chất bổ sung dinh dưỡng và 
chất bổ sung dùng cho ăn kiêng.  

 

 
(210) 4-2016-30021 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu đậm 
(731) PRESIDENT BAKERY PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
121/84-85 RS Tower Building 29th 
Floor, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, 
Bangkok 10400 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh mì kẹp xúc xích (bánh hot dog); bánh mì kẹp thịt 
băm viên (bánh hăm-bơ-gơ); bánh rán vòng (bánh donut); bánh kếp (bánh pancake).    
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(210) 4-2016-30049 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, ghi, tím, xanh lá cây 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chế phẩm để giặt; dầu thông để tẩy mỡ, tẩy nhờn; 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm để 
vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm làm rụng lông; giấy nhám (giấy ráp); 
chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

Nhóm 15: Nhạc cụ; bộ điều chỉnh độ mạnh (cường độ) dùng cho piano cơ khí; hộp nhạc; 
nhạc cụ điện tử; giá giữ nhạc cụ; thiết bị lật trang cho tập bản nhạc.  

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp [được in]; chất dính [keo dán] 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; khuôn cho đất nặn [vật liệu của nghệ sỹ]; bút 
lông dùng cho họa sỹ; bút lông để viết; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; số in 
và chữ in [kiểu chữ]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 

 

Nhóm 18: Da động vật; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; bộ đồ du lịch [đồ da]; bộ yên 
cương cho động vật; tấm da sống; túi cho thể thao; ô; gậy chống.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; gương soi; bảng 
đăng ký, không bằng kim loại; hộp thư, không bằng kim loại hoặc công trình xây; đồ đạc 
dùng trong văn phòng; túi ngủ dùng cho cắm trại; đồ gỗ mỹ thuật; đồ trang trí bằng chất 
dẻo dùng cho thức ăn; sừng dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 

Nhóm 21: Bọt biển dùng cho mục đích gia dụng; bọt biển dùng để vệ sinh; bàn chải cọ 
rửa; vật liệu dùng làm bàn chải; dụng cụ dùng để vệ sinh; sợi thép rối cho việc làm sạch; 
kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ gốm; đồ trang trí bằng sứ; đồ sứ để 
chứa đựng; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc không dùng điện; cốt 
giữ dáng giày ống [vật để căng]; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy 
tinh; dụng cụ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 22: Vật liệu đóng gói [dùng để nhồi độn, đệm lót] không bằng cao su hoặc chất 
dẻo, giấy hoặc các tông; sợi dệt dạng thô; dây thừng, không bằng kim loại; dây cáp không 
bằng kim loại; lưới đánh cá; lều (mang đi được); túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao 
gói; vải bạt; buồm; len dạng thô hoặc đã được sơ chế; dải băng để buộc hoặc quấn, không 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 24: Vật liệu dệt; vải dùng để bọc đồ đạc; vật liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; khăn 
trải bàn [không bằng giấy]; khăn phủ giường; khăn tắm [trừ quần áo]; chăn.  

 
Nhóm 25: Trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; 
quần áo lót; trang phục để tập thể hình.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu đan từ lau sậy; vải sơn lát sàn nhà; tấm phủ sàn; giấy dán 
tường; thảm cỏ nhân tạo.  
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Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; vật chống dùng cho các vận động 

viên [dụng cụ thể thao]; đồ trang trí cho cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; thiết bị 

chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ câu cá; dụng cụ bắn cung.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau tươi; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; gỗ cây chưa xử 

lý; trứng đã được thụ tinh, dùng để ấp; động vật giáp xác [sống]; quả tươi.  

 

Nhóm 35: Văn phòng giới thiệu việc làm; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc 

công nghiệp; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ sao chụp; biên tập số liệu 

thống kê; điều tra thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 

quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 

dịch vụ đánh giá kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; kế toán; dự báo kinh tế; thăm dò dư 

luận; quan hệ công chúng; phân tích giá thành; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 

và dịch vụ của người khác; dịch vụ cửa hàng bách hóa, cửa hàng miễn thuế, đại lý bán 

hàng qua internet liên quan đến các sản phẩm: bột giấy, màu nhuộm, chế phẩm làm thơm 

không khí, hợp chất kết dính bụi, sữa bột, bột thuốc súng, dụng cụ âm nhạc, sợi và chỉ 

dùng cho ngành dệt, sản phẩm sữa đã xử lý, đồ uống, gia vị, nước, thuốc lá, quần áo, giày, 

thức ăn nhanh, rượu, bia, đồ đạc, nồi niêu bằng gang, thiết bị điện cho mục đích gia dụng 

hoặc nhà bếp, máy (cụ thể là máy nông nghiệp, máy li tâm và máy xén) và máy công cụ, 

thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, máy vi tính, máy ảnh [chụp ảnh], kính 

đeo mắt, kính râm, thiết bị y tế, thiết bị điều hòa không khí, xe đạp, ô tô, đồ trang sức, văn 

phòng phẩm, sản phẩm được làm từ chất dẻo và cao su (cụ thể là vật liệu bao gói [đệm lót, 

nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo, dây bằng cao su), sản phẩm làm từ da (cụ thể là trang 

phục, túi xách tay, ví tiền), vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, gỗ cụ 

thể là gỗ bán thành phẩm, gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình, bộ đồ ăn và dụng 

cụ nhà bếp, thiết bị làm sạch và sử dụng hằng ngày cho mục đích gia dụng (cụ thể là máy 

móc và thiết bị làm sạch [dùng điện], máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng), 

bao tải và túi, vải và đồ dùng bằng vải (cụ thể là vải không dệt, vải tơ nhân tạo, rèm bằng 

vải), tấm thảm.  

 

Nhóm 38: Thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông 

đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 

tiện liên lạc điện tử khác]; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cho thuê thiết 

bị viễn thông; thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ điện tín; dich vụ tổ chức hội nghị 

qua điện thoại.  

Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; thông tin về lĩnh 

vực vận tải; lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các tài liệu ở dạng điện tử; phân phối năng 

lượng; dịch vụ đóng chai.  

 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 

triển phần cứng máy tính; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; dịch 

vụ phòng thí nghiệm khoa học; nghiên cứu kỹ thuật; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; 

nghiên cứu sinh học; thiết lập các bản vẽ xây dựng; nghiên cứu địa chất; phân tích cho 

lĩnh vực khai thác dầu mỏ; kiểm soát chất lượng; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thử 

nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người 

khác.  
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(210) 4-2016-30080 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Higo Việt Nam  
(VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Các sản phẩm bao gồm: bộ đồ chơi tung hứng bằng gỗ, bộ đồ chơi tung hứng 

bằng nhựa, bộ đồ chơi tung hứng loại đặc biệt, bộ đồ chơi tung hứng loại tiêu chuẩn, bộ 
đồ chơi tung hứng loại cơ bản, bộ phụ kiện đồ chơi tung hứng kèm theo.  

 

 
(210) 4-2016-30086 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 24.15.21; A26.11.12 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hiệp hội các Doanh nghiệp 
Pháp tại Việt Nam  (VN) 
Lầu 15 và 16, tòa nhà Landmark, số 5B 
đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn 

thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều 
khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dàn dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2016-30095 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 20.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
du lịch và sự kiện Traco  (VN) 
98C Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện quảng cáo, thương mại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; bán vé máy bay. 
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(210) 4-2016-30105 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.3.15; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, xanh dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Thông minh SmartBiz   (VN) 
27 Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt, xả và các chất khác dùng để giặt; nước rửa bát và tẩy dầu mỡ; nước 

rửa tay, chất để tẩy rửa, đánh bóng và mài mòn.  
 

 
(210) 4-2016-30162 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) VALENCIA CO.,LTD  (KR) 

#909, 9F (Forhu, Sungsudong1ga) 58, 
Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước thơm cho da; mỹ phẩm 
dùng nguyên liệu tự nhiên; nước hoa, dầu gội đầu. 

 

Nhóm 18: Bộ da lông thú; túi; túi xách tay; ô che nắng, «. 
 

Nhóm 25: áo khoác choàng; quần lót; quần lót nữ; váy; áo nữ; áo thun ngắn tay; bộ áo 
liền quần; áo choàng dáng dài; áo choàng dáng lửng; áo gi-lê; quần áo da, áo gió; quần áo 
bằng lông thú; quần áo; quần áo đan; áo khoác da; thắt lưng (trang phục); giày; khăn 
quàng cổ; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; bộ quần áo, áo choàng ngoài; quần áo nữ; 
quần áo nam; trang phục chơi gôn; trang phục leo núi; áo chui đầu; quần áo lót; mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu). 

 

 
(210) 4-2016-30164 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đen, nâu 
(731) VALENCIA CO.,LTD  (KR) 

#909, 9F (Forhu, Sungsudong1ga) 58, 
Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ 

phẩm để tắm; mỹ phẩm dùng nguyên liệu tự nhiên; nước hoa. 
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Nhóm 18: Bộ da lông thú, túi; túi xách tay; ô che nắng; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; quần áo nữ; quần áo nam; đồ đi ở 
chân.  

 

 
(210) 4-2016-30166 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1 
(591) Vàng sáng, vàng ánh kim, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch CA BA RET  (VN)
264 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-30174 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1 
(731) ZHUHAI TODOM ELECTRICAL 

APPLIANCE CO.,LTD   (CN) 
5/F.45# Buldg,Guangsheng Industrial 
Area,Zhuhai,China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn xoắn; máy sây tóc; thiết bị bay hơi, thiết bị phun hơi nước vào mặt [tắm 

hơi]; thiết bị xông hơi để khử trùng, tẩy uế không dùng cho mục đích y tế; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-30202 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1 
(591) Ghi, cam 
(731) VONG CHAI COMPANY LIMITED.  

(TH) 
No. 253, Buddhamonthon 2ndRD 
Bangpai Bangkhae, Bangkok 10160, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bao gồm gạch block, tấm panen rỗng nhiều lỗ, mái lợp dạng 

chữ V (không bằng kim loại), bê tông cốt sợi thủy tinh, miếng bê tông đúc sẵn, và cừ/cọc 
không bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-30203 (220) 28.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thiên Hà  (VN) 
Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiển buổi 
hòa nhạc; biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; thông tin giải trí, trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp; nhà hát ca múa nhạc; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu], sản xuất 
phim viđêô; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình 
biểu diễn; cung cấp xuất bản ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dàn dựng 
buổi biểu diễn; sản xuất buổi biểu diễn; trình diễn sân khấu; ghi băng viđêô; thu băng 
viđêô; ghi băng hình. 

 

 
(210) 4-2016-30228 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.5.3; A1.1.10; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn 
và Xúc tiến Thương mại 
Edupro   (VN) 
Số 2, ngõ 541, tổ 19, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, cụ thể là: các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-30229 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn 
và Xúc tiến Thương mại 
Edupro    (VN) 
Số 2, ngõ 541, tổ 19, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, cụ thể là: các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-30243 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 1.13.1 
(591) Xanh da trời; da cam 
(731) Công ty cổ phần CED   (VN) 

Số 255 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; dịch vụ hành chính văn phòng 

tổng hợp.  
 

Nhóm 45: Cho thuê tài sản vô hình, dịch vụ phi tài chính cụ thể là dịch vụ quản lý các tài 
sản vô hình phi tài chính như: li xăng quyền sở hữu trí tuệ, giám sát quyền sở hữu trí tuệ, 
quản lý về quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2016-30249 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; 2.9.1; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng 
(731) DAIEI CO., LTD.  (JP) 

2-3-3 Miyakojima hondori, Miyakojima 
ku, Osaka, Japan 534-0021  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: túi (bao nhỏ) bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói. 
 

Nhóm 18: Balô; túi xách; vali; ví (bóp); túi đựng. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2016-30262 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thời trang 
P.O.M  (VN) 
Số A48 TT10, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: quần áo thời trang; đồ lót của bà mẹ bầu (quần áo). 
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(210) 4-2016-30268 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Suka Việt Nam   (VN) 
Số 2A ngõ 17, đường Tô Hiến Thành, 

phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 07: thiết bị phun xịt (máy móc); máy và thiết bị để làm sạch (dùng điện) 
 

 
(210) 4-2016-30325 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.1; A11.3.3; 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Step Up Coffee  
(VN) 
32 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-30333 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 

(300) 2016-57926 30.05.2016 JP 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 

chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 

bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  
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(210) 4-2016-30354 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; A17.2.2 
(591) Vàng, nâu sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ truyền thông Hoàng 
Long  (VN) 
Số 74/2/129 tổ 7, Tư Đình, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 

phòng.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính 

 

 
(210) 4-2016-30368 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) YU HONGLIANG   (CN) 

Shanghuaxi, Lianwu Village, Niansanli 
Street, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ viết; bút máy; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]; ấn phẩm; văn phòng 

phẩm; gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; thước vẽ; tẩy bằng cao su; bảng viết 
có dụng cụ tự xóa; vải hồ gôm cho mục đích văn phòng.  

 

 
(210) 4-2016-30375 (220) 29.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.9.10; A3.9.24; 3.7.16; A3.7.24; 

25.1.6; 26.2.7; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp Gò Mít, thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm; chiết xuất của thịt; nước dùng cô đặc. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, nước chấm, chiết xuất của thịt, nước dùng cô đặc.  
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(210) 4-2016-30398 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.4 

(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần YESIDO  (VN) 
119 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 06: Các loại khóa bằng kim loại; khóa điện; thanh ray bằng kim loại dùng trong 

ngăn kéo; bản lề kẹp kính bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; bao bì các tông; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; đồ dùng hướng 

dẫn giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy].  
 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế, đồ đạc bằng kim loại.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, các dịch vụ liên quan tới xây dựng nhà cửa; các công việc của thợ 
sơn; lắp đặt các thiết bị xây dựng; các dịch vụ sửa chữa khóa.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-30399 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần YESIDO  (VN) 
119 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại khóa bằng kim loại; khóa điện; thanh ray bằng kim loại dùng trong 

ngăn kéo; bản lề kẹp kính bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; bao bì các tông; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; đồ dùng hướng 

dẫn giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 

 
Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế, đồ đạc bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, các dịch vụ liên quan tới xây dựng nhà cửa, các công việc của thợ 
sơn, lắp đặt các thiết bị xây dựng; các dịch vụ sửa chữa khóa.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2016-30423 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A16.1.5; A26.11.12; A18.1.19 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ TS Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngách 58, ngõ 30, phố Tạ Quang 
Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trực tuyến, cụ thể là: chất để tẩy trắng và các chất dùng để 

giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc 
thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, các sản phẩm nhựa và các sản 
phẩm làm từ nhựa, chất dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo cụ thể là dĩa, bình trà, ly 
tách, chén, bát, đĩa, muỗng, khay, nồi, hộp, gạt tàn, thùng phuy nhựa, khay chuyển hàng 
hóa (Pallet), thùng, thót, bình, lọ hoa, ly, cái ca, xô, chậu, vỉ, ghế, tủ, bàn, giá sách, giỏ, 
sọt, rổ, mâm, lồng bàn, vật dụng để úp ly, cái bô, mắc áo, kẹp quần áo, cái treo áo, cái 
can, cái nôi, tượng bán thân, thẻ nhựa, chuông gió (trang trí), nắp đậy dùng cho đồ chứa 
đựng, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để 
uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) [dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực 
ăn cho vật nuôi, băng dính, máy gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy 
khoan ngang, máy khoan từ, máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, 
máy lốc tôn, máy mài bàn, máy mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy 
phay lăn răng, máy phay trục khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, 
máy taro (máy khoan tạo ren), máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện 
thủy lực, máy tiện tự động, máy tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, 
máy uốn mica, máy uốn ống cuốn xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, 
máy uốn ống thường, máy uốn sắt thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ 
kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công 
nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, 
máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, 
máy hàn điểm, máy phát hàn, bạc đạn, vòng bi, vòng đệm, băng keo chịu lực, bu lông, tắc 
kê, chêm cơ khí, dây curoa công nghiệp, dây đai, lưỡi bào, lưỡi cưa, lưỡi cắt, măng xông 
cơ khí, mũi khoan, quả cân, thanh ren, vít, xích, băng tải, đá cắt, đá mài, đai ốc, đầu máy 
khoan, đĩa chà nhám, đĩa mài, đinh, kim loại và các hàng hóa từ kim loại cụ thể là: ống 
đồng, đồng cuộn, đồng tấm, đồng xi mạ, thau tấm, thau ống, thau lục giác, thau tròn đặc 
đồng, nhôm, kẽm, thép không gỉ, thép hợp kim đặc biệt, ốc cấy, ốc vít, cút nước, trần kim 
loại, loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và 
dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, 
khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp 
đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, 
thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ 
kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật 
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số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, 
máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ 
lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 
tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 
sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép 
hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, 
máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát 
nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, máy bán hàng tự động, và 
các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị 
tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không 
hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng 
cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy cụ thể là thiệp, tranh giấy, chụp đèn, sản phẩm 
con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thừng đựng rác, sổ, cặp giấy, túi, bao bì 
bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và bìa, giấy dán 
tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ nữ, các tông, 
văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su , cụ thể là vòng bằng cao su, vòng 
để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút bằng cao su, 
tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, van bằng cao 
su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao .su, amiăng, mi ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện cụ 
thể là: giấy và bìa cách điện, cách nhiệt, sứ cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ 
da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví 
đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai 
(nẹp), hộp, da động vật; da sống, va li và túi du lịch, đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá 
kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy cụ thể là: trạm trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, 
cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông sản, máy xây dựng, thiết bị dùng cho 
gia đình, bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng, cụ thể là: thiết bị 
điện: bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ 
điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, 
chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, thiết bị giặt ủi: 
máy giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, thiết bị nhà bếp: bếp nấu ăn và nướng: lò, lò 
nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng than đá hoặc khí đốt, thiết bị rửa: 
máy rửa chén, thiết bị làm mát và làm đông lạnh: tủ lạnh, tủ đông, thiết bị điện nhỏ: máy 
trộn, máy pha cà phê, những máy chế biến thực phẩm, máy xay sinh tố, máy nướng bánh 
mì, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và cả khăn lau chén, điều 
hòa phòng: quạt, quạt sưởi, độ ẩm, máy điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị làm sạch: 
máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, thiết bị chiếu sáng: đèn điện, đèn bàn, thiết bị chăm sóc 
cá nhân: máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, thiết bị tỏa nhiệt: lò 
sưởi, bàn ủi, thiết bị cầm tay: máy may, máy khoan cầm tay, thiết bị đo lường: cân, nhiệt 
kế kỹ thuật số, thiết bị giải trí (thiết bị điện tử tiêu dùng): máy truyền hình, LCD và DVD, 
máy quay phim, máy ảnh, thiết bị văn phòng: máy vi tính, máy hủy giấy tờ, điện thoại, 
máy in nhỏ, máy fax, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành,  sứ, dây thừng, buồm, vật 
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liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, 
đồ đội đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà 
hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật 
liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị dùng trong 
xây dựng và viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-30449 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.13.25 
(591) Tím, xanh dương đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Sun New VN  (VN) 
34/2 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế 

phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc.  
 

(210) 4-2016-30460 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.7.25; A1.1.9; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, ghi, xanh dương, xanh dương 

đậm 
(731) Công ty TNHH thực nghiệp 

Tân Hải Lạng Sơn   (VN) 
Khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Bài lá.  

 

 
(210) 4-2016-30462 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Tím, hồng, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH NK Chemical  

(VN) 
Nhà số 1, hẻm 33, ngách 5, ngõ 534, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; ván sàn gỗ; thanh gỗ để ép tường; gỗ dùng cho việc gia công dụng 
cụ gia đình; ván gỗ dùng cho xây dựng;  

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất, dung môi, alkyd.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2016-30477 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(731) HAMAC FOOD INDUSTRIES SDN. 
BHD.  (MY) 
Block A Lot 6212 Kg. Baru Balakong, 
43300 Seri Kembangan, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo đường; kẹo; sôcôla; thạch trái cây (dạng bánh kẹo); kem 

lạnh; kẹo hạt dẻ; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); đường; bánh quy. 
 

 
(210) 4-2016-30512 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương, da cam 
(731) 1. Trần Văn Nguyên   (VN) 

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, 
tỉnh Nam Định  

2. Phan Văn Tiến   (VN) 
Xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-30520 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) GUANGXI NANNING SAIYI 

CONSTRUCTION MATERIALS CO., 
LTD.   (CN) 
No.10 Funan Road, Oversea Chinese 
Management District, Long'an, Nanning 
City, Guangxi Province, China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 06: Nhôm; thép ống; lưới bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại, có thể 
vận chuyển được; hợp kim thép; cầu thang bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-30521 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) ICA INNOVATION SDN BHD   (MY) 

No 2, Jalan Tsb 8, Taman Industri 
Sungai Buloh, 47000 Jalan Subang, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi; khung ảnh; sản phẩm bằng gỗ, cụ thể là đồ đạc 

trong nhà bằng gỗ, thùng gỗ, hộp gỗ, hòm gỗ, thang gỗ; đồ đạc trong nhà được lắp ráp từ 
tấm cứng được định hình và thiết kế sẵn; đồ đạc trong nhà được lắp ráp từ tấm/phiến 
mỏng được phủ vật liệu nhựa; mặt bàn dạng tấm/phiến, phi kim loại dùng cho đồ đạc; mặt 
bàn làm việc dạng tấm/phiến, phi kim loại dùng cho đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2016-30542 (220) 30.09.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 3.4.18; 2.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng nhạt, nâu 
(731) KIM MI KYUNG (A U.S CITIZEN)  

(US) 
7220 Columbia Pike, Annandale, VA 
22003, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; chuỗi nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
chuyên các món về thịt lợn; chuỗi nhà hàng chuyên các món về thịt lợn; nhà hàng chuyên 
các món về sườn lợn; chuỗi nhà hàng chuyên các món về sườn lợn; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh do nhà 
hàng thực hiện; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2016-30562 (220) 03.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; A1.13.15 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Việt Money  (VN) 
125 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; dịch vụ kế toán; tư vấn tài chính.  
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(210) 4-2016-30582 (220) 03.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.7.3; A17.3.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Công 
Chúng Olympia  (VN) 
Tổ dân số Hoàng Liên I, phường Liên 
Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 

 
(210) 4-2016-30621 (220) 03.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.11; 26.4.2; 2.1.13; 18.1.7 
(731) INDULGE INTERNATIONAL LLC  

(US) 
1621 Central Avenue, Cheyenne, 
Wyoming 82001, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngô (bắp) rang bơ; ngô rang; hạt lúa mạch sấy khô; bánh quy; bánh mỳ; bánh 

trứng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ: ngô (bắp) rang bơ, ngô rang, các loại 
hạt hỗn hợp, bánh quy, bánh mỳ, khoai tây chiên cắt lát, khoai tây chiên ít béo, hạt đẻ, hạt 
hướng dương, hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt bí trà xanh, táo đỏ, hạt thông, hạt đậu 
phộng, hạt sen, hạt macadamia, hạt điều, các loại hạt sấy khô; dịch vụ xuất khẩu; dịch vụ 
nhập khẩu: ngô (bắp) rang bơ, ngô rang, các loại hạt hỗn hợp, bánh quy, bánh mỳ, khoai 
tây chiên cắt lát, khoai tây chiên ít béo, hạt đẻ, hạt hướng dương, hạt hạnh nhân, quả óc 
chó, hạt bí trà xanh, táo đỏ, hạt thông, hạt đậu phộng, hạt sen, hạt macadamia, hạt điều, 
các loại hạt sấy khô.  

 

 
(210) 4-2016-30680 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn đầu tư INVESLINK  (VN) 
76/1A Lê Văn Chí, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng: hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, tư vấn nghiệp vụ thương mại, tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức kinh doanh, trưng bày 
sản phẩm, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp, nghiên cứu thị 
trường, thăm dò dư luận, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, tư vấn quản lý nhân sự, 
dịch vụ sao chụp, xử lý văn bản. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản: dịch vụ tư vấn nợ; tư vấn bảo hiểm. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
nhân cụ thể là: tư vấn sở hữu trí tuệ, vệ sĩ cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2016-30686 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Tiến  (VN) 
A1/32 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-30687 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Tiến   (VN) 
A1/32 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-30688 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.9.24; 4.5.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bánh chả cá 
Hàn Quốc  (VN) 
Số 1007/34 đường 30/4, phường 11, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến từ cá; các sản phẩm được làm từ thịt; 
thức ăn đã được chế biến từ cá và thức ăn đông lạnh từ cá. 

 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng, quán ăn 
thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm 

và đồ uống được tổ chức bởi nhà hàng, quán ăn thông qua mạng máy tính trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2016-30718 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Vỉ nướng cho bếp ga; túi đựng bếp ga hoặc bếp nướng có thể mang đi được; 

dụng cụ và thiết bị nấu nướng dùng điện; bếp.  
 

 
(210) 4-2016-30721 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 
508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 17: Băng dính (khác với văn phòng và không dùng cho y tế hoặc gia đình hoặc các 

mục đích cách điện); băng dính cách điện; hợp chất để bịt kín khe hở ở cửa để tránh rò rỉ 

nước mưa hoặc gió.  
 

 
(210) 4-2016-30723 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) GS RETAIL CO., LTD.    (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Vỉ nướng cho bếp ga; túi đựng bếp ga hoặc bếp nướng có thể mang đi được; 

dụng cụ nấu nướng dùng điện và thiết bị nấu nướng; bếp.    
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(210) 4-2016-30735 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh; băng vệ sinh dùng cho phụ nữ khi có kinh nguyệt; 

miếng đệm thấm để xử lý chất thải vật nuôi; tã trẻ em (tã lót); miếng dán vết thương 
(dùng cho mục đích y tế); vitamin và thực phẩm bổ sung chất khoáng (dùng cho mục đích 
y tế). 

 

 
(210) 4-2016-30736 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh; băng vệ sinh dùng cho phụ nữ khi có kinh nguyệt; 

miếng đệm thấm để xử lý chất thải vật nuôi; tã trẻ em (tã lót); miếng dán vết thương 
(dùng cho mục đích y tế); vitamin và thực phẩm bổ sung chất khoáng (dùng cho mục đích 
y tế). 

 

 
(210) 4-2016-30740 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 17: Băng dính (khác với văn phòng và không dùng cho y tế hoặc gia đình hoặc các 

mục đích cách điện); băng dính cách điện; hợp chất để bịt kín khe hở ở cửa để tránh rò rỉ 
nước mưa hoặc gió. 

 

 
(210) 4-2016-30747 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh (thư hoặc tài sản); chuyển giao hàng theo đơn đặt 
hàng trực tuyến; hậu cần vận tải. 

 

 
(210) 4-2016-30754 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; 26.3.1; A1.1.10; 26.15.15; 

2.9.14; 1.15.23 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Xuyên Mekong   (VN) 
144 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; dịch vụ đóng gói và lưu trữ hàng hóa; 

dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-30763 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 3.7.17; A5.5.20; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, đỏ nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Sửu   (VN) 
46 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-30766 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Công ty TNHH giải pháp 

FINTECH   (VN) 
Số 90-92 đường Lê Thị Riêng, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý các giao dịch về cung cấp thông 

tin thương mại, quảng cáo, xúc tiến thương mại và quan hệ công chúng; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng 
(dịch vụ PR); mua bán các loại thẻ viễn thông, thẻ dùng trong thanh toán.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán; dịch vụ tài chính, ngân hàng 

thực hiện dựa trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin và kết nối ngân hàng; dịch vụ 

hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ hỗ trợ 

khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng thực hiện trên nền 

dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và kết nối ngân hàng; phân tích và cung cấp 

thông tin tài chính; tư vấn tài chính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong lĩnh vực 

tài chính, ngân hàng; dịch vụ thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực 

tài chính, ngân hàng; dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

viễn thông có liên quan; cung cấp giải pháp công nghệ phục vụ cho dịch vụ thanh toán và 

sử dụng các phương tiện thông tin điện tử và thẻ thanh toán.  
 

 
(210) 4-2016-30776 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; 26.3.23 

(731) Vũ Thị Hồng Vân  (VN) 
P192 - k4, đô thị Việt Hưng, Giang Biên, 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mặt hàng thời trang như: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, kính.  
 

 
(210) 4-2016-30805 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Phạm Văn Chi  (VN) 
Thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại thịt gia súc, thịt gia cầm qua chế biến, các loại hạt đã qua chế biến, 

các loại quả đã qua chế biến.  

 

Nhóm 30: Trà, cà phê, mật ong, cacao.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau tươi; quả tươi.  
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(210) 4-2016-30827 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.7; 26.4.4 

(591) Trắng, đen, xanh dương, hồng, xám 

(731) Công ty cổ phần Thương mại - 
Bán lẻ V.I.C  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Việt Hồng, 58 Trần 

Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; marketing; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng bao 

gồm: dịch vụ đánh máy chữ, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao 

vắng mặt), dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ sắp xếp và biên tập lại tài liệu, dịch vụ sao chép 

tài liệu, tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự; dịch vụ cửa hàng bách hóa và siêu thi bán 

lẻ các sản phẩm: điện gia dụng (bao gồm đồng hồ báo thức, nồi cơm điện, bếp lò di động, 

quạt, lò sưởi, dây điện, bộ chuyển đổi điện quạt điện, máy điều hòa không khí, thiết bị và 

trang bị chiếu sáng), thiết bị vệ sinh (bao gồm cọ nhà vệ sinh, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, 

dụng cụ gia đình, thùng rác, chổi, dụng cụ hốt rác), đồ nhựa (bao gồm hộp đựng bằng 

nhựa với các kích cỡ, hình dạng và mục đích sử dụng), đồ dùng nhà bếp (bao gồm dụng 

cụ nấu ăn, dụng cụ nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo), văn phòng phẩm (bao gồm giấy, 

dụng cụ để viết, kéo, tẩy, sổ ghi chép), dụng cụ tự chế và đồ ngũ kim (bao gồm cờ lê, mỏ 

lết, tô vít, búa, móc, ổ khóa), đồ nội thất và dệt may (bao gồm vải lót bàn, khăn ăn, 

giường, gối, đệm, thảm trải sàn, thảm), dụng cụ cá nhân và sức khỏe (bao gồm đồ vệ sinh 

cá nhân, khăn và bông tắm, hộp đựng xà phòng, giá đựng bàn chải, giá treo khăn), bộ đồ 

ăn (bao gồm đĩa, cốc, dao, dĩa, thìa và đũa, bát, chén, hộp đựng gia vị, đế lót đĩa, đế lót 

ly), nội thất và đồ nội thất nhỏ (bao gồm bàn làm việc, kệ, ghế, tủ, nệm), đồ làm vườn, cây 

trồng trong chậu, đồ chơi, quà tặng và đồ trang sức, đồ nữ trang, đàn, sách tạp chí, văn 

phòng phẩm; dịch vụ siêu thị và/hoặc cửa hàng tiện ích bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: 

điện gia dụng (bao gồm đồng hồ báo thức, nồi cơm điện, bếp lò di động, quạt, lò sưởi, dây 

điện, bộ chuyển đổi điện), thiết bị vệ sinh (bao gồm dụng cụ gia đình, thùng rác, chổi, 

dụng cụ hốt rác), đồ nhựa (bao gồm hộp đựng bằng nhựa với các kích cỡ, hình dạng và 

mục đích sử dụng), đồ dùng nhà bếp (bao gồm dụng cụ nấu ăn, dụng cụ nhà bếp, nồi, 

niêu, xoong, chảo), văn phòng phẩm (bao gồm giấy, dụng cụ để viết, kéo, tẩy, sổ ghi 

chép), dụng cụ tự chế và đồ ngũ kim (bao gồm cờ lê, mỏ lết, tô vít, búa, móc, ổ khóa), đồ 

nội thất và dệt may (bao gồm vải lót bàn, khăn ăn, giường, gối, đệm, thảm trải sàn, thảm), 

dụng cụ cá nhân và sức khỏe (bao gồm đồ vệ sinh cá nhân, khăn và bông tắm, hộp đựng 

xà phòng, giá đựng bàn chải, giá treo khăn), bộ đồ ăn (bao gồm đĩa, cốc, dao, dĩa, thìa và 

đũa, bát chén, hộp đựng gia vị, đế lót đĩa, đế lót ly), nội thất và đồ nội thất nhỏ (bao gồm 

bàn làm việc, kệ, ghế, tủ, nệm), đồ làm vườn, cây trồng trong chậu, đồ chơi, quà tặng và 

đồ trang sức, đồ nữ trang, đàn, sách tạp chí, văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2016-30829 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Blue 

Mountain  (VN) 
215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; tổ chức giới thiệu sản phẩm; dịch vụ 

đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); thông tin về thương mại; tổ chức hội chợ thương 
mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng (bát, 
đĩa, cốc, chén), thiết bị điện tử (máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, ti vi, đồng hồ 
thông minh, đầu đĩa, đầu viđêô, máy nghe nhạc, máy thu phát sóng, đầu karaoke), thiết bị 
ngoại vi (màn hình máy tính, ổ đĩa mềm, ổ cứng gắn ngoài hoặc ổ cứng di động, USB, 
chuột máy tính, bàn phím máy tính, máy in, loa máy tính, máy chiếu, máy photocopy), 
thiết bị nghe nhìn, hàng điện máy (máy điều hòa nhiệt độ, máy sưởi, tủ lạnh, máy giặt, 
máy bơm, bình nóng lạnh, quạt, máy sấy quần áo), thiết bị di động và các phụ kiện của 
chúng, máy và thiết bị văn phòng, quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức thực phẩm hàng nông sản, lâm 
sản, thủy hải sản, chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, thảm, phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, 
máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay 
(máy khoan cầm tay, dao kéo), thiết bị cầm tay (điện thoại di động, máy tính bảng), sách 
báo, tạp chí, đồ gốm sứ thủy tinh, đồ điện gia dụng (bếp điện, nồi cơm điện, máy rửa bát, 
bàn là, lò vi sóng, máy hút bụi, máy sấy tóc, máy xay sinh tố, máy làm sữa chua, máy lọc 
nước, máy pha cà phê, đèn điện, điện thoại), máy móc xây dựng, máy dùng trong nông 
nghiệp, ô tô, xe máy thiết bị và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động 
sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, cụ thể là: dịch vụ đại lý bán vé máy bay, 
tàu hỏa; dịch vụ đại lý tàu biển; vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; sắp xếp các 
chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo tin học; dịch vụ đào tạo 
ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo quản lý kinh tế; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); dịch vụ dịch thuật; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ đào tạo trực tuyến; tổ chức 
khóa học trực tuyến trên mạng; dịch vụ trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ trường học 
(giáo dục). 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; thiết kế hệ 
thống máy tính; tư vấn công nghệ thông tin. 
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(210) 4-2016-30834 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) ZESPRI GROUP LIMITED   (NZ) 

400 Maunganui Road, Mount 

Maunganui South, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm về nông nghiệp và nghề làm vườn, cụ thể là sách và tạp chí, tài liệu 

quảng cáo in sẵn, cụ thể là, tờ rơi, sổ tay và sách mỏng để quảng cáo có nội dung và cung 

cấp thông tin về các sản phẩm nông nghiệp và nghề làm vườn của người nộp đơn; vật liệu 

đóng gói được làm từ giấy, bìa hay chất dẻo, cụ thể là dưới dạng túi, tấm, khay đựng bằng 

giấy, bìa, hộp đựng làm từ giấy, bìa; sách và cuốn sách nhỏ; văn phòng phẩm trong nhóm 

này, cụ thể là, giấy viết, phong bì, tập giấy thấm (giấy viết), thiếp, cụ thể là thiếp chúc 

mừng, bưu thiếp, thư, cụ thể là bộ giấy viết và phong bì, bút và bút chì; giấy; bìa và các 

sản phẩm làm từ vật liệu này, cụ thể là, bìa, hộp bìa cứng, công-te-nơ chứa đồ bằng bìa; 

ảnh chụp; vật liệu hướng dẫn và giảng dạy đã in sẵn (không phải là thiết bị), cụ thể là, 

sách hướng dẫn, biểu đồ hay bản đồ, sách chỉ dẫn thực hành (sách giáo khoa); ấn phẩm in 

sẵn, cụ thể là, tạp chí, bản tin và báo. 

 

Nhóm 20: Khay đựng bằng chất dẻo không dùng cho mục đích gia đình; hộp đựng làm từ 

chất dẻo. 

 

Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp và nghề làm vườn, cụ thể là, trái cây và rau củ tươi, quả 

ki-uy (kiwi) tươi; hạt giống, cụ thể là hạt giống trái cây và hạt giống rau củ; cây trồng tự 

nhiên. 
 

 
(210) 4-2016-30854 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản LINKGROUP  (VN) 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông 

tin về xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
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(210) 4-2016-30858 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Trần Phú Hùng   (VN) 

9, C1, tập thể in ngân hàng, ngõ Quan 
Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; mứt (dạng kẹo); kẹo; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh, mứt, kẹo, bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2016-30859 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Thùy Dung  (VN) 
Số 30 đường Trần Phú, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-30863 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn 

bàn); khăn giấy tẩm ướp mỹ phẩm. 
 

Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính; dây xích đeo cho kính mắt; quần áo bảo hộ lao động 
phòng chống tai nạn. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức (như vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, trâm cài đầu, kẹp cà 
vạt); hộp đựng đồ trang sức. 
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Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; ô (dù); valil; bao da móc chìa khóa. 
 

Nhóm 20: Gối; đệm; tủ vải đựng quần áo. 
 

Nhóm 23: Len; sợi; sợi tơ tằm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vải vóc; tấm phủ ngoài bằng vải dùng cho đồ đạc; khăn 
tay; rèm cửa bằng sợi dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ thời trang (kính, giày, quần áo, mũ nón, găng tay, khăn 
quàng, thắt lưng), đồ vải vóc (chăn, ga, gối, đệm), đồ trang sức (vòng, khuyên tai, kẹp cà 
vạt, trâm cài đầu, hộp đựng trang sức), đồ mỹ phẩm (nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, bông 
tẩy trang, dụng cụ trang điểm); dịch vụ tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ 
nghiên cứu kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ hỗ trợ quản lý các doanh nghiệp. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ ủy thác quản 
lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo sửa chữa quần áo; gia công may mặc quần áo; giày dép, mũ 
nón. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, tạo mẫu. 

 

 
(210) 4-2016-30864 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính; dây xích đeo cho kính mắt; quần áo bảo hộ lao động 

phòng chống tai nạn. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức (như vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, trâm cài đầu kẹp cà 
vạt); hộp đựng đồ trang sức. 

 
Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; ô (dù); vali; bao da móc chìa khóa.  

 
Nhóm 20: Gối; đệm; tủ vải đựng quần áo.  

 

Nhóm 23: Len; sợi; sợi tơ tằm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vải vóc; tấm phủ ngoài bằng vải dùng cho đồ đạc; khăn tay bằng vải; 
rèm cửa bằng sợi dệt. 
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Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ ủy thác quản 
lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính. 

 

 
(210) 4-2016-30869 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-30883 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.21; 26.1.1; A5.3.13; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Du lịch Việt Quang - 
Vintravel  (VN) 
Số 40T, ngõ 190 Lò Đúc, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); cho thuê 
xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-30886 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 23.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đen 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; môi giới thương mại. 
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Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, cho thuê 
máy móc, thiết bị trong xây dựng. 

 

(210) 4-2016-30888 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.12; 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minomart  (VN) 
Số 143B tổ dân phố số 9, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại hạt dinh dưỡng: hạt óc chó, hạt chia, hạt hạnh nhân, hạt 

macca, hạt lanh, hạt dẻ cười. 
 

 
(210) 4-2016-30901 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) ENESTI LIMITED COMPANY  (KR) 
95, Gangsu-ro, Geumga-myeon, 
Chungju-si, Chungcheonbuk-do, Korea 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, kinh doanh: mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-30926 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại, thuốc trừ rệp cây, thuốc chống ký sinh trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

(210) 4-2016-30927 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại, thuốc trừ rệp cây, thuốc chống ký sinh trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  

 

(210) 4-2016-30944 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 1.7.6; 1.7.19; 10.3.7
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hồ Nam Huy  (VN) 
17 đường 31, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện; quạt điện; máy nước nóng lạnh bằng điện; ấm điện; nồi cơm điện.  
 

Nhóm 21: Bộ chén đĩa (dĩa) sứ; lọ sứ; ly tách sứ; ly tách thủy tinh; bình thủy tinh; bộ chén 
đĩa (dĩa) thủy tinh.  

 

Nhóm 35: Quảng cảo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quản lý giao dịch trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-30984 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 

Đội 1, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540)  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo cưới; áo dạ hội; quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-30987 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động và cơ cấu truyền động/dẫn động, bộ phận của máy móc không 

dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ; các bộ phận máy móc không dùng cho xe cộ hoạt động 
trên bộ, cụ thể là: các bộ điều tốc cơ khí cho động cơ điện, các bộ giảm tốc và các bộ biến 
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tốc, chi tiết của bộ truyền động/bánh răng, động cơ có gắn bộ truyền động, bộ truyền 
động/hộp số; các động cơ không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ. 

 

 
(210) 4-2016-30988 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động và cơ cấu truyền động/dẫn động, bộ phận của máy móc không 

dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ; các bộ phận máy móc không dùng cho xe cộ hoạt động 
trên bộ, cụ thể là: các bộ điều tốc cơ khí cho động cơ điện, các bộ giảm tốc và các bộ biến 
tốc, chi tiết của bộ truyền động/bánh răng, động cơ có gắn bộ truyền động, bộ truyền 
động/hộp số; các động cơ không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ. 

 

 
(210) 4-2016-30989 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động và cơ cấu truyền động/dẫn động, bộ phận của máy móc không 

dùng cho xe cộ hoạt động trênbộ; các bộ phận máy móc không dùng cho xe cộ hoạt động 
trên bộ, cụ thể là: các bộ điều tốc cơ khí cho động cơ điện, các bộ giảm tốc và các bộ biến 
tốc, chi tiết của bộ truyền động/bánh răng, động cơ có gắn bộ truyền động, bộ truyền 
động/hộp số; các động cơ không dùng cho xe cộ hoạt động trên bộ. 

 

 
(210) 4-2016-30995 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.9.17; A5.3.15; 24.3.1; 26.1.1; 15.7.1; 

A24.3.7 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Phú 

Ngãi  (VN) 
ấp Phú Thạch, xã Phú Ngãi, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Rau an toàn (tươi); cà tím; dưa leo; khổ qua; cần nước; ớt; bầu; bí; mướp (tất cả 
là rau quả tươi).  

 

Nhóm 35: Mua bán rau an toàn, rau tươi. 
 

 
(210) 4-2016-30998 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(731) CIFRE CER¸MICA, S.L.  (ES) 

Ctra. Vila-real - Onda, km.10, 12200 
Onda - Castellãn SPAIN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Sa thạch dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu lát nền 

dạng khối, phi kim loại; đất sét làm đồ gốm (nguyên liệu thô); cấu kiện xây dựng có thể 
di chuyển được (phi kim loại); công trình xây dựng có thể di chuyển được (phi kim loại); 
gạch gốm lát nền (dùng trong xây dựng); phiến lát phát quang; vật liệu khảm ghép phi 
kim loại dùng trong xây dựng; đài kỷ niệm phi kim loại; đá lát sàn phi kim loại dùng 
trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-30999 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Tủ làm kem lạnh, hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và máy làm lạnh, bể 

làm lạnh, thiết bị làm lạnh, buồng làm lạnh, máy ướp lạnh dùng điện dùng cho mục đích 
thương mại, máy làm đá lạnh, tủ lạnh dùng cho mục đích gia dụng, máy ướp lạnh dùng 
điện dùng cho mục đích gia dụng, máy ướp lạnh, tủ lạnh, thiết bị làm mát không khí, tủ 
làm lạnh có khóa. 

 
Nhóm 21: Sọt rác; nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà 
bếp; đồ dùng nhà bếp, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và 
thìa; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm và đồ uống; đồ phục vụ ăn uống [đĩa]; cốc; 
cốc không bằng kim loại quý; bình đựng nước; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; thùng làm 
mát dùng cho đồ uống; chai làm lạnh; hộp giữ lạnh không dùng điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp; đại lý bán đồ dùng nhà 
bếp, dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ sản phẩm gia dụng; đại lý bán sản phẩm gia 
dụng; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ máy ướp lạnh; đại lý bán máy ướp lạnh; dịch 
vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ hệ thống và thiết bị làm lạnh; đại lý bán hệ thống và thiết 
bị làm lạnh; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ kho làm lạnh; đại lý bán tủ làm lạnh có 
khóa; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2016-31020 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) OJI HOLDINGS CORPORATION  

(JP) 
7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hoá chất xử lý nước; chất keo tụ; tác nhân phân tán; chất 

chống đóng cặn; chất chống lắng cặn. 
 

 
(210) 4-2016-31024 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trường Chính Kiệt  (VN) 
Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện 
Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm; các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm, các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2016-31038 (220) 05.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.7.17; 20.7.1; 

26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Trường Đại Học Khánh Hòa  

(VN) 
01 Nguyễn Chánh, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; bồi dưỡng chuyên môn sư phạm; tổ chức 

triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức hội thảo về đào tạo.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và giáo dục; chuyển giao kết quả nghiên cứu hoạt động 
khoa học công nghệ và giáo dục; dịch vụ phát triển và ứng dụng kiến thức khoa học giáo 
dục vào cuộc sống bao gồm cả sư phạm học và lý luận giáo dục.  
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(210) 4-2016-31057 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3F Việt  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: thịt và các sản phẩm từ thịt.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm. 
 

Nhóm 35: Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu và động vật sống. 
 

Nhóm 40: Bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2016-31069 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; A26.11.9 
(591) Trắng, đen, xanh tím than, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tin học và viễn 
thông An Thịnh  (VN) 
62 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đọc và in mã số mã vạch; máy tính tiền; máy in hóa đơn; cân điện tử; 

phần mềm bán hàng đi kèm thiết bị, phần mềm quản lý hàng hóa; thiết bị cầm tay để quét 
mã số mã vạch và các ký hiệu mã hóa tương tự.  

 

 
(210) 4-2016-31081 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, trắng 
(731) PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 

"ARNEST COMPANY"  (RU) 
6, ul. Kombinatskaya, g. Nevinnomyssk, 
Stavropolsky Krai, 357107, Russian 
Federation 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí.  
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Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí.  
 

 
(210) 4-2016-31082 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 

"ARNEST COMPANY"   (RU) 
6, ul. Kombinatskaya, g. Nevinnomyssk, 
Stavropolsky Krai, 357107, Russian 
Federation  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí.  
 

 
(210) 4-2016-31087 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.3.20; 9.7.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên du lịch 
Xương Rồng  (VN) 
62/27 đường Phan Chu Trinh, phường 
Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-31089 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ điện tử 
Kiến Đạt  (VN) 
218 Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu phát âm thanh và hình ảnh, cụ thể là: đầu VCD, đầu DVD; máy 

nghe nhạc; máy thu thanh, thu hình; loa; amli. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng điện máy như: đầu VCD, đầu DVD, đầu karaoke, loa, amli, 
micro, chuông điện, kìm, búa, bàn là (ủi), nồi cơm điện, đồ điện gia dụng gồm: máy lạnh, 
máy giặt, tủ lạnh.  
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(210) 4-2016-31106 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Bình Phú   (VN) 
58 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); bơm chân không 

(máy móc); bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt.  
 

Nhóm 09: Máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon).  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ 
thống và thiết bị làm mềm nước; hệ thống cung cấp nước; thiết bị tiệt trùng nước.  

 

 
(210) 4-2016-31120 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31121 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-31180 (220) 06.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Minh Hương 

P.N.D  (VN) 
Số 2s, đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang 

phục); cà vạt; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là các mặt hàng quần áo, hàng thời trang và phụ kiện 
thời trang, cụ thể là quần áo, giày dép, mũ nón, găng tay, khăn quàng, thắt lưng, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-31240 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.   (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo; bánh bao nhân đậu; bánh quy; kẹo; bánh su kem; bánh mì; kem 

lạnh; bánh quế; bánh ngọt; bánh quy nhỏ dẹt; trà xanh; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2016-31241 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.  (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; dịch vụ quầy rượu theo kiểu rạp hát; phòng trà; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quầy rượu; nhà hàng buffê; nhà hàng ăn uống theo kiểu Phương Tây; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ và nhà hàng cà phê; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
757 

cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn; nhà hàng ăn 
uống theo kiểu Nhật Bản; hiệu bánh mì; quán rượu; nhà hàng ăn uống theo kiểu Trung 
Quốc; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán bán rượu nhẹ; quán giải khát; nhà 
hàng bán thức ăn nhanh; quầy rượu theo kiểu Hàn Quốc; nhà hàng ăn uống theo kiểu Hàn 
Quốc; dịch vụ cung cấp bữa ăn trong chuyến bay của một máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-31242 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) D002016041697 05.09.2016 ID 

  
(731) SUNTORY BEVERAGE & FOOD 

LIMITED   (JP) 
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-
0031 Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; đồ uống có ga (không có cồn, trừ bia), nước ngọt; 

đồ uống trái cây (không có cồn) và nước ép trái cây; đồ uống là chất lỏng giống nước còn 
lại sau khi làm đông sữa chua; nước ép rau (đồ uống); đồ uống đẳng trương cung cấp 
muối và khoáng chất cho cơ thể; xi rô dùng cho đồ uống; nước khoáng (đồ uống); nước 
suối (đồ uống), nước khoáng có pha hương vị quinin (đồ uống không chứa thuốc); đồ 
uống tăng lực (không cho mục đích y tế); đồ uống dùng trong thể thao (không chứa 
thuốc); nước (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống không cồn có hương vị bia. 

 

 
(210) 4-2016-31318 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87178401 21.09.2016 US 

(531) 7.1.1; A7.1.12; 7.1.24 
(731) WEST SIDE MONTESSORI SCHOOL  

(US) 
309 West 92nd Street, New York, New 
York 10025  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp học bổng giáo dục trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc 

Montessori; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các khóa học về giảng dạy, các khóa học 
trực tuyến về giảng dạy, và đào tạo cho các nhà giáo dục trong lĩnh vực giáo dục sử dụng 
nguyên tắc Montessori; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc 
Montessori; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp bài giảng trên lớp từ cấp mầm non đến 
tiểu học sử dụng nguyên tắc Montessori; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển trẻ em; 
dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp chương trình thỉnh giảng cho các nhà nghiên cứu 
trong lĩnh vực giáo dục sớm ở trẻ trước tuổi đến trường, phát triển sớm ở trẻ trước tuổi đến 
trường và giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực bài giảng trên lớp sử dụng nguyên 
tắc Montessori, giáo dục sớm ở trẻ trước tuổi đến trường và phát triển sớm ở trẻ trước tuổi 
đến trường; kiểm tra, phân tích và đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng của người 
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khác trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc Montessori để xác định sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn công nhận.  

 

 
(210) 4-2016-31319 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/178569 21.09.2016 US 

  
(731) WEST SIDE MONTESSORI SCHOOL  

(US) 
309 West 92nd Street, New York, New 
York 10025  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp học bổng giáo dục trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc 

Montessori; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các khóa học về giảng dạy, các khóa học 
trực tuyến về giảng dạy, và đào tạo cho các nhà giáo dục trong lĩnh vực giáo dục sử dụng 
nguyên tắc Montessori; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc 
Montessori; kiểm tra, phân tích và đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng của người 
khác trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc Montessori để xác định sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn công nhận. 

 

 
(210) 4-2016-31320 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/178,313 21.09.2016 US 

  
(731) WEST SIDE MONTESSORI SCHOOL  

(US) 
309 West 92nd Street, New York, New 
York 10025, United States 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp học bổng giáo dục trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc 

Montessori; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các khóa học về giảng dạy, các khóa học 
trực tuyến về giảng dạy, và đào tạo cho các nhà giáo dục trong lĩnh vực giáo dục sử dụng 
nguyên tắc Montessori; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc 
Montessori; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp bài giảng trên lớp từ cấp mầm non đến 
tiểu học sử dụng nguyên tắc Montessori; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển trẻ em; 
dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp chương trình thỉnh giảng cho các nhà nghiên cứu 
trong lĩnh vực giáo dục sớm ở trẻ trước tuổi đến trường, phát triển sớm ở trẻ trước tuổi đến 
trường và giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực bài giảng trên lớp sử dụng nguyên 
tắc Montessori, giáo dục sớm ở trẻ trước tuổi đến trường và phát triển sớm ở trẻ trước tuổi 
đến trường; kiểm tra, phân tích và đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng của người 
khác trong lĩnh vực giáo dục sử dụng nguyên tắc Montessori để xác định sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn công nhận.  
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(210) 4-2016-31321 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/178,625 21.09.2016 US 

(731) WEST SIDE MONTESSORI SCHOOL  
(US) 
309 West 92nd Street, New York, New 
York 10025, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp bài giảng trên lớp từ cấp mầm non đến 
tiểu học sử dụng nguyên tắc Montessori; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển trẻ em; 
dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các chương thỉnh giảng cho các nhà nghiên cứu trong 
lĩnh vực giáo dục sớm ở trẻ trước tuổi đến trường, phát triển sớm ở trẻ trước tuổi đến 
trường và giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực bài giảng trên lớp sử dụng nguyên 
tắc Montessori, giáo dục sớm ở trẻ trước tuổi đến trường và phát triển sớm ở trẻ trước tuổi 
đến trường. 

 

 
(210) 4-2016-31323 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) INTERNATIONALER VEREIN FUR 

BIOLOGISCH-DYNAMISCHE 
LANDWIRTSCHAFT  (CH) 
Stollenrain 26, CH-4144 Arlesheim, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật và cho người; chất tẩy uế.  

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; đồ uống từ trái cây và nước ép trái cây; xi rô dùng để 
làm đồ uống và các chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu vang. 
 

 
(210) 4-2016-31325 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.4; A5.5.21; 5.5.19; A26.4.24 
(591) Nâu, vàng đậm, vàng nhạt, hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng nhà Thủ Đô   (VN) 
Nhà số 6, tầng 1, tháp C, tòa nhà 
Vinaconex 2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); 
cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-31326 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.4; 5.5.19; A5.5.21; A26.4.24 
(591) Nâu, vàng đậm, vàng nhạt, hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng nhà Thủ Đô   (VN) 
Nhà số 6, tầng 1, tháp C, tòa nhà 
Vinaconex 2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng 
nhà máy, xí nghiệp; giám sát việc xây dựng công trình.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp; cơ sở lưu trú tạm thời 
[khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn 
uống.  

 

 
(210) 4-2016-31342 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 24.11.15 
(591) Trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại - dịch vụ Sa Ki  
(VN) 
613 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 06: Cốp pha nhôm hợp kim, khóa giáo (khóa dàn giáo bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2016-31343 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại - dịch vụ Sa Ki  
(VN) 
613 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 06: Cốp pha nhôm hợp kim, khóa giáo (khóa dàn giáo bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2016-31349 (220) 07.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.2.7; A11.3.7 
(591) Đỏ 
(731) HOME CREDIT B.V.  (NL) 

Strawinskylaan 933, 1077 XX 
Amsterdam, the Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại; đánh giá kinh doanh; chuẩn bị bảng tiền lương; sắp xếp 

cột quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tiếp thị; dịch vụ kế toán; kiểm toán; đại lý thông tin 
thương mại; bán đấu giá; dự báo kinh tế; phân tích giá thành; tuyển dụng lao động; cho 
thuê quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; quan hệ công chúng; điều hành kinh 
doanh cho khách sạn; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho thuê không gian quảng 
cáo; dịch vụ thư ký; thông tin thương mại và điều tra thương mại; nghiên cứu kinh doanh 
và nghiên cứu thị trường; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng cáo và dịch vụ 
quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại hoặc công nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính 
cho người khác; dịch vụ văn phòng cho việc xử lý đơn đặt hàng; quản lý dữ liệu; dịch vụ 
văn phòng cho việc xử lý các yêu cầu; tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn cho tổ chức và 
quản trị kinh doanh, có và không có sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu điện tử; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; thông tin tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quỹ đầu tư; hãng thu hồi nợ; dịch vụ bảo lãnh nợ; phát hành trái 
phiếu có giá trị; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; quyên góp quỹ từ thiện; 
tổ chức quyên góp từ thiện; phân tích đầu tư; tư vấn tài chính và phân tích tài chính; phân 
tích tài chính; quản lý tài chính; bảo đảm tài chính; tư vấn tài chính; quản lý quỹ tài chính; 
giám sát quỹ đầu tư; gây quỹ; đầu tư vốn cho người khác, quản lý quỹ; dịch vụ ủy thác 
đầu tư; dịch vụ quỹ đầu tư cổ phần tư nhân; quản lý vốn; quản lý tài chính quỹ; dịch vụ tư 
vấn quản lý quỹ hưu trí; dịch vụ tư vấn liên quan đến quỹ ủy thác đầu tư; quỹ tương hỗ; 
quỹ dự trữ hưu bổng; môi giới liên quan đến quỹ tương hỗ; dịch vụ tín dụng; quản lý đầu 
tư bất động sản; quản lý tài sản thương mại; quản lý danh mục đầu tư (đầu tư); quản lý bất 
động sản; đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ thanh 
toán nợ trước khi giải thể (dịch vụ tài chính); dịch vụ bảo lãnh nợ; ước định giá trị tài 
chính; dịch vụ ngân hàng và đầu tư; dịch vụ ngân hàng và tài chính; dịch vụ ngân hàng, 
tài chính và bảo hiểm; ngân hàng thương mại; ngân hàng; ngân hàng cá nhân; dịch vụ 
thanh toán cho các giao dịch thanh toán; tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ ngân 
hàng; dịch vụ thẻ thanh toán; ngân hàng điện tử; ngân hàng tư nhân; ngân hàng tài chính 
cá nhân; quản lý tài chính trong lĩnh vực ngân hàng; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; 
dịch vụ ngân hàng trực tiếp (dịch vụ ngân hàng tại nhà); môi giới (chứng khoán); dịch vụ 
chứng khoán; văn phòng ngoại hối; phát hành thẻ tín dụng; phát hành thẻ tín dụng và thẻ 
ghi nợ; định giá (đánh giá) các đồ vật quý giá; định giá các tác phẩm nghệ thuật; thông tin 
tài chính và định giá tài chính; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; bảo hiểm rủi ro tín 
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dụng; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; bảo hiểm quản lý rủi ro; bảo hiểm kinh doanh; dịch 
vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá.  

 

 
(210) 4-2016-31391 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp và lâm 

nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
phân bón; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; mực in. 

 
Nhóm 03: Các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa; nước hoa; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
nhang thơm. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ); 
băng giấy dùng để châm lửa; nến. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt động vật có hại. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa bằng 
kim loại (không gồm khóa điện); hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; két sắt 
an toàn; móc đeo chìa khoá bằng kim loại. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao, kéo, thìa và dĩa, dao cạo. 

 
Nhóm 09: Dây điện; ổn áp; công tắc điện.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, chân, tay giả, mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật 
liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy, xe đạp; tầu thủy; máy bay.  

 
Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ, pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn, loa, kèn, trống và sáo. 
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Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm (sản phẩm in); văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng 
cho mục đích này); cờ làm bằng giấy.  

 
Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim 
loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; rương, va li và túi; ô, ví, ba lô. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; 
các công trình, cấu kết phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, gương, khung ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, gối, đệm.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn, đồ thủy tinh; sành, sứ dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc.  
Nhóm 22: Dây thừng, lưới, vải bạt, vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi 
dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe.  

 
Nhóm 24: Vải, khăn trải bàn, ga trải giường, chăn, cờ làm bằng vải.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu khuy; kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng 
dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong 
các nhóm khác); đồ trang hoàng cây noel (loại trừ đèn chiếu sáng và đồ ngọt).  

 
Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút 
thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; dịch vụ mua bán túi, ví, «, 
móc đeo chìa khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn 
phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý kinh doanh khách sạn, nhà 
hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm 
vui chơi và luyện tập thể chất.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ phát thanh truyền hình, dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng internet.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc, mạ kim loại; xử lý nước thải; gia công cắt may xử lý vật 
liệu. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thăm dò khoáng sản; dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp 
và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: viễn thông, tự động hoá văn phòng, xử lý vệ 
sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải, khí thải, chất thải rắn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ thú y; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; 
dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 

(210) 4-2016-31392 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp và lâm 
nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
phân bón; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; mực in. 
 

Nhóm 03: Các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa; nước hoa; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
nhang thơm.  

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ); 
băng giấy dùng để châm lửa; nến.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt động vật có hại.  

 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa bằng 
kim loại (không gồm khóa điện); hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; két sắt 
an toàn; móc đeo chìa khoá bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao, kéo, thìa và dĩa, dao cạo.  

 

Nhóm 09: Dây điện; ổn áp; công tắc điện.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, chân, tay giả, mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật 
liệu khâu vết thương.  
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Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy, xe đạp; tầu thủy; máy bay.  
 

Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ, ngòi nổ và đạn dược, chất nổ, pháo hoa.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn, loa, kèn, trống và sáo. 

 
Nhóm 16: Giấy, ấn phấm (sản phẩm in); văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng 
cho mục đích này); cờ làm bằng giấy.  
Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim 
loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; rương, va li và túi; ô, ví, ba lô.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; 
các công trình, cấu kết phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, gương, khung ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, gối, đệm.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn, đồ thủy tinh; sành, sứ dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc.  

 
Nhóm 22: Dây thừng, lưới, vải bạt, vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi 
dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe.  

 
Nhóm 24: Vải, khăn trải bàn, ga trải giường, chăn, cờ làm bằng vải.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu khuy; kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng 
dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong 
các nhóm khác); đồ trang hoàng cây noel (loại trừ đèn chiếu sáng và đồ ngọt). 

 
Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút 
thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; dịch vụ mua bán túi, ví, «, 

móc đeo chìa khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn 
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phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý kinh doanh khách sạn, nhà 

hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm 

vui chơi và luyện tập thể chất.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ phát thanh truyền hình, dịch vụ giá trị gia tăng trên 

mạng internet.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc, mạ kim loại; xử lý nước thải; gia công cắt may xử lý vật 

liệu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 

chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 

dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thăm dò khoáng sản; dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp 

và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: viễn thông, tự động hoá văn phòng, xử lý vệ 

sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải, khí thải, chất thải rắn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ thú y; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; 

dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2016-31415 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HUBROS  (VN) 
1B Hồ Văn Huê, phường 09, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 20: Ruột gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; áo gối; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm phủ giường (khăn trải giường); 

tấm trải phủ giường. 
 

Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; tấm thảm; thảm dầy trải sàn; thảm chùi chân; thảm chống 

trơn; trượt; thảm thêu (treo tường) không bằng vải.  
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(210) 4-2016-31505 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đại Phát  (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện; máy hút mùi; bếp ga; bình lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-31506 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.7.25; 7.15.5 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng nhạt, vàng 

(731) QIAN JIEWEI  (CN) 

The 5th, Shuang Jing hamlet, Hang Kou 

town, Xiu Shui district, Jiu Jiang city, 

Jiang Xi province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-31512 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyễn Gia  (VN) 
529/20 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục thể thao; tổ chức các hoạt 

động thể dục thể thao.  
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(210) 4-2016-31513 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyễn Gia  (VN) 
529/20 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khỏe, dịch vụ huyến luyện thể dục thể thao; tổ chức các hoạt 

động thể dục thể thao.  
 

 
(210) 4-2016-31519 (220) 10.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Cam, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Lê Thị Anh Đào  (VN) 
48 Giang Văn Minh, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2016-31546 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.17; 26.1.4 

(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hành 
Sanh  (VN) 
298/17-19 Khuông Việt, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, tiếp thị, xuất nhập khẩu: các thiết bị điện, điện tử là: quạt 

hơi lạnh, quạt điện, nồi cơm điện.  
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(210) 4-2016-31547 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.5; A9.7.19 

(591) Xanh dương, trắng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hành 
Sanh   (VN) 
298/17-19 Khuông Việt, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện 

 

Nhóm 35: Buôn bán, trưng bày, tiếp thị, xuất nhập khẩu các thiết bị điện, điện tử, quạt 

điện, nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2016-31587 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 5.1.1; A5.1.16; 

A7.1.11; 7.1.24; 7.11.10; 25.1.6 

(591) Xanh cốm, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy Hoàng 
Nguyên  (VN) 
44A Dương Đình Hội, phường Phước 

Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ quả tươi; hoa tươi; nấm tươi; trái cây tươi; cây trồng. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng bình; nước uống tinh khiết đóng chai; đồ uống 

không cồn. 
 

Nhóm 35: Đại lý kinh doanh xăng dầu; mua bán xăng dầu; mua bán rau, củ, quả, hoa 

tươi.  
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển đồ 

đạc; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ; bãi đỗ xe (trạm dừng chân). 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

quán cà phê giải khát; khách sạn, nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà dưỡng lão; dịch vụ khách 

sạn.  
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(210) 4-2016-31600 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24; 26.1.10 
(731) Công ty cổ phần Thiết bị 

Chiếu sáng Trafuco  (VN) 
14/3 phố Trưng Vương, phường Lê Lợi, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn điện; thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thiết bị để chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn trần, 
đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ôt phát quang [LED], vật liệu xây dựng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, phá dỡ các công trình 
xây dụng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt, bao dưỡng và sửa chữa máy móc xây 
dựng. 

 
 

(210) 4-2016-31643 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.2; A2.5.18; 8.7.5; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh ngọc, xanh nước biển, xanh 

lá cây nhạt, trắng, đen, hồng, đỏ, xám, 
cam 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 
học - Dinh dưỡng Cộng Đồng 
VHN   (VN) 
Lô H52 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-31648 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trực tuyến 

CMN Việt Nam  (VN) 
549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện 
tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống. 

 

Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hóa thông tin vào 
cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập dữ liệu trên máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu và 
thông tin trên mạng internet nhằm hỗ trợ cho việc truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm 
thanh, giọng nói, văn bản trên internet ; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ cung cấp 
quyền truy cập vào cổng thông tin trên internet; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, 
âm thanh, giọng nói, văn bản trên internet; dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có 
hỗ trợ của máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa 
truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp các bản tin trực tuyến trong các lĩnh vực giải 
trí, sức khoẻ, giáo dục, khoa học, tài chính, thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, 
thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, 
nhạc kịch, âm nhạc trên mạng máy tính; cung cấp các đường kết nối trực tuyến trên trang 
web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, viđêô âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng 
vấn nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, các chương trình truyền hình được duyệt 
trước, ảnh và các chương trình giải trí khác liên quan đến tài liệu đa truyền thông.  

 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; cung cấp các công cụ 
tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu trên internet; cung cấp công cụ tra cứu thông tin trên 
internet; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại không tải về 
được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ 
hình ảnh động và truyền hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm không 
tải xuống được thông qua giao diện trang thông tin điện tử để cung cấp các trang thông tin 
điện tử trực tuyến theo yêu cầu về thông tin người sử dụng: bao gồm cả các công cụ tìm 
kiếm và các đường dẫn trực tuyến tới các trang thông tin khác. 

 

 
(210) 4-2016-31649 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Da cam, xanh nước biển, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Trực tuyến 

CMN Việt Nam  (VN) 
549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện 

tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống. 
 

Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hóa thông tin vào 
cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo. 
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Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập dữ liệu trên máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu và 
thông tin trên mạng internet nhằm hỗ trợ cho việc truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm 
thanh, giọng nói, văn bản trên internet; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ cung cấp 
quyền truy cập vào cổng thông tin trên internet; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, 
âm thanh, giọng nói, văn bản trên internet; dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có 
hỗ trợ của máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa 
truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp các bản tin trực tuyến trong các lĩnh vực giải 
trí, sức khoẻ, giáo dục, khoa học, tài chính, thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, 
thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, 
nhạc kịch, âm nhạc trên mạng máy tính; cung cấp các đường kết nối trực tuyến trên trang 
web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, viđêô âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng 
vấn nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, các chương trình truyền hình được duyệt 
trước, ảnh và các chương trình giải trí khác liên quan đến tài liệu đa truyền thông.  

 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; cung cấp các công cụ 
tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu trên internet; cung cấp công cụ tra cứu thông tin trên 
internet; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại không tải về 
được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ 
hình ảnh động và truyền hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm không 
tải xuống được thông qua giao diện trang thông tin điện tử để cung cấp các trang thông tin 
điện tử trực tuyến theo yêu cầu về thông tin người sử dụng: bao gồm cả các công cụ tìm 
kiếm và các đường dẫn trực tuyến tới các trang thông tin khác. 

 

(210) 4-2016-31688 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) BASF COATINGS GMBH  (DE) 

Glasuritstrasse 1, Munster, Germany 
(Federal Republic of)  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để xác định và tối ưu hóa màu sắc của sơn mài, sơn và sơn 
phủ ngoài. 

 

 
(210) 4-2016-31725 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4 
(591) Xám 
(731) XIANGYING HONG   (CN) 

2-13A Lixiangju, Fanshen Road, Bao'an 
District, Shenzhen, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; vỏ hộp loa; đồng hồ thông minh; điện thoại thông 
minh; kính đeo mắt 3D; bộ tích trữ điện. 
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(210) 4-2016-31772 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ 

tươi, vàng, trắng 
(731) ủy ban nhân dân huyện Quế 

VÕ  (VN) 
Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo (gạo Bắc thơm số 7, gạo Nàng Xuân) 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi gạo (gạo Bắc thơm số 7, 
gạo Nàng Xuân) 

 

 
(210) 4-2016-31784 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; 2.9.1 
(591) Đen, xanh tím than 
(731) Nguyễn Đoàn Phương  (VN) 

Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Ga trải giường; chăn mÒn; rèm bằng vải; vải phủ giường; vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2016-31818 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) YE LIFANG  (CN) 

2B Unit 3 Building 19 
YimeiShanZhuang Longgang Shenzhen 
City 518100, China. 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị sạc điện thoại 

di động có giá đỡ; thiết bị sạc pin diện thoại di động sử dụng trong xe; dây cáp dữ liệu tai 
nghe; thiết bị sạc pin (ắc quy).   
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(210) 4-2016-31819 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) SHENZHEN RICH TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 

Room 2407 Huajia Square, Hubei Road, 

Dongmeng Street, Luohu District, 

Shenzhen City, Guangdong Province, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo khoác ngoài [trang phục]; áo gilê; váy; áo thun ngắn tay; trang 

phục dệt kim.  
 

 
(210) 4-2016-31820 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) DENG QIUXIA  (CN) 

1508, High-rise Residential Building, 

Yangguangcuiyuan, No.109 Longshan 

Commercial Streel, Nanwan Subdistrict, 

Longgang District, Shenzhen City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị sạc điện thoại 

di động có giá đỡ; thiết bị sạc pin điện thoại di động sử dụng trong xe; dây cáp dữ liệu tai 

nghe; thiết bị sạc pin (ắc quy).  
 

 
(210) 4-2016-31821 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) MO DI  (CN) 

4/F Institute of Tsinghua University, 

Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị sạc điện thoại 

di động có giá đỡ, thiết bị sạc pin điện thoại di dộng sử dụng trong xe; dây cáp dữ liệu; tai 

nghe; thiết bị sạc pin (ắc quy). 
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(210) 4-2016-31822 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.3.3 
(731) MO DI  (CN) 

4/F lnstitute of Tsinghua University, 
Nanshan District, Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; ván lướt sóng; dây leo dùng cho người leo núi; đồ câu 
cá; mô hình đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2016-31823 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) YE LIFANG  (CN) 

2B Unit 3 Building 19 
YiMeiShanZhuang, Longgang, Shenzhen 
City 518100, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo khoác ngoài (trang phục); áo váy; trang phục dệt kim; quần áo 
bơi; áo lót phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2016-31824 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHENZHEN RICH TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 
Room 2407 Huajia Square, Hubei Road, 
Dongmeng Street, Luohu District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo sơ mi ngắn tay; váy; trang phục dệt kim; quần áo bơi; áo lót 
phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2016-31833 (220) 12.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thanh Hùng   (VN) 
16/36 Chu Văn An, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 
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(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

 
(210) 4-2016-31880 (220) 13.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.6; A25.7.6; A25.7.8; 25.7.25 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Ca cao Bến Tre  

(VN) 
23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ca cao, sản phẩm ca cao, sô cô la, đồ uống sô cô la 

có sữa, đồ uống ca cao có sữa, đồ uống trên cơ sở ca cao.  
 

 
(210) 4-2016-31881 (220) 13.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) HENTI CO.,LTD.   (KR) 

43-2, Jeonho-ro 56beon-gil, Gochon-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng cơm; bộ đồ ăn dùng cho trẻ em; hộp thiếc để đóng hộp thực phẩm; 
chậu tắm rửa cho trẻ em có thể mang đi được; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng; đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 24: Chăn dùng cho trẻ em; chăn mỏng bằng vải cho trẻ em; khăn tắm trẻ em; mÒn 
bông trẻ em; các sản phẩm dệt, đồ bằng vải dùng cho giường cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-31967 (220) 13.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dũ Thành  (VN) 
91 đường số 75, khu định cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Protein (nguyên liệu thô). 
 
Nhóm 05: Chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung Protein cho động vật. 
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Nhóm 29: Anbumin cho mục đích nấu ăn; đậu phụ; sữa giàu Protein. 
 

Nhóm 30: Bột mì; bột đậu tương; bột đậu nành; gluten được chế biến thành thực phẩm; 
sản phẩm bột xay; bột sắn hột.  

 

 
(210) 4-2016-31968 (220) 13.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dũ Thành  (VN) 
91 đường số 75, khu định cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc) tươi; quả phỉ tươi; quả hạt dẻ tươi.  
 

 
(210) 4-2016-31989 (220) 13.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) AMVAC C.V., A DUTCH COMPANY  

(US) 
4695 MacArthur Court, Suite 1200, 
Newport Beach, CA 92660 

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt cỏ dại. 

 

 
(210) 4-2016-31998 (220) 13.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES, 

INC.  (US) 
8320 E. Hartford Drive Scottsdale, 
Arizona, 85255 (USA)  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
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(210) 4-2016-32009 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 5.9.24 
(591) Cam, xanh, xanh lục, xanh nhạt, xanh 

trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Bắc Hà  
(VN) 
Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau tươi.  
 

 
(210) 4-2016-32014 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A26.11.12 
(591) Xanh biển đậm, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MUSES Việt Nam  
(VN) 
Nhà bà Mỵ, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác: khăn tắm; khăn lau; khăn ăn, 

không làm bằng giấy; khăn ăn bằng vải dệt; khăn mặt bằng vải; khăn bông.  
 

 
(210) 4-2016-32033 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) TATURA MILK INDUSTRIES 

LIMITED   (AU) 
236 Hogan Street, Tatura Victoria 3616, 
Australia  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y và các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất 

ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; bột dinh dưỡng; bột dinh dưỡng cho người trưởng thành; 
sữa bột cho trẻ sơ sinh; sữa bột dinh dưỡng trẻ sơ sinh; sữa bột dinh dưỡng trẻ em; chất bổ 
sung protein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa lactoferrin 
(protein từ sữa non); lactoferrin (protein từ sữa non) cho mục đích dược phẩm và y tế; thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa sữa non; sữa non cho mục đích dược phẩm và y tế; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa sữa non chứa chất béo sữa; chất bổ sung lexithin 
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dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn 
kiêng; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ em, em bé và trẻ sơ sinh bao gồm cả 
thực phẩm công thức dạng bột cho trẻ em và sữa bột.  

 

 
(210) 4-2016-32034 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) TATURA MILK INDUSTRIES 

LIMITED   (AU) 
236 Hogan Street, Tatura Victoria 3616, 
Australia   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột khô làm thức ăn cho em bé; sữa bột cho em bé; sữa bột làm thực phẩm 

cho em bé; sữa bột cho mục đích dinh dưỡng cho em bé; bột sữa (thực phẩm cho em bé); 
chế phẩm sữa khô là thức ăn cho em bé; sản phẩm sữa khô là thức ăn cho em bé; thực 
phẩm từ sữa bột cho em bé; sữa khô là thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm công thức 
dạng bột không có lactose cho trẻ sơ sinh; đồ uống cho em bé; chất ăn kiêng cho em bé; 
thức ăn cho em bé; thực phẩm cho em bé; thực phẩm cho trẻ em, em bé và trẻ sơ sinh bao 
gồm cả thực phẩm công thức dạng bột cho trẻ em và sữa bột; sữa bột (cho trẻ sơ sinh); 
chất dinh dưỡng cho em bé; đồ uống thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống có chứa 
khoáng chất bổ sung (cho mục đích y tế); đồ uống có chứa vitamin bổ sung (cho mục đích 
y tế); đồ uống cho trẻ sơ sinh; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho trẻ sơ sinh; thức ăn cho trẻ sơ 
sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm từ sữa cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng; 
chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung cho thức ăn (chất bổ sung ăn 
kiêng); chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; khoáng chất bổ sung ăn kiêng cho người; 
chất bổ sung không hidrat cacbon cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất 
bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
dinh dưỡng; bột dinh dưỡng; bột dinh dưỡng cho người trưởng thành; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho 
thực phẩm ăn kiêng; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
bột thay thế bữa ăn dinh dưỡng; sữa non khô; chất ăn kiêng cho trẻ sơ sinh; chất ăn kiêng 
cho mục đích y tế; sữa canxi cô đặc (chất bổ sung dinh dưỡng).  

 

 
(210) 4-2016-32079 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Điệp  (VN) 

Số 03, đường 16, tổ 31, lô 20, ấp Trung 
Tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản các loại, cụ thể là: hạt tiêu, 
hạt cà ri, hạt é, hạt mè, hạt bo bo, hạt đậu. 

 

(210) 4-2016-32126 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/008,212 20.04.2016 US 

  
(731) KRAVE PURE FOODS, INC.   (US) 

117 West Napa Street, Suite C, Sonoma, 
California 95476, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt khô; thịt hộp, được thái lát khi ăn/khi dùng; thịt và thịt gia 

cầm được ướp bằng nước ướp; thịt được đóng gói; thịt đã chế biến; thịt và xúc xích đã 
được bảo quản; xúc xích; thịt và thịt gia cầm đã tẩm gia vị; thịt ở dạng tảng hoặc dạng 
thanh.  

 

 
(210) 4-2016-32166 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.4.9; 26.3.23; A26.11.8 
(731) SHENZHEN LOVEWEB 

ELECTRONIC CO., LTD   (CN) 
Rm.202, F Building, No.76, Jutang 
Community, Guanlan Street, Longhua 
New District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; tai nghe; máy nghe nhạc âm thanh nổi; cầu dao 

điện; bộ biến đổi điện; dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2016-32185 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Sky Today  (VN) 

12 đường số 4, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-32186 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Sky Today   (VN)

12 đường số 4, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-32187 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; A5.11.2 
(591) Xám đen, cam sẫm, đỏ, đen, cam nâu 
(731) Công ty TNHH Sky Today   (VN)

12 đường số 4, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-32224 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.6; 26.4.3; 26.3.2; 25.5.3; 26.4.7; 

A25.7.4 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu Pharmedic  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32225 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu Pharmedic  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-32226 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu Pharmedic  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32227 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.4.7; A25.7.4 
(591) Vàng, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32228 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.3.2; 25.5.3; 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, cam, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu Pharmedic  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-32229 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.3.2; 25.5.3; 26.4.3 
(591) Tím, vàng, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32240 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.3.2; 25.5.3; 2.9.6 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-32283 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.11.7 
(731) SAIC MOTOR CORPORATION 

LIMITED  (CN) 
Room 509, Building 1, 563 Songtao 
Road, China(Shanghai) Pilot Free Trade 
Zone, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); thiết bị chống nhiễu (điện); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị liên 
lạc; máy thu thanh trên xe cộ; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị 
dẫn đường cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị và dụng cụ 
trắc địa. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 
đường ray; xe cộ chạy bằng điện; moay-ơ cho bánh xe; bộ ghế nệm cho xe cộ; thân xe cộ; 
lốp cho bánh xe cộ; ô tô tải; xe ô tô thể thao; toa xe chở hàng. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp 

sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; bán đấu giá; 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 

marketing. 

 

Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 

móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); 

dịch vụ sửa chữa xe hỏng; chống gỉ; đắp lốp (lốp xe); bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ 

da; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
 

 
(210) 4-2016-32284 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.5.1; A26.5.18 

(731) SAIC MOTOR CORPORATION 

LIMITED   (CN) 

Room 509, Building 1, 563 Songtao 

Road, China(Shanghai) Pilot Free Trade 

Zone, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); thiết bị chống nhiễu (điện); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị liên 

lạc; máy thu thanh trên xe cộ; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị 

dẫn đường cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị và dụng cụ 

trắc địa. 
 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 

đường ray; xe cộ chạy bằng điện; moay-ơ cho bánh xe; bộ ghế nệm cho xe cộ; thân xe cộ; 

lốp cho bánh xe cộ; ô tô tải; xe ô tô thể thao; toa xe chở hàng. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp 

sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; bán đấu giá; 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 

marketing. 

 

Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 

móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); 

dịch vụ sửa chữa xe hỏng; chống gỉ; đắp lốp (lốp xe); bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ 

da; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
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(210) 4-2016-32288 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/040,286 17.05.2016 US 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13 

(731) GOOGLE INC.  (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính cầm tay; thiết bị di động, cụ thể là thiết bị vi tính di động và thiết 

bị viễn thông di động; bộ tai nghe dành cho điện thoại di động; thiết bị ngoại vi có thể đeo 
được dành cho máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di động; phần 

mềm thực tế ảo (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); nền tảng phần mềm máy vi tính 

(phần mềm hệ điều hành hay cơ sở dữ liệu) (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) để duyệt 
qua, truyền, hình ảnh hóa, thao tác, và hiển thị phương tiện truyền thông thực tế ảo; phần 

mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) để duyệt qua, truyền, hình ảnh hóa, 

thao tác, và hiển thị phương tiện truyền thông thực tế ảo; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được) để duyệt qua, truyền, tải về ứng dụng thực tế ảo; phần mềm 

máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được) để kích hoạt máy vi tính, máy chơi trò 

chơi điện tử, máy chơi trò chơi điện tử cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện 
thoại di động để cung cấp trải nghiệm thực tế ảo; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có 

thể tải xuống được) dành cho điện thoại di động, cụ thể là, phần mềm để duyệt qua, khám 

phá, tải về, và xem các ứng dụng thực tế ảo và phương tiện thông tin thực tế ảo; bộ thiết bị 
tạo thực tế ảo đeo vòng qua đầu (headset); bộ điều khiển thực tế ảo. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo, phần cứng thực tế ảo; cung cấp sự 

sử dụng tạm thời đối với các phần mềm không thể tải xuống được để duyệt qua, truyền, 

hình ảnh hóa, thao tác, và hiển thị phương tiện truyền thông thực tế ảo; cung cấp sự sử 
dụng tạm thời đối với các phần mềm không thể tải xuống được để duyệt qua, truyền, và 

tải xuống các ứng dụng thực tế ảo. 
 

 
(210) 4-2016-32310 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 1.5.1; 1.13.1; 25.7.20 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, trắng 

(731) DONGGUAN JIANHUI PAPER CO., 
LTD.  (CN) 

Zhongtang Town Dongguan City, 

Guangzhou Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; bìa trắng. 
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(210) 4-2016-32311 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ngân Lộc   (VN) 
26 đường 320 Bông Sao, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-32335 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.3.9; 4.3.7 

(731) JEN CHUAN SU   (TW) 
No.46, Ln. 151, Furen Rd., Lingya Dist., 

Kaohsiung City 802, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vàng mã.  
 

 
(210) 4-2016-32336 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.7; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến   (VN) 
Ngõ 111, Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn 

Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bao gồm: đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong văn phòng; phụ kiện lắp 

ráp của đồ đạc, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua và bán: đồ nội thất (đồ đạc trong nhà và đồ đạc văn phòng (không bao 
máy móc và thiết bị), phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; xuất khẩu và 

nhập khẩu: đồ nội thất (đồ đạc trong nhà và đồ đạc văn phòng (không bao máy móc và 

thiết bị), phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất và thiết kế nội thất; kiến trúc; thiết kế kiến trúc; thiết 

kế bản vẽ công nghiệp.  
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(210) 4-2016-32348 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.1; 26.1.2; 1.15.11; 18.1.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA  

(ID) 
Jl. H. Dimun Raya BBM No. 109-110, 
RT. 001 RW. 011, Sukamaju, Cilodong, 
Depok 16415, Jawa Barat, Indonesia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán các bộ phận ô tô; dịch vụ bán các bộ phận thay thế, săm, 
phụ tùng và phụ kiện cho ô tô; dịch vụ xử lý các đơn đặt hàng, mua bán hàng qua internet; 
dịch vụ xuất-nhập khẩu liên quan đến các bộ phận thay thế, phụ tùng và phụ kiện ô tô; 
dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn (kinh doanh hoặc thương mại) liên quan đến các phụ 
tùng ô tô. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, tra dầu mỡ, rửa, sơn cho xe cộ; dịch vụ thay thế, 
lắp đặt, lắp và lắp ráp các phụ tùng và phụ kiện xe cộ; dịch vụ đặt lịch trước cho các dịch 
vụ sửa chữa và bảo dưỡng; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới các dịch vụ 
trên. 

 

 
(210) 4-2016-32349 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 25.3.1 
(731) PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA  

(ID) 
Jl. H. Dimun Raya BBM No. 109-110, 
RT. 001 RW. 011, Sukamaju, Cilodong, 
Depok 16415, Jawa Barat, Indonesia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe máy; lốp (có săm xe và không có săm xe); vỏ xe/lốp xe bơm khí cho xe 
cộ; săm cho lốp xe; mặt gai của lốp dùng để lắp lại lốp xe; vật liệu đắp lại lốp xe; vật liệu 
và bộ sửa chữa lốp và săm xe. 

 

 
(210) 4-2016-32354 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

dược phẩm Hậu Giang PHARMA  
(VN) 
Liền kề U08, 33 khu D, Khu đô thị mới 
Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
788 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm chế phẩm dược: thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 
tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đại lý, xuất nhập khẩu dược phẩm chế phẩm dược, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng phù hợp với 
mục đích y tế, mỹ phẩm, thực phẩm đã chế biến, dụng cụ y tế; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-32373 (220) 17.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị điện Hoa Bửu (Việt 
Nam)   (VN) 
Lô A9, đường số 1, khu công nghiệp Hải 
Sơn (GĐ 1 +2), xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2016-32393 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; 26.5.1; 

25.5.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần S New Rice  

(VN) 
Lô MA2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong xây 
dựng; phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: chế phẩm diệt côn trùng; chế phẩm diệt khuẩn; 
thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm: thuốc bảo vệ thực vật bao gồm 
chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn, thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt 
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cỏ), thức ăn cho gia súc, gia cầm, thức ăn cho thủy sản, thiết bị điện tử (bao gồm máy 
tính, ti vi, catsset, máy ghi âm, máy ghi hình), thiết bị điện và điện lạnh (bao gồm tủ lạnh, 
máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, máy giặt, bàn là, máy xay sinh tố, lò nướng), hàng 
thủ công mỹ nghệ, đồ gốm sứ (dùng cho mục đích gia dụng), đồ chứa đựng bằng thủy 
tinh (chậu hoa, bình, ly, tách), hàng may mặc, bông vải sợi, ô tô, xe máy, thiết bị ngành 
nông nghiệp (bao gồm máy gieo hạt máy gặt, máy bơm nước, máy cày bừa, máy xay lúa), 
thiết bị ngành xây dựng (bao gồm máy đổ bê tông, máy phun sơn, máy cưa, máy đào đất), 
máy công nghiệp (bao gồm máy in, máy đóng gói, máy nghiền vật liệu cứng); tiếp thị để 
bán hàng; quảng cáo để bán hàng; môi giới thương mại; đấu giá hàng hóa.  

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi và 
lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-32438 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.16 
(731) NISSO SHOJI CO.,LTD.   (JP) 

Wakamatsu Bldg. 3-3-6 Nihonbashi-
honcho, Chuo-ku, Tokyo Japan 103-
8422  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất xử lý (hoặc làm sạch) nước ao hồ. 

 

 
(210) 4-2016-32441 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) NATIONAL AUSTRALIA BANK 

LIMITED   (AU) 
Level 1, 800 Bourke Street, Docklands 
VIC, Australia 3008  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ liên quan đến vấn đề tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch 

vụ bất động sản; dịch vụ tài chính và tiền tệ; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ 
ngân hàng, tài chính và bảo hiểm theo phương thức điện tử; dịch vụ chuyển tiền điện tử; 
dịch vụ cung cấp tài chính và cho vay; dịch vụ giao dịch cổ phiếu; dịch vụ môi giới cổ 
phiếu; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ được cung cấp bởi các máy ngân hàng tự 
động; dịch vụ gửi tiền, đồ vật quý giá ở ngân hàng; dịch vụ tài khoản ngân hàng, đầu tư và 
tiết kiệm; dịch vụ thẻ ngân hàng (bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ du lịch); dịch vụ 
môi giới bao gồm chứng khoán, cổ phiếu và trái phiếu; kinh doanh cổ phiếu; quản lý cổ 
phiếu; môi giới cổ phần; dịch vụ giao dịch hàng hóa; kinh doanh quyền chọn; dịch vụ tiền 
trợ cấp, trả lương hưu và trợ cấp hưu trí; dịch vụ ngân hàng quốc tế; dịch vụ hối đoái; dịch 
vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ ủy thác quản lý trợ cấp hưu trí và thế 
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chấp; bảo đảm tài chính; dịch vụ thông tin, tư vấn, cố vấn và quản lý liên quan đến ngân 
hàng, tài chính, đầu tư, tiền tệ, trợ cấp hưu trí và bảo hiểm; dịch vụ thông tin tài khoản 
ngân hàng; dịch vụ đánh giá tài chính; cung cấp công cụ và dụng cụ tính toán tài chính 
trực tuyến; cung cấp thông tin tài chính thông qua máy tính trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2016-32446 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

LLC   (AE) 
Al -Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P.O Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô-cô-la và các sản phẩm bánh kẹo trên cơ sở sô-cô-la; sản phẩm bánh kẹo trên 

cơ sở đường; kẹo; bánh quy (tất cả các loại); bánh ngọt (cakes); mì ống; mì ống sợi nhỏ, 
mì sợ dẹt; mì ăn liền; mì xpaghetti (mì ý); bún; nấm men; bột làm bánh và hỗn hợp từ ngũ 
cốc dùng để làm bánh ngọt, chế phẩm từ ngũ cốc dùng để làm bánh ngọt; nước sốt cho 
món trộn (salad); xốt may-on-ne (Mayonnaise); dấm; nước xốt cà chua nấm và nước sốt 
(gia vị); sản phẩm bột nhão làm sẵn để nấu; bột nhão đông lạnh; bánh nhồi paratha đông 
lạnh; kem ăn lạnh; các loại kem (kem lạnh); kem trái cây (kem lạnh); sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh); cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo; bánh 
mì; bánh ngọt (pastry); nước mật đường; muối ăn; tương mù tạc; bột làm từ ngũ cốc; các 
loại gia vị; đồ uống trên cơ sở ca cao; nước xốt thịt; trà thảo mộc; mật ong. 

 

(210) 4-2016-32447 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) JEMELLA GROUP LIMITED   (GB) 

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds 
LS11 5BZ, UK  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dành cho tóc; sản phẩm làm sạch tóc; xịt khoáng dùng cho tóc; chế 

phẩm dùng để tạo kiểu tóc; dầu dưỡng tóc; dầu thơm dùng cho tóc (không dùng cho mục 
đích y tế); gel làm sạch tóc; bọt làm sạch tóc; nước xức tóc; sáp ướt (texturizer) tạo kiểu 
tóc (tạo hiệu ứng các lớp tóc bồng bềnh); keo bọt dùng cho tóc; tinh chất (serum) dùng 
cho tóc; tinh chất bảo vệ tóc; nước xức tóc tạo kiểu. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ chải tóc; kéo cắt tóc; dụng cụ cắt tóc và hộp đồ cắt tóc; tông đơ cắt tóc 
cá nhân (dùng điện và không dùng điện); dụng cụ làm đẹp tóc (dùng điện và không dùng 
điện); dụng cụ làm xoăn tóc (dùng điện và không dùng điện); dụng cụ tạo kiểu tóc (dùng 
điện và không dùng điện); kẹp tóc (không dùng điện); thiết bị tạo gợn sóng tóc (không 
dùng điện); nhíp nhổ lông, tóc; máy là tóc; dụng cụ nhổ tóc; thiết bị và dụng cụ để cắt tóc; 
dụng cụ làm đẹp tóc bằng điện (dụng cụ cầm tay); thiết bị và dụng cụ bằng tay; thiết bị và 
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dụng cụ bằng tay dùng cho tóc; thiết bị và dụng cụ bằng tay dùng để làm xoăn, cắt, nối, 
duỗi thẳng, tạo kiểu, tỉa hoặc tạo gợn sóng cho tóc; dụng cụ cắt tóc cá nhân; phụ tùng, 
máy móc và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 11: Thiết bị làm khô tóc; thiết bị làm nóng tóc; mũ chụp đầu (chạy bằng điện) 
dùng để làm khô tóc và làm đẹp tóc; máy sấy tóc và hộp đựng; phụ tùng, máy móc và phụ 
kiện cho tất cả các sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2016-32448 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.7 
(731) JEMELLA GROUP LIMITED   (GB) 

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds 
LS11 5BZ, UK  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dành cho tóc; sản phẩm làm sạch tóc; xịt khoáng dùng cho tóc; chế 

phẩm dùng để tạo kiểu tóc; dầu dưỡng tóc; dầu thơm dùng cho tóc (không dùng cho mục 
đích y tế); gel làm sạch tóc; bọt làm sạch tóc; nước xức tóc; sáp ướt (texturizer) tạo kiểu 
tóc (tạo hiệu ứng các lớp tóc bồng bềnh); keo bọt dùng cho tóc; tinh chất (serum) dùng 
cho tóc; tinh chất bảo vệ tóc; nước xức tóc tạo kiểu. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ chải tóc; kéo cắt tóc; dụng cụ cắt tóc và hộp đồ cắt tóc; tông đơ cắt tóc 
cá nhân (dùng điện và không dùng điện); dụng cụ làm đẹp tóc (dùng điện và không dùng 
điện); dụng cụ làm xoăn tóc (dùng điện và không dùng điện); dụng cụ tạo kiểu tóc (dùng 
điện và không dùng điện); kẹp tóc (không dùng điện); thiết bị tạo gợn sóng tóc (không 
dùng điện); nhíp nhổ lông, tóc; máy là tóc; dụng cụ nhổ tóc; thiết bị và dụng cụ để cắt tóc; 
dụng cụ làm đẹp tóc bằng điện (dụng cụ cầm tay); thiết bị và dụng cụ bằng tay; thiết bị và 
dụng cụ bằng tay dùng cho tóc; thiết bị và dụng cụ bằng tay dùng để làm xoăn, cắt, nối, 
duỗi thẳng, tạo kiểu, tỉa hoặc tạo gợn sóng cho tóc; dụng cụ cắt tóc cá nhân; phụ tùng, 
máy móc và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 11: Thiết bị làm khô tóc; thiết bị làm nóng tóc; mũ chụp đầu (chạy bằng điện) 
dùng để làm khô tóc và làm đẹp tóc; máy sấy tóc và hộp đựng; phụ tùng, máy móc và phụ 
kiện cho tất cả các sản phẩm trên.  

 
 

(210) 4-2016-32459 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.16; A3.1.24; 4.5.15; 3.1.14 
(731) Võ Hồng Phúc  (VN) 

Số nhà 19, khu phố 3, phường 2, thị xã 
Kiến Tường, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đề can trang trí, giấy dán tường, ván sàn gỗ, quần áo, giày dép cho trẻ 
em, đồng đồ treo tường trang trí, đèn ngủ, miếng xốp in hình họa tiết có keo dán dùng để 
trang trí tường; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; thông tin kinh doanh; quản lý quá trình 
đặt hàng; dịch vụ điểm tin.  

 

 
(210) 4-2016-32472 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.7.21; 5.9.21; 5.9.15 
(731) JUEWEI FOOD CO., LTD   (CN) 

Room 1608, Wanbao Building, No. 267, 
Wanbao Street, Furong Area, Changsha 
City, Hunan, CHINA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 

ăn uống tự phục vụ; cho thuê phòng họp; nhà dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; cung 
cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2016-32475 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH bệnh viện Hồng 

Ngọc  (VN) 
Số 55 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cứu thương; dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển bệnh nhân; lữ 
hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức các chuyến du lịch. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải y tế; dịch vụ của kỹ thuật viên chỉnh hình răng giả. 

 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo hội nghị về y khoa; dịch vụ vui chơi giải trí; xuất bản sách và 
ấn phẩm y khoa; triển lãm y khoa; thư viện y khoa. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng; thử nghiệm lâm sàng; 
nghiên cứu y khoa; phòng thí nghiệm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

Nhóm 44: Bệnh viện; thẩm mỹ viện; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng máu; 
dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đưa 
người đi khám chữa bệnh tại nước ngoài; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu khả năng nói; 
dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ cai 
nghiện; viện điều dưỡng; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; trồng cây dược 
liệu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
793 

Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ ướp xác; bảo quản thi hài; khâm liệm. 
 

 
(210) 4-2016-32476 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.2.7; A26.11.8; 

A25.7.5; 26.5.4 
(731) Công ty TNHH bệnh viện Hồng 

Ngọc   (VN) 
Số 55 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cứu thương; dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển bệnh nhân; lữ 

hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải y tế; dịch vụ của kỹ thuật viên chỉnh hình răng giả.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo hội nghị về y khoa; dịch vụ vui chơi giải trí; xuất bản sách và 
ấn phẩm y khoa; triển lãm y khoa; thư viện y khoa. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng; thử nghiệm lâm sàng; 
nghiên cứu y khoa; phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Bệnh viện; thẩm mỹ viện; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng máu; 
dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đưa 
người đi khám chữa bệnh tại nước ngoài; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu khả năng nói; 
dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ cai 
nghiện; viện điều dưỡng; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; trồng cây dược 
liệu.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ ướp xác; bảo quản thi hài; khâm liệm. 

 

 
(210) 4-2016-32477 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.2.7; A26.11.8; 

A25.7.5; 26.5.4 
(731) Công ty TNHH bệnh viện Hồng 

Ngọc   (VN) 
Số 55 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cứu thương; dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển bệnh nhân; lữ 
hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức các chuyến du lịch.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải y tế; dịch vụ của kỹ thuật viên chỉnh hình răng giả.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội thảo hội nghị về y khoa; dịch vụ vui chơi giải trí; xuất bản sách và 
ấn phẩm y khoa; triển lãm y khoa; thư viện y khoa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng; thử nghiệm lâm sàng; 
nghiên cứu y khoa; phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Bệnh viện; thẩm mỹ viện; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng máu; 
dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đưa 
người đi khám chữa bệnh tại nước ngoài; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu khả năng nói; 
dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ cai 
nghiện; viện điều dưỡng; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; trồng cây dược 
liệu.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ ướp xác; bảo quản thi hài; khâm liệm. 

 

 
(210) 4-2016-32478 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.5.4; 26.2.7; A25.7.5 
(731) Công ty TNHH bệnh viện Hồng 

Ngọc   (VN) 
Số 55 phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cứu thương; dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển bệnh nhân; lữ 

hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức các chuyến du lịch.  
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải y tế; dịch vụ của kỹ thuật viên chỉnh hình răng giả.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội thảo hội nghị về y khoa; dịch vụ vui chơi giải trí; xuất bản sách và 
ấn phẩm y khoa; triển lãm y khoa; thư viện y khoa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng; thử nghiệm lâm sàng; 
nghiên cứu y khoa; phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Bệnh viện; thẩm mỹ viện; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng máu; 
dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đưa 
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người đi khám chữa bệnh tại nước ngoài; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu khả năng nói; 
dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ cai 
nghiện; viện điều dưỡng; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; trồng cây dược 
liệu.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ ướp xác; bảo quản thi hài; khâm liệm. 

 

 
(210) 4-2016-32482 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 47  

(VN) 
Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; dịch vụ xuất khẩu lao động.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới và cho thuê bất động sản; tư vấn quản lý bất 
động sản. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch 
vụ du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-32485 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 3.7.16; A3.7.24; A26.11.13 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 47  

(VN) 
Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện như: giải trí, văn hóa, giáo dục.  
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(210) 4-2016-32490 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh nước biển 
(731) JAHWA ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
1217, Chungcheong-daero, Bugi-myeon, 
Cheongwon-gu, cheongju-si, 
chungcheongbuk-do (zip code 28139), 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cấu kiện máy ảnh (mô đun máy ảnh); mô tơ rung cho điện thoại di động; nam 

châm; bộ truyền động cho điện thoại di động; linh kiện điện tử cho điện thoại di động; 
linh kiện của cấu kiện máy ảnh (mô đun máy ảnh). 

 
Nhóm 11: Thiết bị sưởi cho xe cộ; linh kiện của thiết bị sưởi cho xe cộ; thiết bị sưởi; thiết 
bị sưởi PTC (nhiệt điện trở thuận). 

 

 
(210) 4-2016-32496 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) WANG LICHUN  (CN) 

No. 28, Yijia Shandong Street, 
Choucheng Street, Yiwu, Zhejiang, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 28: Gấu bông; xe cộ đồ chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; búp bê; đồ chơi bằng 

nhung; đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2016-32536 (220) 18.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Đỏ, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Tiến Minh   (VN) 
Số 212/103/5 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa và sản phẩm sữa; bơ; dầu ăn và mỡ ăn; dầu thực vật.  
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Nhóm 32: Nước ép hoa quả; đồ uống không có ga và có ga không chứa cồn; chế phẩm để 
làm đồ uống; bia; nước sinh tố.  

 

 
(210) 4-2016-32570 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A16.1.11; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
tươi DNU  (VN) 
656/65/6 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-32571 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
tươi DNU  (VN) 
656/65/6 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-32591 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 20.5.25; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Vàng, nâu, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Ước  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2016-32594 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất HOMICOOK   (VN) 
Số 105, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 08: Bàn là điện 

 

Nhóm 09: máy đếm tiền, dây cáp điện, máy quay phim, điện thoại. 

 

Nhóm 11: Quạt lạnh; tủ lạnh; chảo lẩu điện, nồi cơm điện; lò vi sóng, bếp gas; máy uốn 

tóc toả nhiệt chạy bằng điện 

 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp (không dùng điện); đồ thủy tinh 

(pha lê) dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; ấm đun nước (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-32607 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED  

(HK) 

Rms 05-15, 13a/F South Tower, World 

Finance Ctr Harbour City, 17 Canton Rd 

Tst Kln, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ hộp loa; bộ sử dụng 

điện thoại không dùng tay; đầu nối cho dây điện; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; tai nghe; 

màn hình viđêô; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị chỉ báo định lượng; cuộn cảm [điện]; hệ 

thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; bảng báo hiệu, phản quang 

hoặc cơ học; miếng bán dẫn dùng cho mạch tích hợp.  
 

 
(210) 4-2016-32608 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A16.3.3 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED  

(HK) 

Rms 05-15, 13a/F South Tower, World 

Finance Ctr Harbour City, 17 Canton Rd 

Tst Kln, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ hộp loa; bộ sử dụng 

điện thoại không dùng tay; đầu nối cho dây điện; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; tai nghe; 

màn hình viđêô; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị chỉ báo định lượng; cuộn cảm [điện]; hệ 

thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; bảng báo hiệu, phản quang 

hoặc cơ học; miếng bán dẫn dùng cho mạch tích hợp.  
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(210) 4-2016-32609 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A3.7.24; 3.7.21 

(731) TIANJIN AIRLINES CO., LTD.   (CN) 

No. 1196, Airport Road, Binhai 

International Airport, Tianjin Pilot Free 

Trade Zone (Airport Economic Zone), 

Tianjin, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải; thuê phương tiện vận tải; môi giới vận tải 

[gửi hàng hoá]; đóng gói hàng hoá; hậu cần vận tải; bãi đỗ xe; cất giữ hàng hoá; dịch vụ 

vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-32610 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-32611 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 5.7.3; 26.1.1; A26.1.24 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kho vận Long 
Nguyên  (VN) 
Số 190 Bạch Đằng, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, gạo nếp, gạo tấm, cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán: gạo, gạo nếp, gạo tấm, cà phê. 
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(210) 4-2016-32612 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.4.24; 

25.7.20; 26.1.5 
(591) Xanh, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Sài Gòn Phú Phát  (VN) 
Tầng 1, S49 Phan Xích Long, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, gạo nếp, gạo tấm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: gạo, gạo nếp, gạo tấm.  
 

 
(210) 4-2016-32613 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh đen, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ thuật - mỹ 

nghệ cây cảnh Bùi Văn Ngọ  
(VN) 
231 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống cây trồng; cây giống; hoa tươi; quả tuơi; cây cảnh.   
 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ chức triển lãm tranh 
ảnh nghệ thuật (giải trí); tổ trức triển lãm cây trồng, cây nghệ thuật cho mục đích văn hóa 
giải trí.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây nông nghiệp, cây dược liệu, cây lâm nghiệp; nhân giống và 
chăm sóc giống cây nông nghiệp; xử lý hạt giống để nhân giống; dịch vụ diệt động vật có 
hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công 
viên; dịch vụ ươm cây giống. 

 

 
(210) 4-2016-32614 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản phẩm gỗ Bùi 

Văn Ngọ  (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; vật dụng bằng kim loại để gõ cửa; 
chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ.  

 
Nhóm 18: Da; vật liệu giả da; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; vật liệu da bọc ngoài dùng 
cho đồ đạc trong nhà.   

 
Nhóm 20: Tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; đồ gỗ mỹ thuật; đồ nội thất bằng gỗ như: 
giường, tủ, giá, kệ; đồ đạc trong nhà; khung tranh ảnh; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ 
đạc văn phòng; giá để bát đĩa; đồ đạc trường học; vách ngăn đứng [đồ nội thất]; tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng gỗ.  

 
Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường; chăn (mÒn); tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; rèm cửa ra vào; vỏ nệm; khăn phủ gối; áo gối.  

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất.  

 
Nhóm 40: Gia công gỗ, hàng trang trí nội thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-32615 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 1.15.23; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Đỏ, xanh đen, xanh rêu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất thực phẩm 
Bùi Văn Ngọ  (VN) 
241 An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ; rau, củ, quả đã chế biến; thịt, cá, trứng đã chế biến; thực phẩm làm từ cá; 

trái cây đã qua sơ chế, chế biến; pa-tê gan; thịt đóng hộp; sữa; sữa chua; trái cây sấy khô; 
rau, củ, quả sấy khô; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; đồ 
ăn nhanh và thực phẩm ăn nhanh để ăn liền được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, 
sữa và trứng; thực phẩm đã chế biến sẵn để nấu được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau 
củ, sữa và trứng; thực phẩm đã được nấu và bảo quản được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái 
cây, rau củ, sữa và trứng; thủy hải sản đã qua sơ chế và chế biến (bao gồm: tôm, cua, cá, 
mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến); mứt quả ướt; tổ yến đã qua sơ chế, chế biến; giò chả.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; gạo; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; 
bánh kẹo; đường; mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và 
các mục đích y tế); gia vị; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở trà; bánh quy; bột để làm bánh ngọt; gia vị thập cẩm; đồ uống cà phê có sữa; 
kem lạnh; mỳ ống; xốt may-on-ne; bánh patê thịt; bánh pizza; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo.  
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Nhóm 31: Động vật sống có nguồn gốc hợp pháp; rau, củ, quả tươi chưa qua chế biến; gia 

cầm sống; hoa tươi; thủy hải sản còn sống; thóc chưa chế biến; hạt giống thực vật.  

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ 

uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 

cây; chất chiết từ quả không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước 

sinh tố; nước ép rau [đồ uống]; xi rô dùng cho đồ uống; nước [đồ uống]; cốc- tai trên cơ 

sở bia.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa 

quả có cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia; rượu vang.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tạo hình trang trí 

trên thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-32617 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.1.1; 1.5.1 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Minh T.N  (VN) 
Căn hộ số 6, tầng 11, Block B, chung cư 

HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tự 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc 

Lắc  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-32618 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.3.1; 6.1.2 

(591) Đỏ, cam, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Minh T.N  (VN) 
Căn hộ số 6, tầng 11, Block B, chung cư 

HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tự 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc 

Lắc  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón.  
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(210) 4-2016-32619 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Minh T.N  (VN) 
Căn hộ số 6, tầng 11, Block B, chung cư 

HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tự 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc 

Lắc  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-32620 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) KABUSHIKI KAISHA XEBEC 

TECHNOLOGY D/B/A XEBEC 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (JP) 

7-25, Koujimachi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 102-0083 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và dụng cụ gia công kim loại; máy và dụng cụ mài nhẵn dùng cho gia 

công kim loại; máy và dụng cụ hoàn thiện dùng cho gia công kim loại; thiết bị và máy 

đánh bóng (dùng điện).  

 

Nhóm 08: Đá mài; dây da liếc dao cạo, dụng cụ mài bằng thép; dụng cụ cầm tay có lưỡi 

cắt hoặc mũi nhọn; dụng cụ giũa thao tác thủ công, dụng cụ mài nhẵn và hoàn thiện thao 

tác thủ công.  
 

 
(210) 4-2016-32627 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.2 

(731) BAI LONG   (CN) 

Group 4, Laoshantou Village, Baishan 

Township, Lishu County, Jilin, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; đồ đi chân; trang phục dệt kim; bít tất ngắn cổ.  
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(210) 4-2016-32630 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 40201606811 19.04.2016 SG 

(731) EXOTISSIMO TRAVEL (SINGAPORE) 
CO. PTE. LTD.   (SG) 
15 Enggor Street, #- Realty Centre, 
Singapore 079716, Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
quản lý các chương trình khách hàng thường xuyên; quản lý các chương trình khách hàng 
trung thành; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; cung cấp chợ trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ là dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng cho người khác.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho vận 
chuyển; thông tin về lĩnh vực vận tải; thông tin về giao thông; cung cấp dịch vụ chỉ dẫn lái 
xe cho mục đích du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham 
quan.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-32631 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) FUN SCIENCE SDN BHD   (MY) 

8, Jalan Puteri 5/18, Bandar Puteri, 
47100 Puchong, Selangor, Malaysia.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục; xuất bản sách; dịch vụ gia sư; dịch vụ về giáo dục; dịch vụ giảng dạy; 
xuất bản sách điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-32632 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghiệp LTP  (VN) 
Nhà B14, khu tập thể Laze Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Má kẹp bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại dùng để kẹp gạch.  
 

 
(210) 4-2016-32633 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.21; 2.1.1; A2.1.23 
(731) 1. BARN, JAE SANG   (KR) 

#111-301, 270, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea  
2. PARK, SUN JAE   (KR) 
#C-1402, 188, Seochojungang-ro, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
3. LEE, HYUN TAEK   (KR) 
#F-3502, 57, Eonju-ro 30-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea  
4. OH, CHANG HYUN   (KR) 
#B-3204, 188, Seochojungang-ro, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chữa răng; dịch vụ 

phẫu thuật tạo hình và phẫu thuật thẩm mỹ; bệnh viện; dịch vụ tư vấn sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2016-32634 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH VINATABA 

PHILIP-MORRIS   (VN) 
Cây số 8, quốc lộ 1, phường Ba Láng, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  
 

Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; xuất nhập khẩu: thuốc lá, thuốc lá điếu.  
 
 

 
(210) 4-2016-32635 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hương Hoàng Nam  (VN) 
A9/54 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, dược phẩm, thuốc thú 
y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản, giống cây 

trồng.  
 

 
(210) 4-2016-32636 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hương Hoàng Nam  (VN) 
A9/54 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, dược phẩm, thuốc thú 

y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản, giống cây 
trồng.  

 

 
(210) 4-2016-32637 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hương Hoàng Nam  (VN) 
A9/54 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, dược phẩm, thuốc thú 

y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản, giống cây 

trồng.   
 

 
(210) 4-2016-32638 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hương Hoàng Nam   (VN) 
A9/54 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, dược phẩm, thuốc thú 

y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản, giống cây 

trồng.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
807 

(210) 4-2016-32639 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư BIO - 
VINAPHARMACI  (VN) 
144 Huỳnh Văn Nghệ, F15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, dược phẩm, thuốc thú 

y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản, giống cây 
trồng.   

 

 
(210) 4-2016-32645 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EIDAI CO., LTD.   (JP) 

2-10-60 Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống bếp gồm cả bồn rửa bát, thiết bị bếp nấu hoặc bếp có lò nướng hoặc 
mặt bếp để đun; bồn rửa bát cho nhà bếp; khung gắn phía trên của bồn rửa bát cho nhà 
bếp (bộ phận của hệ thống bếp).  

 

 
(210) 4-2016-32646 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EIDAI CO., LTD.   (JP) 

2-10-60 Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống bếp gồm cả bồn rửa bát, thiết bị bếp nấu hoặc bếp có lò nướng hoặc 
mặt bếp để đun; bồn rửa bát cho nhà bếp; khung gắn phía trên của bồn rửa bát cho nhà 
bếp (bộ phận của hệ thống bếp).   

 

 
(210) 4-2016-32647 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EIDAI CO., LTD.   (JP) 

2-10-60 Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống bếp gồm cả bồn rửa bát, thiết bị bếp nấu hoặc bếp có lò nướng hoặc 

mặt bếp để đun; bồn rửa bát cho nhà bếp; khung gắn phía trên của bồn rửa bát cho nhà 
bếp (bộ phận của hệ thống bếp).  
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(210) 4-2016-32650 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
răng sứ Việt Quốc   (VN) 
27 đường số 03, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Các chất dùng để vệ sinh hàm răng giả, đệm hàm mềm răng giả; các chế phẩm 

dùng để mài, cọ chùi, đánh bóng và làm sạch hàm răng giả.  
 

 
(210) 4-2016-32651 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
răng sứ Việt Quốc  (VN) 
27 đường số 03, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: răng giả, dung dịch vệ sinh hàm răng giả, đệm hàm 

mềm răng giả; các chế phẩm dùng để mài, cọ chùi, đánh bóng và làm sạch hàm răng giả 
(dùng trong nha khoa).  

 

 
(210) 4-2016-32652 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
răng sứ Việt Quốc  (VN) 
27 đường số 03, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh: hàm răng giả, đệm hàm mềm răng giả; các chế phẩm dùng 

để mài, cọ chùi, đánh bóng và làm sạch hàm răng giả.  
 

 
(210) 4-2016-32653 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
răng sứ Việt Quốc  (VN) 
27 đường số 03, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Răng giả làm bằng sứ, hàm răng giả; đệm hàm mềm răng giả.  
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(210) 4-2016-32654 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
răng sứ Việt Quốc  (VN) 
27 đường số 03, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chất lấy dấu chức năng và ổn định mô nứu dùng cho 

hàm răng giả (trong nha khoa).  
 

 
(210) 4-2016-32656 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

BETTER LIFE Việt Nam  (VN) 
Số nhà 20, ngõ 81/44 đường Trần Cung, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-32657 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; A5.11.2; 26.5.1; 15.1.13; 

1.15.23 
(591) Trắng, xanh, xanh sẫm, đen, xám, vàng 

nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh1 , phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất. 
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(210) 4-2016-32658 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 15.1.13; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh, xanh sẫm, đen, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh1 , phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất. 
 

 
(210) 4-2016-32659 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 15.1.13; 1.15.23; 5.5.1; A5.11.11
(591) Trắng, đỏ mận, xanh, xanh sẫm, đen, 

xám, vàng nhạt, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1 , phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất. 
 

 
(210) 4-2016-32670 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) TAKARA BELMONT CORPORATION 

(JP) 
1 - 1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và da đầu, nước xức tóc; kem làm sạch da đầu; nước 

thơm làm sạch da đầu; kem và nước thơm xử lý da đầu không chứa thuốc; dầu gội dùng 

cho da đầu; xà phòng; dầu gội đầu; dung dịch để nhuộm tóc; dầu xả tóc; chế phẩm xử lý 

tóc (ủ và hấp tóc); xà phòng dùng cho cơ thể. 
 

 
(210) 4-2016-32671 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 

1 - 1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc (màu bền); thuốc nhuộm tóc (màu phai nhanh); hyđro 

peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; chế phẩm xử lý tóc (ủ và hấp tóc). 
 

 
(210) 4-2016-32672 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Đỗ Văn Công  (VN) 
174/33/16 đường số 35, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; dịch vụ cầm cố tài sản; dịch vụ tài chính, tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2016-32673 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(591) Xanh da trời 

(731) Công ty cổ phần BLUESPACE 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt gió, máy làm mát bằng bay hơi nước.  
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(210) 4-2016-32674 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 15.1.23 (540) 

  

(731) Nghiêm Hải Nam   (VN) 
P106 E1 tập thể Bách Khoa, phường 

Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà 

phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-32675 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 5.7.1; 15.1.23; 4.5.4; A26.11.12 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Anh  (VN) 
P101 E5 tập thể Bách Khoa, phường 

Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cà phê; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-32677 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Giêng Vi Ân  (VN) 
49/40/42 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; chậu rửa mặt sứ; bồn cầu sứ; thiết bị lọc nước; bồn tắm sứ; vòi 

nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: vòi hoa sen, chậu rửa mặt sứ, bồn cầu sứ, thiết bị 

lọc nước, bồn tắm sứ, vòi nước. 
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(210) 4-2016-32678 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.10 
(731) Công ty cổ phần Akido Việt 

Nam  (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; vòi khoá [van, đầu 

vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; buồng vệ sinh; quạt điện. 
 

 
(210) 4-2016-32679 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1; A25.7.21 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tobo 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 40A, xóm 15B, tổ dân phố Trù II, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu các 
sản phẩm gồm: thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất. 

 

 
(210) 4-2016-32690 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2016-32691 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32692 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32693 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32694 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32695 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32696 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32697 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2016-32698 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32699 (220) 19.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2016-32760 (220) 03.08.2007 

(641) 4-2007-15106 (441) 25.01.2017 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, cam 

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Việt Nam  (VN) 
P30, nhà B1, tập thể Giảng Võ, phố Trần 

Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa canxi (dùng trong ngành y), sữa bột dùng làm thực phẩm cho trẻ em, chất 

thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ em.  

 

Nhóm 29: Thạch dừa; thạch rau câu.  
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(210) 4-2016-32805 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1 

(731) BEAUTY BAKERY Co., Ltd.   (KR) 

(Cheongdam-dong, Jaerim Bldg.), 3F, 

26, Seolleung-ro 152-gil, Gangnam-gu, 

Seoul 06016, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da, chế phẩm tẩy trang; đại lý xuất nhập khẩu mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, 

mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm tẩy trang; 

giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị trường; quảng cáo trên truyền 

hình.  
 

 
(210) 4-2016-32851 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.15.7 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Thái Học 
Loctek Việt Nam  (VN) 
Lô 56C, 57 KCN Long Giang, xã Tân 

Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

(511)   Nhóm 20: Giá treo ti vi, giá đỡ màn hình máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2016-32852 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.15.7 

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Thái Học 
Loctek Việt Nam  (VN) 
Lô 56C, 57 KCN Long Giang, xã Tân 

Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

 

(511)   Nhóm 20: Giá treo ti vi, giá đỡ màn hình máy vi tính. 
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(210) 4-2016-32908 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.2; 7.3.11 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  

 

Nhóm 09: ổn áp, máy biến áp.  

 

Nhóm 11: Bóng đèn điện.  
 

 
(210) 4-2016-32909 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
MEDENT  (VN) 
37 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và phân phối (không bao gồm vận chuyển) trang thiết bị nha khoa, vật 

liệu nha khoa.  
 

 
(210) 4-2016-32919 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A26.4.6 

(591) Đỏ, đen, trắng, kem, nâu, vàng 

(731) TEE YIH JIA FOOD 

MANUFACTURING PTE LTD   (SG) 

1 Senoko Road, #07-00 Tee Yih Jia 

Building, Singapore 758134  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Vỏ bánh hoành thánh; vỏ há cảo Nhật bản; bánh bao; vỏ bánh tráng cuốn ăn 

với thịt vịt quay; bột nhão cà ri; gia vị để làm bún laksa (món bún nước của Singapo); gia 

vị làm món cơm gà; bột nhão làm thực phẩm; bún; bột cà ri [gia vị].  
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(210) 4-2016-32920 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) CISBAY INC.   (US) 

92 Bonaventura Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm vi sinh để cải tạo đất; chế phẩm vi khuẩn tự nhiên để xử lý nước bằng 

phương pháp sinh học.  
 

 
(210) 4-2016-32925 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.1.24; 26.13.25 
(731) 1. KUNMING IRON & STEEL GROUP 

CO., LTD.  (CN) 
Anning, Yunnan, China  
2. Kunming  Iron & Steel Holding Co., 
Ltd.  (CN) 
Langjia Village,Yunnan, China  
3. Wuhan Iron & Steel Group Kunming 
Iron & Steel Co., Ltd., Ltd.   (CN) 
Anning, Yunnan, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; kim 

loại dạng bột; titan; dải thép; tấm thép; đai thép; thỏi kim loại thường; ống bằng kim loại; 
vật liệu xây dựng làm bằng kim loại; ống bọc ngoài (vật liệu kim loại); hợp kim của kim 
loại thường; công trình xây dựng bằng kim loại, có thể chuyên chở được; đồ ngũ kim 
bằng kim loại (vật liệu nhỏ); biển hiệu bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-32926 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) 1. KUNMING IRON & STEEL GROUP 

CO., LTD.  (CN) 
Anning, Yunnan, China  
2.  Kunming  Iron & Steel Holding Co., 
Ltd.  (CN) 
Langjia Village,Yunnan, China  
3. Wuhan Iron & Steel Group Kunming 
Iron & Steel Co., Ltd., Ltd.   (CN) 
Anning, Yunnan, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; kim 
loại dạng bột; titan; dải thép; tấm thép; đai thép; thỏi kim loại thường; ống bằng kim loại; 
vật liệu xây dựng làm bằng kim loại; ống bọc ngoài (vật liệu kim loại); hợp kim của kim 
loại thường; công trình xây dựng bằng kim loại, có thể chuyên chở được; đồ ngũ kim 
bằng kim loại (vật liệu nhỏ); biển hiệu bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-32931 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) TC CONNECTIONS PTE LTD   (SG) 

15 Queen Street, #05-00 Tan Chong 
Tower, Singapore 188537  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị đào đất, thiết bị bốc dỡ vật liệu, xe ủi đất, máy ủi bánh lốp, máy 
xới đất, máy cào đất; máy xúc, máy xúc lật, máy xúc kéo, máy đầm và gàu xúc; máy đào, 
máy xe rãnh, xe xúc ủi, xe xúc công suất lớn, máy đào có gàu xúc, máy múc đào, máy 
đào mương, máy đào hầm; máy và thiết bị xây dựng, búa thả, xe lu bánh lốp, xe lu lăn 
đường, xe lu rung, máy rải ống, xe ủi san gạt; máy ép cơ khí, máy ép thủy lực, máy ép 
đùn, máy rèn dập, máy chấn tôn, máy uốn, máy xén lông dùng điện, máy kéo căng, máy 
bóc vỏ, máy trộn có chốt lắp thanh truyền, máy trộn có tay quay, máy xy-lanh, máy tiện, 
máy bào xoi, máy công cụ; máy trộn bê tông (máy móc); máy phát điện; máy xếp dỡ, 
máy xếp chồng, băng tải; máy phát điện hoặc máy sản xuất điện, cưa xích; máy cắt cỏ 
(máy công cụ); máy nén khí; xe cẩu; động cơ và cơ cấu truyền động cho tất cả các sản 
phẩm nêu trên (trừ xe cộ trên bộ); bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm nêu trên (bao 
gồm bộ ly hợp; bộ lọc nhiên liệu, dầu, khí, không khí lạnh, nước, dầu bôi trơn; máy bơm; 
hệ thống treo ghế, lốp xe và bánh). 

 

Nhóm 12: Xe cộ vận chuyển, xe bốc dỡ vật liệu, ô tô, xe nâng (xe tải), xe tải nâng bằng 
điện, xe nâng điện, xe máy kéo, xe đầu kéo, xe tải tự đổ, xe tải đổ ben, xe tải trộn bê tông; 
động cơ và cơ cấu truyền động cho tất cả các sản phẩm nêu trên là xe cộ trên bộ; các bộ 
phận và phụ tùng của các sản phẩm nêu trên (bao gồm dây đai an toàn cho ghế xe, xích 
chống trượt, khung xe ô tô, má phanh, vô lăng, ghế xe, kính chắn gió, giảm xóc treo cho 
xe). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ 
máy fax và máy vi tính); tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp khác); quan 
hệ công chúng; xúc tiến bán hàng; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch 
vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê và thuê xe và bốc dỡ vật liệu; dịch vụ vận chuyển công-te-nơ 
bằng xe tải, máy kéo, xe buýt và xe nâng hàng; dịch vụ giao hàng bằng xe tải, máy kéo, 
xe buýt và xe nâng hàng; dịch vụ kéo xe (kể cả dịch vụ dịch vụ kéo xe khi xe bị hỏng); 
cho thuê công-te-nơ và kho chứa hàng; lưu trữ và xếp hàng vào kho, cho thuê hệ thống 
dẫn đường, giá đỡ trên nóc xe; tổ chức tất cả các dịch vụ hậu cần, tất cả được bao gồm 
trong Nhóm 39.  

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và tiến hành hộ thảo (tập huấn); tổ chức 
và tiến hành hội nghị chuyên đề; đào tạo thực hành (thao diễn).  
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(210) 4-2016-32932 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) TC CONNECTIONS PTE LTD   (SG) 

15 Queen Street, #05-00 Tan Chong 
Tower, Singapore 188537   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ quảng cáo 

quảng bá; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; thông tin kinh doanh; biên tập 
thông tin kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua mạng; 
cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ tổ chức sự kiện (tổ chức 
triển lãm hoặc hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo); sao chụp 
tài liệu; dịch vụ tổ chức và quản lý liên quan đến việc cung cấp lợi ích cho các chương 
trình khách hàng trung thành, người mua thường xuyên và khách hàng thường xuyên; tổ 
chức và quản lý chương trình khách hàng trung thành; xúc tiến bán hàng thông qua 
chương trình khách hàng trung thành (cho người khác); tổ chức rút thăm trúng thưởng 
nhằm mục đích quảng bá; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh 
doanh).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ cho vay; cho vay tài chính; 
bão lãnh khoản vay; cho vay trả góp; thuê mua tài chính; phát hành chứng từ hoặc trái 
phiếu có giá trị liên quan đến việc cung cấp lợi ích cho các chương trình khách hàng trung 
thành và thường xuyên.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; dịch vụ xuất bản; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực 
tuyến về các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; hoạt động thể thao; 
dịch vụ giữ chỗ hoặc đặt chỗ cho các sự kiện giải trí, văn hóa hoặc thể thao được liên quan 
đến chương trình khách hàng trung thành hoặc thường xuyên; tổ chức các cuộc thi (giáo 
dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-32933 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25; 25.7.25 
(731) TC CONNECTIONS PTE LTD   (SG) 

15 Queen Street, #05-00 Tan Chong 
Tower, Singapore 188537  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ quảng cáo 

quảng bá; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; thông tin kinh doanh; biên tập 
thông tin kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua mạng; 
cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ tổ chức sự kiện (tổ chức 
triển lãm hoặc hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo); sao chụp 
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tài liệu; dịch vụ tổ chức và quản lý liên quan đến việc cung cấp lợi ích cho các chương 
trình khách hàng trung thành, người mua thường xuyên và khách hàng thường xuyên; tổ 
chức và quản lý chương trình khách hàng trung thành; xúc tiến bán hàng thông qua 
chương trình khách hàng trung thành (cho người khác); tổ chức rút thăm trúng thưởng 
nhằm mục đích quảng bá; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh 
doanh).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ cho vay; cho vay tài chính; 
bão lãnh khoản vay; cho vay trả góp; thuê mua tài chính; phát hành chứng từ hoặc trái 
phiếu có giá trị liên quan đến việc cung cấp lợi ích cho các chương trình khách hàng trung 
thành và thường xuyên. 

 
Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; dịch vụ xuất bản; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực 
tuyến về các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; hoạt động thể thao; 
dịch vụ giữ chỗ hoặc đặt chỗ cho các sự kiện giải trí, văn hóa hoặc thể thao được liên quan 
đến chương trình khách hàng trung thành hoặc thường xuyên; tổ chức các cuộc thi (giáo 
dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà.   

 

 
(210) 4-2016-32934 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25; 25.7.25 
(731) TC CONNECTIONS PTE LTD   (SG) 

15 Queen Street, #05-00 Tan Chong 
Tower, Singapore 188537   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng; dịch vụ quảng cáo 

quảng bá; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; thông tin kinh doanh; biên tập 
thông tin kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua mạng; 
cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ tổ chức sự kiện (tổ chức 
triển lãm hoặc hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo); sao chụp 
tài liệu; dịch vụ tổ chức và quản lý liên quan đến việc cung cấp lợi ích cho các chương 
trình khách hàng trung thành, người mua thường xuyên và khách hàng thường xuyên; tổ 
chức và quản lý chương trình khách hàng trung thành; xúc tiến bán hàng thông qua 
chương trình khách hàng trung thành (cho người khác); tổ chức rút thăm trúng thưởng 
nhằm mục đích quảng bá; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh 
doanh).   

 
Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ cho vay; cho vay tài chính; 
bão lãnh khoản vay; cho vay trả góp; thuê mua tài chính; phát hành chứng từ hoặc trái 
phiếu có giá trị liên quan đến việc cung cấp lợi ích cho các chương trình khách hàng trung 
thành và thường xuyên.   

 
Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; dịch vụ xuất bản; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực 
tuyến về các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; hoạt động thể thao; 
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dịch vụ giữ chỗ hoặc đặt chỗ cho các sự kiện giải trí, văn hóa hoặc thể thao được liên quan 
đến chương trình khách hàng trung thành hoặc thường xuyên; tổ chức các cuộc thi (giáo 
dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà.   

 

 
(210) 4-2016-32935 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 69991 22.04.2016 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt động thể chất có thể mang theo/đeo 

vào người (thiết bị đo chỉ số trong hoạt động thể chất); vòng tay kết nối [thiết bị đo kết 
nối với các thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn, giúp theo dõi hoạt động của các thiết bị 
đó]; kính mắt thông minh; thiết bị báo động, thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám 
sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít 
(CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống 
và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho 
cửa ra vào và cửa sổ; bộ điều khiển từ xa dùng để mở và đóng ga-ra; thiết bị mở và điều 
khiển từ xa; thiết bị mở dùng cho rèm, rèm vải, mành che nắng, mành che cửa sổ; bộ điều 
khiển ánh sáng; ổ cắm điện; công-tắc điện và điện tử; máy ghi âm; thiết bị ngoại vi của 
máy tính có thể mang theo/đeo vào người; phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo 
vào người; thiết bị ngoại vi cho các thiết bị di động; thiết bị điện tử số hóa có thể mang 
theo/đeo vào người có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi 
bằng điện thoại, thư điện tử và các ®÷ liệu số hóa khác; máy phát đa phương tiện, loa âm 
thanh, thiết bị điện thoại, thiết bị viễn thông, và máy vi tính dùng trong xe cộ có động cơ; 
thiết bị và dụng cụ hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); ti-vi; đầu máy thu hình; màn hình 
ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top- box); thiết bị điều khiển từ xa; phần cứng 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, thiết bị điện tử số hóa cầm tay và thiết bị điều 
khiển từ xa để kiểm soát hoạt động của ti- vi, màn hình viđêô, bộ giải mã tín hiệu truyền 
hình (set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô, âm thanh và nội dung đa phương tiện, 
máy chơi trò chơi, hệ thống giải trí, dàn âm thanh trong nhà (home theater), thiết bị thông 
minh tự động kết nối các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà, và thiết bị điện tử tiêu dùng 
và màn hiển thị; phần cứng máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, thiết bị điện tử số 
hóa cầm tay và thiết bị điều khiển từ xa để kiểm soát các ứng dụng phần mềm và để tìm 
kiếm, thực hiện thao tác, kiểm soát, lưu trữ, hiển thị, phát và ghi lại âm thanh, hình ảnh và 
nội dung đa phương tiện, trò chơi, các ứng dụng phần mềm, cửa hàng trực tuyến để giao 
dịch các ứng dụng phần mềm, và danh mục và chỉ dẫn chương trình; trong đó, các chương 
trình và phần mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán hóa đơn; 
cung cấp giao dịch thương mại an toàn (có bảo mật); dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, 
dịch vụ thanh toán điện tử. 
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(210) 4-2016-32936 (220) 20.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87159027 01.09.2016 US 

(531) 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính cầm tay; điện thoại di động; bộ thiết bị thực tế ảo đeo vòng qua đầu 

(headsets) và bộ điều khiên thực tế ảo; bộ tai nghe dành cho điện thoại di động; thiết bị 
ngoại vi có thể đeo được dành cho máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị di động và điện 
thoại di động; phần mềm thực tế ảo (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được). 

 

 
(210) 4-2016-32954 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại á Âu  (VN) 
A4/26D đường Liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực photo.  
 

Nhóm 17: Bao bì nhựa không thấm nước. 
 

 
(210) 4-2016-32957 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long  (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-32958 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long  (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-32970 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.1; 2.9.1 

(591) Xanh, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Đại Lâm Mộc  (VN) 
Số 39 đường A4, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Kim tạo hình rau câu 3D bằng inox (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 

 
(210) 4-2016-33020 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.8; A3.7.25 

(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 

(731) ICONIX CO., LTD.  (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; kính râm; đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi và vật mang dữ liệu kỹ thuật số 

ghi sẵn; bản ghi và vật mang dữ liệu kỹ thuật số tải xuống được; mũ bảo hiểm; trò chơi 

máy vi tính; trò chơi máy vi tính có tính giáo dục, phim hoạt hình; vỏ điện thoại di động; 

bộ nhớ USB; thiết bị và trang thiết bị giảng dạy.  
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(210) 4-2016-33021 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.    (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo 

tường; đồng hồ để bàn.  
 

 
(210) 4-2016-33022 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương, 

đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.  (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng dùng trong nhà trường, cụ thể là bút, sách, vở, giấy; giấy 

dính [văn phòng phẩm]; vở vẽ; bút sáp, truyện tranh; tem.   
 

 
(210) 4-2016-33024 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.  (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; chén hoặc cốc; bát [bát to]; chậu [đồ chứa đựng]; đồ sứ để 

chứa đựng; đĩa; bát thủy tinh; lợn đựng tiền tiết kiệm; thùng rác; hộp đựng giấy ăn mang 
đi được; chai nước mang đi được.  
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(210) 4-2016-33025 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.25; A3.7.24 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.   (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo trẻ con; áo mưa; mũ; đồng phục; găng tay; tất ngắn 

cổ; giày; thắt lưng cho trang phục.  
 

(210) 4-2016-33026 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.   (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi thông minh cho trẻ em; búp bê; bộ ghép hình; quả bóng; vợt 

cầu lông; dây để nhảy.  
 

 
(210) 4-2016-33027 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.   (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh ngọt; kẹo gôm (không dùng cho mục đích y tế); kẹo; 
đường; nước xốt [đồ gia vị]; trà (chè); đá lạnh (ăn được).  

 

 
(210) 4-2016-33028 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.  (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có rượu; nước khoáng; đồ uống không cồn; nước sinh tố; nước 

ép trái cây (đồ uống không cồn); nước ép rau [đồ uống]; si rô để pha chế đồ uống.  
 

(210) 4-2016-33029 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.25 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, xanh dương 

đậm, đen, trắng 
(731) ICONIX CO., LTD.   (KR) 

64, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ về mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, phấn rôm cho trẻ 

em, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung vitamin, băng cho mục đích y tế, tã lót cho em bé 
dùng một lần, máy ảnh, kính râm, phim hoạt hình, phần mềm trò chơi máy vi tính, bộ nhớ 
USB, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, văn phòng phẩm, cặp sách, ô, bàn chải đánh 
răng, chén hoặc cốc, đĩa, quần áo, giày, đồ chơi, búp bê, bộ ghép hình, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, kẹo, đồ uống không có rượu, nước ép trái cây, nước khoáng; mua bán, 
nhập khẩu và xuất nhập khẩu mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, phấn rôm cho trẻ em, thực 
phẩm cho em bé, chất bổ sung vitamin, băng cho mục đích y tế, tã lót cho em bé dùng 
một lần, máy ảnh, kính râm, phim hoạt hình, phần mềm trò chơi máy vi tính, bộ nhớ USB, 
đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, văn phòng phẩm, cặp sách, ô, bàn chải đánh răng, 
chén hoặc cốc, đĩa, quần áo, giày, đồ chơi, búp bê, bộ ghép hình, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo, kẹo, đồ uống không có rượu, nước ép trái cây, nước khoáng.  
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(210) 4-2016-33037 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại ADC 

ánh Dương   (VN) 
Số 8, ngõ 96, phố Ngô Gia Tự, tổ 1, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 39: Thông tin về vận tải; vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch 

vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch.  
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cơ sở 
lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-33040 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) WEIR DO BRASIL LTDA   (BR) 

Av. JosÐ Benassi, 2151, CondomÝnio 
Industrial Fazgran, Distrito Industrial, 
CEP.13213- 085, JundiaÝ, Sao Paolo, 
Brasil  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy.  
 

Nhóm 07: Van (bộ phận của máy); bộ khởi động van.  
 

 
(210) 4-2016-33050 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 201605042 22.04.2016 NO 

  
(731) DERMAVITA COMPANY (LIMITED 

PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & 
PARTNERS   (LB) 
Corniche EL-Mazraa, Main Road, 
Lebanon & Gulf Bank Building, 4 Floor, 
LB-Beirut, Libanon.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các hợp chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh 

bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; 
thuốc đánh răng; mỹ phẩm dùng cho việc sử dụng chuyên nghiệp hoặc để khách hàng tiêu 
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dùng sử dụng; kem dùng cho da (mặt, toàn thân, tay, chân và cổ) (mỹ phẩm); tinh chất 
dạng nhũ tương dùng để dưỡng và làm mềm da dùng cho da (mặt, toàn thân, tay, chân và 
cổ) (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm dùng cho da (mặt, toàn thân, tay, 
chân và cổ); tinh chất dạng lỏng dùng cho da (mặt, toàn thân, tay, chân và cổ) (mỹ phẩm); 
dung dịch dưỡng dùng cho da (mặt, toàn thân, tay, chân và cổ) (mỹ phẩm), sữa dưỡng 
dùng cho da (mặt toàn thân, tay, chân và cổ) (mỹ phẩm), gel dưỡng dùng cho da (mặt, 
toàn thân, tay, chân và cổ) (mỹ phẩm) và dầu dưỡng dùng cho da (mặt, toàn thân, tay, 
chân và cổ) (mỹ phẩm), dầu dưỡng dùng cho mục đích mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm; sản phẩm 
và chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mặt nạ (mỹ phẩm), mỹ phẩm giúp cho người 
thon thả, chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm tẩy da chết; mặt nạ dùng 
để tẩy da chết; mỹ phẩm làm mịn da; mỹ phẩm dành cho tóc và mỹ phẩm chăm sóc tóc và 
da đầu; các sản phẩm và chế phẩm mỹ phẩm chống nắng (dạng nhũ tương, kem dưỡng, 
sữa, gel, dầu, lỏng); chế phẩm mỹ phẩm để làm trắng da; kem làm trắng da; chế phẩm tẩy 
trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm làm sáng da; mỹ phẩm hoàn 
thiện bề mặt da; mỹ phẩm chống nhăn da; mỹ phẩm làm trẻ hóa da; mỹ phẩm có mục 
đích làm sáng da; chế phẩm mỹ phẩm làm ẩm cho da; mỹ phẩm làm săn chắc da; tinh dầu 
và chiết xuất hương liệu; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm làm sạch có hương 
thơm (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-33066 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87/009,032 21.04.2016 US 

  
(731) VICE MEDIA CANADA INC.   (CA) 

127 B King Street, Montreal, Quebec, 
Canada H3C2P2  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử và thiết bị âm thanh; thiết bị quang học, kính mắt.  

 
 

(210) 4-2016-33074 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) TIME ENGINE LIMITED   (HK) 

Unit 12 17/F Cheung Fung Ind Bldg, 23-
39 Pak Tin Par Street Tsuen Wan Nt, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm và hợp kim của chúng; các sản 

phẩm bằng kim loại quý hoặc phủ kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác, cụ thể 
là tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức; đá quý; dụng cụ đồng hồ đo thời 
gian; dụng cụ đo thời gian.  
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(210) 4-2016-33077 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tô Bá Hiếu  (VN)
Số 11 đường Mường Hoa, thị trấn Sa Pa, 
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho 
thuê xe cộ; cung cấp thông tin về du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bar; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-33078 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 20.5.21; 24.3.1; 25.1.9 
(731) Công ty cổ phần Capella - D1 

(VN) 
Tầng 15, AB Tower, 76A Lê Lai, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích 
thương mại, quảng cáo; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, khách sạn; đấu giá và 
điều khiển việc bán đấu giá. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
(thực hiện bởi nhà hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc phục 
vụ ngoài trụ sở; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, resort, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm 
thời; cho thuê phòng họp, hội thảo, hội nghị. 

 

 
(210) 4-2016-33079 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 20.5.21; 24.3.1; 25.1.9 
(591) Nâu, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Capella - D1  

(VN) 
Tầng 15, AB Tower, 76A Lê Lai, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 

dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích 
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thương mại, quảng cáo; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, khách sạn; đấu giá và 
điều khiển việc bán đấu giá.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
(thực hiện bởi nhà hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc phục 
vụ ngoài trụ sở; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, resort, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm 
thời; cho thuê phòng họp, hội thảo, hội nghị. 

 

 
(210) 4-2016-33081 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; 24.15.1; 25.1.25; A5.5.20 
(731) BLUE CROSS TRAVEL SERVICES 

B.V.   (NL) 
John M. Keynesplein 3 Say Building, 
1066 EP Amsterdam, The Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và bán lẻ cho người tiêu dùng; dịch vụ 

mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho người khác; nghiên cứu kinh doanh; tổ chức sự kiện 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho các doanh nghiệp; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
phổ biến các thông báo quảng cáo; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác; dịch vụ 
hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng có liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật và phiên dịch ngôn ngữ; dịch vụ tổ chức và lập kế hoạch cho 
các sự kiện và buổi trình diễn giải trí; tiến hành các dịch vụ giải trí cho người tiêu dùng; 
cung cấp thông tin và tư vấn về giải trí; dịch vụ đặt chỗ cho các sự kiện hoặc buổi biểu 
diễn; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); lập kế hoạch cho các buổi tiệc (giải trí); 
tổ chức và lập kế hoạch cho các sự kiện giải trí hoặc sự kiện xã hội tại các nhà hàng; 
thông tin giải trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch 
vụ đại lý bán vé (giải trí); tổ chức và sắp xếp hội thảo (đào tạo/huấn luyện); dịch vụ hướng 
dẫn, hỗ trợ khách hàng có liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ thông tin và tư vấn về khách sạn và chỗ ở tạm thời; sắp xếp đặt chỗ 
trước khách sạn hoặc nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ thông tin và tư vấn về nhà hàng và các 
nơi ăn uống; sắp xếp đặt chỗ trước nhà hàng; sắp xếp tiệc chiêu đãi (đồ ăn và đồ uống) tại 
nhà hàng; dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2016-33096 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ALTERA CORPORATION  (US) 

101 Innovation Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn, mạch tích hợp, mạch tích hợp lôgic có thể lập trình được, và bộ 
vi xử lý. 

 

 
(210) 4-2016-33097 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) ALTERA CORPORATION   (US) 

101 Innovation Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và sách hướng dẫn sử dụng được bán kèm thành một bộ, 

được sử dụng trong thiết kế và vận hành các thiết bị bán dẫn và mạch tích hợp; và phần 
mềm giao tiếp thông tin sử dụng cho mạng máy tính và một mạng máy tính toàn cầu để 
truy cập vào cơ sở dữ liệu trực tuyến được sử dụng trong thiết kế và ứng dụng của các 
thiết bị bán dẫn và mạch tích hợp. 

 

 
(210) 4-2016-33160 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 14.7.6; 26.2.7 
(731) ACTION BLUEMOTIVE ASIA 

LIMITED  (HK) 
Unit G, 10th Floor, Seabright Plaza, 9-23 
Shell Street, North Point, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và 

bảo dưỡng]; dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch vụ rửa xe; dịch vụ chống gỉ cho xe cộ; dịch vụ 
bôi trơn xe cộ (tra dầu mỡ); dịch vụ chống gỉ; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da.  

 

 
(210) 4-2016-33173 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành nhố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nuớc súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33174 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành nhố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33239 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng vận tải Tùng Lâm   (VN) 
Quốc lộ 1A, xóm Thanh Phú, xã Thạch 
Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp; 

giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp. 
 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư; thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật dân 
dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-33246 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9; 26.5.1 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Minh Quyết   (VN) 
Số 221 đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
835 

(511)   Nhóm 35: Mua bán áo cưới.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không 
bao gồm việc cung cấp dịch vụ ăn uống).  

 

 
(210) 4-2016-33265 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Thị 

Bắc  (VN) 
Đường Quang Trung, xóm Hạ, xã Thạch 
Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, đá quý, đồ trang sức mỹ nghệ, đá quý mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-33266 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A17.2.2; 24.9.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Thị 

Bắc  (VN) 
Đường Quang Trung, xóm Hạ, xã Thạch 
Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, đá quý, đồ trang sức mỹ nghệ, đá quý mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-33267 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần In Thăng 

Long  (VN) 
Số 03, ngõ 357, đường Hà Huy Tập, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, 
thiết kế bao bì, thiết kế trang web.  
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(210) 4-2016-33268 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.7.25 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(731) Công ty cổ phần In Thăng 
Long  (VN) 
Số 03, ngõ 357, đường Hà Huy Tập, 

phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, 
thiết kế bao bì, thiết kế trang web.  

 

 
(210) 4-2016-33289 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) GOLD EMPEROR GROUP CO., LTD.  

(CN) 
No.1288, The 2nd Road, Binhai, Eco.& 

Tech. Dev. Zone, Wenzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; ví đựng tiền; túi du lịch; túi xách tay; bộ đồ du lịch 

(đồ da); vali du lịch; dây da thuộc; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; bộ da lông thú. 

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; giày; giày cao cổ; mũ; bít tất ngắn cổ; tất dài; găng 

tay (trang phục); khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng bằng da cho phụ nữ; tã lót trẻ sơ sinh 

(quần áo).  
 

 
(210) 4-2016-33324 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) DANI HIMI  (TH) 

8/4 - 7 Sukhumvit Soi 19 (Wattana) 

Sukhumvit Road, North Klong Toey, 
Wattana, Bangkok, 10110 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-33325 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) DANI HIMI   (TH) 

8/4 - 7 Sukhumvit Soi 19 (Wattana) 
Sukhumvit Road, North Klong Toey, 
Wattana, Bangkok, 10110 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-33326 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) PARK CHUL HONG  (KR) 

1005, Hyundai ESA Apt. 20, 
Hyoryeong-ro 77-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; kem chống nắng; kem làm trắng 

da; mặt nạ dạng gói (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa. 
 

 
(210) 4-2016-33328 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.7; 26.2.7; 24.17.3; A5.5.20 
(731) 1. HUANG HAIFENG   (CN) 

Room 1001, Dan yuan 2, Hua yuan 4, 
Qian Tang Sheng Shi, JiangGan District, 
Hang zhou City, China 
2. XU HAIJIAN    (CN) 
No.75 Hua Shu, Hua Shu village, Ke 
Cheng, Su zhou city, Zhe Jiang Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao báo chí; dịch vụ chuyển 

phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng; 
dịch vụ đóng gói hàng hóa. 
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(210) 4-2016-33329 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2 

(731) 1. HUANG HAIFENG   (CN) 

Room 1001, Dan yuan 2, Hua yuan 4, 

Qian Tang Sheng Shi, JiangGan District, 

Hang zhou City, China 

2. XU HAIJIAN   (CN) 

No.75 Hua Shu, Hua Shu village, Ke 

Cheng, Su zhou city, Zhe Jiang Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao báo chí; dịch vụ chuyển 

phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng; 

dịch vụ đóng gói hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-33330 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(300) 87/038342 16.05.2016 US 

  

(731) ANDIS COMPANY   (US) 

1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 

53177, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xén, cụ thể là máy xén lông động vật; máy cắt và xén lông cho động vật; 

máy cắt lông động vật; máy cắt (xén) dùng điện; kéo điện. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ xén lông động vật [dụng cụ cầm tay], dùng điện và không dùng điện; 

dụng cụ cắt và xén (tông đơ) tóc [dụng cụ cầm tay] dùng cho cá nhân, dùng điện và 

không dùng điện; lưỡi dao dùng cho dụng cụ xén lông động vật, dùng điện và không dùng 

điện [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; lưỡi dao dùng cho dụng cụ cắt và xén (tông đơ) tóc 

dùng cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; kéo 

[dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công]; dụng cụ uốn tóc bằng điện, vận hành bằng tay; dụng 

cụ duỗi tóc bằng điện, vận hành bằng tay; bàn là điện dùng để là quần áo; dụng cụ là tóc, 

chạy điện. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc cầm tay, chạy điện; máy sấy tóc tích hợp với lược tạo kiểu cho tóc, 

chạy điện; máy pha cà phê chạy điện; máy sấy lông cho vật nuôi và động vật.  
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(210) 4-2016-33334 (220) 24.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.23; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Đào Tiên   (VN) 
Lô số 2 đường E, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 21: Chậu hoa (chậu cây, chậu rau); lọ (bình) hoa.  
 

Nhóm 31: Cây hoa tươi; cây rau tươi; thảo mộc tươi; cây (cây cảnh); các loại cây trồng; 
cây giống. 

 

 
(210) 4-2016-33345 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) LEE, HYUN JU   (KR) 

108-1002, 29, Hakdong-ro 68-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chiết xuất của hoa (nước hoa); tinh dầu hương liệu; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa dùng cho mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33351 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Trắng, cam, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Bảo 
Ngọc  (VN) 
Số 410, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 4, 
phường Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả, bộ răng giả.  
 

 
(210) 4-2016-33355 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 2.9.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Lương   (VN) 
Số 513 B3 Giảng Võ, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa thận; dịch vụ y tế tại bệnh viện; bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2016-33374 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Đỗ 
Hoàng Gia  (VN) 
Số nhà 8, tổ 3, phường Đức Thắng, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dành cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-33399 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH ẩm thực Viễn 

Đông   (VN) 
Số 59/44, đường Phúc Xá, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-33401 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) EIDAI CO., LTD.  (JP) 

2-10-60 Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa bát cho nhà bếp; hệ thống bếp gồm cả bồn rửa bát, thiết bị bếp nấu 

hoặc bếp có lò nướng hoặc mặt bếp để đun; bếp đun nấu không dùng điện (cho mục đích 
gia dụng); bếp nấu có lò nướng dùng điện; bếp nấu có lò nướng dùng ga; chụp hút khói 
dùng cho nhà bếp; khung gắn phía trên của bồn rửa bát cho nhà bếp (bộ phận của hệ 
thống bếp).  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; tủ treo cho nhà bếp; tủ đựng cho nhà bếp; tủ nhà bếp có ngăn 
kéo.  
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(210) 4-2016-33402 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EIDAI CO., LTD.   (JP) 

2-10-60 Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa bát cho nhà bếp; hệ thống bếp gồm cả bồn rửa bát, thiết bị bếp nấu 

hoặc bếp có lò nướng hoặc mặt bếp để đun; bếp đun nấu không dùng điện (cho mục đích 
gia dụng); bếp nấu có lò nướng dùng điện; bếp nấu có lò nướng dùng ga; chụp hút khói 
dùng cho nhà bếp; khung gắn phía trên của bồn rửa bát cho nhà bếp (bộ phận của hệ 
thống bếp).   

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; tủ treo cho nhà bếp; tủ đựng cho nhà bếp; tủ nhà bếp có ngăn 
kéo. 

 

 
(210) 4-2016-33403 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EIDAI CO., LTD.  (JP) 

2-10-60 Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa bát cho nhà bếp; hệ thống bếp gồm cả bồn rửa bát, thiết bị bếp nấu 

hoặc bếp có lò nướng hoặc mặt bếp để đun; bếp đun nấu không dùng điện (cho mục đích 
gia dụng); bếp nấu có lò nướng dùng điện; bếp nấu có lò nướng dùng ga; chụp hút khói 
dùng cho nhà bếp; khung gắn phía trên của bồn rửa bát cho nhà bếp (bộ phận của hệ 
thống bếp).  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; tủ treo cho nhà bếp; tủ đựng cho nhà bếp; tủ nhà bếp có ngăn 
kéo. 

 

 
(210) 4-2016-33425 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KIM, DALYOUNG   (KR) 

111-903, Geoje 1-cha Hyundai 
Hometown, 34, Beobwonbuk-ro, Yeonje-
gu, Busan, 47508, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thông qua mạng điện thoại di động; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo trên mạng internet cho người khác; cho thuê 
không gian quảng cáo trên trang web; quảng cáo trên bảng điện tử; dịch vụ đại lý quảng 
cáo trên mạng internet cho người khác.  
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(210) 4-2016-33426 (220) 25.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Hồng, trắng 
(731) CHEN YUN FENG  (CN) 

No 19, Shi Fu Ren Street, Tai Ping 
Town, Wen Ling District, Zhe Jiang, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện cửa bằng kim loại, cụ thể: tay nắm cửa bằng kim loại, bản lề bằng 

kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, khóa cửa bằng kim loại bánh xe bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán các phụ kiện cửa bằng kim loại, cụ thể: mua bán tay nắm cửa bằng 
kim loại, bán lề bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, khóa cửa bằng 
kim loại, bánh xe bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-33500 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Khánh Minh  (VN) 
Cầu Chuông, xã Phương Chung, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc giảm đau; thực phẩm chức năng; thuốc kháng sinh; thuốc 

giảm sốt.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các 
sản phẩm sau: dược phẩm, thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng, thuốc kháng sinh, thuốc 
giảm sốt.  

 

 
(210) 4-2016-33501 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Quỳnh Nga  (VN) 
Tổ 17, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Cá hồi đã qua chế biến, cá đã qua chế biến, thịt đã qua chế biến, thực phẩm làm 

từ cá, cá được bảo quản, cá đóng hộp.  
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: cá hồi đã qua chế biến, cá hồi chưa qua chế biến, cá các loại đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2016-33502 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 24.13.1; 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) 1. Đậu Thị Trinh  (VN) 
Thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

2. Nguyễn Thị Cúc  (VN) 
Khu 9, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y gia truyền; thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc phụ khoa; 

thuốc điều kinh - hiếm muộn; thuốc yếu sinh lý.   
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán sản 
phẩm sau: thuốc đông y gia truyền, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, thuốc chữa đau dạ dày, thuốc điều kinh - hiếm muộn, thuốc yếu sinh lý.  

 

 
(210) 4-2016-33503 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng cam, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hiền  (VN) 
Số 39/38 Đông An Phụng, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 20: Giường; tủ đựng; bàn; ghế ngồi; giá đỡ [đồ đạc].  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: giường, tủ, bàn, ghế ngồi, 
giá đỡ [đồ đạc].  

 

 
(210) 4-2016-33504 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thuận 
Phú Ngọc  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-33505 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.1.3 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Thị Diễm  
(VN) 
ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân, huyện 
Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33506 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Đình Luận  (VN) 
Xóm 1, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi sách, ví, cặp sách, ba lô, túi cho thể thao, vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng (trang phục), giầy dép, đồ đội đầu, đồ đi chân, cà vạt, khẩu 
trang (trang phục).  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước uống có ga, đồ 
uống không cồn, nước ép trái cây.  

 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: túi sách và cặp sách, ba lô, túi cho thể thao, vali, quần áo, thắt lưng, giầy dép, 
đồ đội đầu, đồ đi chân, khăn, cà vạt, khẩu trang. 

 

 
(210) 4-2016-33507 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.9; 20.7.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Lục đậm, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Trường Cao đẳng nghề Đà 
nẵng  (VN) 
99 - Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
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(210) 4-2016-33508 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15 
(591) Xám, trắng, xanh dương, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIOTECH 
GERMANY  (VN) 
Số nhà 107A, tổ 6, khu 8, phố Hoàng 
Quốc Việt, phường Thanh Sơn, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2016-33509 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Nâu sữa, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Viễn Đông  (VN) 
Số 5, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-33510 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 10.3.7; 15.1.13 
(591) Trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Xuân 
Hải  (VN) 
Số 31 Hưng Hoà 2, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

(210) 4-2016-33511 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A18.1.8; 26.4.3; A25.3.3; 25.5.2; 7.5.10; 

A5.1.6 
(591) Trắng, xanh, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải xây 
dựng và thương mại Xuân Mai  
(VN) 
Quốc lộ 21, tổ dân phố 6, phường Trung 
Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển người, hàng hoá đường bộ, bằng xe ô tô; dịch vụ cho thuê 
xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-33512 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
SIGMA  (VN) 
Số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; tư vấn tài 

chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công 
trình; dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng, phá các công trình xây dựng; sơn 
nội, ngoại thất; tư vấn trong xây dựng; trang trí nội thất.  

 
Nhóm 38: Thông tin về lĩnh vực viễn thông; liên lạc bằng máy trạm; cho thuê thiết bị viễn 
thông; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại đi động.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; môi giới vận tải; thông tin về vận tải, cho thuê 
xe cộ; đặt chỗ cho việc vận tải và đi lại; tổ chức đi chơi trên biển; tổ chức cuộc du lịch; 
hướng dẫn viên du lịch.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ rèn; mạ điện; mã kẽm; đúc kim loại; mạ kim loại; tôi kim loại; cản 
kim loại; gia công kim oại; tiêu hủy rác vả chất thải; tái chế rác và phế thải; xử lý nước.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; kiểm định (đo lường) trong lĩnh vực xây dựng; nghiên cứu kỹ thuật; 
thử nghiệm vật liệu; trắc địa địa chất.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ ở khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-33513 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
SIGMA  (VN) 
Số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; tư vấn tài 
chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công 
trình; dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng phá các công trình xây dựng; sơn 
nội, ngoại thất; tư vấn trong xây dựng; trang trí nội thất.  
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Nhóm 38: Thông tin về lĩnh vực viễn thông; liên lạc bằng máy trạm; cho thuê thiết bị viễn 
thông; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; môi giới vận tải; thông tin về vận tải; cho thuê 
xe cộ; đặt chỗ cho việc vận tải và đi lại; tổ chức đi chơi trên biển; tổ chức cuộc du lịch; 
hướng dẫn viên du lịch.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ rèn; mạ điện, mã kẽm; đúc kim loại, mạ kim loại; tôi kim loại, cán kim 
loại; gia công kim loại; tiêu hủy rác và chất thải; tái chế rác và phế thải; xử lý nước.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; kiểm định (đo lường) trong lĩnh vực xây dựng; nghiên cứu kỹ thuật; 
thử nghiệm vật liệu; trắc địa địa chất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ ở khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-33514 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xanh, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế sức 
khỏe cuộc sống KENKO  (VN) 
34 đường Đào Trí phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng; dụng cụ y tế; mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh: bột 

giặt, nước xả quần áo, nước tẩy quần áo, nước rửa tay, nước lau sàn, tẩy vệ sinh bồn cầu, 
tẩy vệ sinh nhà tắm, tẩy vệ sinh nhà bếp, lau kính, nước rửa chén, dầu gội, sữa tắm, lăn 
nách, keo vuốt tóc, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, kem thoa chống 
muỗi, sản phẩm diệt côn trùng như nhang muỗi, xịt diệt côn trùng, kem thoa chống nắng, 
chất thơm như sáp thơm, xịt phòng và các sản phẩm tạo mùi thơm, thực phẩm: thịt, các 
sản phẩm từ thịt, đường, mì gói, dầu ăn, nước chấm, bột ngọt, bột nêm, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo, và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột và tinh bột; thủy sản tươi 
sống và đã qua chế biến; rau, quả tươi sống và đã qua chế biến; cà phê; đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-33515 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.8; A2.3.16; A2.3.24; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Mỹ Thành Phát  (VN) 
Số 148 Trại Lệ, phường Kênh Dương, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục). 
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Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), ví, túi xách.  
 

 
(210) 4-2016-33516 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 
Số 8, ngách 6/54 ngõ 6 chợ Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Máy mát xa; máy xoa bóp chân tay; máy mát xa cầm tay; đai giảm béo.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục, máy tập thể dục.  
 

 
(210) 4-2016-33517 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
mỹ phẩm Hoa Anh Đào  (VN) 
Lầu 11, toà nhà JABES 2 số 110 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33519 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh lá đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Trần 
Gia   (VN) 
20 Nguyễn Duy Dương, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-33520 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A11.1.6 
(591) Xanh lam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Trần 
Gia  (VN) 
20 Nguyễn Duy Dương, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn uống, quán cà phê - giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-33521 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Văn 
Tiến   (VN) 
72/6A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ (nón), giày dép, túi xách, ba lô, ví (bóp), vali.  

 

 
(210) 4-2016-33522 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.18; 3.9.15; 26.4.1; A3.7.24 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Hào   (VN) 
Số 8, « 5/27, khu phố Hải Lạc, thị trấn 
Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản đông lạnh, hải sản phơi khô, hải sản tươi sống, hải sản đã qua 

chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-33524 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.11; 8.3.1; 26.2.7; 26.7.5; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Australian 
Milk and Vitamin  (VN) 
407 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sữa sấy khô làm thực phẩm cho em bé; sữa bột cung cấp chất dinh 

dưỡng cho em bé (thực phẩm cho em bé); sữa bột cho em bé; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa bột nguyên kem; sản phẩm váng sữa; sản phẩm 
nước sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua; bơ; pho mát; rau đóng hộp; kem 
[sản phẩm sữa]; kem đánh dậy bọt; thịt đóng hộp; trái cây đóng hộp; cá đóng hộp.  
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; nước 

sô đa; nước sinh tố; nước uống có ga.  

 

Nhóm 35: Mua bán sữa, các sản phẩm từ sữa và thực phẩm cho em bé; mua bán thực 

phẩm chức năng; mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm đã qua chế biến; mua bán 

các loại đồ uống (không chứa cồn); tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 

(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này 

thông qua trang web.  
 

 
(210) 4-2016-33525 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo 
Red Ruby   (VN) 
72 Bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-33526 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Red Ruby 
Entertainment   (VN) 
72 Bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2016-33528 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 15.7.1; A15.7.2 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Trà  (VN) 
Phòng 311, chung cư Phước Long, 

phường Phước Long B, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
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(210) 4-2016-33529 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH nha khoa Đức 
Hạnh  (VN) 
1054 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Sản phẩm niềng răng không mắc cài.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ niềng răng không mắc cài.  
 

 
(210) 4-2016-33530 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 41-2016-0032683 13.07.2016 KR 

  
(591) Xanh nước biển 
(731) COSMOCOS CO., LTD.   (KR) 

7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm; cung cấp cho người tiêu dùng 

thông tin về sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm dịch 
vụ bán mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chất bổ sung dinh dưỡng 
có thành phần chính là ngũ cốc đã chế biến; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 
bánh kẹo và bánh mì; cung cấp cho người tiêu dùng tư vấn về sản phẩm liên quan đến mỹ 
phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ phụ kiện; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực sản phẩm rau quả đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán buôn dụng 
cụ dùng để trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ dùng để trang điểm; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33531 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 41-2016-0020630 03.05.2016 KR 

  
(731) COSMOCOS CO., LTD.   (KR) 

7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm; cung cấp cho người tiêu dùng 
thông tin về sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm; 
dịch vụ bán mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chất bổ sung dinh 
dưỡng có thành phần chính là ngũ cốc đã chế biến; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực bánh kẹo và bánh mì; cung cấp cho người tiêu dùng tư vấn về sản phẩm liên quan 
đến mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ phụ kiện; dịch vụ trung 
gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm rau quả đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán buôn 
dụng cụ dùng để trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ dùng để trang điểm; dịch 
vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực sản phẩm mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33532 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 40-2016-0053001 13.07.2016 KR 

  
(591) Xanh nước biển 
(731) COSMOCOS CO., LTD.   (KR) 

7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi mi mắt; kem nền trang điểm; mỹ phẩm trang điểm; tinh dầu hồi; 

nước thơm dưỡng da; kem dưỡng da; mỹ phẩm trang điểm mắt; mỹ phẩm cho mặt và cơ 
thể; nước hoa; keo bọt dùng cho tóc; dầu dưỡng tóc; tinh dầu cho tóc; nước thơm để xức 
sau khi tắm; phấn hồng mỹ phẩm; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ 
phẩm; dầu gội đầu; thuốc đánh răng; dầu cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33533 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 40-2016-0032808 03.05.2016 KR 

  
(731) COSMOCOS CO., LTD.   (KR) 

7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi mi mắt; kem nền trang điểm; mỹ phẩm trang điểm; tinh dầu hồi; 

nước thơm dưỡng da; kem dưỡng da; mỹ phẩm trang điểm mắt; mỹ phẩm cho mặt và cơ 
thể; nước hoa; keo bọt dùng cho tóc; dầu dưỡng tóc; tinh dầu cho tóc; nước thơm để xức 
sau khi tắm; phấn hồng mỹ phẩm; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ 
phẩm; dầu gội đầu; thuốc đánh răng; dầu cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-33534 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Việt Mỹ  
(VN) 
E12/2B đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33535 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Việt Mỹ  
(VN) 
E12/2B đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33536 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tố Uyên  (VN) 
60 Huỳnh Tấn Phát, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-33537 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.13.1 

(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tố Uyên  (VN) 
60 Huỳnh Tấn Phát, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.   
 

 
(210) 4-2016-33538 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Bửu Đình   (VN) 
62/8 lầu Lương Nhữ Học, phường 10, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, trà sữa.  
 

 
(210) 4-2016-33539 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.1.1; A3.4.4 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FERROLI ASEAN  
(VN) 
Lô CN7, khu công nghiệp Thạch Thất - 

Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 

bếp điện; bếp từ; bếp gas; lò nướng; máy hút mùi; thiết bị vệ sinh, cụ thể: vòi hoa sen, vòi 

nước; nồi hơi đun nước nóng bằng khí hoặc gas hoặc dầu, thiết bị lọc nước, thiết bị lọc 

không khí. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu, kinh doanh 

thương mại, mua bán sản phẩm sau: bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử 

dụng năng lượng mặt trời, bếp điện, bếp từ, bếp gas, lò nướng, máy hút mùi, thiết bị vệ 

sinh cụ thể: vòi hoa sen, vòi nước, nồi hơi đun nước nóng bằng khí hoặc gas hoặc dầu, 

thiết bị lọc nước, thiết bị lọc không khí. 
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(210) 4-2016-33540 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 1.5.15 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Intermalt Việt 
Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Cái Mép, xã Tân 
Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 31: Mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.  

 

 
(210) 4-2016-33541 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vòng Tay Mẹ  
(VN) 
5B Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dành cho trẻ em dưới dạng các trò chơi hoặc chương trình 

giáo dục đào tạo.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại đồ chơi trẻ em, xe đạp cân bằng, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cho trẻ em, cụ thể là: đào tạo năng khiếu như hội 
họa, toán trí tuệ, anh văn, nhạc, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng vận động, kỹ năng sinh 
tồn; tổ chức trò chơi cho trẻ em; trường mầm non; tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn 
hóa, thể thao, giải trí, giáo dục, tổ chức các cuộc thi tài cho trẻ em.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và bé; dịch vụ tư vấn tâm lý cho bà mẹ 
và bé.  

 

 
(210) 4-2016-33542 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vòng Tay Mẹ  
(VN) 
5B Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dành cho trẻ em dưới dạng các trò chơi hoặc chương trình 

giáo dục đào tạo.   
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Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại đồ chơi trẻ em, xe đạp cân bằng, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cho trẻ em, cụ thể là: đào tạo năng khiếu như hội 
họa, toán trí tuệ, anh văn, nhạc, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng vận động, kỹ năng sinh 
tồn; tổ chức trò chơi cho trẻ em; trường mầm non; tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn 
hóa, thể thao, giải trí, giáo dục, tổ chức các cuộc thi tài cho trẻ em.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và bé; dịch vụ tư vấn tâm lý cho bà mẹ 
và bé.  

 

 
(210) 4-2016-33543 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vòng Tay Mẹ  
(VN) 
5B Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dành cho trẻ em dưới dạng các trò chơi hoặc chương trình 

giáo dục đào tạo.   
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại đồ chơi trẻ em, xe đạp cân bằng, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cho trẻ em, cụ thể là: đào tạo năng khiếu như hội 
họa, toán trí tuệ, anh văn, nhạc, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng vận động, kỹ năng sinh 
tồn; tổ chức trò chơi cho trẻ em; trường mầm non; tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn 
hóa, thể thao, giải trí, giáo dục, tổ chức các cuộc thi tài cho trẻ em.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và bé; dịch vụ tư vấn tâm lý cho bà mẹ 
và bé.   

 

 
(210) 4-2016-33544 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại 
Vicogreen  (VN) 
56/22 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng sử dụng trong y tế.  
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(210) 4-2016-33545 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại 
Vicogreen  (VN) 
56/22 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng sử dụng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33547 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 6.1.2; 18.1.5 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, đen, xám, 

xám bạc 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phát Minh   (VN) 
Số 11 Lý Công Uẩn, phường 1, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy có gắn thiết bị phun xịt thuốc pha nước, rửa xe và chữa cháy. 
 

 
(210) 4-2016-33548 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Phát 
Motors   (VN) 
Lô G1, đường số 9, khu công nghiệp cơ 

khí ô tô thành phố Hồ Chí Minh, xã Hoà 

Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; máy xúc đất; 

động cơ cho tàu thuyền; máy phát điện; máy nén khí. 

 

Nhóm 12: Thân ô tô; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; lốp xe ô tô; xe ôtô con; xe 

tải; xe thùng; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 

tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2016-33549 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Phát 
Motors   (VN) 
Lô G1, đường số 9, khu công nghiệp cơ 
khí ô tô thành phố Hồ Chí Minh, xã Hoà 
Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; máy xúc đất; 
động cơ cho tàu thuyền; máy phát điện; máy nén khí. 

 

Nhóm 12: Thân ô tô; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; lốp xe ô tô; xe ôtô con; xe 
tải; xe thùng; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2016-33550 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Phát 
Motors   (VN) 
Lô G1, đường số 9, khu công nghiệp cơ 
khí ô tô thành phố Hồ Chí Minh, xã Hoà 
Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; động cơ khởi động dùng cho xe cộ; máy xúc đất; động cơ 

cho tàu thuyền; máy phát điện; máy khí nén. 
 

Nhóm 12: thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; lốp xe ô tô; xe tải; xe 
thùng; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2016-33552 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Mỹ Thành Phát  (VN) 
Số 144 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ, nón; mua bán túi xách tay, va li, túi đeo lưng, 
ví da.  
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(210) 4-2016-33553 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A5.3.15; A26.11.12; A25.7.22 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Lưu Đức Anh  (VN) 
Xóm Đồng Nại, xã Châu Quang, huyện 
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả cam; mua bán nước trái cây ép; mua bán cây giống mua bán cây 
trồng.  

 

 
(210) 4-2016-33554 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.13.1; A14.3.11 
(591) Xanh trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GROW GREEN AZ  
(VN) 
Số 8 ngách 78, ngõ Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-33555 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PEACELIFE 
Việt Nam  (VN) 
Số 262A Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người; cao dán, vật liệu dùng để băng bó. 

 
Nhóm 35: Mua bán: các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; cao dán, vật liệu dùng để băng bó. 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2016-33556 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A11.3.7; A26.11.12; 1.15.11; 26.13.25 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại kỹ thuật A & T 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 315, nhà B Khách sạn Thể Thao, 

làng sinh viên HAClNCO, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự chọn.  
 

 
(210) 4-2016-33557 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8; 26.1.2; A26.1.18 

(731) Trương Thị Huệ   (VN) 
Phòng 204, chung cư Lotus - House, 

đường Tô Hiến Thành, phường Quang 

Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-33558 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Châu   (VN) 
219E và 223/2D Phạm Viết Chánh, 

phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-33559 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

thủy hải sản Sài Gòn  (VN) 
Lô 4-6-8 đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; chả cá; cá viên; bột cá dùng làm thức ăn cho người; cá 
muối; cá được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2016-33560 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.4.2; A3.4.24; A3.4.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, nâu, 

nâu nhạt, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu và du lịch 
Thuận Phong  (VN) 
331/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ ép, dùng cho xây dựng; ván gỗ ép, dùng cho xây dựng; tấm gỗ lát; ván 
gỗ; vật liệu lát bằng gỗ; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-33562 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) LARSEN & TOUBRO LIMITED  (IN) 

L&T House, Ballard Estate P.O. Box: 
278, Mumbai 400 001, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện kiểu khối và các phụ kiện của nó.  

 

 
(210) 4-2016-33563 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) LARSEN & TOUBRO LIMITED  (IN) 

L&T House, Ballard Estate P.O. Box: 
278, Mumbai 400 001, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
862 

(511)   Nhóm 09: Cái ngắt điện tự động (công tắc tơ); rơ le điện; bộ ngắt mạch điện bảo vệ động 
cơ điện và các phụ kiện của chúng. 

 

 
(210) 4-2016-33564 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(731) LARSEN & TOUBRO LIMITED  (IN) 

L&T House, Ballard Estate P.O. Box: 
278, Mumbai 400 001, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đóng ngắt mạch điện.  

 

 
(210) 4-2016-33565 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; A10.1.11 
(731) LARSEN & TOUBRO LIMITED  (IN) 

L&T House, Ballard Estate P.O. Box: 
278, Mumbai 400 001, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối đóng ngắt điện.  

 

 
(210) 4-2016-33568 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; A26.11.9; 24.17.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAC Tech 
Việt Nam   (VN) 
Lô F-G, tầng 12, tòa nhà số 02 Quang 
Trung, Thạch Thang, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

(210) 4-2016-33569 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Lân   (VN) 
Số 74, đường số 1, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; đá hoa cương; gạch; gạch 
vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-33570 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 

A5.3.15; A26.11.12; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đèn LED 
Hoàng Phát  (VN) 
Số 69C, ngõ 41, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: đèn chiếu sáng công nghệ led.  

 

 
(210) 4-2016-33571 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) COVEN GARDEN HOLDING 

LIMITED   (HK) 
Unlt 17c, Sllvercorp Int'l Tower 713 
Nathan Rd, Kl, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt loại kẹp mũi; pin điện; dây điện; máy tính bảng; máy ảnh [chụp 
ảnh]; vỏ hộp loa; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; điện thoại di 
động; máy vi tính; thiết bị thu hình; thiết bị ngoại vi máy vi tính; cầu dao điện; phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết 
bị đo chính xác; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; mũ bảo hiểm; đồng hồ thông minh; 
bao đựng điện thoại thông minh; thiết bị nạp ắc quy.  

 

Nhóm 14: Đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đá quý; đồ trang trí giày bằng 
kim loại quý bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; 
chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồng hồ đeo tay; 
đồng hồ; hộp đựng đồ trang sức [tráp].  

 
Nhóm 16: Giấy; khăn lau bằng giấy; ấn phẩm; sách, tạp chí xuất bản định kỳ; tranh ảnh; 
văn phòng phẩm; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; vật 
liệu đóng sách; dụng cụ viết; mực; con dấu [đóng dấu]; băng dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; vật liệu vẽ; ruy băng mực; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng 
dạy]; mô hình mẫu của kiến trúc sư; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; mẫu may quần áo 
cho nữ; nhãn, không bằng vải; catalô.  

 
Nhóm 24: Vải' vải dệt; lụa [vải]; tấm trướng treo tường làm bằng vải; khăn mặt bằng vải; 
khăn phủ giường; tấm phủ giường [bằng vải dệt]; khăn trải bàn không bằng giấy; miếng 
lót ở bàn ăn, không bằng giấy; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải.  
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Nhóm 26: Đăng ten; ren làm viền; khoá kéo; ruy băng [đồ may vá]; đồ trang trí cho giày, 
không bằng kim loại quí; vật trang trí dùng cho quần áo; ghim cài [phụ kiện của trang 
phục]; đồ trang trí tóc; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo]; khóa cài giày; 
cúc; khoá cài của thắt lưng; tóc giả; hoa giả.  
Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tổ chức 
hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; trang trí quầy hàng; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; quảng cáo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế bao bì; cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [SaaS]; thử nghiệm vải; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; 
nghiên cứu mỹ phẩm; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; 
kiểm soát chất lượng.  

 

 
(210) 4-2016-33572 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ và thương mại Lạc 
LÊ   (VN) 
45 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33573 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam  (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-33574 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng   (VN) 
Số nhà 261 đường phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33575 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng  (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33576 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng   (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-33577 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 
Tân  (VN) 
29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33578 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 
Tân   (VN) 
29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33579 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 
Tân   (VN) 
29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33580 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 
Tân   (VN) 
29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33581 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Đồng 
Tân   (VN) 
29 đường ĐHT30, khu phố 4, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33582 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33583 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33584 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33585 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-33586 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung  (VN) 
Lô G05-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại. 
 

 
(210) 4-2016-33587 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
Lô G05-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại. 
 

 
(210) 4-2016-33589 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; 18.3.2; 18.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh da trời 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần sơn Jakapec  

(VN) 
Số nhà 25, ngõ 427 đường An Dương 
Vương, Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả mát tít (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); bột trét tường; vật liệu 
xây dựng, không bằng kim loại. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: sơn lót, sơn 
nội thất, sơn ngoại thất, sơn phủ, sơn diệt khuẩn, men cho sơn, bột bả mát tít, bột trét 
tường, vật liệu xây dựng, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-33599 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Quốc Đức  (VN) 

Xóm 10, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc tóc.  

 

 
(210) 4-2016-33600 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) LEEDEN POWERWELD SDN. BHD.  

(MY) 
No.168, Kawasan Perindustrian Air 
Keroh, 75450 Melaka, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Que hàn bằng kim loại, dây hàn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-33601 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Chronosoft 

Đông Dương  (VN) 
Số 58, đường Ba tháng Hai, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2016-33602 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  

(JP) 
2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, 
Tokyo 105-6127, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; quần áo; quần áo lót; giày thể thao (đồ đi chân); giầy chơi 
gôn (đồ đi chân); giày chơi quần vợt (đồ đi chân); giày đi bộ (đồ đi chân); tất cao cổ; bít 
tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai (đồ đội đâu); lưỡi trai che nắng (đồ đội đầu); mũ (đồ đội đâu); 
thắt lưng (trang phục); khăn choàng cổ; khăn giữ ấm cổ; găng giữ ấm cánh tay (trang 
phục); cái bao cánh tay (trang phục); găng tay hở ngón (trang phục); găng tay (trang 
phục); cái giữ ấm tai (trang phục); cổ tay áo (trang phục); dải) băng buộc đầu (trang 
phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); khăn làm mát cổ (khăn quàng cổ).  

 

 
(210) 4-2016-33604 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.16 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Toàn Cầu    (VN) 
47A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chế 

phẩm diệt trừ động vật gây hại, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại.  
 

 
(210) 4-2016-33605 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Toàn Cầu   (VN) 
47A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chế 

phẩm diệt trừ động vật gây hại, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại.  
 

 
(210) 4-2016-33606 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.11.9 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Toàn Cầu   (VN) 
47A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chế 
phẩm diệt trừ động vật gây hại, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại.  

 

 
(210) 4-2016-33613 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Da cam nhạt, đậm, trắng, xanh coban 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 

Giới Sữa  (VN) 
Số 28 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa dùng trong ngành y; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho 

trẻ em; thực phẩm chức năng; sữa dành cho người ăn kiêng.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là 
chủ yếu); sữa đặc.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa (bánh kẹo); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: sữa và sản 
phẩm làm từ sữa, sữa dùng trong ngành y, men sữa, sữa bột cho trẻ em, sữa dành cho 
người ăn kiêng, đồ uống làm từ sữa, bánh kẹo, bánh sữa, sữa chua đông lạnh; siêu thị sữa.  

 
Nhóm 39: Đóng chai, đóng gói, đóng hộp sữa.  

 
Nhóm 44: Trang trại nuôi bò sữa.  

 

 
(210) 4-2016-33614 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Da cam nhạt, da cam đậm, trắng, xanh 

coban 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 

Giới Sữa   (VN) 
Số 28 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa dùng trong ngành y; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho 

trẻ em; thực phẩm chức năng; sữa dành cho người ăn kiêng.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
873 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là 

chủ yếu); sữa đặc.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa (bánh kẹo); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: sữa và sản 

phẩm làm từ sữa, sữa dùng trong ngành y, men sữa, sữa bột cho trẻ em, sữa dành cho 

người ăn kiêng, đồ uống làm từ sữa, bánh kẹo, bánh sữa, sữa chua đông lạnh; siêu thị sữa.  

 

Nhóm 39: Đóng chai, đóng gói, đóng hộp sữa.  

 

Nhóm 44: Trang trại nuôi bò sữa.  
 

 
(210) 4-2016-33615 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 1.15.15 

(591) Da cam nhạt, da cam đậm, trắng, xanh 

coban 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 
Giới Sữa    (VN) 
Số 28 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường 

Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa dùng trong ngành y; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho 

trẻ em; thực phẩm chức năng; sữa dành cho người ăn kiêng.    

 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là 

chủ yếu); sữa đặc.    

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa (bánh kẹo); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).    

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: sữa và sản 

phẩm làm từ sữa, sữa dùng trong ngành y, men sữa, sữa bột cho trẻ em, sữa dành cho 

người ăn kiêng, đồ uống làm từ sữa, bánh kẹo, bánh sữa, sữa chua đông lạnh; siêu thị sữa.    

 

Nhóm 39: Đóng chai, đóng gói, đóng hộp sữa.    

 

Nhóm 44: Trang trại nuôi bò sữa.  
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(210) 4-2016-33616 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Da cam nhạt, da cam đậm, trắng, xanh 

coban 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 

Giới Sữa    (VN) 
Số 28 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa dùng trong ngành y; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho 

trẻ em; thực phẩm chức năng; sữa dành cho người ăn kiêng.    
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là 
chủ yếu); sữa đặc.    

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa (bánh kẹo); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: sữa và sản 
phẩm làm từ sữa, sữa dùng trong ngành y, men sữa, sữa bột cho trẻ em, sữa dành cho 
người ăn kiêng, đồ uống làm từ sữa, bánh kẹo, bánh sữa, sữa chua đông lạnh; siêu thị sữa.    

 

Nhóm 39: Đóng chai, đóng gói, đóng hộp sữa.    
 

Nhóm 44: Trang trại nuôi bò sữa.  
 

 
(210) 4-2016-33617 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Da cam nhạt, da cam đậm, trắng, xanh 

coban 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 

Giới Sữa    (VN) 
Số 28 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa dùng trong ngành y; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho 
trẻ em; thực phẩm chức năng; sữa dành cho người ăn kiêng.    

 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là 
chủ yếu); sữa đặc.    

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa (bánh kẹo); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).    
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: sữa và sản 
phẩm làm từ sữa, sữa dùng trong ngành y, men sữa, sữa bột cho trẻ em, sữa dành cho 
người ăn kiêng, đồ uống làm từ sữa, bánh kẹo, bánh sữa, sữa chua đông lạnh; siêu thị sữa.    

 
Nhóm 39: Đóng chai, đóng gói, đóng hộp sữa.    

 
Nhóm 44: Trang trại nuôi bò sữa.  

 

 
(210) 4-2016-33618 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Da cam nhạt, da cam đậm, trắng, xanh 

coban 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 

Giới Sữa   (VN) 
Số 28 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa dùng trong ngành y; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho 

trẻ em; thực phẩm chức năng; sữa dành cho người ăn kiêng.    
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là 
chủ yếu); sữa đặc.    

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa (bánh kẹo); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: sữa và sản 
phẩm làm từ sữa, sữa dùng trong ngành y, men sữa, sữa bột cho trẻ em, sữa dành cho 
người ăn kiêng, đồ uống làm từ sữa, bánh kẹo, bánh sữa, sữa chua đông lạnh; siêu thị sữa.    

 
Nhóm 39: Đóng chai, đóng gói, đóng hộp sữa.    

 
Nhóm 44: Trang trại nuôi bò sữa.  

 
 

(210) 4-2016-33620 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) G M P INDUSTRIAL CO LTD   (HK) 

7/F, Meyer Industrial Building, 2 Chong 
Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, trừ loại vận hành bằng tay; máy ép trái cây chạy bằng điện 
dùng cho mục đích gia dụng; máy xay đậu nành dùng cho mục đích gia dụng; máy 

ép/nghiền chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy sản xuất bia.  

 
Nhóm 11: Máy pha cà phê, chạy bằng điện; thiết bị sinh hơi nước; máy rang cà phê; bình 

pha cà phê, dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; hệ thống thiết bị làm lạnh sữa; máy pha 

trà, chạy bằng điện.  
 

Nhóm 21: Bộ đồ uống cà phê không làm bằng kim loại quý; cốc không làm bằng kim loại 
quý; bình rót không làm bằng kim loại quý; ấm đun nước, không dùng điện; bình pha cà 

phê, không dùng điện; bình để uống.  
 

 
(210) 4-2016-33621 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.13; 26.1.1 

(731) JENY RAHARDJO   (ID) 
Garden Street I Block F 1 RT 014/RW 

005, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, 

Jakarta Barat, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thuốc cổ truyền; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin; cồn 

ngọt (chế phẩm dược); trà thảo dược; bao con nhộng dùng cho mục đích dược phẩm; đồ 

uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm; 
dược phẩm; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 

kẹo có chứa thuốc; kẹo dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; sữa ong chúa 
dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; thực phẩm bổ 

sung làm từ thảo dược.  
 

 
(210) 4-2016-33622 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) JAPAN TOBACCO INC.  (JP) 

2-2-1 Toranomon Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá, đã được chế biến hoặc chưa chế biến; thuốc lá hút; thuốc lá dùng 

với tẩu; thuốc lá cuốn bằng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc 

lá điếu; thuốc lá điện tử; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá dạng bột để hít; gạt tàn 

thuốc lá; đót thuốc lá điếu; bật lửa cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn 
thuốc lá và diêm (vật dụng cho người hút thuốc).  
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(210) 4-2016-33623 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A8.1.16; A3.5.24; 3.5.7 
(591) Đỏ, trắng, nâu, xanh lá cây, xanh dương, 

tím, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bánh Ngọc Hải  
(VN) 
B11, tập thể Dầu khí, khu phố 1, phường 
Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu gồm: bánh ngọt, kẹo, bánh kem.  
 

 
(210) 4-2016-33624 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 11.1.22; 8.1.25 
(591) Nâu, xanh lá thẫm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thoại Khanh  
(VN) 
Số 79/8 Trần Xuân Độ, tổ 3, khu phố 2, 
phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; kẹo ngọt. 

 

 
(210) 4-2016-33625 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 7.1.24; 26.7.25; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa   (VN) 
Số 11 đường TTN17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển (thiết bị dùng để điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo như 
hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, động cơ gió, điện mặt trời); thiết bị điện dùng để 
kiểm tra, giám sát thu thập dữ liệu dùng trong lĩnh vực điện, nặng lượng tái tạo như hệ 
thống nước nóng năng lượng mặt trời, động cơ gió, điện mặt trời; thiết bị chuyển hóa năng 
lượng tái tạo (thiết bị nhằm chuyển hóa từ năng lượng thiên nhiên thành năng lượng điện). 

 

Nhóm 35: Cung cấp (mua bán) thiết bị cho các công trình tiết kiệm năng lượng.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và thi công các công trình tiết kiệm năng lượng; lắp đặt và thi công 

công trình điện; lắp đặt và thi công công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt và vận 
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hành hệ thống cung cấp năng lượng điện và hệ thống lưới điện để kết nối với mạch tích 
hợp, với màn hình máy tính và với hệ thống phân phối năng lượng trong hệ thống mạng 

lưới điện bao gồm các loại khác nhau của hệ thống năng lượng như năng lượng mặt trời, 

sức gió, pin nhiên liệu và các loại khác của hệ thống phát năng lượng tái tạo. 
 

 
(210) 4-2016-33626 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 18.1.21; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển năng lượng mặt 
trời Bách Khoa  (VN) 
Số 11 đường TTN17, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 07: Tua bin gió.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển (thiết bị dùng để điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo như 

hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, động cơ gió, điện mặt trời); thiết bị điện dùng để 

kiểm tra, giám sát thu thập dữ liệu dùng trong lĩnh vực điện, năng lượng tái tạo như hệ 
thống nước nóng năng lượng mặt trời, động cơ gió, điện mặt trời. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tủ điện, thiết bị điều khiển điện, tua bin gió.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện như: tủ điện, thiết bị điều khiển điện, tua 

bin gió.  
 

(210) 4-2016-33628 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.3.3; 3.9.14 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Kim 
Minh Phát  (VN) 
Số 15/6 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim; đinh, bu lông, ốc vít, đinh vít, chốt cửa, ghim [tất cả đều làm bằng 

kim loại]. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng ngũ kim: đinh, bu lông, ốc vít, đinh vít. 
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(210) 4-2016-33629 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vimepharco  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 

phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dầu gió, dầu xoa bóp dùng cho y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33641 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.20; 2.9.14; 2.9.18; 26.4.1; A26.4.24 

(591) Vàng, nâu đỏ, đen 

(731) Nguyễn Đức Khanh   (VN) 
Số nhà 32 ngõ 52 phố Gia Quất, phường 

Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; 

trình diễn sân khấu; tổ chức các buổi khiêu vũ.  

 

Nhóm 43: Quán bar (quán rượu); quán cà phê; nhà hàng ăn uống; cơ sở lưu trú tạm thời 

[khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; cung cấp nơi nhốt giữ động vật. 
 

 
(210) 4-2016-33642 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 26.1.2 

(591) Xanh ngọc, trắng 

(731) Công ty TNHH Thiên Dương  
(VN) 
Số 333 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 

quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước RO; máy lọc nước Nano; máy làm nóng lạnh nước; thiết bị xử lý 

nước thải; máy lọc không khí.  
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(210) 4-2016-33643 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 26.1.2 

(591) Xanh ngọc, trắng 

(731) Công ty TNHH Thiên Dương  
(VN) 
Số 333 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 

quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước RO; máy lọc nước Nano; máy làm nóng lạnh nước; thiết bị xử lý 

nước thải; máy lọc không khí.  
 

 
(210) 4-2016-33644 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) EATON CORPORATION   (US) 

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 

44122, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn.  
 

 

(210) 4-2016-33645 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A3.7.24; 3.9.20; 3.2.1; 2.9.14 

(591) Vàng, hồng, xanh da trời, xám, nâu 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Hương Giang   (VN)
Số 45-47, đường Trần Phú, phường Lê 

Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà [khu vui chơi trẻ em]; công viên 

vui chơi giải trí [dành cho trẻ em]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2016-33646 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng và 

Chống thấm Hải Phòng   (VN) 
Số 11/71 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ chống thấm (xây dựng); dịch vụ chống ẩm (xây dựng); dịch vụ về cách 

nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; dịch vụ chống ăn mòn (xây dựng); khôi phục 
và phục hồi các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-33647 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33648 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2016-33649 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Nhãn thông tin và hướng dẫn trong lĩnh vực chất bôi trơn và các lựa chọn kèm 
theo sử dụng trong xe cộ và thiết bị.  

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chất bôi trơn, cụ thể là cung cấp chuyên 
môn cho khách hàng về việc lựa chọn sản phẩm; cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh 
vực bôi trơn để tăng độ chính xác và hiệu quả trong việc lựa chọn và cài đặt sản phẩm của 
khách hàng.  

 
Nhóm 37: Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chất bôi trơn, cụ thể là, thiết lập chương 
trình bôi trơn tùy chỉnh và cung cấp kiến thức liên quan đến ngành công nghiệp dầu bôi 
về sự bôi trơn liên quan đến bảo trì xe cộ và thiết bị.  

 

 
(210) 4-2016-33660 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 70008 26.04.2016 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; phần cứng máy vi tính có thể mang 

theo/đeo vào người; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 
điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị thông tin liên lạc theo 
phương thức không dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội 
dung đa phương tiện; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện 
thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo 
vào người có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện 
thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt 
động thể chất có thể mang theo/đeo vào người (thiết bị đo chỉ số trong hoạt động thể 
chất); vòng tay kết nối [thiết bị đo kết nối với các thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn, 
giúp theo dõi hoạt động của các thiết bị đó]; thiết bị đọc sách điện tử; phần mềm máy 
tính; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển hoặc kiểm soát các 
thiết bị di động, điện thoại di động, các thiết bị có thể mang theo/đeo vào người, máy vi 
tính, các thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), ti vi, 
và máy phát viđêô và âm thanh; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm trò chơi máy 
tính; âm thanh; viđêô và nội dung đa phương tiện ghi sẵn có thể tải xuống; thiết bị ngoại 
vi của máy vi tính; thiết bị ngoại vi cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di 
động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị ngoại vi của máy tính có 
thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào người sử dụng 
cho máy vi tính, điện thoại di động; thiết bị điện tử di động, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), và máy ghi và máy 
phát viđêô và âm thanh, dụng cụ đo gia tốc; máy đo độ cao; thiết bị đo khoảng cách; thiết 
bị ghi khoảng cách; thiết bị đếm bước chân; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; màn 
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hình, màn hình hiển thị, màn hình gắn lên đầu, và bộ tai nghe sử dụng cho máy vi tính, 
điện thoại thông minh, thiết bị điện tử di dộng, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào 
người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, và máy ghi và máy phát viđêô và 
âm thanh; kính mắt thông minh; kính đeo mắt 3D; kính đeo mắt; kính râm; mắt kính; kính 
quang học; vật dùng quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; đèn flash cho 
máy ảnh; màn hình hiển thị sử dụng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di 
động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, tivi và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; bàn phím, chuột, tấm lót 
chuột, máy in, ổ đĩa và ổ đĩa cứng; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát 
viđêô và âm thanh kỹ thuật số; loa âm thanh, bộ khuếch đại và bộ thu âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong xe cộ có động cơ; thiết bị ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; 
tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; micrô; ti-vi; đầu máy thu hình và màn hình 
ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); máy thu thanh (rađiô); thiết bị phát và 
thu sóng rađiô; thiết bị điện tử hệ thống định vị toàn cầu (GPS); thiết bị hoa tiêu (hướng 
dẫn trong hàng hải); thiết bị điều khiển từ xa dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di 
động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ 
thông minh, kính mắt thông minh, máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, loa, bộ 
khuếch đại, dàn âm thanh (home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị có thể 
mang theo/đeo vào người dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện 
tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, loa, bộ khuếch đại, dàn âm 
thanh (home theater) và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị lưu trữ dữ liệu; con chip máy 
tính; pin (ắc quy); thiết bị sạc pin (thiết bị nạp ắc quy); bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp 
nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở 
rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), và bộ điều hợp điện và điện tử 
dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; giao diện (thiết bị ghép nối) dùng cho máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi của máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa di động, thiết bị 
điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, 
bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; 
màng che bảo vệ màn hình máy vi tính; vỏ bọc, túi, hộp, cặp bọc ngoài, dây đai, và dây 
đeo dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa di động, thiết bị điện 
tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe 
(nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy 
ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị dạng gậy hỗ trợ tự chụp hình; bộ nạp (sạc) 
cho thuốc lá điện tử; vòng đeo cổ điện tử để huấn luyện động vật; thiết bị điện tử theo dõi 
và quản lý chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm 
tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo 
chiều cao của mép gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự 
động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; bộ 
khuếch đại; màn hình huỳnh quang; bộ điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; 
hệ thống lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) 
công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị x-quang 
phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra 
tiếng còi; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích 
điện; thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; bít tất được làm ấm 
(sưởi) bằng điện; trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương 
trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 
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Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; bài lá; bộ đồ chơi điện tử cầm tay; trò chơi trên 
máy tính, trò chơi viđêô, và thiết bị trò chơi trên máy tính và thiết bị trò chơi viđêô, không 
phải là loại vận hành khi bỏ xu vào và cũng không phải là loại dùng với máy thu hình. 

 

 
(210) 4-2016-33661 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KYASTTINGIN CO., LTD.   (JP) 

2-42, Ohkubo 4-chome, Kita-ku, 
Kumamoto-shi, Kumamoto 860-0083, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng; bột đánh răng; chế phẩm làm bóng răng giả và hàm răng giả; 

chất làm sạch răng giả và hàm răng giả; chế phẩm để làm sạch răng giả và hàm răng giả; 
chất làm sạch có chất khử mùi cho răng giả. 

 

 
(210) 4-2016-33663 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24; 1.7.6 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh dương, trắng, xám 

nhạt 
(731) YONGKANG CHIMO INDUSTRY 

AND TRADE CO., LTD.   (CN) 
Yazhuang Xiyuan Mountain, Zhiya 
Town, Yongkang City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Đá mài [bộ phận của máy móc]; thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]; dụng 

cụ cầm tay, không vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy điện; máy và thiết bị để làm 
sạch [dùng điện]; máy gia công gỗ.  

 

 
(210) 4-2016-33664 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A17.2.2; A5.1.5 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

trắng, đỏ, hồng, tím, đen 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2016-33665 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A17.2.2; A5.1.5; 5.3.20
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2016-33666 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A17.2.2; A5.1.5 
(591) Vàng, đỏ, nâu, hồng, tím, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2016-33667 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.2; A5.1.5; 2.9.23; 2.9.25; A17.2.2
(591) Xanh, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

nâu, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2016-33668 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KYASTTINGIN CO., LTD.   (JP) 

2-42, Ohkubo 4-chome, Kita-ku, 
Kumamoto-shi, Kumamoto 860-0083, 
Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng; bột đánh răng; chế phẩm làm bóng răng giả và hàm răng giả; 

chất làm sạch răng giả và hàm răng giả; chế phẩm để làm sạch răng giả và hàm răng giả; 
chất làm sạch có chất khử mùi cho răng giả. 

 
Nhóm 05: Vật liệu cho răng giả và hàm răng giả; sứ dùng làm răng giả; hợp kim của kim 
loại quí dùng cho mục đích nha khoa; vật liệu để hàn răng; vật liệu để in dấu răng; chất 
mài mòn răng. 

 

Nhóm 10: Bộ răng giả; hàm răng giả; đinh ghim cho răng giả.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất răng giả và hàm răng giả theo yêu cầu của người khác; dịch 
vụ của kỹ thuật viên nha khoa chuyên về răng giả. 

 

 
(210) 4-2016-33669 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đe, trắng (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồng Lập  (VN) 
Số 76 đường Nguyễn Trường Té, khu 
phố 1, thị trấn An Thới, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh gạo; bánh mỳ san-wich; kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-33680 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A16.1.16; 25.5.2; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần chỉ may 

Phong Việt  (VN) 
127 Lê Văn Chí, khu phố I, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2016-33681 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hải Thiên  (VN) 
Đường TS 5, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim 

loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ống dẫn nước không bằng kim 
loại [ống cứng]; tấm lợp mái, không bằng kim loại; lớp che ngoài, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 

 

 
(210) 4-2016-33682 (220) 26.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OTV  (VN) 
Số 250, phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm điện thoại di động (ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương 
trình điện thoại di động (phần mềm có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được). 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm điện thoại di động; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
cài đặt phần mềm điện thoại di động; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet; lập trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-33683 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 24.17.5; 26.13.25 (540) 

 

(731) Cao Hữu Tùng  (VN) 
Số 27 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý ký gửi, quảng cáo cho các sản 
phẩm như: thiết bị theo dõi, thiết bị nghe nhìn, thiết bị quan sát, thiết bị liên lạc. 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ truyền phát dữ liệu; dịch vụ truyền tin số. 
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(210) 4-2016-33684 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.3.5; 26.4.9; A25.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Thanh 
Xuân  (VN) 
Số 32, phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy mài cầm tay; máy khoan cầm tay; máy bào cầm tay; máy cắt cầm tay các 

loại; máy mài hai đá; máy khoan cố định; máy cắt kim loại cố định; máy cắt cỏ; máy phát 
điện; máy phun thuốc trừ sâu; súng vặn bu lông bằng hơi (tất cả các loại máy trên không 
phải máy móc thao tác thủ công); máy nén khí, máy bơm nước; đầu phun xịt (bộ phận của 
máy); môtơ điện; phụ tùng các loại (tất cả dùng cho máy nén khí, máy bơm nước). 

 
Nhóm 08: Dùi; dụng cụ khoan; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); bào.  

 

Nhóm 19: ống dẫn nước, hơi bằng nhựa PVC, PU (nhựa cứng). 
 

 
(210) 4-2016-33685 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.23; A26.4.24 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Thanh 
Xuân   (VN) 
Số 32, phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy mài cầm tay; máy khoan cầm tay; máy bào cầm tay; máy cắt cầm tay các 
loại; máy mài hai đá; máy khoan cố định; máy cắt kim loại cố định; máy cắt cỏ; máy phát 
điện; máy phun thuốc trừ sâu; súng vặn bu lông bằng hơi (tất cả các loại máy trên không 
phải máy móc thao tác thủ công); máy nén khí; máy bơm nước; đầu phun xịt (bộ phận của 
máy); môtơ điện; phụ tùng các loại (tất cả dùng cho máy nén khí, máy bơm nước).  

 

Nhóm 08: Dùi; dụng cụ khoan; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); bào.   
 

Nhóm 19: ống dẫn nước, hơi bằng nhựa PVC, PU (nhựa cứng). 
 

 
(210) 4-2016-33687 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Thanh 
Xuân   (VN) 
Số 32, phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy mài cầm tay; máy khoan cầm tay; máy bào cầm tay; máy cắt cầm tay các 

loại; máy mài hai đá; máy khoan cố định; máy cắt kim loại cố định; máy cắt cỏ; máy phát 
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điện; máy phun thuốc trừ sâu; súng vặn bu lông bằng hơi (tất cả các loại máy trên không 
phải máy móc thao tác thủ công); máy nén khí; máy bơm nước; đầu phun xịt; môtơ điện; 
phụ tùng các loại (tất cả dùng cho máy nén khí, máy bơm nước).  

 
Nhóm 08: Dùi; dụng cụ khoan; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); bào.   

 

Nhóm 19: ống dẫn nước, hơi bằng nhựa PVC, PU (nhựa cứng). 
 

 
(210) 4-2016-33688 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.13.25; 

26.15.15 
(591) Đỏ tươi, nâu thẫm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (VN) 
Phòng 303, A1 chung cư Nguyễn Văn 
Trỗi, phường Quang Vinh, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33689 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 3.13.1; 

A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bio Green  (VN) 
Số 22 khu BT4-1, dự án khu nhà ở Trung 
Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2016-33701 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Ngọc Thiện  
(VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Lý Bôn, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
890 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; 
nước hoa.  

 

 
(210) 4-2016-33702 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Ngọc Thiện  
(VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Lý Bôn, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; băng dùng 
trong chỉnh hình đầu gối, khớp; chỉ cat-gut để khâu vết mổ; dao mổ 2 lưỡi; huyết áp kế.  

 

 
(210) 4-2016-33703 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xanh đen, 

xanh lá cây đậm 
(731) Quán vịt xiêm Hương Lúa  (VN)

Cạnh 78 (127/4B cũ), đường Võ Văn 
Kiệt, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn phục vụ các món về vịt; quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; quán rượu nhỏ; quán giải 
khát. 

 

 
(210) 4-2016-33704 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A1.1.12; A1.1.2 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Hà 

Thành  (VN) 
Số 8, ngách 66/40, ngõ 66, phố Yên Lạc, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê xay; cà phê hạt; cà phê hòa tan; cà phê sữa hòa tan; đồ uống trên cơ sở 
cà phê, trà (chè). 
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(210) 4-2016-33707 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.7; A2.3.16; 2.3.30 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
đầu tư Huệ Sáng  (VN) 
79 đường D2A, khu Dân Cư  Nam Long, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-33708 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Mai Xuân Trung  (VN) 
ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc; dược phẩm; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2016-33710 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Viện khoa học kỹ thuật hạ 
tầng và môi trường     (VN) 
Số 169B, Ngọc Khánh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát 

nước; thi công lắp đặt hệ thống xử lý rác.  
 

 
(210) 4-2016-33713 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Viện khoa học kỹ thuật hạ 
tầng và môi trường     (VN) 
Số 169B, Ngọc Khánh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát 

nước; thi công lắp đặt hệ thống xử lý rác.  
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(210) 4-2016-33714 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) INTERNATIONAL DATA GROUP, 

INC.    (US) 
5 Speen Street, Framingham, MA 01701, 
United States  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư vốn và quản lý vốn của cá nhân 

và tổ chức; cung cấp thông tin tài chính, bao gồm cả tư vấn và phân tích tài chính; dịch vụ 
tài chính và quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới buôn bán cổ phiếu và tài sản; dịch vụ đầu tư vốn; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, và bất động 
sản); quản lý, cho thuê và môi giới bất động sản; dịch vụ buôn bán chứng khoán, môi giới 
chứng khoán và môi giới hợp đồng; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ hoàn trả 
liên quan tới việc buôn bán tiền tệ được đảm bảo bởi người được ủy thác; dịch vụ tài chính 
và định giá tài chính.  

 

 
(210) 4-2016-33715 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo phông ngắn tay; áo bằng vải bông dài tay; áo khoác ngắn có mũ, 

không thấm nước; áo sơ mi; áo vét (trang phục); đồ đội đầu; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ 
đội đầu; mũ dệt kim; đồ đi chân.   

 

 
(210) 4-2016-33717 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.5; A2.1.23 
(591) Trắng, đen, da cam, hồng đậm 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
Lô NV- B57, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 

quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn phòng; mua bán, xuất 
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nhập khẩu, quảng cáo dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm 
máy tính ghi sẵn, phần mềm điện thoại di dộng ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch 
vụ cung ứng lao động; mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả 
da khác, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện 
gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, 
cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh 
xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy 
xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc 
nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy 
tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ 
thể dục, thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, 
đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, 
rượu mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối 
ống điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống 
điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, 
thiết bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là 
tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 
ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé, thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ 
kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn lao 
động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2016-33718 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.5; A2.1.23 
(591) Trắng, đen, hồng đậm 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
Lô NV- B57, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 

quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn phòng; mua bán, xuất 
nhập khẩu, quảng cáo dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm 
máy tính ghi sẵn, phần mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch 
vụ cung ứng lao động; mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả 
da khác, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện 
gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, 
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cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh 
xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy 
xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc 
nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy 
tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ 
thể dục, thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, 
đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, 
rượu mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối 
ống điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống 
điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, 
thiết bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là 
tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 
ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé, thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ 
kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn lao 
động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 

 

 
(210) 4-2016-33719 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.5; A2.1.23 
(591) Trắng, đen, hồng đậm, da cam 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
Lô NV- B57, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 

quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn phòng; mua bán, xuất 
nhập khẩu, quảng cáo dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm 
máy tính ghi sẵn, phần mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch 
vụ cung ứng lao động; mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả 
da khác, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện 
gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, 
cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh 
xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy 
xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc 
nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy 
tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ 
thể dục, thể thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, 
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đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, 
rượu mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối 
ống điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống 
điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, 
thiết bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là 
tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 
ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé, thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ 
kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn lao 
động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 

 

 
(210) 4-2016-33727 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A5.3.15; A5.1.16; A5.1.5 (540) 

  

(731) Mai Kim Anh   (VN) 
Phòng 1202, P2, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; bơ từ hạt thực vật; dầu ăn; sữa từ hạt thực vật.  
 

Nhóm 30: Bánh mì; bún; tương; cốm (từ gạo); bánh đa; bánh đa nem.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, gạo, đồ 
uống, sữa đậu mè đen, sữa đậu nành, sữa thảo mộc, bún, mỳ, phở, bánh đa nem, bánh đa, 
mứt, trái cây, bánh kẹo, mạch nha, hoá mỹ phẩm. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến (theo đơn đặt hàng của người khác) các sản phẩm 
lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, gạo, đồ uống, sữa đậu mè đen, sữa đậu nành, sữa thảo 
mộc, bún, mỳ, phở, bánh đa nem, bánh đa, mứt, trái cây, bánh kẹo, mạch nha, đậu phụ, bơ 
từ hạt thực vật, dầu ăn, sữa từ hạt thực vật, bánh mì, tương, cốm (từ gạo). 

 

 
(210) 4-2016-33728 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.1 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Dược Vương  (VN) 
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc bắc; rượu thuốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-33729 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hợp Lực  (VN) 
189 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nạp ắc quy, thiết bị sạc pin; pin để thắp sáng, ắc quy cho thắp sáng; 

hộp pin, hộp ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện, thiết bị sạc cho ắc quy điện; pin cho đèn bỏ 
túi. 

 
Nhóm 11: Đèn pin [đèn để soi sáng]; đèn pin bỏ túi, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-33730 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cà Phê Trà 
Ngọc Trai Núi  (VN) 
690 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo; đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-33731 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; A5.5.20; 18.2.1 
(591) Cam, đỏ cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số 

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam ¸, 201-
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ hậu cần vận tải (logistics); dịch vụ kho bãi; lưu giữ 
hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hoá; bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ; dịch vụ kéo xe; 
chuyển phát thư tín; chuyển phát hoa; môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
(công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đặt chỗ cho việc 
vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; xếp hàng vào kho; vận chuyển hành khách; dịch vụ 
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cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; cho thuê kho 
hàng làm lạnh thực phẩm, cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; chuyên chở hàng hoá, vận 
chuyển hàng hoá; dịch vụ giao hàng; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ. 

 

 
(210) 4-2016-33732 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Cam, vàng
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam ¸, 201-
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ hậu cần vận tải (logistics); dịch vụ kho bãi; lưu giữ 

hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hoá; bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ; dịch vụ kéo xe; 
chuyển phát thư tín; chuyển phát hoa; môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
(công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đặt chỗ cho việc 
vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; xếp hàng vào kho; vận chuyển hành khách; dịch vụ 
cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; cho thuê kho 
hàng làm lạnh thực phẩm, cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; chuyên chở hàng hoá, vận 
chuyển hàng hoá; dịch vụ giao hàng; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ.   

 

 
(210) 4-2016-33733 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nền trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hòa Phú   (VN) 
Km6, quốc lộ 21 A, đội 3, thôn Thắng 
Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-33734 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Lê Văn Điều  (VN) 
Số nhà 48, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Trà các loại.  
 

 
(210) 4-2016-33735 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm và nước giải khát ánh 
Ngọc   (VN) 
Số 6 ngõ 47/53 phố Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn các sản phẩm gồm có: nước uống tinh khiết đóng bình 

19,5 lít; nước uống tinh khiết đóng chai 1,5 lít; nước uống tinh khiết đóng chai 0,5 lít, 5 
lít, 7,5 lít, 0,3 lít.  

 

 
(210) 4-2016-33736 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lam, da cam

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ & đầu 
tư thương mại Quốc tế NASA  
(VN) 
Số 5, ngõ 176 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 

 

 
(210) 4-2016-33737 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Nam Anh  (VN) 
Số 17, ngách 77, ngõ 381 Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) liên 

quan đến ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến; 
quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa.  
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(210) 4-2016-33738 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Nam Anh   (VN) 
Số 17, ngách 77, ngõ 381 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) liên 

quan đến ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến; 

quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa.  
 

 
(210) 4-2016-33739 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Nam Anh  (VN) 
Số 17, ngách 77, ngõ 381 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) liên 

quan đến ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến; 

quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa.  
 

 
(210) 4-2016-33740 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Nam Anh  (VN) 
Số 17, ngách 77, ngõ 381 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) liên 

quan đến ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến; 

quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa.  
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(210) 4-2016-33741 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Đỗ 
Hoàng Gia  (VN) 
Số 8, tổ 3, phường Đức Thắng, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2016-33742 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.17; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng mỹ thuật PPA  (VN) 
11 Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, thiết kế đồ họa nghệ thuật, thiết kế công nghiệp; tư 
vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế kiến trúc nội ngoại thất trong công trình 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-33743 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thẩm Cương   (VN) 
52D đường Dương Công Khi, ấp 6, xã 
Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Nón (mũ) bảo hiễm.  

 

 
(210) 4-2016-33744 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Cường Thịnh Hà Nội  (VN) 
Thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, sơn bóng matit phủ bề mặt kim loại.  
 

Nhóm 19: Bột bả (matít) phủ tường.  
 

(210) 4-2016-33745 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 26.5.1; 2.1.15; 2.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2016-33746 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2016-33747 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531)  
(591) Vàng cam, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Hồng Quang Thắng  (VN) 
Số nhà 63/214 Lê Lợi, phường Lê Lợi, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Bulon, đinh vít, ốc vít.  

 

 
(210) 4-2016-33748 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; 26.13.25; A5.5.20; 24.17.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Sĩ Phú  (VN) 
355 đường vành đai trong, khu phố 2 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
902 

(511)   Nhóm 09: Âm-pli; loa; đầu đọc đĩa; đầu máy karaoke.  
 

 
(210) 4-2016-33749 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Như Hải Lê  (VN) 
02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2016-33750 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế HANA   (VN) 
Thôn Thị Tứ, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh.  

 

 
(210) 4-2016-33751 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.12.1; 26.4.3 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn hóa và 
truyền thông Phương Đông  
(VN) 
53/209 phố Đội Cấn,  phường Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản ấn phẩm, sách, truyện.  
 

 
(210) 4-2016-33753 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15; 2.9.1; 

A25.7.21; A26.11.8 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm HEALTHCARE  (VN) 
Đội 1, thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-33754 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OTI   (VN) 
Số nhà 12 phố Hàng Chiếu, phường 
Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bulông, ốc vít, đinh vít, đinh tán, đinh khuy, đinh bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33755 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.17; 3.9.18; A3.9.24 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển bất động sản Hồ 
Tây   (VN) 
Số 69B phố Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, địch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính, dịch vụ bảo hiểm. 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình, dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2016-33756 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ du lịch cáp treo 
Fansipan Sapa   (VN) 
Số 89B đường Nguyễn Chí Thanh, thị 
trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, tui, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm, dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản, dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí;.thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại), dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y, dịch vụ tắm hơi, dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2016-33757 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.2.24; 5.7.1; 18.3.23; 18.3.2; 3.2.1 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Định Ban Mê   (VN) 
278 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2016-33758 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.3; 7.3.11; A5.1.5; 24.13.1; 2.3.30; 

2.3.26 

(591) Trắng, đen, xanh, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Đậu Thị Thùy Trang   (VN) 
08/05 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh gà thịt. 
 

 
(210) 4-2016-33759 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) Trương Thị Thủy Tiên   (VN) 
Số 59 Bà Triệu, phường Tự An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, vali, túi xách, ví, cà vạt, mũ nón, phụ kiện thời 

trang, kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm 

yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, thiết 

bị và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ em trẻ sơ sinh; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-33761 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.13.1 

(731) GOLDEN LEAF (MACAU) 

TOBACCO'S MANUFACTURING 

LIMITED   (MO) 

Rua Dos Pescadores, No 66, Bloco II, 3o 

Andar-a, Macau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; hộp diêm; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc.  
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(210) 4-2016-33763 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phát 
triển thương mại Thái Thịnh  
(VN) 
704/86 Hương Lộ 2, khu phố 4, phường 

Bình Trị Đông A, quân Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón). 
 

 

(210) 4-2016-33765 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1; 2.3.11 

(731) UTOPIA INTERNATIONAL LIMITED 

COMPANY   (TW) 

6F., No.14, Ln.235, Baoqiao Rd., 

Xindian Dist., New Taipei City 231, 

Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giảm giá thực phẩm và 

đồ uống; dịch vụ bán buôn bán lẻ thực phẩm và đồ uống; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho 

người khác). 
 

 

(210) 4-2016-33766 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.1.1; 24.11.15 

(591) Xanh dương, đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 

Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 

sơn, sơn lót.  
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(210) 4-2016-33767 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.13.10; 26.4.3; 1.13.1; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 

Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 

sơn, sơn lót.  
 

 
(210) 4-2016-33768 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A7.1.11; 26.1.2; A20.1.5 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 

Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 

sơn, sơn lót.  
 

 
(210) 4-2016-33769 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 

Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 

sơn, sơn lót.  
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(210) 4-2016-33770 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 

Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 

sơn, sơn lót.  
 

 
(210) 4-2016-33771 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 

Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 

sơn, sơn lót.  
 

 
(210) 4-2016-33772 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành  (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-33773 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành  (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33774 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A24.15.7; 26.3.23; 26.3.4 

(591) Xanh, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành  (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33775 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành  (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-33776 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành  (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33777 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33778 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 

(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-33779 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33780 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy), van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33781 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; 26.2.3 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy), van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-33782 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy), van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33783 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.4 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy), van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-33784 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.3.5; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 

(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy), van công nghiệp, van ống 

nước bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-33785 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.7.6; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghiệp Tân 
Thành   (VN) 
Số 1 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vòng đệm bằng kim loại cho van công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-33787 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A16.3.5; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và quảng cáo Saigon Marvel  
(VN) 
Số 65/D18 đường 59, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ trường quay; sản xuất phim viđêô; tổ chức các cuộc 

thi; nhiếp ảnh.  
 

 
(210) 4-2016-33788 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Hồng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tổng hợp Hưng Dũng  
(VN) 
90/11 Dương Cát Lợi, khu phố 4, thị trấn 

Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
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(210) 4-2016-33789 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.15.7; 26.3.2 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét. 
 

 
(210) 4-2016-33790 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.15.7 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-33791 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.3 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
915 

(210) 4-2016-33792 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-33793 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.15.7; 26.3.2 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-33794 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7; 25.1.25; 

25.1.5 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng Tạo ý 
Tưởng Kinh Doanh  (VN) 
79 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
916 

(210) 4-2016-33795 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7; 25.1.25; 

25.1.5 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng Tạo ý 
Tưởng Kinh Doanh   (VN) 
79 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-33796 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7; 25.1.25; 

25.1.5 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng Tạo ý 
Tưởng Kinh Doanh   (VN) 
79 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-33797 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7; 25.1.25; 

25.1.5 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng Tạo ý 
Tưởng Kinh Doanh   (VN) 
79 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2016-33798 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 1.5.1 

(591) Trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Trường Sinh  (VN) 
Tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozon và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng 

không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

 
(210) 4-2016-33799 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 

phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; dầu gió, dầu xoa bóp dùng cho y tế.  
 

(210) 4-2016-33800 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) HOYU KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS HOYU CO., LTD.)   (JP) 

501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, 

Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm nhuộm màu tóc; chế phẩm khử màu cho tóc; 

chế phẩm tẩy màu cho tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm chăm 

sóc tóc; kem dưỡng tóc; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; kem ủ tóc [làm mượt tóc và cải 

thiện tình trạng xấu của tóc]; mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể.  
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(210) 4-2016-33801 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2 

(591) Vàng nâu, đen, trắng 

(731) MOST PERFECTLY ENTERPRISE 

CO., LTD.   (TW) 

No.59, Meichou 2 Rd., I-Lan Shih, I-Lan 

Hsien, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Máy đạp bộ (thiết bị thể thao); máy tập chạy bộ; dụng cụ rèn luyện cơ bắp; 

thiết bị tập thể dục thể chất; máy chèo thuyền (thiết bị thể thao); máy tập thể dục; dụng cụ 

tập thể dục.  
 

 
(210) 4-2016-33802 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.1.1; 26.1.1; 24.9.1; 5.7.3; 5.13.1; 

25.1.25 

(591) Vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH Samurai Việt 
Nam   (VN) 
Nhà số 66, ngõ 101, phố Đào Tấn, 

phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bim bim, bánh kẹo. 

Nhóm 32: Nước giải khát (không chứa cồn).  
 

 
(210) 4-2016-33803 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 14.1.13; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đen 

(731) RICECO INTERNATIONAL, INC. (A 

BAHAMAS CORPORATION)   (BS) 

1st Floor, Kings Court, Bay Street P.O. 

Box N-3944 Nassau, Bahamas  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ, chất diệt loài gây hại, chất diệt nấm và thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2016-33805 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.9.24; 3.9.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nam Việt  

(VN) 
19D đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn thủy sản; thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm. 
 

 
(210) 4-2016-33807 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-33808 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-33809 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33810 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-33811 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-33812 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh     (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33813 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

(210) 4-2016-33814 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
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như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33815 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần HERA Việt 

Nam   (VN) 
Số 8A/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-33816 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần HERA Việt 

Nam   (VN) 
Số 8A/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-33817 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ cam, trắng, vàng, xanh, xanh ngọc, 

xanh nhạt, đỏ hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 

 
(210) 4-2016-33818 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quốc Tế lBC Tây Âu   (VN) 
Số 48A, tổ 46, đường Trung Yên 9, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33819 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc Tế lBC Tây Âu   (VN) 
Số 48A, tổ 46, đường Trung Yên 9, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33820 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakam Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; các chế phẩm chống nắng, kem dưỡng tóc, kem dưỡng da; 
dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-33821 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-33822 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nâu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2016-33823 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SENA CREO  (VN) 
Số nhà 179 Hoa Lan, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống.  

 

 
(210) 4-2016-33824 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.15 
(731) NTT DOCOMO, INC.   (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-6150 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến việc bán hàng hóa; xúc tiến bán các hàng hóa và dịch vụ của 

người khác bằng cách cung cấp phiếu ưu đãi điện tử cho người tiêu dùng; đại lý quảng 
cáo, quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn 
nghiệp vụ thương mại; tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động của kế hoạch trao điểm 
khích lệ dành cho việc xúc tiến bán hàng.  

 

 
(210) 4-2016-33826 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thiết bị nhà bếp 

Bách Hợp   (VN) 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; bàn; ghế; giường; tủ; tủ bếp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.  
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Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-33827 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) ALTICOR INC   (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); chất thơm (mỹ phẩm).  

 

(210) 4-2016-33828 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) ALTICOR INC    (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 10: Máy siêu âm chỉ được sử dụng trong các thiết lập phi y tế cho việc cải thiện da 
dùng mỹ phẩm, cho mục đích chăm sóc da dùng mỹ phẩm cũng như cho mục đích thể 
hình và giảm cân.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2016-33829 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Trần Thị Thu Thảo  (VN) 

18 Nguyễn Trãi, phường 2, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-33830 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và sản xuất Thuận Phát  
(VN) 
110/51 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; tivi; đầu máy kỹ thuật số; bộ điều chỉnh ánh 
sáng; đầu máy hát karaoke, bộ trộn âm (mixer). 

 

 
(210) 4-2016-33831 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.21; A24.15.11; A5.5.20; A5.5.21; 

24.13.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Long Thiên  
(VN) 
216 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt. 
 

Nhóm 16: Bao bì ni lông.  
 

 
(210) 4-2016-33832 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.2; 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nhà nghỉ The 
Highland House   (VN) 
79 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà nghỉ.  
 

 
(210) 4-2016-33833 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 9.9.1; A9.9.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Trần Thị Kim Ngân   (VN) 
158Bis/12 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-33834 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bánh Miền 
Trung  (VN) 
Số 138 Kỳ Đồng, phường Xuân Hà, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, nguyên liệu dùng làm bánh: bột mì, bột ngũ cốc, kem các 

loại thuộc nhóm này dùng để làm bánh.  
 

 
(210) 4-2016-33835 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH điện tử điện 

máy Việt Nam   (VN) 
Thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); thiết bị báo động; micro; loa phóng thanh; bộ đổi 

điện; cáp điện; phích cắm, ổ cắm [vật nối điện]; máy biến áp tăng áp.  
 

 
(210) 4-2016-33836 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 015522915 10.06.2016 EM 

(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 

 
(210) 4-2016-33837 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 015522873 10.06.2016 EM 

(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.   
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(210) 4-2016-33838 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) FUJIAN XINYINJIA PUMP 

INDUSTRY CO., LTD   (CN) 

No. 68, Saijiangbei Road, Saiqi 

Economic Development Zone, Fu'an 

City, Fujian Province, People's Republic 

of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ).  
 

(210) 4-2016-33839 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 15.7.1; A5.3.13; A3.7.24; 3.1.8; 3.1.16 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh đậm 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất Sơn 
Linh Thư  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 23, tổ 10, cụm 1, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

 
(210) 4-2016-33841 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Chuỗi Toàn Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, tòa nhà Nam Cường, khu đô thị 

Dương Nội, đường Tố Hữu, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành  phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-33842 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hometek 
Việt  (VN) 
Số 71, ngõ 42, phố Sài Đồng, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 

để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị 

làm lạnh đồ uống; thiết bị làm lạnh nước; thiết bị làm nóng nước. 
 

 
(210) 4-2016-33843 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.14; 1.15.23; 26.1.1 

(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hometek 
Việt  (VN) 
Số 71, ngõ 42, phố Sài Đồng, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 

để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị 

làm lạnh đồ uống; thiết bị làm lạnh nước; thiết bị làm nóng nước. 
 

 
(210) 4-2016-33844 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A11.3.7 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Hộ kinh doanh cá thể nhà 
hàng Bà Mân   (VN) 
Số 113 đường Hà Huy Tập, phường Nam 

Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-33845 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 17.1.19 

(591) Đỏ, da cam, trắng 

(731) Nguyễn Văn Huyền   (VN) 
Số 39 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân 

Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ (dụng cụ đo thời gian).  

 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2016-33846 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A2.1.16; 2.1.30 

(591) Hồng đậm, đen, trắng 

(731) Đặng Hoài Thanh  (VN) 
Khối phố 3, phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-33847 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.4.7 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và vận 
tải Bách Quân  (VN) 
Số 8, ngách 25/30 phố Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; vận 

chuyển hàng hoá; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2016-33848 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thủy Hồng   (VN) 
Thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện 

ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa (thiết bị vệ sinh); phụ kiện bồn tắm; máy nướng bánh mỳ; 

máy rang cà phê; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: vòi hoa sen, bồn rửa (thiết bị vệ sinh), 
phụ kiện bồn tắm, máy nướng bánh mỳ, máy rang cà phê, dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 

 
(210) 4-2016-33849 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh nõn chuối, vàng, nâu, hồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; cao dán; băng dính dùng cho mục đích y tế; 
vật liệu băng bó (dùng trong y tế).  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bao cao su; vòng tránh thai; băng đeo (băng bó hỗ 
trợ). 

 

 
(210) 4-2016-33850 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) MlLLlONA COSMETICS CO., LTD.  

(JP) 
5-7 Honmachi 3-chome, Chuo-ku, 
Osaka-city, Osaka, 541-0053 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 
 

 
(210) 4-2016-33851 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) MlLLlONA COSMETICS CO., LTD.  

(JP) 

5-7 Honmachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka-city, Osaka, 541-0053 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 
 

 
(210) 4-2016-33852 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.1.2; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Nam Thành   (VN) 
Tổ 2, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dầu khí như xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm liên quan.  
 

 
(210) 4-2016-33853 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.21; 1.15.5; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, nâu đất, đỏ cam, vàng cam, đen, 

đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TG FOOD   (VN) 
34 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-33854 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  
(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bầu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33855 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  
(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bầu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33856 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  
(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bầu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-33857 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bầu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33858 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bầu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33859 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bầu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33860 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33861 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2016-33862 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam  (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng bán kem.  
 
 

(210) 4-2016-33863 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Trắng, tím than, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam  (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng bán kem.  
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(210) 4-2016-33864 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng kim đậm, vàng 

kim nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 

Nam  (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng bán kem.  
 

(210) 4-2016-33865 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh dương, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trường Quốc 

tế EDUVIET   (VN) 
Số 5, ngách 22, ngõ 416, tổ 41, cụm 3, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); văn phòng phẩm; ấn phẩm; tạp chí 

xuất bản định kỳ; sổ tay hướng dẫn; sách. 
 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ hội 
thảo từ xa; dịch vụ hội nghị từ xa; dịch vụ hội nghị truyền hình; cung cấp kênh viễn thông 
cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; xuất bản sách; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện (đào 
tạo); khảo thí giáo dục; thông tin giáo dục; khóa đào tạo từ xa; dịch thuật. 

 

Nhóm 42: Kiểm định; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 
kiểm tra, kiểm soát chất lượng; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu sản phẩm mới. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà trẻ ban ngày; nhà dưỡng lão; cho thuê phòng họp; dịch vụ cắm trại 
ngày nghỉ; dịch vụ quán cà phê. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ hộ lý, chăm sóc y tế; nhà dưỡng 
bệnh; dịch vụ tư vấn tâm lý; dịch vụ trị liệu; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; quản lý quyền tác giả; tư vấn sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2016-33866 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A14.7.20 
(591) Đen, trắng, tím 
(731) Công ty TNHH 24H HAIR HOUSE  

(VN) 
Lô 2 An Vạn Plaza, đường Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da chăm sóc tóc, chăm sóc 
móng. 

 

Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực làm đẹp; trung tâm dạy nghề; đào tạo kỹ thuật thẩm mỹ, 
mát xa cắt tóc, tạo kiểu tóc, làm móng tay, móng chân. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc, tạo kiểu tóc; mát xa mặt và toàn thân, dịch vụ chăm 
sóc, tạo kiểu, sơn móng. 

 

 
(210) 4-2016-33867 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhựợng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý tổ 

chức và khuếch trương kinh doanh, cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-33868 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 16.3.17; 26.1.1; 3.7.5; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý tổ 

chức và khuếch trương kinh doanh, cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 

và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 

nhượng quyền thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-33869 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.2.3; 26.2.1 

(731) Công ty TNHH SAIGON 
MEMORIES   (VN) 
2549/28/3/28, Phạm Thế Hiển, phường 

7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tổ chức triển lãm 

cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh 

doanh khách sạn; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 

chuyển hành khách; thăm quan [du lịch]. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ 

điều chỉnh nhạc [DJ]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; trình diễn sân khấu. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; quán cà phê; 

cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ 

tiệc, hội họp, đám cưới). 
 

 
(210) 4-2016-33870 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, bột giặt, thuốc đánh răng, nước rửa bát, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, dầu 

gội đầu. 
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(210) 4-2016-33871 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, bột giặt, thuốc đánh răng, nước rửa bát, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, dầu 

gội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-33872 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, bột giặt, thuốc đánh răng, nước rửa bát, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, dầu 

gội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-33873 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, bột giặt, thuốc đánh răng, nước rửa bát, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, dầu 

gội đầu. 
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(210) 4-2016-33874 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, bột giặt, thuốc đánh răng, nước rửa bát, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, dầu 

gội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-33875 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.24; 26.3.23 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Hải Anh  (VN) 
129 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; dây đai dùng cho băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi 

có kinh nguyệt. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần co giãn; áo len; trang phục dệt; quần áo trẻ em; 
quần áo trẻ sơ sinh; quần áo chống nước (trang phục); giầy dép; mũ; tất; găng tay (trang 
phục); cà vạt; thắt lưng da (trang phục). 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ quần áo, quần áo lót, quần áo co giãn, áo len, trang phục dệt, 
quần áo trẻ em, trẻ sơ sinh, quần áo chống nước, giầy dép, mũ, tất, găng tay, cà vạt, thắt 
lưng da; quảng cáo quần áo, quần áo lót, quần co giãn, áo len, trang phục dệt, quần áo trẻ 
em, trẻ sơ sinh, quần áo chống nước, giầy dép, mũ, tất, găng tay, cà vạt, thắt lưng da; tổ 
chức hội chợ, triển lãm hàng hóa; các hoạt động marketing trên thị trường; đại lý xuất 
nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2016-33876 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.13.4; 5.3.20; A26.11.11 
(591) Nâu, vàng nhạt, da cam 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (Trà), café; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, hạt trân châu (làm từ ngũ cốc), 
bánh ngọt. 

 

Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và khuếch trương kinh doanh; cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán café, dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh tại cửa 
hàng, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-33877 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, xanh thẫm, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (Trà), café; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, hạt trân châu (làm từ ngũ cốc), 

bánh ngọt.  
 

Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và khuếch trương kinh doanh; cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán café, dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh tại cửa 
hàng, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-33878 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.9; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (Trà), café; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, hạt trân châu (làm từ ngũ cốc), 
bánh ngọt.  

 
Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và khuếch trương kinh doanh; cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán café, dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh tại cửa 
hàng, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-33879 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 4.5.15 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (Trà), café; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, hạt trân châu (làm từ ngũ cốc), 
bánh ngọt.  

 

Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và khuếch trương kinh doanh; cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán café, dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh tại cửa 
hàng, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-33881 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.24; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, hạt trân châu (làm từ ngũ cốc), 
bánh ngọt.  

 
Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và khuếch trương kinh doanh; cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh tại cửa 
hàng, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2016-33882 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.8; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, đen, vàng 

cam 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, hạt trân châu (làm từ ngũ cốc), 
bánh ngọt.  

 

Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và khuếch trương kinh doanh; cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh tại cửa 
hàng, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2016-33883 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.13.25 
(731) AN JARL ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No. 23, Jwu-Gong 3rd Lane, Ren-Wuu 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; ống vòi tưới nước; khớp nối ống, không bằng 
kim loại; đầu nối dùng cho ống, không bằng kim loại; màng mỏng bằng chất dẻo, không 
dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-33884 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) LEFERI INC.  (KR) 

10th Floor, 447 Teheran-ro, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý thông tin thương mại; điều hành 
thương mại việc li-xăng hàng hóa và dịch vụ của người khác; tư vấn quản lý nhân sự; xúc 
tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ trung gian thương mại; tiếp thị.  

 

 
(210) 4-2016-33887 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.3 (540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Anh  (VN) 
62/1 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; áo sơ mi; váy; quần dài; áo vest. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; thăm dò dư luận; marketing; dán áp phích quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm, trưng bày sản phẩm; tổ chức trình diễn thời trang nhằm mục đích hỗ trợ bán hàng. 

 

Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ may. 
 

 
(210) 4-2016-33888 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 3.7.17; 26.15.7; 

26.15.15; A25.7.5 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý kim cương Mỹ Anh  (VN) 
Số 12A, phố Đặng Tất, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đá bán quý; đá quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo (trang sức cho y 

phục); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; bạc thô và dát mỏng. 
 

Nhóm 24: Lụa (vải); vải bóng như lụa (vải). 
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Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng vai; quần bơi; quần áo bơi; trang phục; mũ tắm. 
 

 
(210) 4-2016-33891 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIDGROUP  
(VN) 
D2, lô C, D11 khu ĐTM Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, 
mỹ phẩm, đồ ăn, thức uống, đồ điện gia dụng: ti vi, tủ lạnh, quạt điện, máy giặt, máy say 
sinh tố, nồi cơm điện; dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý 
nhà ở kiểu căn hộ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, trường học, 
bệnh viện; sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa, hệ thống báo cháy, hệ 
thống thang máy, điện, nước cho các công trình xây dựng; làm sạch toà nhà [bên trong]; 
dịch vụ giặt là. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ đưa đón học; dịch vụ chuyển nhà; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; cung cấp nước. 

 

Nhóm 41: Trường mầm non; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; trung tâm thể dục thể thao. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; quán rượu nhỏ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám; dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; 
chăm sóc vườn hoa, khuôn viên. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh. 
 

 
(210) 4-2016-33892 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIDGROUP  
(VN) 
D2, lô C, D11 khu ĐTM Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, 

mỹ phẩm, đồ ăn, thức uống, đồ điện gia dụng: ti vi, tủ lạnh, quạt điện, máy giặt, máy say 
sinh tố, nồi cơm điện; dịch vụ quảng cáo.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
947 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý 
nhà ở kiểu căn hộ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, trường học, 
bệnh viện; sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa, hệ thống báo cháy, hệ 
thống thang máy, điện, nước cho các công trình xây dựng; làm sạch toà nhà [bên trong]; 
dịch vụ giặt là.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ đưa đón học; dịch vụ chuyển nhà; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; cung cấp nước.  

 

Nhóm 41: Trường mầm non; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; trung tâm thể dục thể thao.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; quán rượu nhỏ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám; dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; 
chăm sóc vườn hoa, khuôn viên.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh. 
 

 
(210) 4-2016-33893 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIDGROUP  
(VN) 
D2, lô C, D11 khu ĐTM Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, 
mỹ phẩm, đồ ăn, thức uống, đồ điện gia dụng: ti vi, tủ lạnh, quạt điện, máy giặt, máy say 
sinh tố, nồi cơm điện; dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý 
nhà ở kiểu căn hộ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, trường học, 
bệnh viện; sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa, hệ thống báo cháy, hệ 
thống thang máy, điện, nước cho các công trình xây dựng; làm sạch toà nhà [bên trong]; 
dịch vụ giặt là.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ đưa đón học; dịch vụ chuyển nhà; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; cung cấp nước.  

 

Nhóm 41: Trường mầm non; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; trung tâm thể dục thể thao.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; quán rượu nhỏ.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám; dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; 
chăm sóc vườn hoa, khuôn viên.   
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Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh. 
 

 
(210) 4-2016-33895 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; 5.13.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Đình Diện  (VN) 
Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 
 
 

(210) 4-2016-33896 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nam Việt úc  

(VN) 
120/7 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia; chất chống thấm; hoá chất chống thấm/ dạng keo; phụ gia 
chống thấm; chế phẩm hóa học dùng để sản xuất sơn; chất kết dính dùng trong công 
nghiệp.   

 

Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn vecni; sơn chống gỉ; sơn phủ.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chà ron; vữa 
xây tô (xi măng); thạch cao; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-33897 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 24.15.21 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nam Việt úc  

(VN) 
120/7 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia; chất chống thấm; hoá chất chống thấm/ dạng keo; phụ gia 

chống thấm; chế phẩm hóa học dùng để sản xuất sơn; chất kết dính dùng trong công 
nghiệp.  
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Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn vecni; sơn chống gỉ; sơn phủ. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chà ron; vữa 
xây tô (xi măng); thạch cao; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-33898 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3; 24.5.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
truyền thông Triệu Sơn  (VN) 
Số 60, ấp 7, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, 
huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; bộ lọc nước uống; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị ion hoá dùng để xử lý 
nước.  

 

 
(210) 4-2016-33899 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 1.15.15; 3.7.17; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2016-33900 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Trắng, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2016-33901 (220) 27.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-33906 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.9.4; A26.11.12 (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu hoá học; nghiên cứu vật lý; kiểm tra chất lượng; nghiên cứu sinh 

học; phân tích nước; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học.  
 

 
(210) 4-2016-33908 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.15.6; A1.1.10; A1.1.5; 25.1.25; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Tân Trường Hưng  
(VN) 
Số 6, ngách 6/203, tổ dân phố Miêu Nha 
2, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tôn, tôn chống nóng, tôn mát.  
 

 
(210) 4-2016-33909 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NEST Việt Nam  (VN) 
Thôn Thuỵ Lôi, xã Thuỵ Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điều khiển tự động, thiết bị xử lý trung tâm; thiết bị xử lý 

trung tâm tự động (thiết bị điện tử). 
 

 
(210) 4-2016-33910 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NEST Việt Nam  (VN) 
Thôn Thụy Lôi, xã Thuỵ Lâm, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điều khiển tự động, thiết bị xử lý trung tâm; thiết bị xử lý 

trung tâm tự động (thiết bị điện tử). 
 

 
(210) 4-2016-33911 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Không Biển 
Hiệu  (VN) 
Số 39, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2016-33912 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Luân  (VN) 
P911 CT1 chung cư học viện quân Y 103 

- Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2016-33913 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1 

(591) Đen, nâu, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần APA LAND  
(VN) 
Số 839/4/17 Lê Văn Lương, tổ 9, ấp 5, xã 

Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, xôi, bánh chưng; cơm lam.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán bán xôi; xe bán xôi lưu động.  
 

 
(210) 4-2016-33914 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Đầu tư 
và Thương mại Hà Nội   (VN) 
Tầng 2, số nhà 42, ngõ 178 Tây Sơn, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 27: Thảm, thảm chùi chân: thảm trải sàn nhà, thảm chùi chân.  

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 

(210) 4-2016-33915 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.23; 26.13.25 

(591) Da cam, trắng 

(540) 

 

(731) Đinh Đức Thắng  (VN) 
Số nhà 15, ngõ 66, đường Hồ Tùng Mậu, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo, găng tay, kính, giày bảo hộ phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm; thiết 

bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân.   
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(210) 4-2016-33916 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Gia Quốc  (VN)
146 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dầu tràm (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu tràm (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-33917 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6; 26.13.25; 25.3.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH INS VINA  (VN) 

532A đường TA28, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Balô; vali; ví; túi đeo vai; túi xách tay; túi đeo bụng.  
 

Nhóm 35: Mua bán balô; vali; ví; túi đeo vai; túi xách tay; túi đeo bụng.  
 

 
(210) 4-2016-33919 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 1.15.11 
(591) Xanh tím, xám, đen 
(731) Trần Thị Thiên Trang  (VN) 

59 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 

được).  
 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản; định giá bất động sản; cho thuê căn hộ. 
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(210) 4-2016-33920 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Đông Hạnh  (VN)

74 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: huyết thanh (serum) nhau thai dưỡng da; huyết thanh (serum) nhau 

thai trắng da; huyết thanh (serum) nhau thai chống lão hóa; huyết thanh (serum) nhau thai 
chăm sóc mắt; huyết thanh (serum) nhau thai tái tạo da. 

 

 
(210) 4-2016-33921 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, các chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng 

tóc, nước giặt, nước xả vải.  
 

 
(210) 4-2016-33922 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây dựng 
Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 43 A20 Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 

bị xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-33923 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh ngọc, da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Triển 
Vọng   (VN) 
163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đồ gỗ nội, ngoại thất; điều hành kinh doanh cho khách 
sạn, quản lý kinh doanh của khách sạn.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê. 

 

 
(210) 4-2016-33924 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Trắng, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Blue Fire  
(VN) 
672/1/5 Lê Văn Khương, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bếp gas, bếp điện từ, máy nước nóng năng lượng mặt 

trời, máy hút khử mùi, máy hút bụi, máy lọc không khí, máy rửa bát, lò vi sóng, nồi cơm 
điện, máy lọc nước máy điều hòa, máy giặt, tủ đông, tủ mát, tủ lạnh, chậu rửa, vòi chậu 
nóng lạnh, lavabo nóng lạnh, vòi sen cây, củ của vòi sen, dây điện, bóng đèn điện, máng 
đèn, ổ cắm điện, công tắc, quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-33925 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Thái 
Ngân   (VN) 
1979/8/6/24 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; nước hoa; kem tắm trắng da; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu gội 

đầu.  
 

 
(210) 4-2016-33926 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care   (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 
sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2016-33927 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Salen Travel  
(VN) 
201 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du lịch; điều hành tua (tour) du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-33928 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Sương  (VN) 
71 đường số 19, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; va li; ô và dù.  
 

Nhóm 21: Bộ chén đĩa (dĩa) sứ; lọ sứ; ly tách sứ, ly tách thủy tinh; bình thủy tinh; bộ chén 
đĩa (dĩa) thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2016-33930 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island 
Co. Cork, Ireland  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-33931 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) WELCRON HEALTHCARE CO., LTD.  

(KR) 
5, Baekbeom-ro, 603beon-gil, Bupyeong-
gu, Incheon, 403-847 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có lợi cho sức khỏe; chế phẩm làm rụng lông và chế phẩm 
tẩy da chết; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc và da đầu; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc 
sắc đẹp; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm trang điểm cho mặt và cơ thể; mặt nạ làm đẹp; dung dịch vệ sinh phụ nữ không 
chứa thuốc; xà phòng dùng cho cá nhân; chế phẩm làm sạch tay; kem đánh răng và nước 
súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh thân thể; chất thơm và nước 
hoa; khăn giấy được tẩm mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; quản trị kinh doanh; chức 
năng văn phòng, cụ thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, 
dịch vụ tốc ký, ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ.  

 

 
(210) 4-2016-33932 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Đào Ngọc Sơn  (VN) 

Tổ 2A phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tố tụng, dịch vụ tư vấn 

pháp lý ngoài tố tụng, dịch vụ trọng tài phân xử, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ.  
 

 
(210) 4-2016-33933 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.9 
(591) Xám trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
Pilla   (VN) 
F2/3B ấp 6, xã Vinh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (kem dưỡng da, kem và bột tắm trắng), sữa rửa mặt, nước hoa, nước 

rửa tay.  
 

 
(210) 4-2016-33936 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh lá, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Diện  (VN) 
243/20 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đèn trang trí.  
 

 
(210) 4-2016-33937 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Ngô Thị Lan Anh   (VN) 
Số 5 ngách 44/26 Phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-33938 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phẩn BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

(210) 4-2016-33939 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phẩn BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).   

 

 
(210) 4-2016-33940 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).   
 

 
(210) 4-2016-33941 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-33942 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).   

 

 
(210) 4-2016-33943 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Vita Signature  

(VN) 
344/2A Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-33945 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island 
Co. Cork, Ireland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-33946 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Khoa  

(VN) 
Số 9, Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33947 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Khoa  

(VN) 
Số 9, Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-33948 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Khoa  

(VN) 
Số 9, Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33949 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược Khoa  

(VN) 
Số 9, Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-33950 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A5.3.13; A26.3.7; 26.4.4 
(731) RNA INTELLECTUAL PROPERTY 

LIMITED  (VG) 
Wickham's Cay, Road Town, Tortola, 
British Virgin Island  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không xếp trong nhóm khác; 
đồ trang hoàng cây noel. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2016-33951 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1; 15.7.15 
(731) RNA INTELLECTUAL PROPERTY 

LIMITED  (VG) 
Wickham's Cay, Road Town, Tortola, 
British Virgin Island 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không xếp trong nhóm khác; 
đồ trang hoàng cây noel. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2016-33952 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25; 26.15.15; 1.15.23; A26.11.12 
(731) RNA INTELLECTUAL PROPERTY 

LIMITED  (VG) 
Wickham's Cay, Road Town, Tortola, 
British Virgin Island 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không xếp trong nhóm khác; 
đồ trang hoàng cây noel. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2016-33953 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
môi trường Vành Đai Xanh.  
(VN) 
160 ỷ Lan Nguyên Phi, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2016-33954 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần PUNTO ý  (VN) 

Số 62 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sơ cà phê; bột cà phê được đóng 
thành hộp nhỏ dùng cho máy pha cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu.  

 

 
(210) 4-2016-33955 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 8.1.18; 26.1.2 
(591) Xanh, cam, trắng 
(731) G02VI S.R.L. (LTALIA)   (IT) 

Via G.Garibaldi 99, 00047, Marino 
(RM), Italy 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); kem đánh dậy bọt. 
 

Nhóm 30: Cà phê; kem lạnh; kem tráng miệng (bánh kẹo). 
 

Nhóm 35: Mua bán: kem, cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng kinh doanh đồ ăn uống, giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-33956 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 24.17.15 
(591) Nâu, vàng đất, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GREENPHAR Việt 
Nam  (VN) 
Số 70 Nguyễn Công Trứ, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-33957 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.11 
(731) DlNG MAO DUAN.   (CN) 

No. 136 fenjiang west road, plngtou 

vlllage, chendai town, jinjiang city, 

fujian province, china.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải lót dùng cho giầy; vải tơ nhân tạo; vải sử dụng trong ngành dệt; vải co 
giãn; vải sợi dệt.  
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(210) 4-2016-33958 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - cơ 
khí - vận tải - du lịch Hoàng 
Long   (VN) 
2443 Quốc lộ 1 A, khu phố 4, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô bao gồm: nhíp xe ô tô; trục ắc nhíp; quang nhíp; phanh trống 
(tăng bua thắng); bù long (bulong) dùng cho xe ô tô; bánh răng chuyển động dùng cho xe 
« tô. 

 

 
(210) 4-2016-33959 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LINGHOME & 
SMES   (VN) 
11C Nguyễn Hiền, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư vốn; tư vấn sàn giao dịch vốn.  
 

 
(210) 4-2016-33960 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Tâm  (VN) 
C3/30E1 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp học sinh; túi du lịch; va li.  
 

 
(210) 4-2016-33961 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.4.6; 26.7.25; 14.1.13 
(591) Cam, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Tâm  (VN) 
C3/30E1 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp học sinh; túi du lịch; va li.  
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(210) 4-2016-33962 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A14.1.3; 26.1.2; A26.4.6; 26.7.25 

(591) Da cam, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Tâm   (VN) 
C3/30E1 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp học sinh; túi du lịch; va li.  
 

 
(210) 4-2016-33963 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.1.11; 2.9.1; A2.1.23 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phạm 
Hùng Ngân  (VN) 
599 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-33964 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Anh Kiệt  (VN) 
Khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao.  

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 

uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2016-33965 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; A26.11.8; A1.1.10; 25.5.3 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ 26-3  (VN) 
38/9 đường số 5A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa và các công trình khác. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ giữ xe.  
 

 
(210) 4-2016-33966 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; 24.1.1; 25.5.3; 26.5.1 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ 26-3  (VN) 
38/9 đường số 5A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa và các công trình khác. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ giữ xe.  
 

 
(210) 4-2016-33967 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Hoàng Văn Trung   (VN) 

Xóm Chanh Nguyên, thôn Thiết Tranh, 
xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lào; thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-33968 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.4.24; A26.11.12 

(731) Công ty TNHH Cửu Hội  (VN) 
Số 179 phố Xốm, phường Phú Lãm, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; pin điện; sợi cáp quang; dây cáp điện; dây dẫn điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện: bình ắc quy, pin điện, dây cáp điện, dây dẫn điện; mua bán 

bàn ghế, giường tủ; mua bán quần áo, giầy dép; mua bán mỹ phẩm, dược phẩm; mua bán 

dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-33969 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 7.5.10; 26.3.1; 7.1.6 

(591) Xanh dương, vàng, nâu, đen, xanh lá cây, 

ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hương Toàn  
(VN) 
Số 3 Nguyễn Thái Bình, khu phố 8, thị 

trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: yến sào các loại, các sản phẩm chế biến 

từ yến sào.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn lưu trú; dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quán nước giải khát.  
 

(210) 4-2016-33970 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoài  (VN) 
Thôn An Lập, xã Đoan Bái, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: quần áo, bộ quần áo, váy.  
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(210) 4-2016-33971 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại và truyền thông 
Phú Thái  (VN) 
Số nhà 103, tổ 67, khu dân cư số 14, 
đường Tân Mai, phường Khương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun 

nước dùng điện; chảo áp suất dùng điện; chảo rán dùng điện. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng; ấm đun nước, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; cốc 
để uống. 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
mua bán các sản phẩm sau: bếp nấu, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện, ấm đun nước dùng điện, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, bộ nồi nấu không 
dùng điện, dụng cụ cho mục đích gia dụng, ấm đun nước, không dùng điện, đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp, cốc để uống. 

 

 
(210) 4-2016-33972 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 7.15.8 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Hương 
Sơn  (VN) 
Thôn Việt Hương, xã Hương Sơn, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dán ép công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-33973 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.4; A5.3.13; A5.5.20; 26.3.23 
(591) Vàng nghệ, xanh dương, trắng, tím than, 

xanh lá cây, xanh da trời, hồng, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn ROMA  
(VN) 
Số 593 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; mua bán sản phẩm: sơn, sơn lót, son phủ, sơn chống gỉ, 
sơn diệt khuẩn, sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2016-33974 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Gia Phúc  (VN) 
Số nhà 22, tổ dân phố Chợ, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: quần áo; giày dép; thắt lưng; đồ đội đầu; đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2016-33975 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 

thiên nhiên Song An  (VN) 
Biệt thự C3-N08B, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-33976 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Viện Thực Phẩm Chức Năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung Trí Thức Thành Phố Hà 
Nội, lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-33977 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Viện Thực Phẩm Chức Năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung Trí Thức Thành Phố Hà 
Nội, lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33978 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Viện Thực Phẩm Chức Năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung Trí Thức Thành Phố Hà 
Nội, lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33979 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Viện Thực Phẩm Chức Năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung Trí Thức Thành Phố Hà 
Nội, lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33980 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Viện Thực phẩm Chức Năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung Trí thức thành phố Hà 
Nội, lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33981 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Viện Thực phẩm Chức Năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung Trí thức thành phố Hà 
Nội, lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33982 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Seapics Quốc 

tế  (VN) 
Số 40 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Bộ dụng cụ so cứu; các dụng cụ sơ cứu, cụ thể là: băng gạc, thuốc bôi và băng 
dính; băng lạnh sơ cứu chấn thương.  

 

 
(210) 4-2016-33983 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thaipro  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; kem 

đánh răng [thuốc đánh răng]; xà phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích 
vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-33984 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thaipro   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; tăm; bàn chải; bàn chải cước.  

 

(210) 4-2016-33985 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thaipro  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Các loại khăn bông (không dùng cho mục đích y tế) như: khăn tắm; khăn rửa 
mặt; khăn ăn; vải dệt.  
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(210) 4-2016-33986 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thaipro  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 

Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 

rửa và vệ sinh, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, nước hoa, nước uống tinh 

khiết, bia, nước ngọt, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ uống có ga và không có ga, 

thuốc lá, bàn chải đánh răng, giá treo quần áo bằng kim loại, đồ điện gia dụng (bình nóng 

lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản 

thực phẩm, ấm đun nước siêu tốc, ấm sắc thuốc, tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp ga, thiết bị 

phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi nấu, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, 

máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc 

không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, 

máy phát điện), bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén, đồ điện tử (ti vi, phụ 

kiện của ti vi, cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu thu 

kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, máy vi tính và 

các phụ kiện kèm theo, âm-li-, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại di 

động và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính và các phụ kiện kèm theo), quần áo và sản 

phẩm dệt may, hàng may sẵn, giày dép, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao (vợt chơi cầu 

lông, bộ dụng cụ chơi bóng bàn, bộ dụng cụ câu cá, bộ đồ bơi, bộ dụng cụ chơi gôn, quả 

bóng đá, quả bóng chuyền, bộ đồ dùng cho người leo núi, găng tay leo núi), dụng cụ âm 

nhạc (đàn ghi ta, đàn piano, sáo, kèn), giấy ăn, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm, máy hủy 

giấy tờ, xe đạp, xe đạp điện, máy móc dùng cho ngành phim ảnh (máy ảnh, máy quay 

phim, túi đựng máy ảnh, máy tráng phim, rửa ảnh, máy in ảnh), dược phẩm, thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, chất bổ 

sung dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm, thực phẩm cho em bé, 

nước súc miệng, kem đánh răng [thuốc đánh răng], chế phẩm làm sạch răng miệng, chế 

phẩm làm bóng răng giả, miếng ngậm làm thơm mát hơi thở, chế phẩm dạng xịt làm thơm 

mát hơi thở, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng dùng điện, tăm, bàn chải, bàn chải 

cước, sợi thép nối, cây lau nhà, đồ lau dọn (vật dụng để lau chùi làm từ giẻ rách, bùi 

nhùi), quần áo (cũ), sợi len rối, chỉ tơ nha khoa, miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp, rổ dùng 

trong gia đình, thùng rác, đĩa ăn dùng một lần, que nhựa có gắng bông ở hai đầu dùng để 

vệ sinh tai (tăm bông), bật lửa ga, lò nướng bánh mỳ, túi khử trùng dùng một lần, máy sấy 

tóc, thiết bị lọc nước uống, thiết bị lọc ga.   
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(210) 4-2016-33988 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Socenor  (VN) 
Số nhà 4/15/96 Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33989 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Quảng Bình  (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-33990 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-33991 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 2.1.4; A2.1.23; 4.5.5 
(591) Đen, trắng, vàng, hồng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33992 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.4; A2.3.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33993 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.4; A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh, hồng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33994 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.4; A2.3.23; 4.5.2; 4.5.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33995 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33996 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.5; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
978 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33997 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.5; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33998 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.5; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-33999 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.5; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Công Viên Châu á   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-34000 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ kỹ thuật GLOCOM  
(VN) 
37/28 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bao gồm: cần cẩu, cần trục, thiết bị điều khiển của cần 

cẩu, bơm, van tay, van tự động, thiết bị điện, thiết bị điện tử, thiết bị đo lường, thiết bị 

cảm biến, thiết bị điều khiển, thép tấm, thép ống các loại (vật liệu carbon và thép không rỉ 

SS304, SS3 16/L), các loại hóa chất như dầu, nhớt, hóa chất chồng rỉ sét, các thiết bị báo 

cháy, thiết bị phòng chống cháy nổ, máy phát điện, máy nén khí, các loại ống dẫn dầu, 

ống dẫn nước, ống dẫn khí, các loại đèn chiếu sáng, các loại cáp điện, cáp điều khiển, cáp 

mạng, các loại tủ điều khiển, hộp đấu nối, các loại thang, que hàn, dây hàn, công te-nơ, 

thùng chứa hàng. 
 

 
(210) 4-2016-34001 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1; 2.3.11; A9.7.19 

(591) Trắng, cam, xanh dương, xám, đỏ 

(731) Công ty TNHH NUTRAWELL 
(USA)  (VN) 
Tầng 2, số 17A, Trần Thị Nhượng, 

phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến đông lạnh: chả cá, chá lụa, xúc xích, xúc xích cá; cá viên 

chiên; đậu hũ cá, đậu hũ phô mai; khoai tây nghiền; khoai tây nghiền trộn rau củ quả; 

khoai tây nghiền trộn nhân phô mai; khoai tây dạng lát mỏng chiên giòn; khoai tây nghiền 

trộn cá.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu (quán bar), dịch 

vụ quán ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-34002 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(300) 303911418 23.09.2016 HK 

  

(731) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS 

LIMITED  (HK) 

7th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung 

Road, Tung Chung, Lantau, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 39: Thủ tục lên máy bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; dịch 

vụ làm thủ tục lên máy bay ưu tiên cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; 

dịch vụ thủ tục trước khi lên máy bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không.  
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(210) 4-2016-34003 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 303911427 23.09.2016 HK 

(531) 2.7.23; 2.7.2 
(731) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS 

LIMITED   (HK) 
7th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung 
Road, Tung Chung, Lantau, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 39: Thủ tục lên máy bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; dịch 

vụ làm thủ tục lên máy bay ưu tiên cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; 
dịch vụ thủ tục trước khi lên máy bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không.  

 

 
(210) 4-2016-34004 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) HAPE INTERNATIONAL (NINGBO) 

LTD.  (CN) 
9-27 Nanhai Road, Beilun, Ningbo, 
Zhejiang, (315800) China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 15: Đàn piano; nhạc cụ; nhạc cụ điện tử; đàn viôlông; đàn ghi ta; nhạc cụ điện tử 

tổng hợp; giá giữ nhạc cụ; hộp nhạc; hộp dùng cho nhạc cụ; phim dùng cho nhạc cụ. 
 

 
(210) 4-2016-34006 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Hồng tím, xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Đồng Thị Diễm Trang  (VN) 
ấp Sân Banh, xã Thới Lai, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo tắm; quần áo thể dục; áo vest; quần áo ngủ, bộ quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-34007 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh coban, trắng 

(540) 

  

(731) Đồng Thị Diễm Trang  (VN) 
Sân Banh, Thới Lai, Bình Đại, tỉnh Bến 
Tre  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo tắm; quần áo thể dục; áo vest; quần áo ngủ; bộ quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-34008 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đỉnh Phong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 17: Vỉ nhựa thoát nước dùng cho mục đích trồng trọt (thường dùng trong công 
trình cây xanh đường phố; công trình vườn rau trên mái). 

 

Nhóm 19: Vỉ nhựa thoát nước dùng cho mục đích xây dựng (thường dùng trong xây dựng 
hồ bơi, tầng hầm).  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: vỉ nhựa thoát nước dùng cho mục đích trồng trọt, 
vỉ nhựa thoát nước dùng cho mục đích xây dựng.  

 

(210) 4-2016-34009 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-34010 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công viên Châu 
¸  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách; cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ; khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại; cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-34011 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.1.2; 1.15.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hoàng Thăng 
Long   (VN) 
Số 3, ngách 22/163 đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2016-34012 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A17.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hoàng Thăng 
Long   (VN) 
Số 3, ngách 22/163 đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2016-34013 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 7.1.6; A7.1.12; 26.11.3; 

A26.11.12; A26.11.7 
(591) Xanh da trời, trắng, đen, tím than 
(731) Tổng Công ty công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; bật lửa 
dùng để hút thuốc; diêm.   
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(210) 4-2016-34014 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Tổng Công ty công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; bật lửa 

dùng để hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2016-34015 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.12.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh thẫm, trắng xám, bạc 
(731) Tổng Công ty công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; bật lửa 

dùng để hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2016-34016 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 26.4.2; A25.7.5; A25.7.8; 

A26.11.7 
(591) Xanh thẫm, trắng xám, bạc, vàng, đỏ 
(731) Tổng công ty công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; bật lửa 
dùng để hút thuốc; diêm.  

 

 
(210) 4-2016-34017 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.5.2; 25.12.1; A10.1.16; 

A19.3.4 
(591) Xanh thẫm, trắng, xám, bạc, vàng, đỏ 
(731) Tổng Công ty công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; bật lửa 

dùng để hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2016-34018 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.9.24; 1.15.24; A5.5.20; 26.15.15; 

26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Hiệp Lực   (VN) 
378-380 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: nhà hàng ăn uống; quán cà phê nước giải khát; cung cấp suất 
ăn công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-34019 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh dương, xám (540)  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thanh Niên  (VN) 
10/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.  
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Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh dân dụng - công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giữ xe.  
 

 
(210) 4-2016-34020 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-34021 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.16; A6.3.5 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xám, 

trắng, đen 
(731) Phan Thanh Tùng  (VN) 

Số 38, đường Chu Văn An, phường 
Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

(210) 4-2016-34023 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.23; 18.3.2 
(731) ASIA YACHTING LIMITED   (HK) 

Flat 11, G/F., Aberdeen Marina Tower, 8 
Shum Wan Road, Aberdeen, Hong Kong

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 12: Du thuyền.  
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(210) 4-2016-34024 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phun (tiêm) dùng cho mục đích y tế, không bao gồm thiết bị phun 

(tiêm) cho sản phẩm hormon tăng trưởng.  
 

 
(210) 4-2016-34025 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; 26.3.2; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sao Việt  (VN) 
Số 49, Trần Anh Tông, phường Nguyễn 
Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; điện thoại; máy tính; 

thiết bị và dụng cụ giảng dạy.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị tin học, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị giáo dục, thiết bị 
dạy nghề điện công nghiệp và điệu dân dụng, thiết bị dạy nghề điện tử, thiết bị dạy nghề 
hàn và cơ khí, thiết bị dạy nghề cấp thoát nước và xây lắp, thiết bị dạy nghề may và đan, 
thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị điện, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, sách.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, bảo dưỡng và sửa chữa điện thoại.  

 

 
(210) 4-2016-34026 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

RUESDASIE   (VN) 
Số 18A, phố Ngô Tất Tố, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; đại lý vé máy 

bay; dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
cho khách du lịch. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  

 

 
(210) 4-2016-34027 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; A25.7.22 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

RUESDASIE   (VN) 
Số 18A, phố Ngô Tất Tố, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; đại lý vé máy 
bay; dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
cho khách du lịch.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  

 

 
(210) 4-2016-34028 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KAHUSHIKI KAISHA DARIYA, 

TRADING AS DARIYA CO., LTD.  
(JP) 
3-5-24 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-
shi, Aichi 460-0002 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng nhũ tương; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc; chế phẩm 

phủ màu cho tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm phai màu tóc; chế phẩm tẩy màu tóc; 
chế phẩm xử lý tóc (không dùng cho mục đích y tế); nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
uốn tóc; chế phẩm phục hồi tóc (không dùng cho mục đích y tế); kem dùng cho tóc; dầu 
gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm kích thích mọc tóc (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-34029 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; 26.1.1; A5.1.12; A26.11.13 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Bảo 
Hằng Hải  (VN) 
24/9A Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-34030 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1; 25.5.1; 2.1.1; A9.7.15 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  

(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy, tổ chức các khoá đào tạo, dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-34031 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1 
(591) Xám, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  

(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy, tổ chức các khoá đào tạo, dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-34032 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 25.1.6; 26.1.10 
(591) Tím, vàng, cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  

(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy, tổ chức các khoá đào tạo, dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-34033 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A25.3.3 
(591) Tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  

(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy, tổ chức các khoá đào tạo, dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-34034 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.1; 1.15.23 
(591) Tím, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  

(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy, tổ chức các khoá đào tạo, dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí.   

 

 
(210) 4-2016-34035 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.11.2 
(591) Xanh nước biển, đen, đỏ 
(731) Vũ Đức Phong   (VN) 

97 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 10: Máy cứu ngải.  
 

 
(210) 4-2016-34036 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Quốc tế 
Bắc Âu  (VN) 
82 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý các căn hộ cho 

thuê; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-34037 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch   (VN)
Số nhà 29 ngách 26 ngõ 394 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34038 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch  
(VN) 
Số nhà 29 ngách 26 ngõ 394 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-34039 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch   (VN)
Số nhà 29 ngách 26 ngõ 394 đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-34040 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Thạch  (VN) 
Số nhà 29 ngách 26 ngõ 394 đường Mỹ 

Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-34041 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông MAX (Media Max Joint 
Stock Company)  (VN) 
P3306B, nhà 34T, khu ĐTM Trung Hòa - 

Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; sản xuất các chương 

trình truyền hình; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hóa; dịch vụ vui 

chơi giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-34042 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.13.1; 26.1.9 

(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Mai Bảo Giang  (VN) 
Số 1 đường Đặng Thế Phong, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng (bao gồm bếp điện, bếp từ); hệ thống và thiết bị 

vệ sinh (bao gồm bồn rửa); đèn chiếu sáng; hệ thống xả nước và thiết bị phân phối nước 

(bao gồm vòi phun nước, vòi hoa sen).  
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(210) 4-2016-34043 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) NASTAH INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 

Plot 393, Lorong Perusahaan 8, Prai 

Industrial Estate, 13600, Prai, Penang, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay lao động phòng chống tai nạn; 

găng tay an toàn phòng chống tai nạn; găng tay công nghiệp phòng chống tai nạn; găng 

tay dùng cho mục đích công nghiệp phòng chống thương tích. 
 

 
(210) 4-2016-34044 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) NASTAH INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 

Plot 393, Lorong Perusahaan 8, Prai 

Industrial Estate, 13600, Prai, Penang, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay lao động phòng chống tai nạn; 

găng tay an toàn phòng chống tai nạn; găng tay công nghiệp phòng chống tai nạn; găng 

tay dùng cho mục đích công nghiệp phòng chống thương tích.   
 

 
(210) 4-2016-34045 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) HAMAC FOOD INDUSTRIES SDN. 

BHD.  (MY) 

Block A Lot 6212 Kg. Baru Balakong, 

43300 Seri Kembangan, Selangor Darul 

Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo đường; kẹo; sôcôla; thạch trái cây (dạng bánh kẹo); kem 

lạnh; kẹo hạt dẻ; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); đường; bánh quy. 
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(210) 4-2016-34046 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) FCB WORLDWIDE, INC.  (US) 

100 West 33rd Street, New York, N.Y. 

10001 USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại; dịch vụ 

quan hệ công chúng; dịch vụ tiếp thị thông qua sự kiện; dịch vụ chuẩn bị và phát hành 

quảng cáo; dịch vụ phương tiện truyền thông, cụ thể là dịch vụ mua và đặt hàng hóa/ dịch 

vụ trên phương tiện truyền thông; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch vụ điều 

tra thị trường; dịch vụ tiếp thị trực tiếp; dịch vụ xúc tiến bán hàng; dịch vụ cố vấn kinh 

doanh liên quan đến tài trợ và cấp quyền kinh doanh; dịch vụ tư vấn và quản trị kinh 

doanh; dịch vụ nghiên cứu và thông tin kinh doanh; dịch vụ cố vấn kinh doanh; dịch vụ 

mua dịch vụ thông tin đại chúng cho người khác; quảng cáo hàng hóa của người khác.  
 

 
(210) 4-2016-34047 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 

(731) Công ty TNHH Kim Long  (VN) 
Số nhà 21, phố Trần Bình Trọng, tổ 26, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại (tôn).  
 

 
(210) 4-2016-34048 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; 3.7.17; 24.17.20 

(731) Công ty cổ phần Kim khí Thái 
Bình  (VN) 
Số nhà 49, đường Nguyễn Thành, tổ 05, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại (tôn).  
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(210) 4-2016-34049 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 26.2.7 

(731) Công ty cổ phần tôn VIKOR  
(VN) 
Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp 

Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại (tôn).  
 

 
(210) 4-2016-34050 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; 3.7.17 

(731) Công ty cổ phần tôn VIKOR  
(VN) 
Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp 

Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại (tôn).  
 

 
(210) 4-2016-34051 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC   (AE) 

Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 

Tower 1, Dubai, Media City, Dubai, 

United Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-34053 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1 
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Sang Linh  (VN)

Tổ 14, ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cục đề (môtơ đề), bộ đánh lửa (CDI), cục sạc, rơ le đề, chíp kêu 

(chớp kêu), bình xăng con (bộ chế hòa khí), mô bin lửa, mô bin đèn, mô bin sườn, chén bi 
cổ, thớt đề, bi đề, than đề, công tắc máy, nút công tắc, dây ga, dây phanh (dây thắng), dây 
đồng hồ, bạc đạn, mô bin lửa, dây điện sườn, phanh đĩa (bố thắng đĩa), nan hoa (căm), 
giảm xóc (phuộc nhún), nhông xích, nhông đề, còi (kèn), bố nồi (bố ly hợp), phanh cơ (bố 
thắng đùm), chụp bugi. 

 

 
(210) 4-2016-34054 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 1.13.1; 26.1.9 
(591) Xanh dương, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thanh Niên  (VN) 
10/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giữ xe.  
 

 
(210) 4-2016-34055 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 2.3.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thẩm mỹ Tâm Thiện Thành  
(VN) 
L2-07, trung tâm thương mại Vincom 
Xuân Khánh, Cần Thơ, số 209, đường 
30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da và toàn 
thân; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2016-34057 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư phát triển Thăng Long 
Hà Nội  (VN) 
Tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; thanh nhôm định hình (thanh nhôm profile); vật liệu xây dựng 

bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-34058 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 26.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư phát triển Thăng Long 
Hà Nội  (VN) 
Tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; thanh nhôm định hình (thanh nhôm profile); vật liệu xây dựng 

bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2016-34059 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần gốm sứ Minh 

Quý   (VN) 
Lô A4 cụm làng nghề xã Bát Tràng, xã 
Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán qua internet, qua điện thoại, qua cửa hàng, siêu thị các mặt 

hàng: đồ dùng gia đình như bát, đĩa, nồi, chảo, cốc, chén, thìa, dĩa, dao, thớt, đồ dùng văn 

phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, mây, tre, nứa lá, sành, sứ, 

đất nung, thủy tinh; quảng cáo bán hàng hóa; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-34061 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; 26.4.3; 26.4.7; 25.1.25 

(731) 18TH AND WALNUT LLC (D/B/A 

DAGNE DOVER)  (US) 

515 Greenwich Street, Suite 504, New 

York, NY 10013, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách đa năng; túi bằng da hoặc giả da, túi xách to (túi đi mua 

hàng), túi đựng đô đi du lịch, ba lô, túi đeo chéo vai; túi vải buộc dây; túi dây rút (túi có 

phom thuôn tròn có dây nút thắt ở phần nắp túi); túi thể thao; túi đựng hành lý; va li đựng 

hành lý; túi du lịch; cặp (túi đeo vai) học sinh; túi có dải rút để kéo thắt miệng túi; ví cầm 

tay không có dây đeo; túi cổ tay cầm; ví bỏ túi, túi đeo ở cổ tay; túi nhỏ bằng da; túi nhỏ 

cầm tay, ví đựng danh thiếp; túi đựng tiền xu đồ nhỏ bằng da (túi bao để móc chìa khóa); 

túi đựng giày, túi đựng tã lót, túi nhỏ rỗng đựng mỹ phẩm, vật dụng cạo râu và bộ đồ 

trang điểm hoặc vệ sinh cá nhân, túi rỗng (túi to) đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân, «. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến 

hộp đựng điện thoại di động, vỏ bọc điện thoại di động, túi đựng máy tính xách tay, vỏ 

bọc bảo vệ thiết bị đọc điện tử, USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu); thiết bị sạc pin, hộp đựng 

kính mắt kính râm, thẻ quà tặng, cụ thể là thẻ quà tặng được mã hóa từ tính và thẻ quà 

tặng gắn chíp điện tử được mã hóa, móc chìa khóa, vòng đeo chìa khóa, khóa kéo bằng 

kim loại, tạp chí, văn phòng phẩm, sổ ghi kế hoạch hàng ngày sổ ghi kế hoạch để bàn, 

nhật ký, túi mua hàng băng giấy, túi xách tay, túi xách đa năng, túi bằng da hoặc giả da, 

túi xách to (túi đi mua hàng), túi đựng đồ đi du lịch, ba lô; túi đeo chéo vai, túi vải buộc 

dây, túi dây rút (túi có phom thuôn tròn, có dây nút thắt ở phần nắp túi), túi thể thao, túi 

đựng hành lý, va li đựng hành lý, túi du lịch; cặp (túi đeo vai) học sinh; túi có dải rút để 

kéo thắt miệng túi, ví cầm tay không có dây đeo, túi có tay cầm, ví bỏ túi, túi đeo ở cổ 

tay, túi nhỏ bằng da, túi nhỏ cầm tay, ví đựng danh thiếp, túi đựng tiền xu, đồ bằng da 

nhỏ, túi đựng giày, túi đựng tã lót, túi nhỏ rỗng đựng mỹ phẩm, vật dụng cạo râu và bộ đồ 

trang điểm hoặc vệ sinh cá nhân, túi rỗng (túi to) đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân, «. 
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(210) 4-2016-34062 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.4.6; 26.4.7; 25.1.25 

(731) 18TH AND WALNUT LLC (D/B/A 

DAGNE DOVER)  (US) 

515 Greenwich Street, Suite 504, New 

York, NY 10013, United States of 

America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách đa năng; túi bằng da hoặc giả da, túi xách to (túi đi mua 

hàng), túi đựng đô đi du lịch, ba lô, túi đeo chéo vai; túi vải buộc dây; túi dây rút (túi có 

phom thuôn tròn có dây nút thắt ở phần nắp túi); túi thể thao; túi đựng hành lý; va li đựng 

hành lý; túi du lịch; cặp (túi đeo vai) học sinh; túi có dải rút để kéo thắt miệng túi; ví cầm 

tay không có dây đeo; túi cổ tay cầm; ví bỏ túi, túi đeo ở cổ tay; túi nhỏ bằng da; túi nhỏ 

cầm tay, ví đựng danh thiếp; túi đựng tiền xu đồ nhỏ bằng da (túi bao để móc chìa khóa); 

túi đựng giày, túi đựng tã lót, túi nhỏ rỗng đựng mỹ phẩm, vật dụng cạo râu và bộ đồ 

trang điểm hoặc vệ sinh cá nhân, túi rỗng (túi to) đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân, «. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến 

hộp đựng điện thoại di động, vỏ bọc điện thoại di động, túi đựng máy tính xách tay, vỏ 

bọc bảo vệ thiết bị đọc điện tử, USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu); thiết bị sạc pin, hộp đựng 

kính mắt kính râm, thẻ quà tặng, cụ thể là thẻ quà tặng được mã hóa từ tính và thẻ quà 

tặng gắn chíp điện tử được mã hóa, móc chìa khóa, vòng đeo chìa khóa, khóa kéo bằng 

kim loại, tạp chí, văn phòng phẩm, sổ ghi kế hoạch hàng ngày sổ ghi kế hoạch để bàn, 

nhật ký, túi mua hàng băng giấy, túi xách tay, túi xách đa năng, túi bằng da hoặc giả da, 

túi xách to (túi đi mua hàng), túi đựng đồ đi du lịch, ba lô; túi đeo chéo vai, túi vải buộc 

dây, túi dây rút (túi có phom thuôn tròn, có dây nút thắt ở phần nắp túi), túi thể thao, túi 

đựng hành lý, va li đựng hành lý, túi du lịch; cặp (túi đeo vai) học sinh, túi có dải rút để 

kéo thắt miệng túi, ví cầm tay không có dây đeo, túi có tay cầm, ví bỏ túi; túi đeo ở cổ 

tay, túi nhỏ bằng da, túi nhỏ cầm tay, ví đựng danh thiếp, túi đựng tiền xu, đồ bằng da 

nhỏ, túi đựng giày, túi đựng tã lót, túi nhỏ rỗng đựng mỹ phẩm, vật dụng cạo râu và bộ đồ 

trang điểm hoặc vệ sinh cá nhân, túi rỗng (túi to) đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân, «. 
 

 
(210) 4-2016-34064 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DO MA VI NA   (VN) 
662/33 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 

12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-34070 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Trần Trung Tuyển   (VN) 

61/29 trước Hùng Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2016-34071 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 10.3.7; A5.1.12 
(731) PERDANA PARKCITY SDN BHD  

(MY) 
FF-28, The Waterfront @ Parkcity, No. 
5 Persiaran Residen, Desa Parkcity, 
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 
Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ; dịch vụ tư vấn về bất động sản; dịch vụ đấu giá quyền sử 
dụng đất; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch bên trong và bề mặt bên ngoài tòa nhà; dịch vụ giặt là; dịch 
vụ lắp đặt và sửa chữa thang máy, thiết bị điện, thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm và thiết 
bị điều hòa không khí. 

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe. 
 

Nhóm 41: Trung tâm luyện tập thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê 
sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc sức khỏe; 
thông tin giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; công viên 
vui chơi giải trí; dịch vụ trường học; trường mẫu giáo; trường đào tạo (giáo dục). 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi. 

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ giúp việc.  

 

 
(210) 4-2016-34072 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) PERDANA PARKCITY SDN BHD  

(MY) 
FF-28, The Waterfront @ Parkcity, No. 
5 Persiaran Residen, Desa Parkcity, 
52200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 
Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ; dịch vụ tư vấn về bất động sản; dịch vụ đấu giá quyền sử 
dụng đất; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch bên trong và bề mặt bên ngoài tòa nhà; dịch vụ giặt là; dịch 
vụ lắp đặt và sửa chữa thang máy, thiết bị điện, thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm và thiết 
bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe. 

 
Nhóm 41: Trung tâm luyện tập thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê 
sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc sức khỏe; 
thông tin giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; công viên 
vui chơi giải trí; dịch vụ trường học; trường mẫu giáo; trường đào tạo (giáo dục). 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi. 

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ giúp việc.  
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(210) 4-2016-34073 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 10.3.7; A5.1.5; A5.1.16; A5.1.12 

(731) PERDANA PARKCITY SDN BHD  

(MY) 

FF-28, The Waterfront @ Parkcity, No. 

5 Persiaran Residen, Desa Parkcity, 

52200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 

loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ; dịch vụ tư vấn về bất động sản; dịch vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch bên trong và bề mặt bên ngoài tòa nhà; dịch vụ giặt là; dịch 

vụ lắp đặt và sửa chữa thang máy, thiết bị điện, thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm và thiết 

bị điều hòa không khí. 

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 41: Trung tâm luyện tập thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê 

sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc sức khỏe; 

thông tin giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; công viên 

vui chơi giải trí; dịch vụ trường học; trường mẫu giáo; trường đào tạo (giáo dục). 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 

thất. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch 

vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi. 

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ giúp việc.  
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(210) 4-2016-34074 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) PERDANA PARKCITY SDN BHD  

(MY) 

FF-28, The Waterfront @ Parkcity, No. 

5 Persiaran Residen, Desa Parkcity, 

52200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 

loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ; dịch vụ tư vấn về bất động sản; dịch vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch bên trong và bề mặt bên ngoài tòa nhà; dịch vụ giặt là; dịch 

vụ lắp đặt và sửa chữa thang máy, thiết bị điện, thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm và thiết 

bị điều hòa không khí. 

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 41: Trung tâm luyện tập thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê 

sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc sức khỏe; 

thông tin giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; công viên 

vui chơi giải trí; dịch vụ trường học; trường mẫu giáo; trường đào tạo (giáo dục). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch 

vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi. 

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ giúp việc.  
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(210) 4-2016-34075 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.1.5; A5.1.12; A5.1.16; A26.11.8 

(731) PERDANA PARKCITY SDN BHD  

(MY) 

FF-28, The Waterfront @ Parkcity, No. 

5 Persiaran Residen, Desa Parkcity, 

52200 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 

loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua bán hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ; dịch vụ tư vấn về bất động sản; dịch vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch bên trong và bề mặt bên ngoài tòa nhà; dịch vụ giặt là; dịch 

vụ lắp đặt và sửa chữa thang máy, thiết bị điện, thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm và thiết 

bị điều hòa không khí.  

 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 41: Trung tâm luyện tập thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê 

sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc sức khỏe; 

thông tin giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; công viên 

vui chơi giải trí; dịch vụ trường học; trường mẫu giáo; trường đào tạo (giáo dục).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch 

vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ giúp việc. 
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(210) 4-2016-34076 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 2.3.12; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lam, da cam, vàng, xanh lá, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 

An Hưng Phát  (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh 
trùng. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 

 
(210) 4-2016-34077 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.22; 26.7.25; 25.7.25; 2.9.1 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Kỳ Nam  (VN) 
Số 56, ngõ 514, đường Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi; dây dắt cho vật nuôi; vòng cổ cho vật nuôi; đai buộc để 

lồng dây dắt cho vật nuôi; rọ bịt mõm cho vật nuôi; túi bằng da hoặc giả da dùng để mang 
vật nuôi khi di chuyển. 

 
Nhóm 20: Đệm, cũi, giường, gối, hộp làm ổ, bậc lên xuống (thang) không bằng kim loại, 
tất cả dùng cho vật nuôi. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi.  

 
Nhóm 31: Thức ăn, đồ uống cho vật nuôi; động vật sống; cát thơm dùng cho vật nuôi lót 
ổ; cát vệ sinh cho vật nuôi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: 

quần áo dùng cho vật nuôi, dây dắt dùng cho vật nuôi, vòng cổ dùng cho vật nuôi, đai 

buộc dùng để lồng dây dắt dùng cho vật nuôi, rọ bịt mõm dùng cho vật nuôi, túi dùng để 

mang vật nuôi khi di chuyển, đệm, cũi, giường, gối, bậc lên xuống (thang) dùng cho vật 

nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, thức ăn, đồ uống dành cho vật nuôi, động vật sống, cát thơm 
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lót ổ cho vật nuôi, cát vệ sinh cho vật nuôi, chế phẩm vệ sinh cho vật nuôi, chuồng cho vật 

nuôi, lồng cho vật nuôi, bát đựng thức ăn và nước uống cho vật nuôi, lược, bàn chải, kéo 

cắt tỉa móng cho vật nuôi, giày, tất, mũ, khăn cho vật nuôi, thẻ tên cho vật nuôi, dây buộc 

kẹp tóc cho vật nuôi, bỉm cho vật nuôi, tấm lót cho vật nuôi, chế phẩm vệ sinh cho vật 

nuôi, thuốc diệt ký sinh trùng trên động vật, tông đơ cắt lông cho vật nuôi, sàn nhựa lót 

chuồng cho vật nuôi, bình sữa cho vật nuôi, chuông đeo cổ cho vật nuôi, dụng cụ dọn vệ 

sinh cho vật nuôi, muối tắm cho vật nuôi, chế phẩm tô màu lông cho vật nuôi, chế phẩm 

nhuộm lông cho vật nuôi, chế phẩm tô màu móng cho vật nuôi. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho thú nuôi; dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng thú nuôi; dịch vụ 

thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho vật nuôi; dịch vụ tắm cho thú nuôi trong 

nhà; dịch vụ cắt tỉa lông cho thú nuôi trong nhà.  
 

(210) 4-2016-34081 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.3.1; 7.3.11; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng 

cam, trắng, đỏ 

(731) Mai Trung Đức  (VN) 
Số nhà 96, khu 3, thị trấn Cồn, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ chỉnh lưu dòng điện.  
 

 
(210) 4-2016-34082 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.1; 5.7.6; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

nâu, vàng đậm, vàng nhạt, cam, trắng, 

đen, nâu đỏ, tím, xanh dương 

(731) Công ty TNHH sản xuất TM và 
DV Thành Lợi  (VN) 
ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
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(210) 4-2016-34083 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Phân bón Sông 

Hậu  (VN) 
1025/12H CMT8, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-34084 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 25.5.3 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, nâu 
(731) Phạm Đức Toàn  (VN) 

40 đường số 5, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sữa từ hạt ngũ cốc: sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa ngô 

(bắp), sữa lạc (đậu phộng), sữa vừng đen (mè đen), nước ép trái cây. 
 

(210) 4-2016-34085 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 

cho hoạt động sản xuất và mục đích y tế). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho 
thực phẩm; thực phẩm cho em bé. 
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Nhóm 35: Kinh doanh dưới hình thức siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng: 
lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và vệ sinh, dầu gội đầu, kem 
đánh răng, thuốc nhuộm tóc, nước hoa, nước uống tinh khiết, bia, nước ngọt, đồ uống có 
cồn và không có cồn, đồ uống có ga và không có ga, thuốc lá, bàn chải đánh răng, giá treo 
quần áo bằng kim loại, đồ điện gia dụng (bình nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, 
máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, ấm đun nước siêu tốc, 
ấm sắc thuốc, tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp ga, thiết bị phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi 
nấu, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, 
máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, 
thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), đồ điện tử (tivi, phụ kiện của tivi, cát sét và phụ kiện 
kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ 
kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-li, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc, điện thoại di động và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính và các phụ kiện kèm theo), 
quần áo và sản phẩm dệt may, hàng may sẵn, giày dép, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao 
(vật chơi cầu lông, bộ dụng cụ chơi bóng bàn, bộ dụng cụ câu cá, bộ đồ bơi, bộ dụng cụ 
chơi gôn, quả bóng đá, quả bóng chuyền, bộ đồ dùng cho người leo núi, găng tay leo núi), 
dụng cụ âm nhạc (đàn ghi ta, đàn piano, sáo, kèn), giấy ăn, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm, 
máy hủy giấy tờ, xe đạp, xe đạp điện, máy móc dùng cho ngành phim ảnh (máy ảnh, máy 
quay phim, túi đựng máy ảnh, máy tráng phim, rửa ảnh, máy in ảnh), dược phẩm, thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, 
chất bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm, thực phẩm cho 
em bé. 

 

 
(210) 4-2016-34086 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Dương Đình Trí  (VN) 

793/49/7A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức chương trình ca nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn; 
sản xuất nhạc; giải trí trên truyền hình; ghi băng hình.  

 

 
(210) 4-2016-34087 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Gia Hân  (VN) 

112, Võ Thị Sáu, KP1, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh snack các loại.  
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(210) 4-2016-34088 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng, 

xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa dừa; sữa trái cây, trên cơ sở sữa là chủ yếu. 
 

Nhóm 32: Nước dừa [đồ uống], nước trái cây [đồ uống], nước giải khát [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2016-34089 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng, 

xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa dừa; sữa trái cây, trên cơ sở sữa là chủ yếu.  
 

Nhóm 32: Nước dừa [đồ uống], nước trái cây [đồ uống], nước giải khát [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2016-34090 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Thiết Bị Công Nghiệp  
(VN) 
Thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác. 
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(210) 4-2016-34091 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) CLEAN-I CO.,LTD.  (KR) 

#2, 403, Wangsimni-ro, Jung-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải để làm sạch cho mục đích gia dụng; cây lăn bụi quần áo; vải lau bụi 

[giẻ lau]; giẻ lau sàn; chổi; giẻ lau bằng sợi nhân tạo dùng trong gia đình. 
 

 
(210) 4-2016-34092 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.5; 2.9.4; 26.2.7 
(731) DODONUT  (KR) 

1128 Hanshin Plaza, 331 Sansung-daero, 
Sujung-gu, Sungnam-city, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh rán dạng vòng; bánh rán hình tròn; cà phê pha sẵn; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; cà phê hòa tan; cà phê (rang, chưa rang, dạng bột, dạng hạt). 
 

 
(210) 4-2016-34093 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A25.7.3; A25.7.4; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Song Tạo  (VN) 

23 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; phong bì [văn phòng phẩm]; bút vẽ; 

giấy thiệp cưới; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình; quảng 
cáo ngoài trời.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; dịch vụ vận tải. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in đá; in thạch bản.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; dịch vụ 
thiết kế bao bì.  
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(210) 4-2016-34094 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.5.1; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ong Mật Ban 

Mê Thuột  (VN) 
Số 31-33 Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Nghệ đen dùng trong ngành y; nghệ vàng dùng trong ngành y; phấn hoa chế 

biến dùng trong ngành y; sữa ong chúa dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng. 
Nhóm 30: Mật ong thuộc nhóm này; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người (không 
dùng trong ngành y); kẹo mật ong. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong 
chúa, các chế phẩm từ ngành ong và các thiết bị phục vụ ngành ong, nghệ đen dùng trong 
ngành y, nghệ vàng dùng trong ngành y, phấn hoa chế biến dùng trong ngành y, sữa ong 
chúa dùng trong ngành y, mật ong, sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người (không 
dùng trong ngành y), thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-34095 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nguyên Anh Khoa  (VN) 
113 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34096 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nguyên Anh Khoa  (VN) 
113 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-34097 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nguyên Anh Khoa  (VN) 
113 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34098 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nguyên Anh Khoa  (VN) 
113 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34099 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nguyên Anh Khoa  (VN) 
113 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34100 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 26.1.1; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Hồng, trắng, xanh dương đậm 
(731) Trần Thùy Trang  (VN) 

125/51/6 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc da; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-34101 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A17.3.2; 24.1.1; A20.1.3; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám, 

trắng 
(731) Văn phòng công chứng Hoàng 

Xuân Hoan  (VN) 
187 - 189 An Dương Vương, phường 8, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng. 
 

 
(210) 4-2016-34102 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông du lịch Savitour   (VN) 
117 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; hãng du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du 
lịch; dịch vụ vận chuyển hàng khách; vận tải hàng hóa bằng đường sắt.   

 

 
(210) 4-2016-34105 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) ; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Anova 

Pharma  (VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn Anova, xã 
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản.  
 
Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản; thức ăn chăn nuôi; cám dùng làm thức ăn cho thủy 
sản.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: thuốc thú y, thuốc thú y thủy 
sản, thức ăn cho thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi, cám dùng làm thức ăn cho thủy sản.  

 

(210) 4-2016-34106 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh cốm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Anova 

Pharma   (VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn Anova, xã 
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản; thức ăn chăn nuôi; cám dùng làm thức ăn cho thủy 
sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: thuốc thú y, thuốc thú y thủy 
sản, thức ăn cho thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi, cám dùng làm thức ăn cho thủy sản.  

 

 
(210) 4-2016-34107 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH 1618PLAY  (VN) 
Số nhà 11, ngách 25, ngõ 203 phố Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản, phát hành các phần mềm game mobile có mục đích chính là giải trí, 

vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người.  
 

 
(210) 4-2016-34108 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.11; 4.5.12; 4.5.3; 4.5.15 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIMBAP CORNER  
(VN) 
Số 157 Nguyễn Lâm, phường 06, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo: cơm cuộn (kimbap hàn quốc).  
 

 
(210) 4-2016-34109 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) WELSPUN INDIA LIMITED   (IN) 

Welspun House, 6th Floor, Kamala City, 
Senapati Bapat Marg, Lower Parel 
(West), Mumbai 400013, INDIA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Tấm phủ giường (bằng vải dệt); khăn mặt/ khăn tắm bằng vải; đồ bằng vải 

dùng cho giường; chăn; vải.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; chiếu/thảm; tấm phủ sàn; thảm dầy trải sàn; tấm 
thảm  

 

 
(210) 4-2016-34110 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) WELSPUN INDIA LIMITED   (IN) 

Welspun House, 6th Floor, Kamala City, 
Senapati Bapat Marg, Lower Parel 
(West), Mumbai 400013, lNDIA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Tấm phủ giường (bằng vải dệt); khăn mặt/khăn tắm bằng vải; đồ bằng vải dùng 

cho giường; chăn; vải.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; chiếu/thảm; tấm phủ sàn; thảm dầy trải sàn; tấm 
thảm.  

 

 
(210) 4-2016-34111 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A18.1.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; lốp xe; lốp xe đắp lại; săm xe, bánh xe; mặt gai cao su của lốp dùng để 

đắp lại lốp xe; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm hoặc lốp xe; vành và 
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vỏ bọc cho bánh xe cộ, gai vỏ lốp xe đã được tạo thành trước; xe mô tô hai bánh; xe đạp, 
xe đạp điện; thiết bị bay máy bay; thiết bị giảm xóc (cho phương tiện giao thông trên bộ); 
giảm chấn bằng không khí cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp nối trục hoặc khớp 
nối (cho phương tiện giao thông trên bộ); đệm chống va đập cho tàu thuyền (cái bảo vệ 
thân tàu thuyền); đệm ngồi cho xe cộ; giảm chấn bằng không khí cho toa xe lửa; thanh 
chắn va đập của xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo treo cho xe cộ; van cho lốp xe; ống 
thủy lực không bằng kim loại, sử dụng trong xe cộ; sợi mành lốp; bộ đồ để vá săm xe; 
khuôn lốp.  

 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ tư vấn và thông tin kinh 
doanh; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe ô tô, lốp xe và bộ phận và phụ kiện của ô tô; quản 
lý việc lựa chọn, bảo dưỡng, sửa chữa, đắp lại, thay thế và điều áp không khí lốp xe cho 
xe cộ và đội xe; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến giá cả và giá trị nhiên liệu; quản 
lý việc tiêu thụ nhiên liệu của đội xe. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô và phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng 
lốp cho xe ô tô; sửa chữa và bảo dưỡng xe mô tô hai bánh và phụ tùng của chúng; sửa 
chữa và bảo dưỡng xe đạp và phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng lốp cho máy 
bay thiết bị bay; đắp lại lốp xe; rửa xe; cho thuê thiết bị rửa xe; dịch vụ lợp mái che; xây 
dựng; lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa các bộ phận cấu thành nên xe cộ, thu thập 
và loại bỏ lốp xe đã qua sử dụng. 

 

 
(210) 4-2016-34112 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A25.7.7; A5.11.13 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai - Một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-34113 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, ghi, trắng, vàng, da cam 
(731) HAKUDO CO., LTD.   (JP) 

2 - 5 - 2, Marunouchi, Chiyoda - ku, 
Tokyo 100 - 0005, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Lá và tấm kim loại; hợp kim của kim loại thường; thép dạng thô hoặc bán thành 

phẩm; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ lá và tấm thép; dịch vụ bán buôn và bán lẻ lá và 
tấm đồng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ lá và tấm nhôm.  

 

 
(210) 4-2016-34114 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) DONUT SAFETY SYSTEMS LIMITED  

(GB) 
"Summerfields", 328 Bramhall Lane 
South, Bramhall, Stockport, Cheshire, 
SK7 3DL, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sơ tán khẩn cấp (thiết bị cứu hộ) được sử dụng trên các tòa nhà cao 

tầng và các kiến trúc cao tầng gần bờ biển và các kiến trúc hàng hải và tàu thuyền hàng 
hải xa bờ biển. 

 

 
(210) 4-2016-34115 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.3.3; 24.15.1; 26.1.1; 10.3.7; 

A24.15.11 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) DONUT SAFETY SYSTEMS LIMITED  

(GB) 
"Summerfields", 328 Bramhall Lane 
South, Bramhall, Stockport, Cheshire, 
SK7 3DL, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sơ tán khẩn cấp (thiết bị cứu hộ) được sử dụng trên các tòa nhà cao 

tầng và các kiến trúc cao tầng gần bờ biển và các kiến trúc hàng hải và tàu thuyền hàng 
hải xa bờ biển.  

 

 
(210) 4-2016-34118 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, xanh dương(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Duy 
Đạt  (VN) 
Số nhà 87, ngõ 337, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho trẻ em.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1018 

(210) 4-2016-34119 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 24.17.17; 1.15.23 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Hải Nam  (VN) 
Thôn Hồi Quan (NR Nguyễn Hữu 

Thuân), xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình; túi trữ sữa; máy hút sữa 

bằng điện (dùng cho mục đích y tế); thiết bị và dụng cụ y tế, báo cáo.  
 

 
(210) 4-2016-34120 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.15.7 

(591) Xanh tím than đậm, xanh ngọc 

(731) Công ty cổ phần Icheck  (VN) 
Số 98 phố Hoàng Ngân, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến trên mạng máy tính, quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính, giới thiệu sản phẩm trực tuyến trên mạng máy tính, bán đấu giá trực 

tuyến trên mạng máy tính, khuyến mại, và xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm máy 

tính, điện thoại, sữa, đồ uống, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, gỗ xây 

dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại và vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đồ chơi 

trẻ em, bỉm dùng cho trẻ em, tã lót dùng cho trẻ em bình sữa dùng cho trẻ em, xe đẩy 

dùng cho trẻ em, giường cũi dùng cho trẻ em nôi dùng cho trẻ em, tủ lạnh, ti vi, máy điều 

hòa không khí, máy giặt, máy lọc nước, máy xay, máy nghiền, máy ép trái cây, dây điện, 

bình nóng lạnh, nồi cơm, điện, giá thức ăn, phụ kiện bồn tắm, quạt, bàn là, chảo, bếp, máy 

hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, dụng cụ thái rau củ, rau đã được bảo quản, rau tươi, máy 

ảnh, máy quay phim, sách, văn phòng phẩm, hoa, máy xông hơi mặt, ví, túi xách.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội trên 

cơ sở internet. 
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(210) 4-2016-34121 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
M&M Việt Nam  (VN) 
Tầng 7 tòa nhà Hoàng Sâm, số 260-262 

phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y.  
 

 
(210) 4-2016-34123 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Cảm Nhận ¸ 
Đông   (VN) 
Số 225 Trần Quang Diệu, phường Xuân 

An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; gia vị. 

 

 
(210) 4-2016-34124 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Cảm Nhận ¸ 
Đông  (VN) 
Số 225 Trần Quang Diệu, phường Xuân 

An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; gia vị.  
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(210) 4-2016-34125 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Cảm Nhận ¸ 

Đông  (VN) 
Số 225 Trần Quang Diệu, phường Xuân 
An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; gia vị.  

 

 
(210) 4-2016-34126 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.3.3 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần nghệ thuật 

Việt  (VN) 
Lầu 4, phòng 402, 16bis Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-34128 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34129 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-34130 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-34132 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.5.2; 3.9.16; 26.1.1; 5.7.3 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh da 

trời, xám, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Toàn Thắng  (VN) 
48 đường 3/4, tổ dân phố Phú Bình, 

phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 31: Thủy sản giống, thức ăn thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-34133 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.3; 3.9.16; 26.1.1; 25.5.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh da 

trời, xám, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Toàn Thắng  (VN) 
48 đường 3/4, tổ dân phố Phú Bình, 

phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản.  
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(210) 4-2016-34134 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHI BEAUTY  (VN)
Số 115 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34135 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHI BEAUTY  (VN)
Số 115 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34136 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A5.3.15; A5.3.13; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, đen, xanh nõn chuối, 

xám,trắng, xanh rêu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kiến trúc - xây 
dựng - đào tạo Cát Mộc  (VN) 
152/32 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-34137 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.3.1; 26.4.11 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kiến trúc - xây 
dựng - đào tạo Cát Mộc  (VN) 
152/32 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2016-34138 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; A5.11.5 
(591) Vàng, đen, nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BACK TO LIFE  
(VN) 
4 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm linh chi tươi (chưa chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nấm linh chi chưa chế biến, linh chi đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-34139 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 

Tổ 2, khối Tân Thành, phường Cẩm An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); cho thuê lều trại; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-34143 (220) 28.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Thông  (VN) 
544 Nhật Tảo, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh sắc đẹp cho người cụ thể là: chăm sóc (làm đẹp) móng tay 

móng chân, vẽ móng nghệ thuật, trang trí móng tay móng chân, dịch vụ mát-xa.  
 

 
(210) 4-2016-34144 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiếu Lâm Hồng Gia  (VN) 
Số 10 đường số 30, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; giảng dạy võ thuật và khí công 
dưỡng sinh; hoạt động câu lạc bộ võ thuật liên quan đến nhóm này; huấn luyện viên thể 
dục; dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe. 

 

(210) 4-2016-34145 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiếu Lâm Hồng Gia   (VN) 
Số 10 đường số 30, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành 

kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; thông tin kinh doanh; hỗ trợ điều hành 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp. 

 
Nhóm 41: Đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; giảng dạy võ thuật và khí công 
dưỡng sinh; hoạt động câu lạc bộ võ thuật liên quan đến nhóm này; huấn luyện viên thể 
dục; dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-34146 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiếu Lâm Hồng Gia  (VN) 
Số 10 đường số 30, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành 

kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; thông tin kinh doanh; hỗ trợ điều hành 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp. 

 
Nhóm 41: Đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; giảng dạy võ thuật và khí công 
dưỡng sinh; hoạt động câu lạc bộ võ thuật liên quan đến nhóm này; huấn luyện viên thể 
dục; dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2016-34147 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; 26.1.2; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, xanh lam, hồng, đỏ, vàng, 

tím, xanh lá cây, xanh lá chuối 

(540) 

  

(731) Phạm Thùy Dung  (VN) 
Chung cư Lexington, Block C, lầu 13, 
phòng 6, số 67 Mai Chí Thọ, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (bậc học mầm non). 
 

 
(210) 4-2016-34148 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.15.15; 7.1.24; 7.3.2; 26.15.11 

(591) Cam, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây dựng 
Công nghiệp  (VN) 
146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ thương 

mại. 

 

Nhóm 37: Khai thác mỏ; xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt 

sửa chữa thiết bị điều hòa không khí. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2016-34150 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.11; 1.15.3 

(591) Đỏ, xanh nhạt đám mây, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý 
Thiên Minh   (VN) 
Số 11, đường Trần Qúy Khoách, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi 

tính, phần mềm có thể dowload xuống được; chương trình dùng cho máy vi tính; ghi sẵn; 

chương trình trò chơi trên máy vi tính; cơ cấu dùng cho máy đếm. 

 

Nhóm 16: Tấm giấy hoặc thẻ dùng để ghi các chương trình máy tính.  

 

Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; cơ sở dữ liệu trong máy 

tính (hệ thống hoá thông tin vào máy tính); quản lý tư liệu bằng máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, giảng dạy.  

 

Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; lập chương trình máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; phần mềm máy tính (bảo trì phần mềm); cập nhật phần mềm máy 

tính; phân tích hệ thống máy tính. 
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(210) 4-2016-34151 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Bàn  (VN) 
Thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng). 
 

Nhóm 35: Buôn bán gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-34152 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Bàn   (VN)
Thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng). 
 

Nhóm 35: Buôn bán gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-34153 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thạch Bàn  (VN) 
Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng). 
 

Nhóm 35: Buôn bán gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-34154 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Bàn  (VN) 
Thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng). 
 

Nhóm 35: Buôn bán gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng. 
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(210) 4-2016-34155 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Bàn  (VN) 
Thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng). 
 

Nhóm 35: Buôn bán gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-34156 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thạch Bàn  (VN) 
Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng). 
 

Nhóm 35: Buôn bán gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-34157 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thạch Bàn  (VN) 
Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng). 
 

Nhóm 35: Buôn bán gạch ốp lát, gạch ngói xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-34158 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; A6.3.4; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hứa Thành Sơn  
(VN) 
D6/22E ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-34159 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Trần Trinh  (VN) 
74 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-34160 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.9; 26.5.1; A17.2.2; A25.7.21 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, cam, vàng, 

đen 

(540) 

  

(731) Đặng Ngọc ái Vân  (VN) 
22/7 Trần Phú, phường 4, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 09: Pin và ắc qui. 
 

Nhóm 35: Mua bán pin và ắc qui.  
 

 
(210) 4-2016-34162 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EKUBERG PHARMA  (IT) 

Pozzelle Street, 36 - 73025 Martano 
(LE), Italy 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34163 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Vàng nâu, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kỳ Đông Hiền  (VN) 
Số 58, đường D1, khu Phú Hòa 1, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để vệ sinh 
thân thể; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa.  
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(210) 4-2016-34164 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc và xây dựng AT Việt Nam  
(VN) 
Số 7, ngách 183/1 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo sơ sinh, quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2016-34166 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép Hải Trí  
(VN) 
Lô ME10-1, khu công nghiệp Đức Hòa 
1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 40: Mạ điện; mạ crôm; xử lý kim loại; tráng mạ thiếc; đúc kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-34167 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  
(731) Trần Văn Ngọc Hưng  (VN) 

333/8/5 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; vecni bitum; sơn chống gỉ; phẩm màu; mực in; mát tít (nhựa tự 

nhiên).  
 

(210) 4-2016-34168 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Phạm Thị Ngọc Diễm   (VN) 
1Kép/6J Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 

dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; căng tin. 
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(210) 4-2016-34169 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, nâu, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Ngọc Diễm  (VN) 
1Kép/6J Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 

dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; căng tin. 
 

 
(210) 4-2016-34170 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Ngọc Diễm  (VN) 
1Kép /6J Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 

dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; căng tin. 
 

 
(210) 4-2016-34171 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Aury Việt Nam  
(VN) 
Lầu 9, tòa nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ thời trang: quần áo túi xách, giày dép, vải, vali.  

 

(210) 4-2016-34172 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Aury Việt Nam  
(VN) 
Lầu 9, tòa nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ thời trang: quần áo túi xách, giày dép, vải, vali.  
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(210) 4-2016-34173 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.9 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Lê Vũ Minh Triết  (VN) 
49 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; cà phê tinh chất.  

 

 
(210) 4-2016-34174 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Vũ Minh Triết  (VN) 
49 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-34175 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
IPP  (VN) 
199 đường số 1, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã sấy khô; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
 

Nhóm 30: Bánh quy; kẹo; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

 
(210) 4-2016-34176 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.16; A9.7.19; 2.9.4; A26.4.6; 26.1.6; 

26.13.25 
(591) Trắng, xám, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KOREFOOD  (VN) 
163/7 đường 20, tổ 47, khu phố 7, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-34177 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; A3.3.17; A3.3.24; 1.15.5; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại - cơ điện & xây 
dựng PCT  (VN) 
229/39/1 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; giám sát việc xây dựng công 
trình; xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; phá dỡ các công trình xây dựng; rải, phủ 
cát; sơn nội thất và ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2016-34180 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 24.15.21; 26.3.1 
(591) Cam, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cuộc Sống 
Năng Động  (VN) 
102 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang phục, phụ kiện: túi xách, ví (bóp), dây lưng, tất (vớ), thắt lưng, 

mũ nón. 
 

 
(210) 4-2016-34181 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Ngọc Thẫm 
Ba  (VN) 
309 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ mỹ nghệ (được làm bằng vàng, bạc, đá quý).  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim cương.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2016-34182 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.7.25; A25.7.8; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhắp Chuột 
Mua Sắm  (VN) 
105/2 Phong Phú, phường 11, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bìa lỗ, bìa còng, bìa lá, bìa bao tập (vở), bìa đỡ và kẹp tài liệu, giấy 

in.  
 

 
(210) 4-2016-34184 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh coban, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trần Gia Bách  (VN) 
43 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ phân phối điện, bảng phân phối điện, cáp điện.  

 

 
(210) 4-2016-34185 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A9.3.9 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Quang 
Hưng  (VN) 
267G Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu, thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2016-34186 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 24.1.1; 26.5.1; 26.5.4 
(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ đi câu gồm: cần câu, dây câu, lưỡi câu, bao đựng cần câu, vợt hứng cá 
cho người đi câu, bộ báo hiệu cắn mồi. 

 

 
(210) 4-2016-34187 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-34188 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ Hoa Linh  (VN) 
Số 87, đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch khử mùi vệ sinh cơ thể.  

 

 
(210) 4-2016-34189 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.2; A24.15.7; A24.15.13 
(591) Xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghiệp xuất nhập khẩu Đông 
Dương  (VN) 
3A Đồng Nai, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế hệ thống cung cấp hơi nhiệt và lò hơi. 

 

 
(210) 4-2016-34190 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Tân  
(VN) 
919/12A hương lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì sợi. 
 

 
(210) 4-2016-34191 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A1.1.10; A1.1.5; 3.7.11; 

3.7.16; A11.3.20; 25.1.6; 25.1.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thành Phát  
(VN) 
634/46/4 tỉnh lộ 10, khu phố 16, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột bò kho (gia vị); đồ gia vị.  

 

 
(210) 4-2016-34192 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.12; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế biến dừa Lương Quới  (VN) 
Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, 
ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ dừa gồm: cơm dừa nạo sấy; dầu dừa nguyên chất; 

dầu dừa tinh luyện; dầu dừa thô; bột sữa dừa; nước cốt dừa (sữa dừa); nước dừa dùng để 
uống (nước uống không chứa cồn). 

 

 
(210) 4-2016-34193 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.12; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế biến dừa Lương Quới   (VN) 
Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, 
ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ dừa gồm: cơm dừa nạo sấy; dầu dừa nguyên chất; 

dầu dừa tinh luyện; dầu dừa thô; bột sữa dừa; nước cốt dừa (sữa dừa); nước dừa dùng để 
uống (nước uống không chứa cồn). 
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(210) 4-2016-34196 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.24; A26.11.8; A26.11.9; 26.4.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương  (VN) 
15 ngõ 70 phố Kim Hoa, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vợt cầu lông, giày cầu lông, bao vợt, ba lô, quần áo, dây căng vợt cầu 

lông, khăn thể thao, tất thể thao, cuốn cán, lưới cầu lông, quả cầu lông, bịt cổ tay, bịt gót, 
bịt gối, bịt khuỷu, lót giày, lọ in logo, logo các hãng cầu lông, bột chống trơn, xịt giảm 
đau, mũ, dép, dây giày, móc khóa, các mặt hàng liên quan đến môn cầu lông. 

 

 
(210) 4-2016-34198 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.3.16; A2.3.23; A5.3.13; A5.3.15; 

4.5.1; 4.5.2; 5.13.1; 26.1.1; 26.3.23; 
A5.5.20 

(591) Vàng gold, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ mỹ phẩm ORLEAN  (VN) 
Tầng Lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117- 
119 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34199 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Hoàng Đăng Tải  (VN) 
Thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hút bụi; máy phát điện; máy dùng trong nông nghiệp; 

động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); máy nén khí 
trục vít; máy nén khí pít - tông.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện hút thổi các loại; máy sấy khí, thiết 
bị lọc không khí nén công nghiệp; máy lọc nước; thiết bị lọc nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước; máy hút bụi; máy phát điện; máy dùng trong nông 
nghiệp; động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); máy 
nén khí trục vít; máy nén khi pít - tông; tủ lạnh; máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện hút thổi 
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các loại, máy sấy khí; thiết bị lọc không khí nén công nghiệp; máy lọc nước; thiết bị lọc 
nước; quạt điện; quạt treo tường chạy điện; quạt để bàn; quạt cây; quạt hút để điều hòa 
không khí dùng trong công nghiệp; quạt hút để điều hòa không khí dùng trong gia đình; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm với mục đích quảng cáo hoặc thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-34200 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1; A1.5.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ 

Chuyên nghiệp An Bình 24H  
(VN) 
261 tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

(210) 4-2016-34201 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Quốc tế Mặt Trời Xanh  (VN) 
9C1/21 Hà Huy Giáp, khu phố 3A, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hạt: hạt điều (hạt điều nhân trắng, hạt điều rang muối, hạt 

điều rang muối còn lụa, hạt điều rang muối bóc lụa), hạt đậu phộng, hạt đậu nành, hạt đậu 
hoa lan, hạt dẻ cười, hạt sen, hạt hạnh nhân, hạt maccadian; cà phê; trái cây sấy. 

 

 
(210) 4-2016-34202 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.13.4; 5.13.1 
(591) Hồng tím, hồng, xanh cốm, nâu, trắng, 

tím 
(731) Tạ Công Trang Hằng  (VN) 

Xóm Vân Lai, xã Khánh Hải, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; son môi; nước hoa; kem làm trằng da.   
 

 
(210) 4-2016-34203 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2016-34204 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 
xuất Mỹ phẩm Thuận Phát  
(VN) 
Số 4, đường TX 39, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34205 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) GUANGZHOU SHIRUI 

ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
192 Kezhu Road, Science Park, 
Guangzhou, 510663, P.R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần cứng máy tính; màn hình viđêô; 

máy tính bảng; thiết bị thu hình; bút điện tử (thiết bị hiển thị); thiết bị lưu trữ dữ liệu; tai 
nghe; phần mềm máy tính; ghi sẵn; thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu); 
bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); giao diện cho máy tính; thiết bị truyền phát tín hiệu điện 
tử; bộ thu phát sóng; thiết bị liên lạc; máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền phát âm 
thanh; thiết bị để phóng đại (nhiếp ảnh); thiết bị chiếu phim dương bản; thiết bị điều khiển 
từ xa; bộ vi xử lý; hộp đấu nối (điện); pin điện.  
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(210) 4-2016-34206 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Linh Trang  (VN) 
65E38 Quang Trung, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-34207 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 5.5.16 

(591) Đỏ vàng, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Phát Đức Tín   (VN) 
66 Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2016-34208 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.1.25; 26.1.1; A5.11.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phòng chẩn 
trị y học cổ truyền DAlBlO  
(VN) 
Số 38 Ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-34209 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 5.7.21; A5.11.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phòng chẩn 
trị Y học cổ truyền DAIBIO  
(VN) 
Số 38 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34211 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Nhật Nam  (VN) 
56/27A đường Dương Bá Trạc, phường 
2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2016-34212 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư Vạn Đạt   (VN) 
86 đường số 10, KDC Bình Hưng, ấp 2, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công; thiết bị hàn dùng 

điện; máy cắt cỏ; máy bơm nước; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  
 

 
(210) 4-2016-34213 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Lê Hồng Hải  (VN) 

Số 16, ngõ 46, phố Phạm Ngọc Thạch, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Xúp. 
 

Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2016-34214 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Lê Hồng Hải  (VN) 

Số 16, ngõ 46, phố Phạm Ngọc Thạch, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúp. 
 

Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2016-34215 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34216 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu sản 
xuất ứng dụng thuốc thực 
nghiệm - Học viện quân y  
(VN) 
Số 160, đường Phùng Hưng, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34217 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDIPRODUCT   (VN) 
Số 4, ngách 26, ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34218 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-34219 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34220 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
th−ong mại NTB PHARMA NEW  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 

Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34221 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại NTB PHARMA NEW  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 

Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34222 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại NTB PHARMA NEW  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 
Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34223 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại NTB PHARMA NEW  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 
Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34224 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại NTB PHARMA NEW  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 
Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1045 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34225 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.1; 10.3.7; A26.11.9; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, nâu, đen, trắng, vàng xẫm, nâu 

đỏ 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Trung Ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34226 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị Y tế 
GLOBALMH   (VN) 
NV2-01, khu đô thị VIGLACERA, 

phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34227 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.14; A3.1.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Dược phẩm Minh Hạnh  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 112 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34228 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng xám, đen, xanh 

rêu, trắng, đỏ, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Dược phẩm Minh Hạnh  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 112 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34229 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng, đen, đỏ hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Dược phẩm Minh Hạnh  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 112 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34230 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH nước giải khát 

SUN GOD Việt Nam   (VN) 
Thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống (không cồn) đóng chai; nước ép trái cây; nước ngọt đóng chai; nước 

chanh muối đóng chai; trà bí đao đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-34234 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.5 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 
Tâm  (VN) 
8/2, khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa cây kiểng, hoa kiểng.  
 

 
(210) 4-2016-34241 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt gia cầm; thịt gia súc; thủy sản tươi đông lạnh; thủy sản đóng hộp; tôm 
khô; cá khô; mực khô; bò khô; nem; chả lụa; giò thủ; giò bò; xúc xích; thịt xông khói; 
thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả; trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; 
trái cây được bảo quản; rau đã sấy khô; rau đã được bảo quản; hạt đã chế biến; dầu có thể 
ăn được; dầu vừng (dầu mè); nước mắm. 
 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; 
bột cọ; bột; chế phẩm ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh bao; bánh mì kẹp thịt; thực 
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phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kẹo; kem lạnh; đường; mật ong; mật đường, men; bột 
nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; nước tương (xì dầu). 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho 
thủy sản; thức ăn cho chó mèo; thức ăn cho ngựa; thức ăn cho chim; trái cây tuơi, rau tươi; 
hạt [ngũ cốc]. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; 
nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán ăn; quầy bán bánh mì, xôi do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2016-34242 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

 
(210) 4-2016-34243 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.2.7 
(731) SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., 

LTD.  (CN) 
No. 3728, Jiasong Middle Road, Huaxin 
Town, Qingpu District, Shanghai, 
People's Republic of China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1049 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển, chuyên chở hàng hóa; vận tải; cho thuê xe ô tô; lưu kho hàng hóa; 

dịch vụ chuyển phát bưu kiện; dịch vụ chuyển phát nhanh thư tín hoặc hàng hoá đến tại 

nơi; chuyển phát thư tín; dịch vụ chuyển giao hàng hóa theo thư đặt hàng; đặt chỗ cho các 

chuyến đi du lịch; bao gói hàng hoá.  
 

 
(210) 4-2016-34244 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.15.1; A24.15.11; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh học Hoàn 
Cầu  (VN) 
Đường Đền Bà Chúa Kho, thôn Cổ Mễ, 

phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế và thú y.  

 

Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 

y.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh 

học các vi khuẩn có ích dạng bột và dạng lông dùng làm sạch nước ao nuôi tôm cá (không 

dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-34245 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2 

(591) Nâu rêu, nâu nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH VITTO-VP   (VN) 
Lô 1, khu vực A - khu công nghiệp Tam 

Dương II, xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại); gạch lát nền (không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng), gạch ốp tường (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); ngói 

(không bằng kim loại); ngói cong, vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật liệu xây 

dựng.  
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(210) 4-2016-34247 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh tím than, nâu nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH VITTO-VP   (VN) 
Lô 1, khu vực A - khu công nghiệp Tam 

Dương II, xã Kim Long, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại); gạch lát nền (không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng), gạch ốp tường (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); ngói 

(không bằng kim loại); ngói cong, vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật liệu xây 

dựng.  
 

 
(210) 4-2016-34248 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.16; 25.1.25; 26.1.1; 25.7.25 

(591) Xanh rêu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mật ong Du Mộc  
(VN) 
5/59 Nơ Trang Long, phường 7, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2016-34249 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Patrãn Spirits International 
AG   (CH) 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 

Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu chưng cất; rượu rum; rượu têquila (rượu mạnh 

có nguồn gốc từ Mê-hi-cô); rượu vốt-ca; rượu vang; rượu; rượu mùi.  
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(210) 4-2016-34250 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất công 

nghiệp và thương mại dịch vụ 
Linh Sơn   (VN) 
Lô 49D, KCN Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; sen vòi; nắp đậy ống thoát nước trong nhà vệ sinh; vòi nước; 

thiết bị phân phối nước.  
 

 
(210) 4-2016-34251 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong lĩnh vực quản lý chất/thuốc kháng vi sinh vật. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế; dịch vụ tư vấn y tế. 
 

 
(210) 4-2016-34252 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 25.7.25; A19.13.21; 

A25.3.3 
(591) Xám, xanh dương, cam, trắng 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong lĩnh vực quản lý chất/thuốc kháng vi sinh vật. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế; dịch vụ tư vấn y tế. 
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(210) 4-2016-34253 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và giải pháp đầu 
tư An Phát  (VN) 
305A Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi tắm hoa sen; bồn rửa chén; vòi nước rửa chén; thiết bị lọc rác.  
 

Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm: giá treo khăn tắm, giá đựng cốc, kệ đựng xà phòng, giá để 
giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-34254 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; 15.1.17; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và giải pháp đầu 
tư An Phát  (VN) 
305A Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi tắm hoa sen; bồn rửa chén; vòi nước rửa chén; thiết bị lọc rác. 
 

Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm: giá treo khăn tắm, giá đựng cốc, kệ đựng xà phòng, giá để 
giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2016-34255 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.1.18; 26.3.1; A26.11.8; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và giải pháp đầu 
tư An Phát  (VN) 
305A Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi tắm hoa sen; bồn rửa chén; vòi nước rửa chén; thiết bị lọc rác. 
 

Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm: giá treo khăn tắm, giá đựng cốc, kệ đựng xà phòng, giá để 
giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-34257 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Trần Nguyễn Bảo Hoàng   (VN)

Số 287 Đinh Bộ Lĩnh nối dài, khu phố 4, 
phường 9, thành phố  Mỹ Tho, Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-34260 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.5.19; A3.5.24 
(731) PT MASPION  (ID) 

Jl. Kembang Jepun 38-40, Surabaya 
60162, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc thủy tinh dùng đế uống; cốc vại bằng thủy tinh; ca thủy tinh; chén thủy 

tinh; tách và dìa uống trà bằng thủy tinh, bộ ấm chén uống trà bằng thủy tinh; bát thủy 
tinh; đĩa thủy tinh chén đĩa bằng thủy tinh; bình thủy tinh dùng trong gia dụng; hũ bằng 
thủy tinh; chai bẹt nhỏ bằng thủy tinh (dùng để chứa đựng); bình thon cổ bằng thủy tinh; 
ly uống rượu có chân cao bằng thủy tinh; ly uống rượu bằng thủy tinh; đồ chứa đựng bằng 
thủy tinh; nồi thủy tinh; thủy tinh đã được tôi; không dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-34261 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KANSAI PAINT CO., LTD.  (JP) 

33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn dùng cho nhà; sơn dùng cho sàn; sơn dùng trong nhà; sơn dùng  ngoài 

trời; sơn dùng trong kiến trúc; véc ni; sơn mài; chất nhuộm; chất pha loãng sơn.  
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Nhóm 19: Lớp che ngoài, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không 

bằng kim loại; thạch cao; thạch cao dùng cho xây dựng, tấm thạch cao; vữa; xi măng 

dùng cho xây dựng; vôi dùng làm vật liệu xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng kim 

loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm; lớp lót dưới thảm; thảm dạng miếng hình vuông; tấm phủ sàn; tấm 

phủ che tường không bằng vật liệu dệt; tấm treo tường, không bằng vật liệu dệt; giấy dán 

tường. 
 

 
(210) 4-2016-34263 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Xanh nước biển, trắng 

(731) Công ty cổ phần FGH Việt Nam  
(VN) 
Lầu 6, 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc, gạo, bột mỳ như mỳ, bánh mỳ, mỳ 

ống, cơm, xôi. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện).  
 

 
(210) 4-2016-34264 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Xuất nhập khẩu HANAN  (VN) 
52/23/1 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-34265 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Xuất nhập khẩu HANAN   (VN) 
52/23/1 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2016-34266 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.21; 26.1.2 

(591) Nâu, đỏ, xanh, vàng, trắng 

(731) Hợp tác xã sản xuất - tiêu thụ 
sản phẩm Vú Sữa Hợp Đức   (VN)
Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Quả vú sữa tươi.  
 

 
(210) 4-2016-34267 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 25.5.25; 1.3.1 

(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, tím, 

trắng 

(731) Công ty TNHH Phân bón Sông 
Hậu   (VN) 
1025/12H Cách Mạng Tháng 8, phường 

7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2016-34268 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 25.5.25; 1.3.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương, xanh 

lá, cam, đỏ, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH Phân bón Sông 

Hậu  (VN) 
1025/12H Cách Mạng Tháng 8, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

(210) 4-2016-34269 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A18.1.19; 26.1.1 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FAMILYMARKET   (VN) 
167 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 2, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa như: hàng lương thực, thực phẩm 

(bánh kẹo, đường, sữa, gia vị, nước chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm đông lạnh, hàng 
nông sản), đồ uống các loại (rượu, bia, cà phê, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây, si rô dùng cho đồ uống có cồn), mỹ phẩm 
(nước hoa, nước thơm, son phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm), hóa 
mỹ phẩm (kem đánh răng, nước súc miệng, nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tấy rửa, 
xà phòng, dầu gội, sữa tắm), đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa gốm, sứ, thủy tinh đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập và đồ dùng văn phòng phẩm (kéo, 
giấy, ghim, hột bút, viết, tập vở, sách). 

 

 
(210) 4-2016-34270 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Toàn Thắng  (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; dịch vụ lữ 
hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-34271 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng  (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; dịch vụ lữ 

hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34272 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Toàn Thắng  (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; dịch vụ lữ 

hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34273 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng  (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; dịch vụ lữ 
hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-34274 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng  (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; dịch vụ lữ 

hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34275 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng  (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 

dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34276 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1059 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 
dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-34277 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 

dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34278 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 

dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34279 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 
dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-34280 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 

dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34281 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 

dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34282 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 
dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

(210) 4-2016-34283 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 

dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34284 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 

dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2016-34285 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 
dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-34286 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 
dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-34287 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Thắng   (VN) 
439 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; cho thuê xe chở khách, hàng hóa; 
dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-34289 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 26.15.1; 26.15.15 
(731) REAL TACK UNDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No.11, Hou Sheng Rd., Shengang Dist., 
Taichung City 429, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dính cho băng phẫu thuật; chất dính dùng cho mục đích công 

nghiệp; chất kết dính dùng cho đồ đi chân; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; hóa 

chất công nghiệp; sợi viscô. 
 

 
(210) 4-2016-34290 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) ARTHUR AND JUDY ENTERPRISES 

CO., LTD.   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe đạp; động cơ cho xe đạp; bánh xe đạp; khung xe đạp; 

vành cho bánh xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-34291 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) ARTHUR AND JUDY ENTERPRISES 

CO., LTD.    (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe đạp; động cơ cho xe đạp; bánh xe đạp; khung xe đạp; 

vành cho bánh xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-34292 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) K-SWISS INC.  (US) 

31248 Oak Crest Drive, Westlake 

Village, California, USA, 91361 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; giày cao cổ và dép.  
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(210) 4-2016-34293 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 24.15.21; A25.7.21 
(731) SHENZHEN HONGNANKE 

COMMUNICATION EQUIPMENT 
CO., LTD  (CN) 
1-4 Floor, A Building, Number 16, Dadi 
Industrial Area, Tongle, Longgang 
Street, Longgang District, Shenzhen, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin dự phòng; máy bộ đàm xách tay; thiết bị kết nối qua bluetooth, 

cụ thể là tai nghe bluetooth; cáp truyền dữ liệu điện tử.  
 

 
(210) 4-2016-34294 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1; A15.7.2; 26.1.5; 26.2.7; 

A26.4.24; 25.5.1; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cường Thịnh  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu khăn giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-34295 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.3; A26.11.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần may Hừng 

Đông  (VN) 
Số 338, đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2016-34296 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.11.10; A25.7.21; 26.3.1 

(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xám 

(731) Công ty cổ phần may Hừng 
Đông   (VN) 
Số 338, đường Lạc Long Quân, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-34297 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.3.15; A26.4.24 

(591) Hồng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Liên  (VN) 
P615 N3B khu đô thị Trung Hòa - Nhân 

Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-34298 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.3.15 

(591) Hồng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Liên   (VN) 
P615 N3B khu đô thị Trung Hòa - Nhân 

Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-34299 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Liên   (VN) 
P615 N3B khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-34300 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 23.1.1 
(591) Nâu, vàng kim 

(540) 

  

(731) Corporaciãn Habanos, S.A.  
(CU) 
Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; chế phẩm mài sắc; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; 
nước xức tóc; thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-34304 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 24.13.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Tpassion  (VN) 
Số 1016 đường Quang Trung 3, phường 
Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 41: Cụ thể là: đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2016-34305 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.3.1; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng, nâu 
(731) SOFT PLAY KOREA CO., LTD.   (KR) 

501, 6-27, Gwangpyeong-ro 51-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
(Suseo-dong, Sungwoo Building)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi xếp hình; trò chơi; đồ chơi; trò chơi trong nhà; món trò chơi dùng cho 
mục đích giải trí; thiết bị trò chơi.  

 

Nhóm 41: Tổ chức phòng chơi cho trẻ em; quản lý sân chơi cho trẻ em; quản lý phòng 
chơi đồ chơi xếp hình; cung cấp tiện nghi vui chơi; cung cấp chuỗi sân chơi cho trẻ em; 
lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí].  

 

 
(210) 4-2016-34306 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Trần Gia  (VN) 
Số 28, ngõ 187, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), trưng bày, quảng cáo trong siêu thị các sản phẩm sau: 
sữa, đồ chơi trẻ em, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-34307 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH VITA SIGNATURE  

(VN) 
344/2A Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-34308 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; 25.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thương mại dịch vụ 
Mai Doãn   (VN) 
57A đường số 1, khu phố 2, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô và xe có động cơ; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của « 
tô và xe có động cơ; mua bán mô tô, xe máy; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới hợp 
đồng mua bán hàng hóa. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; dịch vụ xây dựng nhà, 
hoàn thiện công trình xây dựng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe.  
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(210) 4-2016-34309 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn thương mại dịch vụ 
Mai Doãn   (VN) 
57A đường số 1, khu phố 2, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô và xe có động cơ; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của « 

tô và xe có động cơ; mua bán mô tô, xe máy; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới hợp 
đồng mua bán hàng hóa. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; dịch vụ xây dựng nhà, 
hoàn thiện công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe.  

 

 
(210) 4-2016-34310 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Quang 
Hưng  (VN) 
267G, đường Tô Ngọc Vân, khu phố 3, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-34311 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1; A1.1.10; 26.4.3; 26.4.7; A7.1.12; 

7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Đức Nguyễn 

Kiên Giang   (VN) 
Số 29 L4, đường Phan Thị Ràng, phường 
An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1069 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn vecni; sơn chống gỉ; sơn phủ.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chà ron; vữa 
xây tô (xi- măng); thạch cao; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-34312 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1; 26.3.2 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty dịch vụ bảo vệ Rạng 
Đông  (VN) 
145 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 

nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
nhân.  

 

 
(210) 4-2016-34313 (220) 31.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.5; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Nâu, vàng, đỏ, xám, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Phú  (VN) 
Số nhà 435, đường Tôn Đức Thắng, tổ 
01, khóm Long Thạnh B, phường Long 
Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; nấm tươi. 

 

 
(210) 4-2016-34314 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GTC Toàn Cầu  
(VN) 
Số 16, tầng 2, LePARC - Gamuda City, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng; thực phẩm 

bổ sung; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ nông sản; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được 
làm từ hải sản; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ sản 
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phẩm vật nuôi; đường lactoza (đường sữa); sữa (sữa chứa aIbumin); bột có chứa sữa dành 
cho trẻ sơ sinh; đậu Hà lan đông lạnh; đậu đông lạnh; dương xỉ đông lạnh; cà rốt đông 
lạnh; tỏi đông lạnh; nấm đông lạnh; gừng đông lạnh; dưa chuột đông lạnh; thực phẩm từ 
rau đã qua chế biến; quả óc chó đã qua chế biến; trái cây sấy khô; hỗn hợp trái cây sấy 
khô; rau sấy khô; xalát hỗn hợp rau và trái cây; xalát trái cây; thực phẩm ăn nhanh làm từ 
trái cây; nước trái cây nấu đông (thạch trái cây); xúp rau; nước ép rau dùng để nấu ăn; sữa 
đậu nành (chất thay thế sữa); đậu phụ đặc; thực phẩm chứa đậu đã qua chế biến, không 
phải là đậu phụ hoặc thực phẩm chứa đậu phụ đã qua chế biến; đậu được bảo quản; trái 
cây đông lạnh; gia cầm, đã qua chế biến; thịt gà; thịt lợn; thịt bò; thịt gà tây; trứng dùng 
cho thực phẩm; trứng (thuộc nhóm này); trứng chim cút; trứng vịt; thịt đã qua chế biến; 
thịt sấy khô; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; prôtêin dùng làm thực phẩm cho người; 
thịt bò khô; giăm bông; sữa bột, không dùng cho trẻ sơ sinh; sữa đặc; sữa chua; đồ uống 
làm từ sữa chua (sữa chua là chủ yếu); pho mát; bơ; kem bơ; dầu ăn dạng rắn hóa; dầu lạc 
dùng cho thực phẩm; dầu bông dùng cho thực phẩm; dầu ngô dùng cho thực phẩm; dầu 
oliu dùng cho thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực phẩm; dầu dừa dùng cho thực phẩm; 
dầu hướng dương dùng cho thực phẩm; bơ thực vật; trứng ốc sên dùng làm thức ăn; nhộng 
tằm dùng làm thực phẩm cho người; cá và động vật có vỏ ăn được (sò, hến, tôm, cua) 
được bảo quản bằng đông lạnh và ướp muối; táo tía nướng; tảo bẹ đã qua chế biến; rong 
biển nâu đã qua chế biến; cá và động vật có vỏ ăn được (sò, hến, tôm, cua) sấy khô; thức 
ăn được làm từ cá; xúc xích được làm từ cá, thực phẩm dùng cho gia đình, có thành phần 
gồm sữa, gạo, đậu, trái cây, gạo là chủ yếu; sản phẩm làm từ ngũ cốc; bột mỳ làm từ ngũ 
cốc; gạo; cà phê; chè; ca cao; đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê; chè sâm; chè đen 
(chè Anh); sôcôla; caramen (kẹo); bánh quy; bánh quy giòn; bánh quy mặn; kẹo hạnh 
nhân; kem lạnh; sữa chua đông lạnh (kem lạnh dùng cho bánh kẹo); chiết xuất hublông 
dùng để sản xuất bia; đồ uống có hương vị trái cây (không chứa cồn); nước ép trái cây; đồ 
uống chứa trái cây ướp lạnh; nước chanh; bột tạo bọt cho đồ uống; chất chiết từ trái cây 
không chứa cồn; đồ uống từ trái cây không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn; nước sô 
đa; nước cam ép; chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại dùng làm đồ 
uống; nước uống có ga; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống chứa 
cà chua; nước khoáng; nước tinh khiết; bia đen nặng; bia hỗn hợp; bia đen; nước ép cam 
(đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước uống 
có gaz; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống làm từ quả cà chua; 
đồ uống có hương vị trái cây (không cồn); nước ép trái cây; đồ uống làm từ trái cây đông 
lạnh (không cồn); nước chanh; bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống không cồn; nước sô đa 
(đồ uống).  

 
Nhóm 42: Xử lý đánh giá và chứng nhận, xác nhận phù hợp cho các tổ chức và cá nhân 
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2016-34315 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH GTC Toàn Cầu  
(VN) 
Số 16, tầng 2, LePARC - Gamuda City, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng; thực phẩm 

bổ sung; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ nông sản; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được 

làm từ hải sản; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ sản 

phẩm vật nuôi; đường lactoza (đường sữa); sữa (sữa chứa albumin); bột có chứa sữa dành 

cho trẻ sơ sinh; đậu Hà lan đông lạnh; đậu đông lạnh; dương xỉ đông lạnh; cà rốt đông 

lạnh; tỏi đông lạnh; nấm đông lạnh; gừng đông lạnh; dưa chuột đông lạnh; thực phẩm từ 

rau đã qua chế biến; quả óc chó đã qua chế biến; trái cây sấy khô; hỗn hợp trái cây sấy 

khô; rau sấy khô; xalát hỗn hợp rau và trái cây; xalát trái cây; thực phẩm ăn nhanh làm từ 

trái cây; nước trái cây nấu đông (thạch trái cây); xúp rau; nước ép rau dùng để nấu ăn; sữa 

đậu nành (chất thay thế sữa); đậu phụ đặc; thực phẩm chứa đậu đã qua chế biến, không 

phải là đậu phụ hoặc thực phẩm chứa đậu phụ đã qua chế biến; đậu được bảo quản; trái 

cây đông lạnh; gia cầm, đã qua chế biến; thịt gà; thịt lợn; thịt bò; thịt gà tây; trứng dùng 

cho thực phẩm; trứng (thuộc nhóm này); trứng chim cút; trứng vịt; thịt đã qua chế biến; 

thịt sấy khô; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; prôtêin dùng làm thực phẩm cho người; 

thịt bò khô; giăm bông; sữa bột, không dùng cho trẻ sơ sinh; sữa đặc; sữa chua; đồ uống 

làm từ sữa chua (sữa chua là chủ yếu); pho mát; bơ; kem bơ; đầu ăn dạng rắn hóa; dầu lạc 

dùng cho thực phẩm; dầu bông dùng cho thực phẩm; đầu ngô dùng cho thực phẩm; dầu 

oliu dùng cho thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực phẩm; dầu dừa dùng cho thực phẩm; 

dầu hướng dương dùng cho thực phẩm; bơ thực vật; trứng ốc sên dùng làm thức ăn; nhộng 

tằm dùng làm thực phẩm cho người; cá và động vật có vỏ ăn được (sò, hến, tôm, cua) 

được bảo quản bằng đông lạnh và ướp muối; táo tía nướng; tảo bẹ đã qua chế biến; rong 

biển nâu đã qua chế biến; cá và động vật có vỏ ăn được (sò, hến, tôm, cua) sấy khô; thức 

ăn được làm từ cá; xúc xích được làm từ cá, thực phẩm dùng cho gia đình, có thành phần 

gồm sữa, gạo, đậu, trái cây, gạo là chủ yếu; sản phẩm làm từ ngũ cốc; bột mỳ làm từ ngũ 

cốc; gạo; cà phê; chè; ca cao; đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê; chè sâm; chè đen 

(chè Anh); sôcôla; caramen (kẹo); bánh quy; bánh quy giòn; bánh quy mặn; kẹo hạnh 

nhân; kem lạnh; sữa chua đông lạnh (kem lạnh dùng cho bánh kẹo); chiết xuất hublông 

dùng để sản xuất bia; đồ uống có hương vị trái cây (không chứa cồn); nước ép trái cây; đồ 

uống chứa trái cây ướp lạnh; nước chanh; bột tạo bọt cho đồ uống; chất chiết từ trái cây 

không chứa cồn; đồ uống từ trái cây không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn; nước sô 

đa; nước cam ép; chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại dùng làm đồ 

uống; nước uống có ga; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống chứa 

cà chua; nước khoáng; nước tinh khiết; bia đen nặng; bia hỗn hợp; bia đen; nước ép cam 

(đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước uống 

có gaz; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống làm từ quả cà chua; 

đồ uống có hương vị trái cây (không cồn); nước ép trái cây; đồ uống làm từ trái cây đông 

lạnh (không cồn); nước chanh; bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống không cồn; nước sô đa 

(đồ uống).    

 

Nhóm 42: Xử lý đánh giá và chứng nhận, xác nhận phù hợp cho các tổ chức và cá nhân 

theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.  
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(210) 4-2016-34316 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Biovagen Việt Nam    (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-34317 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Biovagen Việt Nam    (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-34318 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Biovagen Việt Nam    (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-34319 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và thương mại BHV  
(VN) 
189C5 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1073 

(210) 4-2016-34320 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và thương mại BHV  
(VN) 
189C5 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-34321 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và thương mại BHV  
(VN) 
189C5 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2016-34322 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 2.7.13; 2.7.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hoàng Xuân Thái  (VN) 
Số nhà 126, đường Minh Cầu, tổ 15, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).  

 

(210) 4-2016-34323 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A16.3.3 
(591) Đỏ, cam, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Thuận 
Quang   (VN) 
Tổ 20, khu 3, phường Hà Khánh, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy quay phim [camera], camera giám sát tự động, đầu ghi hình 

dùng cho camera, nguồn dùng cho camera, máy ghi hình, máy quay viđêô xách tay có 

kèm theo bộ phận ghi hình, thiết bị báo hiệu chống trộm, máy ảnh [chụp ảnh]; đại lý xuất 

nhập khẩu máy quay phim [camera], camera giám sát tự động, đầu ghi hình dùng cho 

camera, nguồn dùng cho camera. máy ghi hình, máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ 

phận ghi hình, thiết bị báo hiệu chống trộm, máy ảnh [chụp ảnh].  
 

 
(210) 4-2016-34324 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.1.5 

(591) Đỏ, nâu, xanh, xanh lá cây, đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tiến Đạt Dream   (VN) 
¤ số 3 lô B, khu đô thị mới phần mở 

rộng đầu đường Tuần Châu, phường Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đệm (nệm) cao su, đệm lò xo, đệm bông, gối cao su; đại lý xuất nhập 

khẩu đệm (nệm) cao su, đệm lò xo, đệm bông, gối cao su. (02 dịch vụ).  
 

 
(210) 4-2016-34325 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.1; A17.2.2 

(591) Đỏ, vàng, đen, nâu, đỏ đậm, hồng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tiến Đạt Dream   (VN) 
¤ số 3 lô B, khu đô thị mới phần mở 

rộng đầu đường Tuần Châu, phường Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, kim cương, đá quý, đồ trang sức, đồ nữ trang, đồ trang sức 

từ đá quý nhân tạo, hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ], ngọc trai [trang sức], tượng nhỏ 

bằng kim loại quý; trưng bày sản phẩm liên quan đến vàng bạc, kim cương, đá quý, đồ 

trang sức, đồ nữ trang, đồ trang sức từ đá quý nhân tạo, hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ], 

ngọc trai [trang sức], tượng nhỏ bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2016-34326 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.9; A2.3.16; A2.3.24 

(591) Vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tiến Đạt Dream   (VN) 
¤ số 3 lô B, khu đô thị mới phần mở 

rộng đầu đường Tuần Châu, phường Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ga phủ giường, vỏ gối, vải vóc, khăn phủ, tấm phủ ngoài bằng vải 

dùng cho đồ đạc, khăn tay bỏ túi bằng vải, rèm cửa, khăn quàng [trang phục], quần áo 

[trang phục]; trưng bày sản phẩm ga phủ giường, vỏ gối, vải vóc, khăn phủ, tấm phủ ngoài 

bằng vải dùng cho đồ đạc, khăn tay bỏ túi băng vải, rèm cửa, khăn quàng [trang phục], 

quần áo [trang phục].  
 

 
(210) 4-2016-34327 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Hòa   (VN) 
Số 107K1, tập thể Thành Công, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, ca cao.  
 

 
(210) 4-2016-34328 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.17; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Vietlink  
(VN) 
54/28 đường 281 Lý Thường Kiệt, 

phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Còi báo động cháy; gậy chữa cháy; thiết bị dập lửa; miệng ống vòi rồng chữa 

cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; hệ thống phun nước dành cho cứu hỏa. 
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(210) 4-2016-34329 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Vietlink  
(VN) 
54/28 đường 281 Lý Thường Kiệt, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Còi báo động cháy; gậy chữa cháy; thiết bị dập lửa; miệng ống vòi rồng chữa 

cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; hệ thống phun nước dành cho cứu hỏa.  
 

 
(210) 4-2016-34330 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Meeco Việt 
Nam   (VN) 
Nhà 8, dãy C7, khu tập thể Đại học ngoại 
ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phát điện, trạm biến áp, thanh dẫn điện, điều hòa không khí, vật 

tư cấp thoát nước, hệ thống điều khiển các tòa nhà (BMS).  
 

 
(210) 4-2016-34335 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.13; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SODIREX (Việt 
Nam)  (VN) 
86 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; sữa 

chua; mứt nhão, mứt ướt. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; bánh mì; bánh bao nhỏ, bánh sữa nhỏ; thạch hoa 
quả [bánh kẹo]; bánh ngọt; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; hỗ trợ điều hành, 
quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  
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(210) 4-2016-34336 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.15; 26.4.2; 25.5.2 

(591) Trắng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SODIREX (Việt 
Nam)  (VN) 
86 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng, sấy khô; nước quả nấu đông, thạch trái cây, thạch hoa quả; 

trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây dầm đường, rắc 

đường; mứt nhão, mứt ướt.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; bánh qui; thạch hoa quả [bánh kẹo]; bánh patê, bánh 

nướng, bánh hấp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 

trái cây, nước ép quả; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 

đích y tế); nước quả cô đặc, mật hoa quả, nước ép rau.  
 

 
(210) 4-2016-34337 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.5.8; A1.1.9; 1.15.11; A2.5.22; 7.11.10 

(591) Trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
Điện Quang   (VN) 
121 - 123 - 125 Hàm Nghi, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thương mại; tổ 

chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; mua bán bóng đèn điện các loại 

và trang thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hoá hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi về giáo 

dục hoặc giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2016-34338 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
Song Hưng  (VN) 
Số 31, ngõ 245/120, phố Định Công, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, kinh doanh (mua bán) thiết bị y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34340 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 26.13.25; A25.1.10 

(591) Xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Khang Thịnh  
(VN) 
256 đường Trường Chinh, khu Phước 

Hải, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch). 

 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2016-34341 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A2.3.16; 2.3.7; 2.9.1; 25.1.25 

(591) Xanh rêu, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quý Tuấn  (VN) 
Cụm 8, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trường quay, nhiếp ảnh, cho thuê máy quay hình.  
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(210) 4-2016-34342 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trương Khải Hoàng  
(VN) 
Số 5 khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 
3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-34345 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A1.1.10; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Doanh Phong   (VN) 
44 đường Liên Khu 1-6, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, bàn ghế 
nhựa, cũi nhựa; mua bán: xăng, dầu, nhớt; mua bán hóa chất; mua bán mỹ phẩm; mua 
bán: lương thực thực phẩm, nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2016-34346 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 5.3.20; A5.1.16 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tinh dầu Bio 
Việt Nam  (VN) 
Nhà số 3 ngõ 814 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2016-34347 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; 1.15.15 
(591) Trắng, nâu, nâu nhạt, nâu đậm, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ TS Việt Nam   (VN) 
Số 4, ngách 58, ngõ 30, phố Tạ Quang 
Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật như cá, tôm, tép; mắm nêm; 

dầu ăn; chất chiết xuất ra từ thịt. 
 

 
(210) 4-2016-34348 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Phan Văn Hạnh  (VN) 
Số nhà 66, xóm Tây, thôn Quan Âm, xã 

Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu).  
 

 
(210) 4-2016-34350 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-34351 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
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(210) 4-2016-34352 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-34353 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-34354 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
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(210) 4-2016-34355 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-34356 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-34357 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 

trùng có hại.  
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(210) 4-2016-34358 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-34359 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BRANDTALK  
(VN) 
Số 108 đường số 02, Hưng Gia 5, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy dùng cho nhà bếp, dùng 

điện.  
 

Nhóm 30: Sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; cacao; sản phẩm cacao; đồ uống trên cơ sở 
cacao; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo; trà; đồ uống trên cơ 
sở trà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống, do 
nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-34360 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.3.16; A5.3.13; 24.13.1; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Titafa  (VN) 
14 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-34361 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.5.1; A26.4.24; 24.13.1 

(591) Đen, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lavenza 
International  (VN) 
Số 66A đường số 10, phường Tăng Nhơn 

Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-34366 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.5.2; A24.15.7 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Giang Châu  (VN) 
Lô 20, khu đô thị mới phía tây Nam 

Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc trang trí trong nhà bằng gỗ; đồ đạc nội ngoại thất bằng 

gỗ: giường, ghế, bàn, tủ, giá, kệ.  

 

Nhóm 35: Bán buôn: đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc trang trí trong nhà bằng gỗ, đồ đạc nội ngoại 

thất bằng gỗ (giường, ghế, bàn, ghế, tủ, giá, kệ), đồ bảo hộ lao động, máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy công nghiệp, máy khai khoáng, thiết bị và phụ tùng máy móc văn phòng, 

thiết bị và phụ tùng máy dệt may, da giày.  
 

 
(210) 4-2016-34367 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Khuất Thị Huyền  (VN) 
Căn hộ 804, tòa nhà B6B, khu đô thị 

Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Muối, gia vị.  
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(210) 4-2016-34368 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Khuất Thị Huyền  (VN) 
Căn hộ 804, tòa nhà B6B, khu đô thị 
Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến và bảo quản, chất chiết ra từ thịt.  
 

Nhóm 30: Muối, gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-34369 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn Spentec 

Việt Nam  (VN) 
Tổ 5, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ; vữa thạch cao mạt 

đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bê tông; xi măng; vữa dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-34370 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái á  (VN) 
C2/6 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người.  
 

 
(210) 4-2016-34371 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tăng Tiến   (VN) 
(NR: Nguyễn Văn Thìn), thôn Đông 
Xuất, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nấu 

nướng; lò sưởi, dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-34372 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tăng Tiến  (VN) 
(NR: Nguyễn Văn Thìn), thôn Đông 

Xuất, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nấu 

nướng; lò sưởi, dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-34373 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Cầm Văn Quỳnh  (VN) 
Phiêng Ban 1, TT Bắc Yên, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; bình đun nước nóng; ấm đun nước, dùng 

điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2016-34375 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 26.1.1; 6.1.2 

(591) Đen, xanh cô ban, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàn cắt Việt 
Thịnh  (VN) 
350/50A Lê Văn Quới, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn (máy hàn tig, máy hàn mig), máy cắt (máy cắt plasma, hàn 

cắt laser). 
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(210) 4-2016-34376 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A25.3.3; 26.7.25 
(591) Vàng, trắng, xanh ngọc thạch 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàn cắt Việt 
Thịnh   (VN) 
350/50A Lê Văn Quới, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy cắt (máy cắt ống), máy hàn, máy uốn (máy uốn ống), máy mài 

(máy mài sắc lưỡi cắt, mài đĩa cưa tự động), máy cắt (máy cắt ống). 
 

 
(210) 4-2016-34377 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hà Minh Hải  (VN) 
33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép. 

 

 
(210) 4-2016-34378 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hà Minh Hải   (VN) 
33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép. 

 

 
(210) 4-2016-34379 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hà Minh Hải   (VN) 
33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép. 
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(210) 4-2016-34380 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hà Minh Hải   (VN) 
33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép. 

 

 
(210) 4-2016-34381 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hà Minh Hải   (VN) 
33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép. 

 

 
(210) 4-2016-34382 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hà Minh Hải   (VN) 
33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép. 

 
 

(210) 4-2016-34383 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH Lenson Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà 3A, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ không khí; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng 
ngoại; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2016-34384 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Trắng, nâu, cam, đen 
(731) Hộ kinh doanh Thiên Hải  (VN) 

Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; sáp ong (dùng làm thực phẩm); keo ong (dùng làm thực 

phẩm). 
 

 
(210) 4-2016-34385 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim Hải 
Hải  (VN) 
Số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 
2, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc, đá quý. 

 

(210) 4-2016-34386 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) COOLEY DISTILLERY  (IE) 

Riverstown, Dundalk, County Louth, 
Ireland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu uýt ki. 

 

 
(210) 4-2016-34387 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) THE DILLER CORPORATION  (US) 

10155 Reading Road Cincinnati, Ohio 
45241, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 17: Vật liệu dát mỏng được làm chủ yếu từ chất dẻo để sử dụng trong việc sản xuất 
mặt bàn bếp, mặt bồn rửa/mặt bàn trang điểm, mặt bàn, tấm ốp tường và đồ đạc (tất cả là 
bán thành phẩm). 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại), cụ thể là vật liệu dát mỏng bằng chất 
dẻo, dạng tấm. 

 

 
(210) 4-2016-34388 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.15 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Điền Quân  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quảng cáo trên truyền hình; quảng 
cáo thương mại trên truyền hình. 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh 
rađio; phát chương trình truyền thanh, dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, 
truyền hình không dây; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện 
liên lạc điện tử khác]. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim điện ảnh và các chương trình truyền hình; hoạt động sáng tác 
nghệ thuật và giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ giới thiệu 
phim; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ trường quay; sản xuất phim trên băng hình, viđêô; 
sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình; sản xuất, dàn dựng buổi biểu diễn; giải trí trên truyền hình; trình diễn sân 
khấu. 

 

 
(210) 4-2016-34389 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Vietlink  
(VN) 
54/28 đường 281 Lý Thường Kiệt, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Còi báo động cháy; gậy chữa cháy; thiết bị dập lửa; miệng ống vòi rồng chữa 

cháy; quần áo bảo hộ chống cháy; hệ thống phun nước dành cho cứu hỏa. 
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(210) 4-2016-34390 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Quân  (VN) 
Phòng 505, khu HH2A, phố Gia Thụy, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ tránh thai, bao cao su. 

 

 
(210) 4-2016-34391 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 17.1.1; A17.1.2; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng gold, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao nhận 
vận tải Vàng  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý vận tải tàu biển và hàng không; dịch vụ giao nhận vận tải; vận tải hàng 

hoá đường bộ, đường thủy; dịch vụ bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bãi. 
 

 
(210) 4-2016-34392 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Đông  (VN) 
211/2 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

(210) 4-2016-34393 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Đông   (VN) 
211/2 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
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(210) 4-2016-34394 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A25.3.3; A19.13.21 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng ngọc trai

(540) 

  

(731) Lê Văn Hà  (VN) 
111/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 

dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2016-34399 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.5; A18.1.12; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.4.24 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực Bát 
Vàng  (VN) 
74A Tân Hương, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cho thuê ghế, bàn, đồ 

thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2016-34400 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.4; 1.15.3; 

A5.3.13; A5.3.14 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hạnh  (VN) 
15/2A Thạch Lam, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; 

nước giải khát bằng trái cây; nước sinh tố.  
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(210) 4-2016-34401 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tiếp thị DHS Việt Nam  (VN) 
Số 3, ngách 381/77 đường Nguyễn 
Khang, tổ 12, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34402 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34403 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34404 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34405 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-34406 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34407 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34408 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-34409 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34410 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34411 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-34412 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình    (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34413 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hồng Hà   (VN) 
Số 144 đường Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34414 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 
Nam Phương   (VN) 
Số 67, phố Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34415 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 
Nam Phương   (VN) 
Số 67, phố Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34416 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 
Nam Phương   (VN) 
Số 67, phố Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34417 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 5.7.3; 7.1.3; 7.1.1; 7.1.4 
(591) Đen, xám, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần VIETGLOBE 

BEVERAGES Việt Nam   (VN) 
Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu brandi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2016-34418 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 8.1.1; A25.1.10 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

NUTRADE  (VN) 
146E bis Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì sandwich; bánh mì hot dog; bánh ngọt; bánh măn; cà phê; 

bánh kem. 
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Nhóm 32: Nước ép quả.  
 

 
(210) 4-2016-34419 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) COMMONWEALTH BANK OF 

AUSTRALIA   (AU) 
Ground Floor Tower 1, 201 Sussex 
Street, Sydney, NSW 2000, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng và đầu tư vốn; dịch vụ môi giới chứng 

khoán; dịch vụ bảo hiểm, như: dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ bảo hiểm thu nhập; 
dịch vụ trợ cấp hưu trí; dịch vụ ủy thác; dịch vụ quản lý nguồn vốn.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phát triển phần mềm máy tính và cung cấp các dịch vụ liên quan đến 
máy tính và công nghệ thông tin, cụ thể là lập trình máy tính, cài đặt phần mềm máy tính; 
tư vấn phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-34420 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngon Mỗi 
Ngày  (VN) 
176 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt. 
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; quả dừa; rau tươi; hoa tự nhiên.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: lương thực thực phẩm (gạo, cà phê, ca 
cao, bánh kẹo), hoa tươi, trái cây tươi, rau củ quả, hàng đông lạnh (thịt, cá, tôm, cua, 
mực), trứng, sữa, phô mai, đồ uống (nước ép trái cây, nước ép đóng chai, nước ngọt, nước 
khoáng, bia, rượu), hạt giống cây trồng, cây con làm giống cây trồng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt, trồng sau sạch, trồng cây ăn quả; triển khai các dự án nuôi 
trồng rau sạch; dịch vụ ươm giống cây trồng. 
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(210) 4-2016-34421 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6; A5.5.20; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Thế giới Đèn 

Trang trí  (VN) 
1138 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí bao gồm: đèn chùm, đèn nến, đèn mâm, đèn thả, đèn chảo, đèn 

chiếu từ trên xuống dưới (đèn downlight), đèn bàn, đèn ngủ, đèn gường, đèn tường, đèn 
ốp tường, đèn âm tường, đèn rọi tranh, đèn treo trang trí, đèn pha đèn led, đèn ngoài trời, 
đèn gắn cổng, trụ đèn trang trí ngoài trời: đèn cây sân vườn, đèn trang trí bằng thủy tinh; 
thiết bị và trang bị chiếu sáng: máng đèn dân dụng, bóng đèn, chụp đèn; thiết bị và phụ 
kiện đèn điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán đèn trang trí bao gồm đèn chùm đèn nến. đèn mâm, đèn thả, đèn 
chảo, đèn chiếu từ trên xuống dưới (đèn downlight), đèn bàn, đèn ngủ, đèn gường, đèn 
tường, đèn ốp tường, đèn âm tường, đèn rọi tranh, đèn treo trang trí, đèn pha, đèn led, đèn 
ngoài trời, đèn gắn cổng, trụ đèn trang trí ngoài trời, đèn cây sân vườn, đèn trang trí bằng 
thủy tinh, thiết bị và trang bị chiếu sáng; máng đèn dân dụng, bóng đèn, chụp đèn, thiết bị 
và phụ kiện đèn điện, xuất nhập khẩu đèn trang trí bao gồm: đèn chùm đèn nến, đèn mâm, 
đèn thả, đèn chảo, đèn chiếu từ trên xuống dưới (đèn downlight), đèn bàn, đèn ngủ, đèn 
gường, đèn tường, đèn ốp tường, đèn âm tường, đèn rọi tranh, đèn treo trang trí, đèn pha, 
đèn led, đèn ngoài trời, đèn gắn cổng, trụ đèn trang trí ngoài trời, đèn cây sân vườn, đèn 
trang trí bằng thủy tinh, thiết bị và trang bị chiếu sáng; máng đèn dân dụng, bóng đèn, 
chụp đèn, thiết bị và phụ kiện đèn điện; chuỗi cửa hàng bán lẻ đèn trang trí bao gồm: đèn 
chùm đèn nến, đèn mâm, đèn thả, đèn chảo, đèn chiếu từ trên xuống dưới (đèn 
downlight), đèn bàn, đèn ngủ, đèn gường, đèn tường, đèn ốp tường, đèn âm tường, đèn rọi 
tranh, đèn treo trang trí, đèn pha, đèn led, đèn ngoài trời, đèn gắn cổng, trụ đèn trang trí 
ngoài trời, đèn cây sân vườn, đèn trang trí bằng thủy tinh, thiết bị và trang bị chiếu sáng, 
máng đèn dân dụng, bóng đèn, chụp đèn, thiết bị và phụ kiện đèn điện; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2016-34422 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Viện quản trị kinh doanh MBA  

(VN) 
78 Thông Tây Hội, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ 

thông tin giáo dục; dịch vụ thư viện cho thuê sách; dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử 

trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2016-34424 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 

Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-34425 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 

Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-34426 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 

Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2016-34427 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp.   

 

 
(210) 4-2016-34428 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp.   

 

 
(210) 4-2016-34429 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 26.1.2; A5.3.14 
(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, cam, 

xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH Atlas Finefood 

Việt Nam   (VN) 
Số 19B, đường Nguyễn Cảnh Dị, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạnh nhân xay; pho mát; lát trái cây mỏng; trái cây được bảo quản; quả hạch 

đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Hạt tiêu Giamaica; hạt hồi [gia vị]; quế [gia vị]; đinh hương [gia vị]; hương 
liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; gừng [gia vị]; bánh gừng; 
nước xốt cà chua nấm [xốt]; mù tạc; bột mù tạc; hạt nhục đậu khẩu; hạt tiêu; hạt tiêu [gia 
vị]; nghệ vàng [gia vị]; gia vị hỗn hợp; gia vị. 
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(210) 4-2016-34430 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A26.11.12 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoàng 
Kiên  (VN) 
Số 167, đường Nhuận Đức, xã Nhuận 
Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch 
và trang điểm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, xà phòng, chế phẩm dùng để tẩy rửa, 
làm sạch và trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-34431 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.9; A25.7.3; A26.4.18; 26.1.4 
(731) MOST SUCCESS TRADING LIMITED  

(HK) 
Unit 901-2, 9/F, East Ocean Centre, 98 
Granville Road, T.S.T. East, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (cho trẻ con); trò chơi và đồ chơi (cho mọi lứa tuổi); xe cộ đồ chơi; 
đầu máy xe lửa đồ chơi; ô tô đồ chơi; xe đạp đồ chơi; xe đạp ba bánh đồ chơi; xe mô tô đồ 
chơi; xe scutơ đồ chơi; xe tải đồ chơi; xe lửa đồ chơi; máy bay trực thăng đồ chơi; máy 
bay đồ chơi; xe bọc thép đồ chơi; tàu thuyền (loại lớn), thuyền và tàu thủy đồ chơi; thiết 
bị bay đồ chơi; tàu vũ trụ đồ chơi; đồ chơi được đúc khuôn; xe cộ, đầu máy xe lửa, tàu 
thủy, máy bay và tàu vũ trụ đồ chơi được đúc khuôn; mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ; bộ mô 
hình thu nhỏ đồ chơi; bộ mô hình thu nhỏ sử dụng trong xây dựng; mô hình xe cộ, đầu 
máy xe lửa, tàu thủy, máy bay và tàu vũ trụ thu nhỏ; đồ chơi được điều khiển bằng sóng 
radio; xe cộ, đầu máy xe lửa, tàu thủy, máy bay và tàu vũ trụ đồ chơi được điều khiển 
bằng sóng radio; đồ chơi điện tử; xe cộ, dầu máy xe lửa, tàu thuỷ, máy bay và tàu vũ trụ 
đồ chơi được điều khiển điện tử; người máy đồ chơi; đồ chơi động vật; toà nhà đồ chơi; 
thiết bị và công trình xây dựng đồ chơi; đồ chơi đồ trang trí sân khấu; bộ đồ chơi; đồ chơi 
giáo dục; đồ chơi cho trường mẫu giáo; khối lắp ghép (đồ chơi). 

 

 
(210) 4-2016-34432 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nghiêm Xuân Vinh  (VN) 

Số nhà 28, tổ 10, phường Cự Khối, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; xe máy.  
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(210) 4-2016-34433 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 8.7.5 
(591) Đỏ, xanh lơ, xanh lá cây, đen, trắng, nâu, 

vàng đậm, vàng nhạt 
(731) Trần Khoa Vinh  (VN) 

Số nhà 46, ngách 91, ngõ 207 phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại quầy ki-ốt; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ nấu ăn.  

 

 
(210) 4-2016-34434 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH KAROFI GOLD 

VIETNAM  (VN) 
Số 707, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 
nóng không khí, nồi cơm điện; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: thiết bị lọc 
nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp, máy tạo khí ozone và tia cực tím 
dùng để khử trùng, thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng không khí, nồi 
cơm điện, máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-34435 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.4.4; A15.3.3 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy may Giang 
Thành   (VN) 
Số B2 - 27, khu đất xây dựng nhà ở, 
đường Việt Hưng, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp và phụ tùng của máy may công nghiệp; máy khâu và 
phụ tùng của máy khâu.  

 

 
(210) 4-2016-34436 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 1.15.23; 26.3.23; A14.3.11 
(731) MING HSIN FILM CO., LTD   (TW) 

No. 29, Ln. 155, Sec. 6, Yanping N. Rd., 
Shilin Dist., Taipei city 111, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng chống lóa cho cửa sổ (màng sẫm màu); vòng đệm kín; vật liệu giữ nhiệt; 

vật liệu tổng hợp để ngăn phát xạ nhiệt; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao 
gói; tấm visco không dùng để bao gói.  

 

 
(210) 4-2016-34438 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiếu  (VN) 
708 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đầu đĩa karaoke; đầu CD; micro.  

 

 
(210) 4-2016-34439 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Nâu, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Phùng Thị Lành  (VN) 
183 Trương Mỹ, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; 

sản phẩm sữa; đậu đã được bảo quản; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Ngô rang; bánh pizza; xốt may-on-ne; nem cuốn, nem cuộn; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  

 
Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho người và động vật; rau cỏ tươi, thảo mộc tươi.  
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Tổ chức quyên góp, từ thiện.  

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ đóng chai.  

 
Nhóm 40: Làm đông lạnh thực phẩm; dịch vụ xay, dịch vụ phay, dịch vụ nghiền; nghiền, 
ép trái cây; xay bột; bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 41: Giáo dục tôn giáo; sản xuất và tiến hành buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiển 
buổi hòa nhạc.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện,dịch vụ quán café, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ 
du lịch; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-34441 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 25.5.2; 26.1.1; 2.7.2 (540) 

  

(731) Lê Lạc Chấn   (VN) 
13 Phụng Hiệp, khóm 6, phường Tân 
Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 41: Chụp hình, quay phim. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (Spa), dịch vụ trang điểm. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới, dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới), trang trí tiệc 
cưới. 

 

 
(210) 4-2016-34442 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh học H.P.H  
(VN) 
327/37 Hà Huy Giáp, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 

(210) 4-2016-34443 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.14; 26.1.1; A11.1.25; 4.5.2 

(591) Đỏ, xanh lá mạ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
An Food   (VN) 
10/10 Lê Lai, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến và đóng hộp; thịt đã qua chế biến và đóng hộp; rau củ 

quả sơ chế và bảo quản.  
 

 
(210) 4-2016-34444 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế sáng 
tạo BZC.Market   (VN) 
273/69/10D Nguyễn Văn Đậu, phường 

11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa, thiết kế bao bì, thiết kế công nghiệp, thiết kế phần mềm máy 

tính, thiết kế hệ thống máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-34445 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 5.9.19 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Lựu   (VN) 
4/1 ấp 2 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi và rau sạch (chưa qua chế biến), củ và hoa quả tươi.  
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(210) 4-2016-34447 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa và mỹ phẩm, bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
 

(210) 4-2016-34448 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa và mỹ phẩm, bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.   
 

 
(210) 4-2016-34449 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
 

 
(210) 4-2016-34451 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) LU, HSIEN-TENG   (TW) 

No.292-32, Minsheng Rd., Wufeng 
Dist., Taichung City 413, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y 

tế; nước hoa; nước xức tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-34452 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.15; 4.5.13; 1.15.15; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-34453 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Đào Quỳnh Liên  (VN) 
Số 13A, Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, đồ trang sức, đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2016-34454 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TNC GLOBAL  
(VN) 
135/17/18 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-34455 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TNC GLOBAL  
(VN) 
135/17/18 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-34456 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TNC GLOBAL  
(VN) 
135/17/18 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-34457 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 14.3.21; A25.7.5; A25.7.2; 25.1.15; 

A26.11.9; A19.3.24; A26.11.12; 26.3.4 

(591) Tím, xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH VISANCO  (VN) 
Tầng 8, toà nhà OIIC, 248-250 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-34458 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Đặng Trần Hiếu   (VN) 
Số 207, phố Tô Hiệu, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất.  
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(210) 4-2016-34459 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 1.15.15; A26.4.24 
(591) Vàng, xanh nhạt, xanh đậm, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại CHY Việt Nam  (VN) 
Lô đất 24, khu nhà ở cán bộ chiến sỹ 
Cục B12, Tổng cục 5, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ lợn; bơ thực vật; dầu ăn; dầu ngô; dầu ôliu cho thực 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34460 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 4-2016-006134 31.05.2016 PH 

(531) 26.11.22; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, cam, xanh lá mạ, xanh da trời 
(731) DSM IP ASSETS B.V.   (NL) 

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn của 

động vật.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-34461 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) FOSHAN PANASEIMA ELECTRONIC 

SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
Mayingchou Complex Building, Lijiao 
Section of Liangjiao Industrial Zone, 
Lecong Town, Shunde District, Foshan 
City, Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 

rung xoa bóp; thiết bị tập thể dục thể chất, dùng cho mục đích y tế; thiết bị điện phân trị 
liệu; gối gây buồn ngủ điều trị chứng mất ngủ; bình sữa cho trẻ em bú; thiết bị cấy tóc 
giả; giày chỉnh hình.  
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Nhóm 28: Bàn dùng cho môn bóng đá trong nhà; ruột của quả bóng dùng cho trò chơi; 
bàn chơi bi-a; thiết bị tập thể hình; thiết bị nâng tạ [dụng cụ thể thao]; đường chạy bằng 
nhựa dùng cho vận động viên [dụng cụ thể thao]; găng tay đấm bốc; giày trượt pa-tanh; 
bàn chơi bài mạt chược tự động; bia ngắm điện tử.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên sóng phát thanh; quảng cáo trên truyền 
hình; thiết kế quảng cáo; phân tích và cung cấp bản báo giá thầu; tổ chức buổi trình diễn 
thời trang nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng; đại lý xuất nhập khẩu; tuyển dụng nhân 
sự; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê kệ bán hàng.  

 

 
(210) 4-2016-34462 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) LIANG JIANFENG   (CN) 

No.8, 3rd Lane of Jiunan Village, Silian 
Village Committee, Dongcheng Town, 
Enping City, Guangdong Province, P.R. 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; đèn báo hiệu; ống nghe điện thoại; micrô; loa 

phóng thanh; máy thu thanh và thu hình; máy quay phim điện ảnh; thị kính; cực góp điện; 
pin/ắc quy điện.  

 

 
(210) 4-2016-34466 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.1; 26.1.1; 26.15.15; A5.3.13 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại thép Bắc Việt  
(VN) 
Số 23 Nguyễn Bá Tòng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; sắt; thép; sản phẩm kết cấu thép: khung nhà 

thép, nhà thép, nhà công nghiệp, nhà xưởng, hàng rào thép. 
 

Nhóm 31: Rau chưa qua chế biến; quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại, sắt, thép, vật tư, vật liệu xây dựng, 
máy móc, thiết bị xây dựng, các sản phẩm kết cấu thép: khung nhà thép, nhà thép, nhà 
công nghiệp, nhà xưởng, hàng rào thép.  

 
Nhóm 36: Mua bán nhà; môi giới bất động sản, bao gồm cả sàn giao dịch bất động sản và 
đánh giá bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kết cấu công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-34467 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.3.18; 2.3.1; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Đỏ đun, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Quý   (VN) 
Số nhà 99b km5, tổ 4, phường Đề Thám, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè 
(trà).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán 
cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-34468 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.6; A2.5.23; A5.3.15 
(591) Tím, xanh lá cây, vàng, nâu, đen, phớt 

đỏ, trắng, xám mờ 
(731) Hà Thị Thủy  (VN) 

Xóm Tân Hải, xã Nga Phú, huyện Nga 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa, máy hút sữa, dụng cụ hút mũi.  
 

 
(210) 4-2016-34469 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1 
(591) Đỏ, nâu, coban, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Kỹ thuật và 

Môi trường 3R  (VN) 
13/4 ấp Vạn Hạnh, đường Nguyễn ảnh 
Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (cụ thể: xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử 

lý nước thải).  
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(210) 4-2016-34470 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh rêu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sạch F5 FOODS   (VN) 
Số 226 phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm sạch: rau xanh, củ, quả sạch, thịt, cá, thủy hải sản tươi 
sống, đông lạnh và đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-34471 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.3; A2.5.18; 26.2.7 
(591) Đỏ tươi, trắng, đen, vàng tươi, vàng, 

hồng, xanh lá cây, hồng da, đỏ đô 
(731) Đinh Thị Bích Châu  (VN) 

568 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm (thủy hải sản, thịt, cá, tôm, rau củ quả, 

rong, đậu, hạt, quả các loại); mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm 
giàu tinh bột, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, các loại đồ ăn vặt (cụ thể: bim bim); 
mua bán đồ chơi trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-34472 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.18; 2.5.3; 26.2.7 
(591) Đỏ tươi, trắng, đen, vàng tươi, vàng, 

hồng, xanh lá cây, hồng da, đỏ đô 
(731) Đinh Thị Bích Châu  (VN) 

568 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm (thủy hải sản, thịt, cá, tôm, rau củ quả, 

rong, đậu, hạt, quả các loại); mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm 
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giàu tinh bột, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, các loại đồ ăn vặt (cụ thể: bim bim); 
mua bán đồ chơi trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-34473 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) CSA COSMIC CO., LTD.   (KR) 

20, Hakdong-ro 30-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm cho mặt và cơ thể; nước sơn móng (dầu làm 
bóng móng); mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; xà phòng (mỹ phẩm); thuốc đánh răng; nước 
hoa (dầu thơm); chất tẩy rửa dành cho da; chế phẩm làm thơm không khí; khăn giấy tẩy tế 
bào chết. 

 

 
(210) 4-2016-34474 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.3.1 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích thịt; thịt hộp, thịt giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa-te; lạp 
xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt. 

 

 
(210) 4-2016-34475 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) FOSHAN HAOQIANGXING 

HYDRAULIC EQUIPMENT CO., LTD.  
(CN) 
NO.6, Factory, Eastern Eleven road, 
Luocun industrial district, Shishan town, 
Nanhai district, Foshan city, Guangdong 
province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; bao bì không thấm nước; khớp nối ống 
không bằng kim loại; ebonit [cao su cứng]; sợi dây để hàn bằng chất dẻo; ống mềm không 
bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-34476 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(731) CEH INTERNATIONAL PTE LTD  

(SG) 
209 Henderson Road #01-07 Henderson 
Industrial Park, Singapore 159551 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm chuyển chất lỏng công nghiệp dùng khí nén cho các ứng dụng quy 

trình công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-34478 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Phạm Thị Bình  (VN) 

58/31A, Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê chưa rang; cà phê và cà phê bột; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ 

sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-34479 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến  (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh. 
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(210) 4-2016-34480 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh. 
 

 
(210) 4-2016-34481 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh. 
 

 
(210) 4-2016-34482 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh. 
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(210) 4-2016-34483 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh. 

 

 
(210) 4-2016-34484 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh. 

 

 
(210) 4-2016-34485 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh. 
 

 
(210) 4-2016-34486 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-34487 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A25.7.8; 25.7.25; 2.7.2; 2.9.1; 

A12.1.9; A19.13.3; A19.13.21; 22.3.1; 

24.13.1; 21.1.1; 2.9.14; A18.1.20 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại quốc 
tế Việt Sing  (VN) 
Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 

Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã người lớn (tã lót). 
 

 
(210) 4-2016-34488 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại quốc 
tế Việt Sing   (VN) 
Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 

Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; tã người lớn. 
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(210) 4-2016-34489 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại quốc 
tế Việt Sing   (VN) 
Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 

Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; tã người lớn. 
 

 
(210) 4-2016-34490 (220) 01.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.4.24; A26.11.12 

(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thùy Trang  (VN) 
Số nhà 43, đường chợ 2, Hòa Bình, Đông 

Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn chiến lược tiếp thị sản phẩm nhằm mục đích thương 

mại; tư vấn chiến lược tiếp thị nhằm mục đích thương mại; nghiên cứu thị trường, khảo sát 

trực tuyến nhằm mục đích thương mại. 

 

Nhóm 37: Thi công quảng cáo; lắp đặt biển quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông: cung cấp các phương tiện đàm thoại, truyền tin nhắn, 

thông tin liên lạc qua rađiô và vô tuyến truyền hình, truyền phát các chương trình phát 

thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 40: In ấn các ấn phẩm. 

 

Nhóm 41: Đào tạo về tiếp thị tập trung tại trung tâm hoặc đào tạo tại doanh nghiệp; đào 

tạo kỹ năng mềm, đào tạo về tiếp thị truyền thông và tiếp thị kỹ thuật số; giải trí, tổ chức 

các chương trình/hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức hội thảo, tổ chức các buổi trình 

diễn của các ca sỹ, nghệ sỹ; làm phim phóng sự, đưa tin, tự giới thiệu công ty; quay phim 

quảng cáo, sản xuất chương trình truyền hình.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính dùng để quản lý, cung cấp thông tin cho khách 

hàng; thiết kế phần mềm các chương trình quảng cáo. 
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(210) 4-2016-34495 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tâm Thành Nhân  (VN) 
49 Bùi Huy Bích, phường Tự An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong sản xuất cửa, cầu thang, lan can các loại.  

 

 
(210) 4-2016-34496 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 5.3.20; 5.5.19; 26.1.4 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 
năng Khánh An  (VN) 
47/12 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-34497 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 5.3.20; 5.5.19; 26.1.4 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 
năng Khánh An   (VN) 
47/12 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-34498 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 5.3.20; 5.5.19; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 
năng Khánh An   (VN) 
47/12 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-34499 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; 2.9.4; A5.3.13; 26.3.1; 26.1.1; 

24.15.21 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Điện Quang  (VN) 
Lô 18, khu công nghiệp Cái Lân, phường 
Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; phụ tùng của bếp gas; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng 
cho ống dẫn khí; bếp điện; bếp hồng ngoại; bếp từ. 

 

 
(210) 4-2016-34500 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Quảng cáo và In Phú Sỹ  (VN) 
P407 A10, tập thể Khương Thượng, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay, giấy nhắc việc, thiệp chúc mừng, danh thiếp, catalô, lịch.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in, in ốp sét, in ảnh chụp, in mẫu vẽ, in trên lụa, in thạch bản.  
 

 
(210) 4-2016-34502 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.9; A25.7.3; 24.15.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm, cam, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tambour Việt 
Nam  (VN) 
Số 16.VSIP II, đường số 6, KCN Việt 
Nam-Singapore II, khu liên hợp CN-DV-
Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu: sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, kim, loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in 
và nghệ sĩ, thuốc màu. 
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(210) 4-2016-34503 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.9; A25.7.3; 24.15.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm, cam, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tambour Việt 
Nam   (VN) 
Số 16.VSIP II, đường số 6, KCN Việt 
Nam-Singapore II, khu liên hợp CN-DV-
Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu: sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 

nhuộm, kim, loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in 
và nghệ sĩ, thuốc màu. 

 

(210) 4-2016-34504 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.21; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm, cam, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tambour Việt 
Nam   (VN) 
Số 16.VSIP II, đường số 6, KCN Việt 
Nam-Singapore II, khu liên hợp CN-DV-
Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu: sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 

nhuộm, kim, loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in 
và nghệ sĩ, thuốc màu. 

 

 
(210) 4-2016-34505 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.21; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm, cam, vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tambour Việt 
Nam   (VN) 
Số 16.VSIP II, đường số 6, KCN Việt 
Nam-Singapore II, khu liên hợp CN-DV-
Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu: sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 

nhuộm, kim, loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in 

và nghệ sĩ, thuốc màu. 
 

 
(210) 4-2016-34506 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; A26.11.9 

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Nam á   (VN) 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 
 

 
(210) 4-2016-34507 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; A26.11.9 

(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Nam á  (VN) 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng. 
 

 
(210) 4-2016-34508 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A25.7.7; 26.1.4; 4.5.1; 2.5.1 

(591) Xanh, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Tạ Quỳnh Anh  (VN) 
122 Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội thảo 

chuyên đề; dịch vụ tổ chức các cuộc thi (nhằm cho mục đích giáo dục hoặc giải trí); dịch 

vụ hướng dẫn nghề nghiệp (giáo dục hoặc tư vấn đào tạo).  
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(210) 4-2016-34509 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.5.25; 1.15.24; 26.1.2; A26.11.12; 

26.11.3; 6.1.2 

(591) Vàng cam, xanh nước biển 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ du lịch Lý Sơn  (VN) 
Xóm Cảng, khu dân cư số 5, thôn Tây, 

xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Hành, tỏi đã qua chế biến; rong biển đã qua chế biến; rau chân vịt đã qua chế 

biến; rau đông lạnh; giá đậu đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Hành tươi; tỏi tươi; rau chân vịt tươi; giá đậu ván tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán hành, tỏi, rong biển, rau chân vịt, rau đông lạnh, giá đậu ván.  

 

 
(210) 4-2016-34510 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.13; A26.11.9; 26.15.15; A24.15.7; 

1.15.23; 26.1.2 

(591) Xám, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế - Tường Long  
(VN) 
Căn số 15, khu thương mại phức hợp Tọa 

Lạc, đường ĐT 743, khu phố Bình Đức 

3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy công cụ bao gồm: máy khoan điện, máy khoan pin, máy 

khoan tường, máy cưa lọng, máy cắt, máy co màng, máy mài, máy chà nhám, đá cắt, đá 

mài, nhám xếp, nhám mùi nhùi, nhám xốp.  
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(210) 4-2016-34511 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quốc tế - Tường Long  
(VN) 
Căn số 15, khu thương mại phức hợp Tọa 
Lạc, đường ĐT 743, khu phố Bình Đức 
3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy cụ thể là: đá cắt, đá mài, đĩa nhám xếp.  
 

 
(210) 4-2016-34512 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quốc tế - Tường Long  
(VN) 
Căn số 15, khu thương mại phức hợp Tọa 
Lạc, đường ĐT 743, khu phố Bình Đức 
3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy cụ thể là: đá cắt, đá mài, đĩa nhám xếp.  
 

(210) 4-2016-34514 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.1; 26.1.1; 20.5.7; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bắc Nam Khoa  
(VN) 
Số nhà 4, ngõ 6, phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chất tẩy dùng cho mục đích y tế 

[dùng trong phòng thí nghiệm]; dược phẩm; thực phẩm chức năng [dùng cho mục đích y 
tế]; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; đồ uống y tế. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị chẩn 
đoán cho mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, thiết bị tia X cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-34515 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FLOWER YOU  (VN) 
462/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, cây cảnh, phụ kiện trang trí hoa. 
 

 
(210) 4-2016-34517 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WEBSITE Thuận 
Phát  (VN) 
Tầng 1, 364 Võ Văn Kiệt, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế website.  

 

 
(210) 4-2016-34518 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hồ Tiêu Ngũ Sắc  (VN) 
7/89 Lương Định Của, phường Hội Phú, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu (hạt tiêu). 

 

 
(210) 4-2016-34519 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH THE REX  (VN) 
B12A Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-34520 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư vấn Thương 
mại Dịch vụ Nguyên Linh  (VN) 
1101 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2016-34521 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ; quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2016-34522 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
Số 47/12 đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính.  

 

 
(210) 4-2016-34523 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Gia Mộc  (VN) 
Lầu 9, Building 68 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bức tượng trang trí. 
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(210) 4-2016-34524 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 14.1.13; 26.1.6 

(591) Đen, trắng, cam nhạt, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gia Mộc  (VN) 
Lầu 9, Building 68 Nguyễn Huệ, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bức tượng trang trí.  
 

 
(210) 4-2016-34525 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.23; 24.15.1; A24.15.7; 26.15.15 

(591) Cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn IQLAWS  
(VN) 
Số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng 

Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2016-34526 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Thịt An toàn và 
Dinh dưỡng  (VN) 
Lô D8-D9 khu công nghiệp Nhị Xuân, 

đường Nguyễn Văn Bứa, ấp 5, xã Xuân 

Thời Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò; thịt trâu; thịt dê; thịt cừu; thịt gà; thịt vịt; thịt chim cút; thịt đà 

điểu; thịt ngỗng; thịt ngan. 

 
Nhóm 31: Động vật sống như: lợn; bò; trâu; dê; cừu; gà; vịt; chim cút; đà điểu; ngỗng; 

ngan.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ động vật. 
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(210) 4-2016-34527 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Anker Việt 
Nam   (VN) 
Số 6, đường Mạc Thái Tổ, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ống luốn dây điện; máng luồn dây điện; công tắc điện; đầu nối dây điện; 
áptomat; cáp dẫn điện. 

 
Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy điều hòa không khí; vòi 
nước; bình lọc nước; bồn cầu; bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED. 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa pôliêtylen (bán thành 
phẩm); chất dẻo bán thành phẩm dạng ép sử dụng trong sản xuất; ống mềm không bằng 
kim loại; ống nhựa và phụ kiện (ống mềm). 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống nhựa cứng dùng trong xây dựng; sàn nhựa 
dùng trong xây dựng; tấm lợp bằng nhựa dùng trong xây dựng; ván gỗ nhựa; cửa nhựa. 

 

 
(210) 4-2016-34528 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.9; A1.1.3 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Texpia  (VN) 
Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau bụi cho đồ đạc trong nhà, khăn lau bụi cho đồ nội thất bằng gỗ, vải 

lau bụi [ giẻ lau], khăn lau đồ đạc, vải để làm sạch sàn nhà. 
 

Nhóm 24: Giẻ lau kính [khăn lau], khăn lau cốc [khăn bông]. 
 
 

(210) 4-2016-34529 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.9; A1.1.4 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Texpia  (VN) 
Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau bụi cho đồ đạc trong nhà, khăn lau bụi cho đồ nội thất bằng gỗ, vải 

lau bụi [ giẻ lau], khăn lau đồ đạc, vải để làm sạch sàn nhà. 
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Nhóm 24: Giẻ lau kính [khăn lau], khăn lau cốc [khăn bông].  
 

 
(210) 4-2016-34530 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.9; 26.2.7; 3.7.17; 24.17.20 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TEXPIA  (VN) 
Khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau bụi cho đồ đạc trong nhà; khăn lau bụi cho đồ nội thất bằng gỗ; vải 

lau bụi [giẻ lau]; khăn lau đồ đạc; vải để làm sạch sàn nhà. 
 

Nhóm 24: Giẻ lau kính [khăn lau]; khăn lau cốc [khăn bông].  
 

 
(210) 4-2016-34531 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-051345 11.05.2016 JP 

  
(731) ESTHE PRO LABO CO., LTD.   (JP) 

The. Itoyama. Tower 7F, 3-7-18, Mita, 
Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm cô đặc của đồ uống không có cồn; đồ uống 

làm từ trái cây không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước ép rau (đồ uống); 
nước (đồ uống).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về làm đẹp thông qua mạng internet; dịch vụ cung 
cấp thông tin về làm đẹp; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ tư vấn về làm đẹp, về chăm sóc sắc đẹp 
và chăm sóc tóc; dịch vụ cố vấn trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; tư vấn về 
chế độ ăn uống và dinh dưỡng (cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2016-34532 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-054648 20.05.2016 JP 

  
(731) ESTHE PRO LABO CO., LTD.   (JP) 

The. Itoyama. Tower 7F, 3-7-18, Mita, 
Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho người.  
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm cô đặc của đồ uống không có cồn; đồ uống 
làm từ trái cây không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước ép rau (đồ uống); 
nước (đồ uống).   

 

 
(210) 4-2016-34533 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) SEIKO CLOCK INC.   (JP) 

4-3, Fukuzumi 2-chome, Koto-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; bộ phận chuyển động của đồng hồ và các bộ phận của chúng.  

 

 
(210) 4-2016-34535 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kết nối 
truyền thông Việt Nam   (VN) 
Số 108 tập thể Bộ Nội Vụ, phố Vĩnh 
Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing; quảng cáo; dịch vụ khảo sát điều tra thị trường.  
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (cho thuê bất động sản).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích giáo dục, 
đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-34536 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kết nối 
truyền thông Việt Nam   (VN) 
Số 108 tập thể Bộ Nội Vụ, phố Vĩnh 
Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing; quảng cáo; dịch vụ khảo sát điều tra thị trường.  
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (cho thuê bất động sản).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích giáo dục, 
đào tạo.   
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(210) 4-2016-34537 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kết nối 
truyền thông Việt Nam    (VN) 
Số 108 tập thể Bộ Nội Vụ, phố Vĩnh 

Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích giáo dục, 

đào tạo.   
 

 
(210) 4-2016-34538 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 6.1.2; 25.12.1; 19.9.1 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Bảo Ngọc - 
Đức Anh   (VN) 
Số nhà 107, đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, 

phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-34539 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A25.3.13 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ELOVI Việt 
Nam   (VN) 
KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, thị 

xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; phô mai; bơ; đồ uống chủ yếu từ sữa.  

 

Nhóm 30: Ca cao; gạo; bột thực phẩm và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; kem ăn 

(dạng lạnh). 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (không dùng trong tế); nước ga và các loại đồ uống không có 

cồn; đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm 

đồ uống.  
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(210) 4-2016-34540 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.3.23 

(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Trần Văn Thịnh  (VN) 
Phòng 2501, tầng 25, tháp B, tòa nhà 

Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; điều hành các 

lớp thể dục thể hình; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn 

luyện thể dục thể hình].  
 

 
(210) 4-2016-34541 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị Điện 
Duy Linh   (VN) 
Số 4, ngách 182, ngõ 34, phố Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 11: Cây lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-34542 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A3.7.24; 3.7.17 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Xây dựng Savaco  (VN) 
229/2A Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng keo để trám các lỗ hở của bê tông; hóa chất làm cứng bê tông; 

chế phẩm hóa học để làm bóng màu (làm sáng màu) dùng trong công nghiệp; hóa chất 

bảo vệ bê tông (trừ dầu và sơn); chất kết dính cho bê tông; hóa chất để thoát khí cho bê 

tông.  
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(210) 4-2016-34544 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A10.3.4 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương 

(731) Bùi Văn Toản  (VN) 
Tổ dân phố 11, phường Văn Quán, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-34545 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Tạ Văn Trung  (VN) 
Thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép.  
 

 
(210) 4-2016-34546 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) BERJAYA STEEL PRODUCT SDN 

BHD  (MY) 

71800 PT 16736, Jalan Permata 1, Arab 

Malaysian Industrial Park, 71800 Nilai, 

Negeri Sembilan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hợp tác, Đầu tư và Phát 

triển Chung Việt (CHUNG VIET 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; chảo rán sâu lòng dùng điện; máy ướp lạnh; 

bếp nướng và vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị nấu bếp [lò]; tủ lạnh; lò hâm thức ăn; 

vỉ nướng dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; mỏ đốt dùng khí.  
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(210) 4-2016-34547 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển 
Công nghệ - Tin học Vũ Long  
(VN) 
183 Trần Cao Vân, khối phố 3, phường 

An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị dạy học, bàn ghế.  
 

 
(210) 4-2016-34548 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Nâu, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phố Đông Sài 
Gòn  (VN) 
Số 61 đường 51, khu phố 4, phường Bình 

Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; thiết lập bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-34549 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, trắng, nâu, vàng, cam, đỏ 

(731) Công ty TNHH Thực phẩm 
Thương mại Đại Phát   (VN) 
Số 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, 

phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 29: Tôm và râu bạch tuộc đã chế biến (dạng chiên hoặc sấy giòn, tẩm bột).  
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(210) 4-2016-34550 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH quảng cáo Haki  

(VN) 
Tòa nhà số 142, tầng 6 đường Lê Duẩn, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại, cụ thể là dịch vụ cho thuê chỗ quảng cáo và 

cho thuê quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang trí khẩu hiệu, kẻ vẽ 
biển hiệu quảng cáo; buôn bán máy móc vật tư, thiết bị phục vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sơn, phủ, trang trí nội ngoại thất phục vụ cho mục đích quảng cáo 
thương mại; sơn phủ hoặc sửa chữa biển hiệu quảng cáo thương mại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-34551 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; A25.1.10 
(591) Vàng, nâu, đen 
(731) MUNHWA BROADCASTING 

CORPORATION   (KR) 
267, Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; kẹo; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); đồ uống trên cơ sở 

sôcôla; đồ uống cà phê đã chế biến; bột nở; muối nấu ăn; cáu rượu cho mục đích nấu ăn; 
bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; nước xốt cho sa-lát; men dùng bột nhão; cơm cuộn [món ăn 
Hàn quốc]; gừng [gia vị]; gluten được chế biến làm thực phẩm; trà ướp lạnh; nước sốt cà 
chua nấm [xốt]; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; nước sốt mỳ ống; hạt tiêu; gạo; 
gia vị; trà; giấm; bột mì. 

 

 
(210) 4-2016-34554 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
và quản lý ANPHA  (VN) 
32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; dịch vụ kế toán; sổ sách kế toán.  
 

 
(210) 4-2016-34555 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Văn Lượng   (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-34556 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) CHOI, SHIN-KYU   (KR) 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 
Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn tính; khóa điện; thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị và dụng cụ hóa học; 

dụng cụ và thiết bị quang học không bao gồm kính và dụng cụ nhiếp ảnh; dụng cụ và thiết 
bị chụp ảnh; máy quay phim; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị điều chỉnh tốc độ của xe 
cộ tự động; máy móc và thiết bị điều chỉnh áp suất tự động; kính đeo mắt (quang học); 
kính áp tròng; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; áo phao cứu sinh; bộ quần áo 
cứu hộ; bộ cảm biến nhiệt; đai phản quang dùng gắn lên quần áo để tránh bị tai nạn giao 
thông; máy phân phối năng lượng điện; ắc quy điện; thiết bị nghe nhìn dùng điện; máy 
móc và thiết bị viễn thông cụ thể là máy bộ đàm xách tay, máy liên lạc vô tuyến hai 
chiều; máy liên lạc nội bộ; điện thoại; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); ứng dụng phần mềm máy tính (có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi máy 
tính; phần mềm ứng dụng máy tính sử dụng cho điện thoại di động; phần mềm máy tính; 
phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; nam châm; hộp đựng băng trò chơi 
video; còi báo hiệu; găng tay bảo hộ; mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ; tệp tin âm nhạc có 
thể tải về được; thiết bị điện tử được ghi sẵn có chứa nội dung âm nhạc; băng video được 
ghi sẵn (không chứa nội dung âm nhạc); thiết bị điện tử chứa các dữ liệu (không phải âm 
nhạc) được ghi sẵn (trừ phần mềm máy vi tính); thẻ tín dụng từ tính; vé có thể tải xuống 
được; phim đã lộ sáng; ấn phẩm điện tử có thể tải về được; sách điện tử có thể tải về được; 
báo điện tử có thể tải về được; sách hoặc tài liệu nghiên cứu dạng điện tử có thể tải về 
được; phim họat hình; thang thoát hiểm; thiết bị thở ở dưới nước; chuông cửa dùng điện; 
mặt nạ bảo hiểm. 

 
Nhóm 28: Lưới bắt bướm; dụng cụ để sưu tầm côn trùng; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; 
đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ để cưỡi ngựa; sáp bôi cho 
ván trượt tuyết; đồ chơi; búp bê; trò chơi; dụng cụ thể thao (trừ dụng cụ chơi gôn và dụng 
cụ leo núi) cụ thể là gậy cho trò chơi, bóng cho trò chơi, xe trượt tuyết, súng cao su, cái 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1139 

lao; thiết bị leo dây (thiết bị leo núi); dây đeo dùng cho người leo núi; túi đựng vật dụng 
chơi gôn có hoặc không có bánh xe; bóng chơi gôn; găng tay chơi gôn; dụng cụ chơi gôn; 
đồ câu cá; que gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp sức.  

 

 
(210) 4-2016-34557 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.12; A5.1.5 
(731) HAINAN FREE ISLAND CO., LTD.  

(CN) 
No. 2 Store, 31th Building, Green 
Garden, 6 Fengxiang Donglu, 
Qiongshan, Haikou, Hainan Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước ép trái cây (đồ uống); nước chanh (đồ uống); chiết xuất 

từ trái cây, không có cồn; nước quả cô đặc, không có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-34558 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) M 2016 13174 14.06.2016 UA 

(531) 8.7.11 
(591) Đen, trắng, xám, xanh, tím, hồng 
(731) SPIN MASTER LTD.   (CA) 

450 Front Street West, Toronto, Ontario 
M5V 1B6, Canada  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi (thuộc nhóm này); đồ chơi cụ thể là mặt nạ, cái lúc lắc, cầu 
trượt.  

 

 
(210) 4-2016-34559 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.1; 3.7.26; 5.7.3; 5.13.4 
(731) SOHGO SECURITY SERVICES CO., 

LTD.  (JP) 
1 - 6 - 6, Moto Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 107 - 8511 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ an ninh cho các cơ sở; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực bảo vệ an ninh cho các cơ sở, vệ sĩ cho cá nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh 
khác; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới bảo vệ an ninh cho các cơ sở, vệ sĩ cho cá 
nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh khác; nghiên cứu về dịch vụ bảo vệ an ninh cho các cơ 
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sở, vệ sĩ cho cá nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh khác; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực 
bảo vệ an ninh cho các cơ sở, vệ sĩ cho cá nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh khác; dịch 
vụ bảo vệ an ninh cho tiền mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật; tư 
vấn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh cho tiền mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác 
phẩm nghệ thuật ; cung cấp thông tin liên quan tới bảo vệ an ninh cho tiền mặt, chứng 
khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật; nghiên cứu về bảo vệ an toàn cho tiền 
mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ môi giới trong lĩnh 
vực bảo vệ an ninh cho tiền mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật; 
dịch vụ bảo vệ an ninh cho các ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; tư vấn trong lĩnh vực 
bảo vệ an ninh cho ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; cung cấp thông tin liên quan tới bảo 
vệ an ninh cho ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; nghiên cứu về dịch vụ bảo vệ an ninh 
cho ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực bảo vệ an ninh cho 
« tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; điều tra và cung cấp thông tin liên quan tới các tình thế 
khẩn cấp ngoài dự tính; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới cách giải quyết các tình 
thế khẩn cấp ngoài dự tính; tìm kiếm và loại bỏ các thiết bị nghe trộm hoặc máy quay lén; 
dịch vụ môi giới trong lĩnh vực tìm kiếm và loại bỏ các thiết bị nghe trộm hoặc máy quay 
lén; cung cấp thông tin liên quan tới tìm kiếm và loại bỏ thiết bị nghe trộm hoặc máy 
quay lén; cho thuê thiết bị dò tìm thiết bị nghe trộm hoặc máy quay lén; dịch vụ môi giới 
trong lĩnh vực cho thuê thiết bị dò tìm thiết bị nghe trộm hoặc máy quay lén; cung cấp 
thông tin liên quan tới cho thuê các thiết bị dò tìm thiết bị nghe trộm hoặc máy quay lén; 
điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực điều tra thông tin cá nhân; cung 
cấp thông tin liên quan tới điều tra thông tin cá nhân; cung cấp thông tin liên quan tới 
thông tin cá nhân; điều tra về trẻ em đi lạc, người mất tích hoặc người già lang thang; dịch 
vụ môi giới trong lĩnh vực điều tra về trẻ em đi lạc, người mất tích hoặc người già lang 
thang; cung cấp thông tin liên quan tới điều tra về trẻ em đi lạc, người mất tích hoặc người 
già lang thang; cho thuê chuông báo cháy và thiết bị báo cháy khác, thiết bị chữa cháy và 
các thiết bị chữa cháy khác, thang di tản và các thiết bị di tản khác, và các thiết bị dùng để 
dập lửa; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực cho thuê chuông báo cháy, thiết bị chữa cháy, 
thang di tản và các thiết bị khác dùng để dập lửa; cung cấp thông tin liên quan tới cho 
thuê chuông báo cháy, thiết bị chữa cháy, thang di tản và các thiết bị khác dùng để dập 
lửa; cho thuê chuông báo động và thiết bị an ninh khác; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực 
cho thuê chuông báo động và các thiết bị an ninh khác; cung cấp thông tin liên quan tới 
cho thuê chuông báo động và các thiết bị an ninh khác; cho thuê chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực cho thuê chuông chống trộm dùng cho xe cộ; 
cung cấp thông tin liên quan tới cho thuê chuông chống trộm dùng cho xe cộ; điều tra xe 
cộ bao gồm cả ô tô bị trộm; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực điều tra xe cộ bao gồm cả ô tô 
bị trộm; cung cấp thông tin liên quan tới điều tra xe cộ bao gồm cả ô tô bị trộm; cung cấp 
thông tin liên quan tới ô tô bị trộm.  

 

(210) 4-2016-34560 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) SOHGO SECURITY SERVICES CO., 

LTD.  (JP) 
1-6-6, Moto Akasaka, Minato-ku, Tokyo 
107-8511 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ an ninh cho các cơ sở; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn trong 

lĩnh vực bảo vệ an ninh cho các cơ sở, vệ sĩ cho cá nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh 

khác; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới bảo vệ an ninh cho các cơ sở, vệ sĩ cho cá 

nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh khác; nghiên cứu về dịch vụ bảo vệ an ninh cho các cơ 

sở, vệ sĩ cho cá nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh khác; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực 

bảo vệ an ninh cho các cơ sở, vệ sĩ cho cá nhân và các dịch vụ bảo vệ an ninh khác; dịch 

vụ bảo vệ an ninh cho tiền mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật; tư 

vấn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh cho tiền mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác 

phẩm nghệ thuật thuật; cung cấp thông tin liên quan tới bảo vệ an ninh cho tiền mặt, 

chứng khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật, nghiên cứu về bảo vệ an toàn cho 

tiền mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ môi giới trong 

lĩnh vực bảo vệ an ninh cho tiền mặt, chứng khoán, kim loại quý và các tác phẩm nghệ 

thuật; dịch vụ bảo vệ an ninh cho các ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; tư vấn trong lĩnh 

vực bảo vệ an ninh cho ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; cung cấp thông tin liên quan tới 

bảo vệ an ninh cho ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; nghiên cứu về dịch vụ bảo vệ an 

ninh cho ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực bảo vệ an 

ninh cho ô tô và xe cộ vận chuyển tiền mặt; điều tra và cung cấp thông tin liên quan tới 

các tình thế khẩn cấp ngoài dự tính; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới cách giải 

quyết các tình thế khẩn cấp ngoài dự tính; tìm kiếm và loại bỏ các thiết bị nghe trộm hoặc 

máy quay lén; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực tìm kiếm và loại bỏ các thiết bị nghe trộm 

hoặc máy quay lén; cung cấp thông tin liên quan tới tìm kiếm và loại bỏ thiết bị nghe 

trộm hoặc máy quay lén; cho thuê thiết bị dò tìm thiết bị nghe trộm hoặc máy quay lén; 

dịch vụ môi giới trong lĩnh vực cho thuê thiết bị dò tìm thiết bị nghe trộm hoặc máy quay 

lén; cung cấp thông tin liên quan tới cho thuê các thiết bị dò tìm thiết bị nghe trộm hoặc 

máy quay lén; điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực điều tra thông 

tin cá nhân; cung cấp thông tin liên quan tới điều tra thông tin cá nhân; cung cấp thông tin 

liên quan tới thông tin cá nhân; điều tra về trẻ em đi lạc, người mất tích hoặc người già 

lang thang; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực điều tra về trẻ em đi lạc, người mất tích hoặc 

người già lang thang; cung cấp thông tin liên quan tới điều tra về trẻ em đi lạc, người mất 

tích hoặc người già lang thang; cho thuê chuông báo cháy và thiết bị báo cháy khác, thiết 

bị chữa cháy và các thiết bị chữa cháy khác, thang di tản và các thiết bị di tản khác, và các 

thiết bị dùng để dập lửa; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực cho thuê chuông báo cháy, thiết 

bị chữa cháy, thang di tản và các thiết bị khác dùng để dập lửa; cung cấp thông tin liên 

quan tới cho thuê chuông báo cháy, thiết bị chữa cháy, thang di tản và các thiết bị khác 

dùng để dập lửa; cho thuê chuông báo động và thiết bị an ninh khác; dịch vụ môi giới 

trong lĩnh vực cho thuê chuông báo động và các thiết bị an ninh khác; cung cấp thông tin 

liên quan tới cho thuê chuông báo động và các thiết bị an ninh khác; cho thuê chuông 

chống trộm dùng cho xe cộ; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực cho thuê chuông chống trộm 

dùng cho xe cộ; cung cấp thông tin liên quan tới cho thuê chuông chống trộm dùng cho 

xe cộ; điều tra xe cộ bao gồm cả ô tô bị trộm; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực điều tra xe 

cộ bao gồm cả ô tô bị trộm; cung cấp thông tin liên quan tới điều tra xe cộ bao gồm cả « 

tô bị trộm; cung cấp thông tin liên quan tới ô tô bị trộm.  
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(210) 4-2016-34561 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34562 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34563 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34564 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34565 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34566 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34567 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; A5.3.13; 10.3.7; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, đỏ mận, đỏ gạch, đỏ hồng, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung Ương 3 (Foripharrm)  
(VN) 
Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34568 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Hồng, tím, trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm  (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng thấm (tã giấy); tã giấy cho người già; tã giấy cho trẻ em; băng vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-34569 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Sản xuất Thực 

phẩm A Lý   (VN) 
Khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt lợn; sò, hến, tôm, cua [không còn sống]; cá được bảo quản.  
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(210) 4-2016-34570 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Vạn 
Phát  (VN) 
154/170/2 đường Âu Dương Lân, phường 

3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; đèn chiếu sáng; bếp ga; ấm đun nước; bóng đèn điện; máng đèn 

điện.  
 

 
(210) 4-2016-34571 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A25.7.7; 26.4.4 

(591) Đỏ, trắng, đen, vànn, nâu, hồng, xanh 

dương, xanh lá cây, xám, cam nhạt 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; thịt giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa te; lạp 

xưởng; thực phẩm chế biến làm từ thịt. 
 

 
(210) 4-2016-34572 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A26.11.12; A25.7.7 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, nâu, hồng, xanh 

dương, xanh lá cây, xám, cam nhạt 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; thịt giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa te; lạp 

xưởng; thực phẩm chế biến làm từ thịt. 
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(210) 4-2016-34574 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; A20.1.5; 19.1.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Sơn Hà  
(VN) 
30/84 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn cho đồ gốm; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2016-34575 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7, đường số 2, khu Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, cigar. 

 

 
(210) 4-2016-34576 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7, đường số 2, khu Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, cigar. 

 

 
(210) 4-2016-34577 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7, đường số 2, khu Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, cigar. 
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(210) 4-2016-34578 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.8; 26.1.1; 26.1.4; 4.5.21 
(731) MACHIPOPO, INC.  (TW) 

4F.-7, No. 189, Sec. 2, Keelung Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho phép tải lên, tải về, đăng, truy cập, thể hiện, hiển thị, gắn thẻ, 

chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), truyền, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp 
các phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin qua internet hoặc mạng thông tin liên 
lạc khác; giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các phần mềm máy tính tạo điều kiện 
thuận lợi cho các dịch vụ trực tuyến cho mạng xã hội, xây dựng các ứng dụng mạng xã 
hội và cho phép truy xuất, tải lên, tải về, truy cập và quản lý dữ liệu; phần mềm máy tính 
thương mại điện tử có thể tải về cho phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh 
điện tử thông qua máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu; phần mềm máy tính 
có thể tải về dùng để thay đổi hình thức và cho phép truyền tải hình ảnh, nội dung nghe 
nhìn và nội dung video; phần mềm máy tính dùng để sưu tập, biên tập, tổ chức, sửa đổi, 
truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; xuất bản phẩm không phải dạng in. 

 

 
(210) 4-2016-34579 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh nước biển, đen, trắng 
(731) MDS MARKETING CO., LTD.  (KR) 

(S.A Tower, Sanbon-dong) #206-B, 175, 
LS-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do 15808, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; cất giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; dịch vụ 

chuyển nhà; hậu cần vận tải; dịch vụ giao hàng; thuê phương tiện vận tải; vận tải đường 
biển; vận tải bằng đường không. 

 

 
(210) 4-2016-34581 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34582 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Hà Kiều  (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-34583 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.20; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) GLOBAL TUITION & EDUCATION 

INSURANCE CORPORATION  (BB) 
St. James House, Second Street, 
Holetown, St. James, BB 24016, 
Barbados  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa và thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2016-34584 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.20; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) GLOBAL TUITION & EDUCATION 

INSURANCE CORPORATION   (BB) 
St. James House, Second Street, 
Holetown, St. James, BB 24016, 
Barbados  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa và thể 
thao. 
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(210) 4-2016-34585 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.20; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) GLOBAL TUITION & EDUCATION 

INSURANCE CORPORATION   (BB) 
St. James House, Second Street, 
Holetown, St. James, BB 24016, 
Barbados  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa và thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2016-34586 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1; 26.5.2; 26.5.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiết bị Công 

nghiệp GSI Việt Nam  (VN) 
Số nhà 884 Minh Khai, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đựng dụng cụ, balo đựng dụng cụ, vali đựng dụng cụ (không phải đồ đựng 

chuyên dụng, không đi kèm dụng cụ). 

 
Nhóm 20: Thùng gỗ để chứa đựng đồ nghề (thùng rỗng); bàn tủ, giá kệ công nghiệp, bàn 
thao tác (tất cả bằng gỗ); tủ dụng cụ (tủ rỗng), giá đựng dụng cụ (tất cả đều bằng gỗ). 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại: dụng cụ gá kẹp, gia công cắt gọt kim loại, mũi khoan, dao 
phay, dao tiện, taro, mũi doa, lưỡi cưa, bàn ren, bầu kẹp, đầu gá, mâm cặp, mũi chống 
tâm, ê tô, dụng cụ vặn, dụng cụ dùng lực, kìm, cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, búa, đục, đột, xà 
cậy, kìm, lục giác, khẩu, dụng cụ tán đinh, dụng cụ cạo bavia, dụng cụ bảo hộ, giày bảo 
hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ, mũ bảo hộ, dụng cụ và thiết bị đo, thước cặp, đồng hồ 
so, giá đo, đế từ, khối chuẩn, panme, nivo, bàn máp, kính hiển vi, máy đo độ cứng, thước 
vuông, ke vuông, máy đo độ cứng, máy phóng hình, dụng cụ đo độ ẩm, nhiệt độ, dụng cụ 
mài, cắt, làm sạch, dũa, đầu mài, đá mài, nhám xếp, đã cắt, cưa và lưỡi cưa; dụng cụ kẹp, 
dụng cụ kẹp hàn, dụng cụ kẹp góc, vam tháo lắp, vam tháo vòng bi, vam 2 chấu, vam 3 
chấu, vam giật, van thủy lực. 
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(210) 4-2016-34589 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Huyền  (VN) 
Số 17 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2016-34593 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17; A11.3.20; 

26.4.2; 25.5.25 

(591) Hồng, đen, trắng, vàng, tím, xanh, nâu, 

đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quốc tế HERA  (VN) 
Nghiêm Thôn, thị trấn Phố Mới, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-34594 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOKO Nhật 
Bản  (VN) 
Số 4, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại mắm tôm cá; nước mắm; cá khô; tôm đông lạnh; cá đông lạnh; mực 

đông lạnh. 
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(210) 4-2016-34595 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Nâu, cam, đen, trắng 
(731) DAE CHUN LAVER CO., LTD  (KR) 

425-21 Daehae-ro, Boryeong-si, 
Chungcheongnam-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 29: Táo tía nướng có thể ăn được [đã chế biến]; táo tía qua chế biến [đã được bảo 

quản]; thực phẩm từ rong biển đã chế biến; hạt vừng đã chế biến; nhân sâm đã chế biến 
[thực phẩm]; bột dừa đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2016-34596 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 22.1.1; 24.15.21; 26.4.2; 25.1.25; 

25.5.25 
(591) Vàng, xanh, đen, trắng 
(731) Nguyễn Văn Anh  (VN) 

Tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy lọc nước, máy nóng lạnh sử dụng năng lượng 
mặt trời. 

 

 
(210) 4-2016-34597 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.13.1; 1.15.23; 

A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Khơ Thị  (VN) 

92 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng.  

 

 
(210) 4-2016-34598 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A1.1.10; A1.1.3; A12.3.11; 

26.4.2; 26.3.4; A14.7.15; 26.1.1; 
A26.11.8 

(591) Xanh, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần nước - môi 

trường Bình Dương  (VN) 
Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn: nước khoáng (đồ uống); nước suối đóng chai (đồ uống); 
nước ép trái cây (đồ uống); nước ngọt. 

 
Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng: sắt, cát, đá, xi măng, phế liệu và phế thải kim loại, 
ống nước và đường truyền nước; bán buôn khăn giấy ướt; bán buôn rau củ quả tươi; bán lẻ 
đồ uống có cồn [bia, rượu]; bán lẻ đồ uống không cồn [nước ngọt, nước ép trái cây, nước 
ngọt đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết]; bán lẻ văn phòng phẩm [sách, 
báo, tạp chí, bút, viết]; mua bán dược phẩm, mỹ phẩm. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn xây dựng công trình cấp thoát nước và 
công trình thủy lợi; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công lắp đặt các công trình 
cấp thoát nước; khai thác nước và xây dựng công trình thủy lợi. 

 
Nhóm 39: Thu gom rác thải; dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường bộ; 
cho thuê xe ô tô. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; xử lý ô nhiễm môi trường 
và hoạt động quản lý chất thải; xử lý nước khai thác [nước ngầm, nước khoáng]. 

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề; trung tâm bồi dưỡng văn hóa; tổ chức hội thảo, hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán ăn; quán cà phê; quán ăn 
tự phục vụ.  

 
Nhóm 44: Trồng rau sạch; trồng cây nông nghiệp; trồng cây cảnh và hoa; dịch vụ chăm 
sóc cây trồng.  
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(210) 4-2016-34599 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-34600 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Thương mại Nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà (chè).  
 

(210) 4-2016-34601 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Thương mại Nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
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(210) 4-2016-34602 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Thương mại Nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-34604 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Thương mại Nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-34605 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Thương mại Nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2016-34606 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Thương mại Nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-34607 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại nước giải khát 
Tiền Giang   (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-34608 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại nước giải khát 
Tiền Giang   (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2016-34609 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại nước giải khát 
Tiền Giang   (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 

Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-34610 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Hộ kinh doanh Cello  (VN) 
184 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử: máy ảnh, máy tính xách tay, điện thoại, máy tính 

bảng, máy nghe nhạc, loa.  
 

 
(210) 4-2016-34611 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; son môi; sữa tắm có chứa hương thơm; nước hoa chứa 

hương thơm; dầu thơm dùng chăm sóc thân thể (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2016-34612 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.8 

(591) Đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa chứa hương thơm; sữa tắm có chứa hương thơm; dầu thơm 

dùng chăm sóc thân thể (mỹ phẩm); dầu có hương thơm dạng đặc quánh dùng cho chăm 

sóc thân thể (mỹ phẩm); son môi.  
 

 
(210) 4-2016-34613 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bất động sản Vỹ Minh   (VN) 
Số 09 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể hình; câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 

(huấn luyện thể hình và sức khỏe); điều hành các lớp thể dục thể hình.  
 

 
(210) 4-2016-34614 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; 2.3.8 

(591) Đen, cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bất động sản Vỹ Minh   (VN) 
Số 09 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể hình; câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 

(huấn luyện thể hình và sức khỏe); điều hành các lớp thể dục thể hình.  
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(210) 4-2016-34615 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SHINMYUNG ELECTRIC MFG CO., 

LTD.   (KR) 
#44, Samdo_ro, Yangchon eup, 
Gimpo_si, Gyeonggi_do, Korea. 10049 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ xoay chiều không dùng cho xe cộ (động cơ AC không dùng cho xe 

cộ); động cơ một chiều không dùng cho xe cộ (động cơ DC không dùng cho xe cộ); động 
cơ điều khiển không dùng cho xe cộ; động cơ trợ lực không dùng cho xe cộ (động cơ 
servo không dùng cho xe cộ); hộp số không dùng cho xe cộ; bánh răng truyền động 
không dùng cho xe cộ.   

 

 
(210) 4-2016-34616 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ 
(731) SHINMYUNG ELECTRIC MFG CO., 

LTD.   (KR) 
#44, Samdo_ro, Yangchon eup, 
Gimpo_si, Gyeonggi_do, Korea. 10049  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ xoay chiều không dùng cho xe cộ (động cơ AC không dùng cho xe 

cộ); động cơ một chiều không dùng cho xe cộ (động cơ DC không dùng cho xe cộ); động 
cơ điều khiển không dùng cho xe cộ; động cơ trợ lực không dùng cho xe cộ (động cơ 
servo không dùng cho xe cộ); hộp số không dùng cho xe cộ; bánh răng truyền động 
không dùng cho xe cộ.   

 

 
(210) 4-2016-34617 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) ECOHOLIC CO.,LTD   (KR) 

(Changu-dong) 3F, 282, Geomdansan-ro, 
Hanam-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy tẩy trang (dùng trong mỹ phẩm); gói mặt nạ (làm đẹp); mỹ phẩm; 

nước thơm da; chế phẩm chăm sóc tóc; vải hoặc khăn giấy được tẩm nước làm sạch da 
(dùng trong mỹ phẩm).  
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(210) 4-2016-34618 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh My Na Foods  

(VN) 
213 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò sấy khô; thịt heo sấy khô; thịt trâu sấy khô; thịt gà sấy khô.  
 

 
(210) 4-2016-34619 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh My Na Foods  

(VN) 
213 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò sấy khô; thịt heo sấy khô; thịt trâu sấy khô; thịt gà sấy khô.  
 

 
(210) 4-2016-34620 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, trắng, ghi 
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng truyền động, chất lỏng thủy lực; chất chống đông/chất làm mát; dầu 

phanh, chất lỏng dẫn hướng động lực; hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và 
nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất 
dẻo/nhựa dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi và hàn kim loại; 
hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn; dầu mỡ; chất bôi trơn/dầu nhờn; chất bôi 
trơn/dầu nhờn động cơ tổng hợp; sáp ong; sáp dùng cho đai truyền; sáp cácnauba; sáp để 
thắp sáng, sáp công nghiệp, sáp [nguyên liệu thô]; dầu gốc; nhiên liệu động cơ, cụ thể là 
xăng và nhiên liệu diezel; khí nén tự nhiên; dầu và dáu mỡ công nghiệp; hợp chất kết 
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dính, làm ẩm, hấp thụ bụi; nhiên liệu (bao gồm dung dịch động cơ) và dầu để thắp sáng; 
nến và bấc thắp sáng.  

 

 
(210) 4-2016-34621 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.5 
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng truyền động; chất lỏng thủy lực; chất chống đông/chất làm mát; dầu 

phanh, chất lỏng dẫn hướng động lực; hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và 
nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất 
dẻo/nhựa dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi và hàn kim loại; 
hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.    

 
Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn; dầu mỡ; chất bôi trơn/dầu nhờn; chất bôi 
trơn/dầu nhờn động cơ tổng hợp; sáp ong; sáp dùng cho đai truyền; sáp cácnauba; sáp để 
thắp sáng; sáp công nghiệp; sáp [nguyên liệu thô]; dầu gốc; nhiên liệu động cơ, cụ thể là 
xăng và nhiên liệu diezel; khí nén tự nhiên; dầu và dầu mỡ công nghiệp; hợp chất kết 
dính, làm ẩm, hấp thụ bụi; nhiên liệu (bao gồm dung dịch động cơ) và dầu để thắp sáng; 
nến và bấc thắp sáng. 

 

 
(210) 4-2016-34623 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-34624 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-34625 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
 

 
(210) 4-2016-34626 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-34627 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-34628 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-34629 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-34630 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.5 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

(JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-34631 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-34632 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-34633 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-34634 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(731) DC COMICS   (US) 

2900 West Alameda Avenue, Burbank, 
California 91505, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Phim điện ảnh có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu 

mạo hiểm và/hoặc hoạt hình, và phim điện ảnh để phát trên truyền hình có nội dung phim 
hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; đĩa nghe nhìn, và 
đĩa DVD có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo 
hiểm và/hoặc hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu âm thanh nổi; pin (ắc quy); điện thoại 
không dây; đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy tính trên bộ nhớ chỉ 
đọc CD ROM; máy nhắn tin điện thoại và/hoặc máy nhắn tin bằng sóng; đầu máy chạy 
đĩa compắc; rađiô; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; kính mắt, kính râm và hộp cho 
các loại kính trên; phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò chơi máy tính trực tuyến, 
phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi máy tính dùng cho điện 
thoại di động và điện thoại; chương trình trò chơi viđêô và trò chơi máy tính; hộp đựng 
băng trò chơi viđêô; phần mềm máy tính và phần mềm trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi 
máy tính dùng cho máy đánh bạc bao gồm máy có khe đút xu; phần mềm máy tính hoặc 
vi chương trình (phần mềm hệ thống) dùng cho các trò chơi may rủi trên các nền tảng vi 
tính hóa, bao gồm máy chơi trò chơi chuyên dụng, máy có khe đút xu trên cơ sở viđêô, 
máy có khe đút xu trên cơ sở băng và thiết bị đầu cuối chơi trò chơi may rủi có viđêô; đĩa 
ghi trò chơi trên máy vi tính trên bộ nhớ chỉ đọc CD-ROM và đĩa DVD và chương trình 
máy vi tính, cụ thể là, phần mềm kết nối các phương tiện nghe nhìn số hoá tới mạng thông 
tin máy tính toàn cầu, nội dung các phương tiện nghe nhìn có thế tải xuống trong lĩnh vực 
giải trí có nội dung điện ảnh hoạt hình, loạt phim truyền hình, phim hài, và kịch; phần 
mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính phát nội dung phương tiện nghe nhìn qua 
internet, phần mềm máy tính để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn, chương 
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trình phát âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống dùng cho nội dung phương tiện với chức 
năng đa phương tiện và tương tác, phần mềm tìm kiếm viđêô và chú thích, phần mềm bảo 
vệ nội dung, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu; 
chương trình máy tính để truy cập, xem lướt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến, phần 
mềm cho phép người sử dụng chơi và lập trình nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 
đa phương tiện liên quan giải trí; phần mềm ứng dụng máy tính để phát và lưu trữ nội 
dung phương tiện nghe nhìn; phần mềm máy tính ứng dụng để phát nội dung phương tiện 
nghe nhìn qua internet, phần mềm máy tính có thể tải xuống để phát nội dung phương tiện 
nghe nhìn qua internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống để phát và lưu trữ nội dung 
phương tiện nghe nhìn; ấn phẩm có thế tải xuống có bản chất là sách về các nhân vật từ 
phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, truyện 
tranh, sách trẻ em, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí có các nhân vật từ phim hoạt hình, 
phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, sách tô màu, sách về hoạt 
động của trẻ em và tạp chí trong lĩnh vực giải trí; phụ kiện điện thoại sử dụng vùng phủ 
sóng chia ô, cụ thể là các phụ kiện cho phép sử dụng điện thoại không cầm tay, vỏ điện 
thoại và vỏ che mặt điện thoại; thẻ từ tính được mã hoá, cụ thể là, thẻ điện thoại, thẻ tín 
dụng, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ chìa khoá từ tính; và nam châm trang trí. 

 
Nhóm 09: Mỹ phẩm cụ thể là son môi, son bóng bôi môi và son dưỡng môi không chứa 
thuốc; thuốc bôi mi mắt (mascara); lớp men cho móng (nước sơn móng); phấn thoa mặt, 
kem bôi mặt, nước thơm dùng cho da và chất gel (mỹ phẩm) dùng cho da; phấn thoa dùng 
cho cơ thể; dầu tắm, chất gel (mỹ phẩrn) tắm và muối tắm không chứa thuốc; kem và 
nước thơm bôi tay; kem và nước thơm dùng cho cơ thể, chế phẩm chống nắng, cụ thể là 
kem và nước thơm; kem cạo râu và nước thơm dùng sau khi cạo râu, mỹ phẩm làm sạch 
da và sản phẩm mỹ phẩm để ngâm cơ thể không chứa thuốc; sản phẩm khử mùi dùng cho 
cơ thể, nước hoa cô-lôn (cologne) và nước hoa; xà phòng, cụ thể là: xà phòng tắm dạng 
lỏng, xà phòng tắm dạng gien (gel) (chất lỏng đặc quánh) và xà phòng dạng bánh; xà 
phòng tẩy rửa, cụ thể là, dạng lỏng và dạng bột; chất làm mềm vải; xà phòng khử mùi, xà 
phòng cho da; và dầu gội đầu và dầu xả tóc. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; vòng đeo tay; vòng đeo cổ chân; trâm 
gài đầu; dây chuyền; vật trang trí đeo trên vòng tay (đồ nữ trang); khuy măng sét; hoa tai; 
ghim cài ve áo; chuỗi hạt đeo cổ; ghim cài làm trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn; hộp 
đựng đồ trang sức; hạt dùng làm đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức có nhạc; đồ trang 
sức bằng da; dây đeo chìa khóa bằng da; dây đeo chìa khóa bằng giả da.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm và sản phẩm bằng giấy cụ thể là, sách có nội dung các nhân vật phim 
hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài và/hoặc kịch, sách dành cho trẻ em đăng 
những chuyện kể chủ yếu bằng hình vẽ, sách trẻ em, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí 
có nội dung về các nhân vật trong phim hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài 
và/hoặc kịch, sách tô màu, sách hoạt động cho trẻ em, văn phòng phẩm, giấy viết, phong 
bì, sổ ghi chép, quyển nhật ký, thẻ ghi chú, thiệp mừng, thiệp giao dịch; tờ in thạch bản; 
bút, bút chì, hộp bút và hộp bút chì, tẩy, bút màu, bút đánh dấu; bút chì màu, bộ dụng cụ 
vẽ, phấn (viết, đánh dấu) và bảng viết phấn; đề can, đề can in hình khi dùng lực ấn vào 
hay tác dụng nhiệt; áp phích; phim bằng chất dẻo có mặt dính trên giấy bỏ đi để dán ảnh 
trang trí; ảnh chụp có khung và/hoặc không có khung; cái bọc sách, cái đánh dấu trang 
sách, lịch, giấy gói quà; đồ trang trí bữa tiệc bằng giấy cụ thể là, khăn ăn giấy, tấm lót 
tách chén trên bàn ăn bằng giấy; giấy kếp, giấy mời, khăn trải bàn bằng giấy, đồ trang trí 
bánh ngọt bằng giấy; mẫu in hình thêu hay mẫu in để in hình lên vải; mẫu in hình cho 
trang phục, bộ đồ ngủ pijama, áo bằng vải bông dày hay dệt kim và áo phông.  
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Nhóm 18: Túi thể thao, địu em bé đeo lưng, ba lô, túi đi biển, túi đựng sách, túi đựng đồ 
cho trẻ sơ sinh, túi vải buộc dây, túi đeo chéo vai, cặp đựng giấy tờ tài liệu, túi đựng đồ đi 
tập thể dục, túi xách to (túi đi mua hàng), ví đựng tiền xu, túi đeo hông, túi đeo vai, túi 
nhỏ đeo ngang hông, túi mua hàng, túi mua hàng tái sử dụng; ô; ví đựng tiền; phụ kiện 
bằng da, cụ thể là ví đựng tiền, túi xách tay và dây đeo vai (dây đai). 

 
Nhóm 21: Đồ dùng (vật dụng) bằng thủy tinh, gốm và đất nung cụ thể là bát, đĩa, tách 
(cốc) uống cà phê và cốc (tách, chén); đồ chứa đựng đồ uống bằng thủy tinh, cụ thể là, 
bình (hũ đựng), ca (chén, vại) và cốc để uống; bộ đựng đường và sữa; chén (cốc) dành cho 
trẻ em; lọ đựng bánh quy; tượng nhỏ bằng gốrn, thủy tinh và sứ; bàn chải đánh răng; bình 
cà phê không dùng điện không bằng kim loại quý hộp đựng bữa ăn trưa (hộp đựng thức ăn 
dùng buổi trưa); thùng đựng thức ăn dùng buổi trưa, giỏ đựng giấy bỏ đi; thùng đựng đá 
lạnh; xô (gầu, thùng) bằng nhựa; giá đựng đồ dùng để tắm; khuôn bánh ngọt; dụng cụ nấu 
ăn, cụ thể là khay đựng bánh đế xoay để làm bánh ngọt, bàn xẻng, lưỡi nạo và khay đựng 
bánh ngọt; hộp đựng dao dĩa, bi đông; lót cốc bằng nhựa; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 
phẩm và đồ uống; dụng cụ cắt bánh quy (khuôn cắt bánh quy); dụng cụ mở nút chai xoắn 
ruột gà; chai đựng nước rỗng; bình thon cổ; lọ đựng nước uống; găng tay làm vườn; găng 
tay gia dụng bằng cao su; và đồ dùng để ăn tối, cụ thể là đĩa giấy và cốc giấy.  

 
Nhóm 24: Khăn tắm, cụ thể là, khăn lau và vải lau khi tắm; đồ vải lanh dùng cho giường, 
cụ thể là, chăn, màn che giường, miếng đệm lót giường, khăn trải giường, tấm trải phủ 
giường, áo gối (vỏ gối), chăn bông (chăn lông vịt), vỏ chăn lông, vỏ nệm (vỏ đệm), diềm 
xếp nếp che giường, tấm đệm (tấm lót) giường cũi của trẻ em, khăn phủ gối và ga trải phủ 
giường; tấm trướng treo tường làm bằng vải; rèm, màn rủ (rèm vải) xếp nếp; vải bông, vải 
poliexte (vải nhân tạo) và/hoặc vải ni lông; vải lanh; đồ vải lanh dùng cho nhà bếp, cụ thể 
là, găng tay dùng để nướng thức ăn, khăn ăn bằng vải, khăn rửa chén, khăn trải bàn bằng 
vải, khăn lau nhà bếp, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn (miếng đệm lót) bằng vải, găng tay 
dùng cho lò nướng, găng tay để giặt, dải khăn chạy giữa bàn để trang trí bằng vải, cái lót 
nồi và tấm lót cốc bằng vải; khăn tay bỏ túi, mÒn bông, và khăn lau khi chơi gôn. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể 
là áo sơ mi, áo phông áo bằng vải bông dày hay dệt kim, bộ đồ mặc khi chạy bộ, quần dài, 
quần đùi, quần soóc, áo dệt kim không tay, áo mưa, yếm dãi bằng vải cho trẻ sơ sinh, váy, 
áo bờ-lu, áo váy, dây đeo quần áo hay tất, áo len dài tay, áo jắckét (áo vét), áo choàng, áo 
choàng đi mưa, bộ đồ đi tuyết, cà vạt, áo choàng thụng, mũ, mũ lưỡi trai, mũ che nắng 
nửa đầu, găng tay, thắt lưng, khăn quàng cổ, quần áo ngủ, bộ đồ ngủ pijama, quần áo lót, 
bộ đồ lót giầy bốt (giày cao cổ), giày, giày đế mềm, xăng đan, bít tất, giày cổ ngắn, bít tất 
chống trượt, quần áo bơi và trang phục hoá trang và trang phục mặc trong lễ Halloween và 
mặt nạ hoá trang đính kèm bán kèm theo.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao, bao gồm đồ chơi và trò chơi, cụ thể là, các nhân vật 
hành động và phụ kiện đi kèm; bộ đồ chơi cho các nhân vật hành động; đồ chơi là các vật 
dụng trong nhà; đồ chơi bằng vải lông; bóng bay; đồ chơi trong bồn tắm; đồ chơi cho 
người chơi cưỡi lên; bài lá và trò chơi với các quân bài; xe cộ đồ chơi; búp bê; đĩa bay đồ 
chơi; bộ trò chơi điện tử cầm tay; thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi 
bài hay trò chơi với các tấm thẻ, trò chơi thao táo bằng tay, trò chơi trong nhà và trò chơi 
mục tiêu hành động; máy chơi trò chơi có màn viđêô hiển thị đứng độc lập; máy chơi bài 
có khe đút xu; thiết bị đánh bạc, cụ thể là máy đánh bạc có khe đút xu có hoặc không có 
màn viđêô hiển thị; trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; mặt nạ đồ chơi 
bằng giấy; ván trượt; giày trượt băng; đồ chơi phun nước; bóng, cụ thể là bóng đồ chơi, 
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bóng đá, bóng chày, bóng rổ; găng tay chơi bóng chày; phao bơi dùng để tiêu khiển, ván 
nổi dưới nước dùng cho tiêu khiển; ván lướt sóng; ván bơi dùng cho tiêu khiển; chân vịt 
để bơi; đồ chơi là đồ nướng và dụng cụ nấu ăn; bộ đồ chơi, quả cầu tuyết đồ chơi; mũ đi 
dự tiệc bằng giấy (mũ đồ chơi); đồ trang trí cây thông Nô-en [trừ đồ chiếu sáng và bánh 
kẹo]; thiết bị trò chơi dùng để chơi trò chơi trên máy tính loại chơi trong nhà; đồ chơi 
dùng cho bữa tiệc bằng giấy; mặt nạ Halloween.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các hàng hóa tiêu dùng, cụ 
thể là quần áo, đồ chơi, đồ thể thao, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong 
gia đình, đồ dùng gia đình dùng cho nhà bếp, túi đựng và hộp đựng, ví bỏ túi, sản phẩm 
làm bằng giấy, dụng cụ để viết, đồ trang sức và đồng hồ và đồ điện tử tiêu dùng; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tiếp thị (marketing), quảng cáo và thúc đẩy 
bán hàng; dịch vụ nghiên cứu thị trựờng và cung cấp thông tin thị trường; dịch vụ quảng 
cáo cụ thể là thúc đẩy việc bán các sản phẩm và dịch vụ cho người khác qua máy tính và 
mạng lưới truyền thông; điều hành các chợ trực tuyến cho bên bán để bán hàng hóa 
và/hoặc cung cấp dịch vụ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các phương tiện kỹ thuật số, 
cụ thể là bản ghi âm thanh, viđêô kỹ thuật số đã được ghi sẵn và bản ghi dữ liệu có nội 
dung âm nhạc, văn bản, viđêô, trò chơi, hài kịch, phim/kịch truyền hình, phim hành động, 
phim mạo hiểm hoặc phim hoạt hình, xúc tiến việc bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho 
người khác qua internet; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có 
thể tra cứu trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; quảng cáo và tiếp thị trực tuyến; cung cấp và 
cho thuê không gian quảng cáo trên internet, cung cấp dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; 
dịch vụ mua sắm so sánh, cụ thể là cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người 
tiêu dùng và cung cấp dịch vụ so sánh giá cả. 

 

 
(210) 4-2016-34636 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 

89/17 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (resort, khách sạn, nhà trọ); cho thuê phòng 

họp, hội nghị, hội thảo; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện 
bởi nhà hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc giao hàng tại địa 
điểm khách hàng yêu cầu hoặc đặt hàng qua mạng; quán bar (quán rượu).  

 

 
(210) 4-2016-34637 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Đỗ Hoàng Minh Khôi  (VN) 

Số 9, ngõ 15, đường Thái Thịnh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống 
do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-34639 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.4.2; 26.4.9; 3.7.7; 

A3.7.24 
(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2016-34640 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A14.7.16; 26.4.2; 1.15.3; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2016-34641 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25; A5.5.20; 25.1.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
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(210) 4-2016-34642 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; 26.4.9 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  
(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-34643 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.1; A26.4.24 

(731) Lê Quốc Thanh  (VN) 
12 ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán online các mặt hàng: quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ đội 

đầu, đồ đi chân, túi xách, vali, đồ lưu niệm, máy mát xa, đồ gia dụng (bát, đĩa, dao, thìa, 

đũa, nồi, chảo, cốc, chén, rổ, kệ, máy xay sinh tố, máy xay đậu nành, máy tạo ẩm, nồi 

cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, tủ, lò nướng), máy nghe nhạc, loa, thiết bị truyền phát âm 

thanh, máy hút bụi; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ mua sắm 

cho người khác.  
 

 
(210) 4-2016-34644 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 1.15.11 

(731) INFINITE BEAUTY INTERNATIONAL  

PTE  LTD  (SG) 

15 Far Horizon Gardens. Ang Mo Kio 

Ave 9 #07-02, Singapore 569765 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu gội đầu dưỡng tóc; 

dầu gội đầu cho tóc màu. 
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(210) 4-2016-34645 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ mỹ 
phẩm Vạn Phúc  (VN) 
150A đường 47, phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước xức tóc; keo xịt tóc; nước gội đầu; chế phẩm dùng 

để cạo râu. 
 

 
(210) 4-2016-34646 (220) 02.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.11.3; 2.9.12; 10.5.13; A14.7.20 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ mỹ 
phẩm Vạn Phúc   (VN) 
150A đường 47, phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước xức tóc; keo xịt tóc; nước gội đầu; chế phẩm dùng 

đề cạo râu. 
 

 
(210) 4-2016-34647 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH Haitek  (VN) 
Số 8 ngách 29/170, tổ 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng - cụ thể là máy sưởi làm 

nóng không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2016-34650 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 4.3.3 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Shop Thành 
Long  (VN) 
Số 171 phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán sản phẩm đồ da: thắt lưng, ba lô, ví da, túi xách, giày, 

dép, găng tay, vali.  
 

 
(210) 4-2016-34651 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ 
nông sản an toàn Việt Nam  
(VN) 
Số 06, đường Dương Đình Nghệ, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: thực phẩm sạch, rau củ quả còn tươi, bột ngũ cốc, ngũ cốc, thịt đã qua chế 
biến, bánh kẹo, hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2016-34654 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh đậm, xám, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư AMD 
GROUP  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố 
Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thỏi thép đúc; thép cán thô; phôi thép, thép đúc; hơp kim thép; ống thép; tấm 

thép; dây thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đài kỷ niệm phi kim loại; các công trình, cấu 
kiện phi kim loại vận chuyển được; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa.  
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Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 

và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh, nghiên cứu và đánh giá kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn 

bất động sản; định giá bất động sản.  

 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản; xây dựng; cho thuê vật liệu xây dựng.  

 

Nhóm 41: Trường mẫu giáo; trung tâm đào tạo nghề, kỹ năng sống và đào tạo ngoại ngữ.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 

và phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-34655 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.5; 26.3.1; 26.7.25; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Điện Quang   (VN) 
Lô 18, khu công nghiệp Cái Lân, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gas nhiên liệu, khí đốt, bếp gas, phụ tùng của bếp gas, phụ tùng điều 

chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho ống dẫn khí, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ; đại lý 

xuất nhập khẩu gas nhiên liệu, khí đốt bếp gas, phụ tùng của bếp gas, phụ tùng điều chỉnh 

và phụ tùng an toàn dùng cho ống dẫn khí, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ. 
 

 
(210) 4-2016-34656 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam   (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
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(210) 4-2016-34657 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dây cáp 
điện Đại Nam  (VN) 
394/23 TTH 07, khu phố 3, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2016-34658 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.9.19 
(591) Vàng sậm 

(540) 

  

(731) Dương Văn Tuyến   (VN) 
Xóm ngoài 2, xã úc Kỳ, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Tương. 

 

 
(210) 4-2016-34659 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh, đỏ, vàng, nhũ hoa (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khải Hoa  (VN) 
Thôn Trường Thịnh, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy.  

 

 
(210) 4-2016-34660 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng, vàng sẫm (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khải Hoa  (VN) 
Thôn Trường Thịnh, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy.  
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(210) 4-2016-34661 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh tím, đỏ, vàng, vàng sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khải Hoa  (VN) 
Thôn Trường Thịnh, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy.  

 

 
(210) 4-2016-34662 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
39A-39B Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 

 
(210) 4-2016-34663 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 
Lầu 8, lô B, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Mặt nạ (khẩu trang) cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34665 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh lam, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Tuyết Lê  (VN) 
Số 164 tổ 1, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất 

động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ. 
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(210) 4-2016-34666 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 7.3.1; 26.1.1; 1.3.1; 6.1.2 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

  

(731) Kiều Văn Mạo  (VN) 
(Nhà ông Diện) xóm Liên Kết, thôn Yên 

Lạc 3, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan tới 

chúng, gồm: thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản 

vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-34667 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.4.24; 26.5.1; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  
(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-34668 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.3; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  
(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
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(210) 4-2016-34669 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.11; 26.1.2; 26.4.2; A26.4.24 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  
(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-34670 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.13.1; A26.11.7; 24.15.1; 26.4.2; 

A26.4.24; A24.15.7 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  
(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-34671 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  
(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 

An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
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(210) 4-2016-34672 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đen, cam 

(731) Công ty cổ phần thương hiệu 
và quản trị Thanhs  (VN) 
Số nhà 12, ngách 25, ngõ 61 Lạc Trung, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing; tư vấn thương hiệu; tư vấn quản trị và điều hành doanh 

nghiệp; dịch vụ xuất bản các tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị 

trường; quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo các nội dung liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing, 

đào tạo nghiên cứu thị trường; đào tạo tổ chức sự kiện, đào tạo và xây dựng phát triển 

thương hiệu của doanh nghiệp; dịch vụ xuất bản sách, dịch vụ xuất bản các bài báo không 

nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; tổ 

chức các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mỹ thuật ứng dụng, thiết kế bao bì hàng hóa, thiết kế đồ họa. 
 

(210) 4-2016-34673 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A7.1.12; 7.1.24 

(591) Trắng, ô liu, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Thành Đô  
(VN) 
Căn C 1, Block2, khu căn hộ cao ốc Phú 

Hoàng Anh, số 9 Nguyễn Hữu Thọ, xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; quản lý các căn bộ cho thuê; quản lý bất động sản; đại lý bất 

động sản; quản lý tài chính; đầu tư vốn. 
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(210) 4-2016-34674 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 26.3.2; 26.3.23; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại - dịch vụ đá cảnh 
Trần Sơn Hải  (VN) 
71/33/14 đường số 59, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đá cảnh, vật liệu trang trí bằng đá 

như: sỏi, đá tự nhiên, đá nhân tạo); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, 

xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; 

dịch vụ làm vườn; chăm sóc vườn ươm cây; chăn nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2016-34675 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.21; 26.1.2; A26.1.18; A11.1.6 

(591) Trắng, vàng cam, xanh mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nghi An  (VN) 
Phòng 2.07, tầng 2, khu I, cao ốc The 

Prince 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (dịch vụ ăn uống).  
 

(210) 4-2016-34676 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 18.2.1 

(591) Hồng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà Giang  (VN) 
Số nhà 211A, đường Trần Đăng Ninh, 

phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; đai nẹp cho ô trục bánh xe; phanh xe 

cộ; phụ tùng xe gắn máy. 
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(210) 4-2016-34677 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Vàng, lam, trắng, đỏ tươi, đỏ thẫm 

(540) 

  

(731) Phí Đức Hải  (VN) 
Tổ 10, xóm Xép, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương hoa mai; hương xoắn vòng; hương hoa mai xoắn vòng.  
 

 
(210) 4-2016-34678 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư - sản xuất - thương 
mại - dịch vụ San San  (VN) 
Số 33, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mì và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc như bánh mì; bánh; dấm và nước 
xốt (gia vị); gia vị. 

 

Nhóm 31: Rau và trái cây tươi; cây lô hội; thức ăn gia súc; lúa mì; men dùng làm thức ăn 
cho động vật.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-34680 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; 26.13.1; 6.6.25; 6.3.1; 

A6.3.20; A6.19.5 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng nâu, đỏ 
(731) HEART OF DARKNESS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00, Singapore 
068898 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón, khăn đội đầu.  
 

Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
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(210) 4-2016-34681 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.6.25; A26.4.24; A6.19.5; 6.3.1 
(591) Đen, vàng nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ 
(731) HEART OF DARKNESS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00, Singapore 
068898 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón, khăn đội đầu.  
 

Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2016-34682 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; A6.19.5; 6.3.1; A26.4.24; 

A6.3.20; 6.6.25; 2.7.23; 4.5.21; 2.7.25 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng, đỏ 
(731) HEART OF DARKNESS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00, Singapore 
068898  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón, khăn đội đầu.  
 

Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2016-34683 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.23; A26.4.24; A6.19.5; 6.3.1; 

A6.3.20; 6.6.25 
(591) Đen, vàng nhạt, xanh nước biển, đỏ 
(731) HEART OF DARKNESS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00, Singapore 
068898 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón, khăn đội đầu.  

 

Nhóm 32: Bia. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2016-34684 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Nâu, trắng, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Chê  (VN) 
69/2/23 đường D2, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (rượu). 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu rượu. 
 

 
(210) 4-2016-34685 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Chê  (VN) 
69/2/23 đường D2, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (rượu).  
 

 
(210) 4-2016-34686 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 

(591) Nâu nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Quang Tuấn  (VN) 
247 phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn 

tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-34687 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; A25.7.8; 25.7.25; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Thành  (VN) 
Khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận 
Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Thanh long. 

 

 
(210) 4-2016-34689 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Quy Nguyên  (VN) 
857 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, 
phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 29: Bơ thực vật; mơ muối; chanh muối; tỏi được bảo quản; dầu mè; món tekka 

(món ăn được chiết xuất từ cà rốt, rau củ quả). 
 

Nhóm 30: Nước tương; cốm; bột sắn dây; bột ngũ cốc; trà; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-34690 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Quy Nguyên   (VN) 
857 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, 
phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ thực vật; mơ muối; chanh muối; tỏi được bảo quản; dầu mè; món tekka 

(món ăn được chiết xuất từ cà rốt, rau củ quả).  

 
Nhóm 30: Nước tương; cốm; bột sắn dây; bột ngũ cốc; trà; bánh kẹo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1182 

(210) 4-2016-34691 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị rung 

xoa bóp; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị vật lý trị liệu. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 
[huấn luyện thể hình và sức khỏe]; cung cấp phòng có dụng cụ để tập thể dục; xuất bản 
sách; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 

 
Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y. 

 

 
(210) 4-2016-34692 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.3.3; A26.4.6 
(591) Xanh, đen đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH STARLIGHT SHOP  
(VN) 
55 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2016-34693 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.9; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Triết Bảo Thành  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; phụ kiện cho xe ô tô, cụ thể là tấm chắn bùn dùng cho ô tô, lưới tản nhiệt 
là bộ phận của động cơ gắn với thân xe ô tô, áo trùm bảo vệ dùng cho ô tô, tấm chắn nắng 
dùng cho ô tô, vành bánh xe, tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ô tô, phụ kiện ô tô, cụ thể là tấm chắn bùn dùng cho 
« tô, lưới tản nhiệt là bộ phận của động cơ gắn với thân xe ô tô, áo trùm bảo vệ dùng cho 
« tô, tấm chắn nắng dùng cho ô tô, vành bánh xe. 
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(210) 4-2016-34694 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.5.1; 18.5.1; 26.4.2 

(591) Xanh da trời, trắng, đỏ nhạt 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Quốc Bảo  (VN) 
27 đường Đồng Nai, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phạm Xuân Tiến  (VN) 
433/40/19 Lý Thái Tổ, phường 09, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
448B/55A Nguyễn Tất Thành, phường 

18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ kinh doanh quán ăn, dịch vụ 

cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-34695 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.3; A3.7.24 

(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Đặng Tâm Nghiệp  (VN) 
45 Phan Huy ích, phường 5, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn như: cơm gà, cháo gà, gái gà; dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống, do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-34696 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch và thương mại Việt Nam 
Adventure Tours  (VN) 
123 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; vận 

chuyển hành khách. 
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(210) 4-2016-34697 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.5.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Tím, vàng, trắng, đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch và thương mại Tugo  (VN) 
259 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2016-34698 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím đậm, tím nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thụy Vũ Hà  (VN) 
63Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa.  
 

 
(210) 4-2016-34699 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Vũ Hà  (VN) 
63Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gốm, sành, sứ, cụ thể là: bộ đồ ăn, bộ đồ uống, lọ, bình, chậu, tượng; 
búp bê, tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-34700 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A8.1.22; A8.1.23; 21.1.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Candybots  (VN)
L14-08B, lầu 14, toà nhà Vincom, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng 
dụng máy tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thế tải xuống được); phim hoạt hình.  
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(210) 4-2016-34701 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.11.8 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Tech  (VN) 
Số 55, ngõ 80, khu phố Thịnh Lang, 

phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; nhiên 

liệu dùng cho động cơ.  
 

 
(210) 4-2016-34702 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.5.25; 26.4.2; 26.4.7; A20.1.9 

(591) Xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hữu Hảo   (VN) 
Số 94 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn nước và bột trét.  
 

 
(210) 4-2016-34703 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Đỏ, xanh nước biển, nâu, vàng nhạt 

(731) Công ty TNHH Chế biến, Xuất 
khẩu Nguyên liệu và Sản 
phẩm Truyền thống Việt Nam 
(Vitramex Co.,Ltd)  (VN) 
B7+8, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Đồ uống bổ dưỡng tăng lực (không cồn và không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2016-34704 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.3; 26.4.4 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Hoài Văn  (VN) 

Số 24 đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-34705 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 11.3.18; A25.7.6; A25.7.7; 3.9.13 
(591) Vàng, trắng, đen, xám 
(731) Đào Xuân Hiếu  (VN) 

Số 88, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-34706 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm lót và mỹ phẩm trang 

điểm nền; chế phẩm trang điểm; nước sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng (tay, chân); 
lông mi giả; móng (tay, chân) giả; dầu rửa mặt; sữa rửa mặt; kem rửa mặt; bọt rửa mặt; 
chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; kem dùng cho mục đích mỹ phẩm; và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem và 
dầu để mát-xa mặt hoặc cơ thể; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; mặt nạ làm đẹp; vải và khăn giấy được tẩm chất làm 
sạch da (cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm điều trị mụn, không chứa thuốc; chế phẩm 
chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm chăm sóc tóc; tinh dầu để sử 
dụng cho cá nhân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể.  
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(210) 4-2016-34707 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-34708 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-34709 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-34710 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2016-34711 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-34712 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-34713 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-34714 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Phạm Quang Tùng  (VN) 
Số 11 đường Điện Biên Phủ, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cao cấp bao gồm điện thoại cao cấp, đồng hồ cao cấp, 

kim cương, túi xách cao cấp, hàng trang sức cao cấp.  
 

 
(210) 4-2016-34715 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Công Tuấn  (VN) 
37 đường số 9, khu phố 4, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-34716 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ mới A CE LA  (VN) 
G11, khu dân cư Tân Biên, đường Xa Lộ 
Hà Nội, phường Tân Biên, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn, dầu nhớt, hương liệu nước hoa.  
 

 
(210) 4-2016-34718 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sài Gòn May  
(VN) 
44/21/2 đường TA09, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồng phục, đồ lót thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2016-34719 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH VAIMA  (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà. 
 

 
(210) 4-2016-34720 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vaima  (VN) 
93/9/35 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê.  
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(210) 4-2016-34721 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh rêu đậm 

(731) Công ty TNHH Thiên Hương  
(VN) 
Số 9, phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản: quản lý chung cư cao cấp, 

quản lý trung tâm thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-34722 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) NIIGATA SEIKI CO., LTD.   (JP) 

3-4-20, Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thước dây (dụng cụ đo); thước đo (dụng cụ đo); thước đo góc (dụng cụ đo); 

máy đo độ nghiêng; dụng cụ đo độ dài; máy và dụng cụ đo ren (dụng cụ đo); máy thử 

nghiệm độ cứng của kim loại; máy thử nghiệm cao su; máy thử nghiệm chất dẻo; máy 

hoặc thiết bị đo khoảng cách (dụng cụ đo khoảng cách); máy đo mức (dùng để đo đạc).  
 

 
(210) 4-2016-34723 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Fresh Light 
Việt Nam  (VN) 
Số 25, ngõ 301, đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-34724 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng, xám, nâu nhạt, xanh 

dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Fresh Light 
Việt Nam  (VN) 
Số 25, ngõ 301, đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-34725 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.3.20; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 

A5.3.15 

(591) Xanh cốm, xanh da trời, đỏ vàng, cam 

chàm, tím, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fresh Light 
Việt Nam  (VN) 
Số 25, ngõ 301, đường Xuân Đỉnh, 

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-34727 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Nam Hùng Vương  (VN) 
171 đường 1A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản, tôm cá mực các loại đã chế biến.  

 

Nhóm 31: Thủy sản, tôm cá mực còn sống; thức ăn gia súc.  

 

Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, thủy sản, nông sản, phân bón.  
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(210) 4-2016-34728 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.24 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang Đăng Trí  
(VN) 
Lô 9, Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ mát; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; cung 

cấp thực phẩm và nước giải khát do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp hội nghị. 
 

 
(210) 4-2016-34729 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng đồng 

(540) 

 
(731) Đặng Đức Thành  (VN) 

259 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2016-34732 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công TNHH vật tư thiết bị kỹ 
thuật Việt Long   (VN) 
Số 8 khu 12 Lũng Bắc, phường Đằng 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị 

ngoại vi máy tinh tính; bàn phím máy vi tính; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]. 
 

 
(210) 4-2016-34733 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 2.9.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang H và 
A   (VN) 
Số 41, ngõ 172 phố Ngọc Hà, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục bằng vải.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ nón.  
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Nhóm 40: Cắt may quần áo, gia công quần áo thời trang, hàng may mặc.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-34734 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.16; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang H và 
A    (VN) 
Số 41, ngõ 172 phố Ngọc Hà, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục bằng vải.   
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ nón.   
 

Nhóm 40: Cắt may quần áo, gia công quần áo thời trang, hàng may mặc. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-34735 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-34736 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-34737 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34738 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-34740 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34741 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34742 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-34743 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-34744 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34745 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.4.11; 5.7.1 (540) 

  

(731) Trần Khải Cường   (VN) 
136/14 Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-34749 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Quảng Trọng Hiền  (VN) 

24/51/52, khu phố 2, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và tạo mẫu tóc, dịch vụ cắt tóc nam nữ.  
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(210) 4-2016-34751 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Chương  (VN) 
114/54 Phạm Văn Chiêu, phường 09, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34752 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.7.22; A5.3.15 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, cam ánh vàng, 

tím, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nhân  (VN) 
65/1 khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà sữa, trà chanh, nước giải khát không cồn.  

 

 
(210) 4-2016-34753 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xám, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ dệt may 
Phú Hà  (VN) 
12/82 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo: giày, dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-34755 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Đặng Công Thắng  (VN) 
Thôn An ấp, xã An ấp, huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
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(210) 4-2016-34756 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, Huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34757 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, Huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34758 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, Huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34759 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, Huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-34760 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2016-34761 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
80 Robinson Road #02-00 Singapore 
068898  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn 
được]; đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; kem trái cây [đá lạnh]. 

 
 

(210) 4-2016-34762 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH trà và cà phê 

Cao Đại Nguyên  (VN) 
Số C2B/18 đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; chè (trà).  
 

(210) 4-2016-34763 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đỏ sậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Trung Hiếu  (VN) 
220/64B, Huỳnh Văn Lũy, khu 7, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói.  
 

 
(210) 4-2016-34764 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.15.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 

lục, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Đăng Khoa  (VN) 
Lô P12, số 134/1 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2016-34766 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Iwealth Pro 

Việt Nam   (VN) 
Số 9 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; định giá, đánh giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý 

bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

(210) 4-2016-34767 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) THE CHILDREN'S PLACE, INC.   (US) 

500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey, 
United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 

doanh; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; hỗ trợ quản trị kinh doanh; phát hành 

các phiếu quà tặng mà sau đó có thể được đổi lại bằng hàng hóa hoặc dịch vụ; dịch vụ bán 

hàng (bao gồm dịch vụ cửa hàng bán lẻ), dịch vụ thư đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến, dịch vụ bán hàng được cung cấp qua internet, hoặc thông qua một mạng máy 

tính hoặc mạng truyền thông khác, tất cả các dịch vụ đã nói ở trên đều liên quan đến quần 
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áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, phụ kiện, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp, đồ trang 

sức, khăn tắm, vải lanh, ví, đồ chơi, ba lô, sách bỏ túi, túi cầm tay cho phụ nữ, cặp đi học, 

ví tiền, ô, vali, túi du lịch, nước hoa, son dưỡng môi, xà phòng, dầu gội đầu, thiết bị điện 

tử, thiết bị ghi âm thanh và thiết bị ghi hình, kính đeo mắt, kính râm, hộp đựng và phụ 

kiện cho kính đeo mắt và kính râm, xe đẩy trẻ em, đồng hồ đeo tay, dụng cụ viết, ấn 

phẩm, cái đựng thẻ nhận dạng có dạng ví và ví đựng, đồ đạc, thiết bị thể thao, đồ chơi 

trong nhà tắm, đồ chơi nhồi bông, trang phục cho đồ chơi nhồi bông, quả bóng, đĩa bay 

(đồ chơi), mặt nạ, trò chơi điện tử và máy tính, thực phẩm và đồ uống; dịch vụ chương 

trình khách hàng thân thiết để khuyến khích và tặng thưởng khách hàng. 
 

 
(210) 4-2016-34770 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng, 

vàng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2016-34771 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng, 

vàng, đỏ, hồng, tím, tím nhạt, xanh lá 

cây nhạt, xanh dương, cam, nâu nhạt 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2016-34772 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.9; 8.3.1; 5.7.8; 

A5.11.11; 3.1.6; A3.1.25 
(591) Hồng, xanh dương đậm, xanh dương, 

trắng, xanh lá cây, vàng, xanh dương 
nhạt, hồng nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-34773 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.9; 5.7.8; 8.3.1; 

A5.11.11; 3.1.6; A3.1.25 
(591) Hồng, xanh dương đậm, xanh dương, 

trắng, xanh lá cây, vàng, xanh dương 
nhạt, hồng nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-34774 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.9; 25.5.25; 8.3.1; 

3.1.6; A3.1.25; 5.7.11; A5.11.11 
(591) Cam, xanh dương đậm, xanh dương, 

trắng, xanh lá cây, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2016-34775 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 2.5.2; 2.5.3; 5.7.11; 

26.1.2; A26.1.18; A8.3.11; A6.19.11 

(591) Cam, xanh dương đậm, xanh dương, 

trắng, xanh lá cây, vàng, nâu, đen 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2016-34776 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.5.2; 2.5.3; 5.7.8; 5.7.18; A5.7.22; 

8.3.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, cam, đen, 

vàng nhạt 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2016-34777 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.2; 2.5.3; 5.7.8; 5.7.18; A5.7.22; 

8.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, cam, vàng 
nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-34778 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.2; 2.5.3; 5.7.8; 5.7.18; A5.7.22; 

8.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, vàng nhạt, 
xanh dương nhạt, đen, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2016-34779 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.2; 2.5.3; 5.7.8; 5.7.18; A5.7.22; 

8.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, cam, vàng 
nhạt, đen, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2016-34780 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.2; 2.5.3; 5.7.13; 5.7.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, hồng nhạt, 
hồng đậm, vàng nhạt, đen, xanh dương 
nhạt 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2016-34781 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.2; 2.5.3; 5.7.13; 5.7.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây, vàng, nâu, đỏ, hồng nhạt, 
hồng đậm, xanh dương nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua và sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2016-34782 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 14.3.21; 1.15.23; A11.3.3; 8.7.3 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) KNORR-NAEHRMITTEL 

AKTIENGESELLSCHAFT  (CH) 
Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã được chế biến và đồ ăn liền được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, 
rau củ, sữa hoặc trứng; thực phẩm ăn nhanh được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, 
sữa hoặc trứng; đồ ăn nhanh được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa hoặc trứng; 
chế phẩm và thành phần của các sản phẩm nói trên; xúp (canh) và chế phẩm để nấu xúp 
(nấu canh); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; chế phẩm prôtêin cho thực phẩm 
(sữa giàu prôtêin); thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không 
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còn sống); hải sản (không còn sống); trái cây và rau củ đã được chế biến, bảo quản, phơi 
khô, nấu chín và/hoặc làm đông lạnh; sản phẩm sữa giảm béo; lát (khoanh) khoai tây rán 
giòn và lát (khoanh) khoai tây rán. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh và thực phẩm ăn liền gồm chủ yếu là mỳ sợi; xốt (gia vị) 
và nước chấm (gia vị); đồ ăn nhanh chủ yếu gồm mỳ sợi; thức ăn để ăn liền gồm chủ yếu 
là mỳ sợi; thành phần và chế phẩm của các sản phẩm nói trên; thực phẩm gồm chủ yếu 
hoặc có chứa chủ yếu là ngũ cốc; bột mỳ và thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mỳ 
ống (mỳ sợi) đã được phơi khô hoặc nấu chín; mỳ sợi (mỳ ống); mỳ dẹt; thức ăn đã được 
chuẩn bị và thực phẩm ăn nhanh gồm chủ yếu là mỳ sợi, mỳ ống, gạo hoặc các sản phẩm 
trên cơ sở ngũ cốc khác; gạo. 

 

 
(210) 4-2016-34783 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Đào Văn Dự  (VN) 

Thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-34787 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) YOU HONG FOODS CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 38, Xiaobei Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2016-34789 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hưng Hưng Long   (VN) 
290/60 Bùi Công Trừng, ấp 1, xã Nhị 
Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, dây nịt, ví, ba lô, túi xách. 
 

 
(210) 4-2016-34797 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ mới 
ADNT  (VN) 
Số nhà 54 phố Tương Mai, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; thiết bị ghi hình; thiết bị báo động. 
 
 

(210) 4-2016-34800 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (mỹ phẩm không chứa dược chất); chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; kem làm trắng da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

(210) 4-2016-34801 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (mỹ phẩm không chứa dược chất); chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; kem làm trắng da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-34802 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-34803 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2016-34804 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.4; 4.3.3 (540) 

  

(731) Vũ Đình Hưng  (VN) 
Tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
 

 
(210) 4-2016-34805 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.5; 5.7.1; A11.1.18; A11.3.3 
(591) Đen, nâu, trắng 
(731) Tôn Vi Tân  (VN) 

872 Lò Gốm, phường 5, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, sữa.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-34806 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cửa Nguyên Tâm  (VN) 
642/39 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ cửa cuốn. 
 

 
(210) 4-2016-34807 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.7.17; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng đồng, xanh rêu, xanh rêu nhạt, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh tiệm cắt tóc 

salon Tóc Tây   (VN) 
88B, đường Mậu Thân, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Cắt uốn tóc; thẩm mỹ viện tóc.  
 

 
(210) 4-2016-34808 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương nhạt, ghi 

xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
Minh Đức Thành   (VN) 
320 QL 91, KV Long Thạnh 2, phường 
Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản.  
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(210) 4-2016-34812 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ HCL  (VN) 
Số 12, ngõ 104/3 phố Định Công, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khớp nối mềm bằng kim loại, mối nối mềm bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-34813 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 25.1.25 
(591) Cam, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần ALPHA  (VN) 

Lô E5 khu công nghiệp Đình Trám, xã 
Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép xây dựng các loại; kết cấu công trình bằng thép; khung nhà bằng kim loại 
cho xây dựng.  

 

Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ; cần trục; cáp điều khiển của máy, pa-lăng/ròng rọc [bộ phận 
của máy].  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dưng; 
giám sát thi công công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng 
công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quy hoạch mặt bằng xây dựng; thiết kế nội ngoại thất công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; dịch vụ kiểm tra công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-34814 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Đỗ Ngọc Bích  (VN) 
Số 3, ngách 15, ngõ Hoàng An A, phố Lê 
Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Chả cá; thực phẩm làm từ cá.  
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(210) 4-2016-34816 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.6; 18.3.21; A3.7.24; 26.3.3; 26.3.1; 

A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
« tô Hà Nội  (VN) 
Số 21, ngõ 286, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán ô tô, xe có động cơ; buôn bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe 
« tô và xe có động cơ; buôn bán mô tô, xe máy; buôn bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của mô tô, xe máy; buôn bán các thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông; buôn bán ô tô vận 
tải chuyên dụng.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng xe cộ, xe có động cơ; làm sạch xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-34817 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.1.2 
(731) FUJI ELECTRIC CO., LTD.   (JP) 

1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa 210-9530 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
mua bán: các loại mì, miến, cà phê, bột mì, gạo, bánh gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, hoa tươi, hoa khô, mây tre, gốm sứ, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm phần mềm 
máy tính, máy vi tính, thiết bị tin học, tivi, đầu thu truyền hình kỹ thuật số, máy nghe 
nhạc, máy quay phim, hệ thống vi-đê-ô, máy ghi âm, thiết bị khuếch đại âm thanh, loa, 
míc-cro, bộ thu phát tín hiệu, điện thoại, tổng đài điện thoại, máy tính, linh kiện máy tính, 
máy in, linh kiện máy in, máy fax, linh kiện máy fax, thiết bị thuyết trình, máy ảnh, máy 
chơi trò chơi, từ điển điện tử, máy tính điện tử, máy sao chụp tài liệu, thiết bị điện gia 
dụng, máy khoan, máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy, máy nước nóng, máy 
lọc không khí, máy lọc nước, máy làm nóng lạnh nước, thiết bị viễn thông, mỹ phẩm, vật 
liệu xây dựng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc và thiết bị điện.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không 
khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; tư vấn xây dựng; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sản xuất; lắp đặt, xây dựng, bảo dưỡng, bảo trì và sửa 
chữa thiết bị, dụng cụ và hệ thống lắp đặt máy phát điện và năng lượng; lắp đặt, bảo 
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dưỡng và sửa chữa thiết bị dùng để phân phối điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 
và dụng cụ để điều khiển, chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát 
điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa mạng máy tính và thiết bị công nghệ thông tin.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp hoặc thiết lập bảng vẽ công 
nghiệp; thiết kế hệ thống điện tử tự động; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự 
động hóa; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ công 
nghệ công nghiệp; dịch vụ kỹ thuật cơ khí; dịch vụ kỹ thuật điện; dịch vụ tư vấn kỹ thuật; 
thiết kế, phát triển, bảo dưỡng và cập nhật phần mềm máy ví tính để kiểm soát quy trình; 
tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc và bản vẽ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-34818 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) FUJI ELECTRIC CO., LTD.   (JP) 

1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa 210-9530 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 
hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
mua bán: các loại mì, miến, cà phê, bột mì, gạo, bánh gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc, hoa tươi, hoa khô, mây tre, gốm sứ, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm phần mềm 
máy tính, máy vi tính, thiết bị tin học, tivi, đầu thu truyền hình kỹ thuật số, máy nghe 
nhạc, máy quay phim, hệ thống vi-đê-ô, máy ghi âm, thiết bị khuếch đại âm thanh, loa, 
míc-cro, bộ thu phát tín hiệu, điện thoại, tổng đài điện thoại, máy tính, linh kiện máy tính, 
máy in, linh kiện máy in, máy fax, linh kiện máy fax, thiết bị thuyết trình, máy ảnh, máy 
chơi trò chơi, từ điển điện tử, máy tính điện tử, máy sao chụp tài liệu, thiết bị điện gia 
dụng, máy khoan, máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy, máy nước nóng, máy 
lọc không khí, máy lọc nước, máy làm nóng lạnh nước, thiết bị viễn thông, mỹ phẩm, vật 
liệu xây dựng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc và thiết bị điện.     
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không 
khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; tư vấn xây dựng; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sản xuất; lắp đặt, xây dựng, bảo dưỡng, bảo trì và sửa 
chữa thiết bị, dụng cụ và hệ thống lắp đặt máy phát điện và năng lượng; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị dùng để phân phối điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 
và dụng cụ để điều khiển, chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát 
điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa mạng máy tính và thiết bị công nghệ thông tin.     

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
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tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp hoặc thiết lập bảng vẽ công 
nghiệp; thiết kế hệ thống điện tử tự động; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự 
động hóa; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ công 
nghệ công nghiệp; dịch vụ kỹ thuật cơ khí; dịch vụ kỹ thuật điện; dịch vụ tư vấn kỹ thuật; 
thiết kế, phát triển, bảo dưỡng và cập nhật phần mềm máy ví tính để kiểm soát quy trình; 
tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc và bản vẽ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2016-34820 (220) 03.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; A5.5.20 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Abavina  (VN) 
Số 12 đường số 15, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu chùm ngây. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; cao chùm ngây. 
 

Nhóm 29: Bột chùm ngây. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà chùm ngây.  
 

 
(210) 4-2016-34821 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMB Nhật 
Việt   (VN) 
Số nhà 20 ngách 373/37, đường Ngọc 
Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe máy nổ, động cơ của xe đạp điện, động 
cơ của xe máy điện, động cơ xe máy nổ, khung của xe đạp, khung của xe đạp điện, khung 
của xe máy điện, khung xe máy nổ, yên của xe đạp, yên của xe đạp điện, yên của xe máy 
điện, yên của xe máy nổ.  

 
 

(210) 4-2016-34822 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Tomita Việt Nam  (VN) 
Thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 31: Rau cỏ tươi các loại; động vật sống; trái cây tươi; hoa tươi; hạt (ngũ cốc); gia 
súc, gia cầm sống.  

 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; 
mua bán sản phẩm sau: thịt đã qua chế biến, sản phẩm từ sữa, nem chua, giò, chả, cá đã 
qua chế biến, rau củ quả, động vật sống, trái cây tươi, hoa tươi, hạt ngũ cốc, gia súc, gia 
cầm còn sống, bột ngũ cốc, bánh kẹo, cà phê, chè, ca cao.  

 
 

(210) 4-2016-34823 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Tomita Việt Nam  (VN) 
Thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; 
mua bán sản phẩm sau: thịt đã qua chế biến, sản phẩm từ sữa, nem chua, giò, chả, cá đã 
qua chế biển, rau củ quả, động vật sống, trái cây tươi, hoa tươi, hạt ngũ cốc, gia súc, gia 
cầm còn sống, bột ngũ cốc, bánh kẹo, cà phê, chè, ca cao. 

 
 

(210) 4-2016-34824 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A5.1.7 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Tomita Việt Nam  (VN) 
Thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giáo dục, tư vấn đào tạo giáo dục.  
 
 

(210) 4-2016-34825 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư NAP  
(VN) 
Số 20, biệt thự 2, phường Bắc Linh Đàm, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; tinh dầu; xà phòng.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đá quý; đồ trang sức (vòng đeo cổ, vòng đeo tai, nhẫn, vòng đeo tay).  
 

Nhóm 18: Túi sách; ba lô; ví; cặp sách; vali; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, tinh dầu, xà phòng. kính 
mắt, phụ kiện kính mắt (dây xích đeo của kính mắt, gọng kính đeo mắt, hộp đựng kính 
đeo mắt, thị kính, mắt kính), đồng hồ, đá quý, đồ trang sức, vòng đeo cổ, vòng đeo tai, 
nhẫn, vòng đeo tay, túi sách, ba lô, ví, cặp sách, vali, túi du lịch, quần áo, giầy dép, thắt 
lưng, đồ đội đầu, đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2016-34828 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 14.5.21; 14.5.23; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Tất Thành Công  (VN) 
271 Trần Thị Phúc, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: khóa cửa, bản lề, khóa tủ, kẹp kính, chốt cửa, tay nắm cửa. 
 
 

(210) 4-2016-34829 (220) 04.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 26.3.23; A26.3.5 
(591) Xanh lá, vàng, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Trần Viết Ly  (VN) 
Thửa đất số 213, tờ bản đồ số D5, khu 
phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2016-34830 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 26.3.23; A26.3.5 (540) 

  

(731) Trần Viết Ly   (VN) 
Thửa đất số 213, tờ bản đồ số D5, khu 
phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ giải trí.  
 
 

(210) 4-2016-34831 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Minh Hợp  (VN)
Lầu 6, tòa nhà Beta, 55 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư 
vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; thiết kế trang trí nội thất; 
dịch vụ thiết kế bao bì; lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy tính chủ - địa chỉ trang tin điện tử; cho thuê máy chủ đặt web, cho 
thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ lưu 
trữ trên máy chủ; tư vấn thiết kế trang web. 

 

 
(210) 4-2016-34832 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 2.3.8 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Quang Dũng  (VN) 
127 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Manơcanh, hình ném làm mẫu. 
 

 
(210) 4-2016-34833 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư An Bình 
Hưng  (VN) 
Khối 9, thị trấn Thanh Chương, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-34834 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đen, trắng, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư An Bình 
Hưng  (VN) 
Khối 9, thị trấn Thanh Chương, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An   

 

(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất dùng điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; máy hút mùi; ấm siêu tốc bằng 
điện.  

 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng dùng cho nhà bếp: bộ nồi nấu không dùng điện (bằng nhôm, 
hợp kim nhôm hoặc bằng inox); chảo; xoong, nồi áp suất bằng inox không dùng điện.  
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(210) 4-2016-34835 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đen, trắng, da cam (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư An Bình 
Hưng   (VN) 
Khối 9, thị trấn Thanh Chương, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ đông; máy điều hòa không khí; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện 
(nồi hầm); bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp ga; máy hút mùi; ấm siêu tốc bằng điện.  

 

 
(210) 4-2016-34836 (220) 04.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A9.9.5; 5.3.20 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
may mặc Trung Kiên.  (VN) 
Số 32 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Bán lẻ, bán buôn và phân phối (không bao gồm vận chuyển) quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2016-34837 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 25.5.25 
(591) Xanh đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Trọng Tiệp  (VN) 
Thôn Hành Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-34838 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.13.25; A16.1.11 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Gia Thành  (VN) 
170 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2016-34839 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 1.15.15 

(591) Xanh lam, vàng, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục y 
khoa Nhật Bản   (VN) 
ST-01, khu đô thị thương mại và du lịch 

Văn Giang (Ecopark), xã Xuân Quang, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

giảng dạy.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; bệnh viện dịch vụ trợ giúp y tế; 

vật lý trị liệu; viện điều dưỡng. 
 

 
(210) 4-2016-34840 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4; A1.1.10 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Tam Ba   (VN) 
117 Trần Phú, phường Diên Hồng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh mì; bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2016-34843 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Phạm Ngọc Anh  (VN) 
38/5 Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; mũi 

khoan [bộ phận máy]; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; dao kim cương cắt kính [bộ phận của 

máy]; bánh mài [bộ phận của máy]; đá mài [bộ phận của máy móc]. 
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(210) 4-2016-34844 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Đồng Thị Hồng Anh  (VN) 
57 đường 31, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm và dụng cụ làm móng, cụ thể là: sơn móng tay, cọ vẽ 

móng.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề chăm sóc móng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, chăm sóc móng.  
 

 
(210) 4-2016-34845 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.1.23; A18.1.8; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đào Đức Lộc  
(VN) 
25 Tôn Thất Tùng, phường 8, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; cà phê; cà phê sữa; chè.  
 

 
(210) 4-2016-34847 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 16.1.13; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Hồng đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ TFL  (VN) 
372 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 

tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 
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Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; 
cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ phòng thu âm. 

 

 
(210) 4-2016-34848 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Hồng đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ TFL  (VN) 
372 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 

tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; 
cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ phòng thu âm. 

 

 
(210) 4-2016-34849 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.7; 26.1.1; A11.1.6 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thực phẩm và Gia vị  
(VN) 
246/3 Hoà Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-34850 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NAKATA Việt Nam   (VN) 
Xóm Chợ, xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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Nhóm 30: Kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-34851 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 25.5.3; 26.4.7; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen, vàng 
(731) Nguyễn Trường Giang   (VN) 

Số nhà 09, đường 19/5, thị trấn Thắng, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; điện thoại hình; thiết bị sạc pin; tai nghe.  

 

 
(210) 4-2016-34852 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 8.1.18; 26.3.1 
(591) Đen ,vàng. đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Năng   (VN) 
Số 16 đường 25, tổ 12, ấp Tân Định, xã 
Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-34853 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RBB   (VN) 
24 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; khoai tây lát rán 
giòn ít béo, khoai tây tẩm bột rán; thịt gia cầm đã được chế biến và đông lạnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán giải khát, quán ăn nhanh.  
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(210) 4-2016-34854 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GROWFEED 
Việt Nam  (VN) 
273 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi: thức ăn cho gia súc, gia cầm. 
 

 
(210) 4-2016-34855 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; A26.1.24 (540) 

  

(731) Hoàng Văn Thuật  (VN) 
Thôn Liên Minh, xã Thiệu Công, huyện 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-34857 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Phát  (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2016-34858 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Phát  (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-34859 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Phát  (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-34860 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Phát  (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2016-34861 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Phát  (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
10) 4-2016-34862 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Phát  (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2016-34863 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Phát  (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2016-34866 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1 (540) 

  

(731) Tăng Trung Nghĩa   (VN) 
20 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  
 

(210) 4-2016-34867 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Ngô Quyết Thắng   (VN) 
Khu 5, Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2016-34869 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Cao Sáng  
(VN) 
131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-34870 (220) 04.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3; 26.1.1; A26.1.24
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Vàng 
Đen  (VN) 
639/1B đường An Phú Đông 10, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-34871 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 4.5.3 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu tổng hợp F.C  
(VN) 
P106-B3, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; thiết bị xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2016-34872 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu tổng hợp F.C  
(VN) 
P106-B3, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị gia dụng, cụ thể là bếp gas.  
 

 
(210) 4-2016-34873 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3 
(591) Vàng ánh kim, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xuất nhập khẩu Toàn Cầu  
(VN) 
310/22 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 24: Vải; lụa (vải); vải bông; vải bông thô; vải dệt kim; vải sợi dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép; mũ; các sản phẩm quần áo hoàn chỉnh.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; hạt tiêu; hạt hồi (gia vị); gia vị thập cẩm; bột.  
 

 
(210) 4-2016-34874 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.1.2; 25.12.1; 25.5.25; A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Hà Thành  
(VN) 
Số 106 phố Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Đường (ăn). 
 

Nhóm 35: Mua, bán: đường ăn.  
 

 
(210) 4-2016-34876 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hoàng Văn Khánh Hải  (VN) 

178/42 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát. 

 
 

(210) 4-2016-34877 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

ánh Vân  (VN) 
242/97/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su mềm; ống PVC mềm. 
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(210) 4-2016-34878 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY  (KR) 

231 Yanjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính dành cho ô tô; phần mềm máy tính dành cho ô tô; phần 
mềm cho hệ thống dẫn đường định vụ toàn cầu (GPS); thiết bị thu nhận thông tin liên lạc 
được gắn vào xe ô tô; thiết bị máy tính để chẩn đoán lỗi trong quá trình hoạt động được 
tích hợp trên xe ô tô; thiết bị điều hướng xe ô tô; thiết bị giám sát từ xa; thiết bị kiểm soát 
tốc độ của phương tiện tự động; hệ thống kiểm soát điện tử cho phương tiện đường bộ; 
thiết bị cảnh báo va chạm phía trước; bộ kiểm soát điện tử; máy quay cho ô tô; thiết bị 
cảm biến phát hiện chuyển động; bộ cảm biến xác định khả năng tăng tốc; bộ cảm biến 
đo gia tốc cho xe ô tô; bộ cảm biến phạm vi; thiết bị đo để xác định khoảng cách giữa các 
xe; bộ cảm biến đo khoảng cách xung quanh xe ô tô; bộ cảm biến an toàn xung quanh xe 
« tô; bảng hiển thị điện tử; thiết bị kiểm soát cho cảm biến điện tử của ô tô; bộ cảm biến 
ra-đa cho bộ xử lý tín hiệu của cảm biến xe và thiết bị kiểm soát; thiết bị phanh điện tử 
khẩn cấp xe ô tô; thiết bị điện tử để kiểm soát hành trình xe ô tô; thiết bị điện tử hỗ trợ đỗ 
xe ô tô; bộ vi xử lý thông tin kỹ thuật số; thiết bị điện giám sát an toàn. 

 

 
(210) 4-2016-34882 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.4.2; 6.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh da trời, nâu, đen, 

xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Bò Tơ Sáu Tâm  

(VN) 
Số 56, đường số 6, đường Lạc Long 
Quân, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống các món từ bò tơ Tây Ninh; quán ăn các món từ bò tơ Tây Ninh; 
nhà hàng ăn uống các món từ bò tơ Tây Ninh. 

 

 
(210) 4-2016-34883 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1228 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất làm sạch ống khói; hóa chất để làm sạch nước; 
chất chống đóng cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; chất tẩy 
rửa dùng trong quá trình sản xuất. 

 

 
(210) 4-2016-34884 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất làm sạch ống khói; hóa chất để làm sạch nước; 

chất chống đóng cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; chất tẩy 
rửa dùng trong quá trình sản xuất. 

 

 
(210) 4-2016-34885 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; muối natri [chế phẩm hóa 

học]; chất chống đóng cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; hóa 
chất để làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2016-34886 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư Chánh
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm bảo vệ kim loại.  
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(210) 4-2016-34887 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 

Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; chất kiềm; chất chống cáu 

cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; hóa chất để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2016-34888 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 

Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Chất chống đóng cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; 

tác nhân hóa học hoạt động bề mặt; chất kiềm; hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-34889 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 

Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; 

hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất để làm sạch nước. 
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(210) 4-2016-34890 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm bảo vệ kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-34891 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm để đánh gỉ/cạo xỉ/cạo tróc vẩy, không dùng 

cho mục đích gia dụng; hóa chất chống mờ kính cửa sổ; chất chống đóng cặn; hóa chất để 
ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất. 

 

 
(210) 4-2016-34892 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất chống mờ kính cửa sổ; chất chống đóng cặn; 

chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chất tẩy rửa dùng trong quá 
trình sản xuất; chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất. 
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(210) 4-2016-34893 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; 
hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất để làm nước; hóa chất 
ngăn chặn sự đông đặc; natri hypoclorit. 

 

 
(210) 4-2016-34894 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Axit tanic; tanin; tác nhân hóa học hoạt động bề mặt; chất kiềm; hóa chất công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-34895 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; 
hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất để làm sạch nước; clo; 
natri hypoclorit. 
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(210) 4-2016-34896 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư Chánh
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; 

hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2016-34897 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Hồng (540) 

 

(731) Bùi Hoàng Phú  (VN) 
4A-202 chung cư ESTELLA, đường Xa 
Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

 
(210) 4-2016-34898 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.11.4; A19.11.25 
(591) Xanh biển 

(540) 

  

(731) Từ Đức Dũng  (VN) 
22/5 Tân Hóa, phường 01, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; phân tích hóa học; nghiên cứu hóa học; dịch vụ ngành 

hóa; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]. 
 

 
(210) 4-2016-34899 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.12; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư Chánh
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; muối natri [chế phẩm hóa 
học]; chất chống đóng cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; hóa 
chất để làm sạch nước.  

 

Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm bảo vệ kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-34900 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm làm mềm nước; muối natri [chế phẩm hóa 
học]; chất chống đóng cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; hóa 
chất để làm sạch nước.  

 

Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn, chế phẩm bảo vệ kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-34901 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Thịnh Phát  
(VN) 
Số 48 Hoàng Văn Thụ, khu dân cư 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất ngăn chặn sự đông đặc; muối natri [chế phẩm 
hóa học]; chất chống đóng cặn; hóa chất để ngăn ngừa tạo thành cáu cặn trong ống nước; 
hóa chất để làm sạch nước.  

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm bảo vệ kim loại.  

 

(210) 4-2016-34902 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) CATA CORPORACION 2000, S.L.  

(ES) 
C/ Ter 2 08570 Torello (Barcelona) Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi, thiết bị tạo ra hơi nước; thiết bị nấu ăn; thiết 
bị làm lạnh; thiết bị sấy; thiết bị thông gió; thiết bị cấp nước; thiết bị và hệ thống vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-34903 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 7.3.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Trà  
(VN) 
Số 356, ấp An Định, xã An Bình, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ga. 
 

 
(210) 4-2016-34904 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng kim, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Quý 

Tùng Lâm  (VN) 
Số 68 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-34905 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Như  (VN) 
277, tổ 8, ấp Long Thạnh A, xã Long 
Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc (khăn choàng các loại). 
 

 
(210) 4-2016-34906 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(731) Trần Thị Minh Phượng  (VN) 

267 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán trầm hương. 
 

 
(210) 4-2016-34907 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(731) Trần Thị Minh Phượng  (VN) 

267 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gốm gia dụng. 
 

 
(210) 4-2016-34910 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH HCSP  (VN) 

81A đường số 8, khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hạt hút ẩm, bột hút ẩm, đất sét hút ẩm, túi than hoạt 
tính (dùng để hút mùi), mỹ phẩm, dầu chống rỉ sét, túi hút khí oxy, túi hút khí ethylene, 
chất khử trùng chlorine (calcium hypochlorite Ca(C1O)2), bàn, ghế, tủ, máy photocopy, 
máy chiếu, đèn chiếu sáng, máy hủy giấy, máy fax.  

 

 
(210) 4-2016-34911 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, thú săn [đã chế biến]; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín.   

 

Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; đường; gạo; bột.   
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú 
nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), 
đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, 
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công tắc cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu 
xả), lương thực thực phẩm, thực phẩm (nước quả nấu đông, mứt, trứng, sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, kẹo, nước ngọt, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà 
phê, các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kem, mật ong, nước mật đường, 
men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh), thủy hải sản 
các loại (tôm, cua, cá, mực), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, 
chén, đĩa).  

 

 
(210) 4-2016-34912 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Ngân 
HÀ  (VN) 
26/11 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-34913 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản phẩm y tế 
Hà Nội  (VN) 
Số 2b, ngõ 98 đường Xuân Thủy, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34914 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.1; 25.12.1; 24.1.1 
(591) Vàng, xanh, xanh sẫm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-34915 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.1; 25.12.1; 24.1.1 
(591) Vàng, xanh, xanh sẫm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm, chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-34916 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-34917 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực đán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

(210) 4-2016-34918 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEZA   (VN) 
Số nhà A15, khu nhà làm việc và chung 
cư cao tầng Sông Đà 2, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-34919 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEZA   (VN) 
Số nhà A15, khu nhà làm việc và chung 
cư cao tầng Sông Đà 2, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, đầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-34920 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh, đỏ mận, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Andi Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-34921 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh, đỏ mận, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Andi Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim; điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi rau tươi, 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 
 

(210) 4-2016-34922 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; 26.15.15; A26.11.8 

(591) Tím, vàng, vàng cam, trắng 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong   (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM (được mã hoá hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hoá hoặc từ tính) 

thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng.  
 
 

(210) 4-2016-34923 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; 26.15.15; A26.11.8 

(591) Tím, vàng, vàng cam, trắng 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong   (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quí; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ thuật bằng đá 

quí và kim loại quí.  
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(210) 4-2016-34924 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xám, 

đen, vàng trắng 
(731) Công ty cổ phần Misa  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  

 

 
(210) 4-2016-34925 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.13; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xám, 

đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Misa  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  

 

 
(210) 4-2016-34926 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.15.15; 1.15.23; A26.11.8 
(591) Tím, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 

giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao 
gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; cổ phần và cổ phần phiếu; đổi tiền; giao dịch 
kinh doanh tài chính và các kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch 
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vụ bảo lãnh về tài chính; bảo hiểm; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho 
thuê; các dịch vụ ủy thác tài chính; tiền gửi bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; ngân 
hàng buôn bán kinh doanh; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu tư phù hợp với chức năng 
hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch vụ ủy thác bất động sản; 
dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính và ngân hàng trong nhóm này.  

 
 

(210) 4-2016-34927 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.9; 26.3.23; 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 
 

(210) 4-2016-34928 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 
Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.   
 
 

(210) 4-2016-34929 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam châm 
Việt Nam  (VN) 
Số 11, ngõ 15 phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nam châm vĩnh cửu, nam châm đen (nam châm ferrite), nam châm 
đạn bạc, nam châm dẻo, máy tuyển từ, nam châm cuộn hút, nam châm bản dạng treo, nam 
châm tay gạt, nam châm nâng điện, bộ lọc tách sắt, xe hút đinh, ru lô từ vĩnh cửu. 
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(210) 4-2016-34930 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH REFASO  (VN) 

Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-34931 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH REFASO  (VN) 

Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.    
 
 

(210) 4-2016-34932 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) VARIOUSPLANS INC.   (JP) 

10-25, Minami Showa-cho, 
Nishinomiya-shi, Hyogo Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung thực phẩm cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 
phẩm chức năng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-34933 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25; 10.3.7; 26.5.4; A25.7.5; 

15.1.13; 18.4.1; A18.4.11 
(731) JIANGMEN HYLAEION OUTDOOR 

PRODUCTS CO. LTD.   (CN) 
No.30, 117, Qiao Xing Nan Road, 
Huicheng, Xinhui District, Jiangmen 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; bộ quần áo tắm; đồ đi ở chân; áo mưa; mũ; trang phục 
dệt kim; găng tay (trang phục); thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; trang phục thể thao 
(ngoại trừ găng tay đánh gôn). 
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(210) 4-2016-34934 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Hà Văn Thao  (VN) 
Cụm 1, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; quạt điện; máy điều hòa không khí; ấm siêu tốc; nồi cơm điện.  
 
 

(210) 4-2016-34935 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-099225 11.09.2016 JP 

(531) 21.3.1; A25.7.7; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Smart 

Aquaculture Việt Nam   (VN) 
Phòng 803, tầng 8, số 42 Lê Thành 
Phương, phường Phương Sài, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị để chế biến thức ăn hoặc đồ uống; thiết bị tạo bọt khí cho 
máy và thiết bị chế biến thức ăn hoặc đồ uống; máy và thiết bị để xử lý ngọc trai.  

 
Nhóm 14: Ngọc trai; đồ trang sức bằng ngọc trai [được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 
2016-099225 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản]. 

 
Nhóm 20: Vỏ sò xà cừ; xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm [được hưởng quyền ưu tiên 
theo đơn số 2016-099225 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản].  

 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã chế biến; hải sản, không còn sống; rau đã chế biến và hoa quả đã 
chế biến; hải sản đã chế biến; đậu đã chế biến [được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 
2016-099225 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản]  

 
Nhóm 31: Hải sản sống; tảo biển có thể ăn được; rau tươi; hoa quả tươi [được hưởng 
quyền ưu tiên theo đơn số 2016-099225 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản]. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý thực phẩm; dịch vụ bảo quản thực phẩm; cho thuê máy và thiết bị 
chế biến thức ăn và đồ uống; xử lý ngọc trai [được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 2016-
099225 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản].  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi động vật; nuôi con sò xà cừ. [Được 
hưởng ưu tiên theo đơn số 2016-099225 nộp ngày 11/09/2016 tại Japan]  
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(210) 4-2016-34936 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 2016-099226 11.09.2016 JP 

(531) 26.1.6; 26.1.5; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH Smart 

Aquaculture Việt Nam  (VN) 
Phòng 803, tầng 8, số 42 Lê Thành 
Phương, phường Phương Sài, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai; đồ trang sức bằng ngọc trai [được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 

2016-099226 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản].   
 

Nhóm 29: Thịt; thịt đã chế biến; hải sản, không còn sống; rau đã chế biến và hoa quả đã 
chế biến; hải sản đã chế biến; đậu đã chế biến [được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 
2016-099226 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản].  

 
Nhóm 31: Hải sản sống; tảo biển có thể ăn được; rau tươi; hoa quả tươi [được hưởng 
quyền ưu tiên theo đơn số 2016-099226 nộp ngày 11/09/2016 tại Nhật bản].  

 

 
(210) 4-2016-34937 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 
(731) NEXUS ELECTRICAL (JIAXING) 

LIMITED   (CN) 
No 1438, Jiachuang Road, Xiuzhou 
Industrial Park, Jiaxing, Zhejiang, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 
ốt phát quang; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ 
thống làm sạch nước.  

 

 
(210) 4-2016-34938 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 26.3.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ tư 
vấn A TO Z  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1246 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh. 
 
 

(210) 4-2016-34939 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 201612755 28.10.2016 NO 

(531) 2.1.1; 4.5.21 
(731) NORRONA SPORT AS   (NO) 

Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker, Norway 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật dụng quang học; kính đeo mắt [quang học]; kính bảo hộ cho thể thao; kính 
bảo hộ dùng cho trượt tuyết; kính râm; thấu kính dành cho kính đeo mắt; bao đựng kính 
đeo mắt; máy thu phát tín hiệu khi lở tuyết; la bàn chỉ hướng; thiết bị và dụng cụ cứu hộ, 
máy bộ đàm xách tay; tai nghe; thiết bị liên lạc; thiết bị dành cho thợ lặn; bộ quần áo lặn; 
tạp chí điện tử; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hộ; thiết bị bảo hộ và thiết bị an toàn dùng cho 
thể thao; phần mềm máy tính; túi chuyên dụng cho điện thoại và vỏ bọc điện thoại và túi 
chuyên dụng cho máy tính và vỏ bọc máy tính. 

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; tạp chí; niên giám; tạp chí xuất bản định kỳ; sách mỏng quảng 
cáo; catalô; sách; lịch; bản tin; ảnh chụp [được in]. 

 

Nhóm 18: Túi; ba lô; ba lô dùng cho thể thao; bao che mưa dành cho túi xách và ba lô thể 
thao; túi xách và vỏ bọc bản đồ; va li; túi xách du lịch; ba lô địu trẻ em; túi xách tay; cặp 
học sinh; hộp đựng bản đồ; túi đeo hông; dây đai dùng để giữ hành lý.  

 

Nhóm 25: Quần áo, dây nịt, đồ đi chân và đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 28: Đồ chơi và vật dụng để chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; túi đặc biệt chuyên 
dùng cho ván trượt tuyết hai ván, ván trượt tuyết một ván, ván lướt sóng (tư thế đứng), ván 
lướt trên nước hai ván và ván lướt trên nước một ván, giầy trượt, giầy trượt có bánh xe; 
ván trượt tuyết hai ván; ván lướt sóng; ván trượt tuyết một ván; ván lướt trên nước một 
ván; giầy trượt; ván lướt sóng (tư thế đứng); thuyền lướt sóng; giày đi tuyết; diều và dù 
cho môn thể thao dù lượn; lưới cho thể thao; giầy trượt có bánh xe; ván trượt; dụng cụ cố 
định giày trượt tuyết vào ván trượt tuyết; xe trượt tuyết và xe trượt băng dùng để giải trí; 
dụng cụ câu cá; dụng cụ leo núi; thiết bị bảo hộ dùng cho thể thao bao gồm đệm lót để 
bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao], thiết bị bảo vệ cổ tay, 
miếng đệm cho đầu gối. 

 

 
(210) 4-2016-34940 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 10.3.7; A7.1.11; 7.1.24; 21.1.17 
(591) Xanh nước biển, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị kỹ 
thuật BDN  (VN) 
31/15/5 đường số 48, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: nồi, xoong, chảo, bình, 

ly, thau rổ, cà mÌn. 
 

 
(210) 4-2016-34941 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Tam Dương  
(VN) 
Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-34942 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.1.24; 26.1.1; A5.3.15 

(731) Công ty TNHH Tam Dương  
(VN) 
Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà.   
 

 
(210) 4-2016-34954 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A25.7.5; 3.13.5; 26.5.4 

(591) Vàng, đen 

(731) Công ty TNHH công nghệ Hữu 
Thắng  (VN) 
1039 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách 

sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-34955 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.5; 26.1.6; 14.1.13 
(591) Cam, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

tím, ghi xám 
(731) Công ty TNHH FEI - YUEH Việt 

Nam   (VN) 
235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bar; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-34956 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23 
(591) Tím, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngọc Dung Vũng Tàu   (VN) 
Số 221 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-34957 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh coban, vàng, xanh lá 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngọc Dung Vũng Tàu  (VN) 
Số 221 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc da thẩm mỹ.  
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(210) 4-2016-34958 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.1.2; A3.1.25; A5.3.14 
(591) Tím, xanh lá, nâu, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ginic   (VN) 
Số 13 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-34959 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) LA BARONÝA DE TURÝS, COOP. V.  

(ES) 
Avda. D. Bautista Soler Crespo, 22 ; 
46389 TurÝs, Valencia, Spain  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu mùi; rượu Sangria (rượu truyền thống của Tây Ban Nha được tạo ra 
bằng cách pha trộn rượn vang, nước hoa quả với rượu brandy); đồ uống có cồn (trừ bia); 
đồ uống hoa quả có cồn.  

 

 
(210) 4-2016-34960 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá Cửu 
Long   (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2016-34961 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Double Stars  

(VN) 
40/14 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe; yếm xe. 

 

 
(210) 4-2016-34962 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Double Stars  

(VN) 
40/14 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe; yếm xe. 

 

 
(210) 4-2016-34963 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Nhãn 

Bạc Liêu   (VN) 
Số 092/2, ấp Chòm Xoài, xã Hiệp Thành, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quả nhãn; mua bán cây nhãn giống.  
 

 
(210) 4-2016-34964 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
39A - 39B Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
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(210) 4-2016-34965 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2016-34966 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Vũ Quang Hiền   (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-34967 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2016-34968 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-34969 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-34970 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-34971 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) OREGPHARM LIMITED LIABILITY 

COMPANY   (US) 
16192 Coastal Highway, Lewes, 
Delaware 19958, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-34972 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Đỗ Duy Hân   (VN) 

Tổ 1, cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ xoa bóp (mát xa), dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp cho người; thẩm mỹ viện; cho thuê máy móc thiết bị phục vụ ngành chăm sóc 
thẩm mỹ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1253 

(210) 4-2016-34973 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; A2.1.19 
(731) FU - ZIN AGRICULTURE SUPPLY 

INC.   (TW) 
No. 308, Fuxing Road, Changzhi 
Township, Pingtung County 908, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo cắt; cưa (dụng cụ cầm tay); kéo tỉa; lưỡi cắt; dụng cụ nông nghiệp thao tác 
thủ công; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  

 
 

(210) 4-2016-34974 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; A5.3.14; 4.5.3; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ tươi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Link Việt Nhật  
(VN) 
Số nhà 1930, tổ 55 B, khu 6A, phường 
Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước (đồ uống). 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước (đồ uống), đồ uống không có cồn, sản phẩm sữa, giấy, thiết bị 
điện tử, linh kiện điện tử, máy nước nóng, máy phát điện, máy tính, điện thoại, máy đo 
lường, thiết bị lọc nước, linh kiện phụ tùng thiết bị lọc nước, thiết bị xử lý nước, bếp điện, 
máy điều hòa không khí, tủ lạnh, quạt điện, máy xay sinh tố, lò vi sóng. 

 

 
(210) 4-2016-34975 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EQUIS SERVICES (SINGAPORE) PTE. 

LTD.  (SG) 
1 George Street, #14-04 One George 
Street, Singapore 049145  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học cụ thể là, máy dò cho mục đích khoa học; thiết bị 
chưng cất cho mục đích khoa học; ống phóng điện, trừ loại cho chiếu sáng; thiết bị và 
dụng cụ trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu và kiểm tra (giám sát); 
thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính; máy và thiết bị viễn thông; 
cáp viễn thông; chương trình máy tính để sử dụng trong viễn thông; ăng ten thu phát sóng 
vô tuyến sử dụng trong viễn thông; thiết bị thử nghiệm, kiểm tra điện tử để sử dụng trong 
lĩnh vực viễn thông. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt nhà cửa, đường ống, điều hòa, 
thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, 
máy và thiết bị viễn thông, thiết bị thử nghiệm, kiểm tra điện tử để dùng trong lĩnh vực 
viễn thông; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị chuyển đổi năng lượng và nhà máy điện; 
sửa chữa hệ thống cung cấp năng lượng và thiết bị chiếu sáng, cấp nhiệt, sinh hơi nước, 
nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh; xây dựng tháp viễn thông; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị và dụng cụ viễn thông; thi công xây dựng đường, cống 
và hệ thống cấp nước; sửa chữa hoặc bảo trì hệ thống đỗ xe cơ khí; xây dựng và bảo trì 
quần thể kiến trúc xây dựng, tòa nhà ở, tổ hợp nhà ở, tòa nhà thương mại, trung tâm mua 
sắm, tòa nhà văn phòng và các công trình làm bãi đỗ xe. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị 
viễn thông; truyền dữ liệu bằng thiết bị viễn thông; cấp quyền truy cập vào mạng viễn 
thông; truyền tin nhắn và hình ảnh giữa các thiết bị viễn thông di động; cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
thư điện tử; truyền tín hiệu bằng vệ tinh; dịch vụ hội nghị truyền hình; cấp quyền truy cập 
internet. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ lưu 
kho; phân phối và cung cấp năng lượng và nhiên liệu; vận chuyển nhiên liệu bằng đường 
ống; phân phối và cung cấp nước; cung cấp năng lượng điện, gas, nước và nhiệt tư trung 
tâm; dịch vụ bãi đỗ xe. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu, cụ thể, tái chế rác và chất thải, thiêu rác và chất thải, tiêu huỷ 
rác và chất thải, phân loại rác và vật liệu tái chế [chuyển hoá] , xử lý rác thải [chuyển 
hoá], xử lý nước, dịch vụ cán là vải, xử lý giấy, xử lý vải, xử lý kim loại, xử lý hàng dệt, 
xử lý len; sản xuất năng lượng; phát điện; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sản xuất năng 
lượng điện; sản xuất năng lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo; sản xuất năng 
lượng từ các nhà máy điện; sản xuất và chế biến nhiên liệu và các nguồn năng lượng khác; 
xử lý nước thải; xử lý chất thải lỏng; dịch vụ xử lý khí ga; dịch vụ hóa lỏng khí gas tự 
nhiên; cho thuê máy phát điện, thiết bị điều hoà không khí và thiết bị sưởi ấm không gian. 

 

(210) 4-2016-34976 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.8; 25.7.25; 26.15.1
(591) Xanh lam, cam 
(731) EQUIS SERVICES (SINGAPORE) PTE. 

LTD.   (SG) 
1 George Street, #14-04 One George 
Street, Singapore 049145  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học cụ thể là, máy dò cho mục đích khoa học; thiết bị 

chưng cất cho mục đích khoa học; ống phóng điện, trừ loại cho chiếu sáng; thiết bị và 
dụng cụ trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu và kiểm tra (giám sát); 
thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy 
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tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính; máy và thiết bị viễn thông; 
cáp viễn thông; chương trình máy tính để sử dụng trong viễn thông; ăng ten thu phát sóng 
vô tuyến sử dụng trong viễn thông; thiết bị thử nghiệm, kiểm tra điện tử để sử dụng trong 
lĩnh vực viễn thông.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt nhà cửa, đường ống, điều hòa, 
thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, 
máy và thiết bị viễn thông, thiết bị thử nghiệm, kiểm tra điện tử để dùng trong lĩnh vực 
viễn thông; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị chuyển đổi năng lượng và nhà máy điện; 
sửa chữa hệ thống cung cấp năng lượng và thiết bị chiếu sáng, cấp nhiệt, sinh hơi nước, 
nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh; xây dựng tháp viễn thông; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị và dụng cụ viễn thông; thi công xây dựng đường, cống 
và hệ thống cấp nước; sửa chữa hoặc bảo trì hệ thống đỗ xe cơ khí; xây dựng và bảo trì 
quần thể kiến trúc xây dựng, tòa nhà ở, tổ hợp nhà ở, tòa nhà thương mại, trung tâm mua 
sắm, tòa nhà văn phòng và các công trình làm bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị 
viễn thông; truyền dữ liệu bằng thiết bị viễn thông; cấp quyền truy cập vào mạng viễn 
thông; truyền tin nhắn và hình ảnh giữa các thiết bị viễn thông di động; cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
thư điện tử; truyền tín hiệu bằng vệ tinh; dịch vụ hội nghị truyền hình; cấp quyền truy cập 
internet. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ lưu 
kho; phân phối và cung cấp năng lượng và nhiên liệu; vận chuyển nhiên liệu bằng đường 
ống; phân phối và cung cấp nước; cung cấp năng lượng điện, gas, nước và nhiệt tư trung 
tâm; dịch vụ bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu, cụ thể, tái chế rác và chất thải, thiêu rác và chất thải, tiêu huỷ 
rác và chất thải, phân loại rác và vật liệu tái chế [chuyển hoá] , xử lý rác thải [chuyển 
hoá], xử lý nước, dịch vụ cán là vải, xử lý giấy, xử lý vải, xử lý kim loại, xử lý hàng dệt, 
xử lý len; sản xuất năng lượng; phát điện; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sản xuất năng 
lượng điện; sản xuất năng lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo; sản xuất năng 
lượng từ các nhà máy điện; sản xuất và chế biến nhiên liệu và các nguồn năng lượng khác; 
xử lý nước thải; xử lý chất thải lỏng; dịch vụ xử lý khí ga; dịch vụ hóa lỏng khí gas tự 
nhiên; cho thuê máy phát điện, thiết bị điều hoà không khí và thiết bị sưởi ấm không gian. 

 

 
(210) 4-2016-34977 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cẩm Vi  (VN) 
235 -235A đường 28 tháng 3, phường 
Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; 
thiết kế quần áo; thiết kế công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web. 
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(210) 4-2016-34978 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 4.1.2; 3.7.17 (540) 

  

(731) Ngô Thị Tố Trinh  (VN) 
Tổ 20B3, phường Mân Thái, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 24: Tấm phủ giường; khăn phủ giường; vỏ nệm; vải; chăn; vải bông.  
 
 

(210) 4-2016-34987 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
trình và thương mại Minh Đức  
(VN) 
Số 18, ngõ 158 đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Bồ Đề, quân Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 
 

(210) 4-2016-34988 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.9.4; A3.9.24; A26.11.12; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 
 

(210) 4-2016-34989 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư & phát 
triển công nghệ Nhật Quang  
(VN) 
Thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
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(210) 4-2016-34990 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.9.1; 26.1.5; A26.4.24 

(591) Vàng, xanh đậm 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du lịch Vit Hạ Long  
(VN) 
Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-34991 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.9.1; 26.1.5; A26.4.24 

(591) Vàng, xanh đậm 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du lịch Vit Hạ Long  
(VN) 
Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách.  
 

 
(210) 4-2016-34992 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Mai Động Số 
1  (VN) 
Số 16, đường Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 06: ống gang cầu (cấp, thoát nước); trụ cứu hỏa làm bằng gang; lưới chắn rác; nắp 

hố ga; sản phẩm gia công cơ khí bằng gang đúc và kim loại khác.  
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(210) 4-2016-34993 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.4.24 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dân Nhật  (VN) 
Số 50/8C, khu phố Bình Đường 2, 

phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; áo khoác; trang phục; quần áo ngủ.  
 

 
(210) 4-2016-34996 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Phạm Xuân Thành  (VN) 
05/5 Bùi Thị Xuân, phường 02, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-34997 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Ngọc  (VN) 
Tổ 24, khu 1, thị trấn Liên Nghĩa, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
 

 
(210) 4-2016-34998 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Khá  (VN) 
14/2 đường 3/4, phường 03, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 32: Nước chanh muối; nước cốt dâu tằm (đồ uống). 
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(210) 4-2016-34999 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 3.7.11; 3.7.16; 5.3.20; A6.19.9; 

25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xanh da trời, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thiện 
Trang Bảo Lộc  (VN) 
Số 13A đường Bạch Đằng, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-35000 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng  (VN) 

52/1 đường Xây Dựng, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 41: Hội thảo (tổ chức và thực hiện); giáo dục; đào tạo; dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ 
chức và hướng dẫn hội thảo; giáo dục thực hành (thao diễn).  

 

 
(210) 4-2016-35001 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại Yến Ngọc  (VN) 
Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) yến đã qua sơ chế (làm sạch) và đóng hộp, tất cả được 
dùng làm món án.  

 

Nhóm 32: Nước yến (dùng làm đồ uống giải khát); nước ép trái cây giải khát từ các loại 
quả như thanh long, me, dứa, trái Sơri; chế phẩm làm đồ uống không cồn từ quả quất (tắc 
xí muội).  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào 
đóng hộp, yến sào tinh chế, nước yến để giải khát, nước yến để bồi bổ sức khỏe, các loại 
bánh có chứa yến. 
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(210) 4-2016-35002 (220) 04.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 1.15.24; 1.15.15 
(591) Trắng, đen, đỏ, nâu đỏ, xanh da trời, 

xanh nước biển nhạt, xanh nước biển, 
xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Vũ  (VN)
Số 167A, Phan Bội Châu, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai.  

 

 
(210) 4-2016-35003 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.11; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Phú Hưng  (VN) 
Thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi: rau tươi, quả tươi. 
 

Nhóm 36: Bất động sản: cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê nông trại, cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-35004 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.19; A5.3.14 
(591) Xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Hợp Nhất  
(VN) 
Số 2, ngõ 86 phố Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ môi giới nhận con nuôi; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 

dịch vụ trọng tài phân xử li xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; tư vấn về Sở hữu 
trí tuệ, tư vấn trong lĩnh vực an ninh, quản lý quyền tác giả, hãng thám tử dịch vụ li-xăng 
sở hữu trí tuệ, dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ tra thông tin cá nhân, dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải.  
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(210) 4-2016-35005 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Số nhà 90B, đường Trần Khánh Dư, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; vỏ hộp loa; đầu đĩa DVD; loa; micrô; âm ly.  
 

Nhóm 35: Mua bán loa; mua bán âm ly; xuất nhập khẩu loa, xuất nhập khẩu âmly: mua 
bán đầu đĩa DVD; xuất nhập khẩu đầu đĩa DVD.  

 

 
(210) 4-2016-35007 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Lê Phúc Tường  (VN) 
P1212 đơn nguyên 2, chung cư CT3, khu 
đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; quạt điện; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm điện; 
bếp từ.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước; mua bán nồi cơm điện; mua bán bếp từ, xuất nhập 
khẩu máy lọc nước; xuất nhập khẩu tủ lạnh; mua bán thiết bị điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2016-35008 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.13.1; 5.7.3 
(591) Xanh, vàng cam, cam, đỏ, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KINGSILK Việt 
Nam  (VN) 
Số 21 B4, khu 918, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Phúc Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng để phủ cho giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; chăn; vỏ đệm; 
vỏ gối; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2016-35009 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Sản xuất và 

Dịch vụ 5 Sao   (VN) 
Số 299 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây sấy khô; thịt đã được bảo quản; thực phẩm 
trên cơ sở cá; trứng gia cầm [thực phẩm] đã được bảo quản; dầu có thể ăn được. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; nấm tươi; hạt [ngũ cốc]; cá còn sống; động vật sống (tất cả 
chưa chế biến).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2016-35010 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam 
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 
cao su. 

 
 

(210) 4-2016-35011 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.8; 25.3.1; 8.7.5; 

8.3.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 
cao su. 

 

 
(210) 4-2016-35012 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 
cao su. 

 

 
(210) 4-2016-35013 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.8; A8.1.22; 5.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 

 
(210) 4-2016-35014 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.8; 2.9.8; 25.7.25; 1.15.15; 

1.15.23; 18.5.10; 1.15.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 

 
(210) 4-2016-35015 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.8; 8.1.19; A8.1.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
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(210) 4-2016-35016 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.3.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-

Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 

 
(210) 4-2016-35017 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.5.2; 26.15.1; 21.1.16 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, tím, xanh lá cây, 

hồng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-

Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 

 
(210) 4-2016-35018 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.8; A25.7.6; 

21.1.16; 1.15.11 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-

Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
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(210) 4-2016-35019 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.8; 2.1.11; A8.3.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo (sweetmeet candy); kẹo caramen; kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 
 

(210) 4-2016-35020 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.1.18; 2.9.8; 8.1.19; 26.1.2; 25.12.1; 

1.15.9 
(591) Cam, vàng, đen, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo(sweetmeet candy); kẹo(caramen); kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 

 
(210) 4-2016-35021 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo(sweetmeet candy); kẹo(caramen); kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
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(210) 4-2016-35022 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo(sweetmeet candy); kẹo(caramen); kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 

 
(210) 4-2016-35023 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam-
Singapore II-A, xã Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (candy); kẹo(sweetmeet candy); kẹo(caramen); kẹo mềm; bánh kẹo; kẹo 

cao su. 
 

 
(210) 4-2016-35024 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 1.5.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Năng Lượng 
Xanh  (VN) 
Thôn Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện 
Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; đất trồng trọt  
 

Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò; gia cầm không còn sống.  
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; gia cầm còn sống; động vật còn sống.  
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(210) 4-2016-35025 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ TH 
Thảo Nguyên  (VN) 
Số 34, ngõ 80 Hoa Lâm, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; vòi hoa sen; bồn rửa; bệ xí vệ sinh; hệ thống ống dẫn nước. 

 

 
(210) 4-2016-35026 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng, hồng, xám 

(540) 

  

(731) Mai Thanh Vân  (VN) 
14E29 đường Thảo Điền, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống không cồn, nước khoáng, nước ép hoa quả.  
 

 
(210) 4-2016-35028 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.5; A7.1.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Hằng  (VN) 
Số 2 đường Phạm Văn Hai, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ kinh doanh quán ăn, dịch vụ 
cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 
 

(210) 4-2016-35029 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; 2.9.20; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh tím nhạt, xanh dương đậm, 

đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hàu Chóp Chép  
(VN) 
Số 220/118 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn, quán nhậu, cung cấp thức ăn thức uống do nhà 
hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-35030 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.1; 5.7.3; 8.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Bạch Duy Hoài  (VN) 
393/27 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống; nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ cung 
cấp thức ăn thức uống, do nhà hàng tự thực hiện.  

 
 

(210) 4-2016-35033 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.6; 26.1.1; 25.12.1; A3.7.24 
(731) DUCK GLOBAL LICENSING AG 

(Duck Global Licensing SA)   (CH) 
c/o Fischer & Partner, Schulhausstrasse 
9, 6052 Hergiswil, Switzerland  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm để tẩy trắng 
và các chất khác dùng trên vải dùng để giặt; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt 
động sản xuất và không dùng trong y tế; khăn lau dùng một lần tẩm hóa chất hoặc các 
hợp chất dùng cho mục đích gia dụng; vải tẩm dung dịch dùng để làm sạch. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm sát trùng và chế phẩm diệt khuẩn; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ 
sinh; chế phẩm làm trong sạch không khí. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ gia đình hoặc dụng cụ nhà bếp dùng để làm sạch, đánh bóng, mài mòn 
và đánh bóng bằng sáp; bọt biển cho mục đích gia dụng; bàn chải; giẻ lau để làm sạch. 

 
 

(210) 4-2016-35034 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A1.1.10; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm, nâu, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CRV Plus  (VN) 
241 Phan Đăng Lưu, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2016-35035 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.1.1; A1.1.9 

(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Trần Lan Anh  (VN) 
967 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2016-35036 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Bình Phát  (VN) 
71 Nguyễn An Khương, phường 13, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thước kéo; thước thủy (dùng cho thợ nề); thước lá; thước dây; thước cặp; thước 

đo góc.  
 

 
(210) 4-2016-35037 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.9; 7.3.2; 26.4.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FAD  (VN) 
615 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách, balô, ví tiền, vali, cặp da, túi thể thao.  
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(210) 4-2016-35038 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.8; 26.4.9; 25.1.25; 7.3.11 
(591) Xanh, trắng 
(731) Hộ kinh doanh HOMESTAY MÂY 

XANH   (VN) 
Tổ 01 Khối Ngọc Thành, phường Cẩm 
Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2016-35039 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại dịch vụ Nhơn Hòa 
Phát  (VN) 
C11/11P ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Silicone  

 
 

(210) 4-2016-35040 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Gia Kin  (VN) 

16/9 đường số 25, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Balô; vali; ví; túi đeo vai; túi xách tay; túi đeo bụng.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: balô, vali, ví, túi đeo vai, túi xách tay, túi đeo bụng, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), đồng hồ, mắt kính. 
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(210) 4-2016-35041 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Như ý   (VN) 
Tổ 20, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng rÕ.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh tráng rÕ.  
 

 
(210) 4-2016-35044 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.20; 3.7.4; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, xanh mạ non 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Hồng Ngân  (VN) 
Số nhà 699 tổ 6 phường Phương Lâm, 
thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp (phun xăm, lông mày, làm nail móng tay móng chân, làm 

spa).  
 

 
(210) 4-2016-35045 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất đồ da Bảo Phương  
(VN) 
Số 93, phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng.  

 

 
(210) 4-2016-35046 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất đồ da Bảo Phương  
(VN) 
Số 93, phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da dân dụng.   
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(210) 4-2016-35047 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nhật  (VN) 
425 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-35048 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Nhật  (VN) 
425 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-35049 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng ánh kim, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Trúc Anh  (VN) 
310-B5 khu 5 tầng, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-35050 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  
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(210) 4-2016-35051 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH công nghệ hóa 

phẩm âu Châu  (VN) 
Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 2, 
phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, 
thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-35052 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH công nghệ hóa 

phẩm âu Châu  (VN) 
Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 2, 
phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-35053 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-35054 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-35055 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-35056 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-35057 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  
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(210) 4-2016-35058 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH công nghệ hóa 

phẩm âu Châu  (VN) 
Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 2, 
phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; hóa mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2016-35059 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH công nghệ hóa 

phẩm âu Châu  (VN) 
Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 2, 
phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-35060 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 5.7.18 
(591) Vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chuối Laba Đà 
Lạt  (VN) 
Lô A8, đường Lý Nam Đế, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Các loại trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; trái cây có múi; quả tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, hoa quả tươi và hoa quả đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-35061 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh lá, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ITFOCUS  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà số 169 đường Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo qua thư; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho 
mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khảo thí giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo công nghệ thông tin; đào tạo tiếng Anh chuyên ngành 
kỹ thuật và công nghệ. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; thiết kế 
hệ thống máy tính, tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp. 

 

 
(210) 4-2016-35062 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phát 
triển đầu tư Quốc Hùng  (VN) 
C7/17A đường Phạm Hùng, ấp 4A, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; vali; túi xách tay; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ.  
 

Nhóm 25: Giày; dép, miếng lót bên trong giầy; đồ đi ở chân; đế cho đồ đi chân; giầy thể 
thao.  

 

 
(210) 4-2016-35063 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đen, xám, vàng cam, xanh 

da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Vạn 
Phát  (VN) 
69 Võ Văn Kiệt, khu phố 2, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-35064 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6; 26.5.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BOSS MART  (VN) 
Số 3 đường O, khu Mỹ Giang 2 (CN7-1), 
khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện tử: ti vi, tủ lạnh, máy sấy tóc, lò vi songs, bàn ủi điện, nội 
cơm điện, ấm nước điện, nồi áp suất, quạt điện, điện thoại, máy tính, đầu đĩa, âm ly, đài, 
máy chụp hình, máy quay phim, đồ dùng gia đình: tủ quần áo, chăn, ra gối, nệm, giường, 
bàn ghế, máy móc thiết bị: máy giặt, máy lạnh, máy in, máy scan, máy photocopy, máy 
đếm tiền, máy hút bụi, máy may, sản phẩm thiên nhiên: mật ong, tinh dầu, đồ uống có 
cồn, đồ uống không cồn, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, hàng nông sản, cây cảnh, hạt 
giống, quần áo, giày, dép, vali, balo, túi xách, nước hoa, mỹ phẩm, gia vị, nước chấm.  

 

 
(210) 4-2016-35065 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ thiết kế 3K  (VN) 
8 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar).  
 

 
(210) 4-2016-35066 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Công 

nghệ Miền Tây   (VN) 
130A/6 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; 
nước suối. 

 
 

(210) 4-2016-35067 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xám, đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bản Việt   (VN) 
Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 36: Dich vụ quản lý chi trả thẻ quà tặng bằng máy cà thẻ; dich vụ thẻ trả tiền và thẻ 
thanh toán bằng điện tử; dịch vụ cung cấp thẻ quà tặng (dich vụ tài chính); dịch vụ chuyển 
tiền bằng điện tử; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thẻ tín dụng. 

 

 
(210) 4-2016-35068 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A18.1.9; 2.9.20; 2.9.14; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất decal 

Vĩnh An - Long An  (VN) 
Đường số 3, Cụm công nghiệp Liên 
Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy trang trí (giấy decal); giấy màu; giấy; màng mỏng dính bằng chất dẻo có 
thể kéo giãn; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2016-35069 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 20.7.1 
(731) Công ty cổ phần Milton  (VN) 

Làng du lịch sinh thái & nghỉ dưỡng 
Châu Âu, khu phức hợp Nam Bãi 
Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; bảo đảm tài chính; dịch vụ tài 
chính; bảo lãnh tài chính; quỹ đầu tư. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; quán cà phê; đặt chỗ khách 
sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

(210) 4-2016-35070 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Ngôi Sao Trẻ   (VN)
63 đường số 32, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chi Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải không dệt.  
 

 
(210) 4-2016-35071 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Ngôi Sao Trẻ   (VN)
63 đường số 32, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt.  
 

 
(210) 4-2016-35072 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; 5.13.25 
(591) Nâu đỏ, nâu đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huệ Phương   (VN) 
246 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 
 

(210) 4-2016-35073 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tốt 
Phước Hải   (VN) 
344B Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy: ruột xe (săm xe), vỏ xe (lốp xe), thân xe.  
 
 

(210) 4-2016-35074 (220) 07.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.21; A10.3.11 
(591) Đen, tím, xanh lá, xanh da trời, vàng 

cam, đỏ hồng 

(540) 

  

(731) Trần Võ Thy Thy   (VN) 
267A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế bao bì.  
 

 
(210) 4-2016-35075 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Nâu đỏ 

(540) 

  
(731) Nguyễn Thị Huệ Phương  (VN) 

246 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 

 
(210) 4-2016-35076 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.3.1; 1.15.24; 6.1.2; 3.7.16; A3.7.24; 

A26.11.13; 26.7.25 

(591) Vàng, đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng 

(731) Hộ kinh doanh Đại Thuận  (VN)
A16/6 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương; tương hạt; muối; tương ớt; đồ gia vị; bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-35077 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-35078 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35079 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.2; 2.5.3; 24.17.5; A24.17.9 
(591) Đỏ nâu, vàng, xanh tím than, xanh, 

trắng, đỏ hồng, đỏ, hồng phấn nhạt, xám, 
đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35080 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A19.3.4; A19.3.24; 26.5.1 
(591) Xanh tím than, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35081 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; 24.15.1; 24.17.5; A24.17.9 
(591) Đỏ, đỏ hồng, trắng, xanh lá cây nhạt, 

xanh tím than, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm và 

thiết bị y tế Đông Nam á  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35082 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A19.3.4; A19.3.24; 2.9.25; 26.1.6 
(591) Trắng, tím, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm và

thiết bị y tế Đông Nam á  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35083 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.25; 26.4.2 
(591) Đen, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm và

thiết bị y tế Đông Nam á   (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35084 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2016-35085 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35086 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam   (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35087 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GOLDHEALTH Việt Nam   (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35088 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bổn Nguyệt   (VN) 
29C Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2016-35089 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh  (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-35090 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; cưa xích; bộ nối ghép [bộ phận của máy móc]; khớp nối [bộ phận 
của máy móc]; máy đào đất. 

 

Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm 
tay]. 
 

Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; ống mềm để tưới nước. 
 
 

(210) 4-2016-35091 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ chế biến nông sản - 
thực phẩm Việt Nam  (VN) 
Số 100 quốc lộ 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu 
thực vật và mỡ ăn. 

 

 
(210) 4-2016-35092 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì Trường Thịnh  (VN) 
Thôn Chi Đoan, xã Công Hòa, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Hương đốt (nhang). 
 

 
(210) 4-2016-35093 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì Trường Thịnh   (VN) 
Thôn Chi Đoan, xã Công Hòa, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Hương đốt (nhang). 
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(210) 4-2016-35094 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bao bì Trường Thịnh   (VN) 
Thôn Chi Đoan, xã Công Hòa, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Hương đốt (nhang). 

 

 
(210) 4-2016-35095 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.1.16; A2.1.23; A12.3.7; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, hồng 

cánh sen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại và xuất nhập 
khẩu TDC Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 2, ngõ 27, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế nhựa. 

 

 
(210) 4-2016-35096 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-35097 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.3; 26.4.9; 26.3.4; A25.7.4 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2016-35099 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty CP thiết bị công 
nghiệp Hàn Việt  (VN) 
Số 1135 đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2016-35100 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Hàn Việt  (VN) 
Số 1135 đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp. 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2016-35101 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Hàn Việt  (VN) 
Số 1135 đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn dùng điện; máy cắt; máy gia công cơ khí. 
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(210) 4-2016-35102 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SANZYME PRIVATE LIMITED   (IN) 

Plot No: 13, Sagar Society, Road No. 2, 
Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, 
lndia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm y tế; chế phẩm dược; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; 
dược phẩm; hormon dùng cho mục đích y tế, hormon kích thích rụng trứng (dùng cho 
mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-35105 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL 

GMBH   (DE) 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm y tế và chế phẩm thú y; dược phẩm; thuốc chữa chai 
chân; thuốc dành cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-35106 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 
(731) Nguyễn Quang Hưng  (VN) 

286/18 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải các loại. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2016-35107 (220) 07.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.13.25; 2.1.1; 

A2.1.19 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Trung  (VN) 
Số 9 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; bao đựng xì gà mang đi; hộp dựng xì gà; hộp bảo 
quản xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; gạt tàn dùng cho người hút thuốc, diêm, bật lửa dùng 
cho người hút thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-35108 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 
Lợi  (VN) 
Số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh  dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế.  
 

 
(210) 4-2016-35110 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; A6.19.9; A19.1.12 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, đen, nâu, 

xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nông nghiệp Sông 
Hậu S.H.A  (VN) 
51/4 đường Cống Lỡ, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng).  

 

 
(210) 4-2016-35111 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A6.19.9; A5.11.11; A5.11.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, nâu, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nông nghiệp Sông 
Hậu S.H.A  (VN) 
51/4 đường Cống Lỡ, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng).  
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(210) 4-2016-35112 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) RICETEC AG (LIECHTENSTEIN 

CORPORATION)   (LI) 
Postfach 366, Bergstrasse 5, Vaduz 
9490, Liechtenstein  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp, cụ thể là hạt thóc giống.  

 

 
(210) 4-2016-35113 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Kim 

Quân  (VN) 
Thôn Lôi Trạch, xã Hòa Bình, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thuốc lào; đại lý thuốc lào.  

 

 
(210) 4-2016-35115 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giải trí Hồi Sinh  (VN) 
44G Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-35117 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Việt  (VN) 
107/9 Miếu Bình Đông, khu phố 16, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; kem trị mụn (mỹ phẩm); 

kem trị nám (mỹ phẩm).  
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, sữa 
tắm, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị nám (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2016-35118 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2016-35119 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A12.3.11 (540) 

  

(731) Trịnh Thị Thuỷ  (VN) 
Số 30 ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại dùng cho đường ống nước; đường ống dẫn bằng kim loại; 
ống thoát nước bằng kim loại.  

 

Nhóm 09: Đồng hồ đo lưu lượng nước và mức nước.  
 

Nhóm 11: Vòi nước; vòi hoa sen; vòi nóng lạnh dùng cho đường ống nước; thiết bị phun 
nước; vòi khóa ống dẫn nước.  

 

 
(210) 4-2016-35120 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Thuỷ  (VN) 
Số 30 ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại dùng cho đường ống nước; đường ống dẫn bằng kim loại; 
ống thoát nước bằng kim loại.  

 

Nhóm 09: Đồng hồ đo lưu lượng nước và mức nước.  
 

Nhóm 11: Vòi nước; vòi hoa sen; vòi nóng lạnh dùng cho đường ống nước; thiết bị phun 
nước; vòi khóa ống dẫn nước.  
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(210) 4-2016-35121 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 1.15.15; A12.3.11 
(591) Xanh lam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Thuỷ  (VN) 
Số 30 ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, ký gửi thương mại các mặt hàng: vật tư ngành 

điện, ngành nước, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, đồ nội thất gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-35124 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2016-35128 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2016-35129 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).   
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(210) 4-2016-35130 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) MUNDIPHARMA AG   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 

Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh phụ nữ hằng ngày, không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-35131 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) KOI CAFE GROUP (S) PTE.LTD   (SG) 

2 Serangoon North Avenue 5, #06-02, 

Singapore (554911)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; ca cao; sản phẩm từ ca cao như đồ uống trên cơ sở 

ca cao, đồ uống ca cao có sữa; cà phê; đồ uống trên cơ sơ cà phê; hương liệu trừ tinh dầu 

dùng cho đồ uống; trà ướp lạnh; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-35132 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) KOI CAFE GROUP (S) PTE.LTD  

(SG) 

2 Serangoon North Avenue 5, #06-02, 

Singapore (554911)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; đàm phán 

và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 

máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ, dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hang hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch 

vụ khuyến mại [cho người khác]; mua sắm trên internet như mua bán đồ uống (không 

chứa cồn), trà; dịch vụ bán buôn bán lẻ đồ uống (không chứa cồn), trà.  
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(210) 4-2016-35133 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KOI CAFE GROUP (S) PTE.LTD   (SG) 

2 Serangoon North Avenue 5, #06-02, 
Singapore (554911)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp các loại đồ uống nóng và lạnh; cung cấp đồ ăn 

tráng miệng; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống tại quán cà phê có dịch vụ internet; quán cà phê có cung cấp đồ ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2016-35134 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 302016023444 16.08.2016 DE 

  
(731) EVONIK DEGUSSA GMBH   (DE) 

Rellinghauser StrBe 1-11, 45128 Essen, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa 

học); hóa chất thay thế đường.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho người; chất làm ngọt nhân tạo dùng cho người bị tiểu đường 
(dùng cho mục đích y tế); chất thay thế đường sử dụng cho người người bị tiểu đường 
(dùng cho mục đích y tế); chất thay thế đường ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-35135 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 302016023519 16.08.2016 DE 

  
(731) EVONIK DEGUSSA GMBH   (DE) 

Rellinghauser StrBe 1-11, 45128 Essen, 
Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa 

học); hóa chất thay thế đường.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho người; chất làm ngọt nhân tạo dùng cho người bị tiểu đường 
(dùng cho mục đích y tế); chất thay thế đường sử dụng cho người người bị tiểu đường 
(dùng cho mục đích y tế); chất thay thế đường ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35136 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; 5.9.3; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Thọ 
Phát  (VN) 
133/14 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; đồ đi chân (bít tất, vớ); mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; đồ đi chân (bít 
tất, vớ); mũ nón.  

 

 
(210) 4-2016-35137 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Trường Thọ 
Phát  (VN) 
133/14 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đi chân (bít tất, vớ); mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đi chân (bít tất, 
vớ); mũ nón.  

 

 
(210) 4-2016-35138 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu Kôn Biên 
Hòa  (VN) 
Số 08, lô 2, đường D1, khu Thiên trợ, 
Phước Tân, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo được chưng cất từ gạo.  
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(210) 4-2016-35140 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hoàng Thị Kim ánh   (VN) 

Thôn Phú Hậu, xã Cam An, huyện Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán (áo quần, giày dép, đồ dân dụng dùng điện (máy sấy tóc, nồi 
cơm điện, quạt điện), xà phòng, nước giặt, bánh kẹo, bia, nước ngọt đóng chai).  

 

 
(210) 4-2016-35141 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ (540) 

 
(731) Đặng Đình Đức  (VN) 

150 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm điện máy công nghiệp, điện máy dân dụng như: tủ đông, tủ 
cấp đông, thiết bị làm bánh, tủ bảo quản rau, máy đóng gói dạng hạt, máy đóng gói dạng 
bột.   

 

 
(210) 4-2016-35142 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dũ Thành  (VN) 
91 đường số 75, khu định cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; nước sốt cà chua nấm; hương liệu (trừ tinh dầu); tương ớt; sốt cà chua.  
 

Nhóm 31: Quả mọng (trái cây tươi); rau quả tươi; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-35143 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dũ Thành  (VN) 
91 đường số 75, khu định cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 29: Cà chua nghiền nhuyễn; nước ép cà chua dùng để nấu ăn; quả đóng hộp; rau 
đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2016-35146 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2016-35147 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2016-35148 (220) 07.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.1.1; 2.9.24; A17.2.2 
(591) Vàng nhạt, cam, hồng, đỏ, trắng, nâu, đen
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2016-35149 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.1.1; 26.1.5; 25.5.1 
(591) Vàng nhạt, cam, hồng, đỏ, trắng, nâu, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2016-35150 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) GUIDO'S INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
1F., No. 2, Aly. 152, Ln. 428, Sec. 3, 
Wenhua Rd., Rende Dist., Tainan City 
717, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin.  
 
 

(210) 4-2016-35151 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.3.3; 25.5.25 
(731) PANION & BF BIOTECH INC.   (TW) 

16F., No. 3, Yuanqu St., Nangang 
District, Taipei City 115, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; chất chiết từ thực vật dùng cho mục đích dược phẩm; chất chiết từ 

dược thảo dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế; chất bổ sung vitamin 
và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa.  

 
 

(210) 4-2016-35152 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A18.1.8; 15.7.1 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Chương Phát  (VN) 
99/39 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn xăng đường bằng kim loại, thùng chứa bằng kim loại; bể chứa bằng kim 

loại.  
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Nhóm 35: Mua bán: bồn xăng dầu bàng kim loại, thùng chứa bằng kim loại, bể chứa bằng 
kim loại khung gầm xe bằng kim loại, tấm chắn bên hông xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-35153 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Kim Anh  (VN) 
Thôn 6, xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, tỉnh 
§¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-35154 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư SAPA  
(VN) 
117/13 đường TCH 07, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-35155 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phạm Thị Lệ Thủy   (VN) 
ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-35156 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Lâm Trần Thế Thiện  (VN) 
ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép. 
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(210) 4-2016-35157 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất thực phẩm 
Long Ký  (VN) 
Số 1/839 tổ 1, khu phố Hòa Lân 2, 
phường Thuận Giao, thị xa Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt. 
 

(210) 4-2016-35159 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A24.17.12; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

âm thanh Thái Trung   (VN) 
302 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử, âm thanh: loa, đài, âm li, máy tăng âm, ti vi, đầu 

DVD đầu máy hát karaoke, ống nói (micrô), đầu kỹ thuật số (đầu thu tín hiệu mặt đất), bộ 
thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số mặt đất, máy thu tín hiệu truyền 
hình, thiết bị chiếu sáng (bóng đèn điện).  

 
 

(210) 4-2016-35160 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư xây dựng Trung 
Quang  (VN) 
63-63B, Cách Mạng Tháng Tám, phường 
An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; phụ kiện cửa bằng kim loại; sắt thép; inox; nhôm; hợp kim 

nhôm. 
 

Nhóm 19: Kính cường lực dùng cho xây dựng; cửa nhựa lõi thép.  
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(210) 4-2016-35162 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) TURNER BROADCASTING SYSTEM, 

INC.   (US) 

One CNN Center, Atlanta, GA 30303, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; miếng đệm lót chuột máy vi tính, ổ đĩa 

USB (USB), nam châm trang trí; kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính 

trên; các tập tin (file) âm thanh, viđêô nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm 

máy tính, phần mềm trò chơi viđêô, phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di động; 

túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân cụ thể là, điện thoại di động, máy vi tính xách 

tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện 

tử, bao đựng bảo vệ, vỏ bọc và hộp đựng cho điện thoại di động, máy vi tính xách tay, 

máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; 

tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo điện thoại di động. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình và nội dung giải trí qua truyền 

hình, vệ tinh, mạng internet, các mạng không dây và các mạng liên lạc điện tử khác; cung 

cấp xuất bản phẩm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các nội dung nghe nhìn 

không thể tải xuống được, thông tin giải trí và trò chơi trực tuyến qua trang web; cung cấp 

âm nhạc trực tuyến không tải xuống được cung cấp viđêô trực tuyến không tải xuống 

được, trình diễn các chương trình giải trí trực tiếp; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo), 

nội dung giải trí truyền hình và kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2016-35165 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 26.1.2 

(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế ICO  
(VN) 
Lô 29+30, đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; sắp 

xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ.  
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(210) 4-2016-35166 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.3.2; 7.3.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

phát triển thương mại An 
Việt  (VN) 
Số 36, ngõ 208, đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
 

 
(210) 4-2016-35168 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
dịch vụ âm nhạc TYGY   (VN) 
Số 9, ngách 82/23 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 15: Đàn ghi ta (guitar); đàn ukulele; đàn vi ô lông (violin); đàn ghi ta (guitar) điện; 
đàn măng đô lin (mandolins).  

 

 
(210) 4-2016-35170 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Bút viết (văn phòng phẩm); bút bi; bút máy; bút lông; bút chì; ruột bút viết.  
 

(210) 4-2016-35171 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Bút viết (văn phòng phẩm); bút bi; bút máy; bút lông; bút chì; ruột bút viết.  
 

 
(210) 4-2016-35172 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Hộ kinh doanh Quốc Lịch  (VN)
6/5, tổ 8, KP2, phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-35173 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Đạt Vi Phú   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 

Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-35174 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Đạt Vi Phú   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 

Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1304 

(210) 4-2016-35175 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đạt Vi Phú  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35176 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đạt Vi Phú   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35177 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đạt Vi Phú   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-35178 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; 26.3.23; 

25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ tài chính Hoàng Huy  (VN) 
116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô tải; máy kéo; rơ moóc. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2016-35179 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; 26.3.23; 

25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ tài chính Hoàng Huy   (VN) 
116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô tải; máy kéo; rơ moóc.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2016-35180 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; 1.15.15; 

26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ tài chính Hoàng Huy   (VN) 
116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 

sản. 
 

 
(210) 4-2016-35181 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; 26.3.23; 

1.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ tài chính Hoàng Huy   (VN) 
116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn. 
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(210) 4-2016-35182 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; 

26.3.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ tài chính Hoàng Huy   (VN) 
116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô tải; máy kéo; rơ moóc.  
 

 
(210) 4-2016-35183 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.1.2; A11.1.4; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Thiên Thạch Thảo  
(VN) 
2 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

2. Nguyễn Phương Thúy  (VN) 
02 Hoàng Hoa Thám, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-35184 (220) 07.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.11; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Cider  
(VN) 
466/4 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống làm từ nước 
ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; nước ép trái cây, nước 
quả ép; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống khai vị không có cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa quả có 
cồn; rượu táo; chiết xuất trái cây (có cồn); rượu lê; rượu mùi. 
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(210) 4-2016-35185 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 24.5.7; 26.1.1; A5.11.2; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá đậm, xanh lá lợt, đỏ, nâu, 

đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM phân 
bón Lực Thiên  (VN) 
Lô 91, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-35186 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.15; 

5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đổi mới và 
Phát triển Nông thôn Việt  
(VN) 
Lô 165, khu giãn dân Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hạt giống thực vật.  

 

 
(210) 4-2016-35187 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NIC Việt Nam  (VN) 
Số nhà 1A, ngách 26 ngõ 44 phố Nhân 
Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Hoạt động của các điểm truy cập internet.  
 

 
(210) 4-2016-35189 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Chiến  (VN) 
Chùa ích Minh, thôn Đồng ích, xã 
Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang 
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(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

(210) 4-2016-35190 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.15; A24.3.8 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quà Của Bố  (VN)
Tầng M, 506 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 

giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2016-35191 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 15.7.1; 24.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quà Của Bố  
(VN) 
Tầng M, 506 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 

giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2016-35192 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.3.1; 26.2.3 
(591) Xanh, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quà Của Bố  
(VN) 
Tầng M, 506 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 

giáo dục]. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1309 

(210) 4-2016-35194 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.25; A5.3.15; 5.9.6; 5.7.21; A5.7.22; 

3.13.5; A3.13.18; 24.15.1; 26.5.4; 
25.5.2; A25.7.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, 
vàng, cam, đen, nâu 

(731) UNITED LABORATORIES, INC  (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-35196 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần khóa Việt - 

Tiệp  (VN) 
Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; khóa bằng kim loại (không bằng 
điện); chốt cửa (bằng kim loại); bản lề, ke cửa (bằng kim loại); móc cửa (bằng kim loại); 
két sắt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, khóa bằng kim loại 
(không bằng điện), chốt, bản lề, ke cửa (bằng kim loại), móc cửa (bằng kim loại), két sắt; 
đại lý mua bán các sản phẩm cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, khóa bằng kim 
loại (không bằng điện), chốt, bản lề, ke cửa (bằng kim loại), móc cửa (bằng kim loại), két 
sắt; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; nhượng quyền thương mại; quảng cáo, giới 
thiệu sản phẩm; xuất nhập khẩu các sản phẩm cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, 
khóa bằng kim loại (không bằng điện), chốt, bản lề, ke cửa (bằng kim loại), móc cửa 
(bằng kim loại), két sắt.  

 

 
(210) 4-2016-35197 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
VIHITECH  (VN) 
Số A18, ngõ 109 Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm truyền thanh; máy phát thanh FM, AM; máy phát hình; hệ thống 
anten phát thanh, phát hình; bộ chia, bộ anten phát thanh phát hình; khối khuếch đại cao 
tần; bộ điều chế audio video; bộ điều chế FM, AM; thiết bị điện tử dân dụng (gồm có: đầu 
đĩa VCD, DVD; đầu thu kỹ thuật số mặt đất; đầu thu kỹ thuật số vệ tinh; bộ chuyển mạch 
audio video nhiều đường vào; bộ sửa méo tín hiệu video; bộ thu tín hiệu FM (có kèm giải 
mã lệnh tắt mở); bộ cộng, chia, lọc cao tần; hệ thống cột anten; hệ thống chống sét (gồm: 
bộ thu sét, tiêu sét, hệ thống cắt lọc sét); hệ thống khuếch đại RF; hệ thống thu phát tín 
hiệu RF; hệ thống thu phát tín hiệu quang; hệ thống màn hình LED.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-35198 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh dương, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vải sợi Giang 
Nam  (VN) 
506 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn; ghế; giường; tủ; sa lon; bộ đồ giường: đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; màn cửa làm bằng vải dệt; áo gối; ga trải giường; khăn trải bàn (bằng 
vải); vải dệt kim. 

 

 
(210) 4-2016-35199 (220) 08.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12 
(591) Tím, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vải sợi Giang 
Nam   (VN) 
506 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; màn cửa làm bằng vải dệt; áo gối; ga trải giường; khăn trải bàn (bằng 
vải); vải dệt kim. 

 

 
(210) 4-2016-35200 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học dược mỹ phẩm SJK   (VN) 
Số 23, ngõ 144 đường Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, 
nước hoa.  

 

 
(210) 4-2016-35201 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A9.5.12; A25.3.3 (540) 

  

(731) Vũ Văn Dũng  (VN) 
Xóm 12, xã Khả Phong, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; áo sơ mi; váy; quần dài; áo khoác ngoài. 

 

 
(210) 4-2016-35203 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.3.1 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ FA  (VN) 
Số 1 Trần Quý Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); áo khoác; thắt lưng (dây nịt); tất (vớ).  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí].  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
nước uống do nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát xa); thẩm 
mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-35204 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Minh Nguyễn  (VN) 
22B/13 Lam Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần bó co giãn mặc bên trong (quần legging); tất (vớ); quần lót của trẻ em; 
quần lót của đàn ông; quần áo lót. 
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Nhóm 35: Mua bán: quần lót, áo lót, tất; xuất nhập khẩu: quần lót, áo lót, tất.  
 

 
(210) 4-2016-35205 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17 
(591) Đỏ, xám 
(731) Cao Hoàng Thảo  (VN) 

68/7B Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình, thiết bị ghi hình; thiết bị và máy âm thanh; máy quay phim; máy 

ảnh (chụp ảnh), thiết bị báo động; thiết bị báo cháy.  
 

 
(210) 4-2016-35206 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vivabeauty  
(VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người, bột ăn kiêng cho người.  
 

Nhóm 30: Bột sắn; tinh bột; bột yến mạch, bột ngô, bột mỳ, bột đậu.  
 

 
(210) 4-2016-35207 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VIVABEAUTY  
(VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người, bột ăn kiêng cho người.  
Nhóm 30: Bột sắn; tinh bột; bột yến mạch, bột ngô, bột mỳ, bột đậu.  
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(210) 4-2016-35208 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIVABEAUTY  
(VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2016-35209 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Sapphire  (VN) 
Số 1 nghách 173/15 đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; vòng tránh thai.  
 
 

(210) 4-2016-35210 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Liên  (VN) 
Tổ 6, Quốc Bảo, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; vòng tránh thai.  
 
 

(210) 4-2016-35211 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2016-35212 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại LHT   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đèn bắt muỗi; vợt bắt muỗi chạy bằng điện; thiết bị điện dùng để thu hút và 

diệt trừ côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-35213 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A1.1.2; 

A5.5.20 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại LHT   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đèn bắt muỗi; vợt bắt muỗi chạy bằng điện; thiết bị điện dùng để thu hút và 

diệt trừ côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-35214 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Khuất Thị Huyền  (VN) 
Căn hộ 804, tòa nhà B6B, khu đô thị 
Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn, gia vị. 
 

 
(210) 4-2016-35215 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại Minh Hải    (VN) 
Số 270 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; hạt đã chế biến để ăn liền (không phải hạt ngũ cốc).  
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Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt.    
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt, hoa quả sấy khô, hạt sấy 
khô. 

 

 
(210) 4-2016-35216 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại Minh Hải    (VN) 
Số 270 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; hạt đã chế biến để ăn liền (không phải hạt ngũ cốc).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt.    
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt, hoa quả sấy khô, hạt sấy 
khô. 

 

 
(210) 4-2016-35217 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại Minh Hải    (VN) 
Số 270 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; hạt đã chế biến để ăn liền (không phải hạt ngũ cốc).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt.    
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt, hoa quả sấy khô, hạt sấy 
khô. 

 

 
(210) 4-2016-35218 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại Minh Hải    (VN) 
Số 270 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; hạt đã chế biến để ăn liền (không phải hạt ngũ cốc).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt.    
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Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt, hoa quả sấy khô, hạt sấy 
khô. 

 

 
(210) 4-2016-35219 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại Minh Hải    (VN) 
Số 270 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; hạt đã chế biến để ăn liền (không phải hạt ngũ cốc).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt.    
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt, hoa quả sấy khô, hạt sấy 
khô. 

 

 
(210) 4-2016-35220 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại và sản xuất Tiến 
Đạt  (VN) 
Tổ 15, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa.  
 

 
(210) 4-2016-35221 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lý Huệ Hảo  (VN) 
263 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: keo dán công nghiệp, chất dính dùng trong công 

nghiệp, băng keo (dùng trong văn phòng hoặc gia dụng), sơn, vec-ni.  
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(210) 4-2016-35222 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Lý Huệ Hảo  (VN) 
263 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: keo dán công nghiệp, chất dính dùng trong công 

nghiệp, băng keo (dùng trong văn phòng hoặc gia dụng), sơn, vec-ni.  
 

 
(210) 4-2016-35223 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tân Quang  
(VN) 
176/21 Minh Phụng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc; máy hấp dầu cho tóc (tất cả dùng điện).  

 

 
(210) 4-2016-35224 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.7.25; 25.1.25; 5.13.25 (540) 

  

(731) Phan ý Dân  (VN) 
111/11 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa, thẩm mỹ viện.  
 

(210) 4-2016-35227 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; A5.7.22; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất khẩu nông sản Thuận 
Thiên Noni  (VN) 
Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Trái nhàu đã qua sơ chế và bảo quản.  
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(210) 4-2016-35228 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 5.7.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Lê Minh Thơ  (VN) 
Lầu 6, số 24 Đặng Thai Mai, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, trà, cà phê, hồ tiêu.  
 

 
(210) 4-2016-35231 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.4; A3.13.4; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần David 
Health Việt Nam   (VN) 
131 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-35232 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 26.1.6; 1.13.1; 2.3.1; A26.11.8; 

A26.11.12; 26.3.1 
(591) Hồng, đỏ, xanh lá, xanh dương, tím, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần David 
Health Việt Nam   (VN) 
131 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
mua bán: dược phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
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(210) 4-2016-35233 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 3.11.17; 25.1.6; 1.15.24 
(591) Xanh dương, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần David 
Health Việt Nam   (VN) 
131 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
mua bán: dược phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-35234 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.22; 1.13.1; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, cam, đen, tím, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần David 
Health Việt Nam   (VN) 
131 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
mua bán: dược phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.   

 

 
(210) 4-2016-35235 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; A25.7.5; A25.7.8 
(591) Tím, hồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần David 
Health Việt Nam   (VN) 
131 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1320 

Nhóm 35: Quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 
mua bán: dược phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.   

 

 
(210) 4-2016-35236 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Văn Bình   (VN) 

Thôn Lai Triều, xã Thụy Dương, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Tăm. 

 

 
(210) 4-2016-35237 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.11.8; A1.1.10; 1.1.15; 

26.1.4 
(591) Xanh dương, da cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thường Sơn  
(VN) 
Thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết, bếp gas, bếp từ, bếp điện, bình đun nước điện, nồi 

cơm điện, đèn sưởi điện, bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời, bình nóng lạnh dùng 
điện, vòi tắm. 

 
Nhóm 20: Gương soi. 

 

 
(210) 4-2016-35238 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thường Sơn  
(VN) 
Thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết, bếp gas, bếp từ, bếp điện, bình đun nước điện, nồi 

cơm điện, đèn sưởi điện. 
 

Nhóm 20: Gương soi. 
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(210) 4-2016-35240 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.4.4; A3.4.22 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng 
(731) IRD ENGINEERING CO., LTD.   (TH) 

33/11 Moo 10, Ratchaphruek Road, 
Chimplee, Talingchan, Bangkok 10170, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; mỡ 

để bôi trơn; mỡ công nghiệp.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: đĩa bánh răng có ổ bi (nhông), xích (sên), đĩa bánh răng 
lớn (đĩa), phanh (thắng), má phanh, phanh tang trống.  

 

 
(210) 4-2016-35242 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 15.7.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Daichi Việt Nam  

(VN) 
Số 9, ngõ 444, phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; vành bánh xe máy; ổ trục cho bánh xe; lốp của xe cộ; vỏ bọc yên xe 

đạp hoặc xe máy; yên xe đạp hoặc xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe máy, xe đạp điện, xe ôtô.  
 

(210) 4-2016-35243 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Golden Rose  (VN) 
Lầu 1, 181A đường 3 tháng 2, phường 
11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện dạy nghề trang điểm; học viện dạy nghề làm đẹp; học viện dạy nghề 

thẩm mỹ; học viện dạy nghề phun xăm trên chân mày, môi, mí mắt; học viện dạy nghề 
phun xăm; đào tạo thực hành. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xăm hình; dịch 
vụ phun xăm trên chân mày, mí mắt, môi; dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2016-35244 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khởi Phát  (VN) 
Số 40/175/467 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-35245 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ, đen, xám 
(731) JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD.  

(TW) 
No.9, Shennong E. Rd., Dehe Village, 
Changzhi Township, Pingtung County 
908, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh 
răng.  

 
Nhóm 29: Rau củ quả và hoa quả được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông; mứt (ướt); mứt quả (ướt); trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mì, bánh ngọt; bánh kẹo; đường; mật ong; mật đường; men; bột nở. 

 

 
(210) 4-2016-35248 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) TEXON MANAGEMENT LTD   (GB) 

Skelton Industrial Estate, Skelton, 
Saltburn by the Sea, Cleveland, TS12 
2LH, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu pô-li-me chia lớp dạng tấm, bản và cuộn dùng làm đệm lót đế trong 
giày, miếng đệm lót giày, đế giữa, mũi giày và các thành phần giày; vật liệu pô-li-me tổng 
hợp dùng làm đệm lót đế trong giày, miếng đệm lót giày, đế giữa, mũi giày và các thành 
phần giày. 
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(210) 4-2016-35249 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) TEXON MANAGEMENT LTD   (GB) 

Skelton Industrial Estate, Skelton, 
Saltburn by the Sea, Cleveland, TS12 
2LH, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 17: Pô-li-me và pô-li-me ép đùn dưới dạng tấm (bán thành phẩm) dùng làm đế 

trong giày, miếng đệm lót giày, đế giữa, mũi giày và các thành phần giày. 
 

 
(210) 4-2016-35251 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại Sao 

Nam   (VN) 
Số 4 ngách 82/56 đường Kim Mã, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Kẹp hồ sơ; ghim giấy; bìa tài liệu; ghim dập trong văn phòng; thước kẻ; bút bi.  

 

 
(210) 4-2016-35252 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Hồng 
Minh  (VN) 
47 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun hạt, máy phun thuốc trừ sâu; máy cắt cỏ, máy phát điện, máy bơm 
nước, động cơ xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 

 
(210) 4-2016-35253 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hảo  (VN) 
243/31/10 Tôn Đản, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể dục, áo choàng ngoài.  
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(210) 4-2016-35254 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng JEANS  
(VN) 
79 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; chế phẩm ngũ cốc, ngô (bắp); sắn (mì); thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; nấm tươi; rau mầm; cây trồng; hạt giống cây trồng. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu; các sản phẩm chế biến từ đậu (như đậu nành rang; đậu 
đỗ sấy khô); gạo; bột ngũ cốc; rau củ tươi; trái cây.  

 

 
(210) 4-2016-35255 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng JEANS  
(VN) 
79 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Kềm cắt da; kềm cắt móng; dũa móng tay; dụng cụ uốn mi; nhíp nhổ lông; dao 

kéo sử dụng trong nghề làm móng.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: sơn móng tay; chế phẩm vệ sinh móng; máy mat-xa; 
kềm cắt móng; dụng cụ dũa móng; mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc móng; dịch vụ sơn sửa móng tay 
móng chân; vẽ móng nghệ thuật; trang điểm; làm tóc.  

 

 
(210) 4-2016-35256 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng JEANS  
(VN) 
79 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như; đậu nành rang, đậu đỏ sấy khô; hạt điều đã 

qua chế biến; rau củ đã được sấy khô; trái cây đã được bảo quản; mứt trái cây.  
 

Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; chế phẩm ngũ cốc, ngô (bắp); sắn (mì); thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc. 

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; nấm tươi; rau mầm; cây trồng; hạt giống cây trồng. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu; các sản phẩm chế biến từ đậu (như đậu nành rang; đậu 
đỗ sấy khô); gạo; bột ngũ cốc; rau củ tươi; trái cây.  

 

 
(210) 4-2016-35257 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng JEANS  
(VN) 
79 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng; nước tẩy sơn móng tay; kem dưỡng da tay; chế phẩm chăm 
sóc móng; xà phòng; mỹ phẩm.  

 

Nhóm 08: Kềm cắt da, kềm cắt móng; dũa móng tay; dụng cụ uốn mi; nhíp nhổ lông; dao 
kéo sử dụng trong nghề làm móng.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ và phụ kiện trang điểm; bao gồm: cọ trang điểm; cọ vẽ móng; bàn 
chải chà móng tay; lược chải đầu; bàn chải cho lông mi giả. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: sơn móng tay; chế phẩm vệ sinh móng, máy mat-xa; 
kềm cắt móng; dụng cụ dũa móng; mỹ phẩm.  
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc móng; dịch vụ sơn sửa móng tay 
móng chân; vẽ móng nghệ thuật; trang điểm; làm tóc.  

 

 
(210) 4-2016-35258 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng JEANS  
(VN) 
79 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Kềm cắt da; kềm cắt móng; dũa móng tay; dụng cụ uốn mi; nhíp nhổ lông; dao 
kéo sử dụng trong nghề làm móng.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: sơn móng tay, chế phẩm vệ sinh móng; máy mát-xa; 
kềm cắt móng; dụng cụ dũa móng; mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc móng; dịch vụ sơn sủa móng tay 
móng chân; vẽ móng nghệ thuật; trang điểm, làm tóc.  

 

 
(210) 4-2016-35259 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trường Thọ 
Phát  (VN) 
133/14 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đi chân (bít tất, vớ); mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đi chân (bít tất, 
vớ); mũ nón.  

 

 
(210) 4-2016-35260 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) MYLAN INSTITUTIONAL INC.   (US) 

1718 Northrock Court Rockford, Illinois 
61103, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để làm giảm khoảng thời gian bị bệnh giảm bạch cầu trung tính và 
làm giảm tỷ lệ mắc bệnh giảm bạch cầu trung tính kèm theo sốt. 

 

 
(210) 4-2016-35263 (220) 08.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.6; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Trần Văn Huấn  (VN) 
Thôn Dương Xá, xã Dương Quang, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Bột để chiên.  
 
 

(210) 4-2016-35264 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây lắp điện 
máy Hà Tây   (VN) 
Số 111 đường Phùng Hưng, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cột điện bê tông. 
 
 

(210) 4-2016-35267 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(731) Đào Tuấn Anh   (VN) 

17/153 đường Phạm Hữu Điều, phường 
Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dính công nghiệp. 
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(210) 4-2016-35270 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thắng Lợi  (VN) 
B11 - 369 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-35271 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 20.7.1 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Bình   (VN) 
Khu phố Bình Đường 3, phường An 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục; cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, dạy học, kiểm tra, 
gồm cả các dịch vụ nói trên được cung cấp qua các phương tiện được trợ giúp bằng máy 
tính hoặc các phương tiện dựa trên máy tính hoặc qua các chương trình đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2016-35272 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.6; 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11; 

24.17.18 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Bình  (VN) 
Khu phố Bình Đường 3, phường An 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-35273 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.3.1 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; thịt giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa-te; lạp 
xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1328 

(210) 4-2016-35274 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25; A26.11.12; 

A25.7.7 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, nâu, hồng, xanh 

dương, xanh lá cây, xám, cam nhạt 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; thịt giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa-te; lạp 

xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt. 
 
 

(210) 4-2016-35275 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.4.18; 3.4.20; A3.4.24; A3.4.25; 

A5.3.13; A5.3.14; A25.7.7; A25.3.3; 
A26.4.6 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, nâu, hồng, xanh 
dương, xanh lá cây, xám, cam nhạt 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Masan  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt; thịt hộp; thịt giăm bông; thịt muối; thịt xông khói; pa-te; lạp 

xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt. 
 
 

(210) 4-2016-35279 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Holcom Việt 

Nam  (VN) 
Lô 3A, khu đô thị Sài Đồng, phường 
Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 06: Khóa cửa; bản lề cửa; tay nắm cửa (tất cả bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2016-35280 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 16.1.13 
(591) Đen, cam, cam đậm, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Alibaba  (VN) 

1J-1K đường số 8, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke; dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 
 

 
(210) 4-2016-35284 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.8; A5.1.16; 6.1.2; 26.1.1; 26.2.7; 

25.5.2 
(591) Xanh rêu, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế cảnh 
quan Koiscape  (VN) 
Số 9, ngõ 476/7, tổ 19, đường Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) cá cảnh; kinh doanh (mua bán) đá cảnh; mua bán vật tư 
thiết bị cho hồ cá như: máy bơm, máy sủi, vật liệu lọc; mua bán vật tư sân vườn như: đèn 
chiếu sáng, xích đu, bình phun xịt tưới cây; mua bán cây cảnh. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan sân vườn, hồ cá cảnh; chăm sóc cây cảnh; dịch vụ thi công 
cảnh quan sân vườn, bể cá cảnh; dịch vụ chăm sóc sân vườn, hồ cá cảnh. 

 

 
(210) 4-2016-35285 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.21; 25.5.25 
(591) Trắng, cam, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hoàn  (VN) 
Xóm Sen, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các loại rèm như: rèm gỗ, rèm nhựa, rèm tre, rèm vải, 
rèm dạng lưới; kinh doanh (mua bán) phụ kiện rèm như: thanh ray, thanh treo, con lăn, 
trục lăn, mô tơ rèm. 
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(210) 4-2016-35286 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.2.1; 3.2.15; A3.2.24; A25.3.3; 24.15.1; 

26.4.1 
(731) DEE G RUNG CO., LTD  (TH) 

138/33 Nonthaburee Road, Tha-sai, 
Muang Nonthaburee Nonthaburee, 
11000 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống tăng lực, cụ thể là: đồ uống tăng lực không chứa cồn, không dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35287 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) TOKYO FASHION CO., LTD.  (TW) 

15F., No.563, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11072, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; áo váy; giày; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang 
phục].  

 

 
(210) 4-2016-35289 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH sơn NERO  (VN) 

Lô MC2, KCN Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia để dán gạch; vữa dùng trong xây 
dựng; bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch. 

 

 
(210) 4-2016-35290 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Thị Kim Phương  (VN) 

Số 33 Cao Bá Quát, phường Yên Đỗ, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Bò khô; heo khô.  
 

 
(210) 4-2016-35291 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH cảm nhận ¸ 
Đông  (VN) 
Số 225 Trần Quang Diệu, phường Xuân 

An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; gia vị. 
 

 
(210) 4-2016-35292 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8 

(731) BAI LONG  (CN) 

Group 4, Laoshantou Village, Baishan 

Township, Lishu County, Jilin, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; đồ đi chân; trang phục dệt kim; bít tất ngắn cổ.  
 

 
(210) 4-2016-35293 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.4; 26.1.6; 25.5.2; 26.4.1; A15.9.11 

(731) ICOOL NINGBO CO., LTD.   (CN) 

No.185 Tonghui Road, Jiangbei District 

(Hongtang), Ningbo, Zhejiang, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm lạnh; chất chống đông; chế phẩm chịu lửa; chế phẩm đốt [phụ gia hóa 

học dùng cho nhiên liệu động cơ]; dầu phanh; phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ.  

 

Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; đường 

ống bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; chai lọ [đồ chứa đựng kim loại] 

dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; nhà tiền chế [bộ lắp ghép] bằng kim loại; cột chống bằng 

kim loại.  
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(210) 4-2016-35294 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 6.1.2; A6.3.20; 6.3.11 

(591) Xanh lá, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần Non Nước  
(VN) 
Số 135, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-35295 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Lê Xuân Trí  (VN) 
Xóm 6, xã Đồng Thắng, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng (trang phục); thắt lưng (trang 

phục); cà vạt.  

 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các loại hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, 

đồ đội đầu, khăn quàng (trang phục), thắt lưng, cà vạt. 
 

 
(210) 4-2016-35296 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.9; A2.3.16; A2.3.23; A1.1.10 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương  (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 

Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa trong 

nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  
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(210) 4-2016-35297 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; A3.3.17; 24.1.1 
(591) Vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương   (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa trong 
nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  

 
 

(210) 4-2016-35298 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; A3.3.17; A18.1.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương   (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa trong 
nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  

 
 

(210) 4-2016-35299 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 

(210) 4-2016-35300 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 7.1.24; A9.5.12 
(591) Đen, xanh lá, vàng, cam, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Dịch vụ Thương mại Nhật 
Vượng   (VN) 
Thôn 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-35301 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Phát Trung   (VN) 
Nhà ông Bùi Tấn Mạnh, thôn Nghĩa, xã 
Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; hệ thống và thiết bị nấu nướng.  

 

 
(210) 4-2016-35302 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Tím, đỏ, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Phát Trung   (VN) 
Nhà ông Bùi Tấn Mạnh, thôn Nghĩa, xã 
Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 

 
(210) 4-2016-35303 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Bích 

Châu   (VN) 
456/64 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-35304 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-35305 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) STANDARD CHEM. & PHARM. CO., 

LTD.   (TW) 
No. 6-20, Tu-Ku Li, Hsin-Ying City, 
Tainan, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-35307 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư Địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng, khu đô thị, 
khu công nghiệp, khu chế xuất; lập dự án đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình (dịch vụ xây 
dựng); phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.   

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất; thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết lập bản 
vẽ công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; kiến trúc; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; quán 
bar; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

(210) 4-2016-35308 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng, khu đô thị, 
khu công nghiệp, khu chế xuất; lập dự án đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình (dịch vụ xây 
dựng); phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất; thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết lập bản 
vẽ công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; kiến trúc; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; quán 
bar; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2016-35309 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
555/1, Energy Complex, Building A, 
14th-18th Floor, Vibhavadi Rangsit 
Road, Chatuchak Sub-District, 
Chatuchak District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo (dạng thô); sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp chất dẻo.  
 

Nhóm 17: Chất dẻo ở dạng bán thành phẩm; nhựa tổng hợp ở dạng bán thành phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-35310 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.15.25; 26.1.4; 

16.1.14 
(731) PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
555/1, Energy Complex, Building A, 
14th-18th Floor, Vibhavadi Rangsit 
Road, Chatuchak Sub-District, 
Chatuchak District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo (dạng thô); sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp chất dẻo. 
 

Nhóm 17: Chất dẻo ở dạng bán thành phẩm; nhựa tổng hợp ở dạng bán thành phẩm. 
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(210) 4-2016-35311 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Đức Lộc  (VN) 
874/45 Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh plan, bánh bông lan, bánh kem, bánh mì.  
 

 
(210) 4-2016-35313 (220) 08.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.7; 26.2.7; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Xám, trắng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến xuất nhập khẩu Cà Phê 
Mộc Phát  (VN) 
Số 02/18 đường Phạm Hồng Thái, 
phường Tự An, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đăk Lắk 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-35314 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.1.16; 2.1.30 
(731) ZHENG HUA.  (CN) 

136 Jiefang - Duqiao - Linhai - Zhejiang 
- China  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính, kính áp tròng; kính thuốc; kính mát.  
 

 
(210) 4-2016-35315 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 24.15.2; A24.15.11 
(591) Xanh lá, đỏ, đen 
(731) ZHENG HUA.   (CN) 

136 Jiefang - Duqiao - Linhai - Zhejiang 
- China   

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính, kính áp tròng; kính thuốc; kính mát.  
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(210) 4-2016-35316 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.3; A25.7.5; 25.5.3; 26.4.9 
(591) Tím, xanh dương, xanh lá, xanh da trời, 

vàng, hồng, cam, đen 
(731) ZHENG HUA.   (CN) 

136 Jiefang - Duqiao - Linhai - Zhejiang 
- China   

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính, kính áp tròng; kính thuốc; kính mát.  

 

 
(210) 4-2016-35317 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.7.5 
(591) Vàng, đen 
(731) ZHENG HUA.   (CN) 

136 Jiefang - Duqiao - Linhai - Zhejiang 
- China   

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; kính áp tròng; kính thuốc; kính mát.  

 

 
(210) 4-2016-35318 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.25 
(731) ZHENG HUA.   (CN) 

136 Jiefang - Duqiao - Linhai - Zhejiang 
- China   

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; kính áp tròng; kính thuốc; kính mát.  

 

 
(210) 4-2016-35319 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.24 (540) 

  

(731) Hà Thị Minh Phương   (VN) 
Số 6, ngõ 63 Vân Hồ 3, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn về 

sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh 

chấp ngoài tòa án.  
 

 
(210) 4-2016-35320 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.5.1; 25.5.25; 26.2.3; 26.2.1 

(591) Đen, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phú 
Gia Phát  (VN) 
C2/1A Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm. 
 

 
(210) 4-2016-35321 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phú 
Gia Phát  (VN) 
C2/1A Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm. 
 

 
(210) 4-2016-35322 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Lê Bình An  (VN) 
363/31 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, ví, dây thắt lưng, túi xách, áo khoác nam nữ.  
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(210) 4-2016-35324 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.9.1; 1.5.1; A3.9.24 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, vàng, nâu, 

xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Ngọc Kim Loan  
(VN) 
21 đường 50C, khu phố 9, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến như: cá, tôm, cua, mực và thịt.  
 

 
(210) 4-2016-35325 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Hộ kinh doanh Lệ Sương   (VN) 
Sạp 831 chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2016-35326 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Chế tác Mica 
DPP   (VN) 
79 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tấm nhựa acrylic, tấm nhựa mica, kính, thủy tinh, bàn, tủ, giá, kệ. 
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(210) 4-2016-35327 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.11 
(591) Đen, nâu 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Sản xuất Phương 
Đông   (VN) 
Khu tập thể 664, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo; áo khoác ngoài; áo gi lê.  

 

 
(210) 4-2016-35329 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây dựng và 
Dịch vụ Thương mại Kim Thu  
(VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Phương Trung, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, bồn rửa tay, bệ xí, sen tắm, bình tắm nước nóng dùng năng 

lượng mặt trời, bình nước nóng dùng điện (thiết bị cung cấp nước nóng).  
 

 
(210) 4-2016-35330 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ thương mại Kim Thu  
(VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Phương Trung, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, bồn rửa tay, bệ xí, sen tắm, bình tắm nước nóng dùng năng 

lượng mặt trời, bình nước nóng dùng điện.   
 

 
(210) 4-2016-35331 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư VINA 
Trần  (VN) 
Xóm Hầu, xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước - xử lý nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị 
máy móc để tinh lọc nước, ấm siêu tốc, bình nóng lạnh.  

 
 

(210) 4-2016-35332 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư VINA 
Trần  (VN) 
Xóm Hầu, xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước - xử lý nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị 
máy móc để tinh lọc nước, ấm siêu tốc, bình nóng lạnh.   

 

 
(210) 4-2016-35333 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 25.1.6; 20.5.1; A2.5.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: vở (tập) học sinh; sổ; giấy. 
 

 
(210) 4-2016-35334 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 25.1.6; 20.5.1; A2.5.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: vở (tập) học sinh; sổ; giấy.  
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(210) 4-2016-35335 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 20.5.1; 25.1.6; A2.5.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: vở (tập) học sinh; sổ; giấy. 
 

 
(210) 4-2016-35336 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 25.1.6; 20.5.1; A2.5.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh dương
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: vở (tập) học sinh; sổ; giấy. 
 

 
(210) 4-2016-35337 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 25.1.6; 20.5.1; A2.5.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh dương
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: vở (tập) học sinh; sổ; giấy.  
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(210) 4-2016-35338 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35339 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35340 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35341 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.3.1; 26.7.25; 25.5.3 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 

cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-35342 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.1; 26.7.25; 25.5.3; 26.3.1 

(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 

cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-35343 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.3.1; 25.5.3 

(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 

cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-35344 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.1; 26.3.1; 26.7.25; 25.5.3 

(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 

cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-35345 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 
cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-35346 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.3.1; 26.7.25; 25.5.3 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 
cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2016-35347 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.4.1; 25.5.3; 26.7.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 
cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2016-35348 (220) 08.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.4.1; 25.5.3; 26.7.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; khung kim loại 
cho xây dựng; vách ngăn bằng kim loại, dầm nhà bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-35349 (220) 08.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất May 
mặc Nguyễn Hậu  (VN) 
15/51 Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ) đi chân; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2016-35350 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 1.15.15; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mỹ phẩm 
Khanh Nhiên  (VN) 
1/124C Nguyễn Văn Quá, tổ 1, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; Bút chì kẻ lông 
mày; mỹ phẩm, đồ trang điểm mỹ phẩm; phấn trang điểm; mặt nạ làm đẹp; nước sơn 
bóng, dầu làm móng; nước hoa, dầu thơm. 

 

(210) 4-2016-35351 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn & chống 
thấm Nam Việt   (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-35352 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-35353 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-35354 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-35355 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn.  
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(210) 4-2016-35356 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn.  
 
 

(210) 4-2016-35358 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà  
(VN) 
Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Biên Giang, 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2016-35359 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 20.5.25; 3.13.1; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Vàng, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà  
(VN) 
Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Biên Giang, 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng cho gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-35360 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN) 
107a, Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, quần áo, thắt lưng, mũ và phụ kiện thời trang.  
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(210) 4-2016-35361 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; 5.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
V.B.C Pharma  (VN) 
Số 1 Dương Bích Liên, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-35362 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện.  
 

(210) 4-2016-35363 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Vũ Thị Khuyên   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau chùi dùng cho gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-35364 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Xám, vàng, trăng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Ánh Ngọc Thanh  (VN) 
BB4-3, Lô H11-2, KP Mỹ Khánh 3, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bao gồm thảm trải sàn, tấm lát sàn bằng plastic 

(vinyl).  
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(210) 4-2016-35367 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng nghệ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Asama  (VN) 
Số 133 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Bình thủy tinh; ly thủy tinh; lọ đựng gia vị; bát thủy tinh; chai: lọ; đồ chứa 
đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; nồi không dùng điện; khuôn bánh; hộp đựng thức ăn; 
dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2016-35368 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh dương đậm, tím đậm (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Sản xuất An An  (VN) 
Lô 10, C7, khu tái định cư thôn Nam 
Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị.  
 
 

(210) 4-2016-35369 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.21; 1.15.24; 2.5.6; 2.5.1 
(591) Xanh nước biển, hồng, tím, da cam, 

vàng, xanh lá cây, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Anh  (VN) 
Nhà 5D ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, tổ 
18 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm.  
 

 
(210) 4-2016-35370 (220) 09.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 2.5.6 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hà  
(VN) 
Tổ dân phổ Phú Mỹ, phường Biên Giang, 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-35372 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 2.9.14; 2.9.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
CANADA   (VN) 
Số 622, đường Hùng Thắng, phường 
Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm: mỳ ống, mỳ sợi dẹt, miến, 

bún, phở, bánh đa nem, đồ gia vị, bánh kẹo, gạo, động vật sống, thực phẩm giàu tinh bột, 
rau và quả tươi, thực phẩm tươi sống và đông lạnh (thịt cá tôm, trai, sò, ngao).  

 

 
(210) 4-2016-35373 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
và thiết bị y tế Hải Anh   (VN) 
Nhà số 14, tập thể sở địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-35374 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH oxy Đồng Nai  

(VN) 
Số 2, đường 1A, KCN Biên Hòa 2, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp (dạng khí và lỏng): oxygen, nitrogen, argon, 

carbon dioxide, acetylen, amoniac.  
 

Nhóm 05: Hóa chất dùng trong y tế - dược: oxygen, nitrogen.  
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(210) 4-2016-35375 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Võ Thị Định  (VN) 
30A Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; trang phục dệt kim; quần áo da; quần áo đan; quần áo 
bằng vải gabadin. 

 

 
(210) 4-2016-35376 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH AGRO GREEN 

Việt Nam  (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc 
trừ sâu; thuốc diệt côn trùng: ruồi, muỗi, kiến, gián. 

 

 
(210) 4-2016-35377 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH AGRO GREEN 

Việt Nam   (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc 

trừ sâu; thuốc diệt côn trùng: ruồi, muỗi, kiến, gián. 
 

 
(210) 4-2016-35378 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH AGRO GREEN 

Việt Nam   (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc 
trừ sâu; thuốc diệt côn trùng: ruồi, muỗi, kiến, gián. 
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(210) 4-2016-35379 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH AGRO GREEN 

Việt Nam   (VN) 
217/73 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm phân bón; phân 

bón trong nông nghiệp; phân bón làm từ bột cá; phân lân.  
 

 
(210) 4-2016-35381 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.7; 4.3.9; 26.5.1; 26.5.4 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thương mại Dịch vụ Q Hào  
(VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; cho thuê phòng 

nghỉ du lịch; quán bar; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống lưu động. 
 

 
(210) 4-2016-35382 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất - 
Xuất nhập khẩu Thành Công  
(VN) 
Lô CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; cửa các loại bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; kim loại thường và hợp kim của chúng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thanh nhôm định hình, hợp kim nhôm, cửa các loại bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, kim loại thường và hợp kim của 
chúng.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tạo nhôm và các hợp kim nhôm. 
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(210) 4-2016-35383 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất - 
Xuất nhập khẩu Thành Công  
(VN) 
Lô CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã 
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; cửa các loại bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; kim loại thường và hợp kim của chúng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thanh nhôm định hình, hợp kim nhôm, cửa các loại bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, kim loại thường và hợp kim của 
chúng.   

 

Nhóm 40: Gia công, chế tạo nhôm và các hợp kim nhôm. 
 
 

(210) 4-2016-35385 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Công nghệ và Tư vấn Đầu tư 
Đà Nẵng  (VN) 
25 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 
(PHANLAW VIETNAM JSC) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí); dịch vụ xử lý rác thải (sinh hoạt, công 
nghiệp, xây dựng, thương mại, y tế); dịch vụ phân loại chất thải và vật liệu tái chế (biến 
đổi); dịch vụ tái chế chất thải, rác thải; dịch vụ tiêu hủy chất thải, rác thải; dịch vụ phục 
hồi/cải tạo môi trường, cụ thể là dịch vụ xử lý đất và bùn/cặn lắng. 

 
 

(210) 4-2016-35386 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; 24.5.1; A20.1.3; 26.3.1 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thuế Kế 

toán Luật Việt á  (VN) 
Số 185, KP3, đường Nguyễn ái Quốc, 
phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM

(PHANLAW VIETNAM JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ lập bảng khai 

thuế; dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn và tổ chức điều hành kinh 

doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua bán bất động sản; 

dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: đào tạo kế toán, kiểm toán, tin học; dịch vụ đào 

tạo kỹ năng: kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải 

quyết vấn đề, kỹ năng bán hàng; dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn hướng nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-35387 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.5.1; A26.4.6; A26.11.12; 25.5.2 

(591) Đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
Beboss  (VN) 
P8, khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: đào tạo kế toán, kiểm toán, tin học; dịch vụ đào 

tạo kỹ năng: kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải 

quyết vấn đề, kỹ năng bán hàng; dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn hướng nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-35388 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Phát triển Dịch vụ Tùng Lan  
(VN) 
E1301, tòa nhà 21 tầng, 124 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; bảo dưỡng và sửa chữa đèn mỏ 

đốt; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 

móc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa máy 

điện thoại. 
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(210) 4-2016-35390 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ lao 
động và đào tạo nghề Khai 
Minh  (VN) 
56 đường 643 Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước khoáng 
(đồ uống); nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn (sỉ) và bán lẻ nước uống đóng chai, đồ uống có gaz, đồ uống 
không có cồn, nước khoáng, nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho 
cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2016-35391 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

A25.7.8; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ lao 
động và đào tạo nghề Khai 
Minh   (VN) 
56 đường 643 Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước khoáng 
(đồ uống); nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn (sỉ) và bán lẻ nước uống đóng chai, đồ uống có gaz, đồ uống 
không có cồn, nước khoáng, nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho 
cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2016-35392 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.17; A5.3.13; 26.4.1; A26.4.18; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 
đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 
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Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]. 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện. 

 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); gốm và sứ dùng trong xây 
dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 

 
Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; nồi hấp không dùng điện; ca uống bia; tượng bán thân 
bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; bình đựng cỡ lớn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; 
bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bát đĩa bằng sành; lọ đựng gia vị; chén; cốc để giữ trứng 
khi ăn; đồ trang trí bằng sứ; cốc để giữ trái cây khi ăn; bình thon cổ; đồ bằng đất nung để 
chứa đựng; tượng [tượng nhỏ] bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; cốc nhỏ có chân; 
ấm; đồ chứa đựng dùng nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; nắp bình; bình; lọ cắm hoa; đồ gốm 
để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng sứ dùng 
trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh và hàng tiêu dùng. 

 

 
(210) 4-2016-35393 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 01, ngõ 40, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Thùng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng 
chứa loại lớn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-35394 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.13.1; A3.13.24; 

A26.4.6; A5.3.13 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2016-35395 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH FIDEN  (VN) 
Số 1A Công Trường Mê Linh, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng 

hóa; dịch vụ tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ 
cho thuê tàu; đại lý du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-35397 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tứ Quý Đồng 
Tháp  (VN) 
369 ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, huyện 
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản khô, rau, củ, quả (sấy khô).  
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi; rau, củ, quả (tươi). 
 

Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả (tươi); rau, củ, quả (sấy khô); trà thảo dược, trà lá sen, 
hạt sen. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1360 

(210) 4-2016-35398 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.14; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Kim 
Mạnh Hùng  (VN) 
K67 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng điện; quạt điện; lò vi sóng; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-35399 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Propack  (VN) 
365/14/3 Lê Văn Quới, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói hàng hoá; máy định lượng đầu cân; máy dán nhãn; máy chiết rót 
chất lỏng; máy đóng nắp. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị, máy móc công nghiệp như: máy đóng gói hàng hoá, máy 
định lượng đầu cân, máy dán nhãn, máy chiết rót chất lỏng, máy đóng nắp, máy móc chế 
biến lương thực thực phẩm, máy móc chế biến mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, mua bán máy 
móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mua bán thiết bị nhà bếp như: bếp 
gas-bếp điện-bếp từ, nồi cơm điện, nồi áp suất, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, nẩu điện, 
nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng; 
mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), 
bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán hàng điện 
lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước 
nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - 
tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị 
của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để 
bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa 
vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, 
máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, 
đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua bán đồ gia dụng như: 
quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy 
xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 
trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, 
kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài 
và thiết bị của chúng; mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm 
điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của 
chúng; mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, 
nước giải khát; quảng cáo. 
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(210) 4-2016-35401 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ata Paint Hà 
Nam  (VN) 
Lô P - KCN Đồng Văn II, xã Bạch 
Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại; thuốc mầu; vecni; chất chống rỉ và bảo quản gỗ; thuốc 
nhuộm. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột bả tường, xi măng trắng;  
 

 
(210) 4-2016-35403 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Hồ Anh Duy  (VN) 
80/1 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm, dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng.   

 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh, phóng viên ảnh; dịch vụ trường quay; dịch vụ phòng thu âm; tổ 
chức trình diễn; dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2016-35404 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ RFD Việt Nam   (VN) 
Số 6 Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: thịt lợn, thịt gà, hải sản, rau củ và sản phẩm rau củ, nông 
sản khô, tinh dầu, dầu ăn, hàng thực dưỡng (thực phẩm dưỡng sinh).  

 

 
(210) 4-2016-35407 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.9.4; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh hải sản Bình 
Châu  (VN) 
196 đường Hùng Vương, phường Trần 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi  
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá; cá muối; cá đóng hộp; động vật giáp xác, không côn 
sống; tỏi được bảo quản; củ hành đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2016-35408 (220) 09.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 12.1.6 
(591) Trắng, xanh, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Trần Hiền Lương  (VN) 
730 khu phố 2, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Võng xếp. 
 
 

(210) 4-2016-35410 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Anh Vũ Gia Nhà Hàng Làng 
Nghệ  (VN) 
119 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-35411 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Tiến Thành  
(VN) 
Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt, khăn tắm, khăn bông và các loại khăn bằng vải thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2016-35412 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INDUSTRIAL ONE  
(VN) 
47/100 đường Trần Quốc Toản, phường 
8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn led); các thiết bị đèn chiếu sáng trong 
nhà và ngoài trời.  
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(210) 4-2016-35413 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Sáu Phát  (VN) 
33/6 ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán nhậu; dịch vụ kinh doanh ăn uống, dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

(210) 4-2016-35414 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) CAI XINYOU  (CN) 

No.25, Poping Village, Longdong 
Village Committee, Longtan Town, Jiexi 
County, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 08: Đĩa mài bằng đá nhám; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; 

cái kìm; dao phết của họa sĩ; kéo; dụng cụ tán đinh [công cụ cầm tay].  
 

 
(210) 4-2016-35415 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) ZENG MING    (CN) 

No.12, Tinggui Road, Shapu, Xintang 
Town, Zengcheng City, Guangdong, 
China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đệm; gương soi; gối; nệm; thùng để đóng hàng bằng chất 

dẻo.  
 

 
(210) 4-2016-35416 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.24 
(731) ZENG MING    (CN) 

No.12, Tinggui Road, Shapu, Xintang 
Town, Zengcheng City, Guangdong, 
China   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng; bộ đồ uống trà [bộ đồ 

ăn]; thùng rác; bàn chải đánh răng; giẻ để làm sạch.  
 

 
(210) 4-2016-35417 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.24 

(731) ZENG MING    (CN) 

No.12, Tinggui Road, Shapu, Xintang 

Town, Zengcheng City, Guangdong, 

China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải sợi đệt; dạ phớt; khăn mặt bằng vải; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn 

phủ giường; màn chống muỗi.  
 

 
(210) 4-2016-35418 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.24 

(731) ZENG MING    (CN) 

No.12, Tinggui Road, Shapu, Xintang 

Town, Zengcheng City, Guangdong, 

China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; chiếu đan từ lau sậy; thảm dùng ở phòng tập thể dục; thảm 

chống trượt; giấy dán tường.  
 

 
(210) 4-2016-35419 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.4.18; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu, đỏ 

(731) Nguyễn Thu Vân  (VN) 
1+3 Lô 2 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt sạch; mua bán thịt lợn sạch.  
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(210) 4-2016-35422 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Đinh Thị Thuỳ Trang  (VN) 

Phòng 7, nhà A1, tập thể Trần Quốc 
Toản, phố Trần Quốc Toản, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng 
trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh 
thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm đùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, 
băng y tế, băng dán y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa 
rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-35423 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A8.1.16; 8.1.18 
(591) Tím, trắng 
(731) Hoàng Thị Thanh Vân  (VN) 

Số nhà 4D6-TT4 khu đô thị Bán Đảo 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; sô cô la; chè (trà); cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-35424 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-35425 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35426 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-35427 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-35428 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam    (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35429 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35430 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-35431 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.2.7; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Hồng, vàng, vàng nhạt, đen, xám, trắng, 

xanh 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Băng thấm (tã giấy); tã giấy cho người già; tã giấy cho trẻ em; băng vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-35432 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.2.7; 26.4.2; 25.5.2; 2.3.1; 1.15.15; 

25.1.6; 10.5.25 
(591) Trắng, xanh, vàng, vàng nhạt, đen, tím, 

tím nhạt, vàng rêu, hồng, xám, hồng 
phấn, nâu 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng thấm (tã giấy); tã giấy cho người già; tã giấy cho trẻ em; băng vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2016-35433 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; 24.1.1; 1.15.15; 3.7.17; 

A26.4.24; 10.5.25 
(591) Trắng, xanh, hồng, tím, vàng, xám, xanh 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Băng thấm (tã giấy); tã giấy cho người già; tã giấy cho trẻ em; băng vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-35434 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.5.1; 1.15.23; A3.9.24; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngôi Nhà Ngoại Ngữ  (VN) 
065 (1) K khu phố 7, phường Uyên 
Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo tiếng Anh, dịch vụ liên kết đào tạo các chương trình tiếng Anh; dịch 
thuật (Anh - Việt, Việt - Anh). 

 

 
(210) 4-2016-35435 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 1.15.23; A3.9.24; 26.13.25; 4.5.21

(591) Xanh lá cây, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngôi Nhà Ngoại Ngữ   (VN) 
065 (1) K khu phố 7, phường Uyên 
Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, dịch vụ liên kết đào tạo; dịch thuật đa ngôn ngữ.  
 

 
(210) 4-2016-35436 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ y tế TOMIHU Việt Nam  
(VN) 
Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng, cồn y tế. 
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(210) 4-2016-35437 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Phạm Thúy Ninh  (VN) 
Thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa.  
 

 
(210) 4-2016-35438 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 18.3.23; 18.3.2 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH HCSP   (VN) 
81 A đường số 8, khu phố 3, phường 

Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất thu hút khí (hoạt chất hoá học).  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu nim (chế phẩm từ cây nim dùng làm mỹ phẩm, có tác dụng 

làm đẹp); bột lá nim (chế phẩm từ cây nim dùng làm mỹ phẩm, có tác dụng làm đẹp). 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chất sát trùng.  
 

 
(210) 4-2016-35439 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Bena  
(VN) 
41/2 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-35440 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; A3.3.24; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần giao nhận 

hàng hóa San Ta   (VN) 
Tòa nhà Thiên Sơn, số 5 (tầng 8) Nguyễn 
Gia Thiều, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thì trường và thăm dò dư luận; quan hệ công 
chúng; tư vấn quản lý kinh doanh nhằm mục đích thương mại. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ 
môi giới vận chuyển hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2016-35441 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A3.4.2; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thanh Nhân 

Food   (VN) 
111/17 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đóng hộp; thịt giăm bông; xúc xích; thịt muối; thịt xông khói; lạp 
xưởng; thực phẩm chế biến đuợc làm từ thịt. 

 

Nhóm 31: Gà sống; vịt sống; heo sống; bò sống; cừu sống; dê sống; tôm sống; cua sống; 
cá sống.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rau củ tươi, thịt, thịt đóng hộp, thịt giăm bông, xúc 
xích, thịt muối, thịt xông khói, lạp xưởng, thực phẩm chế biến được làm từ thịt, gà sống, 
vịt sống, heo sống, bò sống, cừu sống, dê sống, tôm sống, cua sống, cá sống.  

 

 
(210) 4-2016-35442 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh dương 
(731) Cơ sở gia công đóng gói - kinh 

doanh Phương Hiền   (VN) 
42 đường Bùi Thị Xuân, phường 02, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-35449 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Led 
Phó Quý  (VN) 
114 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hộp đèn quảng cáo, tấm nhựa acrylic, áp phích quảng cáo, cột quảng 
cáo bằng kim loại, bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bằng bìa cứng; đại lý quảng cáo; 

quảng cáo ngoài trời, cho thuê vật liệu quảng cáo; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-35450 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) ZHOU JlNG YAO   (CN) 

3B, Building 3, Yufengju, 

Yujinghuayuan, Yingbin Road, 
Dongcheng District, Dongguan City, 

Guangdong Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; trà; mật ong; 
bột nhão; bánh kẹo đường; chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh; gia vị.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; 
cung cấp địa điểm giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; 

lập bảng chỉ dẫn cho trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; trang trí quầy 
hàng; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; quản lý kinh doanh của khách sạn; quản lý thương mại 

việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống 

tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; cho thuê nhà di động; cho thuê 
thiết bị nấu ăn.  
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(210) 4-2016-35451 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 
(731) ZHOU JlNG YAO  (CN) 

3B, Building 3, Yufengju, 
Yujinghuayuan, Yingbin Road, 
Dongcheng District, Dongguan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; trà; mật ong; 
bột nhão; bánh kẹo đường; chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh; gia vị.  

 

 
(210) 4-2016-35452 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 25.12.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Chiêu  (VN) 
79 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  
 

(210) 4-2016-35453 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.3.7; A5.1.5; 25.7.25; A5.5.20; A5.5.21
(591) Cam, nâu, xanh lá nhạt, đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ giải trí vi rút Sáng 
Tạo  (VN) 
007 tòa nhà H1, đường Hoàng Diệu, 
phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; son môi từ dầu dừa và các loại tinh dầu; xà phòng từ dầu dừa; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da từ các loại tinh dầu. 

 

Nhóm 29: Dầu dừa.  
 

 
(210) 4-2016-35454 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Hữu Trí   (VN) 
296 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
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Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-35455 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 1.15.24 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Negu   (VN) 
80/38/24 đường số 12, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn, ga trải giường (drap), gối, đệm (nệm), giấy dán tường, rèm cửa.  
 

 
(210) 4-2016-35456 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A5.3.15; A11.3.3; 24.17.17 
(591) Đen, trắng, xánh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần việt ấn Toàn 
Cầu   (VN) 
114 Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà sữa (trà là 
thành phần chủ yếu); kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả và đồ uống hoa quả, nước giải khát có ga và không ga (đồ 
uống không cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà sữa 
(trà là thành phần chủ yếu); kem lạnh; nước ép hoa quả và đồ uống hoa quả; nước giải 
khát có ga và không ga (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán trà sữa, sinh tố, dịch vụ ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-35459 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 25.1.6; 6.1.2; 

1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt
(731) Công ty TNHH phát triển Toàn 

Phát  (VN) 
 51/3 Lý Phục Man, khu phố 2, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; quảng cáo.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế in ấn; thiết kế vật phẩm 
quảng cáo như bảng hiệu, áp phích. 

 

 
(210) 4-2016-35460 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ và xây 
dựng VAV  (VN) 
D06 khu nhà ở Galleria Nam Sài Gòn, 
18A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng, khuôn gỗ, cửa gỗ, ván sàn gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác, đồ điện gia dụng [thiết bị 
ngành điện dân dụng], giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, 
hàng may mặc và quần áo may sẵn, giày dép, da và giả da, đường, sữa và sản phẩm từ sữa, 
bánh kẹo, mứt, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, gỗ xây dựng; quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát công trình xây dựng; tư 
vấn xây dựng; lắp đặt hệ thống điện trong công trình xây dựng; hoàn thiện công trình xây 
dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp; thiết kế trang trí nội, ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2016-35461 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng nhạt, vàng cam, vàng nâu, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ và dược 
phẩm Khánh Khang  (VN) 
348/4 Vĩnh Viễn, phường 08, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2016-35463 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.5; 26.5.4; 3.13.5 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ Hữu 

Thắng  (VN) 
1039 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ khách 
sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-35464 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Bùi Bá Thắng   (VN) 
Số 1, ngõ 790 Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh, phần mềm ứng dụng cho điện thoại, phần mềm ứng dụng 
cho tivi, phần mềm ứng dụng cho máy tính.  

 

Nhóm 45: Mạng xã hội giải trí đa nền tảng dành cho người nổi tiếng.  
 

 
(210) 4-2016-35466 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Phạm Quang Long  (VN) 
Đường 212 thôn Lật Khê, xã Quang 
Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  
 

 
(210) 4-2016-35467 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.3.5; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VISUCO  (VN) 
Số 5/441 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng. 
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(210) 4-2016-35469 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng An Tài Phát  (VN) 
6/3A9 khu phố 3 quốc lộ 1A, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 

công trình giao thông đường bộ.  
 

 
(210) 4-2016-35470 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.4.1; A24.15.7; 26.4.11 
(591) Xanh lá, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hào Quý  (VN) 
102/3 Tuy Lý Vương, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), đồ 
văn phòng dùng cho trường học; giấy, kẹp giấy; bút.  

 

 
(210) 4-2016-35471 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá nhạt, 

cam, đỏ, tím, vàng, xanh lá đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hào Quý  (VN) 
102/3 Tuy Lý Vương, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
văn phòng dùng cho trường bọc; giấy, kẹp giấy; bút.  

 

 
(210) 4-2016-35472 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiện Tâm 
Thành  (VN) 
80/22 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da và toàn 

thân; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2016-35473 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Phúc Hưng   (VN) 
Số 91 khu phố 1 - 5, thị trấn Vĩnh Bảo, 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
 

 
(210) 4-2016-35475 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.4; 3.7.19; 26.1.1; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và truyền thông giải 
trí Kế Tiếp  (VN) 
218/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 06, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện âm nhạc mang tính chất vui chơi và giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-35476 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.17.5; A26.11.8 

(731) Công ty cổ phần ĐTK  (VN) 
Số 11, ngõ 74 đường Trường Chinh, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, thủy hải sản (không còn sống); trứng; thực phẩm chế biến từ 

thịt; thực phẩm chế biến từ gia cầm; thực phẩm chế biến từ cá; thực phẩm chế biến từ thủy 

hải sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm: thịt, cá, gia cầm, 

thủy hải sản, trứng, thực phẩm chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ gia cầm, thực phẩm 

chế biến từ cá, thực phẩm chế biến từ thủy hải sản. 
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(210) 4-2016-35477 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A24.17.9; 24.17.5 

(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (KY) 

Century Yard, Cricket Square, Hutchins 

Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 

Grand Cayman, British West Indies  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống có thành phần chính là trà; sản phẩm ca cao; cháo ngô; bột yến mạch; 

thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính là gạo; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính 

là ngũ cốc. 
 

(210) 4-2016-35480 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED   (KY) 

Century Yard, Cricket Square, Hutchins 

Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 

Grand Cayman, British West Indies  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống có thành phần chính là trà; sản phẩm ca cao; cháo ngô; bột yến mạch; 

thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính là gạo; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính 

là ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2016-35483 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.3.14; A5.3.13 

(591) Vàng, nâu, xanh lá cây, đen, trắng, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông trùng Hạ 
thảo Vina Việt Nam  (VN) 
Số 699, tổ 10 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ nấm đông trùng hạ thảo. 
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(210) 4-2016-35484 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) UNIFIED SUMMIT RESOURCES PTE. 

LTD.  (SG) 
7 Jalan Kilang, #03-01, 159407, 
Singapore  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Chất làm ngọt tự nhiên; đường; đường dạng lỏng; cà phê; đồ uống trên cơ sở 

sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2016-35485 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(731) UNIFIED SUMMIT RESOURCES PTE. 

LTD.   (SG) 
7 Jalan Kilang, #03-01, 159407, 
Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Chất làm ngọt tự nhiên; đường; đường dạng lỏng; cà phê; đồ uống trên cơ sở 

sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2016-35486 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KIM, SO HEE  (KR) 

46, Daesagwan-ro 11na-gil, Seongbuk-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi thể thao; ví đựng tiền; rương/hòm du lịch; ô; túi đựng đồ trang điểm, 

rỗng; túi đựng đồ vệ sinh và chế phẩm vệ sinh, rỗng. 
 

 
(210) 4-2016-35487 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KIM, SO HEE   (KR) 

46, Daesagwan-ro 11na-gil, Seongbuk-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo đồng phục; quần áo ngủ; giày (không bao gồm giày thể thao); giày thể 
thao; quần áo bơi; áo khoác ngoài; quần áo mặc trong; quần áo dùng ở bãi biển; tất ngắn 
cổ; khăn quàng; găng tay [trang phục]; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; mũ lưỡi trai [đồ đội 
đầu]; thắt lưng [trang phục]; quần áo; quần áo thể thao; khăn choàng cổ (có thể che được 
cả mũi và miệng); áo mưa.  

 

 
(210) 4-2016-35488 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Điện Đại Nam  (VN) 
107E Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); máy in để dùng với máy vi tính; công cụ 
giám sát (phần mềm máy tính). 

 
 

(210) 4-2016-35489 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A26.5.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Điện Đại Nam   (VN) 
107E Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); máy in để dùng với máy vi tính; công cụ 
giám sát (phần mềm máy tính). 

 
 

(210) 4-2016-35490 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Điện Đại Nam   (VN) 
107E Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình 

máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); máy in để dùng với máy vi tính; công cụ 
giám sát (chương trình máy tính). 
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(210) 4-2016-35491 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A26.5.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Điện Đại Nam   (VN) 
107E Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình 
máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); máy in để dùng với máy vi tính; công cụ 
giám sát (chương trình máy tính). 

 

 
(210) 4-2016-35492 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; A26.5.24; 26.4.7; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH Giám Định 

Trung Quốc (Việt Nam)  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Phú Tài, số 278 Nguyễn 
Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh; đánh giá công việc thương mại; khảo sát kinh 
doanh; nghiên cứu về thương mại; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám định bao gồm giám định về số lượng hàng hóa; giám định về 
chất lượng hàng hóa; giám định về bao bì hàng hóa; giám định giá trị hàng hóa; giám 
định về xuất xứ hàng hóa; giám định về tổn thất của hàng hóa; giám định về độ an toàn 
của hàng hóa; giám định về tiêu chuẩn vệ sinh; giám định phòng dịch; giám định kết quả 
thực hiện dịch vụ; giám định phương pháp cung ứng dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2016-35493 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH kính mắt Việt 

Bảo  (VN) 
Nhà ông Cát, thôn Bắc Lịch Động, xã 
Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
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(210) 4-2016-35494 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH kính mắt Việt 
Bảo   (VN) 
Nhà ông Cát, thôn Bắc Lịch Động, xã 

Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2016-35495 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.4.2; 26.1.1 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(731) Nguyễn Khắc Ngữ  (VN) 
Thôn Đức Thành, xã Đức Mạnh, huyện 

§¾k Mil, tỉnh §¾k Nông 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi, cây bơ giống. 
 

 
(210) 4-2016-35496 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A25.7.21 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Trí Nam  (VN) 
Phòng 306, tòa nhà CT6-DN2 khu đô thị 

mới Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng của máy tính; phần mềm trò chơi máy vi tính. 
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(210) 4-2016-35497 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.13.1; A1.13.10; 

1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

đỏ cam, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ và tin học 3C  (VN) 
Nhà số 9, ngõ 103/8, tổ 4A, đường Định 
Công Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán về máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông, thiết 

bị nghe nhìn, đồ điện gia dụng (cụ thể, máy lạnh, máy xay thực phẩm, bếp điện từ cảm 
ứng), giường, tủ, bàn ghế. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt máy móc, lắp đặt hệ thống viễn thông, lắp đặt 
máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2016-35502 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Đức Bình  (VN) 

195 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ sức khỏe tập luyện yoga; tổ 

chức các hoạt động thể thao, văn hóa; huấn luyện học viên; đào tạo giáo viên.  
 

 
(210) 4-2016-35503 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; A1.5.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoàng Luân  (VN) 
B 17/21 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2016-35504 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Phương Lan  (VN) 
Số 004, tòa nhà An Hòa 6, khu dân cư 
Nam Long, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho 

thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ vận tải bằng đường bộ, 
đường thuỷ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bún, phở; quán rượu, quán bar.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng; 
dịch vụ về sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý quyền tác giả và quyền liên quan; dịch vụ li- 
xăng sở hữu trí tuệ. 

 
 

(210) 4-2016-35505 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Phương Lan   (VN) 
Số 004, tòa nhà An Hòa 6, khu dân cư 
Nam Long, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bún, phở; quán rượu, quán bar.   

 
 

(210) 4-2016-35507 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; A26.11.9; 

26.4.7; 26.4.2 
(591) Đỏ, xám bạc, cam 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá 

cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc 

lá để hít; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì gà, xì gà loại nhỏ hở 

hai đầu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; vật dụng cho người hút thuốc lá cụ thể là 

hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại quý, tẩu 
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hút thuốc lá không bằng kim loại quý; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy, 

đầu lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc 

lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; 

sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng; thiết bị và bộ phận điện tử dùng để 

nung nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-35508 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; A26.11.9; 

26.4.7; 26.4.2 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá 

cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc 

lá để hít; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì gà, xì gà loại nhỏ hở 

hai đầu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; vật dụng cho người hút thuốc lá cụ thể là 

hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại quý, tẩu 

hút thuốc lá không bằng kim loại quý; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy, 

đầu lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc 

lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; 

sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng; thiết bị và bộ phận điện tử dùng để 

nung nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-35509 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh  (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2016-35510 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2016-35511 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-35512 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-35513 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-35514 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2016-35515 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2016-35516 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2016-35517 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2016-35518 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC  (AE) 
Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-35519 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC  (AE) 
Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-35521 (220) 09.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 3.7.6; A3.7.24 
(591) Vàng, trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thảo   (VN) 
Số 39 F, Đường Thành, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; các món ăn, thực phẩm chế biến từ thịt vịt. 
 
 

(210) 4-2016-35522 (220) 09.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam  (VN) 
366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-35523 (220) 09.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(591) Nâu, trắng (540) 

  

(731) Lê Tuấn Cường  (VN) 
575/27 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-35525 (220) 09.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá, xanh dương, tím, 

đen, nâu, hồng 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Bách   (VN) 
43/5 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-35526 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đào tạo và tư vấn đầu tư Sài 
Gòn  (VN) 
178/40 Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, hoạt động văn phòng: Tư 
vấn tổ chức và quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-35528 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; 2.9.20 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vinh Khánh Phong  (VN) 
190/8 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, dùng để bao gói.  

 

 
(210) 4-2016-35531 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm YE WON  (VN) 
307H Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nữ; quần áo thời trang nam; quần áo thời trang trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-35532 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, nâu đỏ 

(540) 

 

(731) Võ Văn Khá  (VN) 
256/9M/8 đường Lạc Long Quân, 
phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-35533 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.24; 25.7.25; 5.9.24 
(591) Xanh lá 
(731) Nguyễn Đức Hiếu  (VN) 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: rau, củ, quả (tươi sống), rau, củ, quả (sơ chế); mua 
bán các loại nước ép hoa quả; mua bán sữa; mua bán thực phẩm đóng gói. 

 

 
(210) 4-2016-35534 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.2.7; 18.2.1 
(731) YOUNG JIN INDUSTRY CO., LTD.  

(KR) 
367-26 (Seokjeong-li), Daegotbuk-ro, 
Daegot-myeon Gimpo-si Gyeonggi-do 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; ngăn đựng của đồ đạc; giá để đồ đạc; bộ phận của đồ đạc 

trong nhà, đồ đạc trong nhà bằng kim loại; khung treo hàng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-35535 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 
(731) Hoàng Thị Liên  (VN) 

Thôn 10A, xã Hải Xuân, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn phục vụ các món hải sản; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng tự thực hiện; quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2016-35536 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH tự động hóa và 

phát triển công nghệ Hạ 
Long   (VN) 
Số nhà 686, đường Vũ Văn Hiếu, phường 
Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến tần; máy biến áp; bộ cảm biến; bộ khởi động mềm; bộ đổi điện; thiết 
bị phân phối và điều khiển điện. 
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(210) 4-2016-35537 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; A5.3.13; 

5.13.25 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL  
(VN) 
02 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 

tua du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không, vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu kho hàng hóa; đại lý vé 
máy bay, vé tàu hỏa. 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: sân golf, sân tennis, bowling, hồ bơi, các 
trò chơi, trò chơi điện tử, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi da, tổ 
chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ karaoke; 
dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
 

(210) 4-2016-35538 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 5.13.25; 25.1.9 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL  
(VN) 
02 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 

tua du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không, vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu kho hàng hóa; đại lý vé 
máy bay, vé tàu hỏa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: sân golf, sân tennis, bowling, hồ bơi, các 
trò chơi, trò chơi điện tử, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi da, tổ 
chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ karaoke; 
dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort).   
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(210) 4-2016-35539 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL  
(VN) 
02 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 

tua du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không, vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu kho hàng hóa; đại lý vé 
máy bay, vé tàu hỏa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: sân golf, sân tennis, bowling, hồ bơi, các 
trò chơi, trò chơi điện tử, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi da, tổ 
chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ karaoke; 
dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort).   

 

 
(210) 4-2016-35540 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Đại ĐL  
(VN) 
Dinh 1, đường Trần Quang Diệu, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường, nhượng quyền thương mại; quảng 

cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: hàng trang trí nội thất (như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, 
gương, tượng điêu khắc), hàng thủ công mỹ nghệ (như: ly, chén, lọ hoa bằng gồm sứ, đồ 
mây tre đan, đồ thổ cẩm, đồ thủy tinh, phù điêu), dụng cụ thể dục thể thao (như: thiết bị 
luyện tập thể hình, máy chạy bộ, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, vợt tennis, vợt cầu 
lông), đồ chơi trò chơi, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh (như: chất chống đổ mồ 
hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân), đèn điện, bộ đèn điện, thiết bị vệ sinh (như: 
vòi sen, bệ xí vệ sinh, chậu rửa mặt (lavabo), bồn tắm, buồng tắm gương sen (có vách 
ngăn đóng kín), hàng kim khí điện máy (như: ti vi, máy ghi âm, máy chụp hình, máy nghe 
nhạc, đầu thu kỹ thuật số, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, bình nóng lạnh dùng trong nhà 
tắm, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi), máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính (như: 
chuột máy tính, bàn phím, màn hình, loa, thiết bị lưu trữ dữ liệu - USB) vật liệu xây dựng 
(như: sơn, kính xây dựng, ván lót sàn, thảm phủ sàn, thảm treo tường, giấy dán tường), đồ 
dùng phòng ngủ (như: chăn, ga, gối, nệm, rèm), đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), 
vải, quần, áo, giày, dép, mũ (nón), vớ (tất), thắt lưng (trang phục), đồ da và giả da (như: 
túi xách, túi du lịch, cặp, ba lô, ví), mắt kính, đồng hồ, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, 
tranh, ảnh, vật tư ngành ảnh, tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính, mắt kính, máy ảnh, 
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phim ảnh, máy quay phim, điện thoại, máy nhắn tin, mày bộ đàm, xe tải, xe ô tô, xe mô 
tô, xe máy, xe có động cơ, xăng, dầu, dầu nhờn, lương thực (như: gạo tẻ, gạo nếp, lúa mì, 
ngô, khoai), thực phẩm (như: sữa, thịt đóng hộp, cá đóng hộp, giò chả, nước mắm, rau 
đóng hộp cà phê, trà, ca cao, bột ngũ cốc, bánh ngọt bánh pizza), đồ uống không cồn, đồ 
uống có cồn, bia, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lào. 

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn về bất động sản; môi giới bất động 
sản; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp, dịch vụ sửa chữa nhà; dịch vụ sửa 
chữa xe gắn máy; dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử-viễn thông-thiết bị phát sóng và linh 
kiện điện thoại; dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ san lắp mặt bằng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 
tua du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không; vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu kho hàng hóa; đại lý vé 
máy bay, vé tàu hỏa.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ in ấn; dịch vụ xử lý nước; 
dịch vụ điêu khắc; dịch vụ chế biến thủy sản. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: sân golf, sân tennis, bowling, hồ bơi, các 
trò chơi, trò chơi điện tử, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi da; tổ 
chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ biểu diễn văn nghệ như: múa rối, ca múa nhạc, biểu diễn 
thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ karaoke; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort).   

 

 
(210) 4-2016-35541 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Phương 
§L  (VN) 
Biệt thự 27A Trần Hưng Đạo, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường, nhượng quyền thương mại; quảng 

cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: hàng trang trí nội thất (như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, 

gương, tượng điêu khắc), hàng thủ công mỹ nghệ (như: ly, chén, lọ hoa bằng gồm sứ, đồ 

mây tre đan, đồ thổ cẩm, đồ thủy tinh, phù điêu), dụng cụ thể dục thể thao (như: thiết bị 

luyện tập thể hình, máy chạy bộ, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, vợt tennis, vợt cầu 

lông), đồ chơi trò chơi, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh (như: chất chống đổ mồ 

hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân), đèn điện, bộ đèn điện, thiết bị vệ sinh (như: 

vòi sen, bệ xí vệ sinh, chậu rửa mặt (lavabo), bồn tắm, buồng tắm gương sen (có vách 

ngăn đóng kín), hàng kim khí điện máy (như: ti vi, máy ghi âm, máy chụp hình, máy nghe 

nhạc, đầu thu kỹ thuật số, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, bình nóng lạnh dùng trong nhà 
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tắm, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi), máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính (như: 

chuột máy tính, bàn phím, màn hình, loa, thiết bị lưu trữ dữ liệu - USB) vật liệu xây dựng 

(như: sơn, kính xây dựng, ván lót sàn, thảm phủ sàn, thảm treo tường, giấy dán tường), đồ 

dùng phòng ngủ (như: chăn, ga, gối, nệm, rèm), đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), 

vải, quân, áo, giày, dép, mũ (nón), vớ (tất), thắt lưng (trang phục), đồ da và giả da (như: 

túi xách, túi du lịch, cặp, ba lô, ví), mắt kính, đồng hồ, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, 

tranh, ảnh, vật tư ngành ảnh, tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính, mắt kính, máy ảnh, 

phim ảnh, máy quay phim, điện thoại, máy nhắn tin, mày bộ đàm, xe tải, xe ô tô, xe mô 

tô, xe máy, xe có động cơ, xăng, dầu, dầu nhờn, lương thực (như: gạo tẻ, gạo nếp, lúa mì, 

ngô, khoai), thực phẩm (như: sữa, thịt đóng hộp, cá đóng hộp, giò chả, nước mắm, rau 

đóng hộp cà phê, trà, ca cao, bột ngũ cốc, bánh ngọt bánh pizza), đồ uống không cồn, đồ 

uống có cồn, bia, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lào. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp, dịch vụ sửa chữa nhà; dịch vụ sửa 

chữa xe gắn máy; dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử-viễn thông-thiết bị phát sóng và linh 

kiện điện thoại; dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ san lắp mặt bằng. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ in ấn; dịch vụ xử lý nước; 

dịch vụ điêu khắc; dịch vụ chế biến thủy sản.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: sân golf, sân tennis, bowling, hồ bơi, các 

trò chơi, trò chơi điện tử, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi da; tổ 

chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ biểu diễn văn nghệ như: múa rối, ca múa nhạc, biểu diễn 

thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ karaoke; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim. 
 

(210) 4-2016-35542 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.9.1; 25.1.25 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Phương 
§L  (VN) 
Biệt thự 27A Trần Hưng Đạo, phường 

10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn về bất động sản; môi giới bất động 

sản; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 

tua du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không; vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu kho hàng hóa; đại lý vé 

máy bay, vé tàu hỏa.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 

(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort).   
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(210) 4-2016-35544 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 11.3.18 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, xanh lá mạ, nâu 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Giống cây trồng Thái Bình  
(VN) 
Số 36, phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Lúa mạch đã bóc vỏ; bột lúa mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngũ cốc; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu, nhập khẩu: hạt giống lúa, hạt giống ngũ cốc, mầm hạt 
giống cho lĩnh vực thực vật học, lúa mạch đã bóc vỏ, bột lúa mạch, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

 
(210) 4-2016-35545 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Marion, CÐcile Vigot  (FR) 

6 Avenue Germaine, 06300 Nice, France

(540) 

  

(740) C«ng ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm khác (mỹ phẩm, đồ trang điểm), đồ trang 
điểm (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-35546 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A25.7.21; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh da trời, 

vàng, tím, hồng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Sakura Việt 
Nam   (VN) 
Lô GD4-2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn, dung môi dùng cho sơn dầu, dung môi dùng cho véc ni. 
 

Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu công nghiệp; chất kết dính dùng cho sơn, chất pha 
loãng cho sơn; sơn lót; véc ni.  

 
Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trát tường; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-35547 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất mỹ phẩm Trung Nam  
(VN) 
Lô I.5, đường số 6 cụm công nghiệp, xã 
Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-35548 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất mỹ phẩm Trung Nam  
(VN) 
Lô I.5, đường số 6 cụm công nghiệp, xã 
Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-35549 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 8.1.25; A8.5.3 
(591) Xanh, trắng, hồng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) UBND huyện Tuy Phước, tỉnh 
Bình Định   (VN) 
290 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nem, chả (có sự khác biệt về tên gọi cho sản phẩm ở các vùng miền, nem chợ 

Huyện là loại sản phẩm đươc lên men từ thịt, chế biến không qua xử lý nhiệt; chả chợ 
Huyện là loại sản phẩm được hấp chín từ thịt, chế biến có qua xử lý nhiệt). 
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Nhóm 35: Kinh doanh nem, chả.  
 

 
(210) 4-2016-35550 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.1.13; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoa Thái  (VN) 
68 Trần Đại Nghĩa, khu phố 1, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không khí); quạt (bộ phận của 
hệ thống điều hóa không khí); thiết bị lạnh không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị 
lọc không khí. 

 

 
(210) 4-2016-35551 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.4.24 
(591) Trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Hoàn   (VN) 
Số 51 ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-35553 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BB SKINCARE  
(VN) 
20/11 Nguyễn Nhược Thị, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-35554 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH BB SKINCARE  
(VN) 
20/11 Nguyễn Nhược Thị, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-35555 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư  và phát 
triển Hồng Phước  (VN) 
58/36A Phan Văn Trị, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy, đồ đi ở chân, trang phục dệt kim, quần áo da, quần áo may 

sẵn, giày.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, tổ 

chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng, tổ chức hội chợ thương mại cho 

mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, quảng cáo, phân phát hàng mẫu. 
 

 
(210) 4-2016-35556 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Việt   (VN) 
Số 39, phố Thịnh Yên, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; đầu đĩa DVD; loa; micrô; bộ thiết bị điện báo vô 

tuyến; thiết bị truyền phát âm thanh. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy thu thanh và thu hình; mua bán thiết bị truyền phát âm thanh: 

mua bán âm ly; xuất nhập khẩu loa; mua bán đầu đĩa DVD; xuất nhập khẩu đầu đĩa DVD. 
 

 
(210) 4-2016-35558 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.7.6; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BK VINA   (VN) 
Lô A-5C-CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 21: Khay và nắp khay dùng đựng thực phẩm bằng thép không gỉ, nồi và nắp nồi 

(không dùng điện); chảo (không dùng điện); khay bằng nhôm.  
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(210) 4-2016-35560 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 1.15.15 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PJV   (VN) 
Lô 7, đường 5c, kcn Nhơn Trạch 2, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông ly tâm cường độ cao PHC.  

 

 
(210) 4-2016-35561 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Hoàng Châu  
(VN) 
Số 72/12/3 đường HT23, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-35562 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh  (VN) 
Số 21.05 tháp T3 Riviera Point, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-35563 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Quốc tế Mỹ 

Đình  (VN) 
Số 307, phố Bạch Mai, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; giám sát 

việc xây dựng công trình; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.  
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(210) 4-2016-35564 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.23; 1.5.1; 1.13.1 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Kinh doanh  (VN) 
Số 19, ngõ 298 phố Ngọc Lâm, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 

hộ; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-35565 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư APG  (VN) 
Số 301, tầng 3 tòa 25T1 Hoàng Đạo 

Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Môi giới vận tải; môi giới vận chuyển hàng hoá; bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận 

chuyển hành khách; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ 

giao hàng.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại 

ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo 

chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; điều hành các lớp thể dục thể hình; 

tổ chức và sắp xếp các buổi hội thảo; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí, thông tin 

giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức 

khỏe; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); cung cấp dịch vụ hát Karaoke; cung cấp tiện 

nghi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quầy rượu; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; xoa bóp; dịch 

vụ tắm hơi; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh.  
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(210) 4-2016-35568 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Tâm Thanh  
(VN) 
Lô C1 - 28 Nguyễn Xuân Khoát, phường 
An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa: hàng dùng cho khách sạn: váy giường, bảo vệ đệm, 
đệm tăng tiện nghi, tấm trải, ga trắng, vỏ gối, ruột gối, vỏ chăn, ruột chăn, ga chống thấm, 
tấm trang trí, vỏ gối tựa, ruột gối tựa, khăn tắm, khăn tay, khăn mặt, thảm chân, áo choàng 
tắm, áo choàng ngủ, khăn ăn, khăn bàn, trang trí bàn, váy ghế, váy bàn, nơ ghế, khăn lót 
ăn, rèm cửa, dép đi trong phòng, rèm cửa, dép đi trong phòng, giường, kệ để giày dép, 
nệm lò xo liên kết, nệm lò xo túi, cao su, nệm lò xo túi, nệm bông ép, nệm bông ép 
mousse, nệm sơ dừa, nệm cao su thiên nhiên, nệm titan, nệm cao su tổng hợp, nệm 
mousse, nệm PE, nệm chần gòn, nệm chiếu, bộ ga phủ, bộ ga bọc, bộ ga trải, chăn (mÒn), 
thú bông, chiếu, gối quàng cổ, màn (mùng).  

 

 
(210) 4-2016-35570 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 25.1.6; A9.7.19 
(731) BIG C SUPERCENTER PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
97/11, 6th Floor Rajdamri Road, 
Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm nấu chín đông lạnh được làm từ thịt; thực phẩm nấu chín đông lạnh 
được làm từ rau; thực phẩm nấu chín đông lạnh được làm từ hải sản; thịt đông lạnh; gia 
cầm đông lạnh; hải sản đông lạnh; dầu vừng; dầu ăn; nước mắm. 

 

Nhóm 30: Sốt hương liệu cho thực phẩm; sốt gia vị; gia vị cho thực phẩm; sốt cho thực 
phẩm; gia vị; sốt dùng để nấu ăn; sốt cà chua; sốt cay; sốt (gia vị); bột gia vị. 

 

 
(210) 4-2016-35571 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vạn 

Cường Phát  (VN) 
299/28C đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1404 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-35572 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vạn 

Cường Phát  (VN) 
299/28C đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35573 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vạn 

Cường Phát  (VN) 
299/28C đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35574 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vạn 

Cường Phát  (VN) 
299/28C đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35575 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.6; 25.12.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo; bánh ngọt; kẹo cứng; kẹo mềm; sô cô la, cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: bánh, kẹo, bánh ngọt, kẹo cứng, 
kẹo mềm, sô cô la, mứt, đường ăn, cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-35576 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Tuệ Minh   (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; kẹo cứng; kẹo mềm; sô cô la. 

 

 
(210) 4-2016-35580 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha Na Phú Quốc  
(VN) 
Tổ 10, khu phố 7, đường Trần Hưng 
Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn, quán ăn; dịch vụ lưu trú như chỗ trọ. 

 

 
(210) 4-2016-35581 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.7; A5.1.16; 26.4.1 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Du lịch Vĩnh Long  (VN) 
64R, Phan Văn Đáng, khóm 5, phường 9, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch; các dịch vụ về thông báo các chuyến vận chuyển hành khách 

hay vận chuyển hàng hoá do người môi giới và các hãng du lịch thực hiện, thông tin về 
biểu giá, bảng giờ và phương thức vận chuyển.  
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(210) 4-2016-35582 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.7.6; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in bao bì Chân 
Thiện Mỹ  (VN) 
390/34/6/1 quốc lộ 1A, khu phố 3, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in ảnh chụp; in mẫu vẽ; in trên lụa.  
 

 
(210) 4-2016-35583 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
Socenor  (VN) 
Số nhà 4/15/96 Đại Từ, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-35584 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Goldhealth Việt Nam  (VN) 
Số nhà 102, khu tập thể Yên Ngưu, thị 

trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-35585 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35586 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35587 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-35588 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35589 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35590 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-35591 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35592 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 3.7.3; A3.7.24 
(731) KIL YOUNG, LEE  (KR) 

22-15, Todang-ro 104beon-gil, 
Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 
10508, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu; nhà hàng thức ăn nhanh; nhà hàng Hàn Quốc; 
nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến từ gà; chuỗi nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến từ 
gà; dịch vụ cung cấp thức ăn do chuỗi nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-35594 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.3.4 
(731) SPECULUM CO., LTD  (KR) 

31-15, Gangnam-daero 156-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (quang học); kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thấu kính 

quang học; kính râm; gọng kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2016-35595 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 1.15.15; 

A26.4.24; A3.13.6; A3.13.24 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, 

vàng cam 
(731) Lê Đàm Quang Huy  (VN) 

77 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ; dịch vụ trưng bày để bán 

và bán ở siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng nhỏ cụ thể là bán buôn và bán lẻ các sản phẩm 

sau: thực phẩm có thể là các thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng như nguồn gốc từ 
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thực vật và các sản phẩm làm vườn khác có thể ăn được, đã được chế biến dùng làm đồ ăn 

hoặc để bảo quản bao gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, 

nước thịt nấu đông, cá nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối, thịt, quả tươi, thảo mộc tươi, rau 

tươi, sữa, thực phẩm ăn nhanh có thể là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã 

chế biến dùng làm đồ ăn hoặc để bảo quản cũng như các gia vị để cải thiện hương vị thực 

phẩm bao gồm thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc, đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, thức ăn cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, bánh 

mỳ, bột mì, gạo, mì sợi, miến, mì ống, hạt, cá đóng hộp, trái cây đóng hóp, thịt đóng hộp, 

rau đóng hộp, cá thu sốt cà chua (đóng hộp), cá ngừ ngâm dầu thực vật (đóng hộp), mứt 

nhão, kem, sữa bột, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, các sản phẩm sữa, thực phẩm trên cơ sở 

yến mạch, thức ăn đặc sản, xúc xích, thịt giăm bông, thực phẩm và chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế và thú y, thực phẩm cho em bé bao gồm thực phẩm ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm, dầu dùng cho mục đích 

làm sạch, trái cây đông lạnh, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, đá lạnh có thể ăn được, thực 

phẩm đông lạnh, rau đông lạnh, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và 

không dùng trong y tế, dung dịch lau sàn nhà, nhà tắm, dung dịch xử lý thông tắc (dạng 

túi), nước rửa kính, chất làm mềm vải (dùng để giặt), đồ uống không cồn, nước khoáng, 

nước uống, si-rô cô đặc, nước ép, gia vị, nông sản khô (đậu, bắp, tiêu, mộc nhĩ), bột mỳ, 

mỳ sợi, bún, phở, hủ tiếu, đồ hộp, thực phẩm chay, sữa, sữa chua, dầu ăn, gạo, rau củ, trái 

cây các loại, thịt (heo, bò, gia cầm), trứng gia cầm, đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm (bút, 

tập vở, cặp xách, ba lô, keo dán, bìa sách, băng đĩa nhạc), đồ lưu niệm, quần áo thời trang, 

vải sợi, hàng may mặc, giày dép, băng vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, bột giặt, kem giặt, đồ 

gia dụng (ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ 

lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, 

điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình, lương thực thực phẩm, thủy hải sản các 

loại (tôm, cua, cá, mực), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thuỷ tinh (tượng, lọ hoa, 

chén, đĩa); quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tiếp thị để bán hàng; tổ chức hội chợ, triển 

lãm để giới thiệu hàng hóa nhằm mục đích bán hàng.  
 

 
(210) 4-2016-35596 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A11.1.4; A26.11.12; A26.11.8 

(591) Đen, đỏ 

(731) HYUN JUNG KIM   (KR) 

Dae Jeon Street, Yuseoung Gu, Won Nae 

Dong, Jin Jam Town, Block 104 Unit 

109 Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống. 
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(210) 4-2016-35598 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Trần Quang   (VN) 
Số 39 Đỗ Ngọc Du, phường Đồng Nhân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2016-35599 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
Thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2016-35600 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Ngọc Quỳnh Phát   (VN) 
Thôn Chợ Tổng (tại nhà bà Nguyễn Thị 
Huệ), xã Lưu Kiếm, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bim bim. 
 

 
(210) 4-2016-35601 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.15.15; 25.7.20; 

A25.7.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương nhạt
(731) TOSHINO SUPPLY CO., LTD.   (TH) 

455/564 Charansanitwong 35, 
Charansanitwong Road, Bangkhunsri, 
Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ chỉnh lưu điện; đèn chớp (tín hiệu phát sáng); 
dây cáp điện; chuông điện báo động.  
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(210) 4-2016-35602 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA RENOWN (also 

trading as Renown Incorporated)   (JP) 
TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc bảo vệ cho điện thoại thông minh; khung ảnh kỹ thuật số; máy ảnh 
[chụp ảnh]; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; pin điện/ắc quy điện; phim hoạt 
hình; nam châm trang trí; bít tất, sưởi bằng điện.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang 
sức; vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; trâm gài đầu [đồ kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ kim hoàn]; 
nhẫn [đồ kim hoàn]; hoa tai; vòng đeo chìa khoá [đồ trang sức giả rẻ tiền]; đồng hồ đeo 
tay; đồng hồ.  

 

Nhóm 18: Da thuộc (thô hoặc bán thành phẩm); túi xách tay; túi dùng để đi mua sắm; ba 
lô; vali; bao nhỏ bằng da thuộc dùng để bao gói; túi cầm tay của phụ nữ; ví bỏ túi; bao để 
móc chìa khóa (làm bằng da thuộc); ví đựng danh thiếp; túi, cụ thể là túi du lịch, túi dùng 
ở bãi biển, túi sách học sinh, túi dùng cho công việc; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho 
đồ đạc; dây buộc bằng da; ô; gậy chống; yên cương; ruột động vật dùng để làm xúc xích.  

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo, trang phục may sẵn; quần áo mặc ngoài cùng; 
quần áo đan (trang phục); áo choàng ngoài; áo khoác ngoài (áo jacket); áo sơ mi, áo 
phông; áo len dài tay; áo pacca (parka); bộ quần áo; váy; quần dài; áo nịt ngoài; tạp dề 
(trang phục); quần áo ngủ; quần áo bó; quần áo lót; áo nịt len (trang phục); tã lót trẻ sơ 
sinh (quần áo); quần tắm; áo mưa; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; giày; giày 
cao cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; mũ; tất dài; trang phục dệt 
kim; bít tất ngắn cổ; quần ống bó sát; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; 
thắt lưng (trang phục); áo choàng lễ; khăn chùm đầu; dải khăn choàng qua vai dùng trong 
các cuộc thi; mũ đội khi tắm; nạ che mặt khi ngủ; quần áo, trang phục cưới.  

 

Nhóm 26: Đồ ren tua kim tuyến; vật trang trí dùng cho quần áo; kẹp tóc; đồ trang trí cho 
mái tóc; cúc/khuy cho quần áo, trang phục; tóc giả; kim, cụ thể là kim móc, kim để mạng 
vá, kim thêu; hoa giả; phiến sừng ở hàm cá voi dùng cho áo nịt ngực; miếng dán nhiệt để 
sửa chữa đồ vải; vật dụng đóng nhãn chữ lồng đế đánh dấu cho vải.  

 

 
(210) 4-2016-35603 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18 
(731) Phạm Thị Thanh Huyền  (VN) 

Số 411-A3, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Chổi lau nhà; các loại bàn chải; các tấm đệm dùng để chà xát hoặc làm sạch; 
các loại bọt biển dùng cho gia đình; nùi cao su dùng để cọ rửa; các loại chất liệu dệt dùng 
để lau chùi, làm sạch và đánh bóng.  

 

(210) 4-2016-35604 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Chu Hải Hà  (VN) 

Nhà số 3, ngõ 508, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật như: dầu làm từ hạt hướng dương; dầu dừa; dầu hạt cải; dầu ngô; 
dầu ô liu; dầu vừng (tất cả dùng cho thực phẩm).  

 
 

(210) 4-2016-35605 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 

xuất Quang Hà  (VN) 
Số 84, Lê Gia Định, phường Đồng Nhân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện phun sương; thiết bị sinh hơi nước; quạt gió [điều hòa không khí]; 
máy làm mát không khí; quạt hút, quạt hút ly tâm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, mua bán các sản phẩm gồm: quạt điện phun 
sương, thiết bị sinh hơi nước, quạt gió [điều hoà không khí], máy làm mát không khí, quạt 
hút, quạt hút ly tâm, máy phun sương, quạt điện dùng cho cá nhân, quạt công nghiệp, thiết 
bị điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí].  

 

(210) 4-2016-35607 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.10; 26.1.11 
(591) Vàng, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch quốc tế Bình Minh  
(VN) 
Nhà riêng ông Lê Anh Đại, tổ 1, đường 
Lê Khôi kéo dài, phường Phố Mới, thành 
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; vận tải hành 
khách theo hợp đồng. 
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(210) 4-2016-35608 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.4.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Tân Phạm Nguyên  
(VN) 
453/4 Nguyễn Kiệm, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước uống; thiết bị khử trùng; van điều chỉnh lượng khí 
cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước; thiết bị làm lạnh đồ uống.  

 
 

(210) 4-2016-35609 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trà - cà phê 
Nhân Thành  (VN) 
Số 396, đường Tôn Đức Thắng, tổ 5, 
khóm Long Thạnh B, phường Long 
Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, chè. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu trà, cà phê, chè.  
 

 
(210) 4-2016-35610 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP   (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép; kim loại màu; sản phẩm thép sau cán; nguyên liệu luyện, cán thép bao 
gồm: quặng sắt, gang, phôi thép.  

 

Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa; gạch ốp lát; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu sản phẩm thép các loại và nguyên 
nhiên liệu cán thép, kim loại màu, vật tư thứ liệu, xăng, dầu, mỡ, ga, xi măng, vật liệu xây 
dựng, các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát 
triển ngành thép, khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng); xuất khẩu lao động; mua bán 
khoáng sản; đại lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn và mỡ máy.  
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Nhóm 36: Mua, bán và cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê đất khu công 
nghiệp; mua, bán và cho thuê nhà ở, cho thuê nhà xưởng.  

 
Nhóm 37: Khai thác quặng sắt, than mỡ và các nguyên liệu trợ dung cho công nghiệp sản 
xuất thép; dịch vụ xây dựng; xây dựng khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống thiết bị dẫn khí; 
xây lắp công trình sản xuất thép; tư vấn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình sản 
xuất thép, công trình công nghiệp và dân dụng.  

 
Nhóm 39: Khai thác cảng và dịch vụ giao nhận; cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch, lữ hành 
nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.   

 
Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; đào tạo nghề cho ngành sản xuất thép và vật 
liệu kim loại.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thiết kế: công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp 
và dân dụng; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành thép; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thép và vật liệu 
kim loại, gia công, tráng phủ mạ kim loại.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-35611 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xám, trắng 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP    (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép; kim loại màu; sản phẩm thép sau cán; nguyên liệu luyện, cán thép bao 

gồm: quặng sắt, gang, phôi thép.   
 

Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa; gạch ốp lát; vật liệu xây dựng phi kim loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu sản phẩm thép các loại và nguyên 
nhiên liệu cán thép, kim loại màu, vật tư thứ liệu, xăng, dầu, mỡ, ga, xi măng, vật liệu xây 
dựng, các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát 
triển ngành thép, khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng); xuất khẩu lao động; mua bán 
khoáng sản; đại lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn và mỡ máy.  

 
Nhóm 36: Mua, bán và cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê đất khu công 
nghiệp; mua, bán và cho thuê nhà ở, cho thuê nhà xưởng.   
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Nhóm 37: Khai thác quặng sắt, than mỡ và các nguyên liệu trợ dung cho công nghiệp sản 
xuất thép; dịch vụ xây dựng; xây dựng khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống thiết bị dẫn khí; 
xây lắp công trình sản xuất thép; tư vấn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình sản 
xuất thép, công trình công nghiệp và dân dụng.   

 

Nhóm 39: Khai thác cảng và dịch vụ giao nhận; cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch, lữ hành 
nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.    

 

Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; đào tạo nghề cho ngành sản xuất thép và vật 
liệu kim loại.   

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thiết kế: công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp 
và dân dụng; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành thép; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thép và vật liệu 
kim loại, gia công, tráng phủ mạ kim loại.   

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-35613 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP    (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép; kim loại màu; sản phẩm thép sau cán; nguyên liệu luyện, cán thép bao 
gồm: quặng sắt, gang, phôi thép.   

 

Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa; gạch ốp lát; vật liệu xây dựng phi kim loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu sản phẩm thép các loại và nguyên 
nhiên liệu cán thép, kim loại màu, vật tư thứ liệu, xăng, dầu, mỡ, ga, xi măng, vật liệu xây 
dựng, các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát 
triển ngành thép, khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng); xuất khẩu lao động; mua bán 
khoáng sản; đại lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn và mỡ máy.  

 

Nhóm 36: Mua, bán và cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê đất khu công 
nghiệp; mua, bán và cho thuê nhà ở, cho thuê nhà xưởng.   

 

Nhóm 37: Khai thác quặng sắt, than mỡ và các nguyên liệu trợ dung cho công nghiệp sản 
xuất thép; dịch vụ xây dựng; xây dựng khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống thiết bị dẫn khí; 
xây lắp công trình sản xuất thép; tư vấn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình sản 
xuất thép, công trình công nghiệp và dân dụng.   
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Nhóm 39: Khai thác cảng và dịch vụ giao nhận; cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch, lữ hành 
nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.    

 
Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; đào tạo nghề cho ngành sản xuất thép và vật 
liệu kim loại.   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thiết kế: công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp 
và dân dụng; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành thép; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thép và vật liệu 
kim loại, gia công, tráng phủ mạ kim loại.   

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-35614 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP    (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; kim loại màu; sản phẩm thép sau cán; nguyên liệu luyện, cán thép bao 

gồm: quặng sắt, gang, phôi thép.   
 

Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa; gạch ốp lát; vật liệu xây dựng phi kim loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu sản phẩm thép các loại và nguyên 
nhiên liệu cán thép, kim loại màu, vật tư thứ liệu, xăng, dầu, mỡ, ga, xi măng, vật liệu xây 
dựng, các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát 
triển ngành thép, khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng); xuất khẩu lao động; mua bán 
khoáng sản; đại lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn và mỡ máy.  

 
Nhóm 36: Mua, bán và cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê đất khu công 
nghiệp; mua, bán và cho thuê nhà ở, cho thuê nhà xưởng.   

 
Nhóm 37: Khai thác quặng sắt, than mỡ và các nguyên liệu trợ dung cho công nghiệp sản 
xuất thép; dịch vụ xây dựng; xây dựng khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống thiết bị dẫn khí; 
xây lắp công trình sản xuất thép; tư vấn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình sản 
xuất thép, công trình công nghiệp và dân dụng.   

 
Nhóm 39: Khai thác cảng và dịch vụ giao nhận; cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch, lữ hành 
nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.    
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Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; đào tạo nghề cho ngành sản xuất thép và vật 
liệu kim loại.   

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thiết kế: công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp 
và dân dụng; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành thép; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thép và vật liệu 
kim loại, gia công, tráng phủ mạ kim loại.   

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-35615 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, xám 
(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 

CTCP    (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép; kim loại màu; sản phẩm thép sau cán; nguyên liệu luyện, cán thép bao 
gồm: quặng sắt, gang, phôi thép.   

 

Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa; gạch ốp lát; vật liệu xây dựng phi kim loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu sản phẩm thép các loại và nguyên 
nhiên liệu cán thép, kim loại màu, vật tư thứ liệu, xăng, dầu, mỡ, ga, xi măng, vật liệu xây 
dựng, các loại vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép và đầu tư phát 
triển ngành thép, khí ô xy, nitơ, argon (kể cả dạng lỏng); xuất khẩu lao động; mua bán 
khoáng sản; đại lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn và mỡ máy.  

 

Nhóm 36: Mua, bán và cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê đất khu công 
nghiệp; mua, bán và cho thuê nhà ở, cho thuê nhà xưởng.   

 

Nhóm 37: Khai thác quặng sắt, than mỡ và các nguyên liệu trợ dung cho công nghiệp sản 
xuất thép; dịch vụ xây dựng; xây dựng khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống thiết bị dẫn khí; 
xây lắp công trình sản xuất thép; tư vấn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình sản 
xuất thép, công trình công nghiệp và dân dụng.   

 

Nhóm 39: Khai thác cảng và dịch vụ giao nhận; cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch, lữ hành 
nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.    

 

Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 
chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại.   
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; đào tạo nghề cho ngành sản xuất thép và vật 
liệu kim loại.   

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thiết kế: công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp 
và dân dụng; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành thép; 

dịch vụ tư vấn kỹ thuật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thép và vật liệu 

kim loại, gia công, tráng phủ mạ kim loại.   
 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-35616 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, xám 

(731) Tổng công ty thép Việt Nam - 
CTCP    (VN) 
91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; kim loại màu; sản phẩm thép sau cán; nguyên liệu luyện, cán thép bao 

gồm: quặng sắt, gang, phôi thép.   
 

Nhóm 35: Mua bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu sản phẩm thép các loại, sản phẩm 

thép sau cán và nguyên nhiên liệu, cán thép bao gồm: quặng sắt, gang, phôi thép, hợp kim 
fero, sắt thép vụn.  

 

Nhóm 40: Sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công thép và các sản phẩm 
thép sau cán; sản xuất (theo đơn đặt hàng của người khác), gia công kim loại màu, vật liệu 

chịu lửa, máy móc, phụ tùng và thiết bị luyện kim; tráng phủ kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-35617 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 

phường Tân Thới Hiệp, quận12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền.  
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(210) 4-2016-35618 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền.   
 

 
(210) 4-2016-35619 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-35620 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-35621 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KOMORI CORPORATION  (JP) 

11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị in hoặc đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1421 

(210) 4-2016-35622 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại TST 

Hà Nội   (VN) 
Số 10A, ngách 559/86/17, đường Kim 
Ngưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt.  
 

 
(210) 4-2016-35623 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại TST 

Hà Nội   (VN) 
Số 10A, ngách 559/86/17, đường Kim 
Ngưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan, máy mài, máy cắt, máy nén khí, máy rửa xe.  
 

 
(210) 4-2016-35624 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) WIN FOOD INDUSTRY 

CORPORATION CO., LTD.   (TH) 
No. 9 Soi Chalermprakiat Rama 9, Soi 48 
Yak 15, Dokmai, Prawet, Bangkok 
10250 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Kem không chứa đường sữa được sử dụng như chất thay thế sữa hoặc chất thay 
thế kem chứa sữa; kem [sản phẩm sữa].  

 

 
(210) 4-2016-35625 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KIM, SO HEE   (KR) 

46, Daesagwan-ro 11na-gil, Seongbuk-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Trung tâm mua sắm toàn diện qua internet liên quan đến túi, giày, quần áo thể 
thao, nhẫn (trang sức), quần áo đồng phục, quần áo, dụng cụ trang điểm, mỹ phẩm, túi 
đựng mỹ phẩm cầm tay, gương cầm tay; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ giày; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo thể thao; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nhẫn (trang 
sức); dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo đồng phục; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ túi đựng mỹ phẩm cầm tay (rỗng); dịch vụ cửa hàng bán lẻ gương cầm tay; 
dịch vụ quảng bá, quảng cáo và tiếp thị. 

 

 
(210) 4-2016-35626 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A16.1.11 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, nâu đen 
(731) Hộ kinh doanh Phụ kiện Giá 

sốc  (VN) 
54, Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phụ kiện máy tính bảng và điện thoại. 
 

 
(210) 4-2016-35628 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Nâu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê sạch Phố Núi  (VN) 
24A đường số 4, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-35629 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 26.4.1; A5.7.23; 24.17.17 
(591) Cam, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Kim Thu  (VN) 
135/38 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm Phật giáo: tranh Phật, tượng Phật, chuỗi hạt, vòng 
chuỗi, pháp khí, chuông mõ, quần áo, sách, băng đĩa kinh kệ, lọ hoa, bộ ấm trà, đèn hoa 
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đăng, máy niệm phật, khánh, đại hồng chung, nến, nhang thắp, chuỗi vòng tay, hổ phách, 
bột trầm hương, lư hương, đèn trang trí, đồ trang trí bàn thờ.  

 

 
(210) 4-2016-35630 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Lê Kim Thu   (VN) 
135/38 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phật giáo: tranh phật, tượng phật, chuỗi hạt, vòng chuỗi, 
pháp khí, chuông mõ, quần áo, sách, băng đĩa kinh kệ, lọ hoa, bộ ấm trà, đèn hoa đăng, 
máy niệm phật, khánh, đại hồng chung, nến, nhang thắp, chuỗi vòng tay, hổ phách, bột 
trầm hương, lư hương, đèn trang trí, đồ trang trí bàn thờ.  

 

 
(210) 4-2016-35632 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại phát triển Tây 
Bắc  (VN) 
Khu 15, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại (tôn); tôn mát; tôn xốp 3 lớp (cách âm, cách nhiệt); tấm 
lợp kim loại cách nhiệt; tấm lợp kim loại cách âm.  

 

 
(210) 4-2016-35633 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A5.1.7; 5.1.1 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 

Chung   (VN) 
Số nhà 438, tổ 2, khu 8B, phường Quang 
Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy các loại: giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy photocopy; giấy bìa hộp carton.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy photocopy, 
giấy bìa hộp carton.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1424 

(210) 4-2016-35634 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.23; 1.7.6; 26.15.15
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân xăng 

dầu Tâm Dung  (VN) 
Đường 4C, thôn 4 Đông Bắc, xã Quảng 
Vinh, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến, 

yến sào đã chưng cất đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào 
chế biến, yến sào đã chưng cất đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2016-35635 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Phạm Sơn Tùng  (VN) 

Xóm Nguyên Giáp, xã Quyết Thắng, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 

 
 

(210) 4-2016-35636 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 
Bảo Phú Yên  (VN) 
Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, trà (chè), cà phê, trái cây tươi, trái cây sấy khô, thuỷ hải sản tươi 

sống, thuỷ sản đã sơ chế và đóng gói, mắm các loại, nước mắm, đồ uống không cồn, phân 
bón, máy móc nông nghiệp, thiết bị và phụ tùng máy móc nông nghiệp, hạt giống cây 
trồng các loại, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2016-35637 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 2.9.1; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Hoàng  (VN) 
Xã Hòa Đình Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh 
Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-35638 (220) 12.10.2016 

(641) 4-2016-31817 (441) 25.01.2017 
  
(731) DENG QIUXIA   (CN) 

1508, High-rise Residential Building, 
Yangguangcuiyuan, No.109 Longshan 
Commercial Street, Nanwan Subdistrict, 
Longgang District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo khoác ngoài [trang phục]; áo váy; trang phục dệt kim; yếm; 

quần áo bơi. 
 

 
(210) 4-2016-35639 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 26.1.6; A6.3.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, đỏ, xanh lam, 

xanh lam nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Quảng Ninh  (VN) 
Tổ 3A, khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống đóng chai; nước giải khát (đồ uống); nước 

uống tăng lực (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây. 
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(210) 4-2016-35640 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A6.3.5; 26.1.1; 26.1.6; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt, 

đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
lam, xanh lam nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Nước 
khoáng Quảng Ninh   (VN) 
Tổ 3A, khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống đóng chai; nước giải khát (đồ uống); nước 
uống tăng lực (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2016-35641 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; A6.3.5; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt, 

đỏ, xanh lam, xanh lam nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nước 

khoáng Quảng Ninh  (VN) 
Tổ 3A, khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống đóng chai; nước giải khát (đồ uống); nước 
uống tăng lực (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2016-35642 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; A6.3.5; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt, 

đỏ, xanh dương, xanh lam, xanh lam 
nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Nước 
khoáng Quảng Ninh  (VN) 
Tổ 3A, khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống đóng chai; nước giải khát (đồ uống); nước 
uống tăng lực (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2016-35643 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; 25.1.25; 24.9.1; 5.7.3 
(591) Vàng đồng, đen, da cam, vàng nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục quốc tế 
Bình Minh GV  (VN) 
133/28 Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo (trung tâm đào tạo tiếng Anh).  

 

 
(210) 4-2016-35647 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 1.15.21; A25.7.6 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương, 

xanh dương đậm, xanh lam 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Những   (VN) 
ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình.  

 

 
(210) 4-2016-35648 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc - cáp 

điện Thịnh Phát   (VN) 
144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; dây cáp thông tin; dây điện bọc nhựa; dây cáp quang; 

sợi cáp quang học. 
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Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản.  
 
Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống điện nước; chuẩn 
bị mặt bằng xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-35649 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A15.9.10 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh lá cây, 

vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Phú Hùng   (VN) 

174/6 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn chiếu sáng; đèn trang trí; bóng đèn.  

 

 
(210) 4-2016-35650 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1; 26.3.4; A25.7.5
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tân Nghệ Nam  
(VN) 
66A, khu 1, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện. 

 

 
(210) 4-2016-35651 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.4; A25.7.5 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tân Nghệ Nam  
(VN) 
66A, khu 1, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2016-35652 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.3; 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.24 

(731) NANTONG YlYI lNTERLlNlNG CO., 

LTD.   (CN) 

West Of Xlaohai Town, Nantong 

Economic & Technological 

Development Area, Nantong Clty, 

Jiangsu Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải lụa; vải dựng; nguyên liệu dệt may; vải sử dụng trong ngành dệt; vải 

len.  
 

 
(210) 4-2016-35653 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) MIDWEST APPLE IMPROVEMENT 

ASSOCIATION  (US) 

112 N. Bridge Street, Newcomerstown, 

Ohio, 43832, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; táo tươi.  
 

 
(210) 4-2016-35654 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.7.23; 5.7.13; 5.7.21; 24.17.5 

(591) Đỏ nâu, xanh lá cây 

(731) MIDWEST APPLE IMPROVEMENT 

ASSOCIATION  (US) 

112 N. Bridge Street, Newcomerstown, 

Ohio, 43832, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; táo tươi.  
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(210) 4-2016-35655 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Ngọc Dung  
(VN) 
Số 75A, đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà, thực phẩm chức năng, hoa quả sấy khô.  

 

 
(210) 4-2016-35656 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng cam 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Tân 

Hảo  (VN) 
1/126 đường TG13, khu phố Hòa Lân 1, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Đậu lạc rang sấy; cá khô; rau quả sấy khô; cá, mực tẩm gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-35657 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.3.2; 2.3.9; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17; 

25.1.25; A5.3.13 
(591) Hồng, tím nhạt, nâu 
(731) Công ty TNHH Hải Đăng   (VN) 

05 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình 
biểu diễn; trình diễn sân khấu; nhà hát ca múa nhạc; xây dựng ý tưởng cho chương trình 
nghệ thuật dân gian bao gồm cả việc xây dựng kịch bản chương trình.  
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(210) 4-2016-35658 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu GOLY  (VN) 
Số 28 - LK6B, làng Việt Kiều Châu âu 

TSQ, đường Nguyễn Văn Lộc, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2016-35659 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, xanh da trời, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VLEAD Việt 
Nam   (VN) 
Số A5, lô 4, khu đô thị Định Công, phố 

Trần Điền, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản cụ thể là cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh; 

kinh doanh văn phòng ảo; môi giới bất động sản; tư vấn quản lý tòa nhà; đầu tư tài chính. 
 

 
(210) 4-2016-35661 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.1; 2.9.4; 3.11.11; A3.11.24 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Lý Thanh Sắc   (VN) 
Khối 8, phường Nam Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Gia súc (sống), gia cầm (sống), con giống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2016-35662 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Hải Đào   (VN) 
Xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh, tủ đông lạnh, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị (điện) nấu nướng sử 
dụng điện, máy lọc không khí, thiết bị làm nóng bằng năng lượng mặt trời.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị điện và điện tử gia dụng gồm: thiết bị (điện) nấu 
nướng sử dụng điện, tủ lạnh, tủ đông lạnh, thiết bị điều hòa không khí, máy lọc không 
khí, thiết bị làm nóng bằng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-35663 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.2; A1.1.8; 26.3.4; 15.1.13 
(591) Vàng, trắng, xám, da cam 
(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Anh  

(VN) 
94-96-98 đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng kim loại, cụ thể là tôn, thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng kim loại, cụ thể là tôn, thép.  
 
 

(210) 4-2016-35664 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; A1.5.23; 26.3.4; A5.5.20 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp dịch vụ Phương 
Phương   (VN) 
Số 208 đường Nguyễn Du, phường 
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2016-35665 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.2; 19.7.1 
(591) Trắng, đỏ đun, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Cảnh Đề   (VN) 
Số 52, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại rượu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2016-35666 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD.   (IL) 

P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Israel 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật gây hại; chất trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2016-35667 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 

Vàng  (VN) 
26/43-26/45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm như: giày dép, ba lô, vali, túi xách và các 

phụ kiện của các sản phẩm này. 
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(210) 4-2016-35668 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A20.1.3; 26.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Vina Biz  
(VN) 
Tầng 3, số 119 - 121, Trần Đăng Ninh, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn pháp lý; đại diện 

ngoài tố tụng cho khách hàng; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ 
pháp lý).  

 

 
(210) 4-2016-35669 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A20.1.3; 26.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Vina Biz  
(VN) 
Tầng 3, số 119 - 121, Trần Đăng Ninh, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn pháp lý; đại diện 

ngoài tố tụng cho khách hàng; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ 
pháp lý).  

 

 
(210) 4-2016-35670 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lý Gia Viên  (VN) 
9F, đường số 30, khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2016-35671 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.1.1; 26.3.4; A26.11.8; A26.11.9; 

A26.4.24 

(591) Trắng, đen, vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát   (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 

3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho xe ô tô, để phòng; chế phẩm đánh bóng dạng lỏng hoặc 

dạng kem; chất tẩy trắng để giặt bao gồm chất tẩy trắng thảm, nệm, simili. 
 

 
(210) 4-2016-35672 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tâm Tinh Nhuệ   (VN) 
76 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-35673 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, trắng, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh lẩu dê Đồng 
Hương  (VN) 
663 đường Tô Ngọc Vân, khu phố 4, 

phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành 

phố, Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn, quán nhậu, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do 

nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2016-35675 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Trương Thị Xuân Lan  (VN) 
16/8 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống, quán bán xôi, xe bán xôi lưu động (cung cấp thức 
ăn từ nhà hàng). 

 
 

(210) 4-2016-35676 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.4; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Lương 
Nguyên  (VN) 
182 đường Lê Lai, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ các món ăn Nhật Bản, dịch vụ cung cấp 
thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-35678 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 18.2.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giải pháp thương hiệu Pudy  
(VN) 
16/38 đường B3, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế mẫu in; thiết kế mỹ thuật ứng dụng; thiết kế nội, ngoại thất; thiết kế 
xây dựng; thiết kế quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-35679 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ Thái An  (VN) 
Số 1C, ngõ 193, phố Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas để thắp sáng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: khí đốt, khí gas để thắp sáng.  
 

 
(210) 4-2016-35680 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.3.1 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Hoàng Anh  (VN) 

Số 10, Lương Định Của, phường Lý 
Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-35681 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18; 

25.3.1; A26.11.8 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, đen 
(731) Nguyễn Hoàng Anh   (VN) 

Số 10, Lương Định Của, phường Lý 
Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-35682 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Huy  (VN) 
18/29/7A Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật; rau và quả tươi. 
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(210) 4-2016-35684 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Phương Nam  
(VN) 
Số 8, ngõ 107/6, phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-35685 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

Nhóm 35: Mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp 
sáng, dầu, nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên 
liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp sáng, dầu, nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn 
khí ga, dầu, nhiên liên và xăng công nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; nhượng quyền thương mại; 
quảng cáo; xuất nhập khẩu các mặt hàng khí ga, xăng và dầu nhiên liệu.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; xây dựng công trình 
công nghiệp; lắp đặt hệ thống trữ và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ khoan 
giếng dầu và khí tầng sâu; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng dường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khí hóa lỏng, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), dầu, nhiên liệu 
và xăng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ chiết nạp khí 
hóa lỏng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu 
và xăng; thiết kế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, 
nhiên liệu và xăng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và giám 
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định kỹ thuật thiết bị chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực; phân tích trong lĩnh 
vực khai thác khí đốt.  

 

 
(210) 4-2016-35686 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35687 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35688 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35689 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35700 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 
Nhóm 35: Mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp 
sáng, dầu, nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên 
liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp sáng, dầu, nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn 
khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng công nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; nhượng quyền thương mại; 
quảng cáo; xuất nhập khẩu các mặt hàng khí ga, xăng vâ dầu nhiên liệu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; xây dựng công trình 
công nghiệp; lắp đặt hệ thống trữ và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ khoan 
giếng dầu và khí tầng sâu; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khí hóa lỏng, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), dầu, nhiên liệu 
và xăng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ chiết nạp khí 
hoá lỏng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải. 

 

Nhóm 42: Dịch vự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu 
và xãng; thiết kế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, 
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nhiên llệu và xăng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và giám 
định kỹ thuật thiết bị chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực; phân tích trong lĩnh 
vực khai thác khí đốt. 

 

 
(210) 4-2016-35701 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 
 

(210) 4-2016-35702 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.  

 

 
(210) 4-2016-35703 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35704 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35705 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35706 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1443 

(210) 4-2016-35707 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35708 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35709 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
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(210) 4-2016-35710 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35711 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35712 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1445 

(210) 4-2016-35713 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35714 (220) 10.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt khí gas hoá rắn (nhiên liệu); khí gas hoá lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35715 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35716 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Gia Phan   (VN) 
248/33/17 Nguyễn Thái Bình, phường 

12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-35717 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 

Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35718 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 

Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35719 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35720 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35721 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35722 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35723 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35724 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35725 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35726 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.  

 
Nhóm 35: Mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp 
sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên 
liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí 
ga, dầu, nhiên liệu và xăng công nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; nhượng quyền thương mại; quảng 
cáo; xuất nhập khẩu các mặt hàng khí ga, xăng và dầu nhiên liệu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; xây dựng công trình 
công nghiệp; lắp đặt hệ thống trữ và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ khoan 
giếng dầu và khí tầng sâu; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khí hóa lỏng, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), dầu, nhiên liệu 
và xăng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ chiết nạp khí 
hóa lỏng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu 
và xăng; thiết kế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, 
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nhiên liệu và xăng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và giám 
định kỹ thuật thiết bị chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực; phân tích trong lĩnh 
vực khai thác khí đốt. 

 
 

(210) 4-2016-35727 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.   

 

 
(210) 4-2016-35728 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.   

 
 

(210) 4-2016-35729 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.   
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(210) 4-2016-35730 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35731 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35732 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.   
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(210) 4-2016-35733 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.   
 
 

(210) 4-2016-35734 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 
 

(210) 4-2016-35735 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1453 

(210) 4-2016-35736 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 

 
(210) 4-2016-35737 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.  

 

 
(210) 4-2016-35738 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.9.6; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ thực phẩm NIRAN 
GLOBAL  (VN) 
Số 21, ngách 2/57, phố Tư Đình, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người.  

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; củ tỏi.  
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(210) 4-2016-35739 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khí tinh 
khiết Việt Nam  (VN) 
Số 81,83, tổ 24, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp gồm: khí bảo vệ dùng để hàn, chế phẩm làm tinh sạch khí 
gaz, hóa chất dùng để hàn, hóa chất để hàn, hóa chất dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-35743 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A25.3.3; 26.2.7 
(591) Xanh cốm, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc & nội 
thất Idesign Việt Nam   (VN) 
Số 8, dãy B2 - A71, tập thể Bộ Công an, 
khu Đầm Lác - xóm Cò, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: kiến trúc; tư vấn kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2016-35745 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 

Nhóm 35: Mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp 
sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên 
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liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí 
ga, dầu, nhiên liệu và xăng công nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; nhượng quyền thương mại; quảng 
cáo; xuất nhập khẩu các mặt hàng khí ga, xăng và dầu nhiên liệu.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; xây dựng công trình 
công nghiệp; lắp đặt hệ thống trữ và dẫn khí ga, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ khoan 
giếng dầu và khí tầng sâu; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khí hóa lỏng, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), dầu, nhiên liệu 
và xăng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ chiết nạp khí 
hóa lỏng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kinh doanh khí ga, dầu, nhiên liệu 
và xăng; thiết kế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí ga, dầu, 
nhiên liệu và xăng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và giám 
định kỹ thuật thiết bị chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực; phân tích trong lĩnh 
vực khai thác khí đốt. 

 

 
(210) 4-2016-35746 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.  

 

 
(210) 4-2016-35747 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.   

 

 
(210) 4-2016-35748 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng.  
 

 
(210) 4-2016-35749 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng.   

 

 
(210) 4-2016-35750 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35751 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35752 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

Nhóm 35: Mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp 
sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí gá, dầu, nhiên liệu và xăng công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên 
liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí 
gas, dầu, nhiên liệu và xăng công nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; nhượng quyền thương mại; 
quảng cáo; xuất nhập khẩu các mặt hàng khí gas, xăng và dầu nhiên liệu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị phục 
vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; xây dựng công 
trình công nghiệp; lắp đặt hệ thống trữ và dẫn khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ 
khoan giếng dầu và khí tầng sâu; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khí hóa lỏng, khí gas hóa rắng (nhiên liệu), dầu, nhiên liệu 
và xăng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ chiết nạp khí 
hóa lỏng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kinh doanh khí gas, dầu, nhiên 
liệu và xăng; thiết kế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí gas, 
dầu, nhiên liệu và xăng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và 
giám định kỹ thuật thiết bị chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực; phân tích trong 
lĩnh vực khai thác khí đốt. 

 

 
(210) 4-2016-35753 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35754 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35755 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35756 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35757 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35758 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35759 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35760 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35761 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35762 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35763 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35764 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35765 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35766 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

Nhóm 35: Mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp 
sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán khí đốt, khí gas hóa rắn (nhiên 
liệu), khí gas hóa lỏng, khí đốt để thắp sáng, dầu nhiên liệu, xăng, thiết bị chứa và dẫn khí 
gas, dầu, nhiên liệu và xăng công nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; nhượng quyền thương mại; 
quảng cáo; xuất nhập khẩu các mặt hàng khí ga, xăng và dầu nhiên liệu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị phục 
vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; xây dựng công 
trình công nghiệp; lắp đặt hệ thống trữ và dẫn khí gas, dầu, nhiên liệu và xăng; dịch vụ 
khoan giếng dầu và khí tầng sâu; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khí hóa lỏng, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), dầu, nhiên liệu 
và xăng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ chiết nạp khí 
hóa lỏng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kinh doanh khí gas, dầu, nhiên 
liệu và xăng; thiết kế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí gas, 
dầu, nhiên liệu và xăng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và 
giám định kỹ thuật thiết bị chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực; phân tích trong 
lĩnh vực khai thác khí đốt. 

 

 
(210) 4-2016-35767 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35768 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35769 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35770 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35771 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35772 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 
dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35773 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35774 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng; 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 
 

(210) 4-2016-35775 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 

dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35776 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 
 

(210) 4-2016-35777 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) UNITED LABORATORIES, INC  (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2016-35778 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KPL  (VN) 
Số 9, ngách 1, ngõ 880, phố Bạch Đằng, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng khác, tất cả thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, bán buôn, bán lẻ đèn chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng khác.  
 

(210) 4-2016-35779 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; 26.1.2; 26.1.9; 1.5.1; 26.3.1 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại thép Mười Cường 
Quốc  (VN) 
Số 172, Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: kim loại sắt thép.  
 

 
(210) 4-2016-35780 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 6.1.2; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại LHT  (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Đèn bắt muỗi; vợt bắt muỗi chạy bằng điện; thiết bị điện dùng để thu hút và 
diệt trừ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-35781 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2016-35782 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2016-35783 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35784 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế, sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2016-35785 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế, sữa và sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-35786 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 
MỸ  (VN) 
Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 
nguyên vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch 
vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 
 

(210) 4-2016-35787 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 
MỸ   (VN) 
Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, 

nguyên vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch 
vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 
phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 

(210) 4-2016-35788 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ đi câu gồm: cần câu, dây câu, lưỡi câu, bao đựng cần câu, vợt hứng cá 

cho người đi câu, bộ báo hiệu cắn mồi. 
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(210) 4-2016-35789 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.1; A26.11.13 

(591) Đỏ đậm, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ TS Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngách 58, ngõ 30, phố Tạ Quang 

Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 

cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; dược phẩm; chế phẩm vệ 

sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-35790 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A3.4.2; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.1; 

A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(731) IG-HYUN, KWON  (KR) 

(Doosan Weve Apt.) 119-2003, 180, 

Deokso-ro, Wabu-eup, Namyangju-si, 

Gyeonggi-do 12273, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống theo phong cách Hàn Quốc; dịch 

vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

quầy rượu theo phong cách Hàn Quốc.  
 

 
(210) 4-2016-35791 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.5.1; A3.5.24; 18.1.5; 18.1.23 

(591) Cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bé Yêu Vận 
Động  (VN) 
24 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; vật di động - đồ chơi; xe hẩy chân - đồ chơi; xe cộ đồ chơi; 

đồ chơi. 
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(210) 4-2016-35792 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bé Yêu Vận 
Động   (VN) 
24 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; vật di động - đồ chơi; xe hẩy chân - đồ chơi; xe cộ đồ chơi; 

đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2016-35793 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2016-35795 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35796 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35797 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 

dầu nhiên liệu; xăng. 
 

 
(210) 4-2016-35798 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 
dầu nhiên liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-35799 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas hóa rắn (nhiên liệu), khí gas hóa lỏng; khí đốt để thắp sáng, 
dầu nhiên liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-35800 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A25.7.22 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAYAPAK  (VN) 
31 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, dụng cụ, thiết bị máy 

móc dùng trong ngành dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, ngành giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-35801 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JAYAPAK  (VN) 
31 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, dụng cụ, thiết bị máy 

móc dùng trong ngành dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, ngành giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-35802 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Vàng gạch, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ viện 
WHITE PALACE   (VN) 
Số 2 Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-35803 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Nguyên Khang  (VN) 
281/2 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ bơm cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; ống thông cho mục 
đích y tế; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị hồi sức.  
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(210) 4-2016-35804 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
vụ KEYKING   (VN) 
Số nhà 15, đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm thương mại hoặc quảng 
cáo; quảng cáo ngoài trời.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp; dịch vụ làm kín công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn 
trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn; hướng dẫn 
nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 

 
(210) 4-2016-35805 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) SAINT-GOBAIN PLACO   (FR) 

34 avenue Franklin-Roosevelt, F-92150 
Suresnes, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Tấm panen xây dựng; lớp ván tường ngoài (dùng trong xây dựng); lớp phủ 
(dùng trong xây dựng); lớp phủ bọc và lớp ốp (dùng trong xây dựng); vách ngăn; panen, 
tấm ván, lớp phủ dùng cho tường và vách ngăn, trần nhà; tấm vữa, tấm thạch cao hoặc lớp 
vữa trát; vữa; tất cả các sản phẩm nêu trên hoàn toàn hoặc chủ yếu là phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-35806 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 6.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV vật liệu 
xây dựng Hà Tiên  (VN) 
Số 03, hẻm 97, tổ 23, khu phố 3, đường 
Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia trong xây dựng, chất kết dính cho bê tông, chất bảo quản xi măng, chế 
phẩm chống thấm nước cho xi măng, chất bảo vệ bê tông. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, xi măng, bột đá, trần thạch cao, gạch, 
đá vôi. 

 
Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa nhà cửa đường xá, cầu cống, đóng và sửa chữa tàu, cho 
thuê công cụ và vật liệu xây dựng, tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải băng tàu thuyền, vận tải bằng ô tô, vận tải hàng hóa, môi giới vận tải, 
cho thuê xe.  

 
 

(210) 4-2016-35808 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.4; A11.1.5 
(591) Vàng, cam, trắng, xanh lá, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực mỹ phẩm 
Quân Lực   (VN) 
449A Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Rong biển (đã qua sơ chế và bảo quản, là thực phẩm thường).  
 

Nhóm 35: Mua bán rong biển (đã qua sơ chế và bảo quản, là thực phẩm thường), thực 
phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-35809 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Trần Thanh Quỳnh Hoa  (VN) 
295/3F Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, túi xách, ba lô, ví (bóp), vali.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, ví (bóp), vali.  
 
 

(210) 4-2016-35810 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Huyền  (VN) 
Xóm An Sơn, xã Hoàng Nông, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp nấu dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị 

nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
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Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: bếp ga, bếp từ, dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết bị nấu nướng 
dùng điện, hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-35811 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại LUSTER Việt Nam  
(VN) 
Đội 8, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2016-35812 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Chuẩn Âu  (VN) 
Số 10 phố Nguyễn Chế Nghĩa, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; kem dưỡng da; xà phòng; chế phẩm làm sạch.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dạng viên, dạng bột, dạng nước) (thực phẩm 
chức năng); dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc từ sữa.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Đồ uống dinh dưỡng dạng lỏng đóng hộp sẵn, không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, kem dưỡng da, xà phòng, chế 
phẩm làm sạch, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dạng viên, dạng bột, dạng nước) (thực 
phẩm chức năng), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguồn gốc từ sữa, thực 
phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc, đồ uống dinh dưỡng dạng lỏng đóng hộp sẵn.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; phát thanh; thư điện tử; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cho thuê thiết bị 
viễn thông.   

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tư vấn giáo dục, đào tạo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; nghiên cứu mỹ phẩm.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ trợ giúp 
y tế; dịch vụ tắm hơi. 

 
Nhóm 45: Vệ sĩ cá nhân; dịch vụ người đi kèm; câu lạc bộ gặp gỡ; lập kế hoạch và tổ 
chức hôn lễ; tư vấn an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 

 
(210) 4-2016-35813 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Số 16 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 26: Khóa kéo dùng cho túi; khuy; khóa kéo; trang sức cho quần áo.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; marketing; 
mua bán sản phẩm sau: khóa kéo dùng cho túi, khuy, khóa kéo, trang sức cho quần áo, 
cúc bấm.  

 

 
(210) 4-2016-35814 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Trần Quốc Dũng  (VN) 
362/77 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm (thuộc nhóm này trừ thực phẩm chức năng) đậu phộng, 

đậu phộng muối, đậu phộng da cá, đậu phộng khô.  
 

 
(210) 4-2016-35815 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá, xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
đầu tư thương mại Hoàng Hà  
(VN) 
95B phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; phụ kiện điện thoại di động; ti vi.  
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(210) 4-2016-35816 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 24.13.1; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 
Quân  (VN) 
178/1 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-35817 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Đinh Viết Kết  (VN) 
189/10 Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-35818 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh tím, vàng, xanh lá, xanh lục, 

xanh lơ, xanh lam, trắng xanh, trắng ghi 

(540) 

  

(731) Lê Minh Ngọc  (VN) 
Số 4, ngõ 34/4 Nguyên Hồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2016-35819 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty CP thiết bị công 
nghiệp Hàn Việt  (VN) 
Số 1135 đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2016-35820 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 7.1.6; A5.1.5; A5.1.16; 7.5.2 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cà phê Nhân  
(VN) 
39D Hàng Hành, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-35821 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A17.2.2 

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Phan Nhật Nam  (VN) 
Lô 50, phường Hòa Minh, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách, giày dép, tất(vớ), ví, áo thun. 
 

 
(210) 4-2016-35822 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Nhật Nam  (VN) 
Tổ 50, phường Hoà Minh, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán túi xách, giày dép, tất (vớ), ví, áo thun. 
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(210) 4-2016-35823 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.13.25; 26.4.3; 

26.5.1; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu nhạt, 

trắng 

(731) Công ty TNHH Hợp Tín Phú Thọ  
(VN) 
Thôn Ngọc Sơn 2, xã Sơn Hùng, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2016-35824 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 26.3.23 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Ngọc 
Thanh  (VN) 
Số 339, ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 

Nhóm 35: Mua bán nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-35825 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 6.1.2; 25.5.25 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 

(731) BESTON GLOBAL FOOD 

(THAILAND) CO., LTD.   (TH) 

Level 30, Bhiraj Tower at Emquartier, 

689 Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton 

Nuea, Vadhana, Bangkok 10110, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Pho mát.  
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(210) 4-2016-35826 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.21; 26.15.15 
(591) Đen, xám 
(731) BESTON GLOBAL FOOD 

(THAILAND) CO., LTD.   (TH) 
Level 30, Bhiraj Tower at Emquartier, 
689 Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton 
Nuea, Vadhana, Bangkok 10110, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 

 
 

(210) 4-2016-35827 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 
Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, 
thuốc lá nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 
mục đích để bị làm nóng; thiết bị hút thuốc lá điện tử và các bộ phận của chúng cho mục 
đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá sợi nhằm tỏa ra không khí có chứa chất nicotin 
để hít; các dung dịch nicôtin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút 
thuốc, giấy cuốn thuốc lá, tẩu thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp 
đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

 
(210) 4-2016-35828 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 
Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, 

thuốc lá nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất 

thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho 

mục đích để bị làm nóng; thiết bị hút thuốc lá điện tử và các bộ phận của chúng cho mục 
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đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá sợi nhằm tỏa ra không khí có chứa chất nicotin 

để hít; các dung dịch nicôtin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút 

thuốc, giấy cuốn thuốc lá, tẩu thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 
 

 
(210) 4-2016-35829 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A11.3.2; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 

(731) MQ WINES AT LOW COST AG   (CH) 

Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, 

Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 

tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

 
(210) 4-2016-35830 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.2 

(731) TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL 

MACHINERY CO., LTD.   (CN) 

Hengjiezhen Ind. Zone, Luqiao District, 

Taizhou, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; bơm phun thuốc trừ sâu; dụng cụ 

diệt vật ký sinh trên cây trồng; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ nông nghiệp, 

thao tác thủ công.  
 

(210) 4-2016-35831 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Việt Nam  (VN)
Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa bằng 

kim loại. 
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(210) 4-2016-35832 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xám, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Nam Việt  (VN)
Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa bằng 

kim loại.   
 
 

(210) 4-2016-35833 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.11.22; A24.17.12; 16.1.14; A26.4.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây đậm, 

tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 

kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc kinh 
doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc, dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền 
thông trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức - giáo dục, 
thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy 
tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, khoa học và 
tài chính; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các thông tin trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, 
tin tức và thể thao cho trẻ em và người lớn trên mạng máy tính; cung cấp thông tin giải trí 
qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền không dây và internet; cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn người nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, 
các chương trình truyền hình được duyệt trước, ảnh và chương trình giải trí khác liên quan 
đến tài liệu đa truyền thông; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải được; thông tin 
trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả được truyền trên 
mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức sự kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục. 
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(210) 4-2016-35834 (220) 11.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.1.1; A26.1.18; 1.15.11 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc kinh 
doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc, dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền 
thông trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức-  giáo dục, 
thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy 
tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, khoa học và 
tài chính; dịch vụ giải trí, cụ thể cung cấp các thông tin trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, 
tin tức và thể thao cho trẻ em và người lớn trên mạng máy tính; cung cấp thông tin giải trí 
qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền không dây và internet; cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn người nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, 
các chương trình truyền hình được duyệt trước, ảnh và chương trình giải trí khác liên quan 
đến tài liệu đa truyền thông; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải được; thông tin 
trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả được truyền trên 
mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức sự kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-35835 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.21; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc kinh 
doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc, dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
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lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền 
thông trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức- giáo dục, 
thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy 
tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, khoa học và 
tài chính; dịch vụ giải trí, cụ thể cung cấp các thông tin trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, 
tin tức và thể thao cho trẻ em và người lớn trên mạng máy tính; cung cấp thông tin giải trí 
qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền không dây và internet; cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn người nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, 
các chương trình truyền hình được duyệt trước, ảnh và chương trình giải trí khác liên quan 
đến tài liệu đa truyền thông; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải được; thông tin 
trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả được truyền trên 
mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức sự kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục. 

 
 

(210) 4-2016-35836 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 2.5.1; A2.5.24; 2.3.1 
(591) Hồng tím, đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, 

trắng, xanh nước biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc kinh 
doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc, dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền 
thông trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức - giáo dục, 
thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy 
tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, khoa học và 
tài chính; dịch vụ giải trí, cụ thể cung cấp các thông tin trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, 
tin tức và thể thao cho trẻ em và người lớn trên mạng máy tính; cung cấp thông tin giải trí 
qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền không dây và internet; cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn người nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, 
các chương trình truyền hình được duyệt trước, ảnh và chương trình giải trí khác liên quan 
đến tài liệu đa truyền thông; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải được; thông tin 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1486 

trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả được truyền trên 
mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức sự kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-35837 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.8; 4.5.2; 4.5.3; 16.3.17 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, hồng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc kinh 
doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính. 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc, dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền 
thông trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức - giáo dục, 
thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy 
tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, khoa học và 
tài chính; dịch vụ giải trí, cụ thể cung cấp các thông tin trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, 
tin tức và thể thao cho trẻ em và người lớn trên mạng máy tính; cung cấp thông tin giải trí 
qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền không dây và internet; cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn người nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, 
các chương trình truyền hình được duyệt trước, ảnh và chương trình giải trí khác liên quan 
đến tài liệu đa truyền thông; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải được; thông tin 
trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả được truyền trên 
mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức sự kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-35838 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.7.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, xanh da trời, cam, trắng, đỏ, 
vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc kinh 
doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc, dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền 
thông trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức - giáo dục, 
thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy 
tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, khoa học và 
tài chính; dịch vụ giải trí, cụ thể cung cấp các thông tin trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, 
tin tức và thể thao cho trẻ em và người lớn trên mạng máy tính; cung cấp thông tin giải trí 
qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền không dây và internet; cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn người nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, 
các chương trình truyền hình được duyệt trước, ảnh và chương trình giải trí khác liên quan 
đến tài liệu đa truyền thông; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải được; thông tin 
trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả được truyền trên 
mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức sự kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-35839 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng nhạt, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc kinh 
doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc, dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền 
thông trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức - giáo dục, 
thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy 
tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, khoa học và 
tài chính; dịch vụ giải trí, cụ thể cung cấp các thông tin trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, 
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tin tức và thể thao cho trẻ em và người lớn trên mạng máy tính; cung cấp thông tin giải trí 
qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền không dây và internet; cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn người nổi tiếng, các chương trình nói chuyện, 
các chương trình truyền hình được duyệt trước, ảnh và chương trình giải trí khác liên quan 
đến tài liệu đa truyền thông; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải được; thông tin 
trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả được truyền trên 
mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức sự kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-35840 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, đen, trắng, 

da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOODWELLS  (VN)
Số 345/24A Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga. 
 

 
(210) 4-2016-35841 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Vàng, nâu, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH GOODWELLS  (VN)
Số 345/24A Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-35842 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOODWELLS  (VN)
Số 345/24A Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga. 
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(210) 4-2016-35843 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.3; 26.4.2; A26.11.8; 5.13.1 

(591) Vàng đồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Gốm Vàng  (VN) 
Số 57 phố Đặng Quốc Trinh, phường Lê 

Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, gạch ốp lát, gạch trang trí; ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái 

không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-35844 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 

y tế hoặc thú y. 
 

 
(210) 4-2016-35845 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 

y tế hoặc thú y. 
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(210) 4-2016-35846 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 

y tế hoặc thú y.  
 

 
(210) 4-2016-35847 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 

y tế hoặc thú y. 
 

 
(210) 4-2016-35848 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: chất diệt nấm, diệt côn trùng, diệt động vật có 

hại, thuốc trừ rệp cây, thuốc chống ký sinh trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại,  

thuốc trừ sâu, xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2016-35849 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 

y tế hoặc thú y. 
 

 
(210) 4-2016-35850 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp nông 
nghiệp Việt Nam   (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp, hóa chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 

y tế hoặc thú y.  
 

 
(210) 4-2016-35851 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: chất diệt nấm, diệt côn trùng, diệt động vật có 

hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, 

thuốc trừ sâu, xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2016-35852 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 
y tế hoặc thú y.  

 
 

(210) 4-2016-35853 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 
y tế hoặc thú y.  

 
 

(210) 4-2016-35854 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; vi chất dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong 

nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng); hóa chất để bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích nông nghiệp, không dùng cho mục đích 
y tế hoặc thú y.  
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(210) 4-2016-35855 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phát  (VN) 
53/5/9 đường số 9, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Hàng điện tử: âm ly, loa, đầu đĩa, micro, ti vi. 

 

 
(210) 4-2016-35856 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35857 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35858 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35859 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35860 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35861 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-35862 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A19.13.21; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Hồng, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35863 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A19.13.21; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-35864 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A19.13.21; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-35865 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A19.13.21; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Vàng cam, vàng cam nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35866 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

DRAGON   (VN) 
Số 56, ngõ 139 Khương Thượng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-35867 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thi công đá tự nhiên Nam San  
(VN) 
Số 6, ngõ 155 đường Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ và quả được bảo quản, phơi khô được nấu chín, thịt, cá, gia 
cầm (đã chế biến); sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, trái cây tươi, củ 
hành, tỏi, hoa quả tươi, rau tươi các loại; cà phê, chè (trà), ca cao, mật ong, bánh ngọt, 
kem lạnh, thảo mộc tươi, nấm tươi, thực phẩm tươi sống, hạt ngũ cốc, khoai tây tươi; cá, 
tôm, gia cầm, gia súc, trái đông lạnh, trái cây lát mỏng, trái cây được bảo quản, trái cây 
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đóng hộp, dược liệu sạch cụ thể là nguyên liệu dùng làm thuốc bắc, thuốc nam (tươi hoặc 
đã sơ chế), bánh mì, bánh ngọt và kẹo, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không 
có cồn, bia, rượu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-35869 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2016-35870 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
 
 

(210) 4-2016-35871 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
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(210) 4-2016-35872 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Toản  

(VN) 
412/2/10 tổ 5, khu phố 4, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, mũ, khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2016-35873 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.4; 26.1.7 
(591) Nâu đất, cam 
(731) Công ty liên doanh Đại 

Dương  (VN) 
80 Đông Du, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: đồ uống, rượu, bia, bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn 
nhanh do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới [nghi lễ].  
 
 

(210) 4-2016-35874 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.7 
(591) Đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh Thái Thu Thảo  

(VN) 
Quầy 4-TR-21 chợ Đà Lạt Center, 
phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng cung 
cấp bữa ăn dọn sẵn cho khách hàng tự lấy (buffet); nhà hàng cung cấp thức ăn nhanh; 
quán cà phê. 
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(210) 4-2016-35875 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Cam, xanh nõn chuối, trắng 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại sản xuất Trí Đức  (VN) 
9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel nha đam; mặt nạ trái cây; dầu dừa (mỹ phẩm); nước hoa; bột 

nhang. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dầu dừa (dùng làm thực phẩm chức năng).  

 

Nhóm 29: Dầu thực vật; mứt trái cây các loại (mứt ướt); dừa xay; dừa non sợi thanh trùng; 

dầu dừa (dùng cho thực phẩm); cơm dừa (dùng để chế biến thực phẩm); các loại nước cốt 

dùng để chế biến thực phẩm: nước cốt dừa; nước cốt me; nước cốt quất (tắc); nước cốt 

chanh dây; rong biển; gấc đông lạnh; khoai môn hạt lựu; đậu xanh cà; chuối cau tươi; 

sương sáo; hạt điều; đậu nành; đậu Hà Lan; đậu phộng mè; thạch dừa; cơm sầu riêng; 

mãng cầu cấp đông; đu đủ cấp đông; xoài cấp đông; dừa cấp đông; dứa (thơm) cấp đông; 

bí đao gọt vỏ; khoai môn; gừng củ (tất cả các sản phẩm trên đều đã qua sơ chế hoặc chế 

biến). 

 

Nhóm 30: Nhân đậu xanh; nhân hạt sen. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát được làm từ: cây nha đam (có đường và không đường, có hương 

trái cây và không hương trái cây), trái me, trái chanh dây, trái quất (tắc), trái dừa.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, gel nha đam, mặt nạ trái cây, dầu dừa 

(mỹ phẩm), nước hoa, bột nhang, thực phẩm chức năng, dầu dừa (dùng làm thực phẩm 

chức năng), dầu thực vật, mứt trái cây các loại, dừa xay, dừa non sợi thanh trùng, dầu dừa 

(dùng cho thực phẩm), cơm dừa (dùng để chế biến thực phẩm), các loại nước cốt dùng để 

chế biến thực phẩm: nước cốt dừa, nước cốt me, nước cốt quất (tắc), nước cốt chanh dây, 

rong biển, gấc đông lạnh, khoai môn hạt lựu, đậu xanh cà, chuối cau tươi, sương sáo, hạt 

điều, đậu nành, đậu Hà Lan, đậu phộng mè, thạch dừa, cơm sầu riêng, mãng cầu cấp 

đông, đu đủ cấp đông, xoài cấp đông, dừa cấp đông, dứa (thơm) cấp đông, bí đao gọt vỏ, 

khoai môn, gừng củ, nhân đậu xanh, nhân hạt sen, nước giải khát được làm từ: cây nha 

đam (có đường và không đường, có hương trái cây và không hương trái cây), trái me, trái 

chanh dây, trái quất (tắc), trái dừa. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1500 

(210) 4-2016-35876 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24; 

A24.17.12 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

phẩm Phương Nam  (VN) 
169/20 đường liên khu 5-6, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem dưỡng ẩm; xà bông rửa tay; sữa tắm; dầu gội.  
 

 
(210) 4-2016-35878 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
1-6-21 Sogawa, Toyama City, Toyama 
Prefecture 930-8583 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2016-35879 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu; mũ đội đầu, mũ lưỡi trai, lưỡi trai che nắng, dải băng 
buộc đầu (trang phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), dải băng buộc cổ tay (trang phục); trang 
phục, cụ thể là quần, quần soóc, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo sợi đan chui đầu, áo nịt 
len, áo bằng vải bông dài tay, quần bằng vải bông, quần áo lót, yếm thể thao, áo váy, váy, 
áo len dài tay, áo vét, áo choàng ngoài, bít tất, găng tay, thắt lưng [trang phục], trang phục 
dệt kim, quần áo bó, áo gi lê, mũ trùm đầu, khăn quàng cổ, ống tay áo thể thao, quần áo 
sử dụng cho thể thao, cụ thể là ống tay áo có miếng đệm ở khuỷu tay. 

 
 

(210) 4-2016-35880 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULATA  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35881 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULATA   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-35882 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULATA   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2016-35883 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULATA   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-35884 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULATA   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-35885 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Bảo Tín   (VN) 
Số nhà 45 khu Đường Ngang, phường 
Cộng Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; chất nhuộm gỗ; mát tít (nhựa tự nhiên); dầu chống gỉ; dầu dùng để 
bảo quản gỗ. 

 
 

(210) 4-2016-35886 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH may Thịnh Tiến  

(VN) 
Tổ 1, khu phố 1, phường Bảo An, thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải hàng may sẵn, giày dép; bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga 
trải giường, gối và hàng dệt 

 
 

(210) 4-2016-35887 (220) 11.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.25; 2.1.1; A2.1.16; 2.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh da trời bóng sáng, 

xanh lá cây, đỏ đậm, trắng 
(731) Đào Ngọc Cường  (VN) 

Phố 5, phường Quảng Hưng, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; ấn phẩm; báo chí; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; văn phòng 
phẩm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo qua thư; quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán các sản phẩm 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo như: sách, giáo trình giảng dạy, báo chí.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; khóa đào tạo; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến.  
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(210) 4-2016-35889 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) YA-LAN CO., LTD.   (TW) 

1F., No. 807, Yongchun E. Rd., Nantun 
District Taichung City 408, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
cửa hàng đồ uống; dịch vụ quầy rượu phục vụ nước ép và món tráng miệng ướp lạnh. 

 
 

(210) 4-2016-35890 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.7; 3.7.9; 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24; 

26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần du lịch Tiền 

Giang  (VN) 
63 đường Trưng Trắc, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ tổ chức du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa (bằng đường 
bộ, đường thủy và đường hàng không); dịch vụ đại lý vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2016-35891 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.7; 3.7.9; 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24; 

26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần du lịch Tiền 

Giang   (VN) 
63 đường Trưng Trắc, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ (làm bằng lau, sậy, cói, liễu, sừng, 
xương, ngà voi, râu cá voi, hổ phách, xà cừ), nước uống đóng chai, nước uống có cồn, 
nước giải khát và bia rượu các loại, thuốc lá, phân bón; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách 
sạn; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khu nghỉ dưỡng. 

 

 
(210) 4-2016-35892 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.20; A2.1.23; 2.3.20; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Cẩm Duyên  (VN) 

106 thôn 1, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, 
tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-35893 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.6; A5.1.16; 15.7.1; A15.7.2 
(591) Xanh lá cây, đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH An Phước 

Khánh  (VN) 
84 đường 13C, khu phố 3, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chậu trồng cây hoa cảnh như: chậu nhựa mềm, chậu nhựa cứng, chậu 
thủy tinh, chậu sứ, chậu xi măng, chậu composite, các loại cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2016-35894 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.19; 3.7.17; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 

25.1.25 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Bùi Đặng Mỹ Duyên  (VN) 

509D, khu phố 3, phường 8, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 
(PHANLAW VIETNAM JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô (mứt quả) như: khoai lang, mít, chuối, đu đủ, dừa, bí đỏ; lau 
quả sấy khô như: khoai lang, mít, chuối, đu đủ, dừa, bí đỏ; trái cây sấy dẻo như: khoai 
lang, mít, chuối, đu đủ, dừa, bí đỏ. 
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Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; kẹo dừa; mứt dừa (bánh, kẹo); cà phê bột; chè (trà); ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống, rượu bia, trái cây sấy khô, trái cây 
sấy dẻo, các loại sản phẩm chế biến từ dừa: kẹo dừa, mứt dừa, thạch dừa, nước cốt dừa, 
nước dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa; dịch vụ xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm, đồ 
uống, rượu bia, trái cây sấy khô, trái cây sấy dẻo, các loại sản phẩm chế biến từ dừa: kẹo 
dừa, mứt dừa, thạch dừa, nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa; dịch vụ đại 
lý ký gửi hàng hóa lương thực thực phẩm, đồ uống, rượu bia, trái cây sấy khô, trái cây sấy 
dẻo, các loại sản phẩm chế biến từ dừa: kẹo dừa, mứt dừa, thạch dừa, nước cốt dừa, nước 
dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa. 

 

 
(210) 4-2016-35895 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.7; 3.7.17; A3.7.24; A11.3.3 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiện Nghĩa  (VN) 
250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; ca cao; ngũ cốc; chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê bột, cà phê hạt, chè (trà), ca cao, ngũ cốc; đại lý ký gửi hàng 
hóa: cà phê, ca cao, ngũ cốc, chè (trà); đại lý phân phối hàng hóa: cà phê, ca cao, ngũ cốc, 
chè (trà); xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán bar); dịch 
vụ quán ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-35896 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Lê Nguyên Nhung  (VN) 
44/1z Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 
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Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho ngươi khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2016-35897 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Lê Nguyên Nhung   (VN) 
44/1z Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho ngươi khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2016-35898 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 

25.5.25 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và nước giải khát 
Nam Việt  (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trái cây 
đông lạnh. 

 

Nhóm 32: Bia; nước uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước hoa quả như: nước 
thơm, nước xoài, nước nha đam. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cung ứng và quản lý nguồn lao động; bán buôn thủy sản, rau quả, 
cà phê, chè, đường sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, bia, nước khoáng, nước uống tinh khiết đóng 
chai, mỹ phẩm.  

 

Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư; đại lý, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; đại lý bán vé 
máy bay; dịch vụ giao nhận hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 

 
(210) 4-2016-35899 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 

25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và nước giải khát 
Nam Việt   (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trái cây 
đông lạnh.  

 

Nhóm 32: Bia; nước uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước hoa quả như: nước 
thơm, nước xoài, nước nha đam.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cung ứng và quản lý nguồn lao động; bán buôn thủy sản, rau quả, 
cà phê, chè, đường sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, bia, nước khoáng, nước uống tinh khiết đóng 
chai, mỹ phẩm.  

 

Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư; đại lý, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; đại lý bán vé 
máy bay; dịch vụ giao nhận hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 

 
(210) 4-2016-35900 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Trung Dũng   (VN) 

Số 18 phố Huế, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ; đại lý mua, bán, ký gửi đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2016-35901 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Trung Dũng  (VN) 

Số 18 phố Huế, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ; đại lý mua, bán, ký gửi đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2016-35902 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Newpro  (VN) 
Tổ 1 - Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  

 

 
(210) 4-2016-35903 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) AP BIO CO., LTD.   (KR) 

102, 645, Yeongdong-daero, Gangnam-
gu, Seoul, 06085, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước 

thơm dưỡng da; chế phẩm làm sạch; nước sơn móng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; nước thơm dưỡng thể; mỹ phẩm chống nắng; kem ủ tóc; chất thơm 
dùng cho cá nhân; nước hoa; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; xà phòng dùng cho cá nhân; thuốc đánh răng.  
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(210) 4-2016-35904 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Sơn  (VN) 
Cụm dân cư số 7, thị trấn Phú Thứ, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Đá ốp lát tự nhiên; đá ốp lát nhân tạo; đá hoa cương granit; đá mỹ nghệ dùng 
làm vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-35907 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại NINA  
(VN) 
Tổ 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; thuốc đánh răng; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; yếm dãi của trẻ em bằng 
giấy; túi rác băng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2016-35908 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH ENTER Việt Nam  

(VN) 
13B3 Khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 
Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; thuốc đánh răng; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch.  

 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót [tã trẻ em]; tã lót dung cho người không tự 
kiềm chế được; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; yếm dãi của trẻ em bằng 
giấy; túi rác bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy.  
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(210) 4-2016-35909 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Thanh Tâm  
(VN) 
297 Trần Phú, phường Ba Đình, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim 

loại dùng cho xây dựng; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được.  
 

 
(210) 4-2016-35910 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Thanh Tâm 
(VN) 
297 Trần Phú, phường Ba Đình, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim 

loại dùng cho xây dựng; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được.  
 

 
(210) 4-2016-35911 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh lam 

(731) Công ty TNHH ELI  (VN) 
49 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ 

đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao.  
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(210) 4-2016-35912 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.8 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) MUSIDOR B.V.  (NL) 

Herengracht 566, 1017 Ch Amsterdam, 

The Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục cho đàn ông, phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, bao gồm áo sơ mi, áo 

thun dùng khi chơi gôn, áo thun ngắn tay, áo thun ngắn tay có cổ, áo kiểu đan, áo kiểu 

dệt, áo nỉ, áo ba lỗ, áo len dài tay, áo choàng ngoài khi làm việc, áo nịt len, áo cao cổ, 

quần đùi, quần dài nỉ, bộ quần áo giữ ấm, áo vét cách điệu, áo choàng ngoài thể thao, 

quần dài, quần áo bò, váy, áo váy, váy cưới, bộ quần áo, bộ áo liền quần [trang phục 

chống bụi mặc ngoài khi làm việc], áo ngoài mặc chui đầu, áo gilê, áo vét, áo choàng 

ngoài, áo khoác ngắn có mũ không thấm nước, áo pông-sô, quần áo bơi, đồ bơi dạng hai 

mảnh, quần bơi, áo khoác, trang phục đi mưa, áo vét chống nước mưa, quần áo để nhảy 

múa cụ thể là quần áo nịt và bộ quần áo dùng khi múa ba lê, quần áo ngủ, áo choàng tắm, 

mũ tắm, áo choàng lễ, quần áo lót, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], quần đùi ống rộng, thắt 

lưng bằng da, cà vạt, đồ đội đầu cụ thể là mũ, mũ len, mũ lưỡi trai, lưỡi trai, dải băng 

buộc đầu, mũ che tai; khăn quàng cổ, khăn choàng, cổ tay áo, yếm dãi bằng vải; đồ đi 

chân, giày để tập thể hình, giày đế mềm, tất ngắn cổ, tất cao cổ, trang phục dệt kim, giày, 

bốt, giày dùng ở bãi biển, dép, dép đi trong nhà, găng tay, dải đeo quần - tất, tã lót trẻ sơ 

sinh, dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi.  

 

Nhóm 41: Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet 

liên quan đến dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và giải trí; biên tập, sản xuất, 

điều khiển và trình diễn chương trình phát thanh, truyền hình, nghe nhìn, âm nhạc, 

chương trình giải trí và sân khấu, buổi trình diễn âm nhạc; sản xuất phim, trừ phim quảng 

cáo; sản xuất băng hình; tổ chức sự kiện văn hóa, âm nhạc và giáo dục; tổ chức hội chợ 

thương mại và triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cung cấp thông tin trong 

lĩnh vực sân khấu, giải trí, chương trình phát thanh và truyền hình, phim điện ảnh, văn 

hóa, giáo dục và giải trí; lên ý tưởng cho chương trình trò chơi trên chương trình phát 

thanh và truyền hình, bao gồm kịch bản chương trình; cho thuê phim và video phim; cho 

thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; xuất bản, 

cho thuê và phổ biến sách, báo chí, tạp chí, sách hướng dẫn, danh sách các chương trình 

và các ấn phẩm khác; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; các dịch 

vụ kể trên bao gồm thông qua phát thanh, truyền hình, công nghệ viễn truyền văn bản, 

mạng internet hoặc các mạng điện tử khác; dịch vụ biên tập (không phải quảng cáo) cụ 

thể là biên tập băng hình; dịch vụ làm báo cáo bằng nhiếp ảnh, phim và video; nhiếp ảnh.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch 

vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 

tạm thời; dịch vụ cung cấp trực tuyến các thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên từ 

cơ sở dữ liệu hoặc mạng internet.  
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(210) 4-2016-35913 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) MUSIDOR B.V.   (NL) 

Herengracht 566, 1017 Ch Amsterdam, 

The Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 25: Trang phục cho đàn ông, phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, bao gồm áo sơ mi, áo 

thun dùng khi chơi gôn, áo thun ngắn tay, áo thun ngắn tay có cổ, áo kiểu đan, áo kiểu 

dệt, áo nỉ, áo ba lỗ, áo len dài tay, áo choàng ngoài khi làm việc, áo nịt len, áo cao cổ, 

quần đùi, quần dài nỉ, bộ quần áo giữ ấm, áo vét cách điệu, áo choàng ngoài thể thao, 

quần dài, quần áo bò, váy, áo váy, váy cưới, bộ quần áo, bộ áo liền quần [trang phục 

chống bụi mặc ngoài khi làm việc], áo ngoài mặc chui đầu, áo gilê, áo vét, áo choàng 

ngoài, áo khoác ngắn có mũ không thấm nước, áo pông-sô, quần áo bơi, đồ bơi dạng hai 

mảnh, quần bơi, áo khoác, trang phục đi mưa, áo vét chống nước mưa, quần áo để nhảy 

múa cụ thể là quần áo nịt và bộ quần áo dùng khi múa ba lê, quần áo ngủ, áo choàng tắm, 

mũ tắm, áo choàng lễ, quần áo lót, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], quần đùi ống rộng, thắt 

lưng bằng da, cà vạt, đồ đội đầu cụ thể là mũ, mũ len, mũ lưỡi trai, lưỡi trai, dải băng 

buộc đầu, mũ che tai; khăn quàng cổ, khăn choàng, cổ tay áo, yếm dãi bằng vải; đồ đi 

chân, giày để tập thể hình, giày đế mềm, tất ngắn cổ, tất cao cổ, trang phục dệt kim, giày, 

bốt, giày dùng ở bãi biển, dép, dép đi trong nhà, găng tay, dải đeo quần - tất, tã lót trẻ sơ 

sinh, dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi.    

 

Nhóm 41: Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet 

liên quan đến dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và giải trí; biên tập, sản xuất, 

điều khiển và trình diễn chương trình phát thanh, truyền hình, nghe nhìn, âm nhạc, 

chương trình giải trí và sân khấu, buổi trình diễn âm nhạc; sản xuất phim, trừ phim quảng 

cáo; sản xuất băng hình; tổ chức sự kiện văn hóa, âm nhạc và giáo dục; tổ chức hội chợ 

thương mại và triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cung cấp thông tin trong 

lĩnh vực sân khấu, giải trí, chương trình phát thanh và truyền hình, phim điện ảnh, văn 

hóa, giáo dục và giải trí; lên ý tưởng cho chương trình trò chơi trên chương trình phát 

thanh và truyền hình, bao gồm kịch bản chương trình; cho thuê phim và video phim; cho 

thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; xuất bản, 

cho thuê và phổ biến sách, báo chí, tạp chí, sách hướng dẫn, danh sách các chương trình 

và các ấn phẩm khác; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; các dịch 

vụ kể trên bao gồm thông qua phát thanh, truyền hình, công nghệ viễn truyền văn bản, 

mạng internet hoặc các mạng điện tử khác; dịch vụ biên tập (không phải quảng cáo) cụ 

thể là biên tập băng hình; dịch vụ làm báo cáo bằng nhiếp ảnh, phim và video; nhiếp ảnh.    

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch 

vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 

tạm thời; dịch vụ cung cấp trực tuyến các thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên từ 

cơ sở dữ liệu hoặc mạng internet.  
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(210) 4-2016-35914 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) CJO SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

870-13, Gwacheon-daero, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; phấn má hồng; mỹ phẩm kẻ viền môi; 
son môi; chế phẩm chải lông mi; sơn móng tay; phấn nền trang điểm; chế phẩm trang 
điểm; kem mỹ phẩm; phấn màu dùng trang điểm má; mỹ phẩm làm da rám nắng dạng 
nước thơm; mỹ phẩm kẻ viền mắt; mỹ phẩm bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng môi.  

 

 
(210) 4-2016-35915 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 25.12.1; 26.4.3; 26.3.23; 

26.4.4 
(731) NINGBO SUNLIT INTERNATIONAL 

CO., LTD   (CN) 
<19-l>, No.118 Daliang Street, Haishu, 
Ningbo, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao 
tác thủ công]; dùi [dụng cụ cầm tay]; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đập nổi 
[công cụ cầm tay]; súng để bít/trét, không dùng điện; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ 
cầm tay]; dao rạch [dao trổ]; kéo cắt; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa].  

 

Nhóm 16: Dải băng giấy; ấn phẩm; dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ đục 
lỗ [đồ dùng văn phòng]; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; dụng cụ viết; 
chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng 
dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; đồ đùng cho trường học 
[văn phòng phẩm]; vật liệu đóng sách; thiết bị dán nhãn bằng tay; vật liệu dùng để viết; 
bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ vẽ; thiết bị và máy in rô-nê-ô; đất 
sét để nặn bằng polime; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói.  

 
 

(210) 4-2016-35916 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A24.15.11; 26.15.15; A26.4.24 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Thái 
Minh  (VN) 
Khu tái định cư Đồng Rướn, xã Bình 
Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán bar. 
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(210) 4-2016-35917 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Liên doanh 

STADA-ViÖt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-35918 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Liên doanh 

STADA-ViÖt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-35919 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Liên doanh 

STADA-ViÖt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-35920 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH quốc tế Denta  

(VN) 
Số 18, đường Nguyễn Công Hãng, 
phường Trần Nguyên Hãn, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón vô cơ; phân bón lá; chất kích tố để làm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất.  

 

 
(210) 4-2016-35921 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH quốc tế Denta  

(VN) 
Số 18, đường Nguyễn Công Hãng, 
phường Trần Nguyên Hãn, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón vô cơ; phân bón lá; chất kích tố để làm 
điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất.  

 

 
(210) 4-2016-35923 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.7; A25.7.6; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh dương nhạt, xạnh dương 

đậm, xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, 
trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Ngọc Châu  (VN) 
Số nhà 4, hẻm 1/5, ngách 2/5, ngõ 4, Cầu 
Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính, phần mềm máy tính, bàn phím, ổ đĩa, bo 
mạch chủ (Mainboard), thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính], thiết bị ngoại vi 
máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị bộ nhớ máy tính, thiết bị ghi, truyền tải âm thanh 
và hình ảnh, dây cáp truyền tải dữ liệu, thiết bị xử lý dữ liệu, linh kiện và phụ kiện cho 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-35925 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.17.25 
(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 
75254, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1516 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-35926 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.12.1; 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 26.1.1; 

25.5.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hiền  (VN) 
Tổ 48, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh cho người; bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; viện 

điều dưỡng; dịch vụ vật lý trị liệu.  
 
 

(210) 4-2016-35927 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Thăng Hoa  
(VN) 
Số 84A, tổ 22, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt (điều hòa không khí); hệ thống và thiết bị sấy.  
 
 

(210) 4-2016-35928 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.5.1; 1.13.1; 1.7.6; 26.1.9 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thời trang Duy 
Nguyệt  (VN) 
656/50 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bán vé máy bay.  
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(210) 4-2016-35929 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-35930 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng MATRIX  (VN) 
Số 01, đường 19A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 

Quyết Thắng), phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại, dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-35931 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng MATRIX  (VN) 
Số 01, đường 19A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 

Quyết Thắng), phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại, dùng trong xây dựng.   
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(210) 4-2016-35933 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Hoàng Lộc  (VN) 
ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện 
Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ớt, hàng nông sản.  
 
 

(210) 4-2016-35934 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Loan  (VN) 
Tầng 13, khu B, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được.  
 
 

(210) 4-2016-35935 (220) 11.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.10; 24.9.1; 6.1.2 (540) 

  

(731) Lê Thị Hoàng Yến  (VN) 
Số 4, đường 320 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được.  
 
 

(210) 4-2016-35936 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH FASI Việt Nam  
(VN) 
Số 14C12/B2, tập thể Học viện An ninh, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, bao gồm xây dựng dưới nước và xây dựng ốp lát kín, xây 
dựng nhà máy xí nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin về xây dựng; dịch vụ phá các công 
trình xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát công trình xây dựng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời và quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe.  
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(210) 4-2016-35937 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt (Đông Dược Việt)  (VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Long Hậu 
- Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2016-35938 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt (Đông Dược Việt)  (VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Long Hậu 
- Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2016-35939 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt (Đông Dược Việt)  (VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Long Hậu 
- Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-35940 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư An Bình 
Hưng  (VN) 
Khối 9, thị trấn Thanh Chương, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt. 
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ đông; máy điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2016-35941 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phú Hùng 
Cường   (VN) 
1/1/2A đường số 10, Lê Văn Thọ, 
phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-35942 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.7.6; 26.15.15 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 

Nhật Minh   (VN) 
87/8 đường TX22, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bi vệ sinh; vòi nước; bếp từ; bếp hồng ngoại; máy lọc nước; bóng đèn. 

 

 
(210) 4-2016-35945 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, 

xanh dương đậm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vựa 

heo Tý   (VN) 
Số 59 Bạch Đằng, phường 4, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 40: Giết mổ động vật.  
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(210) 4-2016-35946 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.7.6; 25.7.20 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 26   (VN) 
Khu công nghiệp Sài Đồng, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Các sản phẩm nhựa pecca (bán thành phẩm); bán thành phẩm bằng chất dẻo sử 

dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các sản phẩm gỗ bán thành phẩm: gỗ xẻ, ván.  
 

Nhóm 20: Các sản phẩm gỗ như bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; hàng nhựa gia dụng như: 
xô, chậu, bát, đĩa.  

 
Nhóm 25: Hàng may mặc như quần áo, giày vải, giày da, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-35947 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.5.1; 26.7.25; 26.3.12 
(591) Trắng, đỏ, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Thời   (VN) 
22 Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công bảng hiệu theo yêu cầu của người khác.  
 

 
(210) 4-2016-35950 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Pro Active 

Global Việt Nam   (VN) 
Lô A1-A7, đường N2, khu công nghiệp 
Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: xe đạp, yên xe đạp, yên xe 
máy, vỏ bao tay lái của xe, bao yên xe, ống yên, cái chắn bùn, miếng che xích. 
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(210) 4-2016-35951 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; son môi; sữa tắm có chứa hương thơm; nước hoa chứa 

hương thơm; dầu thơm dùng chăm sóc thân thể (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2016-35952 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; son môi; sữa tắm có chứa hương thơm; nước hoa chứa 

hương thơm; dầu thơm dùng chăm sóc thân thể (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2016-35953 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.3.1; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Tím, trắng, đỏ, đen, vàng, cam, xám 

(731) Trần Bảo Thái   (VN) 
404/69 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-35954 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 
 

(210) 4-2016-35955 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại nước giải khát 
Tiền Giang  (VN) 
Số 313, tỉnh lộ 865, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 
 

(210) 4-2016-35956 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; A5.3.13; 4.3.19; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long   (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 
 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lắp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-35957 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 
chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lắp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-35958 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Xanh, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: sơn, bột trét tường; tổ chức 
sự kiện (event) nhằm mục đích quảng cáo, thương mại. 
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(210) 4-2016-35959 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.13.1; A5.5.20; 

26.11.3 
(591) Xanh, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2016-35960 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A10.3.11; 26.13.1; A26.11.12; 26.11.3; 

A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

đậm, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2016-35961 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Xanh dương đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
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Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: sơn, bột trét tường; tổ chức 
sự kiện (event) nhằm mục đích quảng cáo, thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-35962 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh lam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng và công nghệ môi 
trường King   (VN) 
136 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, 
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước, thiết bị phân phối nước.  
 

 
(210) 4-2016-35963 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; 26.5.1 
(591) Cam, đen, trắng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunday Studios  
(VN) 
290 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm (đã qua chế biến); rau (được bảo quản hoặc đã chế biến), quả 
(được bảo quản hoặc đã chế biến); mứt quả (mứt ướt); trứng. 

 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; nước mật đường; men; bột nở.  

 

 
(210) 4-2016-35964 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunday Studios  
(VN) 
290 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm (đã qua chế biến); rau (được bảo quản hoặc đã chế biến); quả 
(được bảo quản hoặc đã chế biến); mứt quả (mứt ướt). 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2016-35965 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 25.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunday Studios  
(VN) 
290 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng; nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi-rô. 

 

 
(210) 4-2016-35966 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cosmo Pacific  (VN) 
95/5 Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-35967 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cosmo Pacific  (VN) 
95/5 Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-35969 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần taxi Lam 

Hồng   (VN) 
Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.  
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(210) 4-2016-35970 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Tân Kiến Tạo   (VN) 
Số 88, đường Lê Duẩn, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 
thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật dân 
dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-35971 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Quang Trung   (VN) 

Quốc lộ 1A, đội 1, xóm Thanh Phú, xã 
Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-35972 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.7.25; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, da cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo và 

tổ chức sự kiện Bảo An   (VN) 
Ngách 1, ngõ 242, khối phố 2, đường Hà 
Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, giáo dục.  
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(210) 4-2016-35973 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, xanh 

dương, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Taxi Lam 

Hồng   (VN) 
Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-35974 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, xanh dương 
(731) Nguyễn Đình Dương   (VN) 

Số 128, đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 
thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật dân 
dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-35975 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Quang Trung  (VN) 

Quốc lộ 1A, đội 1, xóm Thanh Phú, xã 
Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2016-35976 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Trường trung cấp nghề Việt 
Nhật  (VN) 
Số 18, ngõ 18, đường Lê Duy Điếm, 

phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-35977 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH xe đạp Phi Hùng  
(VN) 
Quốc lộ 1A, xóm Tân Phú, xã Thạch 

Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe máy điện. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp, xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2016-35978 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
tổ chức sự kiện Bảo An   (VN) 
Ngách 1, ngõ 242, khối phố 2, đường Hà 

Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ cưới hỏi, tiệc sinh nhật, gặp mặt.  
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(210) 4-2016-35979 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

kẹo cu đơ Lâm Phê  (VN) 
Số 10, ngõ 13, đường Hà Huy Tập, 
phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ.  
 

 
(210) 4-2016-35980 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Lê Ngọc Nhân  (VN) 

Số 5 ngõ 192, đường Nguyễn Trung 
Thiên, phường Thạch Quý, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y.  
 

 
(210) 4-2016-35981 (220) 11.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Lưu Văn Anh  (VN) 

Xóm Mới, xã Thạch Bình, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ.  
 

 
(210) 4-2016-35988 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc  (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dùng cho ô tô; tấm phủ sàn; thảm chống trượt; tấm phủ sàn 
bằng nhựa vinyl. 

 
 

(210) 4-2016-35989 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, dầu thơm dùng cho ô tô; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ.  
 
 

(210) 4-2016-35990 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.6; A26.4.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, dầu thơm dùng cho ô tô; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ. 
 
 

(210) 4-2016-35991 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 7.11.10; 

26.3.23 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Các bộ phận, linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ; giảm sốc/giảm xóc. 

 
 

(210) 4-2016-35993 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.4.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 12: Các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ; rô-tin/khớp cầu [bộ phận tác động và dẫn hướng cho bánh xe]. 

 

 
(210) 4-2016-35994 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 1.7.6; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xám, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Quang  

(VN) 
Số 8 đường số 8, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi (bao nhỏ) bằng chất dẻo, dùng để bao gói.  
 

Nhóm 20: Thùng đựng hàng bằng nhựa. 
 

Nhóm 21: Thau, rổ; thùng rác; hũ đựng gia vị; chai, lọ; hộp cơm; hộp đựng thực phẩm.  
 

Nhóm 22: Dây buộc; dây thừng; bao tải cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu số 
lượng lớn.  

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu và sản phẩm nhựa như thau, thùng, lọ, chai; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích thương mại; quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp, dân dụng, cầu đường; san lấp mặt bằng.  
 

Nhóm 41: Khu vui chơi trẻ em. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-35996 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc Lợi  

(VN) 
290 đường 781, ấp Thành Đông, xã 
Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy vệ sinh dạng cuộn, khăn lau mặt bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng 

giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy ướt, khăn lau tay bằng giấy. 
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(210) 4-2016-36001 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; A26.4.24 

(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hoàng Tùng  (VN) 
43E lầu 1, Phạm Ngũ Lão, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-36002 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 20.1.17 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Nguyễn  (VN) 
40 đường số 643 Tạ Quang Bửu, phường 

4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; 

bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh.  
 

 
(210) 4-2016-36003 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Nguyễn  (VN) 
40 đường số 643 Tạ Quang Bửu, phường 

4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; quảng cáo; cho thuê thiết bị 

văn phòng.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính.  

 

Nhóm 42: Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính.  
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(210) 4-2016-36006 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ nâu, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ trà cà 
phê Hương Nguyên  (VN) 
563/1 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 

(210) 4-2016-36007 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(591) Trắng, đen, vàng ánh xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ trà cà 
phê Hương Nguyên  (VN) 
563/1 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2016-36008 (220) 14.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.3; 5.7.1; 24.15.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh học Thế 
Giới Nông Trại  (VN) 
Số 158, đường Đồng Khởi, khu phố 4, 
phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 
 
 

(210) 4-2016-36009 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.21; A26.11.9; 26.13.25 
(591) Trắng, cam đậm, cam nhạt, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bạn Uống Tôi 
Lái  (VN) 
Số 24 đường DN7, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động và quản lý lao động trong nước.  
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(210) 4-2016-36010 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Cu Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-36011 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Việt Chánh Thái  (VN) 
05 đường 19B, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện công nghiệp gồm: thiết bị ngắt mạch tự động, khởi động 

từ, rờ le.  
 

 
(210) 4-2016-36012 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Việt Chánh Thái   (VN) 
05 đường 19B, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện công nghiệp gồm: thiết bị ngắt mạch tự động, khởi động 
từ, rờ le.  

 

 
(210) 4-2016-36013 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Việt Chánh Thái   (VN) 
05 đường 19B, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ: mỹ phẩm, đồ chơi điện tử, giày dép, đồ gia dụng bao 
gồm các sản phẩm nhựa dùng trong gia đình (chai, cốc, chén, bình, thìa, dĩa). 

 

 
(210) 4-2016-36014 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A10.3.11 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 

Việt Chánh Thái   (VN) 
05 đường 19B, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ: mỹ phẩm, đồ chơi điện tử, giày dép, đồ gia dụng bao 

gồm các sản phẩm nhựa dùng trong gia đình (chai, cốc, chén, bình, thìa, dĩa). 
 

 
(210) 4-2016-36016 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Yến 
Ngọc  (VN) 
140/6 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Trung Chánh 
2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ yến sào, sản phẩm từ yến sào; bán buôn và bán lẻ thực 

phẩm chức năng, nhân sâm, nấm linh chi; bán buôn và bán lẻ cháo, súp ăn liền; bán buôn 
và bán lẻ mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36020 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.4; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế Hoàng 
Nam   (VN) 
188 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; súp tổ yến; cháo tổ yến; chè tổ yến. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lê yến sào, sản phẩm từ yến sào; bán buôn và bán lẻ thực 
phẩm chức năng, nhân sâm, nấm linh chi; bán buôn và bán lè cháo, súp ăn liền.  
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(210) 4-2016-36021 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH 2H Thiên Di   (VN)
Số 26 Lý Thường Kiệt, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-36024 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.13.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Lâm 
Quang Phát  (VN) 
Số 3/19 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Chậu rửa dùng cho mục đích y tế; bồn rửa mắt khẩn cấp (dụng cụ y tế). 

 

 
(210) 4-2016-36027 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED  

(VG) 
Palm Grove House, Box 438, Road Town 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-36028 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bili Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Thường, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, 

giấy bao gói, khăn giấy để tẩy trang.  
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(210) 4-2016-36029 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bili Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Thường, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, 

giấy bao gói, khăn giấy để tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2016-36030 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh, đỏ (540) 

 

(731) Công ty THHH Y Tế Nam Thành  
(VN) 
Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nội soi tai mũi họng; bàn khám tai mũi họng; ghế khám tai mũi họng; 
máy soi cổ tử cung; đèn khám tai mũi họng; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y tế; mua bán thiết bị y tế; giới thiệu và trưng bày sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36031 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.13.1; 5.3.6 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công cổ phần dược mỹ phẩm 
POLIVA  (VN) 
Số 1, ngõ 149 Giáp Bát, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-36032 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 7.15.5 
(591) Xanh, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Khang Thịnh   (VN) 
4/14 ấp 4, xã Tân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, kệ, giường.  
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(210) 4-2016-36033 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-36034 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-36035 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc.    
 

 
(210) 4-2016-36037 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Đinh Quang Minh   (VN) 
Số 10, nhà A, 25 Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-36038 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Đinh Quang Minh    (VN) 
Số 10, nhà A, 25 Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-36039 (220) 14.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 22.1.6; A5.5.20; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Muzik Beer  
(VN) 
Lô SO22, tòa nhà R4, Royalcity, 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-36040 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.10; 1.15.23; 26.4.4 
(591) Xanh đen, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Minh Tú   (VN) 
411 lô L, c/c Bàu Cát 2, Hồng Lạc, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2016-36041 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trang thiết bị y tế Việt Nha  
(VN) 
97/1 Phạm Văn Thuận, KP4, phường Tân 
Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh (dịch vụ y tế); dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ spa làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-36042 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Tiến Thắng  (VN) 

Số nhà 11 ngách 281/76 đường Trần 
Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; chế phẩm để làm nước khoáng; nước tinh khiết; nước 
tinh khiết đóng chai. 
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(210) 4-2016-36043 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.1; 4.5.21 

(591) Đen, xám, trắng 

(731) 1. Nguyễn Nhữ Hoàng Lan  (VN)
68 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Ngô Hoàng Kiên   (VN) 
19/22 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh khúc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn.  
 

 
(210) 4-2016-36044 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trà Tấn Đạt  
(VN) 
Số 58 Nguyễn Trường Té, phường Lộc 

Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-36045 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại điện tử Tuyết 
Trân  (VN) 
C9/28D2 Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2016-36046 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại điện tử Tuyết 
Trân  (VN) 
C9/28D2 Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2016-36047 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, 

xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần phân phối và 

dịch vụ SAIGONTEL  (VN) 
Tầng 3A, số 12 Phạm Đình Toái, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán 
đấu giá; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua 
bán linh kiện điện tử như mạch điện, mạch điều khiển, IC, dụng cụ làm mạch, ốc, vít, cầu 
chì, transistors,cuộn cảm, còi, loa, dây câu mạch, điện trở, nguồn, pin, sạc pin, mua bán 
thiết bị điện như: quạt điện, quạt hút, đồng hồ điện, đồng hồ dùng để đo điện, tụ điện, 
công tắc điện, cầu dao điện, dây điện, ổ cắm điện, ổn áp, máy phát điện, bộ tích điện, đèn, 
đèn điện, thiết bị âm thanh báo động, chuông điện, bộ ngắt đóng mạch điện, đồng hồ ghi 
giờ, bộ chuyển đảo mạch điện, cáp chống sét, đầu nối dây điện, bảng phân phối điện cáp 
điện, thiết bị đo bằng điện, thiết bị do áp suất, dây cáp điện, động cơ điện, máy biến thế, 
mua bán hàng điện tử như máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), 
bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng, thiết bị ngoại vi của 
máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thề tải về), 
phần mềm máy vi tính đã được ghi, thiết bị lưu trữ dữ liệu, USB, mua bán hàng điện lạnh 
như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, 
máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ 
lạnh và thiết bị của chúng, mua bán thiết bi viễn thông như: điện thoại và thiết bị của 
chúng, mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, 
màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, máy đếm 
tiền, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy 
quay phim, máy ghi hình, thiết bị ghi hình, máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán 
thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện 
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tử, bút thông minh, mua bán đồ điện gia dụng như: chuông cửa điện, quạt điện - quạt 
máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, bình đun nước nóng, 
ấm đun nước bằng điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà 
phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng, mua bán đồ 
nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, ly, chén, đã, bình chứa đựng (làm bằng nhựa, thủy tinh, 
inox), mua bán vật liệu xây dựng như: đá hoa cương, đá cẩm thạch, đá granite, đá marble, 
gạch, ngói, xi măng, sỏi, cát, sơn, thiết bị vệ sinh, hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của 
thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước; vòi tắm, vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống, 
mua bán mỹ phẩm, son môi, sữa tẩy rửa (mục đích vệ sinh thân thể, trang điểm), mua bán 
hàng lưu niệm, mua bán hàng đan lát, thủ công mỹ nghệ như các sản phẩm sợi tự nhiên 
(mây, tre, cói, lục bình), gốm sứ (trong nhà và ngoài trời), các mặt hàng dệt thủ công, thêu 
ren, chạm khắc gỗ, sơn mài, đá, đèn trang trí, các sản phẩm sử dụng sợi thủy tinh, nhựa 
resin, mua bán đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, mắt kính, mua bán hóa chất sử dụng 
trong công nghiệp, mua bán lương thực thực phẩm, thịt, thủy sản, nấm, rau củ quả tươi 
sống và đã qua chế biến, mua bán cà phê, ca cao, đường, gạo, bột sắn và các sản phẩm 
làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, mứt, kẹo, kem, bột, mật ong, nước mật đường, men, 
bột nở, muối, giấm và nước xốt (gia vị), gia vị. 

 

 
(210) 4-2016-36051 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood Cao 
Nguyên   (VN) 
Lô E1, E2, E3 khu công nghiệp Trà Đa, 
xã Trà Đa, thành pbố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống sữa 
mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); 
bột ăn dặm cho bé sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; thịt hộp; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn lạnh; bột dinh 
dưỡng. 

 

 
(210) 4-2016-36052 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống sữa 
mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); 
bột ăn dặm cho bé sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; thịt hộp; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn lạnh; bột dinh 
dưỡng. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2016-36054 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood Cao 
Nguyên  (VN) 
Lô E1, E2, E3 khu công nghiệp Trà Đa, 
xã Trà Đa, thành pbố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống sữa 
mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); 
bột ăn dặm cho bé sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; thịt hộp; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn lạnh; bột dinh 
dưỡng. 

 
 

(210) 4-2016-36055 (220) 14.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 25.1.25; 26.15.9 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Tùng  (VN) 
Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED).  
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(210) 4-2016-36056 (220) 12.03.2015 

(641) 4-2015-05455 (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu than đá; năng lượng điện; xăng; nhiên liệu; chất đốt chiếu 
sáng; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ. 

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 
khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho. 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-36057 (220) 12.03.2015 

(641) 4-2015-05456 (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu than đá; năng lượng điện; xăng; nhiên liệu; chất đốt chiếu 
sáng; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ. 

 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 
khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; chở thuê kho hàng; xếp hàng vào kho. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-36058 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hùng Cường   (VN) 
Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-36059 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hùng Cường  (VN) 
Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-36060 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH MTV cà phê 

Nguyên Huy Hùng   (VN) 
472 Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, 
huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; đồ uống y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Trà sữa; trà sủi bọt; đồ uống trên cơ sở trà; trà hoa quả; trà chanh; trà sữa trân 
châu.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; quán giải khát; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; cung cấp 
thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-36063 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.7.24; 3.7.4; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh dương, đỏ, hồng, cam, tím, đen, 

trắng, xanh dương nhạt, vàng, xanh lá 
cây 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
công nghệ Việt - Đức   (VN) 
Số 171 phố Đông Thiên, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nội, ngoại thất.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1548 

(210) 4-2016-36064 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; 6.1.2; 26.4.3 

(591) Xanh dương, ghi, trắng 

(731) Công ty TNHH Tiến Lợi   (VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng; cung cấp dịch vụ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-36065 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.9.1; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, vàng đậm 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thành Nam Trương   (VN) 
Tổ 7A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm ruốc; mắm tôm; mắm cá thu.  
 

 
(210) 4-2016-36066 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) ISIDORI BARISH PROPERTIES, LLC  

(US) 

31 Union Square West, Unit N.14C, New 

York New York 10003, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-36068 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDIUSA  (VN) 
154 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, que thử đường huyết, que thử thai, que 
thử dụng trứng, que thử thời mãn kinh, que thử ma túy, que thử ung thư ruột, que thử ung 
thư gan. 

 

 
(210) 4-2016-36069 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDIUSA  (VN) 
154 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, que thử đường huyết, que thử thai, que 
thử dụng trứng, que thử thời mãn kinh, que thử ma túy, que thử ung thư ruột, que thử ung 
thư gan. 

 
 

(210) 4-2016-36070 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Trương Thị Thoại   (VN) 

Thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2016-36071 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Lê Văn Sĩ  (VN) 
48/19 D khu phố 4, phường Phước Long 

B, quận 09, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-36072 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.1; 26.3.2; 25.5.3 

(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Vĩ Hiền  (VN) 
Số 02 Bà Triệu, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ (bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ; salon).  

 

Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, salon, nệm, gối, chăn, ga trải giường.  
 

 
(210) 4-2016-36073 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khách sạn và 
văn phòng làm việc A-1 VY  
(VN) 
253 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn.  
 

(210) 4-2016-36074 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Đoàn Phan Tuấn   (VN) 
Thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
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(210) 4-2016-36077 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A16.1.5; 26.1.5; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ S3  

(VN) 
35 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; thiết bị điều khiển hoạt động của bộ điều 

chỉnh ánh sáng đèn điện; phần mềm máy tính; chương trình máy tính.  
 
 

(210) 4-2016-36078 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn JUBYTEX  
(VN) 
Xóm Cát, xã Cao Thành, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2016-36079 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn JUBYTEX  
(VN) 
Xóm Cát, xã Cao Thành, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2016-36080 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Jubytex  
(VN) 
Xóm Cát, xã Cao Thành, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2016-36081 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Việt  (VN) 
107/9 Miếu Bình Đông, khu phố 16, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36082 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36083 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-36084 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 5.5.19; A5.5.22; 5.3.11; 

5.3.16; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng,

đen, xanh dương nhạt, tím nhạt, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thiên Thủy Dược  
(VN) 
Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36085 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 5.3.11; 5.3.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh rêu, xanh lá cây, vàng, vàng cam, 
đen, nâu, xám, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thiên Thủy Dược  
(VN) 
Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36086 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36087 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực pnẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36088 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36089 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; 26.4.3; 7.15.22 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và công nghệ Minh Phát  (VN) 
Lô số 3, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn bộ phận sinh dục dùng cho mục đích cá nhân.  
 

 
(210) 4-2016-36090 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A2.5.23; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh rêu, xám, trắng 
(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quân Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36091 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36092 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Siêu Thị Việt  

(VN) 
Số 76 phố Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em. 
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(210) 4-2016-36093 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Siêu Thị Việt  
(VN) 
Số 76 phố Nguyễn Chí Thanh, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em. 
 

 
(210) 4-2016-36094 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Lê Thị Bích Loan  (VN) 
ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-36095 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.1; 5.7.6; 26.1.2; A5.3.15 

(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, nâu, vàng 

đậm, vàng nhạt, cam, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Thành 
Lợi  (VN) 
ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hạt điều tươi, hạt điều khô, hạt điều đã qua chế biến. 
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(210) 4-2016-36096 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.11; A26.1.18; 26.4.9; 

A24.15.7; 24.15.21 
(731) Cơ sở Tuấn Kiệt  (VN) 

ấp An Thuận, xã Phú An, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 
 

Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải. 
 

 
(210) 4-2016-36097 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Trần Xuân Lại  (VN) 
Số nhà 215, khu phố ấp Hiệp Tâm 1, thị 
trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2016-36098 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nguyễn Brothers  
(VN) 
Số 169 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng da (trang phục).  
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da, đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2016-36099 (220) 14.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 22.1.1 
(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hải  (VN) 
15/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2016-36100 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; A5.5.20 
(591) Cam, xanh cốm 

(540) 

 

(731) Trương Thị Ngọc Yến   (VN) 
108/58 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè); bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2016-36101 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Nâu (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế thực 
phẩm Lựa Chọn Đỉnh   (VN) 
Lầu 8, tòa nhà Sai Gon Bus, 39 Hải 
Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, 
thành phố  Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2016-36102 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.3.5; 26.3.23; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thông tin Vision VSP   (VN) 
27 đường 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính xách tay; bàn phím cho máy tính điện tử; thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; màn hình máy vi tính (phần cứng máy vi tính); con chuột máy vi 
tính; dây điện thoại; cục sạc điện thoại; pin điện thoại; cục nguồn máy vi tính; cáp truyền 
tín hiệu; tai nghe. 

 

 
(210) 4-2016-36103 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Elite   (VN) 
289/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; bàn phím máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương 
trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi 
tính, ghi sẵn; chương trình máy yi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 
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tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thẻ tải về; máy vi tính; ô đĩa cho máy 
vi tlnh; giao diện [cho máy tính]; máy hát tự động cho máy trình; thiết bị băng từ [cho 
máy vi tính]; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương trình máy 
tính]; máy tình xách tay; bảng mạch in; mạch in; bộ xử lý [bộ x− lý trung tâm]; bộ đọc 
[thiết bị xử lý dữ liệu].  

 

Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy 
tính.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng.  

 

Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 
toàn cầu cho người sử dụng; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 
cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; diệt vi rút cho máy tính; dịch vụ 
bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2016-36107 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.21; A7.1.11; 25.1.6; A5.1.5; 

A6.19.16 
(731) BEAUTY COMMUNITY PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
10/915 Nuanchan 34, Nuanchan, 
Buengkum, Bangkok, 10230 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-36108 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; A5.5.20 
(731) BEAUTY COMMUNITY PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
10/915 Nuanchan 34, Nuanchan, 
Buengkum, Bangkok, 10230 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch da; kem dưỡng thể; dầu gội đầu; kem dưỡng tóc; chế phẩm 
tẩy da chết; kem bôi dưỡng tay và móng; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả. 
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(210) 4-2016-36109 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) BEAUTY COMMUNITY PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
10/915 Nuanchan 34, Nuanchan, 
Buengkum, Bangkok, 10230 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; son môi; phấn đánh nền mắt; phấn má; bút kẻ mắt; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); kem nền; nước sơn móng; chế phẩm làm sạch da; nước hoa; mỹ 
phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm tẩy sơn móng tay. 

 

 
(210) 4-2016-36110 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 26.1.6 
(731) BEAUTY COMMUNITY PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
10/915 Nuanchan 34, Nuanchan, 
Buengkum, Bangkok, 10230 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch da; kem dưỡng thể; dầu gội đầu; kem dưỡng tóc; chế phẩm 
tẩy da chết; kem bôi dưỡng tay và móng; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả. 

 

 
(210) 4-2016-36111 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) BEAUTY COMMUNITY PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
10/915 Nuanchan 34, Nuanchan, 
Buengkum, Bangkok, 10230 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch da; kem dưỡng thể; dầu gội đầu; kem dưỡng tóc; chế phẩm 
tẩy da chết; kem bôi dưỡng tay và móng; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả. 

 

 
(210) 4-2016-36112 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A8.1.16; 8.1.18; 26.1.1 
(731) BEAUTY COMMUNITY PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
10/915 Nuanchan 34, Nuanchan, 
Buengkum, Bangkok, 10230 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; son môi; phấn đánh nền mắt; phấn má; bút kẻ mắt; thuốc bôi 

lông mi mắt (mát-ca-ra); kem nền; nước sơn móng; chế phẩm làm sạch da; nước hoa; mỹ 

phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm tẩy sơn móng tay. 
 

 
(210) 4-2016-36115 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A11.3.7; 9.7.1; A11.1.6 

(591) Đỏ, nâu, ghi, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 

phường Tân Thới Hiệp, quận12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền. 
 

 
(210) 4-2016-36116 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) MAMACHI CO., LTD.  (KR) 

5F, 61, Hangang-daero 62-gil, Yongsan-

gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình cho trẻ em bú; núm vú giả của bình cho trẻ em bú; van của bình cho trẻ 

em bú; núm vú giả cho trẻ ngậm; bơm dùng để hút sữa mẹ; núm vú giả cho trẻ em bú 

bình. 
 

 
(210) 4-2016-36117 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) MAMACHI CO., LTD.  (KR) 

5F, 61, Hangang-daero 62-gil, Yongsan-

gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; tinh dầu; phấn rôm cho trẻ em; mỹ phẩm cho trẻ em; 

kem đánh răng cho trẻ em. 
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(210) 4-2016-36118 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm (có nguồn gốc từ thịt, cá); thịt hộp; cá hộp; trái cây 

đóng hộp; giò lụa; chả quế. 
 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; nước xốt cà chua; tương ớt; mì ăn liền; hạt nêm; nước chấm 
(có nguồn gốc từ rau và ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2016-36119 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) TIG INC.  (JP) 

1-25-111, Higashida 2-Chome, Yahata 
Higashi-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước thải; thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc nước thải công 
nghiệp; bể xử lý nước thải [dùng cho mục đích công nghiệp]; bể tự hoại dùng cho mục 
đích công nghiệp; thiết bị làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước công nghiệp; bộ lọc làm 
sạch nước dùng cho thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc làm sạch nước dùng cho mục đích 
công nghiệp; thiết bị làm sạch nước máy; thiết bị làm sạch nước chạy điện dùng trong gia 
đình; thiết bị làm sạch nước dùng trong gia đình; bộ lọc dùng cho thiết bị làm sạch nước 
dùng trong gia đình; thiết bị làm sạch nước thải dùng trong gia đình; thiết bị làm sạch 
nước tắm chạy điện dùng trong gia đình; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị ion hóa 
nước.  

 

 
(210) 4-2016-36120 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Nam Transport  

(VN) 
Số 5/75 Lương Khánh Thiện, phường 
Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải đường bộ.  
 

 
(210) 4-2016-36121 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Đỗ Thanh Hải  (VN) 

Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm: tấm cốp pha (không bằng kim loại); 

tấm gỗ lát; tấm trần nhựa; tấm trần bằng gỗ; tấm vách bằng nhựa; tấm gỗ ghép dùng cho 
xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm: tấm cốp pha 
(không bằng kim loại), tấm gỗ lát, tấm trần nhựa, tấm trần bằng gỗ, tấm vách bằng nhựa, 
tấm gỗ ghép dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-36128 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh cốm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Hạnh   (VN) 
80 đường số 8, khu phố 2, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; mua bán 
dụng cụ y tế, thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36129 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Hạnh   (VN) 
80 đường số 8, khu phố 2, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Dây đeo lưng dùng trong y tế; dây đeo bụng dùng trong y tế, dây đeo ngực 
dùng trong y tế.  
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(210) 4-2016-36133 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) ASIA ROOFING INDUSTRIES SDN. 

BHD.   (MY) 
Lot 153, Kawasan Perindustrian, Jalan 
Genuang, 85000 Segamat, Johor Darul 
Takzim, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ bằng kim loại cho xây dựng và công 

trình xây dựng; khung nhà bằng kim,loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng thép.  
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; thông tin về xây dựng; tư vấn 
xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-36134 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 2.3.1; 2.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, cam, nâu, hồng 
(731) KUREHA CORPORATION   (JP) 

3-3-2, Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, 
Tokyo, 103-8552, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 16: Thùng/hộp đóng hàng công nghiệp bằng giấy; thùng/hộp đóng gói bằng giấy; 

màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo dùng cho mục đích gia đình; màng bọc thực phẩm 
bằng chất dẻo giữ trong hộp chia màng có dao cắt, dùng cho mục đích gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-36135 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(731) UNIZEP SPORTSWEAR CO., LTD.  

(TH) 
14/17 Soi Juldis, Petchburi Road, 
Thanon Phayathai, Ratchathewi, 
Bangkok 10400 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai không chóp; áo sơ mi; quần áo; váy; áo vét [trang phục]; tất ngắn 

cổ; quần áo dệt kim; áo nịt len thể thao; quần [trang phục]; giày thể thao.  
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(210) 4-2016-36137 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) PT. GUNACIPTA MULTIRASA   (ID) 

Kp. Rawa Bamban, Jl. Faliman Jaya No. 
1 Jurumudi Baru, Benda, Tangerang, 
Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột nở; natri hydrocacbonat dùng cho mục đích nấu nướng; cáu rượu dùng cho 

mục đích nấu nướng; men dạng kem dùng cho mục đích nấu nướng; hương liệu vani dùng 
cho mục đích nấu nướng; hương liệu tổng hợp, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt nhiều lớp được 
làm từ quế, đinh hương, hạt nhục đậu khấu và bột bạch đậu khấu (bánh spekoek); chất tạo 
đặc xenluloza (CMC) dùng làm chất tạo đặc cho mục đích nấu nướng; gia vị; gia vị bột cà 
ri, đồ gia vị chấm; tinh chất cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh dầu; hương liệu, trừ 
tinh dầu, cho bánh ngọt; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; mù tạc; xốt may-on-ne; 
xốt tương đậu nành; xốt cà chua; giấm; trà; cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-36138 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25 
(591) Hồng, hồng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
việc làm EVA  (VN) 
215 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động.  

 

 
(210) 4-2016-36139 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Capitaland-

Vista   (VN) 
Số 628C đường xa lộ Hà Nội, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 

phòng, căn hộ, phòng ở, điền sản, kiốt; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ liên quan tới xây dựng công trình và các dịch vụ bổ trợ cho dịch vụ 
xây dựng, bao gồm: dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình 
giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát nước, công trình 
ngầm, các công trình văn hóa; dịch vụ sửa chữa, chống thấm các công trình dân dụng, 
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công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp 
thoát nước, công trình ngầm, các công trình văn hóa; trang trí nội ngoại thất; san lấp mặt 
bằng; giám sát thi công các công trình xây dựng; cho thuê máy chuyên dụng ngành xây 
dựng; dịch vụ lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng; xây dựng công trình vĩnh cửu; 
dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho hàng hóa, điểm đỗ hoặc bãi đỗ xe.  

 

 
(210) 4-2016-36140 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Rồng Việt  

(VN) 
Xóm Đông Tiến, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.  
 

(210) 4-2016-36142 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.3.7 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Lê Trí Toàn   (VN) 

Số 99 đường Nguyễn Huy Tự, phường 
Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-36143 (220) 11.10.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn 

Hiến   (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc trang sức, đá quý, đồ mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-36144 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 8.7.5; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng, xanh lá cây, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Thị Hiên   (VN) 
Số 9, ngõ 1, đường Phan Đình Phùng, 
phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bún chả.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-36145 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A18.1.8; 18.1.23 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ thắm, xanh dương 

đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng vận tải Tùng Lâm   (VN) 
Quốc lộ 1A, xóm Thanh Phú, xã Thạch 
Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2016-36146 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Ninh Thư   (VN) 

Xóm Đông Tiến, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá, quý.  
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Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý trang sức, đồ mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-36147 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.7.25; 26.13.25; 26.4.2; 26.1.2 

(591) Đỏ, đen, vàng 

(731) Công ty TNHH Ninh Thư   (VN) 
Xóm Đông Tiến, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mô tô, xe máy.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa: mô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2016-36148 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Võ Thị Thu Sương  (VN) 
59 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt); ca vát; tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2016-36150 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.9; 26.3.23 

(591) Trắng, nâu nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh địa ốc Hưng Thịnh  
(VN) 
110 -112 Trần Quốc Toản, phường 7, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản.  
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(210) 4-2016-36151 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Thăng 

Long   (VN) 
279 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

nhà.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng đường 
dây mạng lưới điện và trạm biến áp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch quốc tế.  

 

 
(210) 4-2016-36152 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A16.1.11; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Kim Sơn  
(VN) 
572/4 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thẻ thông minh (thẻ tích hợp); thiết bị điều khiển từ xa; 

máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe; pin điện. 
 

 
(210) 4-2016-36153 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 21.3.1; A26.11.9; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH thể thao Thăng 

Long   (VN) 
87/94 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 28: Bóng thể thao; dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2016-36154 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3 
(591) Xám, nâu, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồ Quốc 
Thanh (Thanh Tâm)   (VN) 
Số 87 An Sơn, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

 
(210) 4-2016-36155 (220) 14.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu và 
xây dựng ICEM  (VN) 
Số 418, chung cư Tân Phúc, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: ngói xi măng màu.  
 

 
(210) 4-2016-36156 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.9.23; 5.9.15; 5.9.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản thực 
phẩm Trần Gia  (VN) 
Tầng lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 
119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản.  
 

 
(210) 4-2016-36158 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 5.7.1 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Ngân  (VN) 
Số 78 đường số 4, cư xá Đô Thành, 
phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-36160 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Hà  (VN) 
Thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước RO; máy thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng).  
 

 
(210) 4-2016-36161 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Hà  (VN) 
Thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa PPR (nhựa cứng).  
 
 

(210) 4-2016-36162 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Hoàng Văn Hà  (VN) 
Thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inốc. 
 

 
(210) 4-2016-36163 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Hoàng Văn Hà  (VN) 
Thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa PPR (nhựa cứng).  
 
 

(210) 4-2016-36164 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
xây dựng và nội thất 
Royalhome Việt Nam  (VN) 
Số 15 liền kề 6A, khu đô thị Làng Việt 
kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất; 

thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 

máy móc, các dịch vụ công cộng như: đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất. 
 

 
(210) 4-2016-36165 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 

(591) Xanh lam, cam, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Thạch  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà N06B2 dự án Khu đô thị 

mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất 

động sản; định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản). 
 

 
(210) 4-2016-36166 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.4.6; 25.1.6 

(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Lan  (VN) 
Tập thể Xí nghiệp Khảo sát 1, thôn Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Lát khoai tây rán giòn; lát khoai tây mỏng; miếng khoai tròn được bọc bằng 

vụn bánh mì và rán mỡ; khoai tây lát rán giòn ít béo; lát khoai tây tẩm bột rán; rau đóng 

hộp.  

 

Nhóm 35: Mua bán khoai tây tươi; mua bán khoai tây chế biến; mua bán thực phẩm; giới 

thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 

đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2016-36170 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (TW) 

21 FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 

Banciao Dist., New Taipei City 220, 

Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2016-36171 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.  (TW) 
21 FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2016-36172 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Mỹ 
Phẩm Sạch  (VN) 
31/71/1 Miếu Bình Long, phường Bình 
Hùng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2016-36173 (220) 15.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Đông Sơn  (VN) 
290/89/12 đường Nơ Trang Long, 
phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Các món ăn được chế biến sẵn đóng hộp như: gà ác tiềm thuốc bắc, gà ác hầm 
nhân sâm.  

 

 
(210) 4-2016-36174 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A24.15.11; 

3.7.17 
(591) Nâu đất, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phim cách nhiệt 
Ngôi Sao  (VN) 
Số 17, ngõ 81, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Camera hành trình trên xe ô tô.  
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(210) 4-2016-36175 (220) 15.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1; 26.3.1; 26.3.23; A24.15.7; 1.13.1; 

A1.13.15 
(591) Xanh, đen, đỏ, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
N.V.C  (VN) 
K7/K300 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thể thao, văn hóa, giáo dục và giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-36176 (220) 15.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 4.3.3; 4.3.20; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Danh  (VN) 
64J1 đường DD7-1, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; lưỡi cắt (bộ phận của máy móc). 
 

 
(210) 4-2016-36177 (220) 15.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 4.3.3; 4.3.20; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Danh   (VN) 
64J1 đường DD7-1, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; lưỡi cắt (bộ phận của máy móc). 
 
 

(210) 4-2016-36178 (220) 15.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A9.7.22; 24.1.1; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Growing Brain  
(VN) 
358 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 
 

(210) 4-2016-36180 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Asean  (VN) 
Số 11, ngõ 105 phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dầu dưỡng móng chiết xuất từ thảo mộc, dầu gội đầu dành 
cho trẻ em chiết xuất từ thảo mộc, dung dịch vệ sinh phụ nữ chiết xuất từ thảo mộc, gel 
rửa mặt chiết xuất từ thảo mộc, kem chống nắng chiết xuất từ thảo mộc, dành cho trẻ em, 
kem chống nắng cho da mặt, chiết xuất từ thảo mộc, kem chống nắng toàn thân chiết xuất 
từ thảo mộc, kem dưỡng đầu ti chiết xuất từ thảo mộc, kem dưỡng làm sáng da chiết xuất 
từ thảo mộc, kem dưỡng da ban đêm chiết xuất từ thảo mộc, kem dưỡng da ban ngày, 
chiết xuất từ thảo mộc dành cho da khô, kem dưỡng da ban ngày, chiết xuất từ thảo mộc 
dành cho da thường thiên dầu, kem dưỡng da chân chiết xuất từ thảo mộc, kem dưỡng da 
chiết xuất từ thảo mộc, kem dưỡng da cho trẻ em chiết xuất từ thảo mộc, kem dưỡng da 
vùng mắt và cổ chiết xuất từ thảo mộc, kem dưỡng môi, chiết xuất từ thảo mộc, kem 
massage chiết xuất từ thảo mộc, kem ngăn ngừa hăm da cho trẻ em, chiết xuất từ thảo 
mộc, kem ngăn ngừa rạn da dành cho bà bầu, chiết xuất từ thảo mộc, nước hoa hồng dùng 
cho da dầu, chiết xuất từ thảo mộc, sữa dưỡng thể chiết xuất từ thảo mộc, chế phẩm tẩy da 
chết toàn thân chiết xuất từ thảo mộc, tinh chất dưỡng da chiết xuất từ thảo mộc, tinh dầu 
thơm chiết xuất từ thảo mộc, xà phòng tắm gội dạng kem, chiết xuất từ thảo mộc dành 
cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2016-36181 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Trắng, xám (540) 

  

(731) Đỗ Văn Việt  (VN) 
Căn 2305 tòa nhà An Bình, số 521 Cổ 
Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2016-36182 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sai Gon Smile  
(VN) 
Số 7C, phố Hàm Long, phường Phan Chu 
Chinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện tóc (làm tóc); dịch 
vụ xoa bóp, bấm huyệt (dịch vụ mát-xa, bấm huyệt); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ vật lý trị 
liệu. 

 

 
(210) 4-2016-36183 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sai Gon Smile  
(VN) 
Số 7C, phố Hàm Long, phường Phan Chu 
Chinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện tóc (làm tóc); dịch 

vụ xoa bóp, bấm huyệt (dịch vụ mát-xa, bấm huyệt); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ vật lý trị 
liệu. 

 

 
(210) 4-2016-36184 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; 24.9.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 
Số 40E, đường An Đà, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2016-36185 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Khoa 
học Công nghệ Xây dựng  (VN)
Tầng 1, tháp 1, tòa nhà Dolphin Plaza, số 
28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; ghế [ngồi]; bàn làm việc; tủ nhiều ngăn; đồ đạc trong nhà; đồ 
đạc trường học. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa 
chữa thang máy; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt thiết bị nhà bếp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; khảo sát địa chất; thiết kế 
công nghiệp; nghiên cứu dự án kỹ thuật; định giá chất lượng gỗ thẳng. 
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(210) 4-2016-36186 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.8; A26.4.24 (540) 

  

(731) Lê Thị Kim Ngân  (VN) 
Tổ 11, cụm 2, phường Xuân La, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2016-36187 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.4; A1.7.3; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Văn hóa 
Tổng hợp Bến Thành  (VN) 
160 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức giải trí, sự kiện văn hóa.  
 
 

(210) 4-2016-36189 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.6; 19.7.1; A11.3.2; A11.3.6; 26.3.1; 

A26.3.5 
(591) Vàng, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Della  (VN) 
67 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; quán cà phê giải 
khát; quán rượu; quán bar. 

 
 

(210) 4-2016-36190 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH 
Coreingredients Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6 & 7, Mê Linh Point Tower, số 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-36191 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH 
Coreingredients Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6 & 7, Mê Linh Point Tower, số 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-36192 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú  (VN) 
Số P205 ngõ 118 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị, dụng cụ và đồ y tế (dùng trong mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2016-36193 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số P205 ngõ 118 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36194 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.3.1 
(731) HUANG XIAO MING  (CN) 

Room 1303, Unit 1, Building 4, Hanlin 
Time Plaza, No. 19 Yonghe Road, 
Nanning City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng 
giấy; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; giấy bao gói; giấy [văn phòng phẩm]; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]; khăn lau bằng giấy. 
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Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; thực phẩm chế biến từ cá; cùi của trái cây; thạch cho thực 
phẩm; thịt; sản phẩm sữa; nấm đã được bảo quản; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Kẹo; ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo; đường; trà; 
đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống không có cồn; đồ uống là chất lỏng giống 
nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; nước [đồ uống].  

 
 

(210) 4-2016-36195 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thủy  (VN) 
Phòng 901 - A, tầng 9, khu đô thị mới 
Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị 
liệu; dịch vụ trang điểm; xoa bóp. 

 
 

(210) 4-2016-36196 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Bùi Duy Giáp  (VN) 
Đội 1, thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bếp ga; thiết bị lọc nước; nồi cơm điện; thiết bị chiếu sáng; thiết 

bị vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước; quảng cáo máy lọc nước; xuất nhập khẩu máy lọc 
nước; mua bán bếp ga; quảng cáo nồi cơm điện; quảng cáo bếp ga. 

 
 

(210) 4-2016-36197 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Viễn Hùng  (VN) 
Số 16 khu tập thể Công ty ô tô vận tải, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép thời trang; ca vát; mũ nón; tất; váy. 
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Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ thêu thùa. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo.  
 
 

(210) 4-2016-36198 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Viễn Hùng   (VN) 
Số 16 khu tập thể Công ty ô tô vận tải, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép thời trang; ca vát; mũ nón; tất; váy.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ thêu thùa. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo.  
 

(210) 4-2016-36199 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 22.1.10; A26.11.9; 26.3.1; 24.15.21; 

26.15.15; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Vũ 
Hoàng Anh  (VN) 
750N Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. 
 

(210) 4-2016-36200 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Vũ 
Hoàng Anh  (VN) 
750N Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. 
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(210) 4-2016-36203 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.19 
(591) Tím đậm, tím nhạt, đen, hồng, xanh 

dương 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Fuji Vietnam  (VN) 
Số 91/1/2 đường số 21, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (massage); vật lý trị liệu; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người.  

 

 
(210) 4-2016-36204 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Rồng 

Phương Đông  (VN) 
27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet. 

 
 

(210) 4-2016-36205 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng và Thương mại Đức 
Thịnh  (VN) 
Số 62 K80C, ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, chân 
tường gỗ công nghiệp, chân tường gỗ tự nhiên, gỗ tự nhiên, giấy dán tường, sàn tre, sàn 
nhựa, trần nhựa, thảm trải sàn cửa ra vào, cửa cuốn. 
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(210) 4-2016-36206 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng và Thương mại Đức 
Thịnh  (VN) 
Số 62 K80C, ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, chân 

tường gỗ công nghiệp, chân tường gỗ tự nhiên, gỗ tự nhiên, giấy dán tường, sàn tre, sàn 
nhựa, trần nhựa, thảm trải sàn cửa ra vào, cửa cuốn.  

 

 
(210) 4-2016-36207 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Đức 
Thịnh  (VN) 
Số 62 K80C, ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, chân 

tường gỗ công nghiệp, chân tường gỗ tự nhiên, gỗ tự nhiên, giấy dán tường, sàn tre, sàn 
nhựa, trần nhựa, thảm trải sàn cửa ra vào, cửa cuốn.  

 

 
(210) 4-2016-36208 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 7.3.15 
(591) Trắng, hoa cà, oải hương, tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ A.T&T  (VN) 
285-Lô 99 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Lớp bao ngoài không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại; vải địa kĩ thuật, vải địa kĩ thuật không dệt dùng cho xây dựng; đá 
nhân tạo.  

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vật liệu xây dựng như: gạch, đá, ván 
lót sàn), đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng.  
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Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng; tư vấn xây dựng, cho thuê thiết 
bị xây dựng, phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ làm kín công trình. 

 

 
(210) 4-2016-36209 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Tuấn Phát  (VN) 
147/5H, ấp Tam Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Đá xỉ, vật liệu phủ mặt đường; hàng rào chấn song, không bằng kim loại; gạch 

(vật liệu chịu lửa), đá nhân tạo.  
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ làm kín công trình.  

 
 

(210) 4-2016-36210 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.4; A26.11.12; 23.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tân Quảng Phát  
(VN) 
Thửa đất số 45-56-190-191, tờ bản đồ số 
39, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy  viết; giấy bao gói. 
 
 

(210) 4-2016-36211 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xám, xanh cô ban (cobalt), đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thụ Vân  (VN) 
Số nhà 19, ngách 19/2 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát trang trí; keo dán gạch [hỗn hợp xi măng và phụ gia]. 
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(210) 4-2016-36212 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xám, xanh cô ban (cobalt), đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thụ Vân  (VN) 
Số nhà 19, ngách 19/2 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát trang trí; keo dán gạch [hỗn hợp xi măng và phụ gia]. 

 

 
(210) 4-2016-36213 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
15 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-36214 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BEZO VIETNAM  
(VN) 
71 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: phấn trang điểm, son môi, kem trang điểm, bút kẻ mắt, xịt khoáng 

dưỡng ẩm, kem che khuyết điểm dạng xịt.  
 

 
(210) 4-2016-36215 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 1.15.5; 26.1.1; 

5.5.16 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Thúy Hằng   (VN) 
Phòng 801, nhà N4B khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; hương trầm để cúng tế. 
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(210) 4-2016-36217 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm [trừ sơn]; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm.  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2016-36218 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Hoàng Văn Đạo  (VN) 
Số nhà 71B, tổ 4, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu; mỹ phẩm, sữa dưỡng da, kem làm trắng da, son, kem 

nền, sữa rửa mặt, bút kẻ mắt. 
 
 

(210) 4-2016-36219 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 26.1.6; 25.1.6 
(591) Nâu, kem, trắng, xanh, vàng, cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu SHIN COFFEE   (VN) 
13 Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy, dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2016-36220 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.7 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Giang Thúy Nghĩa   (VN) 
202 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy in; bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn thiết bị máy móc; bán 
buôn vật tư quảng cáo; bán buôn mực in; bán buôn phụ kiện máy in.  

 

 
(210) 4-2016-36222 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủ Phủ Cà Phê  
(VN) 
20/7/3 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, ca cao.  
 

 
(210) 4-2016-36223 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A11.3.3; A11.1.18; 16.3.17 
(591) Nâu, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủ Phủ Cà Phê  
(VN) 
20/7/3 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nước giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ bán 
thực phẩm và đồ uống bằng xe lưu động (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-36224 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH S&D  (VN) 
Số nhà 21, ngách 765/115A đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
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(210) 4-2016-36225 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; 26.1.2; 26.4.4; A26.1.18; 26.1.11
(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiệu Đô  (VN) 
Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-36227 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh tím than đậm, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KJVC Việt 
Nam   (VN) 
Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; kiểm tra tâm lý cho việc 
tuyển chọn nhân sự; cung cấp nhân công phục vụ gia đình, người giúp việc; tư vấn quản lý 
nhân sự; xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-36228 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Triều Nhật   (VN)

286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
 

 
(210) 4-2016-36229 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Vượt Dũng Tiến  
(VN) 
Xóm 6, thôn Tân Hưng (tại nhà ông Vũ 
Văn Vượt), xã Tây Hưng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện. 
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(210) 4-2016-36230 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất đầu tư 
và kinh doanh thương mại An 
Phương  (VN) 
Tổ 42, cụm 6, phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  

 

 
(210) 4-2016-36231 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Phương Cẩm Tú  (VN) 
Số 947, quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, túi xách, bóp, ví, dây đồng hồ, ba lô, mắt kính, đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2016-36232 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần thương 
mại - dịch vụ Năm Ngôi Sao V-
STARS  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà GP INVEST, 170 Đê La 
Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần quà tặng 
Năm Ngôi Sao V-STARS GIFTS  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà GP INVEST, 170 Đê La 
Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vali, túi xách tay, đệm (nệm) dây bện (tết bằng rơm), dây bện để đan 
lưới, lưới mắt cáo, chăn, đồ đi chân, tấm thảm, thực phẩm, đồ uống có cồn [trừ bia], bia, 
đồ uống không có cồn, thuốc lá, thuốc lào, quần áo, đồ dùng gia đình là các đồ dùng trang 
trí nhà cửa như ấm chén, bình hoa, đồ sành, sứ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, bánh kẹo, 
dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, hàng lưu niệm, tranh, ảnh, 
đồng hồ, kính mắt. 
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(210) 4-2016-36233 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) AH WAH MARKETING   (MY) 

No. 20 Persiaran Melor 1, Taman Melor 
3, 36000 Teluk Intan, Perak, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; hèm bia; cốc-tai trên cơ sở bia; bia gừng; chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; bia mạch nha.  

 

 
(210) 4-2016-36234 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) AH WAH MARKETING   (MY) 

No. 20 Persiaran Melor 1, Taman Melor 
3, 36000 Teluk Intan, Perak, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; hèm bia; cốc-tai trên cơ sở bia; bia gừng; chiết xuất của cây hoa bia cho 
việc sản xuất bia; bia mạch nha.  

 

 
(210) 4-2016-36235 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) JOHN MITELOUDIS AS TRUSTEE 

FOR THE J AND S MITELOUDIS 
TRUST   (AU) 
122 South Terrace, Wingfield, South 
Australia 5013 Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 19: Lớp phủ tường (vật liệu xây dựng không phải là sơn); tấm mặt bàn sử dụng 
trong xây dựng không bằng kim loại (vật liệu xây dựng); tấm chắn che tường không bằng 
kim loại cho công trình xây dựng; tấm chắn dùng trong nhà tắm hoặc bếp không bằng kim 
loại; gạch vuông lát nền dùng trong xây dựng bao gồm gạch vuông được sản xuất từ đá, 
gốm, sứ, đá cẩm thạch, đá phiến; các phụ kiện của các sản phẩm nêu trên thuộc nhóm 
này. 

 

 
(210) 4-2016-36236 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) JOHN MITELOUDIS AS TRUSTEE FOR 

THE J AND S MITELOUDIS TRUST (AU)
122 South Terrace, Wingfield, South 
Australia 5013 Australia   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 19: Lớp phủ sàn bằng gỗ; sàn làm bằng gỗ; tấm ván sàn không bằng kim loại; ván 
lát sàn không bằng kim loại; tấm gỗ lát sàn không bằng kim loại; sàn cho xây dựng không 
bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ. 

 

 
(210) 4-2016-36237 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Long Hà  (VN) 
130 Thông Tây Hội, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; quạt điện dùng cho cá nhân; bồn rửa; thiết bị làm sạch nước; thiết bị 

làm nóng nước; thiết bị và máy làm lạnh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm như: bếp nấu, quạt điện dùng cho cá nhân, bồn 
rửa, thiết bị làm sạch nước, thiết bị làm nóng nước, thiết bị và máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-36239 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) TIME SYSTEM CO., LTD.   (KR) 

2F, 312, Galma-ro, Seo-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm để tẩy màu; hồ bột để giặt 

là; mỹ phẩm; nước hoa; bông tăm cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chất dính dùng cho tóc giả; xà phòng dạng bánh; xà phòng sử dụng cá nhân; xà 
phòng làm đẹp; thuốc đánh răng, chế phẩm đánh bóng giày; chế phẩm đánh bóng; dầu gội 
cho vật nuôi; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm để sử dụng trên da. 

 
 

(210) 4-2016-36240 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Sản xuất- 

Thương mại giầy Đại Việt   (VN)
345 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; guốc; giày cao cổ.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, thắt lưng, tất (vớ), cà-vạt.  
 

 
(210) 4-2016-36241 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Hà  (VN) 
Số 64, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem xốp hương sầu riêng, cốm; bánh bông lan phủ socola sahute; bánh 

trứng yến mạch; bánh trứng; bánh xốp; bánh; bánh quy. 
 

 
(210) 4-2016-36242 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, trắng, 

xanh nước biển, xanh nước biển đậm, đỏ, 
vàng 

(731) Công ty TNHH Xuân Mạnh PN  
(VN) 
Khu 5, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 

 
(210) 4-2016-36245 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Hà Nội   (VN) 
170 đường La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-36246 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36247 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36248 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1593 

(210) 4-2016-36249 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36250 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36251 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-36252 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36253 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36254 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-36255 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.4 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đỏ nhạt, xám 

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Mỹ Hảo   (VN) 
F1/35 (hương lộ 80) Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-36256 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A25.7.7; A25.7.6 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế GLUCK  (VN) 
Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2016-36257 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.4; 26.3.23 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
quốc tế GLUCK  (VN) 
Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2016-36258 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.9.6; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen 

(731) Công ty TNHH tỏi sạch Phan 
Rang  (VN) 
Số 7 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 31: Củ hành; củ tỏi.  
 

 
(210) 4-2016-36259 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(591) Đen, đỏ, vàng 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
KARATE-DO Nghĩa Dũng  (VN) 
2/3 hẻm 108 Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thể thao, thiết bị thể dục thể thao như thiết bị tập cơ bụng, xe 

đạp tập thể dục, máy tập chạy bộ, máy tập đa năng, thiết bị tập cơ tay, thiết bị tập cơ 

ngực; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-36260 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Lê Nam  (VN) 
28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Gel bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho quan hệ tình dục).  
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(210) 4-2016-36261 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A2.1.23; A2.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Xuất nhập khẩu Phân phối 
Thiết bị Y tế Huy Linh  (VN) 
Số 3 ngõ 189 Đông Khê, phường Đông 
Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế massage (ghế mát xa và chống táo bón dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2016-36262 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty Xuất nhập khẩu 

Thuốc lá  (VN) 
41 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà; tẩu thuốc lá; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2016-36263 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, tím, đen 
(731) Phạm Đăng Khoa  (VN) 

102 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví da; túi xách; ba lô; vali; ví bỏ túi; ví đựng tiền.  
 
 

(210) 4-2016-36264 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1598 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-36265 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-36266 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-36267 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  
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(210) 4-2016-36268 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A15.9.11; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, cam, nâu, xanh tím than 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Thương mại và Sản xuất Bắc 
Sơn  (VN) 
Tầng 2 - Chavit Tower, số 117 Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dạy học phổ thông trong phòng hóa học, phòng vật lý, phòng sinh học, 
phòng công nghệ, thiết bị thực hành điện công nghiệp (thiết bị, mô hình giảng dạy), thiết 
bị thực hành điện kỹ thuật (thiết bị, mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành máy điện (thiết 
bị, mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành điện nước (thiết bị mô hình giảng dạy), thiết bị 
thực hành điện lạnh (thiết bị mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành điện dân dụng (thiết 
bị, mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành điện tử cơ bản (thiết bị, mô hình giảng dạy), 
thiết bị thực hành điện tự động hóa (thiết bị mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành điện tử 
công suất (thiết bị mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành khí nén thủy lực (thiết bị, mô 
hình giảng dạy), thiết bị thực hành ô tô (thiết bị mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành 
điện tử viễn thông (thiết bị mô hình giảng dạy), thiết bị thực hành vi xử lý (thiết bị mô 
hình giảng dạy).  

 

 
(210) 4-2016-36271 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 7.3.11; A25.3.3; 25.5.2 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Trần Thị Phương Thúy   (VN) 

Số 62 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng taxi; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường 
bộ; cho thuê phương tiện vận chuyển.  

 

 
(210) 4-2016-36272 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

môi trường PD - USA   (VN) 
Thôn 7, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải.  
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(210) 4-2016-36273 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) Công ty cổ phần vận tải du 
lịch Hưng Long   (VN) 
Số 338 Trần Khát Chân, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải.  
 

 
(210) 4-2016-36274 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Hùng   (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 

phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-36275 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Địa Phong  (VN) 
13, K300 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu chống thấm cách nhiệt; mua bán nguyên phụ liệu và linh kiện 

ngành xây dựng; mua bán các sản phẩm bằng nhựa PVC; mua bán mực in, vật liệu chế 
bản in và nguyên liệu trong ngành in; mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện máy in trong 

ngành bao bì giấy. 
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(210) 4-2016-36276 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.9.16; 3.9.1; A3.9.24 

(591) Trắng, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần Thành Đồng 
Phú Quốc  (VN) 
Tổ 7, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 

thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá nhồng một nắng; cá thu một nắng; khô mực một nắng; tôm khô.  

 

 
(210) 4-2016-36277 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; 5.7.2; 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; 

A5.1.7; 5.11.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, vàng, vàng đậm 

(731) Trung Tâm Khuyến Nông  (VN) 
Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa nếp, nếp chùm 46; hạt giống lúa; hạt giống lạc (đậu phộng); hạt 
giống vừng (mè); rau củ quả tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán hạt giống lúa nếp, nếp chùm 46, hạt giống lúa, hạt giống lạc (đậu 

phộng), hạt giống vừng (mè), rau củ quả tươi. 
 

 
(210) 4-2016-36278 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.7; A26.11.8; 26.2.3; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Địa Phong  (VN) 
13, K300 Cộng Hòa, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán van nước bằng nhựa; mua bán phụ kiện ống nước bằng nhựa. 
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(210) 4-2016-36279 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 3.3.1; A3.3.24; 26.1.1; A26.4.24; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần Vietmega  
(VN) 
11 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-36282 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Sản xuất Zadol T&N  (VN) 
422/21/24 quốc lộ 1A, KP4, phường An 

Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2016-36283 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Sản xuất Zadol T&N   (VN) 
422/21/24 quốc lộ 1A, KP4, phường An 

Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2016-36285 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.1; A11.3.4; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Nâu đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Mạnh Hiến  (VN) 
Số 28, Đoàn Kết 2, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 
Số 28, Đoàn Kết 2, Thổ Quan, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, bột sắn, chất thay thế cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-36286 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A25.7.21 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư 

Chuyển động Việt  (VN) 
Số 3, dãy C6 Học viện An ninh khu C, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giao thông vận tải. 

 

 
(210) 4-2016-36288 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Thiết bị Nhà bếp 

Bách Hợp  (VN) 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (không sử dụng điện); két an toàn; đồ ngũ kim bằng kim 

loại (vật liệu nhỏ); ống thép; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hộp bằng kim loại thường.  
 

Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
dụng; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; máy công cụ; máy lọc; thiết bị 
cơ điện để chế biến thực phẩm. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cắt; dao; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; thìa; bàn là; cái kìm.  
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Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; công tắc điện; bộ nối điện; ổ cắm điện; tủ điện; thiết bị 
báo động; thiết bị phân tích thực phẩm.  

 
Nhóm 24: Vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; rèm cửa ra vào; vỏ đệm (nệm); rèm tắm bằng vải 
hoặc nhựa; giẻ lau kính (khăn lau). 

 
Nhóm 26: Cây nhân tạo; hoa giả; quả nhân tạo; đăng ten bằng len; tua viền (phụ kiện 
ngành may); ruy băng giải thưởng.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân ở cửa; tấm phủ sàn; giấy dán tường; thảm tập thể 
dục; vải sơn lát sàn nhà. 

 

 
(210) 4-2016-36289 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung ương Vidipha  (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36290 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36291 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-36292 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương VIDIPHA   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-36293 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương VIDIPHA   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-36295 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Nâu, vàng đất, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ và thương mại Nguyễn Gia 
Việt Nam   (VN) 
Số 338C, phố Bà Triệu, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; 

yến sào chế biến; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có 

cồn; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 
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(210) 4-2016-36297 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Sơn NERO  (VN) 

Lô MC2, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia để dán gạch; vữa dùng trong xây 
dựng; bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch. 

 

 
(210) 4-2016-36298 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Sơn NERO   (VN) 

Lô MC2, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia để dán gạch; vữa dùng trong xây 
dựng; bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch. 

 

 
(210) 4-2016-36299 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, cam 
(731) Nguyễn Huy Bình  (VN) 

601-3C, tổ Xuân Lộc 5, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Dập ghim; đục lỗ; đạn ghim; kẹp giấy tờ tài liệu; bút bi; bút xóa; khay và giá 
đựng giấy tờ tài liệu; giấy nhớ; file đựng tài liệu; hồ dán [tất cả là văn phòng phẩm]. 
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(210) 4-2016-36300 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC 

D/B/A NUTRABOLT  (US) 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2016-36301 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC 

D/B/A NUTRABOLT  (US) 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2016-36302 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC 

D/B/A NUTRABOLT  (US) 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2016-36303 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC 

D/B/A NUTRABOLT  (US) 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2016-36305 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ALBIOS LIFESCIENCES PVT. LTD.  

(IN) 
Sakar Country No. 1, NR Shanti Asiatic 
School, Shaila, Gujarat, Ahmedabad -
380058 India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2016-36306 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ALBIOS LIFESCIENCES PVT. LTD.  

(IN) 
Sakar Country No. 1, NR Shanti Asiatic 
School, Shaila, Gujarat, Ahmedabad -
380058 India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2016-36307 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ALBIOS LIFESCIENCES PVT. LTD.  

(IN) 
Sakar Country No. 1, NR Shanti Asiatic 
School, Shaila, Gujarat, Ahmedabad -
380058 India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-36308 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A5.11.5 
(591) Đỏ, nâu, trắng, đen 
(731) Trần Hậu Khanh  (VN) 

Xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
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Nhóm 35: Mua bán nấm ăn và nấm dược liệu.  
 

 
(210) 4-2016-36309 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, cam, nâu 
(731) Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển nông nghiệp bền 
vững.  (VN) 
18/16 đường D02, ấp Bàu Cá, xã Trung 
Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký khoa học và công 
nghệ.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực cây rau, cây 
hoa và cây ăn quả, cây công nghiệp và cây dược liệu, cây lương thực và cây thực phẩm, 
chọn và tạo giống cây trồng, công nghệ nhân giống cây trồng, bảo vệ thực vật, bảo quản 
nông sản, nông hóa, thổ nhưỡng, công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp; tư vấn chuyển 
giao công nghệ; tra cứu và chỉ dẫn thông tin khoa học và công nghệ.   

 

 
(210) 4-2016-36310 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thực phẩm Năm Sao  (VN) 
285A Hương lộ 2, ấp 3, xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây (không 
có cồn); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-36311 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thực phẩm Năm Sao  (VN) 
285A Hương lộ 2, ấp 3, xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây (không 
có cồn); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-36312 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm làm thơm không 

khí; chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-36313 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.3.2; 24.11.15 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Hồng 
Thuận  (VN) 
14 Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 

tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  
 

 
(210) 4-2016-36315 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Phạm Phú Thứ  (VN) 

347 Phan Văn Hớn, tổ 64, khu phố 5, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ 

thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống; van nước (bộ phận của thiết 
bị vệ sinh). 
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(210) 4-2016-36316 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hải Lan  (VN) 
34 đường số 19, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng cho máy móc. 
 
 

(210) 4-2016-36317 (220) 15.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiện Thành  (VN) 
258/7/23 Bông Sao, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ 
thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống; van nước (bộ phận của thiết 
bị vệ sinh). 

 

(210) 4-2016-36318 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.5.25; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HUA RUI 
YANFENG Việt Nam NET WORK 
COMMUNICATION EQUIPMENT  
(VN) 
150/9 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sán phẩm sau: phần cứng thông tin mạng, cáp mạng, cáp quang 
cáp camera, tủ sever, thiết bị phụ kiện mạng.  

 
 

(210) 4-2016-36319 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, đen (540) 

  

(731) Phạm Thị Bích Lưu  (VN) 
Số nhà 51, ngõ 105 Yên Hoà, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; khăn mặt bằng vải; vải lụa tơ tằm.  
 

 
(210) 4-2016-36320 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.7.13; 2.7.12 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, tím đậm, tím nhạt, 

hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, xanh 
dương đậm, xanh lam, cam, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Hương Anh  
(VN) 
Số 01, đường Trần Khánh Dư, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm như tờ rơi; sách báo; tạp chí; lịch bàn; tờ rơi giấy dùng cho việc quảng 
cáo.  

 

Nhóm 18: Túi du lịch.  
 

Nhóm 24: Băng rôn bằng vải dùng cho mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ lưỡi trai.  
 

Nhóm 26: Huy hiệu (không bằng kim loại quý).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích kinh doanh: tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật, và giải trí; tổ chức hội nghị, 
hội thảo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-36321 (220) 16.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.14; A5.3.13 (540) 

   

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nông nghiệp An Phú Hòa Bình  
(VN) 
Xóm 8, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, 
tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp  
 

Nhóm 16: Túi và bao bằng chất dẻo để bao bọc và đóng gói.  
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Nhóm 31: Rau quả tươi (cam, bưởi, chuối).  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (mua bán các loại sản phẩm về nông nghiệp: xuất nhập 
khẩu các loại sản phẩm nông nghiệp).  

 

 
(210) 4-2016-36323 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết bị gia đình 
Quang Minh   (VN) 
17/11 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy đánh trứng; máy xay sinh tố, máy xay thịt; máy 
chế biến thức ăn dùng diện; máy mài dùng diện; máy cắt dùng điện, máy hàn dùng điện. 

 

Nhóm 08: Dao; thìa; dĩa (nĩa); tua vít (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); cờ lê (dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công); cái kìm; bàn là điện; máy cạo râu.  

 
Nhóm 09: Điện thoại; máy cát sét; tai nghe; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; 
thiết bị sạc pin; pin điện; thiết bị và dụng cụ dùng để cân. 

 
Nhóm 11:  Nồi hấp (nồi áp suất dừng điện); chảo rán sâu lòng dùng điện; ấm đun nước 
dùng điện; máy sấy tóc; bếp ga; bếp ga âm (khớp mặt bếp); quạt điện; vỉ để nướng thịt cá 
(thiết bị nấu nướng); máy làm bánh chạy điện; thiết bị điện để làm sữa chua. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng điện); các đồ chứa bằng nhựa 
cụ thể là: thùng đựng đá lạnh; bình đựng nước uống; chai; xô, chậu; rổ; bình cáeh nhiệt; 
bình thủy (không chạy điện); bộ bát đĩa bày bàn (không làm bằng kim loại quý), cốc 
(thuộc về đồ đựng); cây lau nhà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy 
nghiền (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho 
mục đích gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng 
cho mục đích nấu nướng, bếp ga, nồi cơm diện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, 
lò nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy 
điều hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm 
sạch không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn 
tắm, thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ 
kiện đi kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết 
bị vệ sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy dÓ làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, 
máy trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ 
nấu nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, 
thìa, dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ 
bếp, máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng 
điện), máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 
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(210) 4-2016-36324 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Hồng Dung   (VN) 
Chợ Trại Cài, xã Minh Lập, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-36325 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 24.15.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH S.A.M.U.R.A.I  (VN)
P102, nhà E3 tập thể Bách Khoa, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; máy phát điện. 
 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị điều hoà không khí; 
thiết bị khử mùi không khí. 

 

 
(210) 4-2016-36326 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A1.1.10; 25.5.3; 

A26.11.9 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Danh An Phát  
(VN) 
Lô 24 - 25, KDC Phước Lý mở rộng, 
phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo. 
 

 
(210) 4-2016-36328 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; A18.1.9 
(591) Ghi đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Carcare HC  
(VN) 
Số 28, ngõ 161 Ngọc Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-36329 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A1.3.17; 15.7.1 
(591) Hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần New York 
Health Club  (VN) 
786B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục, thể thao; dịch vụ đào tạo khiêu vũ, yoga và các môn 
thể thao thể hình khác. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2016-36331 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH két sắt Toàn 
Cầu   (VN) 
988 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc, két sắt, cửa kho bằng sắt, tủ chống cháy.  
 

 
(210) 4-2016-36332 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH két sắt Toàn 
Cầu   (VN) 
988 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc, két sắt, cửa kho bằng sắt, tủ chống cháy.   
 

 
(210) 4-2016-36333 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH két sắt Toàn 
Cầu    (VN) 
988 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.  
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(511)   Nhóm 06: Két bạc, két sắt, cửa kho bằng sắt, tủ chống cháy.  
 

 
(210) 4-2016-36334 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH két sắt Toàn 
Cầu   (VN) 
988 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.  

 
(511)   Nhóm 06: Két bạc, két sắt, cửa kho bằng sắt, tủ chống cháy.  

 

 
(210) 4-2016-36335 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Gia 
Huy  (VN) 
77/55A Nhất Chi Mai, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2016-36336 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) DAWON TRADING CO., LTD.   (KR) 

150 Bukgajwa-dong, Seodaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 24: Rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; mành mành bằng sợi dệt; vỏ đệm; đồ bằng vải 

dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt; vỏ gối; chăn bông; vỏ chăn; khăn phủ giường; vỏ 
đệm. 

 

 
(210) 4-2016-36338 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2016-36340 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nghi Khôi  (VN) 
02-04 Alexandre De Rhodes, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Giặt khô; làm sạch quần áo; dịch vụ giặt là. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ giúp việc gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-36341 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu, kem, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Phạm Thu Anh  (VN) 
Số 14 ngách 91/4 Chùa Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sa - lát rau; sa - lát trái cây.  
 

Nhóm 30: Đồ gia vị cho sa - lát; nước sốt cho sa - lát.  
Nhóm 35: Mua bán: sa - lát rau, sa - lát trái cây, đồ gia vị cho sa - lát, nước sốt cho sa - 
lát.  

 

 
(210) 4-2016-36342 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.12; A6.7.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH We Sport 
Vietnam  (VN) 
32 Nguyễn Bá Huân, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế trang web, 
thiết kế đồ họa.  
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(210) 4-2016-36343 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.4; A26.1.24; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH We Sport 
Vietnam  (VN) 
32 Nguyễn Bá Huân, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế trang web, 

thiết kế đồ họa.  
 

 
(210) 4-2016-36344 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A5.3.13 

(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Pro 
Cuộc Sống Xanh   (VN) 
Tầng 1- tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Bột dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vitamin; chế phẩm dược để chăm 

sóc da; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chế phẩm dược.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  
 

(210) 4-2016-36345 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Pro 
Cuộc Sống Xanh    (VN) 
Tầng 1- tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Bột dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vitamin; chế phẩm dược để chăm 

sóc da; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chế phẩm dược.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.   
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(210) 4-2016-36347 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) INTELLIGENTSIA HOLDING 

LIMITED   (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ thanh toán mua hàng điện tử và thanh 

toán hóa đơn điện tử; dịch vụ thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; dịch vụ đổi tiền; 
dịch vụ gây quỹ trực tuyến; dịch vụ gây quỹ quần chúng cụ thể là huy động vốn cho các 
dự án và công việc kinh doanh; đầu tư vốn mạo hiểm; cung cấp một trang web tương tác 
cho các cá nhân và tổ chức thực hiện các sự kiện gây quỹ để huy động vốn cho các dự án; 
cung cấp một trang web nơi mà các cá nhân và tổ chức tìm kiếm và đóng góp tiền cho các 
dự án cụ thể; dịch vụ bảo chứng trực tuyến để trao đổi dịch vụ; cung cấp dịch vụ huy động 
vốn cho người khác qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính, cụ thể là, huy động 
vốn kinh doanh được cung cấp qua mạng máy tính như mạng internet; dịch vụ giao dịch 
và chuyển giao tài chính, và dịch vụ thanh toán; dịch vụ giao dịch tài chính, cụ thể là, 
cung cấp các giao dịch thương mại bảo mật và các lựa chọn thanh toán; cung cấp vốn mạo 
hiểm, vốn phát triển, đầu tư tư nhân và kinh phí đầu tư; dịch vụ huy động vốn đầu tư mạo 
hiểm cho các công ty mới nổi và công ty mới thành lập, dịch vụ vốn đầu tư mạo hiểm, cụ 
thể là, cung cấp tài chính cho các công ty mới nổi và công ty mới thành lập. 

 

 
(210) 4-2016-36348 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) NEW WORLD HOTEL 

MANAGEMENT (BVI) LIMITED  
(HK) 
36th Floor, New World Tower 1, 18 
Queen's Road Central, Hongkong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, cụ thể là cung cấp liệu trình làm đẹp 
mặt, tóc, da và cơ thể, dịch vụ cắt sửa móng tay và móng chân, dịch vụ xoa bóp (mát xa), 
dịch vụ triệt lông cơ thể và dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các dịch 
vụ liên quan, cụ thể là dịch vụ chăm sóc cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, 
cụ thể là chăm sóc mặt, tẩy tế bào chết bằng muối, đắp mặt nạ tảo biển, tẩy tế bào chết 
bằng thảo dược, đắp mặt nạ bùn, tẩy tế bào chết bằng kem, đắp mặt nạ thảo dược, dịch vụ 
làm tan mỡ thừa và săn chắc da, xoa bóp (mát xa), cắt sửa và chăm sóc móng tay, móng 
chân, tạo kiểu tóc, dưỡng tóc, tắm và chăm sóc cơ thể, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp 
dầu thơm, dịch vụ tắm thiền và tịnh tâm; điều hành tiệm làm đẹp; dịch vụ chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe cơ thể bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho khuôn 
mặt; dịch vụ tiệm làm tóc; cắt móng tay; vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho con người; dịch 
vụ tư vấn về da liễu và mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn về sức khỏe và chăm sóc da và cơ thể; 
dịch vụ tư vấn về chất bổ sung dinh dưỡng; thiết lập các chẩn đoán để chuẩn bị cho việc 
chăm sóc da hoặc dinh dưỡng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 
trang điểm làm đẹp với mỹ phẩm; dịch vụ xoa bóp trị liệu; dịch vụ liên quan đến liệu pháp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1620 

làm đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; cung cấp thiết bị phòng tắm hơi và xông hơi; cung cấp 
thông tin thông qua nhật ký trực tuyến trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da, làm đẹp, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2016-36350 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 13.1.6; A5.3.13; 1.15.5 

(591) Xanh lá cây, đen, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
điện thông minh   (VN) 
TT 9-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú 

La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện.  
 

 
(210) 4-2016-36351 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.1.1; 24.13.1; 19.3.1; 26.5.1; 

A26.11.7; 26.3.1 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền   (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 

tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2016-36352 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.6; A24.15.7 

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
DOBO Hàn Quốc  (VN) 
Lô B2-1-1 khu công nghiệp Nam Thăng 

Long, phường Thụy Phương, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; aptomat [thiết bị điện]; ổ cắm điện kéo dài; ổ cắm 

điện âm sàn.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED).  
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(210) 4-2016-36355 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.20; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; 

A5.1.16; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FOCOCEV Việt 
Nam  (VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
 

 
(210) 4-2016-36356 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm Ngọc 
Diệp   (VN) 
Đường C2, khu C, KCN phố Nối A, xã Lạc 
Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hơp kim nhôm; nhôm hộp; nhôm ống (tất cả dùng 
trong xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2016-36357 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; 1.13.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, hồng tím, vàng xanh, xanh da trời, 

vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ NANO BIOPLANT FLORA  (VN) 
Số 17, ngõ 54, phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2016-36358 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh thẫm, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Thái Dương  (VN) 
Số 27, phố Yên Bình, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); tôm (không còn sống); gia cầm (không còn sống); 
trứng; xúc xích; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

Nhóm 30: Gạo; mì sợi; cà phê; gia vị; bánh kẹo; trà (chè). 
 

Nhóm 31: Động vật sống; cá (còn sống); tôm (còn sống); hạt (ngũ cốc); rau tươi; trái cây 
tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, thịt, cá, gia cầm, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, dầu thực vật, hàng lâm sản, cà 
phê, chè, hàng nông sản (nấm gạo, ngô, khoai, sắn, đỗ), bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc, bánh mì, muối, gia vị, rau và quả tươi, trái cây tươi, dược phẩm, nguyên liệu dược 
phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-36359 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Thái Dương  (VN) 
Số 27, phố Yên Bình, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn.  
 

 
(210) 4-2016-36360 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Sao 

Thái Dương  (VN) 
Số 27, phố Yên Bình, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn.  
 
 

(210) 4-2016-36361 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Sao 

Thái Dương  (VN) 
Số 27, phố Yên Bình, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); gia súc (không còn sống); trứng.  
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(210) 4-2016-36362 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Green 
Consultant Việt Nam  (VN) 
Số nhà 2B, tổ 41, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo dịch vụ về tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; tuyển dụng 
nhân sự. 

 

Nhóm 41: Giáo dục dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ phiên dịch viên.  
 

 
(210) 4-2016-36363 (220) 16.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A6.19.13; 6.19.1 
(591) Tím, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
K.A.T Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 76, tổ 9 Vũ Xuân Thiều, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo da, trang phục dệt kim, ca vát, áo sơ mi, quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2016-36364 (220) 16.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
K.A.T Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 76, tổ 9 Vũ Xuân Thiều, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo da, trang phục dệt kim, ca vát, áo sơ mi, quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2016-36366 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Mỹ Coat   (VN)
500/62/48 đường HT13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như sơn); chế 
phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  

 
 

(210) 4-2016-36367 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trung   (VN) 
929 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 
 

(210) 4-2016-36368 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trung   (VN) 
929 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 
 

(210) 4-2016-36369 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vinta   (VN) 
A5/20A9 đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, máy làm mát không khí bằng hơi nước.  
 
 

(210) 4-2016-36370 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.5; 26.3.3; 26.3.4 
(731) Công ty TNHH Anternation  

(VN) 
83 Bác ái, phường Tân Thành, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh biểu diễn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 

nghệ sỹ; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ giải trí; 

thông tin về giải trí; biểu diễn [trình diễn] trực tiếp; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất 

chương trình biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2016-36371 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Anternation  
(VN) 
83 Bác ái, phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh biểu diễn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 

nghệ sỹ; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ giải trí; 

thông tin về giải trí; biểu diễn [trình diễn] trực tiếp; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất 

chương trình biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2016-36372 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; 21.1.15; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 

(731) Công ty TNHH Anternation  
(VN) 
83 Bác ái, phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh biểu diễn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 

nghệ sỹ; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các chương trình biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ giải trí; 

thông tin về giải trí; biểu diễn [trình diễn] trực tiếp; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất 

chương trình biểu diễn. 
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(210) 4-2016-36373 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HYTACO   (VN) 
Lô B820-821-822-823-824 đường B19, 
khu dân cư 91B, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, dầu gội đầu, kem tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2016-36374 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh dược Apimed   (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em và người già. 
 

 
(210) 4-2016-36375 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh dược Apimed  (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em và người già. 
 

 
(210) 4-2016-36376 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Trường Nga  

(VN) 
21 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-36377 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) DAIICHI EIZAI CO., LTD.  (JP) 

1610-2, Wadahama, Toyohama-cho, 
Kanonji-shi, Kagawa 769-1696 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(511)   Nhóm 05: Tã lót; miếng bọc chuyên dụng cho tã lót; tã lót dùng cho người không kiềm 
chế được; miếng bọc chuyên dụng cho tã lót dùng cho người không kiềm chế được; quần 
ngắn vệ sinh dùng cho người không kiềm chế được; quần lót vệ sinh dùng cho người 
không kiềm chế được; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng đệm (lót vệ 
sinh) dùng cho người không kiềm chế được; lớp lót vệ sinh dùng cho người không kiềm 
chế được; tấm thấm hút dùng cho dịch âm đạo; quần lót ngắn vệ sinh; quần lót vệ sinh; 
băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; tã lót vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; 
miếng lót của quần lót (vệ sinh); băng vệ sinh; miếng đệm chăm sóc ngực; giấy dầu dùng 
cho mục đích y tế; viên nhện dược phẩm (miếng mỏng làm bằng bột ẩm để bọc thuốc bột 
dùng uống); vải gạc để băng bó; bao con nhộng rỗng dùng cho dược phẩm; miếng che 
mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó tai; bông thấm hút dùng cho 
mục đích y tế; cao dán dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó; colođion dùng cho 
mục đích được phẩm; vật liệu nha khoa; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; lactoza 
(đường sữa) dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột (cho trẻ sơ sinh); tã lót giấy dùng cho 
người lớn; chế phẩm khử mùi dùng cho tủ lạnh; miếng gạc bông dùng trong y tế. 

 
Nhóm 10: Dụng cụ dạng tấm để thấm hút dùng cho người không kiềm chế được dùng 
trong y tế (dụng cụ y tế); túi đá chườm dùng trong y tế; vật dụng chống đỡ dùng cho mục 
đích y tế (dụng cụ y tế); bộ vệ sinh dùng cho bệnh nhân; mặt nạ vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế.  

 

(210) 4-2016-36378 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.4; A26.3.5; 3.1.4; 3.1.16; A11.3.3; 

4.5.13 
(731) Công ty TNHH Hỏa Châu  (VN) 

P3-X7 tập thể Đại học Xây dựng, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giày thể thao.  
 

Nhóm 28: Bàn để đánh bóng bàn; lưới thể thao; bóng hơi để chơi; vợt.  
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(210) 4-2016-36379 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 87064037 08.06.2016 US 

  
(731) BIOGEN MA INC.  (US) 

250 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế trong lĩnh vực thần kinh học.  

 

(210) 4-2016-36381 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Phi 
Trường  (VN) 
36A/19 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, tivi, điện thoại, máy tính. 

 
 

(210) 4-2016-36382 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Phi 
Trường   (VN) 
36A/19 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, tivi, điện thoại, máy tính. 

 
 

(210) 4-2016-36383 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp hệ 
thống thông tin ISS Việt Nam  
(VN) 
Tổ 16, cụm dân cư số 5, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, hoạt động văn phòng, cụ thể 

là website đăng tin tuyển dụng trực tuyến, mạng xã hội việc làm. 
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(210) 4-2016-36387 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-36388 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-36389 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-36390 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36391 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36392 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Tới 
Bến  (VN) 
97 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-36393 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 3.7.3; A3.7.24; A11.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hình Vuông  
(VN) 
24/5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán cà phê, quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-36394 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Big Group  (VN) 
Xóm 4, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; thuyền buồm. 
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cá còn sống; thực 
phẩm cho động vật; hạt giống cây trồng; gia cầm sống; rau cỏ tươi; cây trồng; thảo mộc 
tươi. 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ lái xe; dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải; đóng 
gói hàng hóa; dịch vụ du lịch; vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn.  

 

 
(210) 4-2016-36395 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 14.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Xuân  (VN) 
Xóm 8, thôn Kim Ngọc 3, xã Liên 
Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ âm nhạc: guitar, piano, organ, violin, sáo trúc, cajon. 

 

 
(210) 4-2016-36396 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại Sao 

Nam  (VN) 
Số 4 ngách 82/56 đường Kim Mã, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Kẹp hồ sơ; ghim giấy; bìa tài liệu; ghim dập trong văn phòng; thước kẻ; bút bi. 
 

(210) 4-2016-36397 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Như Nam  (VN) 
Đội 3, Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê và các dịch vụ cung cấp đồ uống khác do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2016-36398 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Như Nam   (VN) 
Đội 3, Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê và các dịch vụ cung cấp đồ uống khác do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2016-36399 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36400 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-36401 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36402 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36403 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36404 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-36405 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36406 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36407 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36408 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-36409 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36410 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36411 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36412 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-36413 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36414 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36415 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36416 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1637 

(210) 4-2016-36417 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 
(591) Xám 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kỷ Nguyên  (VN) 
3/20 Thích Quảng Đức, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Các bộ phận trong hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí gồm: 

miệng gió, ống gió, van chặn lửa, van điều chỉnh gió, van một chiều, van tràn áp. 
 

 
(210) 4-2016-36419 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bánh kẹo, đồ uống, trái cây tươi và bảo quản, nước 

uống, nước giải khát, kem, lương thực, thực phẩm, đồ ăn các loại. 
 

 
(210) 4-2016-36420 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bánh kẹo, đồ uống, trái cây tươi và bảo quản, nước 

uống, nước giải khát, kem, lương thực, thực phẩm, đồ ăn các loại.  
 

 
(210) 4-2016-36421 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) Momordica Spa  (VN) 

Số B2, ngõ 23 phố Đỗ Quang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, đồ trang điểm, chế phẩm tẩy trang. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; thẩm mỹ viện; chăm sóc da (không 
dùng phẫu thuật); dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-36422 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Kansai 
Alphanam  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng 
Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc 

cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm 
nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. 

 

 
(210) 4-2016-36423 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Kansai 
Alphanam  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng 
Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc 
cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm 
nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. 

 

 
(210) 4-2016-36424 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A9.7.19 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) JEFFER RESTAURANT COMPANY 

LIMITED   (TH) 
11/58 SoiSukhaphiban 5 Soi 50 Orngern, 
SaiMai, Bangkok 10220, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 
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(210) 4-2016-36425 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) COACH, INC.   (US) 

Ten Hudson Yards, New York, New 
York 10001, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay to bản/túi mua hàng (túi 
tote), túi cầm tay dạng ví (túi clutch); túi đeo cổ tay; túi đeo vai; túi đưa thư; túi đựng đồ 
thể dục; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi du lịch; vali đựng hành lý; túi đựng quần áo 
để đi du lịch; túi đựng đồ đạc của trẻ em; ví bỏ túi; ví; thẻ hành lý; ví đựng đồ mỹ phẩm 
(chưa có đồ bên trong); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); bao để móc chìa 
khóa và ví tiền; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng; ví đựng tiền xu; ô; vòng cổ dùng 
cho động vật cảnh và dây buộc chó; hộp bằng da thuộc.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo choàng ngoài, áo vét, áo choàng, áo mưa, áo gilê, áo 
pacca (áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước), áo choàng không tay, áo bờ-lu (áo cánh), 
áo sơ mi, áo phông ngắn tay, áo ba lỗ, áo dài thắt ngang lưng, áo len dài tay, áo nỉ, váy, 
quần dài, áo váy, khăn quàng cổ, quần áo bơi; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang 
phục); mũ; đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2016-36428 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-36429 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.   
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(210) 4-2016-36430 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông    (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2016-36431 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-36432 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.   

 

 
(210) 4-2016-36433 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-36434 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) HANS INDUSTRIAL CO., LTD.   (KR) 

40, Hyecheon-ro, Seo-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: ủng bảo hộ dùng trong công nghiệp; giày bảo hộ; ủng bảo hộ dùng trong công 

nghiệp (để phòng chống tai nạn hoặc chấn thương); giày bảo hộ (để phòng chống tai nạn 
hoặc chấn thương); ủng để phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; giày để phòng chống tai nạn và phòng chống cháy.  

 

(210) 4-2016-36435 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) HANS INDUSTRIAL CO., LTD.   (KR) 

40, Hyecheon-ro, Seo-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: ủng bảo hộ dùng trong công nghiệp; giày bảo hộ; ủng bảo hộ dùng trong công 

nghiệp (để phòng chống tai nạn hoặc chấn thương); giày bảo hộ (để phòng chống tai nạn 
hoặc chấn thương); ủng để phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; giày để phòng chống tai nạn và phòng chống cháy.  

 

 
(210) 4-2016-36437 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 3.5.1; A3.5.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Techmode   (VN) 
Thôn Lương Cầm (NR: Ông Nghiêm 
Văn Đức), xã Dũng Liệt, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; bánh qui.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bánh ngọt, kẹo, đường, sữa, bia, rượu, nước giải khát, 
thuốc lá bao, gia vị, nước mắm.  
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(210) 4-2016-36438 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

TOPCOM   (VN) 
Số 25/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch cọ rửa (hóa mỹ phẩm); sữa tắm; dầu gội đầu; nước thơm dùng để 
xức lên cơ thể (mỹ phẩm); phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể (tất cả dùng cho 
em bé) (hóa mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé như cháo dinh dưỡng (dùng cho 
mục đích y tế) và bánh ăn dặm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được 
ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]. 

 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; thiết bị và 
dụng cụ y tế (máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông họng, nhiệt kế điện tử); 
máy hút sữa; vòng kích mọc răng. 

 

Nhóm 11: Thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện; máy tiệt trùng; dụng cụ tiệt trùng bình 
sữa bằng hơi nước. 

 

Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; xe đẩy hai bánh; mui xe đẩy trẻ em; xe đẩy mua hàng; xe đạp; 
xe điện; xe thể thao. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy ướt; tập giấy vẽ; giấy viết; khăn ăn bằng giấy; tấm lót 
bằng giấy.  

 

Nhóm 18: Địu em bé; túi mua hàng; dây đeo để giữ trẻ em; ba lô; túi xách; «.  
 

Nhóm 20: Giường cũi của trẻ em; giường ngủ; ghế rung trẻ em.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà 
vạt lớn buộc dưới cằm; thắt lưng (trang phục). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; xe 
cộ đồ chơi. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; mua 
bán, xuất nhập khẩu, tiếp thị, đại lý kí gửi: đồ chơi, máy hút sữa cho em bé, ghế ngồi trẻ 
em, xe đẩy em bé, địu em bé, khăn tắm, tăm bông, băng gạc, rơ lười em bé, yếm em bé, 
tất (vớ) cho bé, bao tay chân cho bé, áo quần, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cân, bình 
sữa cho trẻ em bú, sữa bột, khăn giấy ướt, bô (vệ sinh cho bé), đệm lót bồn cầu cho bé, 
dụng cụ cắt móng tay chân cho bé (kềm, dũa), máy báo khóc (máy báo em bé khóc), thiết 
bị và dụng cụ y tế, ba lô, vali, túi xách tay, ô, bàn chải đánh răng. 
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(210) 4-2016-36439 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

TOPCOM   (VN) 
Số 25/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; mô hình đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; xe cộ đồ 

chơi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: đồ chơi, đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 41: Trung tâm vui chơi đồ chơi; trung tâm vui chơi giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-36442 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Khâm Tín   (VN) 
284/11 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch nha đam.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, đại lý kí gửi: thạch nha đam, nước nha đam giải 
khát, nước ép hoa quả. 

 

 
(210) 4-2016-36443 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần Van Shin Yi  

(VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Sông Mây, 
xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: Van cầu; van bi; van bướm; van một chiều; van cửa phai; van ngăn triều là van 
ngăn dòng nước chảy ngược (tất cả van không là bộ phận của máy và được làm bằng kim 
loại). 
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Nhóm 07: Van điều khiển bằng khí nén (là bộ phận của máy); van điều khiển bằng điện 
(là bộ phận của máy). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: van cầu, van bi, van bướm, van một chiều, van cửa 
phai, van ngăn triều là van ngăn dòng nước chảy ngược (tất cả van không là bộ phận của 
máy và được làm bằng kim loại), van điều khiển bằng khí nén (là bộ phận của máy), van 
điều khiển bằng điện (là bộ phận của máy). 

 
 

(210) 4-2016-36444 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) JOYCOS CO., LTD.  (KR) 

4F Hyobong BD, 13 Nambusunhwan-ro 
333-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu; chế phẩm 

mỹ phẩm để tắm bồn và vòi sen; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da và điều trị cho da không có thuốc; mỹ phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2016-36445 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(731) COSWEL KOREA  (KR) 

#503, 247 Sillim-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất làm bóng môi; son môi; bút chì mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi 

mắt (mát-ca-ra).  
 

 
(210) 4-2016-36446 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hợp tác xã Nông nghiệp, Sản 

xuất và Thương mại Sáu 
Nhung   (VN) 
Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu (hồ tiêu) 
 

Nhóm 31: Cây tiêu (cây hồ tiêu).  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, đại lý kí gửi: hạt tiêu (hồ tiêu), cây hạt tiêu (hồ 
tiêu).  

 

 
(210) 4-2016-36447 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(731) Nguyễn Thanh Sơn  (VN) 

48/77 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách nhiệt, cách điện); sơn nước; sơn tường; sơn dầu; véc ni.  
 

 
(210) 4-2016-36449 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A5.3.13; 15.1.22; 

A18.1.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Máy Công Nông 

nghiệp Băng Băng  (VN) 
Số 419, đường Trần Phú, phường Thạch 
Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công nghiệp, máy nông nghiệp.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy công nghiệp, máy nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2016-36450 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.5 
(591) Đỏ, nâu, nâu sẫm, vàng nhạt 
(731) Hợp tác xã trồng nấm, mua 

bán và dịch vụ Tuổi Trẻ 
Thạch Hạ  (VN) 
Thôn Liên Thanh, xã Thạch Hạ, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nấm dược liệu.  
 

Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản (không làm dược liệu).  
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(210) 4-2016-36451 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Doãn Toại   (VN) 

Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-36452 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Trần Lương Thiện   (VN) 

Khối 3 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 40: Gia công, đúc và tráng phủ kim loại.  
 
 

(210) 4-2016-36453 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Ngọc Dương   (VN) 

Tổ dân phố Phúc Sơn, phường Trung 
Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại; đúc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-36454 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Cao Thị Nga  (VN) 

Tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả.  
 

Nhóm 35: Mua bán giò chả.  
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(210) 4-2016-36455 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ Văn 
Loan  (VN) 
Số 35 đường Trần Phú, tổ dân phố 2, 
phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh bao; bánh ngọt; bánh kem. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ, bánh bao, bánh ngọt, bánh kem.  
 

 
(210) 4-2016-36456 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.3; 5.13.3; 26.1.2; 8.1.1; 8.1.25; 

A26.11.9 
(591) Trắng, da cam 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ Văn 
Loan  (VN) 
Số 35 đường Trần Phú, tổ dân phố 2, 
phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh bao; bánh ngọt; bánh kem. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ, bánh bao, bánh ngọt, bánh kem.  
 

 
(210) 4-2016-36457 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) ALBIOS LIFESCIENCES PVT. LTD.  
(IN) 

Sakar Country No. 1, NR Shanti Asiatic 
School, Shaila, Gujarat, Ahmedabad - 

380058 India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-36459 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24; 26.4.4 
(731) LIANG JINGMEI   (CN) 

No.14 Jinjing Road, Jinli Town, Gaoyao 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu: các loại khóa và hàng ngũ kim, két sắt, 

cấu kiện bằng kim loại, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ nghệ thuật bằng kim loại, bản lề cửa, 
chốt cửa, tay nắm cửa, then cài cửa, ổ khóa, cờ-rê-môn (chốt cửa sổ).  

 

 
(210) 4-2016-36461 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.11; 26.3.1; 2.9.19 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư K & G 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 11 khối A, tòa nhà Mỹ Đình Sông 
Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-36464 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Medithank 
Vietnam   (VN) 
Lầu 3, 54 Phan Đăng Lưu, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế (dịch vụ công nghệ thông tin trợ giúp y tế); dịch vụ chăm 

sóc y tế. 
 

 
(210) 4-2016-36465 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Đông 
Dương Tân  (VN) 
Số 98, tổ 1, ấp 1, xã Phước Bình, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 12: lốp (vỏ) xe cộ, má phanh cho xe cộ, còi cho xe cộ, săm cho lốp xe bơm hơi, 
xích xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-36466 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; 11.3.18; A11.1.6; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Hải  (VN) 
37 lô 4, phố Tân Lập, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  

 

 
(210) 4-2016-36467 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; 4.3.20; 26.4.2; 26.4.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Liên 
doanh Việt Thái  (VN) 
Số 140 đường ĐHT 05, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến, sơ chế.  

 

 
(210) 4-2016-36468 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khưu Lý Tâm  
(VN) 
137/77/2 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gà bắc thảo (trứng gà ủ thảo dược).  

 

 
(210) 4-2016-36469 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.1.1; 18.2.1 
(591) Xanh dương, xám đen, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lai Cung én 
Phúc Sang   (VN) 
102/3 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1650 

(511)   Nhóm 25: Trang phục áo chui đầu (áo sợi chui đầu); quần áo may sẵn, áo thun tay ngắn, 
tạp dề.  

 

 
(210) 4-2016-36470 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH PINUT PLUS   (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Lạc/đậu phộng đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-36473 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PIHKA Đà 
Nẵng   (VN) 
Số 85, đường Phan Anh, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; rau cỏ tươi; dưa chuột tươi; quả bí tươi. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước quả cô đặc (không có cồn); đồ uống ép từ quả không 
chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): rau tươi, quả tươi, rau cỏ tươi, dưa chuột tươi, quả bí 
tươi, nước ép trái cây, nước quả cô đặc (không có cồn), đồ uống ép từ quả không chứa 
cồn, nước giải khát bằng trái cây [đồ uống], nước ép rau [đồ uống]. 

 
 

(210) 4-2016-36474 (220) 16.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần PIHKA Đà 
Nẵng  (VN) 
Số 85, đường Phan Anh, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; rau cỏ tươi; dưa chuột tươi; quả bí tươi. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước quả cô đặc (không có cồn); đồ uống ép từ quả không 
chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống]. 
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): rau tươi, quả tươi, rau cỏ tươi, dưa chuột tươi, quả bí 
tươi, nước ép trái cây, nước quả cô đặc (không có cồn), đồ uống ép từ quả không chứa 
cồn, nước giải khát bằng trái cây [đồ uống], nước ép rau [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2016-36475 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Hải Quân  (VN) 
Lô K1-1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xi măng.  
 

 
(210) 4-2016-36476 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Chương  
(VN) 
Số 22 Khu tập thể Giám định Máy nông 
nghiệp, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36477 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.4 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
ASAN  (VN) 
Lô B14/I, đường 2A, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy ép, nghiền cho nhà bếp, chạy điện; máy băm thịt; máy hút bụi 
chân không; máy hút không khí; quạt gió dùng cho động cơ điện; bộ làm nóng nước [bộ 
phận của máy]. 

 

Nhóm 09: Tivi, thiết bị âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; 
đầu đĩa; loa.  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; máy lọc nước; thiết bị làm sạch nước. 
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(210) 4-2016-36478 (220) 17.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh nõn chuối, xanh rêu, đen, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 
thuật Lang Nguyen  (VN) 
C37 đường 57, An Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-36479 (220) 17.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A13.3.7; A13.3.9 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Hoàng Trung  (VN) 
Xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán sản phẩm sau: 
tủ, giá kệ, bàn trà, kệ giá, tủ tài liệu, thiết bị đựng trong nhà bếp, phụ kiện đựng trong 
phòng tắm.  

 

 
(210) 4-2016-36480 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Công nghiệp Hùng 
Tiến  (VN) 
Số 18, ngõ 40, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; keo công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: keo, hồ, chất dính dùng trong công nghiệp, keo công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-36481 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.5.1; 26.15.1 
(591) Xanh dương, vàng cam, nâu cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Quốc tế Bảo Minh  (VN) 
Số 16 ngách 61 ngõ 1194 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động, văn phòng giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao 
động, tuyển dụng nhân sự. 

 

Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà; làm sạch ô tô; cho thuê máy làm sạch; xây dựng; cho thuê 
thiết bị xây dựng; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành 
khách; vận tải; du lịch; thu gom rác thải. 

 

Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; dịch vụ tư vấn du học. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà trọ; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du 
lịch. 

 

 
(210) 4-2016-36482 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Hồng, vàng, đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Phát 
triển Bao bì Hùng Khánh  (VN) 
Xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in, mực in cho máy sao chụp, hộp mực in đã có mực dùng cho máy in, hợp 
phần mực in.  

 

 
(210) 4-2016-36485 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Máy Biến thế 
Việt Nam  (VN) 
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp tăng áp, máy biến thế, máy biến áp. 
 

 
(210) 4-2016-36486 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Trần Trung Dũng  (VN) 
Số 13 D7 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng: thi công kiến trúc - nội thất, bao gồm: sửa chữa: thi công xây dựng 
phần thô, phần hoàn thiện công trình dân dụng như tòa nhà văn phòng, chung cư, biệt thự, 
nhà phố; lắp đặt: lắp đặt đồ nội thất trong nhà, như: phào chỉ, thạch cao, điều hòa, đèn 
điện, tủ bếp/theo yêu cầu của khách hàng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc - nội thất: kiến trúc: thiết kế để tạo nên hình dáng kiến trúc 
cho các công trình dân dụng, các tòa nhà văn phòng, chung cư, biệt thự, nhà phố; nội thất: 
thiết kế bản vẽ cho nhà đã xây dựng thô 1 cách hợp lý, tạo sự hài hòa về bố cục, ánh sáng, 
màu sắc và công năng sử dụng. 

 
 

(210) 4-2016-36488 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; 11.3.18; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Bích Diệp  (VN) 

88 Cổ Linh, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn. 

 

 
(210) 4-2016-36490 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Long Audio Việt Nam  
(VN) 
Số 67C, phố Hai Bà Trưng, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 
số khác.  

 
 

(210) 4-2016-36491 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
và dịch vụ mỹ phẩm Hải Kim 
Long  (VN) 
24 lô R, đường C6, khu chung cư Thiên 
Lộc, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36492 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 6.1.2; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; A24.15.7; 

A26.11.8; 7.3.11 

(591) Cam, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Hoàng Minh Khôi  (VN) 
80/54/8 đường số 3, phường 9, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, chi tiết: sửa chữa các công trình xây dựng, hệ 

thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò 

sưởi và điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2016-36494 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 

Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36495 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 

Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-36496 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36497 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36498 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36499 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-36500 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36501 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36502 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36503 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1658 

(210) 4-2016-36504 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-36505 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-36506 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36507 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1659 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36508 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-36509 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-36510 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-36511 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2016-36512 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.3; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Linh Trang  (VN) 
65E38 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-36513 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.4; 1.15.23; 26.15.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD,  

(TH) 
7th Floor, Bio House Building, 55 Soi 
Prompong, Sukhumvit Road, 
Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 

TAYLORWESSING Việt Nam 
(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 
Nam) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, đồ uống các loại; dịch vụ quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2016-36514 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.8; A2.1.16 
(591) Trắng, da cam, nâu 
(731) BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD,  

(TH) 
7th Floor, Bio House Building, 55 Soi 
Prompong, Sukhumvit Road, 
Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 
TAYLORWESSING Việt Nam 
(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 
Nam) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-36515 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.1 
(591) Trắng, cam, tims, vàng 
(731) BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD,  

(TH) 
7th Floor, Bio House Building, 55 Soi 
Prompong, Sukhumvit Road, 
Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 

TAYLORWESSING Việt Nam 
(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 
Nam) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-36516 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A2.1.16 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD,  

(TH) 
7th Floor, Bio House Building, 55 Soi 
Prompong, Sukhumvit Road, 
Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 

TAYLORWESSING Việt Nam 
(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 
Nam) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  
 

 
(210) 4-2016-36517 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 20.5.7 
(591) Trắng, đen, vàng, da cam, xanh lá cây, 

xanh nước biển 
(731) BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD,  

(TH) 
7th Floor, Bio House Building, 55 Soi 
Prompong, Sukhumvit Road, 
Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 
TAYLORWESSING Việt Nam 
(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 
Nam) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; vitamin.  
 

 
(210) 4-2016-36519 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Ngô Thị Huê  (VN) 
Xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Xá, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bếp gas, bếp từ bằng điện, lò vi sóng bằng điện, lò 
nướng bằng điện, máy hút mùi bằng điện, nồi cơm điện.  

 

 
(210) 4-2016-36520 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Ngô Thị Huê  (VN) 
Xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Xá, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bếp ga, bếp từ bằng điện, lò vi sóng bằng điện, lò 
nướng bằng điện, máy hút mùi bằng điện, nồi cơm điện.  

 

 
(210) 4-2016-36521 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh da trời, vàng 
(731) Công ty cổ phần CAMOS Việt 

Nam  (VN) 
Số 02, phố Nguyễn Cao, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý, mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị viễn thông, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh; quảng cáo; tổ chức giới thiệu sản 
phẩm dịch vụ và xúc tiến thương mại; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy tính). 

 

 
(210) 4-2016-36522 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh da trời, vàng 
(731) Công ty cổ phần CAMOS Việt 

Nam  (VN) 
Số 02, phố Nguyễn Cao, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ cho thuê máy in ảnh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; cho thuê máy chụp ảnh.  
 

 
(210) 4-2016-36524 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ Thương 
GREENTECH   (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; phụ kiện bồn tắm, bệ xí (bồn cầu); vòi hoa sen; lavabo (bồn rửa tay, 

rửa mặt), bình nước nóng. 
 

Nhóm 19: Gạch; gạch ốp lát; gạch xây dựng; gạch trang trí, kính xây dựng, giấy xây 
dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất như, gạch ốp lát, gạch lát 
nền, gạch trang trí, ngói, thiết bị phòng tắm, thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-36525 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.11; A5.5.20; A2.1.16; 7.5.10 
(591) Đen, đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TURK Việt  (VN) 
A20 tổ 5, ấp Phước Thắng, xã Phước 
Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: quán kem.  

 

 
(210) 4-2016-36526 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.1.24; 5.9.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Trần Quang  (VN) 
Số 7, ngách 24, ngõ 113 đường Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp; cá đã lạng xương; thực phẩm làm từ cá; thịt dăm bông; tôm, 

không còn sống; trái cây được bảo quản.  
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Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chế biến; mua bán thực phẩm sạch; mua bán thực phẩm đã 
bảo quản; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2016-36527 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Hội Kiểm toán viên Hành nghề 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, 3 tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng 

Chuối 1, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo: tổ chức cập nhật kiến thức, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin 
nghề nghiệp cho hội viên.  

 

 
(210) 4-2016-36528 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Hội Kiểm toán viên Hành nghề 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, 3 tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng 

Chuối 1, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo: tổ chức cập nhật kiến thức, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin 

nghề nghiệp cho hội viên.  
 
 

(210) 4-2016-36529 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.5.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hội Kiểm toán viên Hành nghề 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, 3 tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng 
Chuối 1, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo: tổ chức cập nhật kiến thức, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin 

nghề nghiệp cho hội viên.  
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(210) 4-2016-36530 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.5.1; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh đen, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Hội kiểm toán viên hành nghề 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, 3 tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng 

Chuối 1, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo: tổ chức cập nhật kiến thức, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin 

nghề nghiệp cho hội viên.  
 
 

(210) 4-2016-36531 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.5.1; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh đen, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Hội kiểm toán viên hành nghề 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, 3 tòa nhà Dự án, số 4 ngõ Hàng 

Chuối 1, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo: tổ chức cập nhật kiến thức, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin 

nghề nghiệp cho hội viên.  
 
 

(210) 4-2016-36532 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng thương mại dịch vụ 
Thành Gia Phát  (VN) 
15/9, đường số 12, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen cây cao cấp, vòi sen nóng lạnh, vòi lavabo nóng 

lạnh, vòi chén nóng lạnh, vòi hồ, vòi xịt vệ sinh, tay sen, vòi sen lạnh, vòi lavabo lạnh, vòi 

chén lạnh, chậu rửa chén, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2016-36533 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 
A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (không dùng trong y tế); đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nước khoáng và đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-36536 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Huỳnh Duy Khánh  (VN) 
ấp 7, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-36537 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Hằng  (VN) 
P70 A2 tập thể Trần Quốc Toản, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn); cho 

thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-36538 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.4.1; A26.4.24; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần âm thanh 
ánh sáng Việt Mới   (VN) 
Số 146 Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, đài, âm ly, bộ điều chỉnh âm thanh, ánh sáng.  
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(210) 4-2016-36539 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật   (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2016-36540 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xe điện DK Việt Nhật   (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện.   
 

 
(210) 4-2016-36541 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.22; 1.15.17; 5.5.19; A1.1.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy lau dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-36542 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.16; 3.7.1; A1.1.2; 1.5.1 
(591) Đen, xanh da trời, xanh nước biển, cam, 

vàng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Dũng   (VN) 
Thôn 9, xã Tương Văn, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn; sơn diệt khuẩn; sơn chống gỉ.  
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(210) 4-2016-36544 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.3.1; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế DAISEN  (VN) 
Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn LED, quạt điện gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-36545 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH LK  (VN) 
Số 17 Hồ Văn Cống, phường Tương Bình 
Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36546 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A9.3.20; A9.3.10 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Thái  (VN) 
597 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da. 

 

 
(210) 4-2016-36547 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Thiên Bình   (VN) 
Phòng 502, D14/D6, khu ĐTM Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ người đi kèm; bảo vệ ban đêm; dịch vụ 

trông nhà; tư vấn về an ninh.  
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(210) 4-2016-36548 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại Chương 
Hoàng  (VN) 
G11/16 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối, xuất nhập khẩu sắt, thép, khung cửa sắt, cửa kéo bằng sắt; 
cửa pano bằng sắt, cửa sắt sơn tĩnh điện.  

 

 
(210) 4-2016-36549 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến gỗ xuất khẩu Thanh 
Hùng  (VN) 
Số 69/22, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất, đồ gỗ văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-36550 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Xuân Hồng  (VN) 
44/12 Phan Xích Long, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; mứt khô làm từ rau củ quả (dạng bánh 
kẹo); gia vị; hạt tiêu; ớt (gia vị); muối (gia vị).  

 

 
(210) 4-2016-36551 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Xuân Hồng  (VN) 
44/12 Phan Xích Long, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối (đại lý mua bán) các loại hạt đã chế biến (như hạt điều, hạt 
hạnh nhân, hạt dẻ, hạt dưa, hạt óc chó, hạt nho, hạt bí), bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc, mứt khô làm từ rau củ quả, gia vị, hạt tiêu, ớt (gia vị), muối (gia vị), ngũ cốc hạt chưa 
chế biến, hạt (ngũ cốc), gạo các loại, nếp các loại, đậu các loại (chưa chế biến).  

 

 
(210) 4-2016-36553 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Xuân Hồng  (VN) 
44/12 Phan Xích Long, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến như: hạt điều; hạt hạnh nhân; hạt dẻ; hạt dưa; hạt 
óc chó; hạt nho; hạt bí. 

 

 
(210) 4-2016-36557 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ROCK STAR HOTEL MANAGEMENT 

K.K   (JP) 
Ougimachi Matsushima Building 8F, 
Suehirocho 3-13, Kitaku, Osaka city, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Giặt khô; làm sạch quần áo; dịch vụ giặt là và là hơi quần áo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ (bao gồm cả "đón tiếp sau hôn lễ"). 
 

 
(210) 4-2016-36558 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ROCK STAR HOTEL MANAGEMENT 

K.K  (JP) 
Ougimachi Matsushima Building 8F, 
Suehirocho 3-13, Kitaku, Osaka city, 
Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Giặt khô; làm sạch quần áo; dịch vụ giặt là và là hơi quần áo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ (bao gồm cả "đón tiếp sau hôn lễ"). 
 

(210) 4-2016-36559 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(731) ROCK STAR HOTEL MANAGEMENT 

K.K  (JP) 
Ougimachi Matsushima Building 8F, 
Suehirocho 3-13, Kitaku, Osaka city, 
Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Giặt khô; làm sạch quần áo, dịch vụ giặt là và là hơi quần áo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ (bao gồm cả "đón tiếp sau hôn lễ"). 
 

(210) 4-2016-36560 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.1.18 
(731) MUMUSOKR CO., LTD.  (KR) 

601, 47 Sejongdaero 23Gil Jongro-Gu 
Seoul Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc; móc treo quần áo, không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
bảng niêm yết; vòng móc chìa, không làm từ kim loại, dùng cho chìa khóa; gương soi; 
khung ảnh; đồ đan lát làm từ cây liễu gai; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
gối. 

 
Nhóm 26: Vật dụng đỡ cổ áo; đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; trâm cài 
tóc; lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; đồ trang trí tóc; cúc; tóc giả; đồ để khâu; trừ 
chỉ. 

 
Nhóm 28: Con rối bù nhìn; thiết bị trò chơi; đồ chơi; trò chơi cờ; bóng cho trò chơi; thiết 
bị tập luyện thể hình; ván trượt; đồ trang trí cho cây Noel, trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; 
giầy  trượt pa-tanh; găng tay dùng cho trò chơi.  

 
Nhóm 33: Chiết xuất trái cây, có cồn; rượu khai vị; đồ ụống được chưng cất; rượu vang, 
rượu cốc-tai; rượu mật ong; rượu mạnh [đồ uống]; rượu sakê; đồ uống có cồn [trừ.bia]; đồ 
uống có cồn chứa rau quả. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
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giới thiệu sản phẩm; cung cấp thị trường trực tuyến (website thương mại địện tử) cho 
người mua và người bán các hàng hóa dịch vụ; dịch vụ đại lý xụất nhập  khẩu; marketing; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác;dịch vụ bán lẻ hoặc sỉ đối với các mặt hàng dược phẩm, thú y 
và chế phẩm vệ sinh và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36561 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.1.18 
(731) MUMUSOKR CO., LTD.  (KR) 

601, 47 Sejongdaero 23Gil Jongro-Gu 
Seoul Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
giới thiệu sản phẩm; cung cấp thị trường trực tuyến (website thương mại địện tử) cho 
người muaa và người bán các hàng hóa dịch vụ; dịch vụ đại lý xụất nhập  khẩu; 
marketing; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ khuyến mại cho người khác;dịch vụ bán lẻ hoặc sỉ đối với các mặt hàng dược 
phẩm, thú y và chế phẩm vệ sinh và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36562 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) CHUNG-TSAI CO., LTD.  (TW) 

No.163, Chengfong Ln., Taming Rd., 
Wurih Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; khớp nối bản lề bằng kim loại; ròng rọc cửa sổ trượt; phụ 

kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; phụ kiện lắp 
ráp cửa ra vào bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-36563 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) CHUNG-TSAI CO., LTD.  (TW) 

No.163, Chengfong Ln., Taming Rd., 
Wurih Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; khớp nối bản lề bằng kim loại; ròng rọc cửa sổ trượt; phụ 
kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; phụ kiện lắp 

ráp cửa ra vào bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-36565 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) CHUNG-TSAI CO., LTD.  (TW) 
No.163, Chengfong Ln., Taming Rd., 

Wurih Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; khớp nối bản lề bằng kim loại; ròng rọc cửa sổ trượt; phụ 

kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; phụ kiện lắp 
ráp cửa ra vào bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-36566 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Trí Minh  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Việt/Viet Tower, số 1 
phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 

 
(210) 4-2016-36567 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A6.3.5; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Đen, xanh da trời, vàng, trắng, đỏ, hồng, 

xanh lá cây, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Giang Hoàng 

Long  (VN) 
Tổ 1, khu phố Thanh Bình, phường Tân 

Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
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(210) 4-2016-36568 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 2.3.5; A2.3.16; A5.3.13 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Đức  (VN) 
413/41/1C Lê Văn Quới, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-36569 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.15 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, đen

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bảy Như  (VN) 
Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Củ hành tím đã được bảo quản, củ tỏi đã được bảo quản, chả cá, cá khô, dầu thực vật. 

 

 
(210) 4-2016-36570 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghiệp ViVa  (VN)
355/11C Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led [thiết bị chiếu sáng].  

 

 
(210) 4-2016-36571 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.3.11; 24.15.21; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đen, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ và vật liệu Châu 
Âu  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn công nghiệp. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường (vật liệu xây dựng). 
 

 
(210) 4-2016-36572 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ và vật liệu Châu 
Âu  (VN) 
hôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn công nghiệp. 
 
Nhóm 19: Bột bả tường (vật liệu xây dựng). 

 

 
(210) 4-2016-36573 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, ghi, nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tháp nước 

Hà Nội  (VN) 
Số 44 Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn, khu căn hộ, trung tâm thương mại, tòa 
nhà văn phòng, nhà hàng ăn uống, phòng tập gym. 

 

 
(210) 4-2016-36578 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Cam, trắng, nâu cà phê 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Bách 
Hợp  (VN) 
02 N7A, căn hộ liền kề, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-36579 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Hải  (VN) 
51 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2016-36580 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.1.4; 26.1.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA FLOWRIC 

(FLOWRIC CO., LTD.)  (JP) 
10-1, Higashi Ikebukuro 1-chome, 
Toshima-ku, Tokyo 170-0013 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; phụ gia hoá chất dùng cho xi măng; phụ gia hoá chất 
dùng cho bê tông. 

 
 

(210) 4-2016-36581 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KABUSHIKI KAISHA FLOWRIC 

(FLOWRIC CO., LTD.)  (JP) 
10-1, Higashi Ikebukuro 1-chome, 
Toshima-ku, Tokyo 170-0013 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; phụ gia hoá chất dùng cho xi măng; phụ gia hoá chất 
dùng cho bê tông. 

 
 

(210) 4-2016-36586 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18; 26.15.1
(591) Trắng, xanh dương, vàng cam 
(731) Công ty TNHH Hoàng Bảo 

Tường  (VN) 
Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy công cụ chế biến hạt điều và các nông sản khác (sử dụng điện).  
 

Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Hạt điều thô. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt điều thô, hạt điều đã qua chế biến, máy móc và máy công cụ chế 
biến hạt điều và các nông sản khác (sử dụng điện). 

 

(210) 4-2016-36588 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XL LABORATORIES PVT. LTD.  (IN) 

I-14, Shivlok House -1, Karam Pura 
Commercial Complex Shivaji Marg, New 
Delhi - 110015, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36589 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1 
(591) Xanh ngọc, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Hương Trà  (VN) 
Phòng 1901, số 27, phố Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2016-36590 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.21; 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm; các chế phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế 
phẩm tẩy tắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; xà phòng. 

 

Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có gaz; máy ly tâm, máy xay ly tâm; máy xay cà phê 
(ngoài loại vận hành bằng tay); máy xay nghiền gia dụng chạy điện; bộ lọc (bộ phận của 
máy hoặc động cơ); máy bán hàng tự động. 
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Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp; dụng cụ tỉa cây, dụng cụ để cắt, dao ghép chồi, dụng cụ 
đào xới; dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay (thủ công). 

 

Nhóm 09: Thiết bị báo động; đĩa máy tính; máy quay phim; máy ảnh; máy vi tính; công 
tắc điện; tai nghe; mũ bảo hiểm; máy tính xách tay; máy nghe nhạc cầm tay; pin mặt trời; 
kính râm. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh đồ uống; phụ kiện bồn tắm; máy 
lọc cà phê; bình pha cà phê; đèn điện; bật lửa gaz; bình đun nước nóng; bộ lọc nước. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; vỏ đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; dây chuyền; hoa tai.  
 

Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi bằng giấy/chất dẻo dùng để bao gói; máy 
và thiết bị đóng sách; hộp cho bút; dụng cụ vẽ; khay công văn; sổ tay; hộp màu vẽ; dụng 
cụ viết; giấy viết. 

 

Nhóm 18: Gậy leo núi; ba lô; túi xách tay; da giả (vật liệu giả da); ô che nắng; ví tiền; cặp 
học sinh; túi mua hàng; vali; túi du lịch. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng; giá treo mũ; giá treo áo; khung tranh ảnh; ghế (ngồi); đồ gỗ 
mỹ thuật. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; thùng đựng rác, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ gốm 
cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ dùng tẩy trang. 

 

Nhóm 24: Khăn tắm; chăn; vải; nỉ; vỏ nệm; khăn phủ giường. 
 

Nhóm 25: Cà vạt; bộ quần áo tắm; quần áo thể dục; áo choàng ngoài; giầy đá bóng; mũ 
(nón); quần áo giả da; khăn choàng; áo sơ mi. 

 

Nhóm 28: Máy trò chơi tự động; bàn cờ trò chơi; ván lướt sóng; ván trượt; xe (giầy) trượt 
băng; giầy trượt ba-tanh; búp bê; thiết bị trò chơi; đồ chơi. 

 

Nhóm 29: Cá đã chế biến và thực phẩm chế biến từ cá; hàu, sò, động vật giáp xác (không 
còn sóng); thịt và chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, làm lạnh và nấu 
chín; nước quả nấu đông; thạch trái cây; mứt ướt; sữa và đồ uống làm từ sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kem lạnh (kem 
ăn); mật ong; gia vị. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau cỏ tươi; quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; mạch nha 
dùng để làm và chưng cất rượu; chế phẩm vỗ béo cho động vật, thức ăn tăng lực cho súc 
vật; thức ăn, thực phẩm cho động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (không dùng trong y tế), nước có gaz; các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hỗn hợp; nước sinh tố; đồ uống hoa quả; si-rô dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu mùi; rượu vang; rượu 
uýt-ki; rượu v«tca. 

 

Nhóm 34: Xì gà; hộp diêm; diêm; thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá. 
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(210) 4-2016-36591 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 15.1.13; A5.5.20 
(731) CRESTRON ELECTRONICS, INC.  

(US) 
15 Volvo Drive, Rockleigh, New Jersey 
07647, United States of America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điều khiển âm thanh và hình ảnh từ xa bao gồm máy chiếu kính ảnh, 

bảng điều khiển bộ vi xử lí, và máy phát không dây điều khiển từ xa, máy thu không dây 
điều khiển từ xa và môđun giao diện; hệ thống điều khiển công nghiệp bao gồm máy tính 
và bảng điều khiển động cơ servo (động cơ hoạt động dựa theo các lệnh điều khiển vị trí 
và tốc độ) sử dụng cho thiết bị điện và thiết bị khoa học và thiết bị kiểm soát môi trường; 
hệ thống tích hợp công nghiệp cho việc điều khiển và tự động hóa thiết bị điện tử, thiết bị 
âm thanh, thiết bị hình ảnh, thiết bị ánh sáng, thiết bị an ninh và thiết bị môi trường, bao 
gồm sự kết hợp đa dạng của bảng điều khiển tích hợp, bảng điều khiển giao diện, bảng 
điều khiển gấp (flip top), lớp cảm ứng, phụ kiện lớp cảm ứng, cụ thể là, máy tính bảng 
kèm bút từ, nguồn điện, cáp giao diện điều khiển âm thanh và hình ảnh, máy thu thông tin 
và bộ thu phát thông tin cho điều khiển không dây, thiết bị sạc pin và bộ nguồn sạc pin 
cho điều khiển không dây, trạm nối (docking stations) để bàn và gắn trên tường cho bảng 
điều khiển và môđun, nút điều khiển có thể được chạm khắc (engravnhle control buttons), 
bảng thông số mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện (decorative 
faceplates), và vỏ bọc chống thấm nước; bàn phím, phụ kiện bàn phím, cụ thể là, bệ đỡ 
máy, nút điều khiển có thể được chạm khắc (engravable control buttons), bảng thông số 
mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện (decorative faeeplates), và 
vỏ bọc chống thấm nước; bảng nút, bảng điều khiển bộ xử lý, thiết bị và phụ kiện phân 
phối đa phương tiện, cụ thể là, bộ định tuyến tín hiệu và bộ khuếch đại tín hiệu, bảng điều 
khiển và môđun giao điện điều khiển âm thanh và hình ảnh, cáp giao diện điều khiển âm 
thanh và hình ảnh, dây tín hiệu (signal power,wire), bộ xử lý tín hiệu và bộ chuyển đổi tín 
hiệu; máy phát điều khiển từ xa không dây, máy thu điều khiển từ xa không dây, ổ cắm 
dây mạng gắn trên tường (wall plates), hộp chuyển mạch, bộ điều chỉnh độ sáng, dây điện 
dẫn âm thanh, dây điện dẫn hình ảnh, dây điện dẫn dữ liệu và dây điện điều khiển (control 
electrical wires), dây cáp nối dữ liệu máy tính (computer data cables) và hộp tự động 
(automation cabinets) cho thiết bị chiếu sáng và thiết bị điều khiển, giá đỡ (mounting 
plates), bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị điều khiển camera, cụ thể là, bộ điều khiển có 
thể quét ngang quét dọc (xoay trái phải) (paltilts) và bộ điều khiển điện tử; hệ thống liên 
lạc nội bộ, bộ điều khiển mành che nắng cửa sổ bên trong nhà và bộ điều khiển rèm che, 
bộ điều hưởng máy thu điều tần, bộ điều hướng truyền hình, và thiết bị âm thanh vòm kĩ 
thuật số, cụ thể là, bộ xử lý âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh và máy thu âm thanh; hệ 
thống mạng lưới điện, cụ thể là, sự kết hợp đa dạng của máy tính với máy tính trung ương 
(computer mainframe), bộ điều khiển điện động cơ servo (động cơ hoạt động dựa theo các 
lệnh điều khiển vị trí và tốc độ), máy phát, máy thu, môđun giao diện và bảng điều khiển 
bộ vi xử lí; phần mềm máy tính cho việc thiết kế, tích hợp, cài đặt và quản lí thiết bị âm 
thanh và hình ảnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an ninh, và hệ thống sưởi ấm, hệ thống 
thông gió và hệ thống điều hòa không khí; phần mềm máy tính cho việc thiết kế lớp cảm 
ứng và giao diện trang web; ứng dụng phần mềm cho thiết bị di động tích hợp quản lí và 
điều khiển thiết bị âm thanh, thiết bị hình ảnh, thiết bị môi trường, thiết bị dữ liệu và thiết 
bị an ninh; các thiết bị và hệ thống sử dụng công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm 
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ngắn (near field communication - NFC), cụ thể là, đầu đọc chủ động (active tag readers), 
thẻ gắn bị động (passive tags), điện thoại thông minh, màn hình cảm ứng, và máy tính cho 
phép phát và thu dữ liệu kỹ thuật số kích hoạt các cài đặt cá nhân cho hệ thống chiếu 
sáng, hệ thống nhiệt độ, hệ thống che, hệ thống môi trường, hệ thống âm thanh/hình ảnh, 
hệ thống an ninh, hoặc bất kì thiết bị khác kết nối với hệ thống điều khiển; phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính cho việc thiết lập cấu hình và kiểm soát việc phát dữ liệu 
kỹ thuật số và việc nhận dữ liệu kỹ thuật số bởi các thiết bị và hệ thống sử dụng công 
nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn chấp nhận việc kích hoạt các cài đặt cá nhân 
cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhiệt độ, hệ thống rèm che, hệ thống giải trí, hệ thống 
âm thanh/hình ảnh, hệ thống an ninh, hoặc bất kì thiết bị khác kết nối với hệ thống điều 
khiển; phần cứng âm thanh/hình ảnh, cụ thể là, thiết bị thu âm thanh và hình ảnh theo 
chuỗi, phần mềm cho việc thiết lập thông tin liên lạc giữa nhiều màn hình hình ảnh thông 
qua công nghệ dành cho mạng máy tính cục bộ (LAN) được sử dụng phổ biến (Ethemet), 
phần mềm để điều khiển máy chiếu hình ảnh, phần mềm để điều khiển màn hình điều 
khiển từ xa, phần cứng và phần mềm để tái tạo nội dung âm thanh và hình ảnh từ dàn âm 
thanh/hình ảnh hiển thị trên một hoặc nhiều dàn âm thanh/màn hình hình ảnh; phần mềm 
cho cấu hình động củạ hệ thống điều khiển tòa nhà, hệ thống tự động tòa nhà, và giao 
diện cho hệ thống tòa nhà, cụ thể là, hệ thống thuyết trình đa phương tiện, hệ thống hội 
thảo đa phương tiện, hệ thống hợp tác, hệ thống chiếu sáng, hệ thống che, hệ thống sưởi 
ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí (HVAC systems), hệ thống quản 
lý năng lượng, hệ thống âm thanh/dữ liệu, và hệ thống sắp xếp chương trình bằng kĩ thuật 
số hoặc các hệ thống tương tự; phần cứng, cụ thể là, máy thu có dây và không dây, cầu 
nối mạng (network bridges), và bộ điều khiển bộ xử lí, và phần mềm cho hệ thống điều 
khiển và hệ thống tự động hóa tại nhà, cụ thể là, hệ thống chiếu sáng, hệ thống che, hệ 
thống ổ khóa, hệ thống sưởi ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí 
(HVAC), hệ thống âm thanh/hình ảnh, hệ thống máy tính, hệ thống năng lượng, hệ thống 
giọng nói/dữ liệu, hệ thống thiết bị, hệ thống nước, và hệ thống an ninh; trạm nối 
(đocking stations) cho các thiết bị điện tử và các thiết bị giao diện cho người dùng đồ họa; 
thiết bị này bao gồm vỏ bảo vệ, bộ điều khiển phụ trợ, các bộ phận xử lí, và bộ phận liên 
lạc thông tin cho các thiết bị điện tử kết nối thêm vào đó; công tắc điện trên tường, bàn 
phím gắn trên tường, cảm ứng điện dung (touchpads) gắn trên tường, màn hình cảm ứng 
gắn trên tường; vỏ bọc cho các thiết bị điện, cụ thể là, bộ điều chỉnh nhiệt, bộ cảm biến 
khói (smoke detectors), bộ dò khí cacbon mônôxit, hộp điều khiển hệ thống báo động an 
ninh, và hệ thống liên lạc; loa không dây trong nhà và ngoài trời; loa âm thanh trong nhà 
và ngoài trời; hệ thống khóa điện tử không dây bao gồm các ổ khóa điện tử không dây. 

 

Nhóm 20: Mành che cửa sổ; mành che cửa sổ gắn động cơ. 
 

 
(210) 4-2016-36592 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sơn ô tô Thanh Phong  
(VN) 
B2/59P, đường Tân Liêm, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn. 
 

 
(210) 4-2016-36593 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng 
cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2016-36594 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng 
cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2016-36595 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.3.2; 26.4.1; 26.4.9; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Toàn Vy  (VN) 
C1-K300 đường A4, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; khung cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
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(210) 4-2016-36596 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải và xuất nhập khẩu An 
Phát  (VN) 
25B - TT Thương Mại, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi tắm hoa sen; vòi chậu rửa; vòi xịt dùng trong nhà tắm; chậu rửa bát bằng 

inox; chậu rửa dùng trong nhà tắm; bệ xí; máy lọc nước; bình đun nước nóng dùng trong 
nhà tắm; thiết bị sưởi ấm.  

 
 

(210) 4-2016-36597 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải và xuất nhập khẩu An 
Phát   (VN) 
25B - TT Thương Mại, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi tắm hoa sen; vòi chậu rửa; vòi xịt dùng trong nhà tắm; chậu rửa bát bằng 

inox; chậu rửa dùng trong nhà tắm; bệ xí; máy lọc nước; bình đun nước nóng dùng trong 
nhà tắm; thiết bị sưởi ấm.  

 
 

(210) 4-2016-36598 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải và xuất nhập khẩu An 
Phát   (VN) 
25B - TT Thương Mại, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi tắm hoa sen; vòi chậu rửa; vòi xịt dùng trong nhà tắm; chậu rửa bát bằng 

inox [gắn cố định]; chậu rửa dùng trong nhà tắm [gắn cố định]; bệ xí; máy lọc nước; bình 
đun nước nóng dùng trong nhà tắm; thiết bị sưởi ấm.  
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(210) 4-2016-36599 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải và xuất nhập khẩu An 
Phát   (VN) 
25B - TT Thương Mại, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi tắm hoa sen; vòi chậu rửa; vòi xịt dùng trong nhà tắm; chậu rửa bát bằng 

inox [gắn cố định]; chậu rửa dùng trong nhà tắm [gắn cố định]; bệ xí; máy lọc nước; bình 
đun nước nóng dùng trong nhà tắm; thiết bị sưởi ấm.  

 

 
(210) 4-2016-36600 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36601 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-36602 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36603 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36604 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-36605 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
BT3 « 11, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36606 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36607 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-36608 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh, vàng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược Thuận Lộc  
(VN) 
Số 36 ngách 93/20 phố Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-36609 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh, vàng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược Thuận Lộc  
(VN) 
Số 36 ngách 93/20 phố Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng; nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2016-36610 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dược phẩm 
KEYPHARCO  (VN) 
Số 9/31/105, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm chức năng; 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36611 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; 11.3.18; A13.3.7; A13.3.9; 

A26.4.24; A24.15.7 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Nguyễn Thế Cương  (VN) 

Số 3, ngõ 124, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-36612 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, kẹo dùng 
cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  
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(210) 4-2016-36613 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A5.5.20; A5.5.21; A2.1.16; 

5.5.16 

(591) Trắng, vàng, xanh lá, đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH tư vấn PILATE 
Sài Gòn  (VN) 
Số 228, đường Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình 

và sức khoẻ]; huấn luyện viên thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cung cấp tiện 

nghi thể thao; trại huấn luyện thể thao. 
 

 
(210) 4-2016-36618 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.3.6; A5.5.20; 2.9.1; 25.3.1 

(591) Đen, đỏ, xanh 

(731) Trung tâm tư vấn và cung 
ứng dịch vụ   (VN) 
Tòa nhà lô D20, ngõ số 8, Tôn Thất 

Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các ấn phẩm truyền thông, giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình.  

 

Nhóm 41: Giáo dục giới tính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

 

Nhóm 44: Tư vấn về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe.  

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình.  
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(210) 4-2016-36619 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần xúc tiến 

thương mại và đầu tư xây 
dựng Việt Nam   (VN) 
Xóm Gò Nền Chùa, thôn Phú Diễn, xã 
Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; vecni.  
 

Nhóm 06: Tấm kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại 
dùng cho xây dựng; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); công trình xây dựng bằng 
kim loại.  

 

Nhóm 19: Xi măng; đá để xây dựng; vật liệu lát bằng nhựa đường; gạch; gỗ xây dựng; 
kính xây dựng.  

 

Nhóm 20: Giường gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; bàn gỗ; ghế gỗ; tủ gỗ; mành che trong nhà có dát 
những thanh gỗ nhỏ.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình; lắp đặt thiết bị xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình.  

 

Nhóm 42: Khảo sát địa chất; dịch vụ phòng thí nghiệm; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-36620 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Long Hải  (VN) 
241D đường Lò Siêu, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính ; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
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cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet thiết kế các bảng chú đẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2016-36621 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Minh Phương Thịnh  (VN) 
229 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình anh bằng máy vi tính.  
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết  kế các bảng chú đẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp website và 
liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2016-36622 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 21.1.17; 15.1.13; 26.4.3 
(591) Đen, vàng, xanh đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Epoxy Plus Việt 
Nam  (VN) 
545 Vũ Tông Phan, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: sàn gương, sàn 3D. 
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(210) 4-2016-36624 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) ZOTOS INTERNATIONAL, INC   (US) 

100 Tokeneke Road, Darien, Connecticut 
06820, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm kem dùng để tắm; chế phẩm dùng để tắm, không dùng cho mục đích 

y tế; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; dầu gội khô; chế phẩm chăm sóc tóc, không dùng 
cho mục đích y tế; nước xức tóc; dầu gội đầu và dầu xả tóc. 

 

 
(210) 4-2016-36625 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1; 1.15.23; A15.7.2; 1.15.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương sẫm, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Hùng Hòa   (VN)

Số 39 phố Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc).  

 

 
(210) 4-2016-36626 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) FORD MOTOR COMPANY  (US) 

One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy động cơ, cụ thể xe ô tô, xe tải, xe thể thao đa dụng, và các bộ phận 

và phụ tùng cấu thành nên chúng. 
 

 
(210) 4-2016-36627 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HANGZHOU SUPMEA 

AUTOMATION CO., LTD  (CN) 
Room 303, Building 2, No.600, Baiyang 
Street No.21, Xiasha Development Zone, 
Hangzhou, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; dụng cụ đo; thiết bị đo áp suất; thiết bị và dụng cụ hóa 

học; lưu lượng kế; thiết bị và dụng cụ trắc địa.  
 

 
(210) 4-2016-36628 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Cát Lợi Gia Lai  (VN) 
73A Tôn Thất Thuyết, phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; hạt tiêu.  
 

 
(210) 4-2016-36629 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Cát Lợi Gia Lai  (VN) 
73A Tôn Thất Thuyết, phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Măng khô.  
 

 
(210) 4-2016-36630 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 26.13.25; 

26.11.3 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(731) FUTAMURA KAGAKU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 

29-16, Meieki 2-chome, Nakamura-ku, 

Nagoya-shi, Aichi, Japan  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước công nghiệp; bộ lọc làm sạch nước công nghiệp; thiết bị 

làm sạch nước máy; bộ lọc làm sạch nước máy; bộ lọc nước máy gia dụng. 
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(210) 4-2016-36632 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH ảnh kỹ thuật 

số Thanh Thanh   (VN) 
Số 40, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh) tranh, ảnh, máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh [thuốc hiện 

ảnh (thuốc tráng phim ảnh), tấm in ảnh trên sắt, nhũ tương nhiếp ảnh, giấy ảnh, chất khử 
dùng cho nhiếp ảnh, chế phẩm hóa học dùng cho nhiếp ảnh, mực in dùng cho máy sao 
chụp, bao túi đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh]. 

 
Nhóm 40: Tráng rửa phim ảnh; in ảnh chụp; in trên lụa; in ốp sét, in mẫu vẽ; làm khung 
các tác phẩm nghệ thuật. 

 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh; chụp ảnh dưới dạng vi phim.  
 

 
(210) 4-2016-36634 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.24; A26.11.12; A25.7.7; A26.11.13
(591) Vàng nhạt, hồng đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần vận tải du 

lịch Hưng Long   (VN) 
Số 338 Trần Khát Chân, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải. 
 

 
(210) 4-2016-36635 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) CHEN HANGUO   (CN) 

No.59, Binhai Avenue, Ximen, Jieshi 
Town, Lufeng City, Guangdong 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện; loa phóng thanh; cuộn cảm [điện]; đầu nối cho dây điện; vỏ hộp loa; 
vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]. 
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(210) 4-2016-36636 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-36637 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Đại  (VN) 
E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; bàn đạp xe; khung (sườn) xe đạp; vành xe đạp, yên xe 
đạp; xích xe đạp.  

 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp, xuất nhập khẩu, giới thiệu 
sản phẩm, quảng cáo, tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, 
bán đấu giá. Tất cả các dịch vụ nêu trên đều chỉ liên quan đến xe đạp, xe đạp điện và phụ 
tùng xe đạp. 

 

 
(210) 4-2016-36638 (220) 17.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
Lô B2.21 Nguyễn Văn Linh, phường 
Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
 
 

(210) 4-2016-36639 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, da cam đậm 

(540) 

 

(731) Thạch Mỹ Quyên  (VN) 
Số 268/2 lầu 2, đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường 14, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chiếu sáng; đèn pin; thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
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(210) 4-2016-36640 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, cam đậm 

(540) 

 

(731) Thạch Mỹ Quyên   (VN) 
Số 268/2 lầu 2, đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường 14, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chiếu sáng; đèn pin; thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; dụng cụ nấu nướng dùng điện.   

 

(210) 4-2016-36641 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Trịnh Văn Vinh  (VN) 
18/93 Giải Phóng, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, bột sắn, mật ong.  
 

 
(210) 4-2016-36642 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Trịnh Văn Vinh  (VN) 
18/93 Giải Phóng, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, bột sắn, mật ong.   
 

 
(210) 4-2016-36643 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Kim  (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2016-36644 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Kim  (VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-36645 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, nâu nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Xanh HC  (VN) 
Số 321 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc, gia cầm, cá tôm biển (không còn sống).  
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi. 
 
 

(210) 4-2016-36646 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.14; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lá cây nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiến trúc Nhà 
thông minh G.M.H  (VN) 
Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công 

trình; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 
 

(210) 4-2016-36647 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ VIVO  
(VN) 
Phòng T15-02, tầng 15 Lottery Tower, 
số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại đi động; linh kiện điện thoại di động.  
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(210) 4-2016-36648 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.6.6; 25.1.1; 26.7.5; 18.1.21 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh lẩu bò Hai Tín  
(VN) 
Số 60 đường Trần Não, khu phố 2, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn, dịch vụ quán nhậu, 

dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-36649 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.4; 26.1.5; A11.3.9 
(591) Đen, xám, đỏ, xanh lá cây, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bánh ướt Ban 
MÊ  (VN) 
70 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn, dịch vụ cung cấp thức 

ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-36650 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đồ lót Việt 
Ngân  (VN) 
C1/15B đường Liên ấp 3-4, ấp 3, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo bơi; váy trong [quần áo lót], quần áo ngủ.  

 

 
(210) 4-2016-36651 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Hồng, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ lót Việt 
Ngân  (VN) 
C1/15B đường Liên ấp 3-4, ấp 3, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo bơi; váy trong [quần áo lót], quần áo ngủ.  
 

 
(210) 4-2016-36652 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Hồng, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ lót Việt 
Ngân  (VN) 
C1/15B đường Liên ấp 3-4, ấp 3, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo bơi; váy trong [quần áo lót], quần áo ngủ.  

 

 
(210) 4-2016-36653 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.16; 25.5.25; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DTGroup 
Toàn Cầu   (VN) 
Số 24, 211/18, Khương Trung, Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị dạy học.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học, trang phục, sách vở, tạp 
chí, báo.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2016-36654 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

quốc tế ALHACO   (VN) 
93 đường Kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; tay nắm cửa (bằng kim loại); bản lề cửa bằng kim loại; khoá bằng 

kim loại; thanh nhôm đã định hình dùng cho cửa nhôm; lá nhôm; khóa an toàn, chốt an 
toàn bằng kim loại; ke góc liên kết cửa nhôm. 
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(210) 4-2016-36655 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.17.11 

(591) Vàng, xám 

(731) Công ty TNHH MITHI   (VN) 
Lầu 19, Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da mặt, kem dưỡng body; serum dưỡng da; sữa rửa mặt; 

kem chống nắng; son môi; nước hoa hồng. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm: kem dưỡng da mặt, kem dưỡng body, serum dưỡng da, sữa 

rửa mặt, kem chống nắng, son môi, nước hoa hồng. 
 

 
(210) 4-2016-36656 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 24.17.5 

(591) Vàng, xanh 

(731) Công ty TNHH V&A (VN)  (VN) 
Số 17A khu phố Thạnh Lộc, phường An 

Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2016-36657 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.4.4 

(591) Xanh tím, xám, cam, trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần GROW FA  
(VN) 
108 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân ủ, phân trộn; phân bón lá; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ vi sinh, phân 

hữu cơ khoáng; phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali; phân trung lượng. 
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(210) 4-2016-36658 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A16.3.5; 2.9.14; A2.9.15; 

26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đỏ, trắng, 

xám 
(731) Công ty TNHH giải trí  FAPTV  

(VN) 
 214/B5 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất, dàn dựng chương trình truyền hình và phát thanh; sản xuất và dàn 

dựng chương trình biểu diễn; phát hành phim; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-36659 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A16.3.5; 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15; 

26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH giải trí  FAPTV  

(VN) 
214/B5 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất, dàn dựng chương trình truyền hình và phát thanh; sản xuất và dàn 

dựng chương trình biểu diễn; phát hành phim; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-36660 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH BH NUTRITION  

(VN) 
256/33A đường Thạnh Xuân 25, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm công 
thức cho em bé. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1701 

Nhóm 29: Sữa; sữa giàu anbumin; sữa khuấy; sữa giàu protein; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2016-36661 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(731) Công ty TNHH SNSPLUS Việt 
Nam  (VN) 
Một phần tầng 1, tòa nhà Vườn ươm 

Doanh nghiệp, lô D1, đường khu chế 

xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn); tệp tin hình 

ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; nhạc chuông có thể tải về được 

dùng cho điện thoại di động; đầu đĩa DVD; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết 

bị liên lạc; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); máy thu thanh và 

thu hình; thiết bị thu hình; điện thoại hình. 

 

Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 

cáo, quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán 

đấu giá; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh của những người 

hoạt động thể thao; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ so sánh giá cả; giới 

thiệu sản phẩm; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ đại lý 

xuất nhập khẩu; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo 

trực tuyến trên mạng máy tính; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trang trí quầy hàng. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc 

bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền thiếp chúc mừng trực 

tuyến; gửi tin nhắn; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cho thuê 

thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 

giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; điều hành các lớp thể dục thể hình; 

dịch vụ hoạt náo viên; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; sản xuất 

phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho 

thuê thiết bị trò chơi; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các 

nghệ sĩ; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 

không tải xuống được; thông tin giải trí; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ viết kịch bản 

phim, kịch; dàn dựng buổi biểu diễn; giảng dạy. 
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(210) 4-2016-36662 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thiết bị viễn thông May 
Mắn  (VN) 
Lô 7, đường Nước Lên, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; chất khử mùi dùng cho cơ thể; kem 

dưỡng da; gel chăm sóc da; dầu gội đầu, kem chống nắng. 
 

Nhóm 05: Dầu mù u (dầu xoa bóp có chứa thuốc); băng keo dán cá nhân để băng vết 
thương; bông, băng, gạc dùng trong ngành y; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; 
dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2016-36663 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.13.1; 26.3.23; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất và 
Kinh doanh Sông Diêm  (VN) 
Lô đất 8.339,6 m2, thôn Cầu Gọ, xã 
Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); cà vạt; thắt 

lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-36664 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Thái Hưng Thịnh  
(VN) 
Lô 40 khu dân cư Núi Nhạn, phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến ăn được; yến sào đã qua sơ chế; yến tinh chế; bột yến (tổ yến 

nghiền thành bột không dùng cho mục đích y tế); cháo yến (với thành phần yến là chủ 
yếu). 

 
Nhóm 31: Tổ yến chưa qua chế biến (tổ yến tươi).  
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Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát).  
 

 
(210) 4-2016-36665 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.4; 26.1.6; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, trắng, 

vàng, đen, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Thọ Sanh  (VN) 
Số 04 đường Trưng Nữ Vương, phường 
1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm đông nam dược như: giải phong hoàn, ngũ tạng tinh, điều kinh 

bổ huyết, chức năng gan, bổ thận hoàn, sâm qui hoàn; thực phẩm chức năng (sử dụng cho 
mục đích y tế) như: linh trĩ nang, cà gai leo, viên khớp nang, bổ thận nang. 

 

 
(210) 4-2016-36666 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thảo Nga  (VN) 
217/1A Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-36668 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 25.1.6 
(591) Trắng, hồng, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DGL Việt Nam  
(VN) 
Tầng 4, số 33 đường Giang Văn Minh, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dich vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông; tổ chức triển lãm cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương 
mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2016-36669 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thành Duy  (VN) 
Nhà số 3, ngõ 126 đường Quang Tiến, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và mũ nón trẻ em.  
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giầy dép, đồ chơi; buôn bán thiết bị trường học, lương thực 
và thực phẩm; môi giới thương mại các mặt hàng trên.  

 

 
(210) 4-2016-36670 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Quốc Tế Việt - Nhật  (VN) 
Số 3/347 đường Đại Mỗ, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-36671 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rượu Thế Giới  
(VN) 
I7 Châu Thới, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn) như, nước gạo rang lên men; nước tinh 
khiết đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép rau quả; bia. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống 
được chưng cất; rượu vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca. 

 

 
(210) 4-2016-36672 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Công Nghệ AWAR  (VN) 
467E/37 Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh mang tính chất thương mại.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-36673 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV dệt 
may Mai Phương  (VN) 
Đường Ngô Quyền, khóm 1, phường 9, 
thânh phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; áo sơmi; quần áo may sẵn; đồng phục; vest; quần áo thể dục.  
 

 
(210) 4-2016-36674 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2016-36675 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.2.1; 3.2.15; 5.7.1; 5.7.3; 5.7.21; 

A6.19.9; 26.1.1; 24.15.21; A24.3.7 
(591) Xanh, đỏ, vàng, xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng.  
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(210) 4-2016-36676 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.15.1; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitoys  (VN) 
42/4 Lê Văn Khương, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

(210) 4-2016-36677 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A20.1.3; 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitoys  (VN) 
42/4 Lê Văn Khương, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2016-36678 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A22.3.7; A5.3.13; 5.13.1; 26.1.2; 

25.7.25; 25.12.1 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 

 

 
(210) 4-2016-36680 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Tường ý  (VN) 

Tổ 7, khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng rÕ. 
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(210) 4-2016-36681 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Anova Feed  

(VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn ANOVA, ấp 
4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản; thức ăn chăn nuôi cho 

heo, gà, vịt; thức ăn hỗn hợp cho heo dưới 7 kg (kí-lô-gam) tập ăn. 
 
 

(210) 4-2016-36682 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Anova Feed  

(VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn ANOVA, ấp 
4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản; thức ăn chăn nuôi cho 

heo, gà, vịt; thức ăn hỗn hợp cho heo dưới 7 kg (kí-lô-gam) tập ăn. 
 
 

(210) 4-2016-36683 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Anova Feed  

(VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn ANOVA, ấp 
4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản; thức ăn chăn nuôi cho 

heo, gà, vịt; thức ăn hỗn hợp cho heo dưới 7 kg (kí-lô-gam) tập ăn. 
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(210) 4-2016-36684 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Anova Feed  

(VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn ANOVA, ấp 
4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản; thức ăn chăn nuôi cho 

heo, gà, vịt; thức ăn hỗn hợp cho heo dưới 7 kg (kí-lô-gam) tập ăn. 
 

 
(210) 4-2016-36685 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Anova Feed  

(VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn ANOVA, ấp 
4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản; thức ăn chăn nuôi cho 

heo, gà, vịt; thức ăn hỗn hợp cho heo dưới 7 kg (kí-lô-gam) tập ăn. 
 

 
(210) 4-2016-36686 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; A19.13.21; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tigervet Việt 
Nam  (VN) 
Số 5, tổ 11, phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y; vắc xin dùng cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho 

thú y; chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; chế phẩm enzym 
dùng cho thú y. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ thú y. 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1709 

(210) 4-2016-36687 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.5; 26.1.1; A26.1.15 
(731) SOO SUNG LIQUOR CO., LTD.  (KR) 

22 Joya-ro 7-gil, Buk-gu, Daegu, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu cây cao lương (rượu Trung Quốc); rượu chưng cất của Hàn Quốc (soju); 

rượu trắng Nhật Bản (shochu); rượu mạnh (soju); rượu sa-kê; rượu gạo (tag-ju). 
 

 
(210) 4-2016-36688 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc khử trùng sử dụng trong thiết bị tái xử lý tự động dụng cụ nội soi và 

dùng để khử trùng thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2016-36689 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A3.7.24; A5.3.13; 26.11.3; 

A26.11.12; 9.1.10 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.  (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền Trung Quốc; thuốc tây; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm vitamin; chế phẩm dùng cho mục đích thử nghiệm trong y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; tinh chất gà; dầu gan cá moruy; chất bổ sung thảo dược; vitamin tổng hợp sử dụng 
như là chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung thay thế bữa ăn dinh dưỡng; chế phẩm vệ 
sinh môi trường dùng cho mục đích y tế; mặt nạ vệ sinh; băng vệ sinh; vật liệu để hàn 
răng; dung dịch bảo vệ kính áp tròng; dược phẩm dùng trong thú y; chế phẩm tắm rửa 
dùng cho động vật; sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho trẻ 
em; hộp đựng thuốc có thuốc bên trong; chế phẩm làm tươi mát bầu không khí; nhẫn đeo 
ngón tay dùng cho mục đích y tế; tã dùng cho người không kiểm soát được; quần lót dùng 
trong khi kinh nguyệt; miếng đệm bảo vệ ngực. 
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(210) 4-2016-36691 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(300) 40-2016-0063735 22.08.2016 KR 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18; 26.3.23 
(591) Đen, xám 
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo dùng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không 
dùng điện; máy giặt và bảo quản quần áo dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; ống vòi 
của máy hút bụi chân không dùng điện; túi của máy hút bụi chân không dùng điện; dụng 
cụ để chải hoặc quét chạy bằng điện; người máy [máy móc]; máy thổi khí dùng điện; máy 
bơm khí nén; máy bán hàng tự động; máy nén hồi chuyển; máy nén dùng cho tủ lạnh; 
máy vắt khô quần áo (không làm nóng); máy trộn dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy hút bụi tự động; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi dùng điện 
dùng cho giường nệm. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy giữ độ ẩm; máy hút ẩm 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị nấu bếp dùng điện; máy lọc nước dùng 
điện dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc nước ion; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, 
đốt nóng); máy lọc không khí; thiết bị thông gió [điều hòa không khí] để sưởi ấm; thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị chiếu sáng plasma [PLS]; thiết bị 
nấu bếp dùng gaz; lò nướng dùng điện; thiết bị hoặc hệ thống thiết bị nấu nướng; tủ lạnh 
dùng điện; máy sấy quần áo dùng điện; thiết bị thông gió; máy bảo quản quần áo để sấy 
quần áo dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; lò vi sóng. 

 

 
(210) 4-2016-36693 (220) 18.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.5; 11.3.18; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hương  (VN) 
3, đường số 1, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-36694 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hợp tác phát 
triển Thành Công  (VN) 
2/12/2 đường 20, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang (phụ kiện thời trang bao gồm: khăn 
choàng, đồ đội đầu, đồ đi chân, thắt lưng). 

 

 
(210) 4-2016-36695 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.1; 26.15.15; 26.11.2; A26.11.12; 

1.5.1; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Đặng Phi Lâm  (VN) 
K1B Bửu Long, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán màn hình led, mua bán sản phẩm cà phê, mua bán máy móc công 

nghiệp, mua bán bàn ghế, mua bán inox, thép. 
 

 
(210) 4-2016-36696 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.7.24; 3.4.7; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Thụ  (VN) 
Thôn Nhân Trai, xã Đại Hà, huyện Kiến 
Thụy, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu cảnh (bằng bê tông). 

 

 
(210) 4-2016-36698 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 

GEHLOT  (IN) 
101, Shree Whide Heights, Saraswati 
nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 
nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; thuốc nhuộm màu tóc; chế phẩm để vệ sinh thân thể, chế 

phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy rửa (mỹ phẩm), chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, vật 
liệu mài mòn, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm, nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và 
không dùng cho mục đích y tế, dầu gội đầu, dầu xức tóc; gel vuốt tóc; dầu tắm, không 
dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng trong vệ sinh thân 
thể và trong trong thuốc đánh răng. 
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(210) 4-2016-36699 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) CHUTRARAM NEMARAMJI 

GEHLOT   (IN) 

101, Shree Whide Heights, Saraswati 

nagar, Hirawadi Road, Panchavati, 

nashik 422 003, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược cổ truyền ấn độ, thảo dược, dầu thuốc cổ truyền ấn độ dùng 

cho tóc, chế phẩm thuốc cổ truyền ấn độ làm mọc tóc, chế phẩm thuốc cổ truyền ấn độ 

chống rụng tóc, kem thuốc cổ truyền ấn độ, thuốc gội đầu cổ truyền ấn độ, dầu chứa 

thuốc cổ truyền ấn độ, chế phẩm thuốc cổ truyền ấn độ làm thư giãn cơ thể, chế phẩm 

thuốc cổ truyền ấn độ chăm sóc da, lá móng thảo dược, chế phẩm chứa thuốc cổ truyền 

ấn độ dùng cho người tất cả thuộc nhóm 05. 
 

 
(210) 4-2016-36700 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.4; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Hợp 
tác Quốc tế  (VN) 
Số nhà 13 ngõ 19 phố Lạc Trung, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tuyển dụng lao động; hoạt động tuyển dụng nhân sự. 
 

 
(210) 4-2016-36701 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Dương Minh Hiển  (VN) 
Xóm Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược dùng 

cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-36702 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh phân bón An Điền  
(VN) 
Số 119 đường D3, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm vi sinh (không dùng cho ngành y 

và thú y); chế phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng; chế phẩm hóa học để bảo quản thực 

phẩm. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ 

động vật gây hại, thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế phẩm diệt khuẩn cho đất; chế phẩm hóa 

học để trị bệnh nấm mốc ở cây. 

 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm diệt khuẩn cho đất, chất 

kích thích tăng trưởng cây trồng, chất bảo quản thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36703 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.4.24 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Dịch vụ Giải trí Sài 
Gòn  (VN) 
08 Nguyễn Trung Trực, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt thô; cà phê nhân tạo; cà phê đã qua chế biến; đồ uống trên cơ sở cà 

phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; quảng cáo; xuất nhập khẩu cà phê.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; quán ruợu có bán thức ăn nhẹ; 

hiệu cà phê giải khát và quán cà phê. 

 

Nhóm 44: Nhóm dịch vụ nông nghiệp, gồm: chăm sóc cây trồng; rải phân bón và các hóa 

chất nông nghiệp khác; diệt cỏ dại; thu hoạch nông sản. 
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(210) 4-2016-36704 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.7.24; A5.3.13; 1.15.15 
(731) GUANGZHOU CITY BAIYUN 

LIANJIA FINE CHEMICAL 
FACTORY  (CN) 
No. 6-1, Yongxing Industrial Zone, Chentai 
Road, Taihe Town, Baiyun District, 
Guangzhou City, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; chế phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm/chất 
làm bóng; giấy ráp; nước hoa; thuốc đánh răng; mỹ phẩm; hương trầm dùng để cúng tế; 
dầu gội cho động vật cảnh; mặt nạ làm đẹp. 

 
 

(210) 4-2016-36705 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.1.12; A5.1.8; 26.1.1 
(591) Trắng, đen 
(731) Turpin StÐphane Jacques 

AndrÐ  (HK) 
Unit H12/F Legend Tower, 7 Shing YIP 
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán than (được làm từ gáo dừa); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, 
dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2016-36720 (220) 17.06.2016 

(641) 4-2016-18058 (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.21; A26.11.12; 26.1.1; 11.3.18; 

A14.1.20; A25.7.6 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, nâu 
(731) Hợp tác xã bánh Khọt Vũng 

Tàu  (VN) 
Số 207, đường Võ Thị Sáu, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn phục vụ món bánh khọt; nhà hàng ăn uống phục vụ món bánh 
khọt).  
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(210) 4-2016-36721 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

KAMINOMOTO HOMPO (ALSO 
TRADING AS KAMINOMOTO CO., 
LTD.)  (JP) 
3-25, 3-chome, Kumochibashidori, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng gội đầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho tóc; kem đánh 

răng; dầu thơm; nước hoa; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm mọc tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm); nước xức tóc; dầu xức tóc dạng lỏng (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); dầu xả tóc; kem dưỡng tóc (mỹ phẩm); sáp thơm bôi tóc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chất tạo màu cho tóc (mỹ 
phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da. 

 

 
(210) 4-2016-36722 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

KAMINOMOTO HOMPO (ALSO 
TRADING AS KAMINOMOTO CO., 
LTD.)  (JP) 
3-25, 3-chome, Kumochibashidori, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng gội đầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho tóc; kem đánh 

răng; dầu thơm; nước hoa; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm mọc tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm); nước xức tóc; dầu xức tóc dạng lỏng (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); dầu xả tóc; kem dưỡng tóc (mỹ phẩm); sáp thơm bôi tóc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chất tạo màu cho tóc (mỹ 
phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da.  

 

 
(210) 4-2016-36723 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

ánh Vân  (VN) 
242/97/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Mỏ cắt kim loại; mỏ hàn kim loại. 
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Nhóm 09: Đồng hồ đo áp lực khí (oxy, axetylen, khí lpg). 
 
 

(210) 4-2016-36724 (220) 18.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 7.3.2; 7.3.1; 7.1.24 
(591) Trắng, đen, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế nội 
thất Bảo Khang  (VN) 
1A đường số 8, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công trang trí nội ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2016-36725 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Kinh doanh Dịch vụ và Xuất 
nhập khẩu Quận 1 (FIMEXCO)  
(VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thang xếp làm bằng nhôm, máy xịt rửa, máy khoan, lẩu điện, vỉ 
nướng, lò nướng, nồi chiên.  

 

 
(210) 4-2016-36726 (220) 18.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 4.3.3; 4.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, xám

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Danh  (VN) 
64J1 đường DD7-1, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn, lưỡi cắt (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2016-36727 (220) 18.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 4.3.3; 4.3.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Danh  (VN) 
64J1 đường DD7-1, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy hàn, lưỡi cắt (bộ phận của máy móc).  
 
 

(210) 4-2016-36728 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
máy móc thiết bị Minh Cường  
(VN) 
287 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn, lưỡi cắt (bộ phận của máy móc).  
 
 

(210) 4-2016-36729 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - thực phẩm Tuấn 
Phó  (VN) 
157 Ký Con, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2016-36740 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-36741 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-36742 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-36743 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Băng dính dùng cho mục đích y tế; băng gạc dùng để băng bó vết thương trên 
da; miếng dán lạnh dùng trong y tế; miếng dán hạ sốt dùng trong y tế; miếng dán giảm 
đau dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36744 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phẩn thức ăn 

chăn nuôi Tiền Trung  (VN) 
Thôn Tiền Trung, xã ái Quốc, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2016-36745 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A11.3.3; 1.15.11 
(591) Đỏ mận, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH cà phê Nam An  

(VN) 
Số 18 ngõ 10 phố Lê Lợi, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê (đã rang); cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê đã lọc (để uống ngay); cà 
phê (chưa rang).  

 

 
(210) 4-2016-36746 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-36747 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 

Thôn Dục Linh 1, xã An Ninh, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Tông đơ cắt tóc cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); công cụ cắt 

(dụng cụ cầm tay); dao kéo; kéo xén (tông đơ) để cắt tóc, cạo râu; dao cạo.  
 

 
(210) 4-2016-36748 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bánh kẹo, đồ uống, trái cây tươi và bảo quản, nước 

uống, nuớc giải khát, kem, lương thực, thực phẩm, đồ ăn các loại.  
 

 
(210) 4-2016-36749 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-36760 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.13.4; 1.15.15; 6.1.2; 5.5.19 
(591) Tím, đen, đỏ, vàng, trắng, nâu 
(731) Hợp tác xã đầu tư dịch vụ Sao 

Thiên Vương   (VN) 
Số 210 đường Thân Nhân Trung, phường 
Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2016-36761 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) Công ty TNHH ứng dụng và 

phát triển Công nghệ Hồ Gia  
(VN) 
Đội 3, Đông Hào, xã Quang Minh, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-36762 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Trường 

Thụ   (VN) 
Lô 70.185 khu đô thị Phía Tây, phường 

Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-36763 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 1.15.23; 24.17.5 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hùng Phát   (VN) 
Số 22/57 phố Tam Giang, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-36764 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Hoa 
Hướng Dương   (VN) 
41 đường 30 khu phố 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da; kem bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử mùi; sữa 

rửa mặt; sữa tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, đại lý kí gửi: mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2016-36765 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  

(VN) 
20B Phan Chu Trinh, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-36766 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  

(VN) 
20B Phan Chu Trinh, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ (nón).  
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(210) 4-2016-36768 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Ngô Cao Quốc Tiến  (VN) 

81 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ hớt tóc; dịch vụ làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2016-36769 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Ngô Cao Quốc Tiến  (VN) 

81 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36780 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; A24.15.7 
(591) Xanh dương, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
Nexedu Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, nhà 25T1, KĐT Đông Nam, 
đường Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; văn 
phòng giới thiệu việc làm; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm tin 
học, mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm phục vụ cho học tập; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả cấp, các loại 
hình như: tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; trường đào tạo (giáo dục); 
dịch vụ dạy nghề; cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến; dịch vụ thông tin giáo dục; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình phần cứng và phần mềm máy vi tính; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế website; tạo lập và duy 
trì trang tin điện tử cho người khác. 
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(210) 4-2016-36781 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6; 2.9.7 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại PAPAARCH  (VN) 
Số 17/5 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu các loại; xà phòng tắm, xà phòng gội, xà phòng giặt; chế phẩm vệ 

sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2016-36783 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) YOU ZHIYI  (CN) 

No. 14 Zhanxi Road, DongXing, 
DongXing, GuangXi, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa, ngoại trừ khóa điện; tay nắm cửa; chốt cửa; chốt cờ rê môn 
(cremone) dùng cho cửa; ốc vít (tất cả sản phẩm đều làm bằng kim loại). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm: dụng cụ cầm 
tay, dụng cụ cơ khí, dụng cụ cắt gọt kim loại, dụng cụ điện cầm tay, dụng cụ dùng hơi 
nén, bình phun sơn, bản lề, khóa, tay nắm cửa, thiết bị hàn, dụng cụ đo, ốc vít, đinh, mỏ 
lết. 

 

 
(210) 4-2016-36784 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Vàng, đen 
(731) TPR EDUCATION IP HOLDINGS, LLC  

(US) 
555 West 18th Street, New York, NY 
10011, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh, bản ghi hình ảnh và đĩa CD-ROM là các thông tin và chỉ dẫn 
dùng để chuẩn bị cho các kỳ thi. 

 

Nhóm 16: Sách về phát triển kỹ năng kinh doanh; sách về phát triển kỹ năng nghiên cứu; 
sách hướng dẫn cách đạt được các hỗ trợ tài chính để tham gia các khoá học ở cấp độ cao 
hơn; sách hướng dẫn cách chuẩn bị cho các bài thi trắc nghiệm; sách hướng dẫn cách 
nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và toán học. 
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Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các lớp ôn luyện và dạy kèm để chuẩn bị cho các bài kiểm tra 
trắc nghiệm, các kỳ thi; dịch vụ tổ chức dạy kèm và tổ chức các lớp học để nâng cao trình 
độ học vấn của sinh viên và nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên; dịch vụ cung 
cấp thông tin về các trường đại học, các trường đào tạo sau đại học, các trường dạy nghề 
và thông tin nhập học qua mạng internet; cung cấp dịch vụ giảng dạy trực tuyến cho sinh 
viên và giáo viên thông qua mạng internet về cách thức chuẩn bị cho việc hoàn thành các 
khóa học, ôn luyện thi trắc nghiệm, đánh giá kết quả học tập, nhập học và kiểm tra trình 
độ bằng phương pháp trắc nghiệm để cấp chứng chỉ chuyên môn. 

 

 
(210) 4-2016-36785 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) ELITE GOLD LTD.   (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh quy, bánh quy tròn, ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở ngũ 

cốc các loại với đủ hương vị, bánh mỳ và bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-36787 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) MITSHUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA   (JP) 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, bộ phận và phụ tùng của xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-36789 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) MOSFLY INTERNATIONAL SDN 

BHD  (MY) 
37, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan, 
41300 Klang, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt như chế phẩm để giặt; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; chất tẩy nhờn không dùng trong 
quy trình sản xuất; chế phẩm mài mòn không dùng trong y tế; chế phẩm ngâm giặt; chất 
làm mềm vải dùng để giặt; xà phòng; chất làm sạch đồ gia dụng. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm làm tươi mát, làm sạch và khử mùi không khí; chế phẩm làm thơm 
mát không khí; chất khử mùi dùng cho vải; chất khử mùi không dùng cho người và động 
vật. 

 

 
(210) 4-2016-36805 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Đen, xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

may Vũ Tiến  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; thắt lưng [trang phục]; ca vát. 
 
 

(210) 4-2016-36809 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và thương mại Hùng 
Quân  (VN) 
Số 107/85 Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-36810 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.11.9; 

A26.1.19 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
cơ khí Anh Đức  (VN) 
Số 71, đường 320 Bông Sao, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Súng bắn keo (dụng cụ thủ công).  
 

Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, súng bắn keo (dụng cụ thủ công).  
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(210) 4-2016-36812 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm - thiết bị y tế - hóa 
chất Hà Nội   (VN) 
Đội 6, xã Liên Phương, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36813 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.7; A26.11.12; 26.5.1; 25.5.25; 

24.1.1; A19.13.21; 7.3.11 
(591) Ghi, xanh đen, hồng, xanh ngọc, cam, 

vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex  (VN) 
Số 358 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36814 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1; A19.13.21; 25.5.25; A25.7.7; 

A26.11.12; 26.5.1; 7.3.11 
(591) Xanh đậm, trắng, ghi, đen, vàng, xanh 

ngọc 
(731) Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex  (VN) 
Số 358 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-36815 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.12; A17.5.21 

(731) LIN, WAN-JUNG   (TW) 

No.9, Fusing N. Rd., Situn Dist., 

Taichung City 40741, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 

vụ quầy rượu; căng tin; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-36816 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A2.3.23; A11.3.3 

(591) Đỏ, trắng 

(731) TAM YIK SUM   (HK) 

35C, Tower 1, Easeful Court, Tsing 

Kiing RD, Tsing Yi N.T, , Hong Kong.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng tự thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-36817 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 10.3.7; 26.2.3; 5.3.9; A5.5.20 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Hoàng Trung Anh  
(VN) 
Số 3, ngõ 257, phố Chùa Bộc, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn do nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2016-36819 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.1; 18.5.1; 25.1.5; A26.1.24; A11.3.3; 

A5.5.20 

(591) Vàng, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Trịnh Ngọc Hải  (VN) 
305 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-36822 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 7.1.1; 7.5.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâu Đài  (VN) 
Số 104A đường Trần Quốc Toản, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-36828 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 25.5.25; A26.11.12; 20.5.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ 

(731) Hộ kinh doanh Phan Thanh 
Phong   (VN) 
ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2016-36829 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Hồng nâu nhạt, hồng, đỏ, đỏ cam, trắng, 

vàng, vàng cam, tím, xanh dương, xanh 
lá cây 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2016-36830 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Hồng nâu nhạt, hồng, đỏ, đỏ cam, trắng, 

vàng, vàng cam, tím, xanh dương, xanh 
lá cây 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2016-36831 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Hồng nâu nhạt, hồng, đỏ, đỏ cam, trắng, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, vàng 
cam, tím, đen 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2016-36832 (220) 18.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(591) Hồng nâu nhạt, hồng, đỏ, đỏ cam, trắng, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, vàng 
cam, tím, đen 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.   
 
 

(210) 4-2016-36833 (220) 18.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.8; 5.7.3; 8.7.5 
(591) Đỏ, đỏ cam, vàng, vàng cam, vàng đồng, 

trắng, tím, xanh lá cây, đen, nâu 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2016-36834 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.9.16 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  
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(210) 4-2016-36835 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 
(731) Cơ sở yến sào Phú Hòa - Trà 

Vinh  (VN) 
79 Trương Văn Kỉnh, khóm 1, phường 1, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến.  
 
 

(210) 4-2016-36836 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Cà phê 
Việt  (VN) 
971 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, sữa.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2016-36837 (220) 18.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Thành Đạt  (VN) 
Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 12: Linh kiện xe gắn máy.  
 
 

(210) 4-2016-36841 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.13.15; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ công 
nghiệp Tinh Cầu Xanh  (VN) 
Số 59 ngách 58/36 Trần Bình, tổ 23 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích; 
phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; hoàn thiện công trình xây 
dựng; vệ sinh công nghiệp; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-36843 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Tiến  (VN) 
A1/32 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2016-36844 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Da cam, xanh dương, xanh cốm, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Huệ   (VN) 
Số 26, ngõ 46A Nguyễn Hoàng Tôn, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giảng dạy; bồi dưỡng năng khiếu; đào tạo thực hành; giáo 

dục thể chất.  
 

 
(210) 4-2016-36846 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.7.9; 2.7.10 
(591) Xanh cô ban, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên 
Bái  (VN) 
Số 721 đường Yên Ninh, phường Minh 
Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 44: Khám và điều trị bệnh nội trú, ngoại trú.  
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(210) 4-2016-36848 (220) 21.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.11.8; A25.7.21 
(591) Trắng, xanh tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medipharusa  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-36849 (220) 21.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 25.5.25; 2.1.22; 2.5.2; 2.1.30; 4.5.4; 4.5.5
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh da trời, 

nâu, đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng nhạt, vàng 
kem, xám, xám nhạt, cam hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medipharusa  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-36851 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển Dũng Hà  
(VN) 
Số 3 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện từ; máy hút mùi, máy sấy bát; lò nướng bằng điện, lò vi sóng. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bếp gas, bếp điện từ; máy hút mùi; máy sấy bát, 
máy rửa bát; lò nướng bằng điện; lò vi sóng; tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-36852 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển Dũng Hà  
(VN) 
Số 3 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện từ; máy hút mùi, máy sấy bát; lò nướng bằng điện, lò vi 
sóng. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bếp gas, bếp điện từ; máy hút mùi; máy sấy bát, 
máy rửa bát; lò nướng bằng điện; lò vi sóng; tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-36854 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H Thanh Xoan  
(VN) 
Khu II, thị trấn Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm ngói lợp không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-36855 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cao nghệ Vi Na  
(VN) 
105/15 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc giạ dụng; bộ phân phối băng dính [đồ 

dùng văn phòng]; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, keo dán cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; văn 
phòng phẩm. 

 
Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc 
gia dụng; băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; băng 
cách điện, cách nhiệt; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; cao su tổng hợp; bao [phong bì, 
túi nhỏ] bằng cao su để bao gói. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: băng dính, băng dính công nghiệp, băng 
cách điện, băng cách nhiệt, keo dán, màng nhựa các loại để bao gói, văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36856 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thousand 
Hands   (VN) 
12 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Hãng thông tin thương mại; đại lý thông tin thương mai; giới thiệu sản phẩm; 
trưng bày sản phẩm; quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý quá trình đặt hàng; xử 
lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; 
marketing. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy chụp ảnh; làm sạch bên trong tòa nhà; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; sửa chữa đồ gỗ nhồi niệm; tân trang quần áo; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; làm sạch ống khói; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa 
không khí; xây dựng; sửa chữa quần áo; làm sạch cửa sổ; làm sạch quần áo; giặt đồ vải; 
giặt; phục chế đồ đạc; là hơi quần áo; dán giấy phủ tường; bọc nệm; sơn nội thất và ngoại 
thất; trát vữa; vá sửa quần áo, dịch vụ là đồ vải; dịch vụ xây, lát; làm sạch đồ lót, vệ sinh 
của phụ nữ; giặt khô; làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; xây dựng các quầy, sạp hàng 
trong hội chợ; phục chế các tác phẩm nghệ thuật; tân trang dụng cụ âm nhạc; bảo dưỡng 
bể bơi.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; vận chuyển đồ đạc; vận tải; 
vận tải bằng taxi; dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ lái xe; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; 
chuyển phát hoa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; nhiếp ảnh; chụp ảnh dưới dạng vi phim; cho thuê 
đồ chơi.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 

Nhóm 43: Nhà dưỡng lão; trông trẻ ban ngày.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vòng hoa; nhà dưỡng bệnh cho 
người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm vườn; làm vườn; dịch vụ trợ giúp y tế; 
chữa răng; chải lông cho động vật; dịch vụ chải lông cho thú vui trong nhà; thiết kế cảnh 
quan vườn hoa và công viên; dịch vụ trang điểm.  

 
Nhóm 45: Mai táng; dịch vụ mai táng; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; dịch vụ trông giữ thú 
nuôi tại nhà.  

 

 
(210) 4-2016-36857 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thousand 
Hands   (VN) 
12 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hãng thông tin thương mại; đại lý thông tin thương mại; giới thiệu sản phẩm; 
trưng bày sản phẩm; quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
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mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý quá trình đặt hàng; xử 
lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ tìm kiếm tài nguồn trợ quảng cáo; 
marketing. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy chụp ảnh; làm sạch bên trong tòa nhà; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; sửa chữa đồ gỗ nhồi niệm; tân trang quần áo; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; làm sạch ống khói; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa 
không khí; xây dựng; sửa chữa quần áo; làm sạch cửa sổ; làm sạch quần áo; giặt đồ vải; 
giặt; phục chế đồ đạc; là hơi quần áo; dán giấy phủ tường; bọc nệm; sơn nội thất và ngoại 
thất; trát vữa; vá sửa quần áo, dịch vụ là đồ vải; dịch vụ xây, lát; làm sạch đồ lót, vệ sinh 
của phụ nữ; giặt khô; làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; xây dựng các quầy, sạp hàng 
trong hội chợ; phục chế các tác phẩm nghệ thuật; tân trang dụng cụ âm nhạc; bảo dưỡng 
bể bơi. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; vận chuyển đồ đạc; vận tải; 
vận tải bằng taxi; dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ lái xe; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; 
chuyển phát hoa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; nhiếp ảnh; chụp ảnh dưới dạng vi phim; cho thuê 
đồ chơi. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

Nhóm 43: Nhà dưỡng lão; trông trẻ ban ngày. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vòng hoa; nhà dưỡng bệnh cho 
người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm vườn; làm vườn; dịch vụ trợ giúp y tế; 
chữa răng; chải lông cho động vật; dịch vụ chải lông cho thú vui trong nhà; thiết kế cảnh 
quan vườn hoạ và công viên; dịch vụ trang điểm. 

 

Nhóm 45: Mai táng; dịch vụ mai táng; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; dịch vụ trông giữ thú 
nuôi tại nhà.  

 

 
(210) 4-2016-36858 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 5.13.1; 5.3.20 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Trương Thánh Y   (VN) 
Số 36 đường Phùng Hưng, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng cho mục đích y tế, đồ uống bổ dưỡng cho 
mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát không cồn.  
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(210) 4-2016-36859 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island 

Co. Cork, Ireland.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-36860 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.5; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Blue Fire  
(VN) 
672/1/5 Lê Văn Khương, phường Thới 

An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy hút khử 

mùi, máy hút bụi, máy lọc không khí, máy rửa bát, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy điều 

hòa, máy giặt, tủ đông, tủ mát, tủ lạnh, chậu rửa, vòi chậu nóng lạnh; lavabo nóng lạnh, 

vòi sen cây, củ của vòi sen, dây điện, bóng đèn điện, máng đèn, ổ cắm, công tắc, quạt 

điện.  
 

 
(210) 4-2016-36861 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 15.7.1; A17.5.9; 17.5.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Thắng Lợi  
(VN) 
Khu bốt điện số 1, cụm 7, xã Tân Lập, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí; dịch vụ tráng phủ kim loại; mạ kim loại; đúc kim loại; 

xử lý kim loại.  
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(210) 4-2016-36862 (220) 21.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.6; 3.7.16; 3.7.1; 5.7.3; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Phú  (VN) 
Thôn 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2016-36864 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.1 
(591) Vàng, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 
Thành II  (VN) 
Số 969, quốc lộ 1, khu phố Nhơn Hậu 1, 
phường Tân Khánh, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2016-36866 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy Hoàng 
Phát   (VN) 
15 Phước Hưng, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
 
 

(210) 4-2016-36867 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; 26.1.2; A3.3.24 
(591) Vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy Hoàng 
Phát  (VN) 
15 Phước Hưng, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
 

Nhóm 12: Xe cộ. 
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(210) 4-2016-36868 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.9; A2.3.16; A2.3.23; A26.4.24 
(591) Đen, nhũ vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh áo dài Minh 
Châu  (VN) 
835 Lê Hồng Phong (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-36869 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Trần Thị Thu Lan   (VN) 

324 lô D, chung cư Gò Dầu 1, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị âm thanh, chiếu sáng như: loa, đài, đèn, dây cáp nối, âm li, 
micr« 

 

 
(210) 4-2016-36871 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.9.3 
(591) Trắng, vàng nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Đội 04, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cracker (bánh cracker với các vị ớt ngọt, vị phô mai, vị BBQ, vị hành, vị 
cà chua, vị khoai tây); bánh kem xốp; bánh ngọt; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-36872 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại OMINSU Việt Nam  
(VN) 
Thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện dân dụng.  
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(210) 4-2016-36873 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Phan Thị Thủy  (VN) 
Nhà số 8, dãy B2, ngách 7/117 phố Trần 
Cung, tổ 25, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y; thuốc nam; thuốc bổ; thực phẩm bổ sung chất dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng (không dùng cho mục đích y tế). 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thảo mộc, thuốc nam trị mụn, thực phẩm chức 
năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2016-36874 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.4.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám 

đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoài Quân  (VN) 
604 chung cư A 1, 151 A, Nguyễn Đức 
Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; giầy, dép (đồ đi chân); giầy thể thao; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, chuỗi cửa hàng mua bán quần áo, quần áo thể thao, 
giầy, dép, đồ đi chân, giầy thể thao, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 40: Gia công: quần áo, quần áo thể thao, đồ đi chân, giầy thể thao, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo, quần áo thể thao, đồ đi chân, giầy thể thao, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-36875 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 19.9.1; A19.9.2; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Linh  (VN) 
Xóm 1, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nếp, rượu gạo, đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2016-36876 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 19.9.1; A19.9.2; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Linh   (VN) 
Xóm 1, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nếp, rượu gạo, đồ uống có cồn. 

 

(210) 4-2016-36877 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; 19.9.1; A19.9.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Linh   (VN) 
Xóm 1, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nếp, rượu gạo, đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2016-36878 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông NK  (VN) 
26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát sóng); hoạt động 

ghi âm (trừ kinh doanh dịch vụ karaoke); hoạt động hậu kỳ (trừ sản xuất phim) bao gồm 
các hoạt động cụ thể như: hậu kỳ sản xuất đĩa CD ca nhạc (thuộc về lĩnh vục phòng thu) 
như: chỉnh sửa, hoà trộn và xuất ra sản phẩm cuối cùng và hậu kỳ sản xuất đĩa VCD, 
DVD ca nhạc (thuộc về lĩnh vực dựng phim) như: chỉnh sửa hình ảnh, video clip, lồng 
ghép phần hình ảnh vào phần âm nhạc và xuất ra sản phẩm cuối cùng); dịch vụ sáng tác, 
nghệ thuật và giải trí. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mua bán bản quyền phát sóng các chương trình truyền hình và kênh 
truyền hình trong nước và quốc tế. 
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(210) 4-2016-36879 (220) 21.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.5.1; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu 
(731) Nguyễn Thông Thành  (VN) 

Xóm 5, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-
Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Phấn hoa ong (dùng để làm thực phẩm); quất hồng bì ngâm mật ong (không 
dùng cho mục đích y tế); chanh ngâm mật ong (không dùng cho mục đích y tế). 
Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; sáp ong (dùng làm thực phẩm); keo ong (dùng làm 
thực phẩm); nước uống trên cơ sở mật ong. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phấn hoa ong (dùng để làm thực 
phẩm), mật ong, sữa ong chúa, sáp ong (dùng làm thực phẩm), keo ong (dùng làm thực 
phẩm), rượu mật ong, nước uống trên cơ sở mật ong, quất hồng bì ngâm mật ong (không 
dùng cho mục đích y tế), chanh ngâm mật ong (không dùng cho mục đích y tế); tổ chức 
giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2016-36880 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dây và cáp điện 
Tài Trường Thành  (VN) 
192 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cầu dao điện; công tắc điện; chấn lưu điện (ballat). 
 
 

(210) 4-2016-36881 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.7.6; A15.9.11; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dây và cáp điện 
Tài Trường Thành   (VN) 
192 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cầu dao điện; công tắc điện; chấn lưu điện (ballat). 
 

 
(210) 4-2016-36882 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.11.1; A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; 

26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Motherland  (VN) 
Số 58, ngách 358/25 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Sáp ong, nến, nến thơm từ sáp ong. 
 

Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược, thảo mộc lợi sữa; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36883 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ thương mại Đức Tùng  
(VN) 
Số nhà 51, thị trấn Phú Minh, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Cửa kính; cửa nhựa; cửa nhựa lõi thép gia cường; vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, đại lý ký 
gửi các sản phẩm: cửa kính, cửa nhựa, cửa nhựa lõi thép gia cường, vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-36884 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ y tế Bình Nghĩa  (VN) 
Số 26, ngõ 130, đường Tựu Liệt, khu 
Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: 
dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2016-36885 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; A26.11.10; A25.7.21 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Thông Mo Rơ Ning  (VN) 
126A, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36886 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Thông Mo Rơ Ning  (VN) 
126A, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36887 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.6; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Thông Mo Rơ Ning  (VN) 
126A, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-36888 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Thông Mo Rơ Ning  (VN) 
126A, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2016-36891 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.2; 5.7.3; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 

26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh, xanh cốm, vàng, trắng, nâu, đen, 

xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm dinh dưỡng Xuân 
An  (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ngô; bột đậu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-36892 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 5.7.1; 5.7.2; 

5.7.3; A11.3.7; A11.3.20; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh, xanh cốm, vàng, trắng, nâu, đen, 

xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm dinh dưỡng Xuân 
An   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ngô; bột đậu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-36893 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 5.7.1; 5.7.2; 

5.7.3; 2.9.1; A5.1.16; 4.5.2; 4.5.3; 
A6.19.9; 26.1.6; A25.3.3 

(591) Xanh, xanh cốm, vàng, trắng, nâu, đen, 
xám, đỏ, xanh sẫm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm dinh dưỡng Xuân 
An   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ngô; bột đậu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-36894 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng  (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36895 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng   (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36896 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng   (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-36897 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn  (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-36898 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
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(210) 4-2016-36899 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-36901 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Đỗ Khắc Nhân  (VN) 
4/47 Thống Nhất, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nem. 

 

 
(210) 4-2016-36902 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hanest  (VN) 
231/5B3 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến, yến sào, yến đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-36903 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Dưỡng Nhân  (VN) 
183/9C Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc, dược phẩm, vật tư tiêu hao dùng trong ngành y tế, thực phẩm 

chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, hàng nông sản, hàng tiêu dùng (bánh 
kẹo, nước giải khát, sữa, sản phẩm từ sữa, bột, ngũ cốc, mật ong). 
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(210) 4-2016-36905 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.3.5; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Van Vina  

(VN) 
Số 23 Lô 13B khu đô thị mới Trung Yên, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy; van ống nước bằng kim 
loại; ống nước bằng kim loại; vòi của thùng, bằng kim loại; miệng vòi bằng kim loại; vòi 
phun bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Miệng vòi chống toé nước; vòi cho đường ống; vòi phun nước; vòi phun nước 
để trang trí; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa sen; vòi [van]*.  

 

Nhóm 20: Xi phông cho ống tiêu nước [van], bằng chất dẻo; van ống dẫn nước bằng chất 
dẻo; van không bằng kim loại, không là bộ phận của máy; vòi của thùng phông băng kim 
loại; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); miệng vòi/vòi phun cho ống mềm tưới 
nước.  

 

 
(210) 4-2016-36907 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(731) THE FOREVER SMOOTH 

INTERNATIONAL SERVICE 
MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED   (HK) 
Unit A 20/F, Seabright Plaza, 9-23 Shell 
St North Point, Hongkong  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; nước ép trái cây; đồ uống ép từ quả không chứa 
cồn; nước quả cô đặc không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống hương vị trà không 
có cồn (đồ uống không cồn).  

 
 

(210) 4-2016-36908 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

XGOPLAY  (VN) 
Tổ 85, cụm 10, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính; trò chơi đánh bạc; dịch 
vụ giải trí; thông tin về giải trí, cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể 
tải xuống; tổ chức các trò chơi trúng thưởng qua Internet.  

 

 
(210) 4-2016-36909 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 4.5.3; 4.5.2; 26.7.25 
(731) VR EDUCATE LIMITED  (HK) 

Suite 706, Delta House, 3 On Yiu Street, 
Shatin, New Territories, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến, không tải xuống được ghi băng video; dịch vụ trường học [giáo dục]; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn].  

 

 
(210) 4-2016-36910 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Nguyễn Đăng Phong   (VN) 

137 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm điện thả chìm.  

 

 
(210) 4-2016-36911 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED   (HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 
di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và 
giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao.   
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(210) 4-2016-36912 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 25.5.3 
(591) Xanh, trắng, đen, đen nhạt 
(731) BANGKOK MEDIA & 

BROADCASTING CO., LTD  (TH) 
5 Soi Songsaard, Vipavadi-Rangsit Road, 
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ sản xuất phim truyền 

hình; dịch vụ sản xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ đồng sản xuất phim (trừ 
phim quảng cáo); dịch vụ đồng sản xuất phim truyền hình; dịch vụ đồng sản xuất các 
chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ cung cấp 
phim truyền hình; dịch vụ cung cấp các chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp nội 
dung phim truyền hình; dịch vụ cung cấp nội dung giải trí. 

 
 

(210) 4-2016-36913 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 25.5.3 
(591) Xanh, trắng, đen, đen nhạt 
(731) BANGKOK MEDIA & 

BROADCASTING CO., LTD  (TH) 
5 Soi Songsaard, Vipavadi-Rangsit Road, 
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ truyền hình; dịch vụ phát chương trình quyền 

anh qua truyền hình; dịch vụ phát chương trình quyền anh qua truyền hình cáp; dịch vụ 
phát chương trình quyền anh qua internet; dịch vụ phát sóng trực tiếp qua truyền hình; 
dịch vụ phát sóng trực tiếp qua truyền hình cáp; dịch vụ phát sóng trực tiếp qua internet.  

 

(210) 4-2016-36914 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 25.5.3 
(591) Xanh, trắng, đen, đen nhạt 
(731) BANGKOK MEDIA & 

BROADCASTING CO., LTD  (TH) 
5 Soi Songsaard, Vipavadi-Rangsit Road, 
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 
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(511)   Nhóm 09: Phương tiện điện tử và kỹ thuật số đã được ghi trước có tính năng giải trí và 
thông tin giải trí mang âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; thiết bị mang dữ liệu từ đã được ghi 
trước có tính năng giải trí và thông tin giải trí mang âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; thiết bị 
ghi hình và âm thanh có tính năng giải trí và thông tin giải trí; phim điện ảnh đã lộ sáng. 

 

 
(210) 4-2016-36915 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Doanh nghiệp tư nhân hải sản 

Khải Hoàn   (VN) 
Số 11, đường Hùng Vương, khu phố 1, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2016-36916 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; 5.7.13 
(591) Da cam, xanh lá cây nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Nhật  (VN) 
Số nhà 24, ngõ 279, phố Giảng Võ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và 

điều khiển hội nghị; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức 
và điều khiển hội nghị chuyên đề; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo 
dục; khảo thí giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin 
giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ 
chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; giảng dạy; gia sư. 

 

(210) 4-2016-36921 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh lam, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Đức  (VN) 
ấp Ông Chài, xã Cây Trường, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-36924 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) NITTA CORPORATION  (JP) 

4-4-26 Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka 

556-0022, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý bán 

hàng hóa; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dây đai truyền 

động, không dùng cho xe cộ mặt đất; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dây đai để vận chuyển 

đồ vật; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dây đai, không dùng cho xe cộ mặt đất; dịch vụ bán 

buôn hoặc bán lẻ băng chuyền dùng cho máy móc, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ ống làm 

bằng nhựa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ ống làm bằng cao su, dịch vụ bán buôn hoặc 

bán lẻ ống làm bằng kim loại, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ ống mềm làm bằng nhựa; 

dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ ống mềm làm bằng cao su; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 

ống bằng kim loại; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bộ nối và khớp nối không bằng kim loại 

cho ống dẫn, tuýp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bộ nối và khớp nối bằng kim loại cho 

ống dẫn, tuýp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dây đai truyền động, dùng cho xe cộ mặt đất; 

dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các bộ phận và phụ tùng của ô tô, dịch vụ bán buôn hoặc 

bán lẻ máy công cụ tự động dùng cho các rô bốt công nghiệp và các bộ phận, phụ tùng 

của nó; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các bộ phận và phụ tùng của rô bốt công nghiệp; 

dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bộ lọc không khí của máy lọc không khí dùng cho mục đích 

công nghiệp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bộ phận lọc của máy lọc không khí dùng trong 

công nghiệp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ chất hấp thụ hóa học; dịch vụ bán buôn hoặc 

bán lẻ vật liệu lọc (chế phẩm hóa học); dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ băng keo phản ứng 

nhiệt sử dụng trong xử lý linh kiện điện tử; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bộ cảm biến 

(thiết bị đo lường), không dùng cho mục đích y tế, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ bộ cảm 

biến (thiết bị đo lường) dùng cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ phần mềm 

máy tính cho bộ cảm biến.  
 

 
(210) 4-2016-36925 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Nguyễn Thị Đào   (VN) 
Số nhà 45, đường 3/2, phường Bắc Hồng, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Các món ăn nhanh được chế biến từ thịt, củ quả.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-36926 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) Công ty cổ phần vận tải 
Milano   (VN) 
Số 60, đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; mua bán 
máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện như máy phát điện, động cơ điện, dây điện, băng keo 

điện, đồ điện gia dụng như các loại đèn điện, đèn LED chiếu sáng, đèn LED trang trí, 

thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang (LED), bộ đèn điện.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa).  
 

 
(210) 4-2016-36927 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hợp tác quốc tế Victory   (VN)
Số 13, ngõ 25, đường Trần Phú, phường 

Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp và máy công nghiệp.  

 

Nhóm 41: Đào tạo (huấn luyện), tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

(210) 4-2016-36928 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) Lê Viết Ngọc   (VN) 

Số 7 đường Trần Phú, phường Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán áo cưới, đồ dạ hội.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (dịch vụ hôn lễ).  
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(210) 4-2016-36929 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.4.24; 26.13.25 

(731) Lê Viết Ngọc   (VN) 
Số 7 đường Trần Phú, phường Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán áo cưới, đồ dạ hội.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (dịch vụ hôn lễ).  
 

 
(210) 4-2016-36930 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tuấn Yến   (VN) 
Khối 9, phường Trung Lương, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa bằng kim loại.  

 

Nhóm 40: Gia công kim loại, đúc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-36931 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Đông Trường 
Sơn   (VN) 
Số 14, đường Phan Đình Phùng, phường 

Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ) dùng cho 

gia đình, văn phòng, nơi công cộng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.  
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(210) 4-2016-36932 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần An Phú Quý  

(VN) 
Số 253, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ) dùng cho 
gia đình, văn phòng, nơi công cộng.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-36933 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lương 

Thị Thu Hiền   (VN) 
Khối 10 phường Nam Hồng, thị xã Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ.  
 

 
(210) 4-2016-36934 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Trần Đăng Hiệp   (VN) 

Tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung 
Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại, đúc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-36935 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Trần Đăng Hòa   (VN) 

Tổ dân phố Trung Lý, phường Trung 
Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại, đúc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-36936 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Nguyễn Ngọc Thắng   (VN) 

Tổ dân phố Trung Lý, phường Trung 
Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại, đúc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-36937 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH Lâm Sản Lam 

Hồng  (VN) 
Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván ép bằng gỗ, ván mỏng, gỗ dán, gỗ lạng.  
 

Nhóm 35: Mua bán ván ép bằng gỗ, ván mỏng, gỗ dán, gỗ lạng.  
 
 

(210) 4-2016-36938 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Đỗ Thị Hiền  (VN) 

Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún, bánh phở.  
 

Nhóm 35: Mua bán bún, bánh phở.  
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(210) 4-2016-36939 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Mạnh Thắng   (VN) 

Tổ dân phố 5, phường Nam Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 
thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật dân 
dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2016-36940 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Trần Đình Lan   (VN) 

Khối 1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch bê tông.  
 
 

(210) 4-2016-36941 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại vận 

tải Bình Kính   (VN) 
Xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện và điện tử gia dụng gồm: tivi, thiết bị (điện) nấu nướng 
sử dụng điện, tủ lạnh, tủ đông lạnh, thiết bị điều hòa không khí, máy lọc không khí, thiết 
bị làm nóng bằng năng lượng mặt trời.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa).  
 
 

(210) 4-2016-36942 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Trịnh Thị Lộc   (VN) 

Tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thảo dược, thuốc nam gia truyền.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2016-36943 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Trần Thiên Lý   (VN) 

Số 129 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động.  
 

Nhóm 41: Đào tạo (huấn luyện), tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tư vấn du học.  
 
 

(210) 4-2016-36944 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Huỳnh Dung   (VN) 
Khối 11, phường Đức Thuận, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch bê tông.  
 

 
(210) 4-2016-36946 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.9 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh nõn chuối, xanh 

lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Laser-Ad   (VN) 
Số 591 phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo; trung tâm đào tạo các kỹ năng; hoạt động hậu kỳ (biên tập 
phim, dựng phim, chỉnh màu, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh (không phải phim quảng 
cáo); hoạt động sản xuất phim, cụ thể là: phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình, và 
các chương trình truyền hình.  
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(210) 4-2016-36947 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Da cam 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Laser-Ad   (VN) 
Số 591 phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo; trung tâm đào tạo các kỹ năng; hoạt động hậu kỳ (biên tập 
phim, dựng phim, chỉnh màu, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh (không phải phim quảng 
cáo); hoạt động sản xuất phim, cụ thể là: phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình, và 
các chương trình truyền hình.  

 

 
(210) 4-2016-36948 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển, 

xanh nước biển nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Martoyo 

Applied Materials   (VN) 
Số 626A/2, tổ 2, khu phố Châu Thới, 
phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép; mua bán đèn (đèn led) và đèn điện; mua bán dụng 
cụ thể dục, thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-36949 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển, 

xanh nước biển nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Martoyo 

Applied Materials   (VN) 
Số 626A/2, tổ 2, khu phố Châu Thới, 
phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thiết bị chiếu sáng dùng điện; mua bán quần áo, giầy dép, đồ 
đi chân, đồ đội đầu; mua bán thiết bị thể dục thể thao: thiết bị tập cơ bụng, xe đạp đặt cố 
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định để tập luyện thể dục, máy tập chạy bộ, máy tập thể dục đa năng, máy tập thể hình, 
máy rung toàn thân để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2016-36951 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ATA PAINT Hà 
Nam  (VN) 
Lô P, KCN Đồng Văn II, xã Bạch 
Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại; thuốc mầu; vecni; chất chống rỉ và bảo quản gỗ; thuốc 

nhuộm.  
 

 
(210) 4-2016-36952 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) SANOFI PASTEUR   (FR) 

2, Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, 
France  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng trên điện thoại di động có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 38: Gửi tin nhắn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cung cấp thông tin y tế và tư vấn y tế về vacxin.  
 

 
(210) 4-2016-36953 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm làm mềm vải 
(dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu; xà phòng làm 
sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; chế phẩm để giặt quần áo và hàng dệt bằng tay; hồ bột để 
giặt là; chế phẩm dạng sữa để bảo dưỡng đồ giặt (làm mềm và dưỡng) dùng trong giặt giũ. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dạng xịt làm mới (khử mùi) quần áo, chế phẩm làm thơm không khí 
và vải, chất khử mùi không khí và vải. 
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(210) 4-2016-36954 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) L'OREAL   (FR) 

14 rue Royale, 75008 Paris - France  
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chất keo (gel), bột (phấn), keo xịt, keo bọt, dầu thơm, kem, nước 

thơm, chế phẩm dạng sữa, mặt nạ, dầu và sáp để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm bảo vệ màu cho tóc nhuộm; chế 
phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; chế phẩm dưỡng khỏe tóc. 

 
 

(210) 4-2016-36955 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC  (US) 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo.  
 
 

(210) 4-2016-36956 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC   (US) 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo.  
 
 

(210) 4-2016-36957 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và vận 

tải Vạn An   (VN) 
Số 482 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; vận tải bằng taxi.  
 

 
(210) 4-2016-36958 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Đào Hữu Hoàng  (VN) 
Số 601, khu phố 1, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; vật lý trị 
liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-36959 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ loại thao tác thủ công; máy in; máy 
trộn; máy nghiền dùng cho mục đích công nghiệp, thiết bị cơ điện để sản xuất đồ uống; 
máy lắp ráp xe đạp; máy khắc chữ vi tính hóa; máy cắt chữ vi tính hóa; máy bao gói; máy 
giặt; máy gia công chất dẻo; máy gia công thủy tinh; cần trục cần cẩu giàn khoan; băng 
tải vận hành bằng khí nén; thiết bị vận chuyển sử dụng đường ống vận hành bằng khí nén; 
thiết bị vận hành thang máy; thiết bị vận hành máy nâng; hệ thống đỗ xe sử đụng máy 
nâng; máy gia công kim loại; máy khử rung ứng lực hoàn toàn tự động; dụng cụ của máy; 
dao điện; máy gia công chip mạch in; máy phát dòng xoay chiều; máy phát điện cho xe 
đạp, bộ khởi động dùng cho mô tơ và động cơ, máy phát điện; động cơ máy bay; máy 
động cơ khí nén; bơm [bộ phận của máy móc, mô tơ hoặc động cơ]; khớp nối trục [máy 
móc]; trục cho máy móc; vòng bơm mỡ [bộ phận của máy móc]; thanh truyền động dùng 
cho máy móc, mô tơ và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ dùng cho máy móc, mô tơ và động 
cơ; chổi vận hành bằng điện [bộ phận của máy móc]; cáp điều khiển dùng cho máy móc, 
mô tơ hoặc động cơ; hộp trục khuỷu dùng cho máy móc, mô tơ và động cơ; máy phân loại 
dùng trong công nghiệp; thiết bị kéo rèm cửa vận hành bằng điện; máy đánh giày dùng 
điện; máy phân phối tự động; máy dệt tự động; máy in ảnh trên bản kẽm; máy chiết ép 
trái cây dùng điện; máy dập tự động; cưa xích dùng điện; động cơ trợ lực dòng xoay 
chiều, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy đánh bóng bằng xi dùng điện 
cho mục đích gia dụng; máy tháo lắp lốp xe tự động; máy và thiết bị điện dùng để làm 
sạch; máy sơ chế, chế biến thực phẩm dùng cho nhà bếp, dùng điện, không dùng cho mục 
đích nấu nướng; máy cơ điện để chế biến thực phẩm; máy cơ điện dùng trong công nghiệp 
hóa học; máy chế biến thực phẩm dùng điện; rô bốt công nghiệp [máy móc]; tay máy rô 
bốt dùng cho mục đích công nghiệp; rô bốt làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, không 
dùng cho mục đích làm sạch nước, khí và rác thải; rô bốt chuyển vận xếp dỡ, nâng, chất 
tải [máy móc]; rô bốt giặt công nghiệp; thiết bị rô bốt dùng để thao tác, xử lý, xếp dỡ vật 
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liệu, máy rô bốt dùng trong nông nghiệp; rô bốt công nghiệp dùng trong sản xuất [máy 
móc]; máy thao tác/xử lý/điều khiển/xếp dỡ tự động; rô bốt [máy móc]; máy và thiết bị 
giặt thảm dùng điện; rô bốt hút bụi chân không; rô bốt lắp ráp [máy móc]; máy móc và 
thiết bị rô bốt dùng để làm sạch tòa nhà (bên trong và bên ngoài); rô bốt xén cỏ [máy 
móc]; rô bốt rửa bát đĩa; rô bốt nhà bếp để chế biến và chuẩn bị thực phẩm; rô bốt dùng 
cho mục đích gia dụng [máy móc]; rô bốt sử dụng tay máy có khớp để thao tác, điều 
khiển các chi tiết gia công; rô bốt chuyển vận tự hành có tính năng là máy thao tác/xử 
lý/điều khiển/xếp dỡ hàng.  

 

Nhóm 09: Rô bốt phòng thí nghiệm để điều khiển, thực hiện các thao tác thí nghiệm; thiết 
bị điều khiển điện kiểu rô bốt; phần mềm dùng cho hệ thống rô bốt, có thể tải xuống được 
hoặc ghi sẵn; thiết bị dùng trong điều khiển tự động rô bốt công nghiệp; bộ điều khiển rô 
bốt kỹ thuật số; thiết bị điều khiển rô bốt, dùng điện; hệ điều hành dùng cho rô bốt cá 
nhân [phần mềm được ghi sẵn]; rô bốt trình diện từ xa dùng trong gia đình (rô bốt được 
điều khiển từ xa gắn màn hình giúp truyền thông tin, giao tiếp qua viđêô và các mục đích 
khác theo lệnh của người điều khiển như giám sát trẻ nhỏ, người già, giám sát an ninh); rô 
bốt giáo dục [thiết bị giảng dạy]; phần mềm có thể tải xuống được dùng cho vận hành, ghi 
nhớ, điều khiển, theo dõi và dịch chuyển hệ thống và thiết bị rô bốt; rô bốt chiến thuật (rô 
bốt điều khiển từ xa được sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, thu thập thông 
tin, giám sát mục tiêu và trinh sát, bảo vệ chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt 
nhân cũng như dò tìm, chi viện hỏa lực và các hoạt động tác chiến khác).  

 

Nhóm 10: Rô bốt phẫu thuật; rô bốt có thể mặc/mang vào người được sử dụng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 12: Rô bốt công nghiệp dùng để vận chuyển, chuyên chở nguyên vật liệu đi gia 
công; rô bốt vận chuyển tự hành [phương tiện đi lại].  

 

Nhóm 28: Rô bốt dùng cho mục đích giải trí [trò chơi và đồ chơi]; rô bốt mô hình [đồ 
chơi]; rô bốt đồ chơi.  

 
 

(210) 4-2016-36960 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.12.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.11; 5.3.9; 

A5.3.14 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ loại thao tác thủ công; máy in; máy 
trộn; máy nghiền dùng cho mục đích công nghiệp, thiết bị cơ điện để sản xuất đồ uống; 
máy lắp ráp xe đạp; máy khắc chữ vi tính hóa; máy cắt chữ vi tính hóa; máy bao gói; máy 
giặt; máy gia công chất dẻo; máy gia công thủy tinh; cần trục cần cẩu giàn khoan; băng 
tải vận hành bằng khí nén; thiết bị vận chuyển sử dụng đường ống vận hành bằng khí nén; 
thiết bị vận hành thang máy; thiết bị vận hành máy nâng; hệ thống đỗ xe sử dụng máy 
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nâng; máy gia công kim loại; máy khử rung ứng lực hoàn toàn tự động; dụng cụ của máy; 
dao điện; máy gia công chip mạch in; máy phát dòng xoay chiều; máy phát điện cho xe 
đạp, bộ khởi động dùng cho mô tơ và động cơ, máy phát điện; động cơ máy bay; máy 
động cơ khí nén; bơm [bộ phận của máy móc, mô tơ hoặc động cơ]; khớp nối trục [máy 
móc]; trục cho máy móc; vòng bơm mỡ [bộ phận của máy móc]; thanh truyền động dùng 
cho máy móc, mô tơ và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ dùng cho máy móc, mô tơ và động 
cơ; chổi vận hành bằng điện [bộ phận của máy móc]; cáp điều khiển dùng cho máy móc, 
mô tơ hoặc động cơ; hộp trục khuỷu dùng cho máy móc, mô tơ và động cơ; máy phân loại 
dùng trong công nghiệp; thiết bị kéo rèm cửa vận hành bằng điện; máy đánh giày dùng 
điện; máy phân phối tự động; máy dệt tự động; máy in ảnh trên bản kẽm; máy chiết ép 
trái cây dùng điện; máy dập tự động; cưa xích dùng điện; động cơ trợ lực dòng xoay 
chiều, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy đánh bóng bằng xi dùng điện 
cho mục đích gia dụng; máy tháo lắp lốp xe tự động; máy và thiết bị điện dùng để làm 
sạch; máy sơ chế, chế biến thực phẩm dùng cho nhà bếp, dùng điện, không dùng cho mục 
đích nấu nướng; máy cơ điện để chế biến thúc phẩm; máy cơ điện dùng trong công nghiệp 
hóa học; máy chế biến thực phẩm dùng điện; rô bốt công nghiệp [máy móc]; tay máy rô 
bốt dùng cho mục đích công nghiệp; rô bốt làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, không 
dùng cho mục đích làm sạch nước, khí và rác thải; rô bốt chuyển vận xếp dỡ, nâng, chất 
tải [máy móc]; rô bốt giặt công nghiệp; thiết bị rô bốt dùng để thao tác, xử lý, xếp dỡ vật 
liệu, máy rô bốt dùng trong nông nghiệp; rô bốt công nghiệp dùng trong sản xuất [máy 
móc]; máy thao tác/xử lý/điều khiển/xếp dỡ tự động; rô bốt [máy móc]; máy và thiết bị 
giặt thảm đùng điện; rô bốt hút bụi chân không; rô bốt lắp ráp [máy móc]; máy móc và 
thiết bị rô bốt dùng để làm sạch tòa nhà (bên trong và bên ngoài); rô bốt xén cỏ [máy 
móc]; rô bốt rửa bát đĩa; rô bốt nhà bếp để chế biến và chuẩn bị thực phẩm; rô bốt dùng 
cho mục đích gia dụng [máy móc]; rô bốt sử dụng tay máy có khớp để thao tác, điều 
khiển các chi tiết gia công; rô bốt chuyển vận tự hành có tính năng là máy thao tác/xử 
lý/điều khiển/xếp dỡ hàng. 

 
Nhóm 09: Rô bốt phòng thí nghiệm để điều khiển, thực hiện các thao tác thí nghiệm; thiết 
bị điều khiển điện kiểu rô bốt; phần mềm dùng cho hệ thống rô bốt, có thể tải xuống được 
hoặc ghi sẵn; thiết bị dùng trong điều khiển tự động rô bốt công nghiệp; bộ điều khiển rô 
bốt kỹ thuật số; thiết bị điều khiển rô bốt, dùng điện; hệ điều hành dùng cho rô bốt cá 
nhân [phần mềm được ghi sẵn]; rô bốt trình diện từ xa dùng trong gia đình (rô bốt được 
điều khiển từ xa gắn màn hình giúp truyền thông tin, giao tiếp qua viđêô và các mục đích 
khác theo lệnh của người điều khiển như giám sát trẻ nhỏ, người già, giám sát an ninh); rô 
bốt giáo dục [thiết bị giảng dạy]; phần mềm có thể tải xuống được dùng cho vận hành, ghi 
nhớ, điều khiển, theo dõi và dịch chuyển hệ thống và thiết bị rô bốt; rô bốt chiến thuật (rô 
bốt điều khiển từ xa được sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, thu thập thông 
tin, giám sát mục tiêu và trinh sát, bảo vệ chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt 
nhân cũng như dò tìm, chi viện hỏa lực và các hoạt động tác chiến khác). 

 

Nhóm 10: Rô bốt phẫu thuật; rô bốt có thể mặc/mang vào người được sử dụng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 12: Rô bốt công nghiệp dùng để vận chuyển, chuyên chở nguyên vật liệu đi gia 
công; rô bốt vận chuyển tự hành [phương tiện đi lại]. 

 

Nhóm 28: Rô bốt dùng cho mục đích giải trí [trò chơi và đồ chơi]; rô bốt mô hình [đồ 
chơi]; rô bốt đồ chơi.  
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(210) 4-2016-36961 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; 26.15.15 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
thương mại Letmi Việt Nam  
(VN) 
Số 17 ngõ 85 phố Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ soạn thảo văn bản; dịch vụ xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2016-36962 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.9; A2.3.16; A26.11.12; 26.11.3; 

26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 
Phụ nữ Hà Nội   (VN) 
Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động; văn phòng hướng dẫn việc làm; tư vấn quản lý 
nhân sự; tuyển dụng lao động.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; trường đào tạo; thông tin giáo dục hướng dẫn nghề nghiệp.  
 
 

(210) 4-2016-36963 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.7; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hành Trình Vàng   (VN) 
Số 150 Lô C3 khu đô thị Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  
 

Nhóm 43: chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2016-36964 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại Cecom   (VN) 
P220, Nơ1, khu đô thị mới Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Then ổ khoá; bản lề hộp bằng kim loại; khoá chốt hộp bằng kim loại; chốt hộp 
bằng kim loại; chìa khoá; nút bấm bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; khoá lò xo; 
khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện. 

 

Nhóm 09: Khoá điện.  
 

Nhóm 20: Thẻ khoá bằng nhựa [không mã hoá]; thẻ nhựa làm chìa khoá [không mã hoá]; 
chìa khoá dạng thẻ nhựa [không mã hoá]. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa khoá an toàn.  
 

Nhóm 45: Mở khoá an toàn. 
 

 
(210) 4-2016-36965 (220) 21.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Thu Thủy  (VN) 
Số 2 ngõ 77, ngách 36 đường Xuân La, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36966 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần nhựa Sapali  

(VN) 
Km 7, quốc lộ 1 A, xã Hoàng Đông, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa định hình dùng trong xây dựng; thanh bằng nhựa dùng cho cửa; 
nẹp viền bằng nhựa dùng trong xây dựng; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây dựng; vật liệu 
xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2016-36967 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.13.1; 25.1.25 
(591) Tím, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bách Hưng 
Sinh  (VN) 
44 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ massage.  
 

 
(210) 4-2016-36969 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2016-36970 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh lá đậm 
(731) Công ty TNHH dược An Sinh  

(VN) 
Số 419, đường Long Phước, ấp Phước 
Hậu, phường Long Phước, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chứa dầu thơm dùng trong y tế; dầu bạch đàn dùng trong ngành dược 
[dầu khuynh diệp].  

 

 
(210) 4-2016-36971 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; A5.3.15; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, vàng 

cam, trắng 
(731) Công ty TNHH An Sinh  (VN) 

Số 419, đường Long Phước, ấp Phước 
Hậu, phường Long Phước, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chứa dầu thơm dùng trong y tế; dầu bạch đàn dùng trong ngành dược 

[dầu khuynh diệp]. 
 

 
(210) 4-2016-36972 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 18.1.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KTIRE  (VN) 
Lô CN2B, cụm công nghiệp quất động 

phần mở rộng, xã Nguyễn Trãi, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe, săm xe, lốp hơi dùng cho cho đạp, máy, xe ôtô; miếng vá bằng cao su 

sửa lốp xe.  
 

 
(210) 4-2016-36973 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Bình Minh   (VN) 
Số 82 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2016-36974 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.3.23; 26.3.1 

(591) Vàng, xám, xanh rêu đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc 
thương mại Mai Lan Anh  (VN) 
62 đường số 2, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Cao su tổng hợp; cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; nhựa dẻo (bán thành 

phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm). 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón, thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2016-36975 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A24.15.7; 26.3.1; 26.3.23; A26.11.8; 26.4.2
(591) Vàng, xám, xanh rêu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc 
thương mại Mai Lan Anh  (VN) 
62 đường số 2, phường Thảo Diền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản, thực phẩm, đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-36976 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 

25.1.6 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại Đại Nam  
(VN) 
Số 19, khu X3 tái định cư, thôn Phú Đô, 
phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-36977 (220) 22.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 24.1.1; A26.3.5; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu nhớt Thiên 
Long Việt Nam  (VN) 
Tổ 7, ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

(210) 4-2016-36978 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tie Việt Nam  
(VN) 
145/57/8 hương lộ 80B, tổ 19, ấp 3, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, phụ tùng công nghiệp: máy nén khí, máy điều hòa, thiết bị, 
phụ tùng, linh kiện máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió; mua 
bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; mua bán dầu, nhớt, mỡ nhờn. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời; lắp đặt hệ thống cấp, thoát 
nước, lò sưởi và điều hoà không khí. 

 

 
(210) 4-2016-36979 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.2.7; 25.12.1; 25.5.3; 26.11.3 
(591) Xanh, cam 
(731) Công ty TNHH thiết bị chiếu 

sáng Himalaya Việt Nam  (VN) 
73A Lê Hồng Phong, khu phố 5, phường 
Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; bộ biến đổi điện; bảng điều khiển phân 

phối điện; bộ điều chỉnh, biến đổi đèn điện; đèn LED; chấn lưu đèn. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông hàng không; bóng đèn điện; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn lồng 
chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-36980 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Grow Fa  (VN)

108 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân ủ, phân trộn; phân bón lá; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ vi sinh, phân 

hữu cơ khoáng; phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốt pho hoặc kali; phân trung lượng. 
 

(210) 4-2016-36981 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.4; A26.4.24 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Phú 
Vinh Gia Lai  (VN) 
204 Lê Duẩn, phường Trà Bá, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-36984 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2016-36985 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hữu  (VN) 
Thôn Tân Lập, xã Tam Hải, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2016-36988 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Li Ly  (VN) 
670a Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ phiên dịch viên; 
trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-36990 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.6; 25.1.25; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vương Anh BBQ  
(VN) 
Số 26, đường Nguyễn Thị Lưu, phường 
Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2016-36991 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ tươi, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
Thiết Bị Điện Hà Nội  (VN) 
Số 19/344, đường Ngọc Thụy, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; máy đập chạy điện; cầu trục; cáp điều khiển của 

máy, động cơ điện và động cơ; máy phát điện; máy cắt; máy dập khuôn; thiết bị hàn dùng 
điện; máy sản xuất điện; thiết bị nâng; máy công cụ; thiết bị và máy đánh bóng; kéo điện; 
bộ quá nhiệt; máy hàn điện. 

 
Nhóm 09: Dây cáp điện; tụ điện; cuộn dây điện; cáp dẫn điện; công tắc điện; bảng phân 
phối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị đo tần số; dụng cụ đo điện; bộ đảo điện; thiết 
bị đo bằng điện; thiết bị kiểm tra bằng điện; thiết bị điều chỉnh điện; rơ le điện; đèn báo 
hiệu; máy biến áp tăng áp; cầu dao điện; thiết bị điện báo; thiết bị điện đầu cuối; máy 
biến thế điện; máy phát [viễn thông]; đầu nối dây [điện]; cái kẹp dây dẫn [dây điện]; bộ 
nối điện, đường nối điện. 

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện cho ống dẫn, chất cách điện cho ống điện dẫn điện; chất 
cách điện cho dây, vật liệu cách điện cho dây. 

 

 
(210) 4-2016-36992 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Thôn 04B, xã Tân Dương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả tường (bột chét tường). 

 

 
(210) 4-2016-36993 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Vàng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Minh Phương  (VN) 
257/17 Phạm Văn Bạch, khu phố 6, 
phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; bộ quần áo; giày; dép; mũ. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1775 

(210) 4-2016-36994 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.11.12 
(591) Xanh, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Kiệt 
Hồng  (VN) 
Số 40 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh 
Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: thực phẩm, sữa tươi, nước giải khát, rượu, bia các loại.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh lữ hành du lịch nội địa và quốc tế, dịch vụ cho thuê xe du 
lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn lưu trú, dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống, dịch 
vụ quán nước giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-36995 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.10; A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Minh Bảo  (VN) 
ấp Ông Tự, xã Lợi An, huyện Trần Văn 
Thời, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa: khám và chữa răng bệnh răng hàm, mặt. 

 

 
(210) 4-2016-36996 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, xanh sẫm, xám, vàng, đỏ mận, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
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như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36997 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 15.1.23; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, xanh sẫm, xám, vàng, đỏ mận, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36998 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.1.1; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, xanh sẫm, xám, vàng, xanh tím, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36999 (220) 22.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, xanh sẫm, xám, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-37000 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.5.10; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây sẫm, 

xám, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-37001 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-37002 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-37003 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37004 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37005 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-37006 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-37007 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37008 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại DP Thiên Việt   (VN)
Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1781 

(210) 4-2016-37009 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Kim Thông  (VN) 
Số 8, ngõ 111, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-37010 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hoa Kỳ  (VN) 
Số nhà 188 đường Lương Thế Vinh, 
phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 
 

(210) 4-2016-37011 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.17; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Xanh tím than, đỏ tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát AROMA   (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh lọc; nước giải khát (nước uống); nước tinh khiết đóng chai và đóng 

bình; đồ uống không có cồn; bia. 
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(210) 4-2016-37012 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Tím vàng 
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất HERA  (VN) 
Số 443 Nguyễn An Ninh, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm). 
 

 
(210) 4-2016-37013 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A2.3.16; 2.3.7; 2.3.30
(591) Xanh lam, vàng, đỏ mận, nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo Trang 
Nhung  (VN) 
334/35 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dạy nghề cắt may. 
 
 

(210) 4-2016-37014 (220) 22.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Trương Thị Phương Hằng  (VN) 
481 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2016-37015 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; A25.3.13 
(731) GRUPO TATOMA S.L.   (ES) 

Poligono Industrial Paules, 53-55, 22400 
Monzãn (Huesca), Spain.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ dùng cho nông nghiệp; máy công cụ; máy 
nghiền dùng trong công nghiệp; máy nghiền; máy gia công gỗ; máy gia công dùng cho 
các loại hàng hóa đa dạng và các sản phẩm đặc sản địa phương, máy nhào; động cơ nhiên 
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liệu, (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); bộ khởi động cho động cơ và 
máy nổ.  

 

 
(210) 4-2016-37017 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A6.7.5 
(591) Xanh 
(731) Doanh nghiệp tư nhân xây 

dựng Hồng Kông   (VN) 
Số nhà 143, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, tôn, đinh, kìm, búa 
xây dựng, gốm sứ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ lắp đặt hệ thống cách điện, cách nhiệt, 
cách âm trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-37018 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần FUZI Việt 

Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 215 Đê Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (không chứa cồn); nước ép hoa quả (không chứa cồn); nước 
giải khát; nước uống đóng chai, đóng bình; bia.  

 

 
(210) 4-2016-37019 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 25.3.1; A5.3.13 
(591) Xanh, trắng, vàng, cam 
(731) Công ty cổ phần FUZI Việt 

Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 215 Đê Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (không chứa cồn); nước ép hoa quả (không chứa cồn); nước 
giải khát; nước uống đóng chai, đóng bình; bia.  

 

 
(210) 4-2016-37020 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.17 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, vàng xanh lá 

cây đậm, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần Fuzi Việt 

Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 215 Đê Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (không chứa cồn); nước ép hoa quả (không chứa cồn); nước 
giải khát (không chứa cồn); nước uống đóng chai, đóng bình; bia.  

 

 
(210) 4-2016-37021 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 15.7.1; A25.7.6; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh ngọc, đỏ, xanh lá cây, trắng, xanh 

lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Hóa 
chất và Môi trường Vũ Hoàng  
(VN) 
Lô H1-2, khu công nghiệp Đại Đồng 
Hoàn Sơn, xã Tri Phương, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất keo tụ dùng trong công nghiệp; muối 
sắt; muối dùng trong công nghiệp; hóa chất làm sạch nước. 

 
 

(210) 4-2016-37022 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) MASAKAZU MIURA   (JP) 

1-17-17, Jyosui-honcho, Kodaira-shi, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống bao gồm dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán 
cà phê, quán ăn tự phục vụ, căng tin, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, 
quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2016-37023 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 25.5.25; 18.1.5 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đỏ, bạc, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Đại Dũng  
(VN) 
B4/11B, ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dùng cho động cơ).  
 

 
(210) 4-2016-37025 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trần Đại Dũng  
(VN) 
B4/11B, ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dùng cho động cơ).  
 

 
(210) 4-2016-37027 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; A1.3.20; 2.9.14; 5.5.19; A5.11.13; 

A2.9.15; A1.1.10; 2.9.1; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh, hồng, đen, da 

cam, xanh ngọc 
(731) Phòng khám nội tổng hợp 

(ngoài giờ) có siêu âm, điện 
tim - Bác Sĩ Trần Trung Hải  
(VN) 
Số 455/AN, ấp An Nhơn, xã An Ngãi 
Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám bệnh.  
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(210) 4-2016-37028 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; A5.1.5; 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, hồng, 

nâu, đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm 

(731) Cơ sở Sản xuất và Chế biến 
Rượu Cổ truyền Anh Vũ  (VN) 
Tổ 4, phường Tích Lương, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương đã qua chế biến; hạt dẻ đã qua chế biến; hạt bí đã qua chế 

biến; hạt đậu, đỗ đã qua chế biến; trái cây sấy khô. 

 

Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn).  
 

 
(210) 4-2016-37029 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.1; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Phương   (VN) 
9.11 chung cư Horizon, 214 Trần Quang 

Khải, phường Tân Định, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mỳ, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-37030 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Dũng Hà   (VN) 
Số 3 Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bếp gas, bếp điện từ, máy hút mùi, máy sấy bát, lò 

nướng bằng điện; dịch vụ quảng cáo trên biển báo, quảng cáo trên biển cửa hàng.  
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(210) 4-2016-37031 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.12; 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và vận tải Hải Anh   (VN) 
Tòa nhà số A1-10 lô 8A khu đô thị mới 
Ngã Năm Sân bay Cát Bi, phường Đông 
Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; tấm phủ trải giường (ga trải giường).  
 

 
(210) 4-2016-37032 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; 5.7.1; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.   (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2016-37033 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; 5.7.1; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, nâu, nâu nhạt 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.   (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 
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(210) 4-2016-37034 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; 5.7.1; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, nâu, xám nâu 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.   (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2016-37035 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; 5.7.1 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.   (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2016-37036 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; A8.1.22 
(591) Đen, trắng, nâu, cam 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.   (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 
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(210) 4-2016-37037 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; 5.7.21; 5.3.7 
(591) Trắng, nâu, cam, xanh da trời, xanh lá 

cây 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.   (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2016-37038 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; 5.7.1 
(591) Đen, trắng, nâu, cam 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.   (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 

 

(210) 4-2016-37039 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 19.7.1; 5.5.19 
(591) Trắng, nâu, vàng, cam 
(731) BAKOMA SP. Z O.O.    (PL) 

Polczynska 97A, 01-303 Warszawa, 
Poland   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống từ sữa có hương vị (sữa là chủ yếu). 
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(210) 4-2016-37041 (220) 22.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.5; 5.5.16; A5.5.20 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Minh TÊn  (VN) 
ấp Long Thọ, xã Long Hòa, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi, nấm mèo, nấm bào ngư, sợi nấm để nhân giống.  
 

 
(210) 4-2016-37042 (220) 22.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Trắng, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Đồng  (VN)
Thôn Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 06: Chuồng nuôi súc vật bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Tấm sàn không bằng kim loại dùng trong chuồng nuôi súc vật, tấm lót sàn 
bằng bê tông dùng trong chuồng nuôi súc vật. 

 

Nhóm 21: Máng ăn cho súc vật, máng ăn cho vật nuôi.  
 
 

(210) 4-2016-37043 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Bình Đỉnh 
Sơn  (VN) 
Tầng 8, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhãm 30: S«c«la, cacao.  
 

 
(210) 4-2016-37044 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.15; 26.15.5; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) Viên Thị Ngọc Trâm  (VN) 

74/20 (số cũ 112) Đồng Đen, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; chế phẩm dưỡng da; kem làm trắng da; kem chống 

nắng; mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2016-37045 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.3.11; 26.1.1; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Trung Huy  (VN) 
404C3, đại lộ Đồng Khởi, khu phố 6, 

phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chuông cửa ra vào bằng kim loại (không dùng điện), mắc áo bằng kim 

loại, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, khuôn để đúc bằng kim loại, 

khay chuyển hàng hóa bằng kim loại, hệ thống ống bằng kim loại, dây cáp, dây kim loại 

thường, cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, phụ kiện 

bằng kim loại của tất cả sản phẩm trên, máy ép trái cây (dùng điện), máy rửa bát đĩa 

(dùng điện), máy đánh bóng xi (dùng điện), máy giặt (dùng điện), máy nghiền thực phẩm 

(dùng điện), máy nghiền rác (dùng điện), dao điện, cối xay (trừ loại thao tác bằng tay), 

máy đánh kem (dùng điện), máy chế biến thực phẩm (dùng điện), máy đánh giày, máy 

đánh trứng (dùng điện), dao dùng để cắt (dụng cụ dùng cho nhà bếp), dụng cụ nhà bếp 

làm bằng inox như : thìa, đĩa, kéo, kẹp (dụng cụ cầm tay), bàn là dùng điện, ti vi, đầu đọc 

đĩa, âm ly, camera, đầu kỹ thuật số. máy sấy khô không khí, bồn tắm, thiết bị làm lạnh đồ 

uống, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, bếp ga, bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước 

nóng lạnh), máy sấy tóc, bình lọc nước uống, thiết bị lọc khí ga, vỉ nướng (là thiết bị nấu 

nướng), bình nước nóng (dùng điện), bóng đèn chiếu sáng, buồng lạnh, thiết bị vệ sinh 

(bồn cầu, bồn rửa mặt), máy sấy cà phê, thiết bị nhà bếp cụ thể như: bếp từ (dùng điện), 

máy hút khói, máy hút mùi dùng cho nhà bếp, lò nướng (dùng điện), lò vi sóng (dùng 

điện), sơn, thuốc màu, vecni, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như sơn), chế 

phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn), phẩm màu cho thực phẩm, xi măng, bột trét 

tường, gỗ xây dựng, bê tông, gỗ ván thùng, ván sàn, gạch, ngói, vật liệu chịu lửa, vôi, cát, 

ván lợp, tấm lát sàn không bằng kim loại và dùng trong xây dựng, kính an toàn, kính 

tường dùng trong kiến trúc, kính cách điện thành phẩm dùng trong xây dựng, giường, tủ 

đựng quần áo, bàn, ghế ngồi, bộ sa lon, bình đựng không bằng kim loại, nút chai đệm 

(nệm mút), đồ gỗ văn phòng, khung ảnh, giá (kệ) sách, bộ nồi nấu ăn, bàn chải đánh răng, 

bàn chải chà sàn nhà hoặc chà quần áo, khung treo quần áo, bình đựng nước lọc không 

dùng điện, rổ không bằng kim loại, khay bằng nhựa dùng để đựng đồ ăn (dụng cụ nhà 

bếp), chén, bát, đũa, chậu giặt quần áo, nồi nấu ăn không dùng điện, dụng cụ dùng để vệ 

sinh, chảo để rán không dùng điện, ly; bộ tách trà, ,vải, chăn (mÒn) để đắp, rèm cửa, khăn 

phủ giường, vỏ nệm (gối), khăn lau mặt bằng vải, tấm trướng treo tường bằng vải, quần, 

áo thời trang, giầy, dép, mũ (nón) bằng vải, quần áo tắm, quần áo thể dục, áo khoác, dây 

đeo quần, khăn trùm đầu, quần áo lót, tấm thảm, thảm chùi chân (để ở cửa), giấy dán 

tường, tấm phủ sàn, chiếu, rượu.  
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(210) 4-2016-37046 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Nam Việt   (VN) 
53 đường số 5A, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-37047 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đen, xanh lá đậm, xám đen (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Mai Anh   (VN) 
76/22 A17 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê - sinh tố, dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-37049 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.21; 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 

Khu 7, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổn áp; biến áp; bộ đổi nguồn điện; bộ lưu điện UPS; bình ắc quy; tụ điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, xuất nhập khẩu, đại lý ký 
gửi các sản phẩm: ổn áp, biến áp, bộ đổi nguồn điện, bộ lưu điện UPS, bình ắc quy, tụ 
điện.  

 

 
(210) 4-2016-37050 (220) 22.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Phú Nhẫn   (VN) 
04 Duy Tân, phường Hoà Thuận Đông, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: hải sản khô, đồ tẩm ăn liền, bánh kẹo các loại, mắm các loại, dầu 
tràm, dầu dừa.  

 

 
(210) 4-2016-37051 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 26.5.1; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-37052 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Kiên Bình  (VN) 
ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến 
Tường, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy cắt cỏ; công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay; máy 
nông nghiệp; động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
máy nông ngư cơ. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, phụ tùng máy nông nghiệp, máy phát điện, máy cắt cỏ, 
công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay, máy nông ngư cơ, máy xây dựng, thiết bị điện, 
động cơ nổ, động cơ thủy. 

 

 
(210) 4-2016-37054 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) 3M COMPANY   (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Mặt nạ phòng độc, không dùng cho hô hấp nhân tạo; quạt và van khí cho mặt 
nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân tạo. 
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(210) 4-2016-37055 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12 
(591) Cam, xanh lam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
BMS  (VN) 
97 Linh Đông, phường Linh Đông, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển và thiết bị điều khiển thông minh (sử dụng cho tòa nhà); bộ mở 

rộng cổng tín hiệu; bộ chuyển đổi giao thức truyền thông; bộ chuyển đổi dòng điện; bộ 
chuyển đổi điện áp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: bộ điều khiển và thiết bị điều khiển thông minh (sử dụng cho tòa 
nhà), bộ mở rộng cổng tín hiệu, bộ chuyển đổi giao thức truyền thông, bộ cảm biến nhiệt 
độ, bộ cảm biến áp suất, bộ cảm biến lưu lượng cho gió và nước, công tắc, bộ chuyển đổi 
dòng điện, bộ chuyển đổi điện áp, đồng hồ kết nối thiết bị ngoại vi (dùng để đo đòng 
điện, đo dòng nước, đo không khí lạnh), thiết bị báo cháy. 

 

 
(210) 4-2016-37056 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
BMS  (VN) 
97 Linh Đông, phường Linh Đông, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển và thiết bị điều khiển thông minh (sử dụng cho tòa nhà); bộ mở 

rộng cổng tín hiệu; bộ chuyển đổi giao thức truyền thông; bộ chuyển đổi dòng điện; bộ 
chuyển đổi điện áp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: bộ điều khiển và thiết bị điều khiển thông minh (sử dụng cho tòa 
nhà), bộ mở rộng cổng tín hiệu, bộ chuyển đổi giao thức truyền thông, bộ cảm biến nhiệt 
độ, bộ cảm biến áp suất, bộ cảm biến lưu lượng cho gió và nước, công tắc, bộ chuyển đổi 
dòng điện, bộ chuyển đổi điện áp, đồng hồ kết nối thiết bị ngoại vi (dùng để đo đòng 
điện, đo dòng nước, đo không khí lạnh), thiết bị báo cháy. 

 

 
(210) 4-2016-37059 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.3.1; 5.7.3; 5.13.4 
(731) MUANGPHET VERMICELLI 

COMPANY LIMITED   (TH) 
60/1 Moo 5 Ban Dai It Road, Ban Mo, 
Phetchaburi 76000 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Miến [sợi dẹt]; mì sợi dẹt mì sợi; mì ý (pasta); mì ống; mì ramen [món mì Nhật 
Bản]; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi.  

 

 
(210) 4-2016-37060 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

thuốc nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm ẩm và làm khỏe tóc; dầu xả 
tóc; chế phầm dưỡng tóc; bọt tạo kiểu cho tóc; sáp vuốt tạo kiểu cho tóc; gel vuốt tạo kiểu 
cho tóc; nước xức tóc để tạo kiểu. 

 
Nhóm 21: Bàn chải lông mày; chổi lông trang điểm đánh má; chổi lông đánh nền mắt; 
miếng bọt biển trang điểm (không dùng cho mục đích y tế) dùng để đánh nền mắt, lược 
để chải mát-ca-ra vào lông mi mắt; hộp đựng phấn không làm bằng kim loại quý; chổi 
lông và nùi bông để đánh son môi. 

 

 
(210) 4-2016-37061 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
thuốc nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm ẩm và làm khỏe tóc; dầu xả 
tóc; chế phầm dưỡng tóc; bọt tạo kiểu cho tóc; sáp vuốt tạo kiểu cho tóc; gel vuốt tạo kiểu 
cho tóc; nước xức tóc để tạo kiểu. 

 

Nhóm 21: Bàn chải lông mày; chổi lông trang điểm đánh má; chổi lông đánh nền mắt; 
miếng bọt biển trang điểm (không dùng cho mục đích y tế) dùng để đánh nền mắt, lược 
để chải mát-ca-ra vào lông mi mắt; hộp đựng phấn không làm bằng kim loại quý; chổi 
lông và nùi bông để đánh son môi. 

 

 
(210) 4-2016-37062 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
thuốc nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm ẩm và làm khỏe tóc; dầu xả 
tóc; chế phầm dưỡng tóc; bọt tạo kiểu cho tóc; sáp vuốt tạo kiểu cho tóc; gel vuốt tạo kiểu 
cho tóc; nước xức tóc để tạo kiểu.  

 

Nhóm 21: Bàn chải lông mày; chổi lông trang điểm đánh má; chổi lông đánh nền mắt; 
miếng bọt biển trang điểm (không dùng cho mục đích y tế) dùng để đánh nền mắt, lược 
để chải mát-ca-ra vào lông mi mắt; hộp đựng phấn không làm bằng kim loại quý; chổi 
lông và nùi bông để đánh son môi. 

 

 
(210) 4-2016-37063 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(731) SK PLANET CO., LTD.   (KR) 

264 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, sữa dưỡng thể dùng khi tắm; dầu dùng cho mục đích làm sạch; 
hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; mỹ phẩm đặc trị; chế phẩm mỹ phẩm để dưỡng da; mặt 
nạ làm đẹp dạng gói; thuốc đánh răng; hương thơm để thắp. 

 

 
(210) 4-2016-37064 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

May Mạnh Cường   (VN) 
Cụm dân cư số 2, xã Lý Học, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bảo hộ lao động bằng vải (không dùng cho mục đích phòng chống tai 
nạn). 

 

 
(210) 4-2016-37066 (220) 22.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.1; 25.5.2; 18.1.23; 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch 
Biệt thự Chăm  (VN) 
32 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  
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(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

 
(210) 4-2016-37068 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.24; A7.1.11; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10 ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

Nhóm 03: Xà phòng, bột giặt, thuốc đánh răng, nước rửa bát, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, dầu 
gội đầu. 

 
 

(210) 4-2016-37069 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10 ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 

 
 

(210) 4-2016-37070 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SANOFI PASTEUR   (FR) 

2, Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, 
Prance  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng trên điện thoại di động có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 38: Gửi tin nhắn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cung cấp thông tin y tế và tư vấn y tế về vacxin.  
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(210) 4-2016-37071 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-37072 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-37073 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-37074 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-37075 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KOUW PINNQ ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
No.766, Sec.4, Zhongqing Rd., Daya 
Dist, Taichung City 428, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 17: Đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống; ống mềm, không bằng kim loại; 

vòng chống rò rỉ nước.  
 

 
(210) 4-2016-37076 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải Tiến Thành  
(VN) 
Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-37077 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.11; A2.1.23; 26.1.1; A1.1.5 
(591) Vàng cam, trắng, nâu, xanh, đen, hồng 

nhạt 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thắng  (VN) 
Khu 5 phường Thanh Bình, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô. 
 

Nhóm 30: Muối, nước sốt (gia vị), đồ gia vị. 
 

 
(210) 4-2016-37078 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.3; A1.1.10; A3.9.24; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương nhạt, xanh 

dương, xanh dương đậm, vàng, đỏ, trắng, 
cam, đen, tím nhạt, nâu nhạt 

(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 
pía- lạp xưởng Hải Sơn  (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; cá sấy khô; thịt heo (lợn) sấy khô; thịt trâu sấy khô; thịt bò sấy 

khô. 
 

Nhóm 30: Bánh pía; bánh in; bánh hạnh nhân; bánh mỳ; kẹo đậu phộng; kẹo dừa.  
 

 
(210) 4-2016-37079 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD  (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại; thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp, 
thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-37080 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD   (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại; thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp, 
thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 
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(210) 4-2016-37081 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHANDONG WEIFANG RAINBOW 

CHEMICAL CO.LTD   (CN) 
Binhai Economic Development Area, 
Weifang, Shandong, China  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại; thuốc phòng chống mối mọt nông lâm nghiệp, 
thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-37084 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH Doctorlife  (VN)

Xóm Hợp Nhất, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối và xuất nhập khẩu thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-37086 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Vận tải Taxi 

Phú Thành  (VN) 
Số 11 đường Đồng Môn, phường Đại 
Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô. 
 

 
(210) 4-2016-37087 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.12; 26.4.3; A11.3.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vận tải Taxi 

Phú Thành   (VN) 
Số 11 đường Đồng Môn, phường Đại 
Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách và hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2016-37088 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Hồng Lĩnh  (VN) 
Tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung 
Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch bê tông. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạch bê tông.  
 

(210) 4-2016-37090 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.5.1; 26.1.8; 15.1.13; A1.1.10; 26.4.8; 

A25.7.3; A5.5.20; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Nguyễn Hữu Nam  (VN) 

Xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Chụp ảnh; dịch vụ quay phim; dạy nghề chụp ảnh; dạy nghề quay phim; dạy 
nghề trang điểm thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2016-37091 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.5; 7.1.6; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ 239  (VN) 
107/12 Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê và quản lý bất động sản.  
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Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2016-37092 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 15.7.1; 26.1.1; 26.2.7; 

26.5.1; 26.5.9 
(591) Xanh lá cây, xám, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, trắng, hồng, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 

(210) 4-2016-37093 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.3.1; 6.1.2; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh ngọc, 

xanh dương, đỏ cam, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần Đường Biên 

Hòa  (VN) 
KCN Biên Hòa I, phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 

(210) 4-2016-37094 (220) 22.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.13.1; A5.5.20; 

A1.1.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Tân Tấn Lộc  

(VN) 
Lô D4, đường K1 nối dài, khu công 
nghiệp Cát Lái, cụm 2, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha sẵn gia vị 
trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); cá, tôm, thịt, rau quả đã chế biến; bột sấy chiết xuất từ 
động vật; bột sấy chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả); bột sấy chiết xuất từ thủy hải sản; 
nước ép rau củ dùng để nấu ăn; mắm nêm. 

 

Nhóm 30: Nước tương; nước chấm [gia vị]; gia vị; xốt [gia vị]; nước chấm chế biến từ 
đạm thực vật. 

 
 

(210) 4-2016-37095 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2016-37096 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại. 

 
 

(210) 4-2016-37097 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại. 
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(210) 4-2016-37098 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2016-37099 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại. 

 

(210) 4-2016-37100 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn An Viên  (VN) 
422 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng 
đường bộ, đường thuỷ, tổ chức các cuộc du lịch.  

 
 

(210) 4-2016-37102 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 26.13.1; A5.1.16; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BLUESEED  
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đại lý quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; sản xuất phim quảng 
cáo; quảng cáo trên truyền hình; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số 
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liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; phân tích và đánh giá dữ 
liệu có được thông qua các cuộc khảo sát, bình chọn, thăm dò ý kiến, nghiên cứu, phân 
tích và đánh giá về nghiên cứu kinh doanh và dịch vụ cung cấp bảng khảo sát trực tuyến; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-37103 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A1.3.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông INSPIRATO  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đại lý quảng 

cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ market cho 
mục đích quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tóm lược tin tức.  

 
Nhóm 41: Giới thiệu phim trình chiếu; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; 
sản xuất các chương trình video âm nhạc phát thanh trên mạng máy tính: cung cấp các tạp 
chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, thời tiết, thể thao, du lịch, các sự 
kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy tính, công nghệ, mua sắm; đấu 
giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khỏe, giáo dục, khoa học và tài chính. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác.  

 

 
(210) 4-2016-37104 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hiền Xuân  (VN) 
Số 12 ngõ 48 đường Nguyễn Sơn, 
phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; máy điều hòa không khí; tủ lạnh; quạt điện; ấm điện; 

bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng). 
 

 
(210) 4-2016-37105 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hiền Xuân  (VN) 
Số 12 ngõ 48 đường Nguyễn Sơn, 
phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; máy điều hòa không khí; tủ lạnh; quạt điện; ấm điện; 
bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng).  

 

 
(210) 4-2016-37106 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hiền Xuân  (VN) 
Số 12 ngõ 48 đường Nguyễn Sơn, 
phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; máy điều hòa không khí; tủ lạnh; quạt điện; ấm điện; 

bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng).  
 

 
(210) 4-2016-37120 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.4; 4.3.20; A3.7.24 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

hồng, đỏ đậm 
(731) Lê Thái Thuận  (VN) 

Số 63, đường 61, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng, sơn nội thất, sơn 

ngoại thất. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sơn: sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, sơn dầu dùng trong xây 
dựng, sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, dung môi cho sơn, chất kết 
dính dùng cho sơn, chất làm đặc sơn, chất pha loãng sơn; đại lý xuất nhập khẩu các loại 
sơn: sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, sơn dầu dùng trong xây dựng, sơn nội thất, sơn ngoại 
thất, sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, dung môi cho sơn, chất kết dính dùng cho sơn, chất làm 
đặc sơn, chất pha loãng sơn. 

 

 
(210) 4-2016-37122 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.7.9; 2.7.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Việt Sing  
(VN) 
Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), bỉm dùng cho trẻ em (tã lót); bỉm 

dùng cho người lớn; bông y tế, băng y tế; quần lót vệ sinh (tã lót vệ sinh dạng quần lót, 

dùng một lần cho trẻ em hoặc người già).  

 

Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế; bình sữa (cho trẻ em bú); băng để băng bó 

(băng co giãn); nệm cho việc sinh nở; nệm lót hơi (khí) dùng cho mục đích y tế; nệm 

nước dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 16: Khăn giấy ăn; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; tấm lót bàn bằng giấy; tấm lót bình, 

bàn bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: băng vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), bỉm dùng ho 

trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn, bông y tế, băng y tế, quần lót vệ sinh (tã lót vệ 

sinh dạng quần lót, dùng một lần cho trẻ em hoặc người già), đệm lót dùng cho mục đích 

y tế, bình sữa (cho trẻ em bú), băng để băng bó (băng co giãn), nệm cho việc sinh nở, nệm 

lót hơi (khí) dùng cho mục đích y tế; nệm nước dùng cho mục đích y tế, khăn ăn bằng 

giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, tấm lót bàn bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2016-37123 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần GROW FA  (VN)
108 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân ủ, phân trộn; phân bón lá; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ vi sinh, phân 

hữu cơ khoáng; phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốt pho hoặc kali; phân trung lượng. 
 

 
(210) 4-2016-37124 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Grow Fa  (VN)
108 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân ủ, phân trộn; phân bón lá, chế phẩm phân bón; phân hữu cơ vi sinh, phân 

hữu cơ khoáng; phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali; phân trung lượng. 
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(210) 4-2016-37126 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, cam 
(731) Công ty cổ phần SSC  (VN) 

27 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính và linh kiện máy vi tính; phần mềm máy tính; phần cứng cho máy 
tính; dây cáp điện; dây cáp đồng trục; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần 
mềm máy tính (ghi sẵn), ống dẫn [điện]. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2016-37127 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Lương Quang Quyến  (VN) 
Đội 8, thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp nấu.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán sản phẩm: bếp gas, bếp nấu.  
 

 
(210) 4-2016-37128 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh tím, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BB SUN Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2016-37129 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, đen, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BB SUN Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2016-37140 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ vận 
tải Hà Linh  (VN) 
Số 21, ngách 94/87 Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; cà vạt; mũ trùm đầu (trang phục); thắt lưng 

(trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày, dép, cà vạt, mũ đội đầu, thắt lưng, ví đựng, 
va li, túi xách, ba lô, vải vóc; chăn, ga, gối, đệm, đồ trang sức, len, sợi, chỉ may, nguyên 
phụ liệu may mặc, hàng da và giả da. 

 
 

(210) 4-2016-37141 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tản Viên   (VN) 
Cụm công nghiệp Bình Phú, xã Bình 
Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ray ngăn kéo bàn làm việc, ray tủ quần áo, ray tủ bếp, bản lề bàn làm 

việc, bản lề tủ quần áo, bản lề tủ bếp, khóa cửa, khóa tủ quần áo, khóa tủ bếp.  
 
 

(210) 4-2016-37142 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Trắng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Khải Hoàn  
(VN) 
20 đường 46, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mỹ phẩm, nuớc hoa); đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2016-37143 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào MA MI  
(VN) 
200B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chất tăng cuờng tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-37144 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh lá, hồng tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
VIETOURIST   (VN) 
21 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vé máy bay, vé tàu, vé xe); đại lý 
thông tin th−ơg mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2016-37145 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Xanh lá, hồng tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch 
VIETOURIST     (VN) 
21 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan (du lịch); hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2016-37146 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.3.4; 26.3.3; A26.11.8 
(591) Xanh biển, đỏ tươi, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
Luật Nguyễn  (VN) 
Số 1 Cộng Hòa 3, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; 

môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 
 

 
(210) 4-2016-37147 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.11.2; A3.13.24; A3.13.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Trùng Hạ 
Thảo Châu á   (VN) 
Số 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (đông trùng hạ thảo).  
 

 
(210) 4-2016-37149 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.4; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Đại 
Sơn   (VN) 
Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường 

Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-37160 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A25.3.15 

(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Lương Gia  (VN) 
145/14 Chu Văn An, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy.  
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(210) 4-2016-37161 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.9; 26.4.1; A25.7.3 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh dương

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C  
(VN) 
Số 18 đường Trần Thái Tông, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa thép; tấm lợp (vật liệu xây dựng bằng kim loại); vách ngăn bằng kim loại; 

cửa chống cháy bằng kim loại; kết cấu thép, nhà tiền chế bằng kim loại.  

 

Nhóm 09: Tủ điện; phích cắm, ổ cắm điện và các công cụ tiếp xúc khác; nhà trạm chứa 

thiết bị phát sóng (trạm shelter); thang máng cáp điện; nhà trạm chứa thiết bị bảo vệ trạm 

biến áp; thanh cái đồng dẫn điện.  
 

 
(210) 4-2016-37162 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  
(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 

Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-37163 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  
(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 

Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-37165 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; 6.1.2; 5.7.3 

(591) Vàng, xanh lá, xanh lá đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Global Thăng Long  
(VN) 
11F/16 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-37167 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.4; 1.15.3 

(591) Đen, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xây dựng 
LIGHTING   (VN) 
24 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2016-37168 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Tổng công ty cổ phần may 
Việt Tiến   (VN) 
07 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví (bóp); túi xách (làm bằng da hoặc giả da); cặp sách; vali; balô.  

 

Nhóm 25: Giày; dép; mũ (nón); dây thắt lưng (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán: ví (bóp); túi xách, cặp sách, vali, balô, giày, dép, mũ, nón, dây thắt 

lưng; quảng cáo sản phẩm để bán hàng; tiếp thị sản phẩm để bán hàng. 
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(210) 4-2016-37169 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khương Duy  (VN) 
NN1 - NN1A, Bạch Mã, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-37180 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khương Duy  (VN) 
NN1 - NN1A, Bạch Mã, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-37181 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khương Duy  (VN) 
NN1 - NN1A, Bạch Mã, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-37182 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
miến sạch Anh Khang  (VN) 
Thôn Thị Nội, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
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(210) 4-2016-37183 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 
Nguyễn  (VN) 
68/33 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, nhựa ép plastic, giấy in ảnh, thiết 

bị văn phòng, máy văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-37184 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; A5.3.15 

(731) BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED  

(SG) 

211 Upper Bukit Timah Road, Singapore 

588182 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ khách sạn; cung cấp nơi ăn nghỉ tại khách sạn; dịch vụ 

cung cấp thức ăn đồ uống tại khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn 

cạnh đường cho khách có ô tô; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cung cấp nơi thuận tiện 

cho triển lãm, hội nghị và các cuộc họp; dịch vụ quán cocktail; nhà hàng ăn uống; nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ chăm sóc khách hàng 

liên quan đến đặt chỗ tại nhà hàng; tất cả đều thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2016-37185 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.1.8; A2.1.23; 26.4.3; 2.3.8 

(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Thịnh  (VN) 
Số nhà 021, phố Mường Hoa, thị trấn Sa 

Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
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(210) 4-2016-37186 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.1.8; A2.1.23; 2.3.8; A2.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Thịnh   (VN) 
Số nhà 021, phố Mường Hoa, thị trấn Sa 
Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-37188 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1 
(591) Đen, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Topas Ecolodge  (VN) 
Số 21, đường Mường Hoa, phố Cầu Mây, 
thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-37189 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.5.1 
(591) Đen, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Topas Ecolodge  (VN) 
Số 21, đường Mường Hoa, phố Cầu Mây, 
thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-37201 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37202 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37203 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2016-37204 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37205 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  

(VN) 
Khu Đồng Bè, khu phố Tân Lập, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót (bỉm) cho trẻ sơ sinh dùng một lần; tã lót (bỉm) cho người già (dùng cho 

người không tự kiềm chế được); băng vệ sinh phụ nữ.  
 

 
(210) 4-2016-37206 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  

(VN) 
Khu Đồng Bè, khu phố Tân Lập, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-37207 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.21; 4.5.3 
(591) Đỏ, vàng, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Lâm Tú  (VN) 
Số 47, ngõ 239 phố Bồ Đề, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em; đồ chơi lắp ghép, xếp hình; điều; mô hình thu nhỏ của xe 

cộ; bộ mô hình thu nhỏ (đồ chơi).  
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(210) 4-2016-37208 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Vàng cam, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 
GAS  (VN) 
Lô CN 5 B, khu công nghiệp tàu thuỷ Lai 
Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt: khí khô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (khí gas).  
 

Nhóm 06: Bình ga, bồn chứa ga bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-37211 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2016-37212 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

(210) 4-2016-37213 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh côn 
trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2016-37214 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 

Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dung dịch vệ sinh phụ nữ không 

chứa thuốc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 
chế phẩm cân bằng PH âm đạo; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân; băng vệ sinh kinh 
nguyệt.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bao cao su; vòng tránh thai; bơm tiêm âm đạo.  

 

 
(210) 4-2016-37215 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A14.7.3; 3.1.1; 24.1.1; 25.1.6; 4.3.1; 

25.1.25; 4.5.21 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ALIGRO   (VN) 
Số 45 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-37216 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại M.D.M  (VN) 
B3/20A Liên ấp, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 09: Loa, âm pli; công tắc điện; mi crô, dây điện; ổ cắm điện. 
 

 
(210) 4-2016-37217 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại M.D.M  (VN) 
B3/20A Liên ấp, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; amply; công tắc điện; micro; dây điện; ổ cắm điện. 

 

 
(210) 4-2016-37218 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại M.D.M  (VN) 
B3/20A Liên ấp, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; amply; công tắc điện; micro; dây điện; ổ cắm điện. 

 

 
(210) 4-2016-37222 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Đặng Quang Tặng  (VN) 

150/3 ấp Long Tường, xã Long An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương); hương trầm dùng để cúng tế.  
 

Nhóm 30: Bột nếp, bột gạo, bột mỳ; bột ngũ cốc; bột bánh xèo; hạt tiêu (gia vị).  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, mua bán: bột nếp, bột gạo, bột mỳ; bột ngũ cốc; bột bánh 
xèo; hạt tiêu (gia vị); nhang (hương); hương trầm dùng để cúng tế.  
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(210) 4-2016-37224 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Vũ Văn Bắc  (VN) 
Xóm Ngọc Lý, xã Tân Đức, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 01: Chất gắn kết có dầu [ma-tít]. 
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-37225 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

 

(731) Vũ Văn Bắc   (VN) 
Xóm Ngọc Lý, xã Tân Đức, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 01: Chất gắn kết có dầu [ma-tít].  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-37226 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Bắc  (VN) 
Xóm Ngọc Lý, xã Tân Đức, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 01: Chất gắn kết có dầu [ma-tít].  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-37227 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.3; A26.4.24 
(731) CHANGXING NUOYI NEW ENERGY 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.27 Baoqiao Road, Huaxi Street, 
Changxing, Huzhou, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện; tấm điện cực cho pin/ắc quy; pin quang điện; pin mặt 

trời; thiết bị sạc cho pin/ắc quy điện.  
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(210) 4-2016-37228 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SS REFORM SDN BHD   (MY) 

2, Hala Rapat Baru 23, Kawasan 
Perindustrian Ringan Kinta Jaya, Jalan 
Gopeng, 31350 Ipoh, Perak, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn bông; vỏ gối; vỏ/tấm phủ đệm/nệm để ngồi hoặc tựa; rèm bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo; vỏ/tấm phủ đệm/nệm; tấm phủ đồ đạc bằng vải; khăn trải giường kèm 
vỏ gối bằng vải lanh; đồ bằng vải dùng cho giường.  

 

 
(210) 4-2016-37229 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-37230 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền.  
 
 

(210) 4-2016-37231 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-37232 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) DONGXING FEISITE COMMERCE 

CO. LTD.   (CN) 

No.4-5, Street Shops, Dongmeng Garden, 

Ganziling Rd., Dongxing City, Guangxi 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp leo núi; xe đạp du lịch; xe đạp đua đường dài; khung xe đạp, 

trục xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-37236 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) BASF CORPORATION   (US) 

100 Park Avenue, Florham Park, New 

Jersey 07932, UNITED STATES OF 

AMERICA  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; thuốc diệt côn trùng/sâu bọ; chất 

diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc diệt trừ giun; tuyến trùng (giun tròn) để kiểm soát sâu bọ, 

côn trùng (tuyến trùng được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm chuyên ký sinh và tiêu diệt 

côn trùng trong đất, được sử dụng như thuốc trừ sâu sinh học); tác nhân kiểm soát sinh 

học; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-37238 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.24; 3.7.17; 25.1.25 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
yến sào Quảng Nam  (VN) 
Đội 3, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; sản phẩm làm từ yến sào (chè yến, súp 

yến); tổ yến tinh chế.  
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(210) 4-2016-37239 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Anh Thư  (VN) 
83 Bis Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; khách sạn; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  

 
Nhóm 44: Săn sóc da mặt và da toàn thân; thẩm mỹ viện làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-37242 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần Vovos  (VN) 

119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị và/hoặc cửa hàng tiện ích bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: 

bánh kẹo, gia vị, rượu, bia, nước giải khát, cặp tóc, tã, bình nước, bình sữa cho em bé, dao, 
kéo, rau củ quả tươi, bàn chải đánh răng, bát, đĩa, rổ nhựa, chổi quét, địu trẻ em, giấy vệ 
sinh, bút viết, lịch để bàn, đồ chơi, máy xay sinh tố, bình đun nước siêu tốc, nồi cơm cắm 
điện, thịt, cá, tôm tươi, mực tươi, mì tôm, keo dính sắt, rơ lưỡi em bé, sữa, trà, cà phê.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2016-37243 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH keo sơn Hùng 

Gia   (VN) 
350/12 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu; sơn; vecni.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: thuốc màu, sơn, vecni.  
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(210) 4-2016-37247 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 24.15.3; 1.15.23; 

A24.15.11; 1.15.5 
(591) Xanh cốm đậm, xanh cốm nhạt, đỏ, trắng
(731) Công ty TNHH điện hơi công 

nghiệp Tín Thành   (VN) 
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu; khí đốt (nhiên liệu); khí gas tự nhiên và ga hóa lỏng đóng bình.  
 

Nhóm 06: Vỏ bình ga; bồn chứa ga; bồn chứa xăng dầu (tất cả làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 07: Trụ bơm xăng dầu.  
 

Nhóm 35: Đại lý kinh doanh xăng dầu (mua bán xăng dầu), mua bán: khí đốt hóa lỏng, 
dầu hỏa, ga, bình ga, dầu nhờn, mỡ công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống xăng dầu; lắp đặt hệ thống ga; sữa chữa bảo trì bình 
ga; dịch vụ rửa xe. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp: ga; xăng; dầu; khí hóa lỏng; dịch vụ vận chuyển xăng dầu.  
 

 
(210) 4-2016-37248 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) NUNGWON METAL IND.CO.,LTD.  

(KR) 
431, Cheonggyecheon-ro, Dongdaemun-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn chất lỏng, khí bằng đồng.  
 

 
(210) 4-2016-37249 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) NUNGWON METAL IND.CO.,LTD.  

(KR) 
431, Cheonggyecheon-ro, Dongdaemun-
gu, Seoul, Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn chất lỏng, khí bằng đồng.  
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(210) 4-2016-37250 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
hữu cơ An Phú  (VN) 
Số 45 đường Lý Thái Tổ, phường Tân 

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¨k  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây đã qua chế biến; hạt đã chế biến; rau, củ, quả được 
bảo quản, chế biến và đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2016-37251 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
hữu cơ An Phú  (VN) 
Số 45 đường Lý Thái Tổ, phường Tân 

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

L¨k  
 

(511)   Nhóm 30: Hàng nông sản như: cà phê, hạt tiêu, ca cao, bột nghệ, mật ong.  
 

 
(210) 4-2016-37252 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.4; 24.17.20; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Dương  (VN) 
Phú Hợp A, xã Phú Bình, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo; trung tâm ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2016-37253 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

ẩm thực Minh Ngân  (VN) 
101/84A Lê Văn Lương, khu C Làng Đại 

Học, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng chuyên món ăn từ thịt gà; dịch vụ 
nhà hàng chuyên món ăn từ thịt vịt; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2016-37254 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

64 Bis Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su; ống nhựa mềm; ống nhựa dẻo. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-37255 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

64 Bis Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su; ống nhựa mềm; ống nhựa dẻo. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-37256 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

64 Bis Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su; ống nhựa mềm; ống nhựa dẻo. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2016-37257 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
64 Bis Minh Phụng, phường 5, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su; ống nhựa mềm; ống nhựa dẻo.  
 

 
(210) 4-2016-37258 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.8; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ 

(731) Cơ sở chế biến nông sản Ngon  
(VN) 
B72 cư xá Công ty đường Bình Dương, tổ 

cư xá khu 2, phường Phú Thọ, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; đậu phộng rang muối; đậu phộng rang tỏi.  

 

Nhóm 35: Mua bán: hạt điều rang muối, đậu phộng rang muối, đậu phộng rang tỏi.  
 

 
(210) 4-2016-37265 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 2.9.8 

(731) TRIONES MOTOR RACING & 

DEVICE CO.   (TW) 

1F., No. 108, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi 

Dist., New Taipei City 221, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; phanh xe đạp; bộ kẹp phanh cho xe 

cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; dây phanh cho xe cộ.  
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(210) 4-2016-37266 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 9.5.10; A9.5.12 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) TOKYO FASHION CO., LTD.   (TW) 

15F., No.563, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11072, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; áo váy; giày; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang 

phục].  
 

 
(210) 4-2016-37268 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) XLEAR, INC.  (US) 

723 South Auto Mall Drive, American 
Fork, Utah 84003, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Chất làm ngọt tự nhiên.  

 

 
(210) 4-2016-37271 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH dịch vụ nguyên 

liệu nông nghiệp Đồng Tháp  
(VN) 
133/21 đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân bón lá.  
 

 
(210) 4-2016-37272 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.16 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo 
Khang  (VN) 
184/31/9 Lê Đình Cẩn, khu phố 10, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-37273 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đẳng Cấp Quốc 
TẾ  (VN) 
332 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Dép, giày. 

 

 
(210) 4-2016-37275 (220) 23.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Phương Nguyên  (VN) 
Tổ 05, phường Thanh Khê Tây, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà gừng hòa tan; trà gừng túi lọc; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2016-37276 (220) 23.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 25.1.6 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Phương Nguyên   (VN) 
Tổ 05, phường Thanh Khê Tây, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan; cà phê túi lọc; nước uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-37277 (220) 23.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 4.3.3 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Hồ Chí Quyết  (VN) 
Số 818/27 Trần Cao Vân, phường Tam 
Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như: giày dép, ba lô, túi xách, cặp sách, áo quần; mua 
bán các sản phẩm làm từ gỗ: hàng thủ công mỹ nghệ, bàn, ghế, tủ, kệ, ốp lưng điện thoại, 
vỏ gỗ (dùng cho sản phẩm điện thoại di động); mua bán các sản phẩm công nghệ như: 
máy tính sách tay, điện thoại di động, tai nghe điện thoại, loa; dịch vụ thương mại điện tử, 
cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, tư vấn trực tuyến, trung gian phân phối hàng 
hóa, sàn giao dịch hàng hóa (môi giới thương mại và quảng cáo với mục đích tiêu thụ 
hàng hóa - không bao gồm bất động sản). 

 

 
(210) 4-2016-37281 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Khởi 

Dòng  (VN) 
102 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống, dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2016-37282 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.1; 24.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Vạn Thọ  (VN) 
Số 10 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Chuối sấy; mít sấy; dứa sấy; xoài sấy; táo sấy; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; ca cao; thạch (dạng bánh kẹo); cà phê; mứt (dạng bánh kẹo).  
 

 
(210) 4-2016-37283 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.15; 5.7.3; A5.3.13; 5.3.16; A26.11.12
(591) Trắng, tím 
(731) Hội nghề kẹo mè xửng Huế  (VN)

20 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo mè xửng.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) kẹo mè xửng.  
 
 

(210) 4-2016-37287 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Phùng Bách Việt  (VN) 

Ngõ 22 đường Trung Tâm, phường Hội 
Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm (vật liệu dùng trong xây dựng); cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa sổ 
bằng kim loại; cửa nhôm; cửa sổ bằng kim loại; tấm phức hợp nhôm - nhựa (vật liệu xây 
dựng, thành phần chính là nhôm).  

 
 

(210) 4-2016-37288 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; 1.7.6; 1.15.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH nội thất Moon 

Việt  (VN) 
Số 34 phố Thượng Đình, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm làm từ gỗ như: giường, ghế, tủ, bàn, mành che bằng gỗ, đồ đạc 
văn phòng.  

 

Nhóm 24: Rèm vải; vải bọc sofa; khăn trải bàn; tấm trải phủ giường; vải dùng để bọc đồ 
đạc; tấm thảm thêu treo tường (bằng vải). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; 
thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2016-37290 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính mạng 
Triệu Gia  (VN) 
Số 91, tổ 56, đường Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán linh kiện điện tử.  
 

 
(210) 4-2016-37293 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Cam, vàng, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cọ Anh Tuấn  
(VN) 
236/25-236/27 An Dương Vương, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt; lưỡi bào; dụng cụ bằng sắt để sơn lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; 
bay. 

 

Nhóm 16: Cọ lăn sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán cọ lăn sơn. 
 

 
(210) 4-2016-37294 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cọ Anh Tuấn  
(VN) 
236/25-236/27 An Dương Vương, phường
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt; lưỡi bào; dụng cụ bằng sắt để sơn lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; 
bay. 

 

Nhóm 16: Con lăn sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán cọ lăn sơn.  
 

(210) 4-2016-37295 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 7.1.24; 7.1.25; 26.5.4; 9.7.1; A1.1.10; 

A1.1.5; 26.1.1; A26.11.13 
(591) Xanh rêu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
chay Lạc Việt  (VN) 
840/11 hương lộ 2, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; nấm đã được bảo quản; 
rau muối lên men (kim chi); rau nhuyễn dạng kem sệt; thực phẩm chay làm từ rau củ quả.  
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Nhóm 30: Bột đậu nành; đồ gia vị; bột; tương; thực phẩm chay làm từ bột mỳ và bột ngũ 
cốc; thực phẩm giàu tinh bột.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: thực phẩm chay làm từ rau 
củ quả, rau củ quả đã qua chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, nước xốt, gia vị, rau muối lên men (kim chi), đậu phụ, hạt 
đậu nành đã bảo quản. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2016-37296 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.15.21; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, cam, danh lá 

cây 
(731) Công ty TNHH phân phối 

JUBILEE  (VN) 
Số 58 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực và thực phẩm, đồ uống giải khát, bánh kẹo, rượu, bia, 
hàng điện tử (tivi, đài loa phóng thanh, đầu đọc đĩa), hàng điện lạnh (tủ đông, tủ lạnh, tủ 
mát, máy điều hòa nhiệt độ), hàng gia dụng (bếp điện từ, bếp ga, bát đĩa, máy xay sinh tố, 
máy pha cà phê, máy giặt, bình đun nước nóng lạnh, máy lọc nước, đèn điện), văn phòng 
phẩm (bút, mực, vở sách, giá hồ sơ, cặp đựng tài liệu), hàng lưu niệm; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ trưng bày sản 
phẩm; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lựa chọn cho người 
khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng [cho người khác]; dịch vụ lựa chon cho người khác hàng hoá để mua và nơi 
cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo. 

 
 

(210) 4-2016-37297 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.1.5; A5.1.16; 

A5.3.13; A5.3.15; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, da cam, vàng 
(731) Lê Vĩnh Đức  (VN) 

50 phố Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà; khách sạn; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2016-37298 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Thành 
Đạt CT  (VN) 
329 Nguyễn Văn Linh, khu vực 6, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu nhớt.  
 

 
(210) 4-2016-37300 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.14; 3.7.17; 1.15.23; 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH sản xuất xây 

dựng thương mại Hương Việt  
(VN) 
Số nhà 103 A12, tổ 46, thị trấn Đông 
Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cáy không có cồn; nước khoáng đóng chai; nước 
khoáng đóng bình; đồ uống không có cồn; nước sinh tố.  

 

(210) 4-2016-37301 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH may thời trang 

Ngân Hà  (VN) 
Số 84 ngõ 68, tổ 4, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối đệm. 
 

Nhóm 24: Rèm vải, khăn mặt, vải, chăn, ga trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-37304 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.16; A5.3.13; 25.1.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Đức  (VN) 
413/41/1C Lê Văn Quới, khu phố 5, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-37305 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A25.3.7; A26.4.6; 25.3.1 

(591) Trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Lương Gia  (VN) 
145/14 Chu Văn An, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy. 
 

 
(210) 4-2016-37307 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TOPPYCO  (VN) 
14 - 14B Huỳnh Thúc Kháng, phường 

04, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-37308 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Tiến  (VN) 
33B Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
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(210) 4-2016-37309 (220) 23.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A25.7.6; 5.5.16; 25.7.25; 6.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vương Kim Thành   (VN) 
263B Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2016-37310 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.3.1; 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, hồng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 
nhiên An Thái  (VN) 
7/134 Liên khu 5/6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-37311 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.11.5; A26.11.8 
(591) Đỏ, nâu, nâu sẫm, vàng, vàng nhạt, 

trắng, xanh lá mạ 
(731) Hợp tác xã trồng nấm, mua 

bán và dịch vụ Tuổi Trẻ 
Thạch Hạ   (VN) 
Thôn Liên Thanh, xã Thạch Hạ, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán nấm ăn và nấm dược liệu.  
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(210) 4-2016-37312 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.4.3 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ Hà 
Tĩnh   (VN) 
Số 06 đường La Sơn Phu Tử, phường 
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm. 
 

 
(210) 4-2016-37313 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.8; A25.3.7 
(591) Vàng, trắng, đỏ, nâu, da cam, xanh lá 

cây 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ Hà 
Tĩnh   (VN) 
Số 06 đường La Sơn Phu Tử, phường 
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm. 
 

 
(210) 4-2016-37315 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.2; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng 

trang trí nội thất Gia Minh  
(VN) 
Số 48, đường Lê Duẩn, phường Trần 
Phú, khu đô thị Sông Đà, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng nội thất dùng cho gia đình, văn phòng, cụ thể 
là bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-37316 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng 

trang trí nội thất Gia Minh  
(VN) 
Số 48, đường Lê Duẩn, phường Trần 
Phú, khu đô thị Sông Đà, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng nội thất dùng cho gia đình, văn phòng, cụ thể 

là bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-37317 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nhà 

hàng Chương  (VN) 
Phía nam Cầu Hộ Độ - xóm Hạ, xã 
Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm an toàn, sạch và có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể các loại hải 

sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-37318 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH vàng bạc Minh 

Châu   (VN) 
Số nhà 05, ngõ 1, đường Ngô Đức Kế, 
phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, trang sức, mỹ nghệ, cụ thể là đồ trang sức mỹ nghệ, đá quý 
mỹ nghệ.  

 

 
(210) 4-2016-37319 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH vàng bạc Minh 

Châu   (VN) 
Số nhà 05, ngõ 1, đường Ngô Đức Kế, 
phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, trang sức, mỹ nghệ, cụ thể là đồ trang sức mỹ nghệ, đá quý 
mỹ nghệ.  

 

 
(210) 4-2016-37320 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Kỹ thuật và 

Công nghệ Miền Trung   (VN) 
Số 136, đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị văn phòng (cụ thể là máy vi tính, máy hủy giấy tờ, 
máy in, máy fax, máy photocopy, máy scan), thiết bị kỹ thuật số (cụ thể là máy ảnh, máy 
quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng).  

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị kỹ thuật số.  
 
 

(210) 4-2016-37321 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH Kỹ thuật và 

Công nghệ Miền Trung   (VN) 
Số 136 đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học ứng dụng.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính, thiết bị văn phòng (cụ thể là máy vi tính, máy hủy giấy tờ, 
máy in, máy fax, máy photocopy, máy scan), thiết bị kỹ thuật số (cụ thể là máy ảnh, máy 
quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng).  

 

 
(210) 4-2016-37324 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hợp tác xã Minh Hiệp Thành  

(VN) 
Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Chai nhựa, bình nhựa dùng để đựng nước.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai, nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-37325 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Hồ Việt Hòa  

(VN) 
Số nhà 46, đường Quang Trung, phường 
Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, thắt lưng.  
 
 

(210) 4-2016-37327 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 8.1.1; 5.7.3; 5.13.4; A19.1.12 
(591) Trắng, da cam 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ Văn 

Loan   (VN) 
Số 35 đường Trần Phú, tổ dân phố 2, 
phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh bao, bánh ngọt, bánh kem.  
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Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ, bánh bao, bánh ngọt, bánh kem.  
 

 
(210) 4-2016-37328 (220) 23.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Đỗ Hoàng Phú  (VN) 
Số nhà 119, ấp Xóm Lung, xã Định Bình, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu trắng, rượu nếp than.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày và mua bán các sản phẩm như: rượu trắng, rượu nếp than.  
 

 
(210) 4-2016-37330 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 25.12.1; 26.1.1; A18.1.19 
(591) Đỏ cam, vàng đồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Times Media  
(VN) 
Số 48 ngõ 1A Đặng Thái Thân, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao 
dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; tư vấn 
và thiết kế trang web; tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 

 

 
(210) 4-2016-37331 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A16.3.3 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ giám sát an ninh - 
an toàn Việt Nhật  (VN) 
Số 3 ngách 1/2, tổ 1B, phố Định Công, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh.  
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(210) 4-2016-37332 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.2.7; A5.5.20; 26.4.1; A25.3.15 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Nguyễn Văn Tuấn   (VN) 

Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại đồng; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
đồng thau; đồ đồng thiếc [tác phẩm nghệ thuật].  

 

 
(210) 4-2016-37333 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
máy Tuấn Dũng   (VN) 
Số 9 ngách 41 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy phun xịt; máy xay; đầu phun xịt [bộ phận của máy móc]; 
máy bơm nước.  

 

 
(210) 4-2016-37334 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
máy Tuấn Dũng   (VN) 
Số 9 ngách 41 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy phun xịt; đầu nổ [bộ phận của máy móc]; máy phát điện.  
 
 

(210) 4-2016-37335 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
máy Tuấn Dũng   (VN) 
Số 9 ngách 41 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy xay; đầu nổ [bộ phận của máy móc]; đầu phun xịt [bộ phận 
của máy móc]; máy bơm nước.  
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(210) 4-2016-37336 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
máy Tuấn Dũng   (VN) 
Số 9 ngách 41 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; đầu phun xịt [bộ phận của máy móc]; máy bơm nước; dây phun 
áp lực pvc [bộ phận của máy móc]. 

 

 
(210) 4-2016-37339 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 

5.7.3; 25.1.6 
(591) Vàng, vàng đất, tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thực phẩm Thắng Thiệp  (VN) 
Số 17, ngõ 145/93, đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nem, giò, chả; kinh doanh (buôn bán) thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2016-37350 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.14; 3.1.16 
(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vũ Khánh  (VN) 
SC10 khu phố Panorama, 185 Tôn Dật 
Tiên, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi xách tay; va li du lịch; túi da; cặp 

da đựng tài liệu. 
 

Nhóm 24: Vải dệt; chăn; ga trải giường; áo gối bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo; khăn trải bàn bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục). 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: túi xách bằng da và giả da, ví đựng tiền, túi xách tay, 
va li du lịch, túi da, cặp da đựng tài liệu, quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng 
(trang phục), vải dệt, chăn, ga trải giường, áo gối bằng vải, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo, khăn trải bàn bằng vải. 
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(210) 4-2016-37351 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.14; 3.1.16 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vũ Khánh  (VN) 
SC10 khu phố Panorama, 185 Tôn Dật 
Tiên, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi xách tay; va li du lịch; túi da; cặp 
da đựng tài liệu. 

 

Nhóm 24: Vải dệt; chăn; ga trải giường; áo gối bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo; khăn trải bàn bằng vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: túi xách bằng da và giả da, ví đựng tiền, túi xách tay, 
va li du lịch, túi da, cặp da đựng tài liệu, quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng 
(trang phục), vải dệt, chăn, ga trải giường, áo gối bằng vải, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo, khăn trải bàn bằng vải. 

 

 
(210) 4-2016-37352 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 21.3.1; 21.3.7; 24.9.1; 25.1.25; 24.1.1 
(591) Vàng gold, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL  
(VN) 
02 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: sân golf, sân tennis, bowling, hồ bơi, các 
trò chơi, trò chơi điện tử, các môn thể dục thể thao, trượt patin, thể dục thẩm mỹ, bi da, tổ 
chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ karaoke; 
dịch vụ nhiếp ảnh, dịch vụ quay phim. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

 
(210) 4-2016-37353 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại An Dương  (VN) 
114 E2, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; dầu thơm; nước thơm; hương liệu dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch 
kính chắn gió; chất làm bóng ô tô. 

 
 

(210) 4-2016-37354 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.9.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Viva365   (VN) 
Lầu 1, 73 Calmette, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Mình  

 
(511)   Nhóm 32: Sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp 

không có cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây; nước 
quả (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2016-37355 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A1.5.3; 18.3.23; 18.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thực phẩm Thái Bình  
(VN) 
Số 272, phố Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt đã được bảo quản; tôm đông lạnh; rau đã được bảo quản; rau đóng 

hộp; quả đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2016-37356 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tòa 
nhà Việt  (VN) 
Số nhà 27, ngõ 79B, phố Lương Khánh 
Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng, nhà xưởng); dịch 
vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; sàn giao dịch 
bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giảng dạy, đào tạo bao gồm đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, 
đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hàng nhà chung cư; đào 
tạo thực hành.  

 

 
(210) 4-2016-37357 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tòa 
nhà Việt  (VN) 
Số nhà 27, ngõ 79B, phố Lương Khánh 
Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giảng dạy, đào tạo; đào tạo thực hành.  
 

 
(210) 4-2016-37358 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại tổng hợp 
Quyết Thắng  (VN) 
Số 19, khu tập thể 116, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy ép trái cây bằng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi. 

 

Nhóm 09: Vô tuyến; máy thiết bị âm thanh nổi.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; tủ lạnh; dụng cụ nấu nướng bằng điện; nồi áp suất 
(dùng điện); bếp ga; quạt điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sơn, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây bằng điện dùng cho 
mục đích gia dụng, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, vô tuyến, máy thiết bị âm thanh nổi, 
máy điều hòa không khí, tủ lạnh, dụng cụ nấu nướng bằng điện, thiết bị để chiếu sáng 
dùng cho gia đình, lò sưởi, bếp ga, bếp điện, bếp điện từ, bếp nướng, bếp lẩu nướng (dùng 
điện), quạt điện, thiết bị sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng 
ga, lò nướng dùng điện, chậu rửa inox gắn vào tủ bếp, dụng cụ và thiết bị vệ sinh, thiết bị 
sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết 
bị hút mùi dùng trong nhà bếp, thiết bị để làm sạch khí gas, máy sấy tóc, nồi cơm điện, 
nồi áp suất chạy điện, nồi áp suất đun gas, ấm đun nước, nồi inox, chảo nhôm, chảo inox; 
quảng cáo thương mại. 
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(210) 4-2016-37370 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 26.15.15; 3.7.17; 24.15.21; 

A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
phát triển công nghệ Bách 
Khoa   (VN) 
Xóm Mới, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý, mua bán, xuất nhập khẩu: hệ thống sấy, hệ thống làm sạch không khí, 

hệ thống điều hòa, thiết bị điện, hệ thống thông gió, thiết bị và dụng cụ y tế, hệ thống 
phòng sạch, hệ thống phòng an toàn sinh học.  

 
Nhóm 37: Sữa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng: hệ thống sấy, hệ thống làm sạch không khí, hệ 
thống điều hòa, thiết bị điện, hệ thông thông gió, thiết bị và dụng cụ y tế, hệ thống phòng 
sạch, hệ thống phòng an toàn sinh học.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kĩ thuật: hệ thống sấy, hệ thống làm sạch không khí, hệ thống điều 
hòa, thiết bị điện, hệ thông thông gió, thiết bị và dụng cụ y tế, hệ thống phòng sạch, hệ 
thống phòng an toàn sinh học.  

 

 
(210) 4-2016-37371 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Nâu, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ELOVI Việt 
Nam   (VN) 
KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, thị 
xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; phô mai; bơ; đồ uống chủ yếu từ sữa.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; kem ăn dạng lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng, không dùng trong y tế; nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hoa quả không cồn và nước ép hoa quả không cồn, xi-rô và các chế phẩm để 
làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-37372 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.3.23; 1.15.3; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Thịnh 
GROUP  (VN) 
37/54 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giày ống thể thao; giày thể thao; giày tập thể dục; giày đá bóng. 
 

 
(210) 4-2016-37373 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.3.23; 1.15.3; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Thịnh 
GROUP  (VN) 
37/54 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày ống thể thao; giày thể thao; giày tập thể dục; giày đá bóng. 
 

 
(210) 4-2016-37374 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 1.15.15; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
thực phẩm An Phú  (VN) 
163 đường số 2, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp, quả đóng hộp; kim chi (món ăn từ rau củ lên men); dưa rau 

muối; rau đóng hộp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-37375 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC  (AE) 

Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 

Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 

United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-37376 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc và xây dựng AT Việt Nam  
(VN) 
Số 7, ngách 183/1 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo sơ sinh, quần áo may sẵn.  

 

(210) 4-2016-37377 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Liên Hiệp Phát  
(VN) 
177 đường số 6, khu phố 8, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas và các phụ kiện bếp gas: van an toàn, bộ phận đánh lửa, thiết bị điều 

chỉnh gas, dây dẫn gas, đầu đốt. 
 

 
(210) 4-2016-37378 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.3.20; 25.5.25; 3.4.11 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Minh  
(VN) 
100E, đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt gia cầm, động, thực vật; thịt dê thảo dược. 
 

 
(210) 4-2016-37379 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.15.15; 7.3.11 
(591) Xanh xám, xanh đen, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH INA  (VN) 
Lầu 11 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn pháp luật dân sự; 
tư vấn pháp luật hành chính; tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-37391 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8; 26.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Liên  (VN) 
897/78 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại. 
 

Nhóm 41: Hướng dẫn tập thể dục thẩm mỹ; trung tâm hướng dẫn tập yoga; trung tâm 
hướng dẫn tập thể dục bằng phương pháp pi-la-tiz (là phương pháp tập thể dục kết hợp 
giữa rèn luyện tinh thần và thể chất, gồm những bài tập về sức bền và sự mềm dẻo nhằm 
tăng cường sức khỏe và cơ bắp); hướng dẫn tập luyện các bài thể dục linh hoạt. 

 
Nhóm 44: Trung tâm thể dục thẩm mỹ (chăm sóc sức khỏe); trung tâm điều dưỡng sức 
khỏe. 

 
 

(210) 4-2016-37392 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc  (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao thông trên 

bộ; xích truyền động cho xe cộ; dây curoa dùng cho xe ô tô; puli truyền động cho xe cộ. 
 
 

(210) 4-2016-37394 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao thông trên 

bộ; má phanh dùng cho xe ô tô. 
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(210) 4-2016-37396 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ; má phanh dùng cho xe ô tô; vòng bi dùng cho xe ô tô; dây curoa dùng cho xe ô tô; 
giảm xóc cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-37397 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 18.1.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ; giảm xóc cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-37398 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ, vòng bi cho xe ô tô, giảm xóc cho xe ộ tô, má phanh cho xe ô tô, dây curoa dùng cho 
« tô. 

 
 

(210) 4-2016-37399 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.2.3; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ecosun Việt Nam  (VN) 
Số 60F3, khu đô thị Đại Kim, đường 
Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1855 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-37407 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.    
 

 
(210) 4-2016-37408 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2016-37409 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-37410 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-37411 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-37412 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-37413 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-37414 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-37415 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-37416 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-37417 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Bùi Thị Hồng Loan  (VN) 

Số 305 Phúc Tân, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, đệm, túi xách, chăn, ga. 
 

 
(210) 4-2016-37418 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 2.7.12; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Nguyễn Việt Tuyến  (VN) 

Thôn Hoàng Gián, xã Hoàng Tiến, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa. 
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(210) 4-2016-37419 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 3.1.8; 3.1.6; 2.9.1;  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc thú 
cảnh Hà Nội (HANOI PETCARE 
CO., LTD.)  (VN) 
208A, phố Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thức ăn cho động vật, thuốc thú y, đồ chơi và các sản phẩm 
chăm sóc vật nuôi bao gồm dầu tắm cho vật nuôi, cát vệ sinh cho vật nuôi, kéo cắt móng 
cho vật nuôi, tông đơ cắt lông cho vật nuôi, nệm, ổ cho vật nuôi, lồng vận chuyển, sàn 
nhựa lót chuồng, tấm lót sàn, yếm cho vật nuôi, bình sữa cho vật nuôi, chuông đeo cổ cho 
vật nuôi, dây dắt cho vật nuôi, vòng cổ cho vật nuôi, dụng cụ dọn phân cho vật nuôi, nước 
hoa cho vật nuôi, khăn cho vật nuôi, khay đựng cát vệ sinh cho vật nuôi, bát ăn cho vật 
nuôi, quần áo cho vật nuôi, đồ chơi cho vật nuôi; đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sức khỏe cho 
động vật; dịch vụ spa cho động vật dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2016-37430 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2 
(591) Xanh đen, đỏ, màu phấn 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty xi măng Miền Bắc   (VN) 
Số 21- Lô S9 Khu đô thị Chùa Hà Tiên, 
phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2016-37431 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty TNHH ALFA   (VN) 

Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2016-37432 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-37434 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A26.1.18; 3.4.20; 26.4.2; 26.4.7; 

25.7.25; 25.5.25 
(591) Trắng, vàng nghệ, vàng nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Toàn Phong  
(VN) 
Số 70 phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn viên đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2016-37435 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.1.1; A26.1.18; 3.9.15 
(591) Trắng, vàng nghệ, vàng nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Toàn Phong  
(VN) 
Số 70 phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Chả mực. 
 

 
(210) 4-2016-37436 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.1.1; A26.1.18; 3.9.16; 

A25.1.10; 25.7.25 
(591) Trắng, vàng nghệ, vàng nhạt, nâu đậm, 

nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Toàn Phong  
(VN) 
Số 70 phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Ruốc tôm. 
 

 
(210) 4-2016-37437 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.1.1; A26.1.18; 3.9.16; 

25.7.25 

(591) Trắng, vàng nghệ, vàng nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Toàn Phong  
(VN) 
Số 70 phố Trung Hòa, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Chả tôm. 
 

 
(210) 4-2016-37438 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.4; 4.5.14 

(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tâm Thiên Phúc  (VN) 
Số 800, đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Rô bốt (máy móc).  
 
 

(210) 4-2016-37439 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.10; A5.3.14; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, hồng, da cam 

(731) Lê Huy Thành   (VN) 
Thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng; dịch vụ khám chữa 

răng; dịch vụ chỉnh hình răng. 
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(210) 4-2016-37450 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh lam 
(731) Công ty TNHH Maoxin Việt 

Nam   (VN) 
Số 6, TT3, KĐT Văn Phú, đường Văn 
Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị trong ngành sản xuất nhựa, cụ thể là, máy sản xuất nhựa, máy 
sản xuất bao bì nhựa, máy thổi, máy cán, máy đóng gói, máy in cốc, máy đột cốc; máy 
phát điện; động cơ điện; động cơ servo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); 
hộp số (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 

Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là, máy vi tính, điện thoại, màn hình điều khiển [màn 
hình máy vi tính]; dây cáp điện; máy biến áp; máy biến tần.  

 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa/chất dẻo dùng để bao gói; túi ni lông; bao bì nhựa để 
bao gói.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán các sản phẩm: máy móc thiết bị trong ngành sản xuất nhựa, 
cụ thể là, máy sản xuất nhựa, máy sản xuất bao bì nhựa, máy thổi, máy cán, máy đóng 
gói, máy in cốc, máy đột cốc, máy phát điện, động cơ điện, động cơ servo (không dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ), hộp số (không dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ), thiết bị điện tử, cụ thể là, máy vi tính, điện thoại, màn hình điều khiển (màn hình máy 
tính), dây cáp điện, máy biến áp, máy biến tần, màng mỏng bằng nhựa chất dẻo dùng để 
bao gói, túi ni lông, bao bì nhựa, màng bằng nhựa chất dẻo không dùng để bao gói.  

 
 

(210) 4-2016-37451 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.5.1; 1.15.23; 

A25.7.7; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAI LI SA   (VN) 
66/8A1 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-37452 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.5.1; 1.15.23; 

A25.7.7; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAI LI SA  (VN) 
66/8A1 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-37457 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, vàng 

cam, cam 
(731) Công ty cổ phần KAMMUI   (VN)

19 Nguyễn án, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cở sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào, trà đào, trà xanh, hồng 

trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
đường; mật ong, mật đường; nước đường (kẹo đắng, gia vị); trà; cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào, trà 
đào, trà xanh, hồng trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống 
trên cơ sở sôcôla, đường, mật ong, mật đuờng, nước đường (kẹo đắng, gia vị), trà, cà phê; 
dịch vụ kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: đồ uống trên cở sở trà (trà sữa, trà chanh, trà 
hồng đào, trà đào, trà xanh, hồng trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca 
cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đuờng, mật ong mật đường nước đuờng (kẹo đắng, gia vị), 
trà, cà phê; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục đích 
bán hàng). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán 
thức ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2016-37458 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; A25.7.21; 5.9.3 
(591) Cam, trắng, đen, vàng, vàng nâu, nâu, 

đỏ, hồng, xanh lá cây 
(731) Trần Thị Ngọc Diễm   (VN) 

Thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak 
Pơ, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước có ga và các loại đồ uống không có cồn, 
nước uống hoa quả không cồn; nước ép trái cây; xi-rô và chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2016-37459 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.1; A25.7.21; 5.9.3 
(591) Cam, trắng, đen, vàng, vàng nâu, nâu, 

đỏ, hồng, xanh lá cây 
(731) Trần Thị Ngọc Diễm  (VN) 

Thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak 
Pơ, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào, trà đào, trà xanh, hồng 

trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
đường; mật ong; mật đường; nước đường (kẹo đắng, gia vị); trà; cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào, trà 
đào, trà xanh, hồng trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống 
trên cơ sở sôcôla, đường, mật ong, mật đường, nước đường (kẹo đắng, gia vị), trà, cà phê, 
bia, nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn, nước uống hoa quả 
không cồn, nước ép trái cây, si rô và chế phẩm khác để làm đồ uống; dịch vụ kinh doanh 
chuỗi cửa hàng bán lẻ: đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào,trà đào, trà 
xanh, hồng trà), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao , đồ uống trên cơ sở 
sôcôla, đường, mật ong, mật đường, nước đường (kẹo đắng, gia vị), trà, cà phê, bia, nước 
khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn, nước uống hoa quả không cồn, 
nước ép trái cây, si rô và chế phẩm khác để làm đồ uống; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, 
quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ thức ăn 
nhanh. vụ)  

 

 
(210) 4-2016-37471 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING ALSO AS 
KURABO INDUSTRIES LTD.)  (JP) 
 7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, 
Okayama-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2016-37473 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.13.1 

(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, da cam 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tân Tiến Phát   (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2016-37474 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A10.3.16; A16.1.17 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đặt Trước  (VN) 
120 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước tại khách 

sạn. 
 

 
(210) 4-2016-37475 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khánh Dương  
(VN) 
C10 khu dân cư Tam Biên, phường Phú 

Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản (cá, tôm, mực, sò); vật liệu xây dựng, ôtô cũ đã qua sử 

dụng.  

 

Nhóm 39: Cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa bằng xe chuyên 

dùng (tải cẩu) và bằng ô tô. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1866 

(210) 4-2016-37477 (220) 24.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
công nghệ cao Lâm Viên  (VN) 
Số 35/25 Ngô Thì Sỹ, phường 04, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảo dược khô, thảo dược đã qua chế biến, thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-37478 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Sanh Vinh  
(VN) 
187 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối đồ điện tử sản phẩm nghe nhìn (loa, âm ly và CD, máy 
chiếu, máy hát đĩa than). 

 

 
(210) 4-2016-37492 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.11.3; A26.11.8; 25.3.1 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ - 

Viễn thông Sài Gòn  (VN) 
Lô 46 Công Viên Phần Mềm Quang 
Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn (đã được đưa lên đĩa CD-VCD); chương trình máy 
vi tính (ghi sẵn); chương trình điều hành máy vi tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên; nước uống tinh khiết đóng chai; nước giải khát 
(không cồn). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và 
máy vi tính); dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; mua bán thiết bị điện, điện tử như điện trở, 
cuộn cảm, tụ điện, biến điện, cầu chì, vi mạch (IC) mạch bán dẫn (tranzito); mua bán thiết 
bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính 
xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy 
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quét (scan), máy fax, máy hủy giấy, máy đếm tiền, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; 
mua bán thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị ngành viễn thông như cáp đồng trục, cáp 
quang, đầu nối cáp, kìm bấm cáp, dao cắt cáp, bộ khuếch đại; mua bán thẻ điện thoại, thẻ 
internet. 

 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; mua bán bất động sản; môi giới bất 
động sản.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị truyền dẫn, đầu nối bảo vệ trong ngành viễn thông và tin học 
(phần cứng), máy tính (phần cứng), thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí, 
hệ thống điện, đồ dùng gia đình, hệ thống cấp thoát nước như lắp đặt đường ống thoát 
nước, lò sưởi và điều hòa không khí; sửa chữa thiết bị truyền dẫn, đầu nối bảo vệ trong 
ngành viễn thông và tin học (phần cứng), máy tính (phần cứng), thiết bị điện, thiết bị làm 
lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí, đồ dùng gia đình; bảo hành thiết bị truyền dẫn, 
đầu nối bảo vệ ngành viễn thông và tin học (phần cứng), máy tính (phần cứng), thiết bị 
làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí, đồ dùng gia đình; xây dựng công trình như 
công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình điện đến 
35KV; khai thác nước như khoan giếng. 

 

Nhóm 38: Đại lý cung cấp đường truyền cho các dịch vụ internet; cung cấp dịch vụ bưu 
chính viễn thông như điện thoại dây đường dài và đại lý điện thoại công cộng; cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu và thông tin trên mạng; truyền hình cáp; dich vụ hộp thư thoại; 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang. 

 

Nhóm 39: Vận tải như vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không; 
môi giới vận tải như môi giới thuê tàu biển; chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín nội 
tỉnh, liên tỉnh, quốc tế; bốc xếp hàng hóa; cho thuê kho bãi; dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ; khai thác, cung cấp nước như dẫn nước bằng đường ống; truyền tải 
và phân phối điện. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo dạy nghề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội 
thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển các lễ hội vui chơi giải trí; thông tin giải trí; sáng 
tác nhạc, thơ, văn. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế web; thiết kế thời trang; thiết kế trang trí 
nội thất; cho thuê máy chủ đặt web; phân tích nước. 

 

Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng cho các buổi tiệc, hội nghị, đám cưới. 
 
 

(210) 4-2016-37493 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phúc An Thái  (VN) 
56A Hoa Cau, phường 07, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), xuất nhập khẩu ổ khóa, chìa 
khóa.  
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(210) 4-2016-37495 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng   (VN) 
39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón) (trang phục thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2016-37498 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và quản lý BĐS Starland 
Link  (VN) 
P. D401A, nhà D, tòa nhà Vinaconex 1, 
289A Khuất Duy Tiến, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; sàn môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; phân tích tài chính. 

 

 
(210) 4-2016-37499 (220) 24.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, cam 
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

Gói Và Cuốn  (VN) 
62 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả; lạp xưởng; nem thịt; giò 
chả. 

 

Nhóm 30: Chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột); nem cuốn (chả giò); bánh 
nhân thịt; bánh làm bằng gạo; nem cuộn.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước sinh tố [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 
không cồn; mật hoa quả, không có cồn; nước uống có gaz.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bia, thuốc lá điếu, nước giải khát, thủy hải sản, thực phẩm chế biến. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; cung cấp suất ăn 
công nghiệp do nhà hàng thực hiện; quán café; quầy thức ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên. 

 

 
(210) 4-2016-37507 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A11.1.5; 26.1.1 
(591) Nâu, đỏ, xám bạc, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ P.SUPPLY  (VN) 
121/4T Trần Bình Trọng, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ dùng nhà hàng khách sạn: chân kệ trưng bày, nồi, bình nước trái 

cây chén, dĩa, ly, dao, muỗng nĩa.  
 

(210) 4-2016-37511 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.9.1; 26.4.3; 25.1.6; A8.1.10; 5.5.19; 

25.7.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-37512 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A8.1.10; 5.7.8; 25.5.25 
(591) Đỏ, lam, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1870 

(210) 4-2016-37513 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A5.1.16; 26.4.3; A8.1.10 

(591) Xám, đỏ, vàng, nâu, cam, lam, lục, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-37518 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.1.16; 26.1.1; 25.7.25; 25.1.25 

(591) Đỏ, lam, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-37519 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A5.1.16; 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Đỏ, lam, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-37530 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ AKAI VINA  (VN) 
Số B3, tổ 15B, KP2, phường Bình Đa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, chương trình máy vi tính 

(phần mềm có thể tải xuống được), phần mềm máy tính (ghi sẵn), đầu đĩa DVD, chương 

trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được). 
 

 
(210) 4-2016-37531 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Công Tô  (VN) 
740/21B Quốc lộ 13, khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; balo; ví tiền; vali.  

 

Nhóm 25: Quần áo; áo mưa; áo khoác.  
 

 
(210) 4-2016-37532 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) Hộ kinh doanh Liên Hòa  (VN) 
751/15 - 751/17 Hồng Bàng, phường 6, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe đạp: bàn đạp xe đạp; tay thắng (tay phanh) xe đạp; cổ tay lái xe 

đạp; giò đĩa (đùi đĩa) xe đạp; chuông xe đạp. 
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(210) 4-2016-37533 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.15.15; 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng chanh, xanh 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Nam Long  (VN) 
2/1 Vườn Lài, phường An Phú Đông, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, máy móc, thiết bị 

điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch 

điện), máy móc, thiết bị y tế, trang thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm, máy móc, thiết 

bị và phụ tùng máy công nghiệp. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, phòng thí nghiệm, thiết bị 

khoa học kỹ thuật; tư vấn thi công xây dựng hệ thống điện và lắp đặt các thiết bị công 

trình dân dụng, công trình công nghiệp; thi công, sửa chữa và bảo trì: hệ thống điện, điện 

tử và điều khiển tự động, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước và môi trường; xây 

dựng dân dụng và công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-37535 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1; 1.13.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
số AGRICONNECT  (VN) 
Số 126A, đường Bàn Cờ, phường 3, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chương trình máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị viễn 

thông, linh kiện điện tử, rau, củ, quả, cây dược liệu. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; tư vấn hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy 

tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn thiết kế trang web; quản trị hệ thống máy tính. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ lâm nghiệp.  
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(210) 4-2016-37538 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A11.1.5; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây đậm, cam, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Ngô Quang Sáng  (VN) 
Số 213/3 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán nhậu; quán ăn; cung cấp thức ăn thức uống do 
nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-37539 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Ngô Minh Chiến  (VN) 
Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi xả; xi phông; vòi phun nước; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; bệ xí 

vệ sinh; chậu rửa mặt; thiết bị vệ sinh; bếp nấu; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bóng đèn 
điện. 

 

 
(210) 4-2016-37554 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lực   (VN) 
Thôn Vàng Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 

nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-37555 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Liên   (VN) 
Phố Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1874 

(210) 4-2016-37556 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.12; 11.3.18 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Đại ¸  
(VN) 
80 đường số 21, phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: máy lọc nước tinh khiết, bộ lọc nước, dây chuyền lọc 

nước tinh khiết, màng lọc nước UF, phụ kiện lọc nước như: đầu nối, dây dẫn nước, bộ đèn 

diệt khuẩn UV, vòi khóa nước.  
 
 

(210) 4-2016-37557 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 2.1.8; 2.1.30; 1.5.1; 1.17.11; 5.7.3; 3.5.7 

(591) Xanh, đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cao Quang 
Sáng  (VN) 
Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật, côn trùng có hại: keo dính chuột, keo dính ruồi.  
 
 

(210) 4-2016-37559 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.  (TW) 

No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 

Dist., Tainan City 71001, Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn súc vật; thức ăn cho động vật, thức ăn cho cá và thức ăn cho tôm, thức 

ăn cho rùa, chất bổ sung cho thức ăn động vật; phụ gia cho thức ăn động vật. 
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(210) 4-2016-37570 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) GUANGZHOU JINGLIANG DAILY 

NECESSITIES TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
Unit B, Floor 1, No.2(No.1/2/3, Factory 
Building), Xinji Boulevard E., Xinji 
Village, Nancun Town Panyu District, 
Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ sứ để chứa đựng; thùng rác; bàn chải đánh 
răng; túi đẳng nhiệt; giẻ để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2016-37571 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) GUANGZHOU JINGLIANG DAILY 

NECESSITIES TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
Unit B, Floor 1, No.2(No.1/2/3, Factory 
Building), Xinji Boulevard E., Xinji 
Village, Nancun Town Panyu District, 
Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)  Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; thảm chống trơn; tấm phủ sàn; thảm dùng cho ô tô; giấy dán tường.  
 

 
(210) 4-2016-37572 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) GUANGZHOU JINGLIANG DAILY 

NECESSITIES TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
Unit B, Floor 1, No.2(No.1/2/3, Factory 
Building), Xinji Boulevard E., Xinji 
Village, Nancun Town Panyu District, 
Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; quản lý thương mại việc 
li- xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2016-37573 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, xám 
(731) ZENG MING   (CN) 

No. 12, Tinggui Road, Shapu, Xintang 
Town, Zengcheng City, Guangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; quản lý thương mại việc 

li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

 
(210) 4-2016-37574 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Hương Giang  (VN) 
179/1D ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Cồn [nhiên liệu].  

 

 
(210) 4-2016-37575 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại vận tải Hùng 
Quang  (VN) 
43 đường số 6D, khu phố 3, phường 
Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-37577 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tiến Phong   (VN) 
Thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; van vòi hoa sen; vòi xịt (thiết bị vệ sinh).  
 

 
(210) 4-2016-37578 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tiến Phong    (VN) 
Thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; van vòi hoa sen; vòi xịt (thiết bị vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2016-37579 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khơ Thị  (VN) 
92 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu mỹ phẩm, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-37591 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) VIC HUNG PETROLEUM CHEMICAL 

CO., LTD.  (TW) 
No.12, Shu Tan St., Shulin Dist., New 
Taipei City 238, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Dầu phanh; dầu thủy lực; chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu; chất phụ gia hóa dầu; 
hóa chất dùng trong tinh chế dầu; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu; chất phụ gia làm 
sạch dùng cho dầu xăng; chất lỏng dẫn hướng động lực. 

 
Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu hộp số; dầu mỏ napta; dầu công nghiệp; mỡ dùng cho đai 
truyền; chất phụ gia không phải hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ; mỡ để bôi trơn; 
dầu tinh chế (dầu công nghiệp).  

 

Nhóm 25: áo gile; áo sơ mi; bộ quần áo; quần áo mặc khi thư giãn; quần áo thể thao; 
quần áo cho người lái xe mô tô; bít tất ngắn cổ; mũ; giày (đồ đi chân), thắt lưng cho quần 
áo; khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2016-37592 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Gia Thành  (VN) 
170 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại. 

 

 
(210) 4-2016-37594 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
  
(731) Phạm Tấn Đạt  (VN) 

Số 9, đường Phan Tôn, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ nệm; đồ vải dùng cho giường, rèm cửa.  

 

 
(210) 4-2016-37596 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bách Trường  (VN) 
Khu vực 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang); bột giặt; nước rửa chén; nước rửa kính; nước hoa; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-37597 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) MAFAG-REFLEXA AG  (CH) 

Steinackerstrasse 34, CH-8302 Kloten, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân. 
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(210) 4-2016-37598 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 5.3.11 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tơ lụa 
Quảng Nam  (VN) 
Số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán đồ 
lưu niệm, sách, mỹ phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh khách 
sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và luyện tập 
thể chất, cửa hàng bán lẻ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2016-37599 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tơ lụa 
Quảng Nam  (VN) 
Số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán đồ 
lưu niệm, sách, mỹ phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh khách 
sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và luyện tập 
thể chất, cửa hàng bán lẻ. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 
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(210) 4-2016-37608 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11; 26.4.9; 24.5.1 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hải Linh  (VN) 
47/22/10 Ao Đôi, khu phố 10, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình; thiết bị điều khiển camera; bộ trung tâm IP 

ngôi nhà thông minh. 
 

 
(210) 4-2016-37609 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Cảnh  (VN) 
Số 251 khu 3, thị trấn Diêm Điền, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu thiên nhiên dùng cho mục đích mỹ phẩm; son môi; kem dưỡng da; 

kem gạo tinh nghệ mật ong dùng làm mỹ phẩm; xà phòng; muối tắm; dầu tắm gội; túi lọc 

gội đầu (túi có chứa: quả bồ kết, lá hương nhu, quả bồ hòn và một số thành phần khác từ 

thiên nhiên dùng để gội đầu); nước lá tắm (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 05: Muối ngâm chân thảo dược; dược liệu có thành phần từ thiên nhiên; cồn xoa 

bóp; cao thảo dược; trà thảo dược.  
 

Nhóm 10: Vật liệu dùng để cố định như đai quấn, miếng lót giảm đau nhức (lót dưới lưng 

và quấn quanh các khớp).  
 

 
(210) 4-2016-37610 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) A26.11.9; 26.3.1; A26.3.6; 2.9.14; 

2.9.20; 25.5.3; 26.1.1 

(591) Ghi, trắng, đỏ, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng 
Thăng Long   (VN) 
Số 3, ngách 22/163 đường Khuyến 

Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2016-37611 (220) 25.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; A1.1.10 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cồ phần tơ lụa 
Quảng Nam   (VN) 
Số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán đồ 
lưu niệm sách, mỹ phẩm, dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh khách 
sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và luyện tập 
thể chất, cửa hàng bán lẻ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương liện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch, cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2016-37612 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Hộ kinh doanh Nha Khoa Hà 

Tĩnh   (VN) 
Số 11 - đường Đặng Dung, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm dùng cho chuyên khoa răng-hàm-mặt.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng-hàm-mặt.  
 

(210) 4-2016-37613 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10; 25.7.25; A26.11.12; 

26.11.3; 25.7.20; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Nha Khoa Hà 

Tĩnh  (VN) 
Số 11 đường Đặng Dung, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm dùng cho chuyên khoa răng-hàm-mặt.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng-hàm-mặt.  
 

 
(210) 4-2016-37614 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A11.1.6 
(591) Vàng, nâu, đỏ 
(731) Lâm Ngọc Phương  (VN) 

04 Lâm Văn Việt, khu phố 2, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả; chả gà; chả mực; chả bò; chả cá; bò viên; thịt kho; cá kho; gà sốt; cá 
nướng; lạp xưởng; dưa góp cay; dưa muối; đồ chua gồm rau, củ, quả ngâm chua ngọt. 

 

Nhóm 30: Bánh tét; bánh chưng; bánh bao; bánh hấp nhân thịt băm; bánh nướng; xôi; 
bánh mì kẹp thịt; suất ăn đóng hộp gồm cơm và thịt, cá, rau; chè ngọt.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước sâm; nước nha đam; nước giải khát 
nấu từ rễ tranh, mía lau và râu ngô; nước giải khát nấu từ củ năng và củ sen. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cơm; quán bán thức ăn sáng; quán cà phê; 
quán giải khát. 

 
 

(210) 4-2016-37615 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dreamline 
Cosmetic of Vietnam   (VN) 
Số nhà 68, phố Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; đại lý xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-37617 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) HUNTSMAN SPIN CORPORAFION  

(US) 
10003 Woodloch Forest Drive, The 
Woodlands, Texas 77380, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong cộng nghiệp và khoa học (không dùng cho mục đích y tế 
hoặc mục đích thú y); sản phẩm hóa học dùng cho mục đích công nghiệp, cụ thể là dùng 
cho chất dẻo, sơn và sơn phủ, đệm phanh, chất chống cháy, lớp tráng phủ cho giấy, thạch 
cao và chất xúc tác titan điôxit (titanium dioxide) dùng trong sản xuất hóa chất; chất phụ 
gia bê tông (hóa chất); tác nhân dùng trong xử lý nước (hóa chất); chế phẩm hóa học dùng 
trong các ngành dệt, thuộc da, giấy và chất dẻo; sản phẩm hóa học được sử dụng như là 
chất phụ trợ trong ngành dệt; chất hóa học được sử dụng như là chất nhũ hóa và dung môi 
và tăng đợ thấm ướt của vật liệu dệt; hóa chất dùng trong ngành dệt, cụ thể là, chất tiền xử 
lý, chất làm thấm ướt, hóa, chất phân tán, chất tẩy rửa và làm sạch; hợp chất hóa học sử 
dụng như là chất chống cháy dùng trong công nghiệp đệt và dùng trong công nghiệp nói 
chung; hóa chất làm mềm và chất thấm nước dùng trong ngành dệt; chất phụ trợ hóa học 
dưới dạng chất lỏng và bột dùng trong ngành dệt; enzym dùng trong ngành dệt; hóa chất 
dùng trong ngành dệt có chứa enzyme; chất làm mềm dùng trong sản xuất hàng dệt; chất 
hóa học tạo ra thoái biến định rõ trong sợi sử dụng enzyme; chất hóa học để phân hủy 
chất tẩy trắng; chất hồ vải và chất rũ hồ vải dùng trong công nghiệp; chất tiền xử lý hóa 
học để nhuộm vải dệt dùng trong ngành dệt; chất làm thấm ướt (hóa chất dùng trong cương 
nghiệp); chất nhũ tương và chất phân tán dùng cho nhuộm vải dệt; hóa chất sử dụng như 
là chất phụ gia cho các chất tẩy trắng; chất ổn định, cụ thể là: chất ổn định thuốc nhuộm, 
chất ổn định màu sắc dùng trong xử lý hàng dệt may khi ướt; chất hoàn thiện, là các sản 
phẩm hóa học dùng cho việc hoàn thiện hàng dệt, sản xuất hàng dệt và nước vải và chất 
làm sạch vết bẩn và dùng để ngăn ngừa len bị bết dính; chất tẩy rửa dùng trong sản xuất 
hàng dệt; chế phẩm làm mềm vải sử dụng trong sản xuất hàng dệt; chế phẩm nhũ hóa 
dùng trong sản xuất hàng dệt; tác nhân (chất) phân tán dùng trong công nghiệp; chất 
ngâm kiềm dùng trong ngành dệt (làm tăng khả năng thấm ướt của chất lỏng ngâm kiềm 
và do đó làm tăng nhanh sự thẩm thấu đồng nhất của chất lỏng vào sợi bông); chất bảo 
quản sợi trong ngành dệt (hóa chất); chất làm mềm dùng cho mục đích công nghịệp; chế 
phẩm hóa chất sử dụng trong công nghiệp xây dựng.  

 
Nhóm 02: Chất nhuộm; chất nhuộm ti tan; chất nhuộm màu; chất nhuộm phản chiếu hồng 
ngoại; sơn (không phải là sơn cách điện/cách nhiệt); sơn mài (không phải là sơn mài cách 
điện/cách nhiệt); véc ni (không phải là véc ni cách điện/cách nhiệt); chất cắn màu hay 
chất ổn định màu (không dùng cho kim loai); chất làm khô dung cho sơn, sơn mài hay véc 
ni màu nhuộm; thuốc nhuộm, chất nhuộm hàng, dệt và mực in màu hàng dệt; chất tạo 
màu; chất bảo quản gỗ; chất chống gỉ; sơn lót không phải là sơn cách điện/cách nhiệt); 
titan điôxit (chất màu, chất nhuộm).  

 

 
(210) 4-2016-37618 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ làm kem lạnh, hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và máy làm lạnh, bể 

làm lạnh, thiết bị làm lạnh, buồng làm lạnh, máy ướp lạnh dùng điện dùng cho mục đích 
thương mại, máy làm đá lạnh, tủ lạnh dùng cho mục đích gia dụng, máy ướp lạnh dùng 
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điện dùng cho mục đích gia dụng, máy ướp lạnh, tủ lạnh, thiết bị làm mát không khí, tủ 
làm lạnh có khóa.  

 

Nhóm 21: Sọt rác; nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà 

bếp; đồ dùng nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và 

thìa; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm và đồ uống; đồ phục vụ ăn uống [đĩa]; cốc, 

cốc không bằng kim loại quý; bình đựng nước; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; thùng làm 

mát dùng cho đồ uống; chai làm lạnh; hộp giữ lạnh không dùng điện.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp, đại lý bán đồ dùng nhà 

bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ sản phẩm gia dụng; đại lý bán sản phẩm gia 

dụng; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ máy ướp lạnh; đại lý bán máy ướp lạnh; dịch 

vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ hệ thống và thiết bị làm lạnh; đại lý bán hệ thống và thiết 

bị làm lạnh; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ kho làm lạnh; đại lý bán tủ làm lạnh có 

khóa; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

 
(210) 4-2016-37619 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

  

(731) MIKI MUSICAL INSTRUMENTS CO., 

LTD.   (JP) 

3-3-4, Kitakyuhoji-machi, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka-fu 541-0057, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 15: Đàn piano; nhạc cụ điện tử tổng hợp; dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử: giá để 

bản nhạc và dụng cụ âm nhạc; que đánh nhịp của người chỉ huy dàn nhạc; âm thoa [dụng 

cụ tạo ra âm thanh ở một độ cao nhất định]; dụng cụ chỉnh nhạc cụ; bộ điều chỉnh độ 

mạnh (cường độ) dùng cho pianô cơ khí.  
 

(210) 4-2016-37630 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.5.3 

(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TILI  (VN) 
Số 102 đường số 20, phường 5, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt macca, hạt điều, hạt chia.  
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(210) 4-2016-37631 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Xanh nước biển, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Vân   (VN) 
68/2A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm cấp nước; máy bơm dùng cho nước bẩn; máy bơm dùng cho dầu mazut.  
 
 

(210) 4-2016-37632 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) SHENZHEN CHUNWANG 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Plants 7&8, 6th Ind Zone, Langbei Rd, 
Tongle Cmty, Longgang St, Longgang 
Dist, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Silic; bentonit; canxi clorua; silicat; chế phẩm làm sạch gas; cacbon hoạt tính; 
cacbon dùng cho bộ lọc; chất thu hút khí (hoạt chất hoá học); hóa chất công nghiệp; chế 
phẩm khử nước dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2016-37633 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Vàng, trắng, ghi xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cleanfood   (VN) 
81/9A đường số 2, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh nghệ curcumin; collagen (đều là thực phẩm chức năng sử dụng cho mục 
đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-37634 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Viện Gót  (VN) 
13A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh; phòng chữa bệnh.  
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(210) 4-2016-37635 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 1.15.24; A26.11.12; 25.1.25 
(731) INTREPID BRANDS, LLC   (US) 

5201 Interchange Way, Louisville, 
Kentucky 40229, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế, vật dụng cho người hút 

thuốc; thảo mộc dùng để hút thuốc lá; nguyên liệu thuốc lá thảo dược; nguyên liệu hút 
thuốc ngoài thuốc lá; nguyên liệu hút thuốc không nicôtin; nguyên liệu hút thuốc không 
thuốc lá, không nicôtin; hương liệu cho chất thay thế thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá và ống 
cuốn thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá từ thảo dược đã thuần nhất và ống cuốn thuốc lá thảo 
dược đã thuần nhất được sử dụng để cuốn và hút chất thay thế thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá 
được làm chủ yếu từ cây sử dụng để cuốn và hút chất thay thế thuốc lá; chất lỏng, chất 
lỏng dạng đặc, bột hòa tan tẩm hương liệu được sử dụng như chất thay thế thuốc lá; chất 
lỏng, chất lỏng dạng đặc, bột hòa tan tẩm hương liệu được sử dụng cho người hít/hút 
hương liệu; trái cây chế biến được cắt nhỏ để sử dụng như chất thay thế thuốc lá; trái cây 
chế biến được cắt nhỏ được sử dụng cho người hít/hút hương liệu; đá xốp tẩm hương liệu, 
ngọc trai nhân tạo tẩm hương liệu, và tinh thể nhân tạo tẩm hương liệu được sử dụng như 
chất thay thế thuốc lá; đá xốp tẩm hương liệu, ngọc trai nhân tạo tẩm hương liệu, và tinh 
thể nhân tạo tẩm hương liệu được sử dụng cho người hít/hút hương liệu; bàn đèn hút 
thuốc, thuốc lào ả rập và bộ phận, phụ kiện đi kèm; thuốc lá điện tử và bộ phận, phụ kiện 
đi kèm; dụng cụ hóa hơi (để hút thuốc) và bộ phận, phụ kiện đi kèm; xì gà chứa chất thay 
thế thuốc lá; giống thực vật dùng để hút thuốc lá, cụ thể là, đậu, trái cây, rau thơm, lá, 
cánh hoa, và hạt để hút thuốc; thuốc lá điện tử; dụng cụ hóa hơi (để hút thuốc); chất lỏng 
cho thuốc lá điện tử (thuốc lá điện tử dạng chất lỏng) bao gồm hương liệu ở dạng lỏng 
dùng để đổ vào hộp thuốc lá hoặc hộp của dụng cụ hóa hơi; hương liệu cho chất thay thế 
thuốc lá; hương liệu, không phải tinh dầu, sử dụng trong thuốc lá điện tử, dụng cụ hóa 
hơi, hoặc bàn đèn hút thuốc; giấy hút thuốc sử dụng để cuốn và hút chất thay thế thuốc lá. 

 

(210) 4-2016-37636 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) INTREPID BRANDS, LLC   (US) 

5201 Interchange Way, Louisville, 
Kentucky 40229, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế, vật dụng cho người hút 

thuốc; thảo mộc dùng để hút thuốc lá; nguyên liệu thuốc lá thảo dược; nguyên liệu hút 
thuốc ngoài thuốc lá; nguyên liệu hút thuốc không nicôtin; nguyên liệu hút thuốc không 
thuốc lá, không nicôtin; hương liệu cho chất thay thế thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá và ống 
cuốn thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá từ thảo dược đã thuần nhất và ống cuốn thuốc lá thảo 
dược đã thuần nhất được sử dụng để cuốn và hút chất thay thế thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá 
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được làm chủ yếu từ cây sử dụng để cuốn và hút chất thay thế thuốc lá; chất lỏng, chất 
lỏng dạng đặc, bột hòa tan tẩm hương liệu được sử dụng như chất thay thế thuốc lá; chất 
lỏng, chất lỏng dạng đặc, bột hòa tan tẩm hương liệu được sử dụng cho người hít/hút 
hương liệu; trái cây chế biến được cắt nhỏ để sử dụng như chất thay thế thuốc lá; trái cây 
chế biến được cắt nhỏ được sử dụng cho người hít/hút hương liệu; đá xốp tẩm hương liệu, 
ngọc trai nhân tạo tẩm hương liệu, và tinh thể nhân tạo tẩm hương liệu được sử dụng như 
chất thay thế thuốc lá; đá xốp tẩm hương liệu, ngọc trai nhân tạo tẩm hương liệu, và tinh 
thể nhân tạo tẩm hương liệu được sử dụng cho người hít/hút hương liệu; bàn đèn hút 

thuốc, thuốc lào ả Rập và bộ phận, phụ kiện đi kèm; thuốc lá điện tử và bộ phận, phụ 
kiện đi kèm; dụng cụ hóa hơi (để hút thuốc) và bộ phận, phụ kiện đi kèm; xì gà chứa chất 
thay thế thuốc lá; giống thực vật dùng để hút thuốc lá, cụ thể là, đậu, trái cây, rau thơm, 
lá, cánh hoa, và hạt để hút thuốc; thuốc lá điện tử; dụng cụ hóa hơi (để hút thuốc); chất 
lỏng cho thuốc lá điện tử (thuốc lá điện tử dạng chất lỏng) ban gồm hương liệu ở dạng 
lỏng dùng để đổ vào hộp thuốc lá hoặc hộp của dụng cụ hóa hơi; hương liệu cho chất thay 
thế thuốc lá; hương liệu, không phải tinh dầu, sử dụng trong thuốc lá điện tử, dụng cụ hóa 
hơi, hoặc bàn đèn hút thuốc; giấy hút thuốc sử dụng để cuốn và hút chất thay thế thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-37637 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.15; 24.17.15; 24.17.21; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lai Tuấn Toàn  
(VN) 
311 Nguyễn Tiểu La, phường 08, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-37638 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13; A26.1.18; 

26.15.15 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Tuyến   (VN) 
Thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát.  
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(210) 4-2016-37639 (220) 25.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 5.5.19; A5.1.5; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển P&K   (VN) 
405/28/22 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 
 

(210) 4-2016-37650 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun, thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-37651 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 346 tập a (01.2017) 

 

 
1889 

(210) 4-2016-37652 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun, thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-37653 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2, đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37654 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2, đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-37655 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu ORVIA   (VN) 
311M7 đường G, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-37656 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu ORVIA  (VN) 
311M7 đường G, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-37657 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

liên kết Việt Nam   (VN) 
Lô 16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố 
Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-37658 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ Trường Thủy   (VN) 
Tầng 1, chung cư CT3A khu đô thị Mỹ 

Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-37659 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Nam 
Thiên Bảo   (VN) 
19 đường 30, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-37671 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 

chứa dược chất).  
 

 
(210) 4-2016-37672 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất).  

 

 
(210) 4-2016-37673 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) L'OREAL   (FR) 

14 rue Royale, 75008 PARIS - France  
(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Bút kẻ viền mắt, phấn mắt, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra).  
 

 
(210) 4-2016-37674 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; 
đĩa ghi; đĩa compact và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, thiết bị điện tử, cụ thể là, 
sản phẩm xác thực chữ ký số, phần mềm máy tính (đã ghi hoặc có thể -tải xuống được); 
thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình, lưu tin, gửi thư, thông tin và 
dữ liệu (thiết bị đơn nhất); điện thoại; điện thoại di động; máy vi tính; thiết bị ngoại vi 
dùng với máy vi tính; chương trình máy tính (ghi sẵn).  

 
 

(210) 4-2016-37675 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) 3M COMPANY  (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị an toàn để phòng chống tai nạn hoặc thương tích, cụ thể là, găng tay an 
toàn bảo hộ, mũ bảo hộ che tai, tấm chắn của mũ bảo hiểm, tấm chắn mưa cho mũ bảo 
hiểm, mũ bảo hộ, và các thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân để phòng tránh tai nạn; quần 
áo, đồ đội đầu, kính mắt và đồ đi chân bảo hộ; dụng cụ bảo hộ công nghiệp dùng để bảo 
vệ người lao động khỏi tai nạn hoặc thương tích, cụ thể là, lưới an toàn dùng trong công 
nghiệp, dây đai an toàn dùng trong công nghiệp [không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc 
thiết bị thể thao] và tấm chắn bảo vệ mặt dùng cho công nhân; thiết bị bảo hộ công 
nghiệp, cụ thể là vải nhựa cứu hộ, quần áo, đồ đội đầu, kính, hoặc đồ đi chân bảo hộ dùng 
trong công nghiệp, găng tay an toàn bảo hộ dùng trong công nghiệp, mũ bảo hộ che tai 
dùng trong công nghiệp, tấm chắn của mũ bảo hiểm dùng trong công nghiệp, tấm chắn 
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mưa cho mũ bảo hiểm dùng trong công nghiệp, mũ bảo hộ dùng trong công nghiệp, dây 
an toàn dùng trong công nghiệp, dây an toàn tự rút dùng trong công nghiệp, hệ thống dây 
an toàn ngang dùng trong công nghiệp, hệ thống dây an toàn dọc dùng trong công nghiệp, 
hệ thống thang an toàn dùng trong công nghiệp, lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn dùng 
trong công nghiệp, dây đeo toàn thân an toàn dùng trong công nghiệp; thiết bị cứu hộ, giữ 
và bảo vệ khỏi ngã; dây an toàn; dây an toàn tự rút; hệ thống dây an toàn ngang; hệ thống 
dây an toàn dọc; hệ thống thang an toàn; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; dây đeo toàn 
thân an toàn; dây buộc, ghế ngồi làm việc và dây đai bảo vệ cơ thể dùng trong an toàn 
công nghiệp; bộ giảm xóc và tiêu hao/hấp thụ năng lượng là bộ phận của hệ thống an toàn 
công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2016-37676 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) 3M COMPANY   (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị an toàn để phòng chống tai nạn hoặc thương tích, cụ thể là, găng tay an 
toàn bảo hộ, mũ bảo hộ che tai, tấm chắn của mũ bảo hiểm, tấm chắn mưa cho mũ bảo 
hiểm, mũ bảo hộ, và các thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân để phòng tránh tai nạn; quần áo, 
đồ đội đầu, kính mắt và đồ đi chân bảo hộ; dụng cụ bảo hộ công nghiệp dùng để bảo vệ 
người lao động khỏi tai nạn hoặc thương tích, cụ thể là, lưới an toàn dùng trong công 
nghiệp, dây đai an toàn dùng trong công nghiệp [không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết 
bị thể thao] và tấm chắn bảo vệ mặt dùng cho công nhân; thiết bị bảo hộ công nghiệp, cụ 
thể là vải nhựa cứu hộ, quần áo, đồ đội đầu, kính, hoặc đồ đi chân bảo hộ dùng trong công 
nghiệp, găng tay an toàn bảo hộ dùng trong công nghiệp, mũ bảo hộ che tai dùng trong 
công nghiệp, tấm chắn của mũ bảo hiểm dùng trong công nghiệp, tấm chắn mưa cho mũ 
bảo hiểm dùng trong công nghiệp, mũ bảo hộ dùng trong công nghiệp, dây an toàn dùng 
trong công nghiệp, dây an toàn tự rút dùng trong công nghiệp, hệ thống dây an toàn ngang 
dùng trong công nghiệp, hệ thống dây an toàn dọc dùng trong công nghiệp, hệ thống thang 
an toàn dùng trong công nghiệp, lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn dùng trong công nghiệp, 
dây đeo toàn thân an toàn dùng trong công nghiệp; thiết bị cứu hộ, giữ và bảo vệ khỏi ngã; 
dây an toàn; dây an toàn tự rút; hệ thống dây an toàn ngang; hệ thống dây an toàn dọc; hệ 
thống thang an toàn; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; dây đeo toàn thân an toàn; dây buộc, 
ghế ngồi làm việc và dây đai bảo vệ cơ thể dùng trong an toàn công nghiệp; bộ giảm xóc 
và tiêu hao/hấp thụ năng lượng là bộ phận của hệ thống an toàn công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2016-37677 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(731) 3M COMPANY   (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ an toàn trong công nghiệp, cụ thể là lưới an toàn dùng 
trong công nghiệp, dây đai an toàn dùng trong công nghiệp [không dùng cho ghế ngồi xe 
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cộ hoặc thiết bị thể thao], vải nhựa cứu hộ, quần áo, đồ đội đầu, kính mắt và đồ đi chân 
bảo hộ dùng trong công nghiệp, găng tay an toàn bảo hộ dùng trong công nghiệp, mũ bảo 
hiểm che tai dùng trong công nghiệp, tấm chắn của mũ bảo hiểm dùng trong công nghiệp, 
tấm chắn mưa cho mũ bảo hiểm dùng trong công nghiệp, mũ bảo hộ dùng trong công 
nghiệp, dây an toàn dùng trong công nghiệp, dây an toàn tự rút dùng trong công nghiệp, 
hệ thống dây an toàn ngang dùng trong công nghiệp, hệ thống dây an toàn dọc dùng trong 
công nghiệp, hệ thống thang an toàn dùng trong công nghiệp, lưới bảo hộ phòng ngừa tai 
nạn dùng trong công nghiệp, và dây đeo toàn thân an toàn dùng trong công nghiệp; thiết 
bị cứu hộ, giữ và bảo vệ khỏi ngã; dây an toàn; dây an toàn tự rút; hệ thống dây an toàn 
ngang; hệ thống dây an toàn dọc; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; dây đeo toàn thân an 
toàn; dây buộc, ghế ngồi làm việc và dây đai bảo vệ cơ thể dùng trong an toàn công 
nghiệp; cầu trượt bằng kim loại để di chuyển/sơ tán người; dây đai an toàn bằng kim loại; 
dụng cụ giữ/ngăn việc bị ngã; bộ giảm xóc và tiêu hao/hấp thụ năng lượng là bộ phận của 
hệ thống an toàn công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2016-37679 (220) 25.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
hóa Thăng Long  (VN) 
A40 ngõ 218 phố Trần Duy Hưng, tổ 59, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất xử lý môi trường; chế phẩm vi sinh (không dùng trong ngành y và thú y).  
 
 

(210) 4-2016-37938 (220) 29.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.9.19; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu tím, xanh vỏ đỗ, da cam, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Cổ Mỹ  

(VN) 
Hội trường hợp tác xã Cổ Mỹ, xã Vĩnh 
Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đỗ xanh (đậu xanh) đã được chế biến và bảo quản.  
 
 

(210) 4-2016-37991 (220) 30.11.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) A5.3.13; 5.7.1; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hồ Mạnh Hoàn  (VN) 
Khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, 
thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2016-38108 (220) 30.11.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 9.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 6.1.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định  (VN) 
Số 78, đường Lê Hồng Phong, phường 
Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 25: Mũ chỏm cao làm bằng lá (nón lá).  
 

Nhóm 35: Mua bán mũ chỏm cao làm bằng lá (nón lá).  
 

 
(210) 4-2016-38664 (220) 05.12.2016 

 (441) 25.01.2017 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng cam, xanh 

lá mạ, trắng xanh 
(731) Hội Nông Dân Xã Na Son  (VN) 

Xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo nếp. 

 

 
(210) 4-2016-38665 (220) 05.12.2016 

  (441) 25.01.2017 
(531) 5.7.20; 25.1.6 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, đen, đỏ, vàng, trắng
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Huỳnh Công Tây   (VN) 
Thôn Tây 2, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Dưa hấu.  

 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 346 Tập A (01.2017) 
 

 1896

Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2014-00361 38703 25.08.2014 09.12.2016     F17D 5/06 

1-2014-02081 40586 26.01.2015 02.12.2016     F23D 1/00 

1-2014-02420 40621 26.01.2015 12.12.2016     B62J 27/00 

1-2014-02941 41341 25.03.2015 12.12.2016     B07B 1/22 

1-2015-00231 47356 27.06.2016 15.12.2016     A61F 13/15 

1-2015-00254 47357 27.06.2016 13.12.2016     A61F 13/15 

1-2015-00702 48115 25.08.2016 15.12.2016     F25B 43/00 

1-2015-02683 44600 25.11.2015 16.12.2016     G10L 15/22 

1-2015-04148 46294 25.03.2016 06.12.2016     G06F 3/042 

1-2015-04382 46327 25.03.2016 29.11.2016     C07K 16/12 

1-2015-04528 48141 25.08.2016 21.12.2016     G11C 11/15 

1-2015-04529 46948 25.05.2016 07.12.2016     A61K 39/12 

1-2015-04569 48143 25.08.2016 21.12.2016     H01L 29/78 

1-2015-04589 46600 25.04.2016 28.11.2016     C07C 323/22 

1-2015-04602 47406 27.06.2016 23.12.2016     A01N 25/02 

1-2015-04610 46954 25.05.2016 09.12.2016     A24D 3/02 

1-2015-04672 46610 25.04.2016 30.11.2016     H04N 19/186 

1-2015-04675 48483 26.09.2016 30.11.2016     F21V 21/14 

1-2015-04679 47415 27.06.2016 05.12.2016     C07D 211/76 

1-2015-04742 46368 25.03.2016 02.12.2016     B01D 63/06 

1-2015-04760 46099 25.02.2016 01.12.2016     B65D 41/42 

1-2015-04762 47424 27.06.2016 09.12.2016     B23H 7/08 

1-2015-04765 46616 25.04.2016 06.12.2016     C08J 9/16 

1-2015-04769 46376 25.03.2016 16.12.2016     B27N 3/02 

1-2015-04770 46617 25.04.2016 28.11.2016     A61K 9/00 

1-2015-04800 46619 25.04.2016 13.12.2016     A24F 47/00 
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1-2015-04814 46387 25.03.2016 28.11.2016     A61K 31/337 

1-2015-04825 46390 25.03.2016 15.12.2016     A61K 31/397 

1-2015-04850 46394 25.03.2016 28.11.2016     C07D 471/04 

1-2015-04857 46631 25.04.2016 01.12.2016     C10L 1/00 

1-2015-04891 46982 25.05.2016 14.12.2016     C07D 487/04 

1-2015-04912 47443 27.06.2016 13.12.2016     H01B 1/22 

1-2015-04917 47444 27.06.2016 15.12.2016     G09F 19/12 

1-2015-04946 46119 25.02.2016 01.12.2016     C12N 7/00 

1-2015-04947 46418 25.03.2016 28.11.2016     A61K 47/10 

1-2015-04948 46648 25.04.2016 30.11.2016     C07K 14/11 

1-2015-04952 46991 25.05.2016 08.12.2016     C12N 15/113 

1-2015-04981 46651 25.04.2016 22.12.2016     B65D 75/36 

1-2015-05010 46658 25.04.2016 23.12.2016     H04L 29/08 

1-2015-05017 47451 27.06.2016 16.12.2016     B23P 17/04 

1-2015-05028 49800 26.12.2016 08.12.2016     A23P 1/08 

1-2015-05034 46124 25.02.2016 30.11.2016     G06F 3/048 

1-2016-00010 46435 25.03.2016 01.12.2016     G02B 27/22 

1-2016-00026 47851 25.07.2016 15.12.2016     A61K 38/17 

1-2016-00033 46443 25.03.2016 01.12.2016     C11B 9/00 

1-2016-00034 46444 25.03.2016 12.12.2016     C22C 38/42 

1-2016-00039 47010 25.05.2016 29.11.2016     C07D 401/04 

1-2016-00045 46674 25.04.2016 22.12.2016     H04B 1/40 

1-2016-00059 46446 25.03.2016 05.12.2016     A61K 9/50 

1-2016-00080 47021 25.05.2016 16.12.2016     H04W 92/18 

1-2016-00081 47022 25.05.2016 09.12.2016     H04W 36/00 

1-2016-00088 47024 25.05.2016 02.12.2016     G02C 7/06 

1-2016-00098 46686 25.04.2016 28.11.2016     A61K 31/5025 

1-2016-00099 46450 25.03.2016 22.12.2016     A61K 9/00 

1-2016-00102 47028 25.05.2016 21.12.2016     H04N 21/84 

1-2016-00103 46688 25.04.2016 05.12.2016     H04N 19/573 

1-2016-00110 47031 25.05.2016 21.12.2016     H04N 5/92 

1-2016-00111 46690 25.04.2016 21.12.2016     H04N 5/92 

1-2016-00112 47855 25.07.2016 20.12.2016     D04B 23/12 

1-2016-00113 46691 25.04.2016 16.12.2016     F23D 14/64 
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1-2016-00145 47460 27.06.2016 05.12.2016     A61K 9/08 

1-2016-00155 47859 25.07.2016 02.12.2016     C12C 12/00 

1-2016-00159 46455 25.03.2016 26.12.2016     C07D 401/12 

1-2016-00164 46711 25.04.2016 05.12.2016     H04N 19/625 

1-2016-00166 47039 25.05.2016 01.12.2016     A61K 38/26 

1-2016-00172 47463 27.06.2016 13.12.2016     A61K 31/202 

1-2016-00178 47041 25.05.2016 14.12.2016     G21C 15/243 

1-2016-00186 46460 25.03.2016 22.12.2016     C07D 471/04 

1-2016-00187 47043 25.05.2016 23.12.2016     C07D 417/06 

1-2016-00188 46714 25.04.2016 22.12.2016     A61K 9/20 

1-2016-00189 47467 27.06.2016 28.11.2016     B63B 13/00 

1-2016-00190 46715 25.04.2016 02.12.2016     C07K 14/135 

1-2016-00191 47044 25.05.2016 22.12.2016     A61K 36/258 

1-2016-00195 47046 25.05.2016 28.11.2016     F04D 29/42 

1-2016-00200 46718 25.04.2016 09.12.2016     G06F 3/0484 

1-2016-00207 47862 25.07.2016 16.12.2016     A61K 31/445 

1-2016-00212 47473 27.06.2016 07.12.2016     B60G 3/14 

1-2016-00218 47050 25.05.2016 20.12.2016     C07K 16/28 

1-2016-00228 46466 25.03.2016 07.12.2016     A61K 8/24 

1-2016-00243 47054 25.05.2016 05.12.2016     H04W 56/00 

1-2016-00250 47480 27.06.2016 09.12.2016     C07D 249/08 

1-2016-00251 47866 25.07.2016 19.12.2016     C01G 23/047 

1-2016-00254 48493 26.09.2016 15.12.2016     C07D 403/12 

1-2016-00260 47059 25.05.2016 14.12.2016     B21F 15/04 

1-2016-00264 47061 25.05.2016 08.12.2016     B65D 41/34 

1-2016-00277 47068 25.05.2016 13.12.2016     G07C 9/00 

1-2016-00278 47482 27.06.2016 25.11.2016     A24D 1/02 

1-2016-00285 46732 25.04.2016 23.12.2016     C07C 1/20 

1-2016-00298 46737 25.04.2016 09.12.2016     C07D 213/61 

1-2016-00322 47080 25.05.2016 09.12.2016     H04N 21/258 

1-2016-00324 46740 25.04.2016 21.12.2016     C07D 471/04 

1-2016-00328 46741 25.04.2016 23.12.2016     B63B 25/08 

1-2016-00331 47082 25.05.2016 08.12.2016     F02C 3/34 

1-2016-00340 46747 25.04.2016 19.12.2016     C07D 471/06 
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1-2016-00343 47086 25.05.2016 15.12.2016     A61F 13/15 

1-2016-00349 47090 25.05.2016 23.12.2016     H04W 28/16 

1-2016-00351 47091 25.05.2016 21.12.2016     H04N 21/235 

1-2016-00355 47093 25.05.2016 20.12.2016     C01B 5/02 

1-2016-00366 46473 25.03.2016 08.12.2016     C07D 519/00 

1-2016-00370 47489 27.06.2016 21.12.2016     H04N 21/235 

1-2016-00373 46752 25.04.2016 23.12.2016     D21H 25/14 

1-2016-00391 47871 25.07.2016 19.12.2016     H04N 21/239 

1-2016-00404 47497 27.06.2016 20.12.2016     A01N 1/02 

1-2016-00408 46756 25.04.2016 16.12.2016     B32B 27/32 

1-2016-00410 46757 25.04.2016 21.12.2016     A01N 43/80 

1-2016-00411 46758 25.04.2016 22.12.2016     A01N 25/12 

1-2016-00412 47499 27.06.2016 05.12.2016     A61K 39/00 

1-2016-00417 47112 25.05.2016 05.12.2016     F22B 37/20 

1-2016-00425 47873 25.07.2016 23.12.2016     A62C 37/11 

1-2016-00429 46761 25.04.2016 25.11.2016     G06F 3/14 

1-2016-00439 46764 25.04.2016 15.12.2016     C08J 9/00 

1-2016-00461 47125 25.05.2016 15.12.2016     A61K 9/20 

1-2016-00484 48172 25.08.2016 14.12.2016     A61K 47/48 

1-2016-00486 46771 25.04.2016 07.12.2016     F25B 39/04 

1-2016-00487 47133 25.05.2016 13.12.2016     H04N 19/70 

1-2016-00488 47134 25.05.2016 22.12.2016     C07D 401/14 

1-2016-00489 47135 25.05.2016 13.12.2016     H04N 19/13 

1-2016-00491 47879 25.07.2016 15.12.2016     A61Q 11/00 

1-2016-00492 47136 25.05.2016 15.12.2016     C11D 3/04 

1-2016-00493 46773 25.04.2016 22.12.2016     H04W 74/08 

1-2016-00495 47514 27.06.2016 16.12.2016     B04B 5/08 

1-2016-00510 47516 27.06.2016 23.12.2016     G06F 3/01 

1-2016-00512 47517 27.06.2016 12.12.2016     A61K 35/20 

1-2016-00520 48178 25.08.2016 20.12.2016     B29C 33/48 

1-2016-00521 46777 25.04.2016 02.12.2016     B23K 26/00 

1-2016-00522 47148 25.05.2016 02.12.2016     E21B 17/042 

1-2016-00523 47149 25.05.2016 16.12.2016     B65B 55/02 

1-2016-00538 46781 25.04.2016 07.12.2016     B62J 1/00 
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1-2016-00541 46782 25.04.2016 30.11.2016     C09K 8/58 

1-2016-00547 47881 25.07.2016 29.11.2016     G06Q 50/20 

1-2016-00548 47882 25.07.2016 29.11.2016     H04R 1/00 

1-2016-00562 47524 27.06.2016 15.12.2016     A61K 9/20 

1-2016-00563 46786 25.04.2016 09.12.2016     H04L 12/16 

1-2016-00565 47161 25.05.2016 23.12.2016     A61K 31/506 

1-2016-00575 47163 25.05.2016 14.12.2016     C07D 403/12 

1-2016-00590 46793 25.04.2016 16.12.2016     C09J 9/00 

1-2016-00595 47527 27.06.2016 20.12.2016     G06F 3/048 

1-2016-00597 47528 27.06.2016 08.12.2016     B21H 5/00 

1-2016-00603 46797 25.04.2016 15.12.2016     C08J 5/18 

1-2016-00644 48185 25.08.2016 06.12.2016     C04B 28/06 

1-2016-00663 46803 25.04.2016 20.12.2016     C07K 14/47 

1-2016-00664 47196 25.05.2016 20.12.2016     A61K 47/48 

1-2016-00671 47538 27.06.2016 20.12.2016     D02G 3/28 

1-2016-00683 46804 25.04.2016 08.12.2016     C10G 25/00 

1-2016-00698 47211 25.05.2016 20.12.2016     H04N 21/254 

1-2016-00729 48191 25.08.2016 20.12.2016     C07C 69/732 

1-2016-00750 47552 27.06.2016 12.12.2016     C07K 14/495 

1-2016-00841 47570 27.06.2016 01.12.2016     F16B 13/06 

1-2016-00866 47582 27.06.2016 15.12.2016     A61K 8/25 

1-2016-00879 47586 27.06.2016 15.12.2016     A61Q 11/00 

1-2016-00887 47283 25.05.2016 20.12.2016     H04N 5/225 

1-2016-01000 47619 27.06.2016 05.12.2016     B63B 21/56 

1-2016-01034 48209 25.08.2016 14.12.2016     C07D 491/048 

1-2016-01057 47634 27.06.2016 01.12.2016     B08B 1/02 

1-2016-01081 47641 27.06.2016 07.12.2016     C01B 3/38 

1-2016-01141 47318 25.05.2016 13.12.2016     D21H 13/40 

1-2016-01315 48242 25.08.2016 02.12.2016     A23L 1/16 

1-2016-01368 47726 27.06.2016 09.12.2016     A01G 31/00 

1-2016-01529 47762 27.06.2016 13.12.2016     G01N 30/88 

1-2016-01599 48025 25.07.2016 05.12.2016     D04B 15/94 

1-2016-01708 48056 25.07.2016 15.12.2016     C07K 14/605 

1-2016-01719 48059 25.07.2016 12.12.2016     B22D 41/50 
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1-2016-01824 48348 25.08.2016 23.12.2016     E06B 3/44 

1-2016-01889 48652 26.09.2016 20.12.2016     B21D 22/28 

1-2016-02173 48415 25.08.2016 19.12.2016     A23C 19/09 

1-2016-02903 49891 26.12.2016 12.12.2016     G01J 5/00 

1-2016-03082 49918 26.12.2016 07.12.2016     C09B 35/205 

1-2016-03251 49937 26.12.2016 07.12.2016     G06Q 20/22 

1-2016-03376 49976 26.12.2016 25.11.2016     D06F 17/10 

1-2016-03474 50001 26.12.2016 29.11.2016     D06F 39/02 

1-2016-03476 50002 26.12.2016 29.11.2016     D06F 39/12 

1-2016-03483 50004 26.12.2016 12.12.2016     B22D 41/34 

1-2016-03582 49757 25.11.2016 23.12.2016     A61M 15/00 

1-2016-03747 50077 26.12.2016 15.12.2016     A01D 41/14 

1-2016-03967 50143 26.12.2016 12.12.2016     B02C 17/18 

2-2016-00250 03175 26.09.2016 14.12.2016     E21B 43/34 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn 
 

 
a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10497/TB-SHTT, ngày 13/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2008-01335  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2008 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

 Tên đầy đủ: Đặng Văn Khoa (VN) 
Địa chỉ: P2723, nhà CT5, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10498/ TB-SHTT, ngày 13/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2008-01130  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2008 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

 Tên đầy đủ: Đặng Văn Khoa (VN) 
Địa chỉ: P2723, nhà CT5, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10499/ TB-SHTT, ngày 13/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-02638  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

MEYER BURGER (GERMANY) AG (DE) 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10500/ TB-SHTT, ngày 13/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2016-01990  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2014 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 
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Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: TULLY, David 
Địa chỉ: Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 5300 Chiron Way 
Emeryville, California 95608, United States of America 
Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10502/ TB-SHTT, ngày 13/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2016-01971  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 

98/20A Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10503/ TB-SHTT, ngày 13/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-02575  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam (VN) 

 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10788/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-03746  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2000 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10792/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-02548 26/01/2011 

1-2013-00980 30/08/2011 

1-2013-01216 20/09/2011 
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1-2013-01217 20/09/2011 

1-2015-03066 26/01/2011 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn 8 RIVERS CAPITAL, LLC (US) mới là: 

406 Blackwell Street, 4th Floor, Durham, North Carolina 27701, United States of 
America 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10794/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2012-02486  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10795/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2014-02973  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 INHIBRX LP (US) 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10796/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  

(210) Số đơn: 1-2015-03152  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Inhibrx LP (US) 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10789/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  

(210) Số đơn: 3-2015-02317  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 
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60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10790/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  

(210) Số đơn: 3-2015-01557  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD.) 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10791/ TB-SHTT, ngày 21/12/2016  

(210) Số đơn: 3-2014-00504  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & 
I.P CO., LTD.) 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
 

____________________________________________________________________________ 

 

c- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9930/TB-SHTT, ngày 25/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-13007  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện chủ đơn 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

2. Đại diện chủ đơn mới là: 

Nguyễn thị thanh hoa 
Phòng 304 nhà C, tổ 44, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10126/ TB-SHTT, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-05893  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thiết bị điện G8 
Thửa đất số 1184, tờ bản đồ số 4, cụm công nghiệp Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10039/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-20466  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp, tách đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

       Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross & Cộng sự 

Phòng 1602A, tầng 16, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội” 

2. Tách đơn sang đơn mới:  

Nhóm 03, 44 tách sang đơn số 4-2016-21723; 

Nhóm 14, 36, 41 giữ ở đơn số 4-2013-20466. 

_____________________ 
  

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10040/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-26820  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2 Soi Nonthaburi 20 Sec. 1, Bangkrasor, Meung, Nonthaburi 11000, Thailand 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10041/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-06240  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Phạm anh thắng 
_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10042/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-06241  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Phạm anh thắng 
_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10043/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35987  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10044/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35987  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

B25.1, lô B, khu căn hộ Phú Hoàng Anh, số 9, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
  
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10045/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35986  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10046/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35986  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

B25.1, lô B, khu căn hộ Phú Hoàng Anh, số 9, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10047/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-11002  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 
            60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10048/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-11001  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 
            60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10049/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-11000  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 
            60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10050/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-07780 06/04/2015 

4-2015-07781 06/04/2015 

4-2015-07782 06/04/2015 

4-2015-07783 06/04/2015 

4-2015-07784 06/04/2015 

4-2015-07785 06/04/2015 

 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10051/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-07780 06/04/2015 

4-2015-07781 06/04/2015 

4-2015-07782 06/04/2015 

4-2015-07783 06/04/2015 

4-2015-07784 06/04/2015 

4-2015-07785 06/04/2015 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA 
 Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10052/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-28782  (220) Ngày nộp đơn 16/10/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA 
 Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10055/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-18028  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tổ 26, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10056/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-17867  (220) Ngày nộp đơn 01/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10057/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-24903  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 7, số 66, phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10058/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-22321  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates) 

            Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10061/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-16167  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

             Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10062/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-14240  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Hafele Việt Nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10063/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-19263  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Hafele Việt Nam 
_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10064/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-09049  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 3 công trường Quốc tế, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10066/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-19761  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên nhôm vạn xuân thành 
_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10067/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2016-08387 30/03/2016 
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4-2016-24367 09/08/2016 

4-2016-24368 09/08/2016 

 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần akido việt nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10068/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-15147  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2016 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10069/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-27587  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10070/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-27588  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10071/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-26667  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 
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Công ty cổ phần kinh doanh và chế biến thực phẩm Toàn Gia 
Hiệp Phước 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10072/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-19264  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Hafele Việt Nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10073/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-14244  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Hafele Việt Nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10074/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-14241  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Hafele Việt Nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10075/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-14243  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Hafele Việt Nam 
_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10076/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-25546  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 21, VSIP II, đường số 3, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên hợp 

công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10077/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-22441  (220) Ngày nộp đơn 25/07/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10078/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13500  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10079/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-09945  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10080/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-09946  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10081/SHTT-NH2, ngày 30/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-06545  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 29C Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9392/SHTT-NH2, ngày 10/11/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-08366  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10267/SHTT-NH2, ngày 02/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07706  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10269/SHTT-NH2, ngày 02/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07705  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10312/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-10783  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Đại tín và Liên danh 

 Số 12A4, phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10329/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-18942  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 52, Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10330/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-18080  (220) Ngày nộp đơn 15/08/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10331/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-10263  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10332/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-20144  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10333/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-20143  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10334/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-04141  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2015 
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Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10335/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-04142  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10336/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-28225  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10338/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-25162  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10339/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-09743  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10340/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-14561  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10305/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-22329  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần 

Phòng 802, tòa nhà Talico, số 22 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10341/SHTT-NH2, ngày 07/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-07941  (220) Ngày nộp đơn 28/03/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1/1 Phan Văn Hớn, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10460/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13781  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Hộ kinh doanh xứ phan 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10461/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-02620  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 

 Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10463/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-10182  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần ba hát đồng tháp 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10465/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-09603 21/04/2015 

4-2015-09604 21/04/2015 

4-2015-09605 21/04/2015 

4-2015-09606 21/04/2015 

4-2015-13765 01/06/2015 

4-2015-16802 29/06/2015 

4-2015-16803 29/06/2015 

4-2015-16804 29/06/2015 

4-2015-16805 29/06/2015 

4-2015-19080 20/07/2015 

4-2015-19081 20/07/2015 

4-2015-19083 20/07/2015 

4-2015-19084 20/07/2015 

4-2015-19085 20/07/2015 

4-2015-19086 20/07/2015 

4-2015-19087 20/07/2015 

4-2015-19088 20/07/2015 

4-2015-19089 20/07/2015 

4-2015-33561 30/11/2015 

4-2015-36267 23/12/2015 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

P1-2, tầng 12, tòa nhà Vinamilk Tower, 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh  

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10466/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-12246  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự 
Số 372, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội” 
2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 9 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10467/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-12247  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự 

Số 372, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10468/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-12248  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự 
Số 372, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 61C Tú Xương, phường 7, quận 3, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10469/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-21426  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Nhóm 16: Giấy và bìa cứng.  
 Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giấy 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10470/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2016-23625 03/08/2016 

4-2016-23626 03/08/2016 

4-2016-24164 08/08/2016 

4-2016-24165 08/08/2016 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10471/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-09722  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10474/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-18241  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10476/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-12104  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Khu dân cư số 9, thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10477/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-03448  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng  Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10462/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-02620  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 29: Rau đã chế biến dùng cho món xa lát; rau muối dùng cho món xa lát; rau 

đông lạnh dùng cho món xa lát; rau được chuẩn bị trước dùng cho món xa lát; rau để 

dùng cho món xa lát; khoai tây dùng cho món xa lát; trái cây dùng cho món xa lát. 

Nhóm 30: Sốt ma-don-ne dùng cho món xa lát; kem dùng cho món xa lát; dầu giấm 

dùng cho món xa lát; dấm dùng cho món xa lát; gia vị dùng cho món xa lát; bánh mì 

nướng dùng cho món xa lát. 
 

_____________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10478/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-12447  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
    (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10479/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-03963  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại - sản xuất Đại Thắng Lợi 

Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A,  quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10480/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35124  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại - sản xuất Đại Thắng Lợi 

Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10481/SHTT-NH2, ngày 12/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-35123  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại - sản xuất Đại Thắng Lợi 

Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10728/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-32002  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10735/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-04243  (220) Ngày nộp đơn 24/02/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Aqua co., ltd. 
_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10737/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2007-15106  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần 

Phòng 802, tòa nhà Talico, số 22 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2007-15106  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2007 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách đơn sang đơn mới là: 

- Tách nhóm 05 và sản phẩm “thạch dừa; thạch rau câu” trong nhóm 29 sang đơn mới 

số 4-2016-32760; 

- Giữ các sản phẩm còn lại của nhóm 29, nhóm 30, 31, 35 ở đơn số 4-2007-15106 ngày 

03/08/2007. 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10739/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-19968  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 29/29 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10740/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-06348  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10741/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07969  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10742/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-07968  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
 

_____________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10743/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2013-19562  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

 Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10745/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-12141  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
 Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10746/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-06244  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10747/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-13684  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10748/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-24786  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2016 

Mục sửa đổi: Tên và địa chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần US Việt Nam 
     22 Cao Văn Ngọc, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10749/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2015-01228  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 247 đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2011-25687  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 456 HL 14 ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10751/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-05564  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế 
 Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2012-05564  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chủ đơn 
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Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 MERCURY CORPORATION LTD. 
 168-21, Daegotseo-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10753/SHTT-NH2, ngày 20/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2016-17924  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10235/SHTT-NH2, ngày 01/12/2016  

(210) Số đơn: 4-2014-31161  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH SIPCO 

Tầng 2, toà nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

___________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

chuyển giao đơn 
 
 

 

a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10489/TB-SHTT, ngày 13/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2008-01335  (220) Ngày nộp đơn: 02/06/2008 
 

Bên chuyển giao:  

 1. Trương Đình Dụ (VN) 
Số nhà 135 ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

2. Trương Thị Thu Hằng (VN) 
121 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Trương Hồng Sơn (VN) 
121 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Hồng Lâm (VN) 
Số 275 đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Hồng Lâm (VN) là chủ đơn duy nhất 
 

 

− 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10490/TB-SHTT, ngày 13/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2008-01130  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2008 
 

Bên chuyển giao:  

 1. Trương Đình Dụ (VN) 
Số nhà 135 ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

2. Trương Thị Thu Hằng (VN) 
121 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Trương Hồng Sơn (VN) 
121 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Hồng Lâm (VN) 
Số 275 đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Hồng Lâm (VN) là chủ đơn duy nhất 
 

 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10491/TB-SHTT, ngày 13/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-00491  (220) Ngày nộp đơn: 17/07/2012 
 

Bên chuyển giao:  

LANXESS INTERNATIONAL SA (CH) 

Route Louis Braille 12, CH-1763 Granges-Paccot, Switzerland 

Bên được chuyển giao:  

ARLANXEO Deutschland GmbH (DE) 

Alte Heerstrasse 2, 41540, Dormagen, Germany 
 

 

 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10492/TB-SHTT, ngày 13/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-01093  (220) Ngày nộp đơn: 04/04/2014 
 

Bên chuyển giao:  

ANYPOINT MEDIA GROUP (US) 

3500 West Olive Avenue, Suite 990, Burbank, California 91505, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

ANYPOINT MEDIA CO., LTD. (KR) 

(Namsung Plaza, Gasan-dong) 15F, 130 Digital-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08589, Republic 
of Korea 
 

 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10493/TB-SHTT, ngày 13/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-04062  (220) Ngày nộp đơn: 12/09/2013 
 

Bên chuyển giao:  

ANYPOINT MEDIA GROUP (US) 

3500 West Olive Avenue, Suite 990, Burbank, California 91505, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

ANYPOINT MEDIA CO., LTD. (KR) 

 (Namsung Plaza, Gasan-dong) 15F, 130 Digital-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08589, 
Republic of Korea 
 

 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10494/TB-SHTT, ngày 13/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-03169  (220) Ngày nộp đơn: 29/03/2013 
 

Bên chuyển giao:  

ANYPOINT MEDIA GROUP (KOREA OFFICE) (KR) 
(15F, Namsung Plaza, Gasang-dong) 130 Digital-ro, Geumchen-gu, Seoul 153-782, 
Republic of Korea 
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Bên được chuyển giao:  
ANYPOINT MEDIA CO., LTD. (KR) 
(Namsung Plaza, Gasan-dong) 15F, 130 Digital-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08589, Republic 
of Korea 
 

 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10782/TB-SHTT, ngày 21/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-03746  (220) Ngày nộp đơn: 19/09/2000 
 

Bên chuyển giao:  

JOHN CLAUDE SAVOIR (MX) 

Avenida Progreso 44, Coyoacan 04010 Mexico D. F., Mexico 

Bên được chuyển giao:  

SKENDI FINANCE, LTD (VG) 

Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 
 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10783/TB-SHTT, ngày 21/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-01634  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2010 
 

Bên chuyển giao:  

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 

Bên được chuyển giao: 

TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION (JP) 

2-9, Suehiro-Cho, Ome-shi, Tokyo 1988710, Japan 

Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 
 

 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10784/TB-SHTT, ngày 21/12/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-04332 03/02/2014 

1-2016-02097 30/07/2014 
 

Bên chuyển giao:  

KOREA CONTAINER POOL CO., LTD. (KR) 

6F 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 121-745, Republic of Korea 
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Bên được chuyển giao:  

KOREA PALLET POOL CO., LTD. (KR) 

 (Dohwa-dong) 63-8 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, 04157, Republic of Korea 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10785/TB-SHTT, ngày 21/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-02486  (220) Ngày nộp đơn: 09/02/2011 
 

Bên chuyển giao:  
 

 ROHM AND HAAS COMPANY (US) 

100 Independence Mall West, 7th Floor, Philadelphia, PA 19106, United States of America 

Bên được chuyển giao: 

AGROFRESH INC. (US) 

400 Arcola Road, P.O.Box 7000, Collegeville, PA 19426, United States of America 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10787/TB-SHTT, ngày 21/12/2016 

(210)  Số đơn: 1-2010-03497  (220) Ngày nộp đơn: 23/12/2010 
 

Bên chuyển giao:  
 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Hoà (VN) 
61 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật liên kết Thiên Hòa OW (VN) 
61 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10496/TB-SHTT, ngày 13/12/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

2-2014-00115 26/04/2014 

2-2014-00116 26/04/2014 

2-2015-00010 13/01/2015 
 

Bên chuyển giao:  

MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL CORPORATlON (TW) 

8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, Taipei City, Taiwan 
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Bên được chuyển giao:  

CX TECHNOLOGY CORPORATION (TW) 

8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, Taipei City, Taiwan 
 

____________________________________________________________________________ 

 
c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10496/TB-SHTT, ngày 21/12/2016 

(210)  Số đơn: 3-2015-01934  (220) Ngày nộp đơn: 29/10/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần tư vấn - nghiên cứu và ứng dụng công nghệ NANO 
(VN) 
12 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano - Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
 

____________________________________________________________________________ 

 
d - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10266/TB-SHTT, ngày 02/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-19300  (220) Ngày nộp đơn: 21/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất và thương mại H.A.V..N  
185G Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ sản xuất Ân 
Lâm 
42/36 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10268/TB-SHTT, ngày 02/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-07706  (220) Ngày nộp đơn: 06/04/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH dược phẩm Bách Việt  
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội 
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Bên được chuyển giao:  

Schaper & Brummer Gmbh & Co., KG 
Bahnhofstrasse 35 38259 Salzgitter, Germany 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10270/TB-SHTT, ngày 02/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-07705  (220) Ngày nộp đơn: 06/04/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH dược phẩm Bách Việt  
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

Schaper & Brummer Gmbh & Co., KG 
Bahnhofstrasse 35 38259 Salzgitter, Germany 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10303/TB-SHTT, ngày 07/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-21162  (220) Ngày nộp đơn: 13/09/2013 
 

Bên chuyển giao:  

W. R. GRACE & CO. - CONN.  

7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, U.S.A.  

Bên được chuyển giao:  

GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC. 
62 Whittemore Avenue, Cambridge, Massachusetts, 02140, USA 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10306/TB-SHTT, ngày 07/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-22329  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Hộ kinh doanh Phùng Quyết Tiến 
Số 587, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần Janko Việt Nam 
Số 112 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10309/TB-SHTT, ngày 07/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-14580  (220) Ngày nộp đơn: 20/05/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Doanh nghiệp tư nhân Đức Vĩnh  
38/22, Ao Đôi, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đức Vĩnh 
C12/3 quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10313/TB-SHTT, ngày 07/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-10783  (220) Ngày nộp đơn: 20/04/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH đầu tư PBS Việt Nam 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

PARADOR GMBH & CO. KG 
Millenkamp 7-8, 48653 Coesfeld, Germany 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10314/TB-SHTT, ngày 07/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-19145  (220) Ngày nộp đơn: 20/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn Questek Việt Nam 
278 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Trần Phương Đông 
5A1-3 Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10689/TB-SHTT, ngày 20/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-29541  (220) Ngày nộp đơn: 28/11/2014 
 

Bên chuyển giao:  

INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES  

Rue du MarÐchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX FRANCE 

Bên được chuyển giao:  
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AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL 
40 avenue de Flandre, 59170 CROIX-FRANCE 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10690/TB-SHTT, ngày 20/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-29542  (220) Ngày nộp đơn: 28/11/2014 
 

Bên chuyển giao:  

INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES  

Rue du MarÐchal de Lattre de Tassigny 59170 Croix France 

Bên được chuyển giao:  

AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL 
40 avenue de Flandre, 59170 Croix-France 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10691/TB-SHTT, ngày 20/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-08542  (220) Ngày nộp đơn: 31/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn C.A.T  
Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD. 
304, Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059, India 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10692/TB-SHTT, ngày 20/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2016-25201  (220) Ngày nộp đơn: 17/08/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH Lê và Cộng sự 
Số 7 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Vũ Thị Thùy Linh 
14 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10694/TB-SHTT, ngày 20/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-21589  (220) Ngày nộp đơn: 12/09/2014 
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Bên chuyển giao:  

Vũ Thị Hương 
Phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

Bên được chuyển giao:  

Trần Văn Phú 

Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
 
 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10695/TB-SHTT, ngày 20/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-10642  (220) Ngày nộp đơn: 04/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

EUROVENT CO., LTD. 

18/5 Moo 13, Soi Wat Mai Nong Pa Ong, Petchkasem Road, Omnoi Sub-district, Krathum 
Ban District, Samutsakorn 74130 Thailand 

Bên được chuyển giao:  

TN GROUP CORPORATION CO., LTD. 
92/1 Moo 7, Petchkasem Road, Omnoi Sub-district, Krathum Ban District, Samutsakorn 
74130 Thailand 

 
 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10696/TB-SHTT, ngày 20/12/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-10643  (220) Ngày nộp đơn: 04/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

T.N. Metal Works Co., Ltd. 
92/1 Moo 7 Petchkasem Road, Omnoi Sub-district, Krathum Ban District, Samutsakorn 
74130 Thailand 

Bên được chuyển giao:  

TN Group Corporation Co., Ltd. 
92/1 Moo 7, Petchkasem Road, Omnoi Sub-district, Krathum Ban District, Samutsakorn 
74130 Thailand 

 
 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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PHẦN Viii 
 

đính chính 

 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Số đơn: 4-2016-22663               ngày nộp: 26/07/2016 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là:  

Nhóm 28: - vòng để sử dụng trong tập thể dục 

                 - gạch tập/gối tập 

                
_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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